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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 
AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 
AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 
AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 
AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 
AR Argentina DE Germany IL Israel 
AT Austria DJ Djibouti IN India 
AU Australia DK Denmark IQ Iraq 
AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 

of) 
BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 
BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 
BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 
BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 
BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 
BH Bahrain ES Spain KE Kenya 
BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 
BJ Benin FI Finland KI Kiribati 
BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 
BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 
BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 
BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 
BY Belarus GH Ghana LA Laos 
BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 
CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 
CH Switzerland GR Greece LR Liberia 
CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 
CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 
CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 

Islands 
LU Luxembourg PA Panama TD Chad 
LV Latvia PE Peru TG Togo 
LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 
MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 
MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 
MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 
NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
(51) Phân loại sáng chế quốc tế 
(54) Tên sáng chế 
(57) Tóm tắt sáng chế 
(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 
(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 
(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 
(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 
(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 
 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(21) Số đơn 
(22) Ngày nộp đơn 
(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 
(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 
(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 
(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả KDCN 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST60 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG 
BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 
Madrid thì là số đăng bạ quốc tế) 
(116) Số đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 
(141) Ngày hết hạn hiệu lực 
(151) Ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc ngày đăng bạ theo Thoả ước Madrid 
(156) Ngày gia hạn đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid 
(176) Thời hạn hiệu lực của đăng bạ quốc tế theo Thoả ước Madrid được gia hạn 
(171) Thời hạn hiệu lực 
(210) Số đơn 
(220) Ngày nộp đơn 
(230) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(300) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(441) Ngày công bố đơn 
(510) Danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ 
(511) Phân loại quốc tế sản phẩm và dịch vụ 
(531) Phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu hàng hoá 
(540) Mẫu nhãn hiệu 
(551) Chỉ dẫn về hiệu lực của nhãn hiệu: nhãn hiệu tập thể 
(591) Mầu sắc bảo hộ 
(731) Tên, địa chỉ của người nộp đơn 
(732) Tên, địa chỉ của chủ nhãn hiệu 
(740) Tên, địa chỉ của người đại diện SHCN 
(822) Nước xuất xứ, ngày nộp đơn, số đơn 
(831) Ngày mở rộng lãnh thổ, nước được chỉ định mở rộng lãnh thổ theo Thoả ước Madrid 
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PHẦN i 
 

đƠN YÊU CẦU CẤP BẰNG Độc quyền sáng chế 
 
 
(11) 33550 
(21) 1-2011-02864 (51) 7 B01J  29/06,  35/10, C01B  33/14,  

39/02,  39/06 
(22) 25.10.2011 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.10.2011 
(75) Đỗ Mạnh Huy  (VN) 

Đội 2, Tử Dương, Cao Thành, ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(54) Vật liệu 100% Me-zeolit nguyên khối đa cấp mao quản chứa kim 

loại trong khung và phương pháp chế tạo chúng 
(57)    Sáng chế đề cập đến vật liệu 100% Me-zeolit nguyên khối đa cấp mao quản chứa kim 

loại trong khung tứ diện zeolit và phương pháp chế tạo vật liệu này. Phương pháp này 
bao gồm: (i) gel hoá hỗn hợp nguồn silic, nguồn nhôm, chất định hướng cấu trúc và 
nước. (ii) thêm muối kim loại, (iii) tinh thể hóa, (iv) rửa, sấy và nung. Trong phương 
pháp này không cần sử dụng bất kỳ chất mang cũng như chất định hướng mao quản 
trung hay mao quản lớn nào mà trực tiếp chế tạo ra vật liệu 100% Me-zeolit nguyên 
khối đa cấp mao quản chứa kim loại trong khung tứ diện zeolit, công nghệ chế tạo đơn 
giản, nhiệt độ tinh thể hóa thấp, thời gian tinh thể hóa nhanh, giá thành sản xuất thấp 
thích hợp sản xuất quy mô công nghiệp.  
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(11) 33551 
(21) 1-2011-02865 (51) 7 B01J  29/06,  35/10, C01B  33/14,  

39/02,  39/06 
(22) 25.10.2011 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.10.2011 
(75) Đỗ Mạnh Huy  (VN) 

Đội 2, Tử Dương, Cao Thành, ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(54) Phương pháp chế tạo vật liệu zeolit nguyên khối đa cấp mao 

quản 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo vật liệu zeolit nguyên khối đa cấp mao quản, 

bao gồm: (i) gel hóa hỗn hợp nguồn silic, nguồn nhôm, chất định hướng cấu trúc và 
nước, ii) tinh thể hóa, (iii) rửa, sấy và nung. Trong sáng chế này không cần sử dụng bất 
kỳ chất mang cũng như chất định hướng quản trung hay quản lớn nào mà trực tiếp chế 
tạo ra vật liệu zeolit nguyên khối đa cấp mao quản, công nghệ đơn giản, thời gian tinh 
thể hóa nhanh, giá thành sản xuất thấp, thích hợp sản xuất quy mô công ngniệp. Vật liệu 
zeolit nguyên khối đa cấp mao quản thu được  trong sáng chế này có 3 cấp mao quản 
(micro-meso-macroporous), có triển vọng ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực xúc tác 
hóa dầu, môi trường, tổng hợp hóa chất sạch.  
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(11) 33552 
(21) 1-2011-02866 (51) 7 B01J  29/06,  35/10, C10B  33/14, 

C01B  39/02,  39/06,  39/46 
(22) 25.10.2011 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.10.2011 
(75) Đỗ Mạnh Huy  (VN) 

Đội 2, Tử Dương, Cao Thành, ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(54) Phương pháp chế tạo vật liệu Me-zeolit đa cấp mao quản với 

cấu trúc quản trung có trật tự chứa kim loại trong khung 
zeolit 

(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo vật liệu Me-zeolit đa cấp mao quản với cấu 
trúc quản trung có trật tự chứa kim loại trong khung zeolit, bao gồm: (i) gel hóa hỗn hợp 
nguồn silic, nguồn nhôm, chất định hướng cấu trúc và nước, (ii) thêm lần lượt  muối kim 
loại và chất hoạt động bề mặt, (iii) tinh thể hóa, (iv) lọc, rửa, sấy và nung. Trong sáng 
chế này việc thêm muối kim loại vào các tiền tố tổng hợp zeolit sau khi các tiền tố này 
đã được gel hóa cho phép tránh được sự tạo kết tủa hydroxit kim loại. Vật liệu Me-zeolit 
đa cấp mao quản thu được trong sáng chế này có độ sắp xếp trật tự của các quản trung 
cao, độ bền thủy nhiệt cao và nguyên tố kim loại đều kết hợp trong khung zeolit.  
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(11) 33553 
(21) 1-2011-02867 (51) 7 B01J  29/06,  35/10, C01B  33/14,  

39/02,  39/06,  39/46 
(22) 25.10.2011 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.10.2011 
(75) Đỗ Mạnh Huy  (VN) 

Đội 2, Tử Dương, Cao Thành, ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam 
(54) Phương pháp chế tạo vật liệu zeolit đa cấp mao quản với cấu 

trúc quản trung có trật tự 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo vật liệu zeolit đa cấp mao quản với cấu trúc 

quản trung có trật tự. Phương pháp này gồm các công đoạn: (i) gel hóa hỗn hợp nguồn 
silic, nguồn nhôm, chất định hướng cấu trúc và nước, (ii) thêm chất hoạt động bề mặt. 
(iii) tinh thể hóa. (iv) lọc rửa. sấy và nung được zeolit đa cấp mao quản với quản trung 
có trật tự. Sáng chế này sử dụng trực tiếp chất hoạt động bề mặt có sẵn trên thị trường 
làm chất định hướng cấu trúc tạo quản trung, giá thành sản xuất thấp, công nghệ đơn 
giản, thích hợp sản xuất quy mô công nghiệp. Vật liệu zeolit đa cấp  mao quản thu được 
có triển vọng ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực xúc tác hóa dầu, môi trường, tổng 
hợp hóa chất sạch.  
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(11) 33554 
(21) 1-2011-02872 (51) 7 A61K 35/78 
(22) 26.10.2011 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.10.2011 
(75) Phạm Đình Tỵ  (VN) 

Nhà 16, ngách 9/12, ngõ 31, phố Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(54) Chế phẩm tinh nghệ 
(57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm tinh nghệ chứa tinh chất nghệ curcumin, đường glucoza, 

gừng gió, địa liên có tác dụng nâng cao khả năng ngăn ngừa, hạn chế, tiến đến đẩy lùi 
căn bệnh ung thư. 
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(11) 33555 
(21) 1-2011-02889 (51) 7 H01R  12/16 
(22) 27.10.2011 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2011 
(71) BEAUTlFUL CARD CORPORATION  (TW) 

No.4, Wenming 1st., Guishan Township, Taoyuan County 333, Taiwan 
(72) CHENG, MENG-JEN (TW) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Tấm mang thẻ SIM 
(57)    Sáng chế đề cập đến tấm mang thẻ SIM bao gồm một tấm có các phần cách nhau trên 

một mặt, trong mỗi phần này có các khe hở gián đoạn được tạo ra để chứa một vùng 
trong đó, và hai khe hở gian đoạn liền kề bất kỳ được đặt cách nhau bởi một phần liên 
kết, sao cho các khe hở và các phần liên kết này cùng nhau tạo thành vùng nằm trong 
các khe hở để dùng làm thân thẻ trong mỗi phần cách nhau và có nhiều thân thẻ được 
tạo ra trên tấm này, và các thân thẻ tương ứng có một vùng tiếp nhận nằm trên đó; và các 
chíp IC được tiếp nhận trong các vùng tiếp nhận trên các thân thẻ với tương ứng một-
một Theo cách này, các thân thẻ có thể được sản xuất với chi phí thấp mà không làm 
lãng phí vật liệu và cần ít không gian để lưu trữ. Ngoài ra, một thân thẻ bất kỳ có thể dễ 
dàng được tách ra khỏi tấm này để sử dụng.  
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(11) 33556 
(21) 1-2011-02982 (51) 7 B63B  1/04,  1/06 
(22) 02.11.2011 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty TNHH một thành viên Chân Trời Mới - Phần Lan - FRP  

(VN) 
77/6 Lộ Bờ Tây, khóm Kinh Tế. phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

(72) Quách Văn Đấu (FI) 
(54) Tàu đánh cá chống chìm bằng compozit 
(57)    Sáng chế đề xuất tàu đánh cá có vỏ tàu bằng composite, loại vỏ này sẽ giúp tàu nhẹ hơn 

nên có độ nổi tốt hơn và có thể chống được quá trình oxy hoá hay quá trình mục của gỗ, 
giúp cho tàu bền vững hơn. 
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(11) 33557 
(21) 1-2011-03028 (51) 7 B63H 21/175, 25/00 
(22) 08.11.2011 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.02.2012 
(75) Trương Minh Hoàng  (VN) 

A30 Nguyễn Oanh, P. 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Xuồng chạy bằng xe gắn máy 
(57)    Sáng chế đề xuất xuồng chạy bằng xe gắn máy là sự kết hợp giữa xe gắn máy và xuồng 

nhằm mang lại sự tiện lợi cho người sử dụng, vận hành đơn giản và sử dụng được cho 
nhiều loại xe máy. Đồng thời, mang lại sự tiện dụng trong việc bảo quản và thời gian sử 
dụng dài hơn.  
Nguyên lý hoạt động của xuồng chạy bằng xe gắn máy là: bánh xe sau của xe gắn máy 
quay, tác động lên hai con lăn (3) đến bộ răng chuyển hướng (4) truyền lực xuống làm 
quay trục chân vịt (10) làm quay chân vịt (8) đẩy xuồng chạy.  
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(11) 33558 
(21) 1-2011-03076 (51) 7 A47C 27/16 
(22) 10.11.2011 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.11.2011 
(71) Công ty TNHH thương mại và sản xuất nệm mousse Liên á (Lien 

A Co., Ltd)  (VN) 
55/1A Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lâm Ngọc Hiệp (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện (IPACO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất nệm thông hơi chứa thành phần độn nhẹ
(57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất nệm thông hơi cnứa thànn phần độn nhẹ, phương 

pháp này gồm các công đoạn:  
(i) chuẩn bị vật liệu độn: vật liệu độn là những tấm polyurethan (PU) tỉ trọng từ D30-
D40 được đục các lỗ thủng hình trụ có tiết diện 20 ± 1mm, các lỗ được bố trí cách nhau 
từ 20-30 mm, tỷ lệ diện tích lỗ thủng trên 1m2  diện tích bề mặt nệm là 0,01;  
(ii) định vị vật liệu độn trên khuôn;  
(iii) rót dung dịch cao su latex  phủ đầy tấm vật liệu độn, tỷ lệ trọng lượng giữa vật liệu 
độn và cao su latex trên 1m2 từ 1/4-1/3; và 
(iv) xử lý nhiệt trong lò hấp: trong khoảng thời gian từ 20'- 30', ở nhiệt độ 100oC.  
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18 

(11) 33559 
(21) 1-2011-03093 (51) 7 C04B 26/16 
(22) 14.11.2011 (43) 27.05.2013 
(75) 1. Huỳnh Anh Quang  (VN) 

129/4, tổ 4 khu 2 phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 
2. Trần Sơn Tường  (VN) 
D26, đường 19, kp2, Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 
3. Nguyễn Thanh Lâm  (VN) 
Tổ 3 khu 5, xã Tâm Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương 

(54) Quy trình sản xuất bê tông polyuretan 
(57)     Sáng chế đề xuất quy trình sản xuất bê tông polyuretan bao gồm các công đoạn sau: trộn 

polyuretan với bột đá, màu; đùn hỗn hợp vào sợi; cán ép; cán ổn định; cán định hình. 
Các thiết bị phục vụ cho quy trình sản xuất là các thiết bị thông thường. Bê tông 
polyuretan theo sáng chế được ứng dụng trong các lĩnh vực như xây dựng, trồng trọt cây 
nhiều tầng.  
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(11) 33560 
(21) 1-2011-03111 (51) 7 D05B  87/00 
(22) 14.11.2011 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.11.2011 
(75) WU, WEI-SHUI  (TW) 

No. 97, Guozhong Rd., Dali Dist., Taichung City 412, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bộ phận luồn chỉ dùng cho máy may 
(57)    Sáng chế đề cập đến bộ phận luồn chỉ hiệu suất cao dùng cho máy may. Trong đó, chi 

tiết cố định được bố trí tại đầu trên của trục nối để móc chi tiết đàn hồi để làm cho đế cố 
định kim dịch chuyển qua lại theo chiều thẳng đứng. Rãnh dẫn hướng được tạo dọc theo 
chiều dọc của trục nối, và hốc thông với trục nối được tạo ra tại mặt sau của đế cố định 
kim khâu. Đầu trên của đế cố định kim khâu được chèn dọc vào trong đế cố định kim 
khâu, kim khâu có lỗ chỉ gần đầu dưới của nó để luồn chỉ qua. Khối luồn chỉ được treo 
vào đầu còn lại của chi tiết đàn hồi có phần lồi được tạo ra tại đầu trên của thanh trượt 
thẳng đứng. Ngoài ra, thanh trượt thẳng đứng được khớp theo chiều dọc vào hốc của đế 
cố định kim khâu và được đặt gần kề kim khâu. Chi tiết móc chỉ được đặt trên giá đỡ 
của thanh trượt thẳng đứng và được cố định nhờ chi tiết định vị có chi tiết dẫn hướng và 
chi tiết móc chỉ. Khi chi tiết móc chỉ dịch chuyển qua lại trong lỗ luồn chỉ để kéo chỉ 
xuyên qua lỗ chỉ, thì lực đàn hồi được tạo ra tại đầu mở của rãnh dẫn hướng kim ép kim 
khâu tại vị trí của nó để thực hiện việc luồn chỉ.  
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(11) 33561 
(21) 1-2011-03129 (51) 7 B29B  11/06, B29C  39/02,  39/22 
(22) 16.11.2011 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.11.2011 
(71) KING STEEL MACHINERY CO., MLTD  (TW) 

NO. 22, 7TH RD., INDUSTRIAL PARK TAICHUNG, TAICHUNG CITY 407, 
TAIWAN 

(72) HSU, SHENG-TZU (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tạo bọt, đúc và xử lý polyme 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo bọt, đúc và xử lý polyme, trong đó các khuôn đúc 

dùng để đúc phôi và các khuôn tạo hình dùng để tạo hình sản phẩm được bố trí một cách 
tương ứng trong khoang độc lập thứ nhất và khoang độc lập thứ hai nằm tách biệt với 
nhau. Sau khi phôi được đúc bởi khuôn đúc phôi thì phôi đã được tạo bọt này được 
chuyển từ khoang độc lập thứ nhất sang khoang độc lập thứ hai trong môi trường áp suất 
khí quyển. Sau đó, khoang độc lập thứ hai được đóng kín và áp suất không khí trong 
khoang độc lập thứ hai được tăng lên tới giá trị lớn hơn áp suất khí quyển để ép phôi và 
làm giảm thể tích của phôi trong khoang độc lập thứ hai. Tiếp theo, phôi này được nạp 
vào khuôn tạo hình ở trạng thái mở. Sau đó, khuôn tạo hình được đóng lại và khoang 
khuôn tạo hình mà phôi được nạp vào trong đó được tạo chân không để tạo hình phôi 
thành sản phẩm.  
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(11) 33562 
(21) 1-2011-03178 (51) 7 E05B  65/00 
(22) 21.11.2011 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.11.2011 
(75) Lê Mạnh Đức  (VN) 

Số 317 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 
(54) Khóa dùng cho cửa cuốn khe thoáng 
(57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu khóa dùng cho cửa cuốn khe thoáng (100) bao gồm thanh 

nan hộp rỗng hình chữ nhật dẹt (110), khóa ngang (120) được gắn cố định tại tâm của 
một mặt bên trong của thanh nan hộp rỗng, và rơle (130) được bố trí vào một mặt đáy 
bên trong của thanh nan hộp rỗng. Khóa ngang (120) bao gồm thân khóa (121 ) được kết 
cấu gồm ổ khóa (122) và hai đầu nối thanh khóa (123 ) di chuyển được qua lại theo 
phương ngang, trong đó ít nhất một đầu nối thanh khóa có một cạnh hình vòng cung 
(123b); và hai thanh khóa dài (124) được gắn cố định vào hai đầu nối thanh khóa tương 
ứng theo cách di chuyển qua lại theo phương ngang được; rơle (130) được bố trí bên 
dưới đầu nối thanh khóa mà có cạnh hình vòng cung, bao gồm thân chính (131), nút 
chuyển đổi (132) được bố trí trên thân chính theo cách di chuyển lên trên và xuống dưới 
được, cần ép đàn hồi (133) nằm chéo bên trên nút chuyển đổi với đầu lắp (133 a) được 
cố định vào thân chính và đầu giá chữ U (133b), con lăn (134) được bố trí vào đầu giá 
chữ U theo cách quay được nhờ trục xoay (135), và dây dẫn thứ nhất (136) và dây dẫn 
thứ hai (137) mà mỗi chúng có một đầu được kết nối vào thân chính và đầu còn lại được 
kết nối với bộ điều khiển động cơ của cửa cuốn khe thoáng.  

  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
22 

(11) 33563 
(21) 1-2011-03370 (51) 7 C02F 3/06, 11/02, 3/10, 9/14 
(22) 13.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/MY2011/000046 13.05.2011 (87) WO2012/158014 22.11.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.12.2011 
(71) RONSER BlO-TECH SDN BHD  (MY) 

C708, Metropolitan Square, Bandar Damansara Perdana, Jalan PJU 8/1, 47820 Petaling 
Jaya, Malaysia 

(72) Zhang Zhenjia (CN) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Hệ thống xử lý sinh học để tinh lọc nước và phương pháp lắp 

hệ thống này 
(57)     Sáng chế đề xuất hệ thống xử lý sinh học nhằm phân hủy tạp chất hữu cơ bằng vi sinh 

vật của nó (nước cần được xử lý) để tinh lọc nước hoặc xử lý lọc tinh, và phương pháp 
lắp hệ thống này. Một ưu điểm của hệ thống này là giải quyết các vấn đề của phương 
pháp bể oxy hóa thông thường, như không có nước trong thiết bị và dòng chất mang sinh 
học trong lớp bọc là dòng màng vốn gây khó khăn cho việc hình thành màng sinh học. 
ưu điểm khác của hệ thống này là hiệu suất tiếp xúc của màng sinh học trong lớp lót có 
vi sinh vật và nguồn nước nạp là mỹ mãn và cuối cùng nước đã được xử lý thoát ra khỏi 
hệ thống này có nồng độ chất hữu cơ thấp.  
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(11) 33564 
(21) 1-2011-03376 (51) 7 B29C  55/06,  55/18 
(22) 06.05.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2010/056220 06.05.2010 (87) WO 2010/128124 A1 11.11.2010 
(30) 0907755.3 06.05.2009 GB 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.11.2012 
(75) Ole-Bendt Rasmussen  (CH) 

12, Sagenstrasse - CH - 6318 Walchwil - Switzerland 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp kéo căng màng ở trạng thái rắn theo chiều dọc 

và thiết bị thực hiện phương pháp này 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị định hướng theo chiều dọc của màng vật 

liệu nhiệt dẻo (20) bao gồm một trạm thu hẹp chiều rộng ngược hướng của trạm kéo 
căng theo chiều dọc (9, 10), thông qua đó chiều rộng của màng là thu hẹp dần để cho 
phép kéo căng theo chiều dọc mà không uốn cong.  
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(11) 33565 
(21) 1-2011-03635 (51) 7 A23L  1/304,  1/00,  1/03 
(22) 12.05.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/IB2010/001100   12.05.2010 (87) WO 2010/140034 09.12.2010 
(30) MI2009A000987   05.06.2009  IT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.11.2012 
(71) HF EUROPE S.r.l.  (IT) 

Via Daniele Manin, 60, I-30174 Mestre (VE), Italy 
(72) BRUNELLO, Dario (IT), TOMBOLAN, Luca (IT), FARINATO, Alessandro (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Zeolit tán vụn, thực phẩm, tổ hợp và bột chứa zeolit này và 

phương pháp hạn chế sự hấp thụ etanol 
(57)    Sáng chế đề cập đến thực phẩm chứa zeolit, cụ thể elinoptilolit và tùy ý trong tổ hợp với 

các thành phần vô cơ khác có khả năng làm giảm sự hấp thụ etanol được tiêu hóa thông 
qua sử dụng đồ uống chứa cồn. Sáng chế còn đề cập đến bột bao gồm zeolit này và 
phương pháp hạn chế sự hấp thụ etanol được tiêu hóa thông qua việc sử dụng đồ uống 
chứa cồn ở người.  
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(11) 33566 
(21) 1-2011-03688 (51) 7 C04B 18/14 
(22) 30.12.2011 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.12.2011 
(71) Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thạch Anh  (VN) 

12/35 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Minh Chí (VN), Nguyễn Minh Luân (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Phương pháp bê tông hoá hạt nix thải cường độ cao 
(57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp sản xuất bê tông hạt nix thải cường độ cao sử dụng các 

nguyên liệu, các chất để tiến hành (theo % khối lượng),  
Đá mi sàng:      38,8 %  
Xi măng PCB-40:     20,0 %  
Hạt nix:      40,0 %  
Hóa chất (Sika Viscocrete HE 500):  0,2 %  
Nước:      1,0 %  
Phương pháp sản xuất bê tông hạt nix thải cường độ cao gồm 5 bước như sau: - Bước 1: 
Chuẩn bị, và định lượng nguyên vật liệu;  
- Bước 2: Trộn đều hạt nix với xi măng khô trong 2 - 2,5 phút;  
- Bước 3: Cho Sika Viscocrete HE 500 và nước vào hỗn hợp vào trộn đều cho đến khi  
thành bê tông dẻo; thời gian 2 - 3 phút;  
- Bước 4: Rót hỗn hợp bê tông dẻo vào khuôn và rung đều, thời gian từ 3 - 5 phút; 
- Bước 5: Dưỡng hộ sản phẩm 24 giờ; sau đó tháo khuôn, bảo quản và đưa vào sử dụng.  
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(11) 33567 
(21) 1-2012-00181 (51) 7 H01R  4/36,  13/10, H01H  9/02 
(22) 09.09.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/IB2011/002112     09.09.2011 (87) WO2012035399 22.03.2012 
(30) 2010-204787     13.09.2010  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.01.2012 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 
(72) Yasuhiro SUMlNO (JP), Kiwamu SHIBATA (JP), Hiroyuki KUDO  (JP), Kei MIURA  

(JP), Susumu NAKANO  (JP), Katsura MATSUMIYA  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị điện 
(57)    Sáng chế đề xuất thiết bị điện bao gồm vỏ hình hộp có chứa mạch điện được vận hành 

bằng nguồn điện được cung cấp từ bên ngoài, vỏ này bao gồm mặt thứ nhất và mặt thứ 
hai kề nhau, và phần hốc được tạo ra trên mặt thứ nhất và mặt thứ hai sao cho các phần 
góc được chừa lại ở hai đầu đối diện của đường giao giữa mặt thứ nhất và mặt thứ hai; 
các phần cực được tạo ra trong phần hốc và được nối dẫn điện với mạch điện nêu trên; 
các vít kẹp được ghép ren với các phần cực; và chi tiết che để che phần hốc, chi tiết che 
này có tiết diện gần như hình chữ L. Chi tiết che này có thể được mở và đóng đối với vỏ 
quanh trục quay kéo dài song song với đường giao nêu trên.  
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(11) 33568 
(21) 1-2012-00185 (51) 7 H04N  7/24, H04L  29/06 
(22) 26.06.2009 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2009/058067 26.06.2009 (87) WO/2010/149227 29.12.2010 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.12.2012 
(71) NOKIA SIEMENS NETWORKS OY  (FI) 

Karaportti 3, 02610 ESPOO, FINLAND 
(72) BODI, Miklos Tamas (HU), FARKAS, Lorant (HU), GESZTESI, Gabor (HU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và hệ thống sửa đổi chuỗi lệnh 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sửa đổi chuỗi lệnh gồm nhiều lệnh, các lệnh này có 

lịch biểu mà theo đó chúng được thực thi, bao gồm các bước: biến đổi (202) các lệnh 
thành các lệnh con đúng lúc cần được thực hiện theo lịch biểu và các lệnh con chuẩn bị 
không cần phải thực hiện theo lịch biểu; và điều chỉnh (204, 206) thứ tự của các lệnh 
con để cho các thời khoảng ước tính mà các thành phần lệnh con loại thứ hai được thực 
hiện không xếp chồng với các thời khoảng mà các thành phần lệnh con loại thứ nhất 
được thực hiện.  
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(11) 33569 
(21) 1-2012-00266 (51) 7 C05C   9/00 
(22) 02.02.2012 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.02.2012 
(75) 1. Hoàng Văn Hiển  (VN) 

131/6E Lê Lợi, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
2. Vương Khánh Quân  (VN) 
62/417/D15 Phan Huy ích, phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
3. Nguyễn Văn Tiên  (VN) 
Khu phố Lập Hòa, TT Thuận Nam, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình trộn phân vi sinh 
(57)     Sáng chế đề cập đến quy trìnn trộn phân vi sinh bao gồm nhiều bước: trước tiên cần trộn 

các thành phần vô cơ có tỉ lệ ít và có độ ẩm thấp với nhau trước để được hỗn hợp vô cơ 
có độ ẩm thấp, rồi sau đó mới trộn hỗn hợp vô cơ với thành phần hữu cơ có độ ẩm cao 
để thời gian trộn ngắn và hỗn hợp không bị bết dính. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình 
trộn phân vi sinh bằng cách sử dụng phương pháp trộn liên tục - trong đó điều kiện tối 
quan trọng là phải rải đều các thành phần thành từng lớp chồng lên nhau trên băng tải 
trước khi nạp vào trong máy trộn.  
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(11) 33570 
(21) 1-2012-00348 (51) 7 H01L  31/00 
(22) 10.02.2012 (43) 27.05.2013 
(30) JP2011-243003 07.11.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.07.2012 
(71) GLOBAL LINK CO., LTD.  (JP) 

8-7, Ginza 6-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan 
(72) Koji Togashi (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống nguồn điện 
(57)    Sáng chế đề cập tới hệ thống nguồn điện bao gồm mảng quang điện lớp chặn được lắp 

đặt ở ban công hoặc vị trí tương tự bởi cư dân của một căn hộ riêng biệt để cấp điện theo 
cách hữu hiệu và với chi phí thấp tới các tải điện của căn hộ riêng biệt theo cách phân 
tán trong khi đảm bảo không có dư thừa hoặc thiếu hụt nguồn điện cấp và thực hiện 
truyền điện năng , trong đó mảng quang điện lớp chặn (11) để tạo ra nguồn điện một 
chiều (DC) bằng cách tiếp nhận ánh sáng mặt trời được lắp đặt ở ban công (1) của căn 
hộ riêng biệt, nguồn điện DC được biến đổi nhờ bộ đổi điện (13) thành nguồn điện xoay 
chiều (AC), và đầu ra nguồn điện AC từ bộ đổi điện (13) được cấp tới các tải điện theo 
cách phân tán nhờ bảng  phân phối (38) của căn hộ riêng biệt. Mặt khác, độ lớn công 
suất của nguồn điện DC được tạo ra bởi mảng quang điện lớp chặn hoặc pin lithi- ion và 
độ lớn của công suất điện năng được tiêu thụ bởi các tải điện được so sánh nhờ bộ so 
sánh công suất điện. Phụ thuộc vào kết quả so sánh, chuyển mạch nguồn điện có thể cấp 
nguồn điện DC qua bộ đổi điện tới các tải điện hoặc hệ thống hạ thế, hoặc có thể cấp 
điện năng từ hệ thống hạ thế tới các tải điện hoặc pin lithi-ion.  
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(11) 33571 
(21) 1-2012-00349 (51) 7 A23K  1/16,  1/18 
(22) 16.07.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2010/060325 16.07.2010 (87) WO/2011/006993 20.01.2011 
(30) 09165789.0      17.07.2009  EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.01.2013 
(71) DSM IP ASSETS B.V.  (NL) 

Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, The Netherlands 
(72) FREHNER, Marco (CH), VERLHAC-TRICHET, Viviane (FR), NARBEL, Philippe 

(CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thức ăn chăn nuôi, phương pháp cải thiện tỷ lệ chuyển hóa 

thức ăn chăn nuôi ở động vật thủy sản và phương pháp làm 
giảm tỷ lệ chết ở động vật thủy sản 

(57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm thức ăn chăn nuôi cho động vật thủy sản chứa ít nhất hai 
hoạt chất tự nhiên được chọn từ nhóm bao gồm alpha- pinen, alpha-terpineol, 
xinnamaldehyt, dihydroeugenol, eugenol, meta-cresol và terpinolen. Ngoài ra, sáng chế 
còn đề cập đến phương pháp cải thiện tỷ lệ chuyển hóa thức ăn chăn nuôi ở động vật 
thủy sản và phương pháp làm giảm tỷ lệ chết ở động vật thủy sản. Sáng chế cũng đề cập 
đến phương pháp cải thiện mức tăng trọng hằng ngày ở động vật thủy sản, phương pháp 
điều chỉnh hệ vi khuẩn đường ruột ở động vật thủy sản và phương pháp bảo vệ động vật 
thủy sản chống lại sự lây nhiễm do vi sinh vật gây bệnh gây ra.  
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(11) 33572 
(21) 1-2012-00356 (51) 7 C04B 18/14 
(22) 10.02.2012 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.02.2012 
(71) Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thạch Anh  (VN) 

12/35 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Minh Chí  (VN), Nguyễn Minh Luân (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Bê tông nước mặn mác cao và phương pháp sản xuất bê tông 

nước mặn mác cao 
(57)    Sáng chế đề cập đến  bê tông nước mặn mác cao có khả năng chịu xâm thực, chịu ăn 

mòn trong môi trường với thủy triều và sóng biển, nhưng vẫn an toàn, bền vững, có 
cường độ chịu nén từ 60MPa đến 110MPa, cường độ chịu uốn từ 7,0MPa hoặc cao hơn, 
độ mài mòn sâu <  250mm3 và độ hút nước < 3,5%. Bê tông này bao gồm các thành 
phần sau  (% khối lượng): 
Cát mặn:    72% - 75%  
Xi măng PCB-40:   16% - 18% 
Sika Viscocrete HE 500:  0.1% - 0.3%  
Nước biển:    8% - 10 %  
Sáng chế đồng thời cũng đề cập tới phương pháp sản xuất bê tông nước mặn mác cao sử 
dụng công nghệ đầm rung và dùng nguyên liệu tự nhiên, phi truyền thống là cát biển/cát 
mặn và nước biển kết hợp với hóa chất Sika Viscocrete HE 500 để đạt cường độ nén và 
cường độ chịu uốn cao trong khi độ mài mòn sâu và độ hút nước rất thấp. Đặc biệt, sản 
phẩm bê tông nước mặn mác cao theo sáng chế có thời gian đông cứng nhanh, sử dụng 
nguyên vật liệu tại chỗ, thích hợp với nhiều loại địa hình cũng như điều kiện tự nhiên 
của địa điểm tiến hành thi công mà không cần phải khảo sát trước địa điểm thi công 
công trình.  
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(11) 33573 
(21) 1-2012-00394 (51) 7 H02N  11/00, H01M  14/00 
(22) 16.02.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 13/290108 17.11.2011 US 

61/583234 05.01.2012 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.02.2012 
(75) Nguyễn Chánh Khê  (US) 

2150 Monterey Hwy, No. 230, San Jose, CA 95112, United States of America 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống phát điện từ nước, máy phát điện và phương pháp chế 

tạo máy phát điện sử dụng hệ thống này 
(57)    Sáng chế đề cập đến một hệ thống có khả năng tạo ra điện năng từ nước, hệ thống này 

bao gồm một nguồn cung cấp nước, hỗn hợp chất tạo hydro, thiết bị tiếp nhận khí hydro, 
thiết bị tinh chế hydro, đường dẫn khí hydro ra ngoài, bộ phận biến hydro thành điện, bộ 
phận trữ điện, và bộ phận đổi điện để chuyển dòng điện một chiều thành dòng điện xoay 
chiều. Sáng chế cũng đề cập đến máy phát điện và phương pháp chế tạo máy phát điện 
sử dụng hệ thống này.  
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(11) 33574 
(21) 1-2012-00417 (51) 7 H04N  13/00 
(22) 21.07.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/IB2010/053318   21.07.2010 (87) WO/2011/013036 03.02.2011 
(30) 09166461.5   27.07.2009   EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.01.2013 
(71) KONINKLIJKE PHILIPS ELECLRONICS N.V.  (NL) 

Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven, The Netherlands 
(72) NEWTON, Philip, Steven (NL), BRULS, Wilhelmus, Hendrikus, Alfonsus (NL), DE 

HAAN, Wiebe (NL), TALSTRA, Johan, Cornelis (NL), MOLL, Hendrik, Frank  (NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp cung cấp và thiết bị viđêo để xử lý tín hiệu viđêo 

ba chiều 
(57)    Sáng chế đề cập đến tín hiệu viđêo 3D được xử lý trong thiết bị viđêo (50). Thiết bị có 

phương tiện tạo (52) để tạo ra tín hiệu đầu ra để chuyển dữ liệu viđêo qua giao diện kỹ 
thuật số tốc độ cao như HDMI đến màn hiển thị 3D, bộ phận này chọn lọc tạo ra tín hiệu 
hiển thị 3D để hiển thị dữ liệu viđêo 3D trên màn hiển thị 3D hoạt động trong chế độ 
3D, tín hiệu hiển thị 2D để hiển thị dữ liệu viđêo 2D trên màn hiển thị 3D hoạt động 
trong chế độ 2D, hoặc tín hiệu hiển thị 2D giả bằng cách bao gồm dữ liệu viđêo 2D 
trong tín hiệu đầu ra để hiển thị dữ liệu viđêo 2D trên màn hiển thị 3D hoạt động ở chế 
độ 3D. Phương tiện xử lý (53) phát hiện yêu cầu hiển thị dữ liệu viđêo 2D trên màn hiển 
thị 3D, trong khi màn hiển thị 3D hoạt động ở chế độ 3D, và, đáp ứng với phát hiện này, 
phương tiện tạo được thiết lập để tạo ra tín hiệu hiển thị 2D giả cho duy trì chế độ 3D 
của màn hiển thị 3D.  
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(11) 33575 
(21) 1-2012-00449 (51) 7 E04D 13/00 
(22) 18.01.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/050694     18.01.2011 (87) WO2012/098638 26.07.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.02.2012 
(71) KABUSHIKI KAISHA SAKATA SEISAKUSHO  (JP) 

45 Motoyoita, Yoitamachi, Nagaoka-shi, Niigata 9402403 Japan 
(72) WATANABE, Tomonori (JP), IWANA, Kohji (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dầm gắn kết trên mái nhà 
(57)    Sáng chế đề cập đến dầm gắn kết trên mái nhà có khả năng tăng lực cố định để kẹp cố 

định vật liệu mái nhà bằng một cặp kẹp tấm dưới ở bên phải và bên trái. Dầm gắn kết 
trên mái nhà (4) được cố định vào tấm lợp dạng gấp (1) bao gồm một cặp tẩm kẹp thứ 
nhất và thứ hai (5, 6) ở bên phải và bên trái cỏ dạng hình chữ C. Các tấm kẹp bao gồm 
các tấm trên (7, 1 l), các tấm sườn (8,12), và các tấm dưới thứ nhất và thứ hai (9,13). 
Hơn nữa, các tấm trên (7, 11) bao gồm lỗ xuyên thứ nhất và lỗ xuyên thứ hai (16, 17) 
qua đó bu lông xuyên qua. Đường trục trung tâm (16A) của lỗ xuyên (16) và đường trục 
trung tâm thứ hai (17A)  của lỗ xuyên thứ hai (17) nghiêng so với đường trục trung tâm 
(19A) của bu lông (15). Khi bu lông (15) được xiết vào đai ốc (20) và sau đó được xiết 
chặt, tấm kẹp thứ nhất và thứ hai (5, 6) bị biến dạng đàn hồi tương ứng với chiều dài 
nghiêng và do đó sự biến dạng được truyền đi . Với sự xoắn được truyền, đầu xa (21, 
22) của tấm dưới thứ nhất và (9, 11) có thể kẹp đường nối (2).  
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(11) 33576 
(21) 1-2012-00540 (51) 7 H01B  7/295,  3/00, H01L  31/042 
(22) 08.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/065709    08.07.2011 (87) WO/2012/005357 12.01.2012 
(30) 2010-155766    08.07.2010   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.03.2012 
(71) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan 
(72) YAGISAWA Jo (JP), YAMAZAKI Satoshi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cáp quang điện 
(57)    Sáng chế đề xuất cáp quang điện có thể đáp ứng các đặc tính vật lý (độ giãn dài, độ bền 

kéo, tỷ lệ độ giãn dài còn dư sau già hóa và khả năng duy trì độ bền kéo sau già hóa), 
đặc tính biến dạng vì nhiệt và khả năng chống cháy tương ứng được yêu cầu đối với vỏ 
cáp theo tiêu chuẩn PSE, và cũng có thể có bề ngoài đẹp mà không có phần bị bạc do 
chịu  ma sát hoặc do sự cố tương tự. Cáp quang điện 1 có kết cấu trong đó dây dẫn 10 
được bọc bằng lớp cách điện có kết cấu hai lớp bao gồm lớp cách điện bên ngoài 30 và 
lớp cách điện bên trong 20 được tạo ra từ polyetylen. Lớp cách điện bên ngoài 30 chứa 
magiê hydroxyt tổng hợp (A) và nhựa nền (B) với tỷ lệ khối lượng của (A)/(B) nằm 
trong khoảng từ 1 đến 1,6, nhựa nền chứa nhựa polyolefin (C) và ehất đàn hồi nhiệt dẻo 
styren (D) với tỷ lệ khối lượng của (C)/(D) nằm trong khoảng từ 70/30 đến 90/10, và 
nhựa polyolefin chứa nhựa polypropylen (E) và copolyme etylen-etyl acrylat (F) với tỷ 
lệ khối lượng của (E)/(F) nằm trong khoảng từ 2/6 đến 3/5.  
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(11) 33577 
(21) 1-2012-00565 (51) 7 B01J  31/02, C07C  51/00 
(22) 01.09.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2010/062797 01.09.2010 (87) WO/2011/026860 10.03.2011 
(30) 09011313.5      03.09.2009  EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.12.2012 
(71) TECHNICAL UNIVERSITY OF DENMARK  (DK) 

Building 101 A, Anker Engelundsvej 1, DK-2800 Lyngby (DK) 
(72) RIISAGER, Anders (DK), XlONG, Jianmin (CN), FEHRMANN, Rasmus (DK) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ chất xúc tác paladi chứa ion lưỡng tính và/hoặc chất lỏng 

ion được chức hoá bằng axit 
(57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống chất xúc tác, cụ thể là, hệ thống ehất xúc tác chứa paladi 

(Pd), ion lưỡng cực và/hoặc chất lỏng ion được chức hóa bằng axit, và một hoặc nhiều 
phối tử phosphin, trong đó chất xúc tác Pd có thể được tạo ra bằng tiền chất phức hợp , 
như Pd(CH3COO)2, PdCl2, Pd(CH3COCHCOCH3), Pd(CF3COO)2, Pd(PPh3)4 hoặc 
Pd2(dibenzylidenaxeton)3, Các hệ thống chất xúc tác này  có thể được  sử dụng cho ví 
dụ, phản ứng alkoxycarbonyl hóa, phản ứng carbonyl hóa, và/hoặc trong phản ứng 
eopolyme hóa, ví dụ, trong sản xuất metyl propionat và/hoặc axit propanoic, tùy ý trong 
quá trình tạo metyl metacrylat và/hoặc axit metacrylic. Các hệ thống chất xức tác theo 
sáng chế là thích hợp cho các phản ứng tạo pha chất xúc tác và sản phẩm có thể tách 
được và cho các ứng dụng SILP pha lỏng ion được đỡ.  
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(11) 33578 
(21) 1-2012-00571 (51) 7 A47G 29/00 
(22) 05.03.2012 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.03.2012 
(71) Công ty TNHH TELLBE Việt Nam  (VN) 

1/109 quốc lộ 13, ấp Hòa Tân, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Hans Fredrik Aberg (SE) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Giá treo đồ 
(57)     Sáng chế đề cập đến giá treo đồ gồm các chi tiết giỏ chứa, thanh treo, móc treo, giỏ, sàn 

và mái che được thiết kế linh hoạt trên các thanh dọc trụ của giá treo có tác dụng lưu giữ 
được nhiều loại đồ dùng, tiết kiệm diện tích và lưu giữ đồ vật an toàn, sạch sẽ. Giá treo 
đồ như đã đề cập trong sáng chế được chia thành hai khoang bởi một thanh nằm dọc 
song song với hai cạnh. Khoang bên trái với các thanh treo dọc, ống treo ngang và mái 
che. Khoang bên phải với các giỏ chứa có đường rãnh hai bên và bánh xe nhỏ giúp cho 
người sử dụng dễ dàng kéo ra hoặc đẩy giỏ chứa vào một cách linh hoạt, các giỏ chứa 
này với chiều sâu của các giỏ khác nhau xếp trồng lên nhau và có độ sâu của các giỏ 
giảm dần từ dưới lên. Phía trên giỏ chứa là sàn chứa và mái che, phía dưới các giỏ chứa 
là hai sàn chứa dạng thanh ngang được bố trí các thanh đe, thanh chắn và thanh tựa.  
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(11) 33579 
(21) 1-2012-00588 (51) 7 A01N  65/00, A61K  36/00 
(22) 11.08.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/IN2010/000534 11.08.2010 (87) WO2011/024196 03.03.2011 
(30) 1917/CHE/2009 12.08.2009 IN 

2150/CHE/2009 04.09.2009 IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.02.2013 
(75) MEDASANI MUNISEKHAR  (IN) 

S-1, Plot# 31B, Vimal, Road#5, Jubilee Hills, Hyderabad 500033, Andhra Pradesh, 
INDIA 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dịch chiết từ thực vật Picrorhiza kurroa dùng để phòng ngừa, 

loại trừ và điều trị các bệnh do virut chứa ADN ở người và 
trong công nghệ sinh học 

 (57)    Sáng chế đề cập tới dịch chiết từ thực vật picrorhiza kurroa và quy trình chiết để thu được 
dịch chiết này. Dịch chiết này có tác dụng kháng virut mạnh đối với cả virut chứa ADN 
và ARN, và cũng như vi khuẩn, nấm và vi sinh vật nguyên sinh. Dịch chiết này về cơ 
bản bao gồm các hợp chất ưa béo có trong họ thực vật scrophulariaceae, cụ thể là terpen 
và axit béo của nó. Dịch chiết này còn có thể chứa các hợp chất ưa béo khác và các 
aglycon của glycosit có trong họ thực vật này. Sáng chế cũng đề cập tới một số dung 
môi chiết.  
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(11) 33580 
(21) 1-2012-00722 (51) 7 B41J  2/175,  29/00,  29/38, G03G  

15/00 
(22) 31.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/004882    31.08.2011 (87) WO/2012/029311 08.03.2012 
(30) 2010-197316    03.09.2010   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.03.2012 
(71) SEIKO EPSON CORPORATION  (JP) 

4-1, Nishi-shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 163-0811, JP 
(72) Noboru ASAUCHl (JP), Shuichi NAKANO (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bảng mạch in, hộp mực in, cụm lắp hộp mực in và thiết bị in  
(57)    Sáng chế đề cập đến bảng mạch in có thể kết nối về điện được với nhiều đầu cuối phía 

thiết bị của đơn vị gắn kết hộp của thiết bị in, bảng mạch in này bao gồm: thiết bị nhớ; 
nhiều đầu cuối thứ nhất mà thông qua đó điện áp nguồn điện và các tín hiệu dùng để vận 
hành thiết bị nhớ được cung cấp từ thiết bị in; và nhiều đầu cuối thứ hai sẽ được sử dụng 
để phát hiện các tình trạng kết nối của nhiều đầu cuối phía thiết bị với bảng mạch in, 
trong đó nhiều đầu cuối thứ nhất có nhiều phần tiếp xúc thứ nhất dùng để tiếp xúc với 
các đầu cuối phía thiết bị tương ứng, nhiều đầu cuối thứ hai có nhiều phần tiếp xúc thứ 
hai dùng để tiếp xúc với các đầu cuối phía thiết bị tương ứng, nhiều phần tiếp xúc thứ 
nhất và phần tiếp xúc thứ hai được sắp xếp để tạo hàng thứ nhất và hàng thứ hai, và bốn 
phần tiếp xúc của nhiều phần tiếp xúc thứ hai được bố trí lần lượt ở các đầu mút của 
hàng thứ nhất và hàng thứ hai. Ngoài ra  sáng chế còn đề cập đến hộp mực in được sử d 
ông cho thiết bị in, cụm lắp hộp mực in và thiết bị in.  
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(11) 33581 
(21) 1-2012-00740 (51) 7 H02K  33/02,  35/00 
(22) 20.03.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 10-2011-0123725 24.11.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.03.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

314, Maetan 3-dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do 443-743, Korea 
(72) KIM, Yong Jin (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Động cơ rung tuyến tính 
(57)     Sáng chế đề cập đến  động cơ rung tuyến tính, động cơ này bao gồm: phần stato bao gồm  

nam châm; phần rung bao gồm  cuộn dây được đặt đối diện với nam châm, và chi tiết 
đàn hồi kết nối phần stato và phần rung với nhau, trong đó chi tiết đàn hồi gồm có các 
phần uốn được tạo ra trong các phần kết nối của chi tiết đàn hồi, chi tiết đàn hồi được 
kết nối với phần stato và phần rung theo hướng rung của phần rung.  
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(11) 33582 
(21) 1-2012-00861 (51) 7 G06F  12/00 
(22) 21.10.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2010/068568   21.10.2010 (87) WO/2011/052467 05.05.2011 
(30) 2009-250513      30.10.2009  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.04.2013 
(71) NTT DATA CORPORATION  (JP) 

3-3, Toyosu 3-chome, Koto-ku, Tokyo 135-6033, Japan 
(72) Junichiroh HIROSE (JP), Toru KAWASHIMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị truy cập dữ liệu và phương pháp truy cập dữ liệu 
(57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị truy cập dữ liệu với đơn vị lưu chuỗi, lưu chuỗi để truy cập 

dữ liệu được chứa trong mỗi đơn vị trong nhiều đơn vị dữ liệu được lưu trong phần lưu 
dữ liệu. Thiết bị truy cập dữ liệu và lưu trong phần lưu yêu cầu truy cập dữ liệu nhiều 
yêu cầu truy cập dữ liệu  nhiều yêu cầu truy cập dữ cho đơn vị bất kỳ trong nhiều đơn vị 
dữ liệu được lưu, xác định chuỗi thực hiện cho nhiều yêu cầu truy cập dữ liệu được lưu 
tương ứng tới chuỗi được đề cập tới  tới ở trên đượclưu trong đơn vị lưu chuỗi, khóa các 
đơn vị dữ liệu cần được truy cập cho mỗi yêu cầu truy cập dữ liệu, sau đó áp dụng các 
yêu cầu truy cập dữ liệu trong chuỗi thực hiện được xác định, và loại bỏ tất cả các khóa 
sau khi áp dụng tất cả các yêu cầu truy cập dữ liệu được lưu.  
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(11) 33583 
(21) 1-2012-00885 (51) 7 A47C 1/00 
(22) 30.03.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 61/469,332 30.03.2011 US 

61/515,677 05.08.2011 US 
61/533,031 09.09.2011 US 
13/304,199 23.11.2011 US 

(71) ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, INC.  (US) 
One Ashley Way, Arcadia, Wisconsin 54612, United States of America 

(72) Christopher Jon LEJCHER (US), Timothy A. BRANDTNER (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ ghế sofa có bộ phận kéo căng ghế ngồi 
(57)    Sáng chế đề cập bộ phận kéo căng ghế ngồi có thể được bố trí trong hộp ngồi của ghế 

sofa để duy trì tính liền khối về kết cấu của hộp ngồi chống lại lực nén của các lò xo 
ngồi. Bộ phận kéo căng ghế ngồi này được lắp mà không có các bộ phận giữ chặt và 
không có các phần cứng bổ sung. Theo các phương án thực hiện, bộ phận kéo căng ghế 
ngồi này có phần lệch có thể được quay tạo ra khoảng trống trong hộp ngồi để chứa các 
miếng đệm hoặc các chân trong hốc chứa được tạo ra bởi hộp ngồi. 
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(11) 33584 
(21) 1-2012-00910 (51) 7 F03B  7/00,  1/00,  11/00,  15/14 
(22) 01.09.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/069889   01.09.2011 (87) WO 2012/157131 22.11.2012 
(30) 2011-111809   18.05.2011 JP 
(75) UNNO YUJI  (JP) 

c/o SEABELL INTERNATIONAL CO., LTD., 13-5, Iwamoto-cho 1-chome, Chiyoda-
ku, Tokyo 1010032 Japan 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Máy phát điện chạy bằng sức nước 
(57)    Sáng chế đề cập đến máy phát điện chạy bằng sức nước có thể điều chỉnh mực nước ở 

phía thượng lưu, phát điện với công suất ổn định và dễ bảo dưỡng. Máy phát điện chạy 
bằng sức nước 1 theo sáng chế bao gồm tấm thu gom nước 6 để thu gom nước vào cửa 
nạp nước 8 trong khi chặn và tập trung dòng nước chảy qua sông, và cổng có thể di 
chuyển được 5 có thể thay đổi diện tích mặt cắt ngang của dòng nước tác động vào các 
đầu trên của các cánh rôto 33 của tuabin trục thẳng đứng 3 khi nước chảy từ cửa nạp 
nước 8 vào trong. ở đây, nhờ sự thay đổi diện tích mặt cắt ngang của dòng chảy bằng 
cách mở và đóng cổng có thể di chuyển được 5, lưu lượng nước có thể được điều chỉnh 
bằng cách thay đổi mực nước ở phía thượng lưu và diện tích phần mở của lỗ thoát nước 
và hoạt động của các cánh rôto 33 có thể được dừng bằng cách chặn nước di chuyển về 
phía tuabin trục thẳng đứng 3.  
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(11) 33585 
(21) 1-2012-00974 (51) 7 F24C  1/00 
(22) 10.04.2012 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.04.2012 
(71) Công ty cổ phần kỹ thuật HI  (VN) 

Số 6 đường 39A, phố Nối, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 
(72) Nguyễn Tiến Dũng (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Bếp ga sinh học 
(57)     Sáng chế đề cập tới  bếp ga sinh học sử dụng nguyên liệu là các phế phẩm của nông lâm 

nghiệp như trấu, rơm rạ, vỏ lạc, lõi ngô, mùn cưa, vỏ cà phê . . . bếp ga sinh học như giải 
pháp hữu ích đề cập bao gồm bình chứa nhiên liệu, van xả nước, van khóa oxy, van điều 
tiết oxy hồng ngoại, xi phông, bình lọc khí, bình gom nước, đinh có ren và các phụ kiện 
khác như van xả khói, van điều chỉnh gió, môtơ điện, biến thế và sợi lưới bằng thép 
cacbon chịu nhiệt cao và mặt bếp.  
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(11) 33586 
(21) 1-2012-01041 (51) 7 B22F  
(22) 16.04.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 01776/11 04.11.2011 CH 
(71) ALSTOM TECHNOLOGY LTD.  (CH) 

Brown Boveri Strasse 7, 5400 Baden, Switzerland 
(72) Lukas RICKENBACHER (CH), Adriaan SPIERINGS (CH) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Quy trình sản xuất các sản phẩm được làm từ siêu hợp kim 

trên cơ sở Ni được tăng cứng bằng chất kết tủa gốc gama 
bằng phương pháp nung chảy laze chọn lọc (SLM) 

(57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất các sản phẩm ba chiều đặc và không có vết nứt 
được làm từ siêu hợp kim trên cơ sở niken được tăng cứng bằng chất kết tủa gốc gama 
bằng phương pháp nung chảy laze chọn lọc (SLM). 
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46 

(11) 33587 
(21) 1-2012-01049 (51) 7 C22F  001/010 
(22) 16.04.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 01754/11 31.10.2011 CH 
(71) ALSTOM TECHNOLOGY LTD.  (CH) 

Brown Boveri Strasse 7, 5400 Baden, Switzerland 
(72) Lukas RICKENBACHER (CH), Thomas ETTER (CH) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp sản xuất bộ phận cấu thành hoặc phần của bộ 

phận cấu thành được làm từ siêu hợp kim chịu được nhiệt độ 
cao 

(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bộ phận cấu thành hoặc phần của bộ phận 
cấu thành được làm từ siêu hợp kim chịu được nhiệt độ cao trên cơ sở Ni hoặc Co hoặc 
Fe hoặc kết hợp các kim loại này. Phương pháp này bao gồm các bước:  
a) tạo hình bộ phận cấu thành hoặc phần của bộ phận cấu thành bằng quy trình sản xuất 
bổ sung vật liệu trên cơ sở vật liệu dạng bột; và   
b) xử lý nhiệt bộ phận cấu thành hoặc phần của bộ phận cấu thành đã được tạo hình để 
tối ưu hoá các tính chất vật liệu nhất định.  
Các tính chất vật liệu này có thể được cải thiện đáng kể và theo cách rất linh động, vì vật 
liệu được xử lý nhiệt ở nhiệt độ cao hơn so với nhiệt độ đúc bộ phận cấu thành hoặc 
phần của bộ phận cấu thành.  
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(11) 33588 
(21) 1-2012-01051 (51) 7 B22F  003/105, C22F  001/010 
(22) 16.04.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 01755/11 31.10.2011 CH 
(71) ALSTOM TECHNOLOGY LTD  (CH) 

Brown Boveri Strasse 7, 5400 Baden, Switzerland  
(72) Jaroslaw Leszek SZWEDOWICZ (PL), Lukas Emanuel RICKENBACHER (CH) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ phận cấu thành, phần của bộ phận cấu thành để sử dụng 

dưới điều kiện tải trọng ứng suất và nhiệt độ cao và phương 
pháp sản xuất chúng 

 (57)    Sáng chế đề cập đến bộ phận cấu thành và phần của bộ phận cấu thành (26), mà bộ phận 
cấu thành và phần của bộ phận cấu thành (26) này được sử dụng trong thiết bị nhiệt dưới 
các điều kiện cơ và nhiệt rất cao, do đó bộ phận cấu thành và phần của bộ phận cấu 
thành (26) đã nêu được làm từ vật liệu hợp kim có kích cỡ hạt (d) có thể kiểm soát, và 
chịu sự phân bố nhiệt độ và/hoặc ứng suất và/hoặc biến dạng (T(X,Y,Z), σ(X,Y,Z); 
ε(X,Y,Z)) mong muốn, mà thay đổi theo tọa độ hình học (X,Y,Z) của bộ phận cấu thành 
và phần của bộ phận cấu thành (26).  
Bộ phận cấu thành và phần của bộ phận cấu thành (26) được cải thiện bằng cách có được 
sự phân bố kích cỡ hạt (d(X,Y,Z)), mà phụ thuộc vào sự phân bố nhiệt độ và/hoặc ứng 
suất và/hoặc biến dạng (T(X,Y,Z); σ(X,Y,Z), ε(X,Y,Z)) mong muốn đã nêu để tuổi thọ 
của bộ phận cấu thành (26) được cải thiện so với bộ phận cấu thành tương tự có kích cỡ 
hạt về cơ bản đồng nhất. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất bộ phận cấu 
thành và phần của bộ phân cấu thành (26) này.  
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(11) 33589 
(21) 1-2012-01265 (51) 7 H02K  33/02,  35/00 
(22) 07.05.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 10-2011-0114058 03.11.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.05.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

314 Maetan 3- dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do, Republic of Korea 
(72) CHOI, Jun Kun (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ rung tuyến tính 
(57)    Sáng chế đề xuất bộ rung tuyến tính bao gồm: phần cố định  có nam châm tạo ra lực từ 

trong không gian bên trong có kích cỡ định trước; phần rung có cuộn dây đặt ở vị trí đối 
diện với nam châm và tạo ra lực điện từ nhờ sự tương tác với nam châm, và vật thể khối; 
chi tiết đàn hồi được gắn với phần rung và phần cố định do đó tạo ra lực đàn hồi, và vật 
nền bao gồm một đầu tự do, đầu tự do là rắn và được gắn với phần rung, và đầu cố định 
được gắn với phần cố định.  
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(11) 33590 
(21) 1-2012-01381 (51) 7 C04B  28/14 
(22) 15.11.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2010/067475 15.11.2010 (87) WO 2011/058172 19.05.2011 
(30) 09176123.9      16.11.2009  EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.04.2013 
(71) BPB LIMITED  (GB) 

Saint-Gobain House, Binley Business Park, Coventry CV3 2TT, Great Britain 
(72) SAHAY-TURNER, Parkina (GB) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Vật liệu thạch cao chứa tác nhân có khả năng hấp thụ 

formaldehyt 
(57)    Sáng chế đề cập đến vật liệu thạch cao, chứa tác nhân có khả năng hấp thụ formaldehyt, 

cụ thể là sáng chế đề cập đến tấm thạch cao sử dụng làm đồ trang trí nội thất của các tòa 
nhà dân cư. Tác nhân có khả năng hấp thụ formaldehyt được chọn từ etylen ure và dẫn 
xuất của nó, hợp chất chứa nhóm chức metylen hoạt động, sulphit, tanin và hỗn  của 
chúng. Một đối tượng khác của sáng chế là sử dụng vật liệu này để làm giảm lượng 
formaldehyt trong môi trường không khí bên trong các tào nhà dân cư.  
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(11) 33591 
(21) 1-2012-01625 (51) 7 C21C  7/00,  7/10, B22D  11/16 
(22) 11.06.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 2011-238209 31.10.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.06.2012 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) Shingo OKAMOTO (JP), Toru INOUE (JP), Noriohika ARAMAKI (JP), Masanori 

NISHIKORI (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất thép 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất thép có độ sạch cao, trong đó ngăn chặn được 

việc chảy tràn xỉ từ thùng chứa vào thùng trung gian nhờ sự hoá rắn xỉ một cách thích 
hợp trong thùng chứa và tăng cường hơn nữa độ sạch của thép nóng chảy so với các 
phương pháp đã biết, nhờ đó tạo ra tấm thép mỹ mãn về độ sạch với lượng vết các tạp 
chất ngay cả trong điều kiện đúc ở tốc độ cao. Thép nóng chảy được tháo từ lò thổi vào 
thùng chứa ở trạng thái chưa khử oxy. Sau đó, nhôm kim loại hoặc xỉ nhôm được bổ 
sung vào xỉ trong thùng chứa và sau đó nguồn MgO chứa hyđroxit và cacbonat được bổ 
sung vào xỉ để khử các oxit dễ khử trong xỉ và điều chỉnh hàm lượng MgO trong xỉ nằm 
trong khoảng từ 6 đến 15% khối lượng.  
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(11) 33592 
(21) 1-2012-01726 (51) 7 A61K  31/5575,  47/18,  9/00, A61P  

27/06 
(22) 19.11.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2010/067846 19.11.2010 (87) WO/2011/061298 26.05.2011 
(30) 61/262,664 19.11.2009 US 

10164376.5 28.05.2010 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.03.2013 
(71) NOVAGALI PHARMA SA  (FR) 

B©timent Genavenir IV, 1 rue Pierre Fontaine, F-91000 Evry, France 
(72) GARRIGUE, Jean-SÐbastien (FR), LALLEMAND, FrÐdÐric (FR), DAULL, Philippe  

(FR), BAUDOUIN, Christophe  (FR) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Chế phẩm chứa prostaglandin F2alpha và chất tương tự để 

làm lành các tổn thương giác mạc và kết mạc 
(57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm để sử dụng điều trị các thương tổn giác mạc và kết mạc, 

trong đó chế phẩm bao gồm prostaglandin F2alpha hoặc chất tương tự, với lượng có tác 
dụng chữa bệnh, chế phẩm này có dạng thích hợp để sử dụng cục bộ trên bề mặt mắt và 
không chứa chất bảo quản có hại. Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm được dùng để điều 
trị các tình trạng bề mặt mắt.  
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(11) 33593 
(21) 1-2012-01802 (51) 7 A61K  51/04, C07B  59/00,  63/00 
(22) 08.10.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2010/051891 08.10.2010 (87) WO/2011/044406 14.04.2011 
(30) 61/249,656 08.10.2009 US 

61/285,239 10.12.2009 US 
61/315,507 19.03.2010 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.03.2013 
(71) GE HEALTHCARE LIMITED  (GB) 

Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, Great Britain 
(72) HORN, Eric (GB), FAIRWAY, Steven (GB), MANTZILAS, Dimitrios (GR), 

POWELL, Nigel (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình tinh chế hợp chất flutemetamol và hộp để thực hiện 

quy trình này 
 (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình tinh chế hợp chất flutemetamol và hộp để thực hiện quy 

trình này. 
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(11) 33594 
(21) 1-2012-01850 (51) 7 C02F  9/06,  1/461,  1/66,  1/44,  

103/30 
(22) 26.01.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/CN2011/070668 26.01.2011 (87) WO2011/063769 03.06.2011 
(30) 200910112879.8      27.11.2009  CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.07.2012 
(71) BOYING XIAMEN SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

Zhang Shiwen, 1st, No. 42, Xinglinxi Road, Jimei Xiamen, Fujian 361000, China 
(72) ZHANG, Shiwen (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp làm sạch nước thải từ quá trình in và 

nhuộm 
 (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp làm sạcn nước thải từ qưá trình in và 

nhuộm. Thiết bị này bao gồm hệ thống vi điện giải (điện phân) xúc tác nano, hệ thống 
lọc màng lọc phân tách và hệ thống rửa màng tái sinh. Phương pháp này bao gồm các 
bước sau: lấy nước thải của quá trình in và nhuộm bằng bơm thứ nhất (12), bơm phần 
nước thải thứ nhất vào bể vi điện giải xúc tác nano (13) để tiến hành vi điện giải xúc tác, 
và phần nước thải thứ hai được đưa vào bể trung hòa (16) để trộn với nước được lấy ra từ 
bể vi điện giải xúc tác nano (13) để lắng đọng, lọc nước thải bằng bể lọc thô (17), và san 
đó bơm nước thải vào thiết bị hấp phụ và lọc chứa than hoạt tính (18) để hấp phụ và lọc. 
Phương pháp này có giá thành thấp, hiệu quả năng lượng cao và có thể tái sử dụng nước 
thải từ quá trình in và nhuộm.  
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(11) 33595 
(21) 1-2012-01868 (51) 7 G09B 1/00 
(22) 28.06.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 100221731 17.11.2011 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.06.2012 
(71) YUAN FONG PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD.  (TW) 

No. 679, Fu Ya Road, Hsitun Dist., Taichung City, Taiwan 
(72) Chung-Li LEE (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) ổ chao ngoài nằm ngang dùng cho máy may 
(57)    Sáng chế đề cập đến ổ chao ngoài nằm ngang dùng cho máy may bao gồm thân ổ chao 

(2) được làm bằng một trong số hợp kim kẽm và nhôm và có vách bao hình vành (22) 
nằm kéo dài lên trên từ chu vi ngoài của vách đáy hình tròn (21). Vách bao hình vành 
(22) có đầu đỉnh (223) được tạo nên có khe luồn chỉ kim (224) nằm kéo dài xuống dưới 
theo chiều đường tròn của vách bao hình vành (22) đê xác định mỏ giữ chỉ (225). Thân ổ 
chao (2) được bố trí trên bộ phận nối trục (31) của trục dẫn động (3) nhờ bộ định vị sao 
cho thân ổ chao (2) có thể cùng quay với trục dẫn động (3) quanh trục tâm (L).  
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(11) 33596 
(21) 1-2012-01940 (51) 7 C08K  9/00,  5/34 
(22) 06.01.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/GB2011/000007 06.01.2011 (87) WO 2011/083309 14.07.2011 
(30) 10150166.6      06.01.2010  EP 
(71) OMG ADDITIVES LIMITED  (GB) 

Floor five, 100 Wood Street, London EC2V 7EX, United Kingdom 
(72) HAGE, Ronald (NL), REICHERT, Richard, Allen, Jr (US) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Môi trường lưu hóa chất lỏng và chất dẻo lưu hóa thu được 

bằng cách lưu hóa môi trường này.  
(57)     Sáng chế đề cập đến các chất gia tốc để lưu hóa nhựa polyeste không no, nhựa vinyl este, 

và nhựa acrylic kết hợp với các chất khơi mào loại peroxit. Các chất gia tốc dựa trên cơ 
sở các phức chất sắt/mangan của tridentat, tetradentat, pentadentat, hoặc phối tử cho 
hexadentat nitơ. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến môi trường lưu hóa chất lỏng gồm các 
chất gia tốc nêu trên và chất dẻo lưu hóa thu được bằng cách lưu hóa môi trường này. 
Chất dẻo lưu hóa thu được có các đặc tính lưu hóa tốt và không chứa các chất gia tốc 
coban.  
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(11) 33597 
(21) 1-2012-01960 (51) 7 C01D  1/04,  7/00,  1/22, C02F  1/44 
(22) 09.12.2009 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/IB2009/007713 09.12.2009 (87) WO 2011/070384 16.06.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.05.2013 
(75) MOHAMMED OLFI  (AE) 

P.O. Box 112033 Abu Dhabi, United Arab Emirates 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình sản xuất dung dịch xút ăn da loãng và hệ thống 

màng chất thải rắn - vôi sống để thực hiện quy trình này 
(57)    Sáng chế đề xuất việc sử dụng công nghệ trao đổi ion để sản xuất dung dịch xứt ăn da 

loãng từ dung dịch canxi hydroxit Ca(OH)2 sau đó bằng phản ứng của cacbon dioxit CO2 
với xút ăn da để tạo ra dung dịch natri cacbonat loãng. Nhiều lần thẩm thấu ngược và 
sục C02 axit có thể cô dung dịch Na2C03 tới 6-7%. Dung dịch 6-7% được xử lý bằng 
nhiệt thải để tạo ra Na2C03 50% hoặc rắn. Dung dịch 6-7% có thể được xử lý bằng 
Ca(OH)2 để tạo ra dung dịch NaOH 6-7% sau đó có thể được chuyển thành NaOH 50% 
hoặc NaOH rắn. Đầu ra của nhiều quy trình công nghiệp tạo ra nhiệt thải, nước muối, và 
CO2 và sáng chế kết hợp các thành phần này trong quy trình sản xuất Na2C03, NaOH rắn 
hoặc dung dịch nồng độ % cao của chúng. Tính sẵn có của các nguồn nhiệt thải có thể 
dẫn đến hiệu quả cao trong quy trình sản xuất Na2C03 và NaOH. Quy trình này không 
phải là công nghệ điện hóa clo-kiềm hoặc quy trình Solvay.  
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(11) 33598 
(21) 1-2012-01976 (51) 7 A61K  31/7076,  31/5575, A61P  

27/02 
(22) 11.01.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/020808 11.01.2011 (87) WO 2011/085361 14.07.2011 
(30) 61/293,806      11.01.2010  US 
(71) INOTEK PHARMACEUTICALS CORPORATION  (US) 

131 Hartwell Avenue, 1st Floor, Suite 105, Lexington, Massachusetts 02421, United 
States of America 

(72) KIM, Norman, N.  (US), MCVICAR, William, K. (US), MCCAULEY, Thomas  (US), 
BAUMGARTNER, Rudolf, A.  (US) 

(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(54) Tổ hợp và kít dùng để làm giảm nhãn áp 
(57)     Sáng chế đề cập đến tổ hợp hoặc kít bao gồm chất tương tự prostaglandin và chất chủ 

vận thụ thể A1 adenosin dùng để làm giảm nhãn áp (IOP - intraocular pressure) ở đối 
tượng. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến tổ hợp của latanoprost được bán trên thị trường 
dưới nhãn hiệu Xalatan TM và hợp chất chủ vận thụ thể A1 adenosin.  
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(11) 33599 
(21) 1-2012-01991 (51) 7 C12N  1/00, A61J  3/02, C03C  3/00,  

4/00 
(22) 28.01.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/022821 28.01.2011 (87) WO/2011/094469 04.08.2011 
(30) 61/299,315      28.01.2010  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.04.2013 
(71) ADVANCED BIONUTRITION CORPORATION  (US) 

7155 Columbia Gateway Drive, Columbia, MD 21046-2545, United States of America 
(72) HAREL, Moti  (US), SCARBROUGH, January (US), DREWS, Roger (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần thủy tinh khô chứa vật liệu có hoạt tính sinh học và 

phương pháp điều chế hợp phần này 
(57)    Sáng chế đề cập đến hợp phần thuỷ tinh khô chứa vật liệu có hoạt tính sinh học và 

phương pháp điều chế hợp phần này. 
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(11) 33600 
(21) 1-2012-02131 (51) 7 A01N 59/00 
(22) 20.07.2012 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.07.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Việt úc  (VN) 

Số 16/6, đường Phan Ngữ, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Tấn Hùng Anh (VN), Hà Quang Huy (VN) 
(54) Chế phẩm phân bón trừ sâu bệnh 
(57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm phân bón trừ sâu bệnh chứa: kali nitrat, natri nitrat, natri 

tripolyphosphat, natri silicat, natri carbonat; natri sulfat, chất hoạt động bề mặt, enzym 
và phụ gia. Chế phẩm theo sáng chế có chức năng cung cấp khoáng đa lượng (N,P,K) và 
khoáng trung lượng (Si,S); tiêu diệt các loài côn trùng, sâu bệnh không xương sống 
và/hoặc hô hấp qua da và/hoặc có vỏ mềm, vi trùng mà không gây nguy hại trực tiếp và 
gián tiếp trên con người và/hoặc môi trường và/hoặc các loài thiên địch của côn trùng, 
sâu bệnh.  
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(11) 33601 
(21) 1-2012-02141 (51) 7 A61B  10/00,  10/06, A46B  15/00, 

A61C  17/00, G01N  33/50 
(22) 22.12.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2010/061704 22.12.2010 (87) WO2011/079164 30.06.2011 
(30) 61/289,425      23.12.2009  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.07.2012 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) Elizabeth GITTINS (US), Harsh M. TRIVEDI (US), Sharon KENNEDY (US), 

Madhusudan PATEL (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp xác định trạng thái răng miệng 
(57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị để xác định sự có mặt của trạng thái răng miệng ở người 

dùng, trong đó thiết bị bao gồm bình chứa để thu thập mẫu từ xoang miệng; bộ dò có 
khả năng xác định sự có mặt của chất đánh dấu bên trong mẫu; bộ chỉ thị có khả năng 
được tác động bởi tín hiệu từ bộ dò, khác biệt ở chỗ, bình được gắn tháo ra được  với 
dụng cụ chăm sóc răng miệng và bao gồm: bộ phận thu thập (200) để thu thập mẫu từ 
xoang miệng; và bộ phận chứa (155) để chứa mẫu, bộ chỉ thị được bố trí bên trong bộ 
phận chứa (155); và đường dẫn chất lưu (140) nối thông bộ phận thu thập (200) với bộ 
phận chứa (155) để cấp mẫu cho bộ phận chứa (155), và trong đó mẫu là nước bọt, chất 
lưu làm sạch lợi, hoặc mô. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới phương pháp xác định sự 
có mặt của trạng thái răng miệng ở người dùng.  
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(11) 33602 
(21) 1-2012-02158 (51) 7 C13K  13/00 
(22) 22.12.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2010/061728 22.12.2010 (87) WO/2011/079172 30.06.2011 
(30) 61/289,704 23.12.2009 US 

12/970,387 16.12.2010 US 
(71) CARBO-UA LIMITED  (US) 

P.O. Box 5126 Beverly Hills, CA 90209-5126 (US) 
(72) BUSHONG, James H.  (US), SARIR, Emmanuel M.  (GB) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm và quy trình làm sạch nước đường và si rô 
(57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm và các quy trình làm gia tăng độ tinh khiết của nước 

đường và si rô trong các nhà máy đường. Quy trình này liên quan đến việc bổ sung chế 
phẩm trực tiếp vào nước đường và hoặc si rô. Chế phẩm bao gồm ít nhất một chất phản 
ứng lưu huỳnh dạng hạt chứa ít nhất một nguyên tử lưu huỳnh và ít nhất ba nguyên tử 
oxy, và một hoặc nhiều chất rắn dạng hạt được chọn từ nhóm bao gồm (A) chất phản 
ứng silic oxit, (B) chất phản ứng phospho dạng hạt chứa ít nhất một nguyên tử phospho 
và ít nhất ba nguyên tử oxy trong công thức hóa học, (C) chất phản ứng cacbon dạng 
hạt, (D) chất phản ứng nhôm dạng hạt chứa ít nhất một nguyên tử nhôm và ít nhất ba 
nguyên tử oxy trong công thức hóa học, (E) chất hỗ trợ lọc dạng hạt, (F) chất khử màu 
polyme, (G) chất phản ứng amoni dạng hạt có ít nhất một nhóm amoni (NH4) trong 
công thức hóa học, và (H) đất tẩy trắng.  
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(11) 33603 
(21) 1-2012-02225 (51) 7 C07D  487/04,  471/04, A61K  

31/4985,  31/437, A61P  35/00 
(22) 30.12.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/CN2010/080499 30.12.2010 (87) WO2011/079804 07.07.2011 
(30) PCT/CN2009/076321    31.12.2009  CN 
(71) HUTCHISON MEDIPHARMA LIMITED  (CN) 

720 Cai Lun Road, Building 4, Pudong, Shanghai 201203, China 
(72) SU, Wei-Guo (US), JIA, Hong (CN), DAI, Guangxiu (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất triazolopyriđin và triazolopyrazin, hỗn hợp chứa 

chúng dùng để điều trị bệnh ung thư 
(57) Sáng chế đề cập đến hợp chất triazolopyriđin và triazolopyrazin có công thức 1:    
 

 
 
trong đó các biến là như được xác định trong bản mô tả. Sáng chế cũng đề cập đến hỗn 
hợp chứa các hợp chất này để điều trị bệnh ung thư.  
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(11) 33604 
(21) 1-2012-02249 (51) 7 F25J  3/00 
(22) 29.12.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2010/062402 29.12.2010 (87) WO/2011/087884 21.07.2011 
(30) 61/295,119 14.01.2010 US 

12/979,563 28.12.2010 US 
(71) ORTLOFF ENGINEERS, LTD.  (US) 

415 W. Wall, Suite 2000, Midland, TX 79701, US 
(72) PIERCE, Michael, C. (US), WILKINSON, John, D. (US), HUDSON, Hank, M. (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình tách dòng khí chứa metan và các thành phần dễ 

bay hơi hơn, các thành phần có 2 nguyên tử cacbon, các thành 
phần có 3 nguyên tử cacbon, và các thành phần hydrocacbon 
nặng hơn 

 (57)    Sáng chế đề xuất quy trình tách dòng khí chứa metan và các thành phần dễ bay hơi hơn, 
các thành phần có 2 nguyên tử cacbon, các thành phần có 3 nguyên tử cacbon, và các 
thành phần hyđrocacbon nặng hơn. Dòng này được làm giảm nhiệt độ và được cấp vào 
tháp cất phân đoạn thứ nhất ở vị trí cấp giữa cột. Dòng chưng cất lỏng được rút ra khỏi 
tháp cất phân đoạn thứ nhất và được đưa vào tháp cất phân đoạn thứ hai tạo ra dòng hơi 
đỉnh tháp và dòng chất lỏng đáy. Dòng hơi đỉnh tháp được làm giảm nhiệt độ để dòng 
này ngưng tụ và được đưa vào tháp cất phân đoạn thứ hai làm nguyên liệu đỉnh tháp. 
Dòng chất lỏng đáy ra khỏi tháp cất phân đoạn thứ hai được làm giảm nhiệt độ và được 
đưa vào tháp cất phân đoạn thứ nhất làm nguyên liệu đỉnh tháp.  
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(11) 33605 
(21) 1-2012-02254 (51) 7 E03B  1/00, G06Q 50/06 
(22) 07.06.2012 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2012/064705   07.06.2012 (87) WO2012/173042 20.12.2012 
(30) 2011-132701   14.06.2011  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.07.2012 
(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8001, Japan 
(72) KOBAYASHI, Hisashi (JP), KOBAYASHI, Yoshitaka (JP), HIROOKA, Koichi (JP), 

IINO, Yutaka  (JP), SHIBUYA, Masato (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống tối ưu hóa việc cấp nước theo nhu cầu, hệ thống điều 

khiển và vật ghi  mang chương trình 
(57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tối ưu hóa việc cấp nước theo nhu cầu bao gồm thiết bị 

đầu cuối quản lý, thiết bị đo, bộ phận tạo thông tin nhu cầu và thiết bị điều khiển cấp 
nước. Thiết bị đầu cuối quản lý chạy thiết bị khách hàng thực hiện hoạt động sử dụng 
nước, trong khung giờ trong đó đơn giá điện thấp. Thiết bị đo để đo lượng nước được sử 
dụng trong khối nhà. Bộ phận tạo thông tin nhu cầu tạo ra nhu cầu nước dựa vào lượng 
nước. Thiết bị điều khiển cấp nước điều khiển bơm đáp ứng nhu cầu nước và tối thiểu 
hóa giá thành xử lý trong nhà máy lọc nước và giá thành vận chuyển nước sạch có dựa 
vào sự thay đổi đơn giá điện.  
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(11) 33606 
(21) 1-2012-02278 (51) 7 C11D  3/37,  1/66,  1/72,  1/90,  1/92 
(22) 31.12.2009 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/CN2009/076345 31.12.2009 (87) WO/2011/079459 07.07.2011 
(71) RHODIA (CHINA) CO., LTD.  (CN) 

No. 3966, Jin Du Road, Xinzhuang Industrial Zone, Shanghai 201108, China 
(72) CRISTOBAL, Galder (ES), TAN, Weizhong, Edric (SG), METIVIER, Pascal (FR), 

LU, Rongjun (CN), LAMBERT, Florence (FR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phụ gia hoạt tính, chế phẩm giặt tẩy chứa nó, quy trình bào 

chế chế phẩm và quy trình giặt vải  sử  dụng chế phẩm này 
(57)     Sáng chế đề cập đến polyme polyeste loại bỏ chất bẩn (a) và chất hoạt động bề mặt (b) 

được  dùng trong chế phẩm tẩy giặt để nâng cao tác dụng làm sạch sơ cấp, tác dụng làm 
sạch thứ cấp, và/hoặc chống tái bám bẩn và/hoặc để giảm lượng (các) chất hoạt động bề 
mặt và (các) hoạt chất tăng cường hiệu quả tẩy sạch. Sáng chế còn đề cập đến phụ gia 
hoạt tính bao gồm ít nhất 20% trọng lượng thành phần hoạt tính, là hỗn hợp của (a), (b), 
và tuỳ ý nước hoặc các thành phần khác với lượng nhỏ hơn 80% trọng lượng (nếu có), và 
phụ gia hoạt tính này được trộn với các thành phần khác để tạo ra chế phẩm tẩy giặt.  
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(11) 33607 
(21) 1-2012-02280 (51) 7 F01D  1/10,  1/12,  1/14, F03B  

17/00,  3/10, F03G  7/10 
(22) 29.12.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/IB2010/003391   29.12.2010 (87) WO/2011/080584 07.07.2011 
(30) 09/06424   31.12.2009  FR 
(75) GILBERT LY  (FR) 

7 bis rue des CharriÌres, F-21800 Quetigny, France 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị đẩy hiệu suất cao, độc lập với môi trường bên ngoài 
(57)    Sáng chế đề cầp đến thiết bị đẩy hiệu suất cao, độc lập với môi trường bên ngoài cho 

phép tạo lực đẩy tốt hơn. Thiết bị đẩy hiệu suất cao, độc lập với môi trường bên ngoài 
theo sáng chế bao gồm tuabin Francis (1) có chất lỏng được đẩy ra quanh trục tại lối ra 
của cánh quạt (1') với vận tốc tương đối W2t và chất lỏng này được thu lại trong khoảng 
trống xác định của bơm hướng tâm thẳng (2).  
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(11) 33608 
(21) 1-2012-02296 (51) 7 A23L  3/3508, C09K  15/08,  15/34, 

A61K  7/00, C11D  3/20 
(62) 1-2006-01498   
(22) 17.03.2005 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2005/004806   17.03.2005 (87) WO2005/090518 29.09.2005 
(30) 2004-080224   19.03.2004  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.09.2006 
(71) MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION  (JP) 

33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-0014, Japan 
(72) KIDO Hirotsugu (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tác nhân chống phân hủy 
(57)     Sáng chế đề xuất tác nhân chống phân huỷ có khả năng thể hiện tính chất tốt ngăn ngừa 

hư hỏng ở thực phẩm, mỹ phẩm, v.v., thậm chí thể hiện hiệu quả tốt ngay cả khi được bổ 
sung vào với lượng nhỏ, có mức độ chịu nhiệt cao, và không chịu tác dụng phụ bởi ánh 
sáng. Sáng chế đề xuất (1) tác nhân chống phân huỷ chứa chất chống oxy hoá không tan 
trong nước, chất chống oxy hoá tan trong nước và tác nhân nhũ hoá; và (2) tác nhân 
chống phân huỷ chứa chất chống oxy hoá tan trong nước, và carnosol và/hoặc axit 
carnosic, trong đó tổng hàm lượng carnosol và axit carnosic là không ít hơn 4% trọng 
lượng.  
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(11) 33609 
(21) 1-2012-02304 (51) 7 B28B 7/00, 7/16, 7/18 
(22) 03.08.2012 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.08.2012 
(75) Nguyễn Chí Dũng  (VN) 

48/74 , đường số 10, khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Máy ép gạch ống định hình không nung hoạt động theo 

nguyên lý chày tạo lỗ có chuyển động tách rời với khuôn cối
(57)    Sáng chế đề cập đến máy ép gạch ống định hình không nung mà cụ thể hơn là máy ép 

gạch ống định hình không nung hoạt động theo nguyên lý chày tạo lỗ có chuyến động 
tách rời với khuôn cối bao gồm các bộ phận: chày tạo lỗ, khuôn cối, chày ép, bàn ép và 
xi lanh. Trong đó khuôn cối và chày tạo lỗ được thiết kế có thể di động tách rời và độc 
lập với nhau.  
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(11) 33610 
(21) 1-2012-02355 (51) 7 C07D  409/12, A61K  31/381,  

31/4436, A61P  31/00 
(22) 14.01.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/021335 14.01.2011 (87) WO 2011/088345 21.07.2011 
(30) 61/295,576 15.01.2010 US 

61/353,481 10.06.2010 US 
(71) GILEAD SCIENCES, INC.  (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, United States of America 
(72) CANALES, Eda (US), CLARKE, Michael, O'Neil Hanrahan (US), LAZERWITH, 

Scott, E. (US), LEW, Willard (US), MORGANELLI, Philip, Anthony (US), 
WATKINS, William, J. (GB) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hợp chất ức chế flavivirut và dược phẩm chứa hợp chất này 
(57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I và muối, este dược dụng của nó, trong đó 

các ký hiệu có nghĩa như được xác định trong bản mô tả. Hợp chất theo sáng chế và 
dược phẩm chứa hợp chất này được dùng trong việc điều trị bệnh nhiễm virut 
Flaviviridae, đặc biệt là bệnh viêm gan C.  
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(11) 33611 
(21) 1-2012-02370 (51) 7 H02B  7/06 
(22) 09.08.2012 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.08.2012 
(71) Công ty TNHH điện Sài Gòn  (VN) 

171 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trương Minh Rạng (VN) 
(54) Trạm biến áp hợp bộ đứng 
(57)    Sáng chế đề cập đến trạm biến áp hợp bộ đứng dạng trạm biến áp một cột có đầy đủ ba 

thành phần: thiết bị đóng cắt trung thế, máy biến áp, tủ điện hạ thế, được bố trí theo 
phương thẳng đứng trong thân trạm biến áp có dạng hình hộp chữ nhật rỗng. Với mục 
đích sử dụng thiết bị dạng hợp bộ làm cho trạm biến áp hợp bộ đúng theo sáng chế an 
toàn hơn, dễ lắp đặt và vận hành hơn, tiết kiệm diện tích lắp đặt, nhờ đó tiết kiệm được 
nhiều chi phí.  
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(11) 33612 
(21) 1-2012-02371 (51) 7 F16F  9/36, F16J  15/32,  15/447 
(22) 01.12.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2010/071456   01.12.2010 (87) WO 2011/086780 21.07.2011 
(30) 2010-006026   14.01.2010   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2013 
(71) SMC CORPORATION  (JP) 

14-1, Sotokanda 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1010021 Japan 
(72) Eiko MIYASATO (JP), Akira HIROKI (JP), Junya KANEKO  (JP), Youji 

TAKAKUWA  (JP), Kengo MONDEN  (JP), Masayuki ISHIKAWA (JP), Mariko 
KESSOKU  (JP) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ giảm xóc thủy lực 
(57)     Sáng chế đề cập đến bộ giảm xóc thủy lực có thể giảm bớt lượng dầu chảy ra bằng cách 

loại bỏ ở mức tối đa màng dầu bám vào mặt ngoài theo chu vi  của cần pittông và có thể 
đảm bảo khả năng trượt cao giữa cần pittông và miếng đệm cần pittông và ngăn chặn sự 
ăn mòn của miếng đệm cần pittông. Miếng đệm cần pittông nằm xen ở giữa mặt ngoài 
theo chu vi  của cần pittông và mặt trong theo chu vi  của vách đầu phía cần pittông 
được tạo ra có môi thứ nhất để nạo màng dầu  bám vào mặt ngoài theo chu vi  của cần 
pittông, và chi tiết chứa dầu bôi trơn hình khuyên để cấp dầu bôi trơn tới mặt ngoài theo 
chu vi  của cần pittông. Chi tiết chứa dầu bôi trơn tiếp xúc với mặt ngoài theo chu vi  của 
cần  pittông ở vị trí gần với đầu xa cần pittông hơn môi thứ nhất.  
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(11) 33613 
(21) 1-2012-02404 (51) 7 A61K  31/4184 
(22) 21.01.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/022001 21.01.2011 (87) WO/2011/091225 28.07.2011 
(30) 61/296,912      21.01.2010  US 
(71) ALLERGAN, INC.  (US) 

2525 Dupont Drive, Irvine, California 92612, United States of America 
(72) DONELLO, John E. (US), GIL, Daniel W. (US), DIBAS, Mohammed I. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất chủ vận tiết ađrenalin alpha-2 có tác dụng kéo dài 

trong việc làm giảm áp suất trong mắt 
(57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa 4-bromo-5-(2-imidazolin-2- ylamino)benzimidazol, 

hoặc muối của nó để sử dụng trong việc làm giảm áp suất trong mắt, trong đó dược 
phẩm này được dùng khu trú cho mắt bị bệnh của bệnh nhân, ở dạng một liều duy nhất, 
trong đó mắt cần tác động có áp suất trong mắt thấp hơn áp suất trong mắt ở mức cơ sở 
trong thời gian ít nhất tám (8) giờ.  
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(11) 33614 
(21) 1-2012-02436 (51) 7 H04L  29/06 
(22) 17.08.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 100140490 07.11.2011 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.08.2012 
(75) TIEN-SHU HSU  (TW) 

5F-8, No. 210, Gungye 38 Rd., Shituen Chiu, Taichung City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị giao tiếp để nhắc các trò chơi nổi bật 

được tích hợp với giao tiếp vận hành trò chơi 
(57)     Sáng chế đề xuất thiết bị được tích hợp với giao tiếp vận hành trò chơi để cung cấp sự lựa 

chọn bất kỳ trong số nhiều trạm trò chơi để chơi trò chơi bao gồm đơn vị đánh giá, đơn 
vị điều khiển,  và đơn vị nhắc. Đơn vị đánh giá được nối với các trạm trò chơi và theo 
dõi các kết quả lịch sử trò chơi của các trạm trò chơi. Đơn vị điều khiển được nối với 
đơn vị đánh giá và đơn vị nhắc. Đơn vị nhắc bao gồm nhiều phần tử thông báo tương 
ứng với các trạm trò chơi và được tích hợp với giao tiếp vận hành trò chơi. Khi đơn vị 
đánh giá phát hiện một trong số kết quả lịch sử trò chơi của các trạm trò chơi đáp ứng 
điều kiện định trước, tín hiệu điều khiển được tạo ra. Đơn vị điều khiển điều khiển đơn 
vị nhắc yêu cầu các phần tử thông báo tạo ra tín hiệu thông báo để thông báo cho người 
chơi về việc trò chơi nổi bật được tạo ra trên các trạm trò chơi.  
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(11) 33615 
(21) 1-2012-02493 (51) 7 A61K  31/18,  31/194,  31/427,  

31/4418,  31/498,  31/4985,  31/506,  
31/519,  31/53,  45/06, A61P  11/00 

(22) 03.02.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/051532 03.02.2011 (87) WO 2011/095534 11.08.2011 
(30) 10152727.3      05.02.2010  EP 
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH  (DE) 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, Germany 
(72) SANDNER, Peter (DE), VON DEGENFELD, Georges (FR), STASCH, Johannes-Peter 

(DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chất kích thích guanylat xyclaza có thể hòa tan hoặc chất 

hoạt hóa guanylat xyclaza có thể hòa tan hoặc tổ hợp của 
chúng với các chất ức chế phosphodiesteraza để điều trị xơ 
nang 

(57)   Sáng chế đề cập đến chất kích thích guanylat xyclaza có thể hòa tan (sGC- soluble 
guanylate cyclase) và phosphodiesteraza (PDEs) và dược lý học của chất kích thích sGC, 
chất hoạt hóa sGC và chất ức chế PDE. Cụ thể, sáng chế đề cập đến chất kích thích sGC 
và chất hoạt hóa sGC kết hợp với các chất ức chế PDE5 để bào chế dược phẩm hữu ích 
dùng trong việc điều trị xơ hoá nang (CF - Cystic Fibrosis).  
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(11) 33616 
(21) 1-2012-02579 (51) 7 B01D  45/12 
(22) 20.01.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/RU2011/000022 20.01.2011 (87) WO 2011/096846 11.08.2011 
(30) 2010104422      08.02.2010  RU 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.08.2012 
(75) 1. BINDAS, VALERIY GRIGORYEVICH  (RU) 

Gimnasicheskaya/Oktabrskaya Str., 30/76-30, Krasnodar, 350000 Russia 
2. YURYEV, EDUARD VLADIMIROVICH  (RU) 
ul. Tamanskaya, 52 kh. Novopetrovskiy Severskiy rayon Krasnodarskiy kray, Russia 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) ống xoáy ba dòng 
(57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực xử lý, phân tách ở nhiệt độ thấp, và cụ thể hơn là đề cập 

đến ống xoáy ba dòng để tách các hạt phân tán ra khỏi khí hoặc hơi nhờ lực ly tâm. ống 
xoáy bao gồm phần thân (1), ống dẫn đầu vào (2), ống dẫn ra khí lạnh (6) và ống dẫn ra 
khí nóng (12), ống xả chất lỏng (9) và bộ tách dòng (10). ống dẫn đầu vào (2) được 
trang bị với bộ phận cấp metanol (3) để cấp metanol. Phần thân (1) gồm có bộ tạo xoáy 
(4) tại ống dẫn đầu vào (2). Phần thân (1) bao gồm bộ phân tách (7) và màng ngăn (5) có 
bề mặt hình nón bên trong, tạo ra rãnh vòng tròn (13). Bề mặt đầu thuôn của bộ phân 
tách (7) có các đường rãnh (16). Bộ phân tách (7) được lắp sao cho có thể dịch chuyển 
dọc theo trục của phần thân và ép tỳ vào màng ngăn nhờ lò xo. Mặt trong của phần thân 
và mặt ngoài của bộ phân tách tạo ra khoang chứa chất lỏng (14). Bộ giảm xoáy (11) có 
dạng hình chữ thập được lắp trên đầu của bộ phân tách dòng đối diện với phần thân. 
Trên các cánh của bộ giảm xoáy có các gờ nổi. ống xoáy theo sáng chế thực hiện phân 
tách các hạt phân tán hiệu quả hơn.  
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(11) 33617 
(21) 1-2012-02599 (51) 7 B08B  
(22) 04.09.2012 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2013 
(71) Công ty TNHH Công nghệ bảo vệ môi trường xanh.  (VN) 

2/24 Lý Thường Kiệt (số mới 2/124 Thiên Phước), phường 09, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Trọng Hào (VN) 
(54) Phương pháp xử lý lục bình 
(57)     Sáng chế đề cập đến một phương pháp xử lý nạn lục bình mọc dày đặc và mất kiểm soát 

ở các sông rạch bằng cách lùa lục bình vào các ô vuông bằng tre nứa hai bên bờ để 
chúng phát triển có kiểm soát, sau đó tiến hành lật ngược  lục bình lên để tạo thành các 
vuông nổi trồng rau trên đó và tận thu lục bình đã ngấu làm phân vi sinh.  
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(11) 33618 
(21) 1-2012-02608 (51) 7 B60N  2/68 
(22) 04.09.2012 (43) 27.05.2013 
(30) S00 2011 00225 11.11.2011 ID 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.09.2012 
(75) SAIRANOTO WARUYO  (ID) 

Dusun Sawahan, Kelurahan Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, East 
Java, Indonesia 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Lưng ghế xe mô tô có lắp phương tiện quảng cáo sử dụng màn 

hình 
 (57)    Sáng chế đề cập đến lưng ghế xe mô tô, trong đó ở mặt sau của nó có khoảng trống để 

đưa thông tin và hoặc quảng cáo được điều chỉnh thủ công hoặc điện tử sử dụng màn 
hình làm phương tiện nghe nhìn để truyền đạt quảng cáo và các dịch vụ công cộng khác, 
và lưng ghế này để bảo vệ và tạo thoải mái cho người đi xe, bảo vệ  cho trẻ em lẫn người 
lớn, bằng dây đai an toàn được gắn vào lưng ghế.   

  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
78 

(11) 33619 
(21) 1-2012-02620 (51) 7 C22B  7/00,  23/00,  34/34,  3/44,  

23/02,  34/22,  3/12 
(22) 03.03.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/GB2011/050422 03.03.2011 (87) WO 2011/107802 09.09.2011 
(30) 1003578.0      04.03.2010  GB 
(71) INTEVEP, S.A.  (VE) 

Apartado 76343 Caracas 1070A Venezuela 
(72) Matthew Stephen GRIMLEY (GB) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp thu hồi kim loại vanadi, niken và molypđen từ 

cặn dầu thải 
 (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp thu hồi kim loại vanadi, niken và molypđen từ cặn dầu 

thải bao gồm các bước: nhiệt phân và đốt cháy cặn ở nhiệt độ lên đến 900oC để tạo ra 
tro, chuyển tro thành bùn chứa natri hydroxyt làm chất ngâm chiết và hydro peroxit làm 
chất oxy hóa, và chiết tách các muối và oxit vanadi, mken và molypđen ra khỏi bùn.  
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(11) 33620 
(21) 1-2012-02635 (51) 7 B24B  1/00, B24D  5/02,  3/02 
(22) 16.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/047870 16.08.2011 (87) WO2012/024267 23.02.2012 
(30) 61/374,176      16.08.2010  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.09.2012 
(71) 1. SAINT-GOBAIN ABRASIVES, INC.  (US) 

One New Bond Street, Worcester, Massachusetts 01615-0138, United States of 
America 
2. SAINT-GOBAIN ABRASIFS  (FR) 
Rue de 1'Ambassadeur, F-78700 Conflans-Sainte-Honorine, France 

(72) UPADHYAY, Rachana (IN), RAMANATH, Srinivasan (US), ARCONA, Christopher 
(US), GILLESPIE, John E. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp mài phôi gia công bằng vật liệu siêu mài 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp mài phôi gia công bằng vật liệu siêu mài bao gồm 

bước đặt vật mài gắn kết tiếp xúc với phôi gia công bằng vật liệu siêu mài, trong đó vật 
mài gắn kết bao gồm thân mài chứa các hạt mài có trong vật liệu gắn kết, và phôi gia 
công bằng vật liệu siêu mài có độ cứng Vickers trung bình ít nhất là bằng 1GPa, và bước 
loại vật liệu ra khỏi phôi gia công bằng vật liệu siêu mài với năng lượng mài chuyên 
dụng (SGE) trung bình không lớn hơn 350J/mm3, với tốc độ loại vật liệu trung bình 
(average material removal - MRR) ít nhất bằng 8mm3/giây đối với thao tác mài không 
tâm.  
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(11) 33621 
(21) 1-2012-02653 (51) 7 B24D  5/02,  3/02,  18/00 
(22) 16.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/047887 16.08.2011 (87) WO2012/024277 23.02.2012 
(30) 61/374,174      16.08.2010  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2012 
(71) 1. SAINT-GOBAIN ABRASIVES, INC.  (US) 

One New Bond Street Worcester, Massachusetts 01615-0138, United States of America 
2. SAINT-GOBAIN ABRASIFS  (FR) 
Rue de 1'Ambassadeur, F-78700 Conflans-Sainte-Honorine, France 

(72) UPADHYAY, Rachana (IN), RAMANATH, Srinivasan (US), ARCONA, Christopher  
(US), GILLESPIE, John, E. (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật mài để sử dụng trong mài chi tiết gia công siêu mài 
(57)     Sáng chế đề cập đến vật mài bao gồm vật mài gắn kết có thân được tạo từ bột mài chứa 

trong vật liệu gắn kết, trong đó thân mài chi tiết gia công siêu mài có độ cứng Vickers 
trung bình ít nhất là bằng khoảng 5 GPa với năng lượng mài riêng (SGE) trung bình 
không lớn hơn khoảng 350 J/mm3, với tốc độ mài vật liệu ít nhất là bằng khoảng 8 
mm3/s, và trong đó quá trình mài là mài không tâm.  
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(11) 33622 
(21) 1-2012-02658 (51) 7 C08G  18/67,  18/75, C09D  175/04, 

C09K  9/02, G02B  1/04,  1/10, G03F  
7/038,  7/105, G11B  7/242 

(22) 16.02.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/025008 16.02.2011 (87) WO/2011/112325 15.09.2011 
(30) 12/719,293      08.03.2010  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.09.2012 
(71) TRANSITIONS OPTICAL, INC.  (US) 

9251 Belcher Road, Pinellas Park, Florida 33782, US 
(72) BOWLES, Steven E.  (US), CHOPRA, Anu (US), COLTON, James P. (US), FALER, 

Dennis L. (US), HALEY, M. Frank (US), LAMERS, Paul H. (US), LU, Yunyi (US), 
STEWART, Kevin J. (US), TAYLOR, Cathy A. (US), WANG, Feng (US), ZEZINKA, 
Elizabeth A. (US) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chất phân tán không chứa nước, phương pháp điều chế chất 

phân tán này, chế phẩm tạo màng cảm quang và chất nền được 
phủ bằng chế phẩm tạo màng này 

 (57)    Sáng chế đề cập đến chất phân tán vi hạt polyme cảm quang không chứa nước, bao gồm: 
a) pha liên tục hữu cơ bao gồm dung môi hữu cơ; và b) các vi hạt polyme cảm quang 
được phân tán trong pha liên tục hữu cơ. Các vi hạt này bao gồm một thành phần polyme 
hóa ít nhất một phần có bề mặt nguyên và phần bên trong, trong đó phần bề mặt bao 
gồm vật liệu polyme được hòa tan bởi dung môi hữu cơ, phần bên trong bao gồm vật 
liệu polyme có thể hòa tan trong dung môi hữu cơ, và phần bề mặt và/hoặc phần bên 
trong là cảm quang. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế chất phân 
tán không chứa nước nêu trên, chế phẩm tạo màng chứa chất phân tán này, và chất nền 
được phủ cảm quang.  
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(11) 33623 
(21) 1-2012-02719 (51) 7 A61K  47/48, C07D  487/04, A61P  

35/00 
(22) 15.04.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/032632 15.04.2011 (87) WO 2011/130598 20.10.2011 
(30) 1006341.0 15.04.2010 GB 

1016802.9 06.10.2010 GB 
(71) Spirogen Sµrl  (CH) 

c/o Michael Forer, Chemin de la Pacottaz 1, 1806 St-LÐgier-ChiÐsaz, Switzerland 
(72) HOWARD, Philip, Wilson (GB), MASTERSON, Luke (GB), TIBERGHIEN, Arnaud 

(FR), FLYGARE, John, A. (US), GUNZNER, Janet, L. (US), POLAKIS, Paul (US), 
POLSON, Andrew (US), RAAB, Helga, E. (DE), SPENCER, Susan, D. (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thể liên hợp chứa hợp chất pyrolobenzodiazepin, dược phẩm 

chứa thể liên hợp này và phương pháp điều chế thể liên hợp 
này  

(57)   Sáng chế đề cập đến thể liên hợp chứa hợp chất pyrolobenzodiazepin và hợp chất 
pyrolobenzodiazepin (PBD) để tạo ra thể liên hợp được liên kết thông qua vị trí 10. Sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế thể liên hợp và dược phẩm chứa thể liên hợp 
này để điều trị các bệnh tăng sinh, bao gồm bệnh ung thư.  
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(11) 33624 
(21) 1-2012-02745 (51) 7 G01S  1/08 
(22) 18.09.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 215197 18.09.2011 IL 

216206 08.11.2011 IL 
(71) ELTA SYSTEMS LTD.  (IL) 

100 Yitzchak Hanassi Blvd., P.O.B. 330, Ashdod 77102, Israel 
(72) Benyamin Almog (IL) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị để đo hình chiếu từ trường và điện trường dọc theo ít 

nhất một trục 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để đo hình chiếu từ trường và điện trường dọc theo ít nhất 

một trục. Thiết bị theo sáng chế bao gồm hai cơ cấu không trùng nhau được bố trí theo 
hệ toạ độ Descartes hai trục sao cho mỗi cơ cấu có hình chiếu khác không lên trục tương 
ứng trong số hai trục. Mỗi một cơ cấu có một cặp phần tử có khả năng bức xạ đồng trục, 
nằm cách nhau, theo chiều ngược nhau, mỗi phần tử là rỗng có khoảng trống bên trong, 
và được  tạo khe trên suốt toàn bộ chiều dài phần tử. Mạch thứ nhất được ghép với cơ 
cấu được tạo cấu hình để đo được hình chiếu điện trường dọc theo trục và để truyền hình 
chiếu này đến đầu cuối cấp thứ nhất. Mạch thứ hai được ghép với ít nhất một khe của cơ 
cấu được tạo cấu hình để đo được hình chiếu từ trường dọc theo trục và để truyền hình 
chiếu này đến đầu cuối cấp thứ nhất.  
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(11) 33625 
(21) 1-2012-02774 (51) 7 F21V  17/10, G02F  1/13357 
(22) 10.09.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/CN2010/076815 10.09.2010 (87) WO 2012/006807 19.01.2012 
(30) 201010230805.7      14.07.2010  CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.09.2012 
(71) SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

No. 9-2, Tangming Road, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, China 518132 
(72) YU, Gang  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Môđun đèn nền và vỏ của môđun đèn nền 
(57)     Sáng chế đề xuất môđun đèn nền và chi tiết vỏ của môđun đèn nền. Môđun đèn nền này 

bao gồm tấm sau có mép thứ nhất, mép thứ hai, mép thứ ba và mép thứ tư. Các mép của 
tấm sau được lắp vào vỏ bao gồm hai thanh vỏ và các chi tiết vỏ. Các thanh vỏ được lắp 
đặt trên mép thứ nhất và mép thứ ba. Chiều dài của chi tiết vỏ ngắn hơn chiều dài của 
mép thứ hai hoặc thứ tư của tấm sau, sao cho mép thứ hai hoặc thứ tư có thể được gắn 
với số  lượng thích hợp các chi tiết vỏ, đồng thời phần chiều dài còn thiếu được bù bằng 
các thanh đệm. Môđun đèn nền sử dụng thiết kế môđun có thể điều chỉnh được để điều 
chỉnh số lượng các chi tiết vỏ và các thanh đệm thích hợp để sử dụng cho các môđun 
đèn nền có kích thước khác nhau. Ngoài việc giảm sử dụng nguyên liệu, giải pháp theo 
sáng chế còn giúp tiết kiệm được chi phí và thời gian sản xuất môđun đèn nền.  
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(11) 33626 
(21) 1-2012-02775 (51) 7 C02F  1/13357, G02B  6/00, F21V  

8/00 
(22) 15.11.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/CN2010/078758 15.11.2010 (87) WO 2012/012988 02.02.2012 
(30) 201010245696.6      30.07.2010  CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.09.2012 
(71) SHENZHEN CHINA STAR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.  (CN) 

No. 9-2, Tangming Road, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, China 518132 
(72) FANG, Kuojun  (CN), KUO, Yicheng (CN), CAO, Qian (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
(54) Môđun đèn nền và tấm dẫn sáng của môđun đèn nền 
(57)     Sáng chế đề cập  đến môđun đèn nền có tấm dẫn sáng và các nguồn sáng nền. Tấm dẫn 

sáng cỏ các vách ngăn chia tấm dẫn sáng thành nhiều miền. Tất cả các vách ngăn có mặt 
cắt cụ thể có thể là hình tam giác, hình thang, hoặc cong lồi. Tấm dẫn sáng có thể phản 
xạ ánh sáng phát ra từ các nguồn sáng nền qua các góc cụ thể được tạo ra bởi mặt cắt cụ 
thể của các vách ngăn. Do đó, hoàn toàn có thể đạt được mục đích làm tối cục bộ ở 
môđun đèn nền bằng cách thiết kế thích hợp vị trí của các vách ngăn và góc của các mặt 
cắt.  
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(11) 33627 
(21) 1-2012-02786 (51) 7 C07D  471/04,  487/04, A61K  

31/4188, A61P  31/06 
(22) 18.03.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/001345 18.03.2011 (87) WO2011/113606 22.09.2011 
(30) 61/315,113 18.03.2010 US 

61/440,937 09.02.2011 US 
(71) 1. INSTITUT PASTEUR KOREA  (KR) 

696 Sampyeong-dong, Bundang-gu 463-400 Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 
2. INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE 
(INSERM)  (FR) 
101, rue de Tolbiac, 75013 Paris, France 

(72) NO Zaesung (KR), KIM Jaeseung (KR), BRODIN Priscille Brodin (FR), SEO Min 
Jung (KR), KIM Young Mi (KR), CECHETTO Jonathan (CA), JEON Heekyoung 
(KR), GENOVESIO Auguste (FR), LEE Saeyeon (KR), EWANN Fanny Anne (FR), 
NAM Ji Youn (KR), CHRISTOPHE Thierry (FR), FENISTEIN Denis Philippe Cedric 
(FR), JAMUNG Heo (KR), JIYEON Jang (KR), KANG, Sunhee (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất chống nhiễm khuẩn và dược phẩm chứa chúng 
(57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất phân tử nhỏ và dược phẩm chứa chúng dùng để điều 

trị các bệnh nhiễm khuẩn, đặc biệt là bệnh lao. 
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(11) 33628 
(21) 1-2012-02791 (51) 7 B65G  57/32, B32B  37/00 
(22) 21.09.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 2011-208148 22.09.2011 JP 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 
(72) Tatsuya YAMASAKI (JP), Masanori AKABORI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp vận chuyển đế thủy tinh, hệ thống và 

phương pháp tạo ngăn xếp đế thủy tinh, và phương pháp sản 
xuất đế thủy tinh 

(57)     Sáng chế đề xuất phương pháp vận chuyển đế thuỷ tinh có khả năng làm cho đế thuỷ tinh 
khó bị xước trong khi vận chuyển. Sáng chế đề xuất phương pháp vận chuyển đế thuỷ 
tinh bao gồm bước vận chuyển miếng đệm và đế thuỷ tinh một cách đồng thời trong khi 
đế thuỷ tinh được giữ bởi bộ phận giữ thông qua miếng đệm; phương pháp tạo ngăn xếp 
đế thuỷ tinh nhờ sử dụng phương pháp vận chuyển đế thuỷ tinh; thiết bị vận chuyển đế 
thuỷ tinh; hệ thống tạo ngăn xếp đế thuỷ tinh bao gồm thiết bị vận chuyển đế thuỷ tinh; 
phương pháp sản xuất đế thuỷ tinh dùng cho phương tiện ghi từ tính nhờ sử dụng 
phương pháp vận chuyển đế thuỷ tinh nêu trên; và phương pháp sản xuất đế thuỷ tinh 
dùng cho phương tiện ghi từ tính nhờ sử dụng phương pháp tạo ngăn xếp đế thuỷ tinh 
nêu trên.  
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(22) 03.09.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2010/002432 03.09.2010 (87) WO 2011/109008 09.09.2011 
(30) 12/660,779      04.03.2010  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.09.2012 
(71) CLEAN ENERGY SYSTEMS, INC.  (US) 

3035 Prospect Park Drive, Suite 150 Rancho Cordova, CA 95670 (US) 
(72) ANDERSON, Roger, E. (US), VITERI, Fermin (US), PRONSKE, Keith, L. (US), 

HOFFMAN, Lawrence, C. (đã chết) (US) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Hệ thống và phương pháp phát điện sử dụng khí oxy và nhiên 

liệu có năng suất tỏa nhiệt thấp 
(57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp phát điện sử dụng khí oxy và nhiên liệu 

có năng suất tỏa nhiệt thấp. Hệ thống phát điện sử dụng khí oxy và nhiên liệu có năng 
suất toả nhiệt thấp theo sáng chế bao gồm buồng đốt được tạo ra để đốt cháy nhiên liệu 
có năng suất toả nhiệt thấp dạng khí với khí oxy; máy nén phía cửa vào của buồng đốt 
để nén nhiên liệu. Buồng đốt tạo ra dòng khí dẫn động bao gồm hơi nước và khí các bô 
níc, cũng như các khí không ngưng tụ khác trong nhiều trường hợp, các khí này đi qua 
một tuabin để tạo ra điện năng. Khí dẫn động có thể được tái tuần hoàn về buồng đốt, 
hoặc tái tuần hoàn về qua máy nén, hoặc qua phía cửa vào khí oxy hoặc trực tiếp tại 
buồng đốt. Tái tuần hoàn có thể được thực hiện trước hoặc sau bình ngưng để tách một 
phần nước từ khí các bô níc. Khí các bô níc và hơi nước thừa được thu lại từ hệ thống. 
Tuabin, buồng đốt và máy nén có thể được lấy từ một tuabin khí đang tồn tại với các 
đường dẫn nhiên liệu và không khí/chất oxy hóa được hoán đổi.   
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(11) 33630 
(21) 1-2012-02832 (51) 7 C09K  8/584, B01F  17/42, C11D  

1/29,  1/722 
(22) 12.04.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/032166 12.04.2011 (87) WO2011/130310 20.10.2011 
(30) 61/325,015 16.04.2010 US 

13/085,248 12.04.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2012 
(71) 1. BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM  (US) 

201 West 7th Street Austin, Texas 78701 United States of America 
2. BASF SE   (DE) 
Carl-Bosch-Str. 38 Ludwigshafen Germany D-67056 

(72) Upali P. WEERASOORIYA (US), Gary A. POPE (US), Christian BITTNER (DE), 
Gunter OETTER (DE), Jack F. TINSLEY (US), Christian SPINDLER (DE), Gabriela 
Alvarez JURGENSON (ES), Sophie VOGEL (FR) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chất hoạt động bề mặt chứa nhóm polyalkoxy anion trên cơ 

sở các rượu guerbet và phương pháp điều chế 
(57)    Sáng chế đề cập đến các hợp phần và các phương pháp tổng hợp các chất hoạt động bề  

mặt anion bằng phản ứng alkoxy hoá alcol Guerbel (GA) có từ 12  đến 36 nguyên tử 
cacbon nhờ sử dụng butylen oxit và tuỳ ý,  propylen oxit và/hoặc etylen oxit, sau đó đưa 
nhóm anion đầu mút vào phân tử. GA theo sáng chế được điều chế bằng phương  pháp 
dễ dàng và không tốn kém, phương pháp này gồm phản ứng dime hoá các alcol có từ 6 
đến 18 nguyên tử cacbon với chất xúc tác bazơ ở nhiệt độ cao. Các chất hoạt động bề 
mặt ete rất kỵ nước được sử dụng trong ứng dụng khai thác dầu tăng cường (EOR), 
trong đó chúng được sử dụng để hoà tan và để huy động dầu, cũng như để làm sạch môi 
trường. Ngoài ra, GA đã alkoxy hoá có tính kỵ nước không chứa nhóm anion ở đầu mút 
có thể được sử dụng làm chất hoạt động bề mặt không ion với phân tử lượng cực cao.  
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(11) 33631 
(21) 1-2012-02848 (51) 7 B41M  1/12,  3/00,  3/14, B42D  

15/00, D21H  21/42 
(22) 03.03.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/053148    03.03.2011 (87) WO 2011/107527 09.09.2011 
(30) PCT/IB2010/000435         03.03.2010 IB 
(71) SICPA HOLDING SA  (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 
(72) DEGOTT, Pierre (FR), DESPLAND, Claude-Alain (CH), SCHMID, Mathieu (CH), 

RITTER, Gebhard (DE), MULLER, Edgar (CH) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Sợi chỉ an ninh hoặc vạch an ninh bao gồm các hạt từ tính 

được định hướng trong mực in, và phương pháp và phương tiện 
sản xuất chúng 

(57)     Sáng chế đề cập đến sợi chỉ an ninh hoặc vạch an ninh để đưa vào hoặc lên trên tài liệu 
có giá hoặc nền tiền tệ, cũng như phương pháp và công cụ tạo ra sợi chỉ hoặc vạch. Sợi 
chỉ hoặc vạch bao gồm lá chất dẻo mang lớp phủ được làm cứng bao gồm các hạt bột 
màu từ tính hoặc có thể từ hóa, sự định hướng của các hạt bột màu đã nêu biểu diễn 
thông tin đồ họa. Được ưu tiên là các hạt bột màu từ tính hoặc có thể từ hóa có thể biến 
đổi quang học. Lớp phủ được làm cứng đã nêu cũng có thể được bao gồm giữa lá chất 
dẻo thứ nhất và thứ hai. Thông tin đồ họa đã nêu là hình dạng lặp đi lặp lại liên tục có độ 
dài lặp đi lặp lại phù hợp được tạo ra bởi sử dụng xy lanh định hướng từ tính có hình 
dạng từ trường lặp đi lặp lại liên tục tương ứng. Xy lanh định hướng từ tính và quy trình 
xử lý để tạo ra xy lanh định hướng từ tính này cũng được bộc lộ. Quy trình bao gồm phủ 
khối đỡ hình trụ bởi vật liệu polyme bao gồm bột từ tính vĩnh cửu có độ kháng cao đóng 
vai trò là vật liệu điền đầy, và từ hóa hoặc khắc liên tục lên bề mặt ngoài của xy lanh để 
tạo ra hình dạng từ trường liên tục lặp đi lặp lại trên xy lanh.  
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(11) 33632 
(21) 1-2012-02850 (51) 7 G10L  21/02 
(22) 14.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/062068 14.07.2011 (87) WO/2012/010494 26.01.2012 
(30) 61/365,518 19.07.2010 US 

61/386,725 27.09.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.09.2012 
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB  (NL) 

Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 1-35, 1101 CN Amsterdam Zuidoost, 
Netherlands 

(72) KJOERLING, Kristofer (SE) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống, thiết bị và phương pháp để xử lý các tín hiệu âm 

thanh trong tái dựng tần số cao 
(57)  Sáng chế đề cập đến việc tái dựng/tái tạo tần số cao (High Frequency 

Reconstruction/Regeneration- HFR) các tín hiệu âm thanh. Cụ thể là, sáng chế đề cập 
đến hệ thống, thiết bị và phương pháp dùng để thực hiện HFR của các tín hiệu âm thanh 
có các độ biến thiên lớn trong mức năng lượng trên khoảng tần số thấp mà được dùng đề 
tái dựng các tần số cao của tín hiệu âm thanh. Hệ thống được cấu hình để tạo ra các tín 
hiệu băng con có tần số cao bao trùm quãng tần số cao từ các tín hiệu băng con có tần số 
thấp được mô tả. Hệ thống bao gồm các phương tiện để nhận các tín hiệu băng con có 
tần số thấp; các phương tiện để nhận tập hợp các năng lượng đích, mỗi năng lượng đích 
bao trùm quãng đích khác nằm trong quãng tần số cao và chỉ ra năng lượng mong muốn 
của một hoặc các tín hiệu băng con có tần số cao nằm trong quãng đích; các phương tiện 
để tạo ra các tín hiệu băng con có tần số cao từ các tín hiệu băng con có tần số thấp và từ 
các hệ số khuếch đại phổ được kết hợp lần lượt với các tín hiệu băng con có tần số thấp; 
và các phương tiện để điều chỉnh năng lượng của các tín hiệu băng con có tần số cao 
bằng cách sử dụng tập hợp các năng lượng đích.  
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(11) 33633 
(21) 1-2012-02870 (51) 7 G09G  5/00 
(22) 27.09.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 10-2011-0111272 28.10.2011 KR 
(71) SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.  (KR) 

314, Maetan, 3-Dong, Yeongtong-gu, Suwon, Gyunggi-do, Republic of Korea 
(72) YUN, Dae Woong (KR), KIM, Jae Kyung (KR), PARK, Dong Sun  (KR), SON, Yeon 

Ho  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị rung và thiết bị phản hồi xúc giác chứa thiết bị rung 

này 
(57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị rung và thiết bị phản hồi xúc giác chứa thiết bị rung này. 

Thiết bị rung theo sáng chế bao gồm có: chi tiết tấm thứ nhất; chi tiết rung được gắn với 
chi tiết tấm thứ nhất để làm rung chi tiết tấm thứ nhất; và chi tiết tấm thứ hai được kết 
nối với chi tiết tấm thứ nhất, trong đó chi tiết tấm thứ nhất chứa bộ phận định vị được 
dùng để định vị vị trí của chi tiết rung hoặc giới hạn vị trí của chi tiết rung nằm trong 
một phạm vi đã được định trước. 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.09.2012 
(71) ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION  (JP) 

1-105, Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101, Japan 
(72) OBATA Haruko (JP), YAMASAKI Naoaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp phần xenluloza và quy trình điều chế hợp phần này 
(57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần xenluloza bao gồm xenluloza và gôm ưa nước, hợp phần 

xenluloza nàv tạo ra thể phân tán của nó trong nước với lượng 1% khối lượng có mođun 
bảo quản (G') là 0,06 Pa hoặc cao hơn khi độ pH của nó là 4.  
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(11) 33635 
(21) 1-2012-02929 (51) 7 C07D  401/12 
(22) 04.03.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/027131 04.03.2011 (87) WO/2011/109680 09.09.2011 
(30) 61/311,069 05.03.2010 US 

1059750 25.11.2010 FR 
(71) SANOFI  (FR) 

54, rue la Boetie 75008 Paris, France 
(72) ELENBAAS, Steven (US), FARR, Robert Allan (US), KANE, John Michael (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình điều chế 2-(xyclohexylmetyl)-N-{ 2-[(2S)-1- metylpyrolidin-

2-y1]etyl}-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-7- sulfonamit 
(57)    Sáng chế đề cập đến quy trình có thể áp dụng được trong công nghiệp để điều chế 2-

(xyclohexylmetyl)-N-{2-[(2S)-1-metylpyrolidin-2-yl]etyl}-1,2,3,4- 
tetrahydroisoquinolin-7-sulfonamit, và muối của nó.  
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(11) 33636 
(21) 1-2012-02948 (51) 7 C21B  13/00 
(22) 18.02.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/052383 18.02.2011 (87) WO/2011/107349 09.09.2011 
(30) A350/2010      04.03.2010  AT 
(71) SIEMENS VAI METALS TECHNOLOGIES GMBH  (AT) 

Turmstrasse 44, A-4031 Linz, Austria 
(72) EDER, Thomas (AT), MILLNER, Robert (AT), PLAUL, Jan-Friedemann (DE), REIN, 

Norbert (AT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình tạo ra sản phẩm ép và thiết bị để thực hiện quy 

trình này 
(57)    Sáng chế đề cập đến quy trình tạo ra sản phẩm ép mà chứa sắt đã khử trực tiếp (DRI) 

dạng hạt mịn từ hệ thống khử tầng sôi (1) để khử trực tiếp quặng sắt dạng hạt mịn, trong 
đó sắt đã khử trực tiếp (DRI) dạng hạt mịn được tạo ra trong hệ thống khử tầng sôi (1) 
trong quá trình khử trực tiếp được nén thành sản phẩm ép (8). Quy trình này khác biệt ở 
chỗ vật liệu dạng hạt mịn khô chứa ít nhất là sắt oxit dạng hạt mịn (2) và tuỳ ý sắt dạng 
hạt mịn và cacbon được trộn với sắt đã khử trực tiếp (DRI) dạng hạt mịn, và sau đó hỗn 
hợp thu được như vậy được nén thành sản phẩm ép (8). Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập 
đến thiết bị để thực hiện quy trình này.  
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(11) 33637 
(21) 1-2012-02978 (51) 7 C05F 5/00, 15/00 
(22) 08.10.2012 (43) 27.05.2013 
(30) PI 2011005098 21.10.2011 MY 
(71) 1. MALAYSIAN PALM OIL BOARD  (MY) 

No. 6, Persiaran Institusi, Bandar Baru Bangi, Kajang, Selangor 43000, Malaysia 
2. MPV TECHNOLOGIES (PASIR GUDANG) SDN. BHD.  (MY) 
No. 7, Jalan Selar 1, Taman Pasir Putih, Pasir Gudang, Johor 81700, Malysia 

(72) Loh Soh Kheang (MY), Choo Yuen May (MY), Lim Weng Soon  (MY), Stephen 
James  (MY) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp sản xuất nguyên liệu hữu cơ sinh học 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nguyên liệu hữu cơ sinh học từ đất tẩy trắng 

đã qua sử dụng được tăng cường (SBE) và các chất thải tinh chế dầu cọ và các sinh khối 
dầu cọ khác và các sản phẩm phụ nông nghiệp thành nguyên liệu hữu cơ sinh học (tức là 
đất tẩy trắng đã qua sử dụng được tăng cường - ESBE). Quá trình sản xuất phân trộn có 
thế được tiến hành với sự hoạt động của vi sinh vật hoạt tính trong hệ thống hở hoặc hệ 
thống kín. Nguyên liệu hữu cơ sinh học được tạo ra có thể được sử dụng như là các loại 
phân hữu cơ sinh học, các loại phân sinh học, các chất cải tạo đất và thức ăn gia súc.  
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(21) 1-2012-03002 (51) 7 H04W  12/04, H04L  29/06,  9/28 
(22) 18.03.2011 (43) 27.05.2013 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.10.2012 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Heikki KOKKINEN (FI), Mika RINNE (FI), Pekka LAITINEN (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị sắp xếp khóa xác thực 
(57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị sắp xếp khoá xác thực cho liên lạc mạng cục 

bộ, bao gồm bước tham gia vào việc truyền tin nhắn bao gồm loại chọn dãy mật mã chỉ 
thị dãy mật mã tương thích mạng dạng ô; và tạo các khoá xác thực tương thích mạng 
dạng ô theo loại chọn dãy mật mã nêu trên. 
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(11) 33639 
(21) 1-2012-03014 (51) 7 G03G  15/00 
(22) 30.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/042710 30.06.2011 (87) WO2012/003400 05.01.2012 
(30) 12/827,775      30.06.2010  US 
(71) LEXMARK INTERNATIONAL, INC.  (US) 

IP Law Department, Bldg. 082-1 740 West New Circle Road, Lexington, KY 40550, 
United States of America 

(72) GAYNE, Jarrett, Clark (US), SCHATTNER, David, Keith (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm đỡ trống quang dẫn định tâm và cơ cấu dùng cho thiết bị 

tạo ảnh 
(57)    Một phương án thực hiện được nêu làm ví dụ của sáng chế đề xuất tấm đỡ để đỡ, theo 

cách quay được, trống quang dẫn bao gồm trục giữa, tấm đỡ này bao gồm thân có mặt 
thứ nhất, mặt thứ hai, và mặt biên nằm giữa mặt thứ nhất và mặt thứ hai. Lỗ tâm kéo dài 
qua thân để tiếp nhận, theo cách quay được, một đầu của trục giữa và định chuẩn vị trí 
mặt ngoài của trống quang dẫn đối với trục qua tâm của lỗ tâm. Nhánh đỡ kéo dài từ 
thân theo chiều bất hướng kính. Nhánh đỡ này có mặt gắn để tiếp nhận thành phần bổ 
sung vốn được định chuẩn vị trí đối với trục qua tâm. Cơ cấu để sử dụng trong thiết bị 
tạo ảnh theo một phương án bao gồm trống quang dẫn có trục giữa và cặp tấm đỡ gần 
như giống nhau được gắn trên các đầu đối diện của trống quang dẫn này. Các tấm đỡ 
này được đặt dịch khỏi nhau và có chiều giống nhau.  
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(11) 33640 
(21) 1-2012-03050 (51) 7 C08C  19/08, B01F  , C08J  11/12 
(22) 15.03.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/CA2011/000285 15.03.2011 (87) WO/2011/113148 22.09.2011 
(30) 61/313,871      15.03.2010  US 
(71) PHOENIX INNOVATION TECHNOLOGY INC.  (CA) 

2 Westmount Square, apt. 1204 Westmount, Quebec H3Z 2S4, Canada 
(72) MARTEL, Sylvain  (CA), MURPHY, Stephen  (CA), LEGAULT, Patrick (CA) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cao su lưu hóa vụn được tái chế, phương pháp, thiết bị trộn 

nhiệt động và quy trình để tái chế cao su lưu hóa vụn và sản 
phẩm cao su chứa cao su lưu hóa vụn 

(57)     Sáng chế đề cập đến cao su lưu hóa vụn được tái chế và sản phẩm cao su chứa cao su lưu 
hóa vụn, cũng như phương pháp, thiết bị trộn nhiệt động và quy trình để thu được cao su 
tái chế từ cao su lưu hóa vụn. Phương pháp theo sáng chế gồm bước tăng tốc độ trục roto 
để tăng nhiệt độ của hỗn hợp gồm cao su lưu hóa vụn và chất làm trơn cho tới khi đạt 
được nhiệt độ khử lưu hóa và giảm nhiệt độ của hỗn hợp này tới nhiệt độ thấp hơn trong 
giai đoạn thứ hai. Thiết bị trộn nhiệt động theo sáng chế có ngăn tĩnh kín khí với bề mặt 
bên trong không đồng nhất. Phương pháp này thân thiện với môi trường và cho phép sản 
xuất lượng lớn cao su tái chế với sự tiêu thụ năng lượng thấp hơn.  
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(11) 33641 
(21) 1-2012-03051 (51) 7 G06Q  10/00 
(22) 14.04.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/032517 14.04.2011 (87) WO/2011/130526 20.10.2011 
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(71) THE DUN AND BRADSTREET CORPORATION  (US) 

103 JFK Parkway Short Hills, NJ 07078, USA 
(72) SCRIFFIGNANO, Anthony, J. (US), KLEIN, Michael  (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và hệ thống tìm kiếm cơ sở dữ liệu nhận dạng cá 

nhân 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tìm kiếm bao gồm các bước: (a) nhận truy vấn để bắt 

đầu tìm kiếm dữ liệu  liên quan đến một cá nhân cụ thể, (b) xác định dựa trên truy vấn 
này, một chiến lược để tìm kiếm cơ sở dữ liệu tham chiếu: (c) tìm kiếm cơ sở dữ liệu 
tham chiếu, theo chiến lược so khớp, một so khớp với truy vấn đã nêu: và (d) xuất ra kết 
quả so khớp. Phương pháp còn có thể bao gồm bước xuất ra thông tin phản hồi linh hoạt 
liên quan đến kết quả so khớp phản ánh chất lượng suy luận ra kết quả  so khớp mà có 
thể được sử dụng bởi người sử dụng cuối để xác định mức độ mà các thực thể so khớp 
đáp ứng các tiêu chí dựa trên chất lượng của nguời sử dụng cuối. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến hệ thống thực hiện phương pháp tìm kiếm nêu  trên cũng như đến vật ghi đọc 
được bởi máy tính chứa mã lệnh của phương pháp tìm kiếm này.  
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(22) 17.03.2011 (43) 27.05.2013 
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(30) 61/314,736      17.03.2010  US 
(71) PA LLC  (US) 

1901 South Harbor City Boulevard, Suite 300 -Melbourne, Florida 32901, United 
States of America 

(72) OLIVIER, Laurent (FR), HAVEMANN, Greg (US), ANTALIK, Paul (US), 
ALDERSON, Brandi (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình và hệ thống thu hồi nhiều sản phẩm từ sinh khối của 

các loài thuỷ sinh 
(57)    Sáng chế mô tả quy trình và hệ thống thu hồi nhiều sản phẩm từ sinh khối của các loài 

thuỷ sinh. 
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(11) 33643 
(21) 1-2012-03081 (51) 7 F02N  11/00 
(22) 17.10.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 100138723 25.10.2011 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Su-Hsing WANG (TW), Chui-Lung CHIU (TW), Kuan-Hsu LIN (TW), Chih-Wei 

HUANG (TW), Hsin Chung WU (TW), Wen-Cheng HSU (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị khởi động động cơ 
(57)      Sáng chế đề cập tới thiết bị khởi động động cơ được bố trí trên xe môtô sang số bằng tay 

kéo có động cơ, thiết bị này bao gồm công tắc ấn, tay kéo ly hợp, môtơ khởi động để 
khởi động động cơ, và bộ điều khiển động cơ. Công tắc ấn được bố trí cố định trên đế 
neo tay nắm của xe môtô; tay kéo ly hợp được bố trí cố định trên đế neo tay nắm và 
được bố trí phía trước công tắc ấn; và bộ điều khiển động cơ được nối điện với công tắc 
ấn và môtơ khởi động. Khi động cơ ở trạng thái số không và tắt máy, tay kéo ly hợp 
được kéo để nhấn công tắc ấn, bộ điều khiển động cơ đưa ra một tín hiệu để kích hoạt 
môtơ khởi động quay, và khởi động động cơ. Nhờ đó, khi động cơ (không ở trạng thái số 
không) ở trạng thái chạy không và tắt máy và đang khởi động lại, nguy cơ xảy ra trường 
hợp tăng tốc đột ngột ngoài ý muốn có thể được ngăn chặn.  
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(11) 33644 
(21) 1-2012-03084 (51) 7 B60K  11/06 
(22) 17.10.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 100138722 25.10.2011 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Ting Wei SHIH (TW), Yu-Ren WANG (TW), Wei-Chih YEH (TW), Chia-Chang 

TSAI (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu làm mát dùng cho động cơ xe môtô 
(57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu làm mát dùng cho động cơ xe môtô bao gồm động cơ, quạt 

làm mát, và chuyển mạch nhiệt độ. Quạt làm mát được làm thích ứng để cấp dòng 
không khí cưỡng bức tới động cơ; và chuyển mạch nhiệt độ được nối điện với quạt làm 
mát và được bố trí trên một bộ phận. Khi bộ phận này có nhiệt độ cao hơn hơặc bằng 
nhiệt độ định trước, chuyển mạch nhiệt độ sẽ được đóng để bật quạt làm mát và làm mát 
động cơ. Tuy nhiên, khi bộ phận này có nhiệt độ thấp hơn so với nhiệt độ định trước 
(điều này cho thấy động cơ ở giai đoạn khởi động), chuyển mạch nhiệt độ sẽ không 
được đóng sao cho quạt làm mát sẽ không được bật, và không làm mát động cơ, để rút 
ngắn thời gian cần thiết cho giai đoạn khởi động của động cơ cũng như giảm bớt mức 
tiêu thụ nhiên liệu.  
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D21H  17/21,  17/24,  17/28 
(22) 21.03.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/BR2011/000071 21.03.2011 (87) WO2011/113126 22.09.2011 
(30) PCT/BR2010/000081    19.03.2010  BR 
(71) FIBRIA CELULOSE S/A  (BR) 

Rod. Aracruz, Km 25, s/no, Barra do Riacho, 29197-900 Aracruz - ES, Brazil 
(72) RANOCCHIA, Romolo (BR), MASSOQUETE, Ademilson (BR), OYAKAWA, Danilo 

(BR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Quy trình sản xuất bột giấy xenluloza cải biến và  bột giấy 

xenluloza cải biến thu được bởi quy trình này 
(57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất bột giấy xenluloza hóa học trong đó các polyme 

sinh học được bổ sung ngay trước, trong hoặc sau bước tẩy trắng, tùy thuộc vào các đặc 
tính của bột giấy và điều kiện được sử dụng trong quy trình. Polyme sinh học theo sáng 
chế là tinh bột được cải biến bằng phản ứng ete hóa. Bước xử lý này cho phép thu được 
bột giấy khác biệt có đặc tính vật lý, hóa học và cơ học cải thiện hơn bột giấy xenluloza 
được sản xuất bằng các quy trình trưyền thống. Polyme sinh học đã làm thay đổi các 
mối liên hệ giữa các đặc tính quan trọng của bột giấy, dẫn đến việc ứng dụng chúng 
trong quy trình sản xuất giấy có lợi hơn. Sự khác biệt này làm tăng khả năng sử dụng và 
các ứng dụng mới bao gồm để thay thế bột giấy được sản xuất từ các nguồn xenluloza 
khác. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình sản xuất giấy như giấy in, giấy viết, giấy trang 
trí, giấy đặc biệt hoặc giấy lụa thông qua sự sử dụng bột giấy xenluloza được cải biến 
bằng quy trình nêu trên.  
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(11) 33646 
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(72) LESOT, Axelle (FR), LEYDET, Damia (FR), MOUSSEL, Arnaud (FR) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Phương pháp bào chế chế phẩm dùng qua đường miệng chứa 

một hoặc nhiều hoạt chất và dược phẩm chứa nó 
(57)    Sáng chế đề cập đến  phương pháp để "bao bằng cách làm nóng chảy" các thành phần 

dược chất được đặc trưng bởi các tính chất cảm quan hoặc tính chất hóa lý mà mong 
muốn che giấu đi. Sáng chế cũng đề cập đến các thành phần hoạt tính để sử dụng làm 
thuốc thu được có các tính chất cảm quan hoặc tính chất hóa lý được che giấu và dược 
phẩm chứa chúng.  
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(21) 1-2012-03139 (51) 7 C07K  16/28, A61P  31/18, A61K  

39/395 
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(30) 12/749,891 30.03.2010 US 

10290167.5 30.03.2010 EP 
(71) PIERRE FABRE MEDICAMENT  (FR) 

45, place Abel Gance, F-92100 Boulogne-Billancourt, France 
(72) KLINGUER-HAMOUR Christine (FR), JOUHANNEAUD Alexandra (FR), 

GRENIER-CAUSSANEL VÐronique (FR), BERGER Sven (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kháng thể gắn kết với thụ thể chemokin (CXCR4) được làm 

giống như của người để điều trị bệnh ung thư, chế phẩm chứa 
kháng thể này và phương pháp tạo ra kháng thể này 

(57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể được làm giống như của người hoặc hợp chất dẫn xuất 
hoặc đoạn chức năng của nó có khả năng gắn kết với thụ thể chemokin (CXCR4), nhưng 
cũng có khả năng gây ra sự thay đổi hình dạng của các homođime và heterođime 
CXCR4. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm chứa kháng thể này và phương pháp tạo ra 
kháng thể này.  
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Leverkuser Strasse 65, 42897 Remscheid, Germany 
(72) SCHAFER Klaus (DE), ENDERS Ulrich (DE), REICHWEIN Markus (DE), 

NITSCHKE Roland (DE), FISCHER Martin (DE), SCHULZ Detlev (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị để kéo sợi nóng chảy và làm nguội 

nhiều sợi tổng hợp 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị kéo sợi nóng chảy và làm nguội nhiều sợi 

tổng hợp được đùn ép và làm nguội theo từng nhóm ở các trạm kéo sợi vận hành bên 
cạnh nhau. Theo sáng chế này, dòng không khí làm nguội để làm nguội các sợi tương 
ứng được cấp vào các trạm kéo sợi, dòng không khí làm nguội này được cấp từ nguồn 
không khí làm nguội chung. Theo sáng chế, để có thể thay đổi dòng không khí làm 
nguội, đặc biệt trong trường hơp hỏng hóc, tốc độ dòng của ít nhất một trong số các 
dòng không khí làm nguội của trạm kéo sợi tương ứng được thay đổi độc lập với nguồn 
không khí làm nguội chung. Để đạt được mục đích này, đường cấp gắn với trạm kéo sợi 
có  phương tiện điều chỉnh để thay đổi tốc độ dòng của dòng không khí làm nguội.  
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(11) 33649 
(21) 1-2012-03144 (51) 7 A61K  48/00 
(22) 28.03.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/030205 28.03.2011 (87) WO 2011/120045 29.09.2011 
(30) 61/318,232      26.03.2010  US 
(71) EMERGENT PRODUCT DEVELOPMENT GAITHERSBURG INC.  (US) 

300 Professional Drive, Gaithersburg, Maryland 20879, United States of America 
(72) GUINA, Tina (US), LACY, Michael (US), SKIADOPOULOS, Mario (US), MYTLE, 

Nutan (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Polynucleotit chứa vùng ngoại bào của protein cơ chất 2 của 

virut cúm, polypeptit, vectơ, tế bào chủ, chế phẩm và kit chứa 
polynucleotit này  

(57)    Sáng chế đề cập đến polynucleotit, polypeptit, virut Ankara tái tổ hợp được cải biến gây 
bệnh đậu bò (rMVA) và các chế phẩm có liên quan để điều trị việc lây nhiễm virut cúm. 
Sáng chế đề cập đến polynucleotit được phân lập chứa vùng ngoại bào của protein cơ 
chất 2 của virut cúm hoặc rMVA. Sáng chế cũng đề cập đến vectơ, tế bào chủ, kit và chế 
phẩm chứa polynucleotit này để gây đáp ứng miễn dịch ở đối tượng kháng virut cúm 
hoặc để điều trị bệnh hoặc các triệu chứng do virut cúm gây ra.  
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(11) 33650 
(21) 1-2012-03145 (51) 7 F02N  11/00 
(22) 24.10.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 100139785 01.11.2011 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Ching-Chun HSU (TW), Ching-Chi CHAN (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị điều khiển để dừng và khởi động động cơ ở trạng thái 

không tải 
(57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị điều khiển để dừng và khởi động trạng thái chạy không của 

động cơ, thiết bị này được bố trí trên xe môtô và có bộ cảm biến chân chống xe môtô, 
môtơ khởi động, và bộ điều khiển động cơ. Bộ cảm biến chân chống xe môtô được sử 
dụng để phát hiện xem chân chống chính của xe môtô có được dựng lên hay không, 
công tắc khởi động được nối điện với môtơ khởi động để khởi động môtơ này, và bộ 
điều khiển động cơ được nối điện với bộ cảm biến chân chống xe môtô và môtơ khởi 
động. Giả sử động cơ đang ở trạng thái dừng, và chân chống chính của xe môtô đã được 
dựng lên thì bộ điều khiển động cơ sẽ không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào tới môtơ khởi 
động sao cho môtơ khởi động chỉ có thể được kích hoạt nhờ công tắc khởi động thay vì 
nhờ bộ điều khiển động cơ. Nhờ đó, nguy cơ tiềm năng xảy ra do kích hoạt nhầm 
chuyển mạch tiếp xúc được nối điện với bộ điều khiển động cơ có thể được ngăn chặn.  
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(11) 33651 
(21) 1-2012-03159 (51) 7 B24B 57/02 
(22) 25.10.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 2011-234416 25.10.2011 JP 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405 Japan 
(72) Raita TASAKI (JP), Masahiko TAMURA (JP), Tomoyoshi NARIKAWA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị thu hồi chất mài bóng, hệ thống điều khiển huyền phù 

đặc của chất mài bóng, phương pháp sản xuất lớp nền thủy 
tinh và phương pháp thu hồi chất mài bóng 

(57)     Sáng chế đề xuất thiết bị thu hồi chất mài bóng được làm thích ứng sao cho các hư hỏng 
đối với vít tải và phễu là nhỏ, và có độ chính xác điều khiển cao và tỷ lệ thu hồi các chất 
mài bóng cao, hệ thống điều khiển huyền phù đặc của chất mài bóng bao gồm thiết bị 
thu hồi chất mài bóng, phương pháp sản xuất lớp nền thủy tinh có sử dụng hệ thống điều 
khiển huyền phù đặc của chất mài bóng, và phương pháp thu hồi chất mài bóng có sử 
dụng thiết bị thu hồi chất mài bóng.  
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(11) 33652 
(21) 1-2012-03168 (51) 7 C22C  38/00 
(22) 25.10.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 2011-250084 15.11.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.10.2012 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) FUNAKAWA, Yoshimasa (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép cán nguội có khả năng chịu uốn cao và phương pháp 

sản xuất tấm thép này 
(57)    Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nguội có khả năng chịu uốn cao và có khả năng tạo 

hình tốt trong quá trình ép tạo hình thực tế. Cụ thể là, sáng chế đề xuất tấm thép cán 
nguội có khả năng chịu uốn cao bao gồm các thành phần (theo % khối lượng): C: 
0,005% hoặc nhỏ hơn, Si: 0,1% hoặc nhỏ hơn, Mn: 0,50% hoặc nhỏ hơn, P: 0,03% hoặc 
nhỏ hơn, S: 0,02% hoặc nhỏ hơn, N: 0,005% hoặc nhỏ hơn, A1: 0,1% hoặc nhỏ hơn, Ti 
từ 0,020% đến 0,10% (kể cả 0,020% và 0,10%), phần còn lại là Fe và các tạp chất ngẫu 
nhiên; trong đó kích cỡ của TiN không lớn hơn 0,5μm, kích cỡ của sunfua Ti và/hoặc 
cacbuasunfua Ti không lớn hơn 0,5μm, đường kính hạt ferit không lớn hơn 30μm, tỷ lệ 
cường độ tia X ngẫu nhiên (111)//ND ít nhất là 3 và tỷ lệ cường độ tia X ngẫu nhiên 
(100)//ND không lớn hơn 1 . Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất 
tấm thép này.  
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(11) 33653 
(21) 1-2012-03184 (51) 7 G01N  21/27, B82B  1/00 
(22) 08.12.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2010/072055    08.12.2010 (87) WO 2011/121857 06.10.2011 
(30) 2010-083684    31.03.2010   JP 
(71) 1. KANEKA CORPORATION  (JP) 

2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8288 Japan 
2. NATIONAL INSTITUTE OF ADVANCED INDUSTRIAL SCIENCE AND 
TECHNOLOGY  (JP) 
3-1, Kasumigaseki 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8921 Japan 

(72) SEZAKI, Fumiyasu (JP), FUKUDA, Takashi (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cấu trúc, chíp cho cảm biến cộng hưởng plasmon bề mặt được 

định vị, cảm biến cộng hưởng plasmon bề mặt được định vị, và 
phương pháp chế tạo nó 

(57)    Sáng chế đề cập đến chíp cho cảm biến cộng hưởng plasmon bề mặt được định vị, chíp 
này có khả năng tạo ra cảm biến cộng hưởng plasmon bề mặt được định vị có độ nhạy 
cao hơn. Cấu trúc theo sáng chế khác biệt ở chỗ nó bao gồm phần phẳng và dạng ống, 
trong đó dạng ống được bố trí theo chiều thẳng đứng sao cho khe mở của nó mở ra tại bề 
mặt phẳng của phần phẳng, đường kính trong trung bình của khe mở của dạng ống nằm 
trong khoảng từ 5nm đến 2.000nm, tỷ lệ (A/B) của đường kính trong A của khe mở của 
dạng ống và đường kính trong B tại điểm giữa của chiều sâu từ khe mở của dạng ống 
nằm trong khoảng từ 1,00 đến 1,80, và đáy của dạng ống không phải hình cầu.  
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(11) 33654 
(21) 1-2012-03205 (51) 7 G06F  17/00 
(22) 05.09.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/CN2011/079319 05.09.2011 (87) WO2012/031541 15.03.2012 
(30) 201010280432.4      09.09.2010  CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.10.2012 
(71) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED  (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen City 
518044, Guangdong Province, P.R.China 

(72) ZHANG, Shunsi (CN), DONG, Qiongkang (CN), WU, Hao (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị hiển thị tiến trình quét 
(57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để hiển thị tiến trình quét, phương pháp này 

bao gồm các bước đếm các tài liệu cần quét trong khoảng thời gian định trước thứ nhất; 
bắt đầu quét các tài liệu nếu quá trình đếm chưa hoàn tất sau khoảng thời gian định 
trước thứ nhất, và hiển thị tiến trình quét theo mối quan hệ ánh xạ giữa số lượng tài liệu 
cần quét đếm được với tổng chiều dài của thanh tiến trình; và tiếp tục quét các tài liệu 
này; sau mỗi khoảng thời gian định trước thứ hai, thay đổi số lượng tài liệu chưa được 
quét trong số tất cả các tài liệu cần quét đếm được; hiển thị tiến trình quét theo mối quan 
hệ ánh xạ giữa số lượng tài liệu chưa được quét trong số tất cả các tài liệu cần quét đếm 
được với độ dài của thanh tiến trình còn lại. Nhờ áp dụng giải pháp theo sáng chế mà 
tiến trình quét sẽ được hiển thị một cách trơn tru.  
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(11) 33655 
(21) 1-2012-03225 (51) 7 C08G  69/40,  18/48,  63/66, C07D  

301/02, C12P  7/08, C08G  65/08 
(22) 05.04.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/FR2011/050754 05.04.2011 (87) WO 2011/124833 13.10.2011 
(30) 1052617      07.04.2010  FR 
(71) ARKEMA FRANCE  (FR) 

420, rue d'Estienne d'Orves, F-92700 Colombes, France 
(72) MALET, FrÐdÐric (FR), LE, Guillaume (FR), JOUANNEAU, Julien (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Copolyme khối có nguồn gốc từ các nguyên liệu có khả năng 

tái tạo và phương pháp tạo ra copolyme khối này 
(57)    Sáng chế đề cập đến copolyme khối được nhận từ ít nhất một monome etylen oxit và/hoặc 

propylen oxit chứa 14C.  
Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp tạo copolyme khối này.  
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(11) 33656 
(21) 1-2012-03227 (51) 7 B23K  9/29 
(22) 15.02.2012 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2012/053500    15.02.2012 (87) WO 2012/111695 23.08.2012 
(30) 2011-029724    15.02.2011  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.10.2012 
(71) TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION  (JP) 

3-26, Koyama 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 142-8558, Japan 
(72) Katsunori WADA (JP), Hiroki OONO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Mỏ hàn và bộ đầu nối 
(57)    Theo sáng chế, bộ đầu nối được tạo ra trong đó mỏ hàn có kết cấu vòi phun đơn được 

chuyển sang mỏ hàn có kết cấu vòi phun kép. Trong bộ đầu nối (20A) được lắp đặt theo 
cách có thể chuyển đổi trong mỏ hàn (lA) có kết cấu vòi phun đơn, sáng chế đề xuất bộ 
phận ghép nối (7A) được lắp vào thân mỏ hàn (5) ở trạng thái khi đầu phun mỏ hàn (vòi 
phun trong) (6A) được lồng vào trong bộ phận ghép nối sau khi vòng đệm được tháo ra 
và trong đó rãnh dẫn cấp khí bảo vệ thứ hai được tạo ra, và vòi phun ngoài (8A) được lắp 
vào bộ phận ghép nối (7A) bao quanh chu vi của đầu phun mỏ hàn (6A) và xả khí bảo 
vệ thứ hai.  
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(11) 33657 
(21) 1-2012-03230 (51) 7 B62J  35/00 
(22) 31.10.2012 (43) 27.05.2013 
(30) JP238654/2011 31.10.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 31.10.2012 
(71) SUZUKI MOTOR CORPORATION  (JP) 

300, Takatsuka-Cho, Minami-Ku, Hamamatsu-Shi, Shizuoka-Ken 432-8611 Japan 
(72) Hiroyuki OTAKI (JP), Naoki FUKUTOMI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bình nhiên liệu của xe máy 
(57)     Sáng chế đề cập đến xe máy được tạo ra có bình nhiên liệu bao gồm thân chính bình và 

cơ cấu thông hơi lắp đặt trên thân chính bình này có khoảng trống chứa nhiên liệu để 
chứa nhiên liệu. Cơ cấu thông hơi được tạo ra có vỏ rỗng lắp vào phần bề mặt trên của 
thân chính bình để nhô lên trên, và ống thông hơi đi qua khoảng trống chứa nhiên liệu 
của thân chính bình và có một phần đầu kéo dài bên trong vỏ rỗng từ thân chính bình và 
phần đầu kia kéo dài ra bên ngoài thân chính bình. Vỏ rỗng của cơ cấu thông hơi được 
tạo ra có lỗ xuyên nối thông giữa khoảng trống chứa nhiên liệu của thân chính bình và 
khoảng trống trong của vỏ, và một đầu của ống thông hơi có đầu hở quay về phía bề mặt 
trên của vỏ.  
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(11) 33658 
(21) 1-2012-03241 (51) 7 A61K  9/00,  31/00,  31/4196,  

31/569,  45/06, A61P  15/18,  15/00 
(22) 28.03.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/054737 28.03.2011 (87) WO 2011/120925 06.10.2011 
(30) 102010003494.0      31.03.2010  DE 
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH  (DE) 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, Germany 
(72) PAKKALIN, Arto (FI), KNAUTHE, Rudolf (DE), SCHMITZ, Heinz (DE), TALLING, 

Christine (FI), JUKARAINEN, Harri (FI), KOROLAINEN, Henriikka (FI) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dược phẩm dạng liều dùng ngoài đường tiêu hóa giải phóng 

chất ức chế aromataza và gestagen để điều trị bệnh lạc màng 
trong tử cung 

(57)     Sáng chế đề xuất dược phẩm dạng liều dùng ngoài đường tiêu hóa (hệ giải phóng) để 
giải phóng có kiểm soát chất ức chế aromataza (AI) ở tốc độ giải phóng hằng ngày mà 
không gây kích thích bất kỳ đối với buồng trứng do sự phản hồi tiêu cực của trục tuyến 
yên-buồng trứng (mà gây tiết gonadotropin và kích thích sự phát triển nang buồng trứng) 
và để giải phóng gestagen ở tốc độ giải phóng hằng ngày nhỏ hơn liều ức chế rụng trứng 
mà có hiệu quả ngừa thai dựa trên các tác động cục bộ (ví dụ, làm giảm và làm đặc dịch 
nhầy âm đạo để gây cản trở đối với sự tiến vào của tinh trùng, các tác động đến màng 
trong tử cung và khả năng di chuyển trong ống dẫn trứng để gây trở ngại cho việc làm tổ 
của trứng và việc vận chuyển trứng).  
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(72) Akinori Takeo (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị tạo ảnh, phương pháp điều khiển thiết bị tạo ảnh, và 

phương tiện lưu trữ 
(57)    Sáng chế đề xuất thiết bị tạo ảnh, trong đó thiết bị tạo ảnh này sẽ xác định rằng chức 

năng thực thi lại là có thể được thực thi, nếu chức năng xác thực người dùng của thiết bị 
tạo ảnh này được thiết đặt là hợp lệ và chức năng thực thi lại, để thực thi lại công việc đã 
được thực thi, được thiết đặt là hợp lệ, và xác định rằng chức năng thực thi lại là không 
thể được thực thi, nếu chức năng xác thực người dùng được thiết đặt là không hợp lệ. 
Thiết bị này sẽ lưu thông tin công việc của công việc đã được thực thi, nếu xác định 
được rằng chức năng thực thi lại là có thể được thực thi. Thiết bị này cho phép người 
dùng đã được xác thực xử lý thông tin công việc đã được lưu, nếu xác định được rằng 
chức năng thực thi lại là có thể được thực thi, thao tác xác thực người dùng thành công, 
và người dùng đã được xác thực có quyền thực thi công việc này.  
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(30) 10-2010-0087004      06.09.2010  KR 
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(Gasan-dong, Byucksan Digital Valley 6-cha), Suite 1309, 219 Gasan Digital 1-ro, 
Geumcheon-gu, Seoul 153-803, Republic of Korea 

(72) LEE, Sang-Cheol  (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị chiếu sáng LED và thiết bị chiếu sáng đường phố có 

thiết bị này 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chiếu sáng LED và thiết bị chiếu sáng đường phố có thiết bị 

này. Thiết bị chiếu sáng LED gồm: môđun LED; đế nhiệt được ghép với môđun  LED 
và được định hình để hấp thụ nhiệt; và vòng ống nhiệt được tạo thành có dạng ống nhỏ 
và chất lưu làm việc được phun vào đó và bao gồm phần hấp thụ nhiệt được ghép với đế 
nhiệt và được định hình để hấp thụ nhiệt và phần tản nhiệt được định hình để tản nhiệt 
được hấp thụ bởi phần hấp thụ nhiệt, trong đó mỗi ống xoắn gia nhiệt trong vòng ống 
nhiệt được tạo thành có dạng mỏng và dài, và một mặt của ống xoắn gia nhiệt mỏng và 
dài được ghép với đế nhiệt, và mặt kia của ống xoắn gia nhiệt mỏng và dài được nhô ra 
bên ngoài từ gờ của đế nhiệt. Thiết bị chiếu sáng LED có thể được tạo thành dạng mỏng 
mặc dù diện tích tản nhiệt và hiệu suất tản nhiệt lớn, và do đó có thể gặp rất ít trở ngại 
khi lắp đặt và dễ dàng được bảo quản và vận chuyển. Hơn nữa, do tác dụng thông khí tốt 
có thể nhận thấy khi sử dụng dòng khí, nên hiệu suất tản nhiệt có thể được tối đa hóa.  
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(DE), TADAYYON, Mohammad (GB) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất 8-[3-amino-piperidin-1-yl]-xantin, quy trình điều chế 

và sử dụng hợp chất này để bào chế dược phẩm 
(57)     Sáng chế đề cập tới các hợp chất xantin được thế có công thức chung (I):  

  

 
 
trong đó các nhóm từ Rl đến R3 là như được xác định trong bản mô tả và yêu cầu bảo 
hộ, tautome, chất đồng phân lập thể, hỗn hợp, tiền dược chất và muối của chúng. Các 
hợp chất này có các đặc tính dược lý có giá trị, cụ thể là có tác dụng ức chế lên hoạt tính 
của enzym ®ipeptidyl-peptidaza-IV (DPP-IV).  
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ZugerstraBe 46, CH-6314 Unterageri, Switzerland 
(72) MATHÐ, Hans-Georg (DE) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Dung dịch nước hoạt hóa điện hóa, chế phẩm dược và chất khử 

trùng chứa dung dịch này 
(57)    Sáng chế đề cập đến dung dịch nước hoạt hóa điện hóa thu được bằng cách điện phân 

nước muối trong môđun điện phân (2) bao gồm các pin điện phân (40) có hiệu quả diệt 
khuẩn hoặc kháng khuẩn cao, đồng thời có sự ổn định khi bảo quản, mỗi pin điện phân 
(40) bao gồm không gian điện cực thứ nhất làm điện cực thứ nhất và không gian điện 
cực thứ hai được ngăn cách bằng màng làm điện cực thứ hai, trong đó chất điện phân 
được nạp một cách tuần tự vào không gian điện cực thứ nhất của pin điện phân (40). 
Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm dược và chất khử trùng chứa dung dịch nước hoạt 
hóa điện hóa nêu trên.  
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(72) ROTTIER, Petrus, Josephus, Marie (NL), BOSCH, Berend, Jan (NL), DE HAAN, 

Cornelis, Alexander, Maria (NL) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm gây miễn dịch chứa protein cúm multime tái tổ hợp 

và phương pháp điều chế chế phẩm này   
(57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm gây miễn dịch chứa các protein cúm multime tái tổ hợp 

hoặc các phần của chúng được dung hợp với đuôi ái lực streptavidin, tốt hơn là virut 
cúm trime tái tổ hợp ngưng kết tố hồng cầu và/hoặc virut cúm tetrame tái tổ hợp 
neuraminidaza, hoặc các vật truyền chứa các trình tự axit nucleic mã hoá các protein 
cúm này. Sáng chế cũng để cập đến quy trình điều chế các chế phẩm gây miễn dịch này 
để tạo ra các đáp ứng miễn dịch ở cá thể.  
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(72) Tomomi OKU (JP), Hideki MATSUSHIMA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quần tã lót sử dụng một lần 
(57)    Quần tã lót sử dụng một lần có thân chính của quần tã lót bao gồm phần lớn các chi tiết 

đàn hồi được bố trí ở trạng thái kéo dài theo chiều dọc của chất thấm hút, tại các mặt 
ngoài hướng theo chiều rộng đối với chất thấm hút, cánh bên vùng sống lưng nhô về 
phía mặt ngoài hướng theo chiều rộng đối với thân chính quần tã lót, ở điểm mút bên 
ngoài theo chiều dọc của thân chính quần tã lót; và chi tiết ghép nối được bố trí để ghép 
nối cánh bên cạnh với thân chính quần tã lót. Chi tiết đàn hồi được sắp xếp ở rìa ngoài 
cùng hướng theo chiều rộng bên ngoài phần lớn chi tiết đàn hồi được xếp chồng ở trạng 
thái kéo dài theo chiều dọc, với chi tiết ghép nối theo chiều dày của quần tã lót sử dụng 
một lần.  
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(JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quy trình tách màng sinh học và thiết bị tách màng sinh học 
(57)    Sáng chế đề xuất quy trình tách màng sinh học bao gồm bước đưa nước thải vào trong 

thùng kỵ khí và cho nước thải phản ứng với các vi sinh vật kỵ khí trong thùng kỵ khí để 
phân huỷ chất gây ô nhiễm, đưa nước đã xử lý được xử lý bằng thùng kỵ khí vào trong 
thùng thông gió, thông khí cho nước được xử lý bằng cơ cấu thông gió, cho nước được 
xử lý phản ứng với vi sinh vật ưa khí trong môi trường háo khí để phân huỷ chất gây « 
nhiễm trong nước đã xử lý, tách pha rắn- lỏng cho nước đã được xử lý bằng bộ tách 
màng trong thùng thông gió, và xả nước được xử lý mà đã đi qua màng khỏi thùng 
thông gió, phát hiện nitơ oxit được tạo ra trong thùng thông gió và gia tăng mức thông 
khí cho nước được xử lý bằng cơ cấu thông gió khi giá trị phát hiện nitơ oxit vượt quá 
ngưỡng.  
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(72) Osamu Yamanaka (JP), Takashi Menju (JP), Naoto Yoshizawa (JP), Tomoaki Kiuchi 

(JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp loại bỏ nitơ và phospho và thiết bị loại bỏ nitơ 

và phospho 
(57)    Sáng chế đề xuất phương pháp loại bỏ nitơ và phospho bao gồm i) khi NH4-N>Nlim và 

P04-P≤Plim, truyền động DTA ở cơ chế tốc độ cao để thông khí và khuấy nước được xử 
lý kỵ khí ở thùng đa dụng, bằng cách đó gia tăng tỷ lệ thể tích nước ở điều kiện háo khí 
so với thể tích nước ở điều kiện kỵ khí, ii) khi NH4- N≤Nlim và P04-P>Plim, truyền 
động DTA ở cơ chế tốc độ thấp để khuấy nước đã được xử lý kỵ khí, bằng cách đó gia 
tăng tỷ lệ thể tích nước ở điều kiện kỵ khí so với thể tích nước ở điều kiện háo khí, iii) 
khi NH4-N>Nlim và P04-P>Plim, giảm thể tích nước thải cần được đưa vào, hoặc 
chuyển DTA từ cơ chế tốc độ cao sang cơ chế tốc độ thấp hoặc ngừng truyền động bơm, 
bằng cách làm giảm tỷ lệ thể tích nước ở điều kiện kỵ khí so với thể tích nước ở điều 
kiện háo khí, và iv) khi NH4- N≤Nlim và P04-P≤Plim, truyền động DTA ở cơ chế tốc độ 
thấp cho đến khi nồng độ của hợp chất nitơ trở thành NH4-N=Nlim hoặc nồng độ của 
hợp chất phospho trở thành P04-P=Plim, bằng cách đó gia tăng tỷ lệ thể tích nước ở điều 
kiện kỵ khí so với thể tích nước ở điều kiện háo khí.  
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RESNICOW, Daniel (US), NAGABUKURO, Akira (JP), ONO, Toshihide (JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Aptame liên kết với tiểu đơn vị bêta-NGF và dược phẩm chứa 

aptame này 
(57)     Sáng chế đề cập chung đến lĩnh vực axit nucleie và, cụ thể hơn là các aptame có khả 

năng liên kết với 13-NGF; dược phẩm chứa các aptame β-NGF; và phương pháp điều 
chế chúng.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chi tiết kim loại được phủ sơn lót, vật kim loại bao gồm chi 

tiết kim loại này và phương pháp lắp ráp vật kim loại này 
(57)    Sáng chế đề cập đến chi tiết kim loại được phủ hệ phủ tạo màng chứa thành phần gốc 

nước có thể khô tự nhiên, ổn định khi bảo quản, phủ latec được, trong đó hệ phủ này làm 
phân tán chất dẫn điện đủ để tạo ra lớp sơn lót đầu tiên đóng rắn có thể tự hàn khi dùng 
trên chi tiết kim loại. Các chi tiết đã phủ sơn lót này được hàn lại với nhau bằng thiết bị 
hồ quang tự động, không cần bóc hệ phủ tại vùng hàn. Loại chất dẫn điện mong muốn 
thải ra ít hoặc không thải lượng kim loại nặng không an toàn hoặc các chất nguy hại 
khác ra không khí khi sơn lót bốc hơi hoặc bị đốt cháy trong khi hàn. Sáng chế còn đề 
cập đến vật kim loại bao gồm các chi tiết kim loại nêu trên và phương pháp lắp ráp vật 
kim loại này.  
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(11) 33669 
(21) 1-2012-03350 (51) 7 B63H 1/28, 5/16 
(22) 09.11.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 10 2011 055 304.5 11.11.2011 DE 

12184827.9 18.09.2012 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.11.2012 
(71) BECKER MARINE SYSTEMS GMBH & CO. KG  (DE) 

Neulaender Kamp 3, 21079 Hamburg, Germany 
(72) LEHMANN, Dirk (DE), MEWIS, Friedrich (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giảm yêu cầu lực dẫn động của tàu thủy 
(57)    Sáng chế đề xuất thiết bị (100) được tạo ra để giảm yêu cầu lực dẫn động của tàu thủy 

bao gồm ống đạo lưu trước (10), trong đó ít nhất một cánh ngoài (20) nhô ra phía ngoài 
từ ống đạo lưu trước (10).  
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(11) 33670 
(21) 1-2012-03353 (51) 7 B62M  23/02 
(22) 12.11.2012 (43) 27.05.2013 
(30) JP2011-250181 15.11.2011 JP 

JP2012-227995 15.10.2012 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.11.2012 
(71) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, Japan 
(72) Hideki ISHIKAWA (JP), Haruyoshi HlNO  (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Bánh xe dùng cho xe chạy điện dạng yên ngựa, động cơ điện 

dẫn động bánh xe và xe chạy điện dạng yên ngựa 
(57)     Sáng chế đề xuất bánh xe (12) thích hợp dùng cho xe chạy điện dạng yên ngựa, trong 

đó, khi xe nhận được mômen quay cần thiết để dẫn động, cả tổn thất cơ học lẫn tổn thất 
năng lượng đều được giảm và xe nhận được khoảng cách đi được gia tăng từ ăcquy, mà 
không làm giảm công suất. Bánh xe (12) dùng cho xe chạy điện dạng yên ngựa bao 
gồm: phần vành (12d) đỡ lốp xe; phần moayơ (12h) được bố trí bên trong phần vành 
(12d) so với hướng kính của bánh xe (12) và được tạo kết cấu để quay trên trục quay (C) 
của bánh xe (/2); phần nan hoa (12g) nối phần vành (12d) với phần moayơ (12h); lõi 
stato (52) và cuộn dây (51) lắp quanh trục quay (C) của bánh xe (12) và được bố trí bên 
trong phần cắm nan hoa (12r) của phần moayơ (12h) so với hướng kính của bánh xe 
(12), phần cắm nan hoa (12r) là phần mà phần nan hoa (12g) được nối vào đó; nam 
châm làm bằng ferit (41) được bố trí bên trong phần cắm nan hoa (12r) của phần moayơ 
(12h) và bên ngoài lõi stato (52) so với hướng kính của bánh xe (12), nam châm làm 
bằng ferit (41) nằm đối diện với lõi stato (52) và được tạo kết cấu để quay cùng với phần 
moayơ (12h), phần nan hoa (12g), và phần vành (12d) trên trục quay (C) của bánh xe 
(12); và phần ách sau (40) được bố trí bên trong phần cắm nan hoa (12r) của phần 
moayơ (12h) và bên ngoài nam châm làm bằng ferit (41) so với hướng kính của bánh xe 
(12), phần ách sau (40) để đỡ nam châm làm bằng ferit (41).  
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(11) 33671 
(21) 1-2012-03355 (51) 7 G06F  03/02 
(22) 12.11.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 2011-250852 16.11.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.11.2012 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

3-30-2, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, Japan 
(72) Naoto Yamada (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị in, phương pháp thay đổi bố cục trang in và phương 

tiện lưu trữ 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị in và phương pháp thay đổi bố cục trang in, trong đó các 

trang lôgic sẽ được bố trí trên trang vật lý tùy theo sự thiết lập điều kiện in nhiều trang. 
Khi người dùng kéo trang lôgic bất kỳ thì bố cục của các trang lôgic sẽ thay đổi theo 
dựa vào vùng mà trang lôgic được kéo đến.  
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(11) 33672 
(21) 1-2012-03357 (51) 7 B62J  39/00, B60K  11/04, B62M  

7/06 
(22) 12.11.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 2011-247614 11.11.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.11.2012 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
(72) Naoki OKADA (JP), Jumpei OMORI (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe scut¬ 
(57)    Sáng chế đề xuất kết cấu bố trí của bình dự trữ trên xe  scúttơ có động cơ làm mát bằng 

nước, cho phép tự do xác định kích cỡ và hình dạng của hộp chứa đồ và bậc để chân.  
Bình dự trữ (130) được bố trí bên trong chắn bùn sau (100). Do bình dự trữ (130) được 
bố trí bên trong chắn bùn sau (l00), kích cỡ và hình dạng của hộp chứa đồ (20) có thể 
được xác định mà không bị ảnh hưởng bởi bình dự trữ (130). Tương tự, kích cỡ và hình 
dạng của bậc để chân (70R) có thể được xác định mà không bị ảnh hưởng bởi bình dự 
trữ (130).  
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(11) 33673 
(21) 1-2012-03365 (51) 7 H04N  7/26,  7/36 
(22) 11.04.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/031998 11.04.2011 (87) WO/2011/130187 20.10.2011 
(30) 61/323,250 12.04.2010 US 

61/350,743 02.06.2010 US 
61/361,188 02.07.2010 US 
13/012,583 24.01.2011 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.11.2012 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121-1714, United States of America 

(72) JOSHI, Rajan L. (US), KARCZEWICZ, Marta (PL), CHIEN, Wei-Jung (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị dự báo tín hiệu viđeo 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị dự báo tín hiệu viđeo áp dụng cho thiết bị 

mã hoá và thiết bị giải mã. ở giai đoạn dự báo trong quy trình mã hoá và/hoặc giải mã 
dữ liệu viđeo, thiết bị mã hoá dữ liệu viđeo có thể sử dụng bộ lọc tương đối dài cho một 
số vectơ chuyển động chỉ đến một số vị trí điểm ảnh con và sử dụng bộ lọc tương đối 
ngắn cho các vectơ chuyển động chỉ đến các vị trí điểm ảnh con còn lại, trong đó bộ lọc 
dài thường là bộ lọc nội suy có số lượng hệ số lọc nhiều hơn, hệ số lọc còn được gọi là 
đầu ra, và bộ lọc ngắn thường là bộ lọc nội suy có số lượng đầu ra ít hơn.  
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(11) 33674 
(21) 1-2012-03384 (51) 7 H04N  21/00 
(22) 13.11.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 11306499.2 16.11.2011 EP 
(71) THOMSON LICENSING  (FR) 

1-5, rue Jeanne d'Arc, 92130 Issy-les-Moulineaux, France. 
(72) Burklin, Helmut (DE), Houdaille, Remi (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp chuyển mạch phiên bản nội dung kỹ thuật số và 

thiết bị tương ứng 
(57)    Sáng chế đề cập đến lĩnh vực quản lý sự chuyển mạch nội dung kỹ thuật số và cụ thể là 

sự tối ưu hóa sự chuyển mạch phiên bản nội dung kỹ thuật số để đảm bảo sự chuyển 
mạch trôi chảy giữa các phiên bản khác nhau của nội dưng kỹ thuật số trong khi hoàn 
trả. Các phiên bản khác nhau ví dụ: phiên bản chưa được kiểm duyệt và phiên bản đã 
kiểm duyệt, phiên bản điện ảnh và phiên bản điều hợp TV-series có nội đung kỹ thuật số 
tương tự, phiên bản có quảng cáo được chèn vào và phiên bản khác, phiên bản đoạn giới 
thiệu và phiên bản điện ảnh, các phiên bản được lồng tiếng khác nhau.  
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(11) 33675 
(21) 1-2012-03399 (51) 7 F25B  45/00 
(22) 17.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/036804 17.05.2011 (87) WO 2011/146481 24.11.2011 
(30) 61/345,428      17.05.2010  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.11.2012 
(71) JOSEPH COMPANY INTERNATIONAL, INC  (US) 

1711 Langley Avenue, Irvine, California 92612, United States of America 
(72) CULL, David (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp làm sạch và tái nạp đồ chứa 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp làm sạch, vệ sinh và tái nạp đồ chứa tự làm 

lạnh có bộ phận trao đổi nhiệt có chứa cacbon nén bên trong bộ phận trao đổi nhiệt này, 
bao gồm các nguồn nguyên liệu làm sạch và vệ sinh được nối nhờ các van với đồ chứa 
để phun và xả nguyên liệu vào và ra khỏi đồ chứa. Nguồn khí cacbon đioxit được phun 
vào bộ phận trao đổi nhiệt để được hấp phụ bởi cacbon. Nguồn dịch lỏng được làm mát 
và phương tiện để làm tuần hoàn dịch lỏng được làm mát qua đồ chứa trong khi hấp phụ 
khí cacbon đioxit để loại bỏ nhiệt được sinh ra từ đó.  
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(11) 33676 
(21) 1-2012-03402 (51) 7 H03M  1/56, H01L  27/146, H04N  

5/378 
(22) 22.04.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/002360   22.04.2011 (87) WO 2011/135815 03.11.2011 
(30) 2010-105849 30.04.2010 JP 

2011-048144 04.03.2011 JP 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) IWAKI, Hiroyuki (JP), MURAKAMI, Hirotaka (JP), INADA, Yoshiaki (JP), 

HISAMATSU, Yasuaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp chuyển đổi tương tự-số (A/D) và thiết bị tạo ảnh 

mạch rắn 
(57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo ảnh mạch rắn có bộ chuyển đổi tương tự- số, và phương 

pháp chuyển đổi tương tự-số. Thiết bị tạo ảnh mạch rắn bao gồm bộ phận ngăn ngừa 
tính không nhất quán bit được tạo cấu hình để ngăn ngừa tính không nhất quán bit giữa 
đầu ra của phần chốt bit mức thấp và phần đếm bit mức cao.  
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(11) 33677 
(21) 1-2012-03403 (51) 7 F23L 1/00, 15/02, F23C 7/02 
(22) 16.03.2012 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2012/056849   16.03.2012 (87) WO2012/172846 20.12.2012 
(30) 2011-133533   15.06.2011 JP 
(71) CHUGAI RO CO., LTD.  (JP) 

6-1, Hiranomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0046 Japan 
(72) Yusaku KAWAMOTO (JP), Kazuya KITAMURA (JP), Yusuke ASAYAMA (JP), 

Tomoki KATAYAMA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đốt 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đốt có thể sử dụng khí đốt ở nhiệt độ cao và có thể tạo ra sự 

xoay vòng ngọn lửa theo phương hướng kính bao gồm phần hình trụ (5) xác định 
khoang hình trụ (4) có dạng hình trụ, phần mở rộng theo phương hướng kính (7) xác 
định khoang mở rộng theo phương hướng kính (6) mà mở rộng theo phương hướng kính 
từ khoang hình trụ (4) về phía khoang bên trong lò (l), và rãnh phun (8) có mặt bên thứ 
nhất (8a) là mặt phẳng tiếp xúc với khoang hình trụ (4), mặt bên thứ hai (8b) là mặt 
phẳng đối diện với mặt bên thứ nhất (8a) và mặt bên thứ ba (8c) là mặt phẳng nghiêng 
và kéo dài từ mặt bên thứ hai (8b), và tiếp xúc với khoang hình trụ (4).  
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(11) 33678 
(21) 1-2012-03410 (51) 7 B63H 1/28, B64C 11/14 
(22) 15.11.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 10 2011 055 515.3 18.11.2011 DE 

EP 12191460.0 06.11.2012 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.11.2012 
(71) BECKER MARINE SYSTEMS GMBH & CO. KG  (DE) 

Neulaender Kamp 3, 21079 Hamburg, Germany 
(72) LEHMANN, Dirk (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chân vịt dùng cho tàu thủy 
(57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu chân vịt (100) , đặc biệt cho hệ thống dẫn động của tàu 

thủy, bao gồm chân vịt (10), chân vịt (10) có thể quay được quanh đường trục chân vịt 
(13). Hơn nữa, ít nhất một cánh rôto (30) được tạo ra có thể quay được tự do quanh 
đường trục chân vịt (13), trong đó đường kính (31) của đường tròn được vạch ra bởi 
chuyển động quay của ít nhất một cánh rôto (30) nhỏ hơn đường kính (16) của chân vịt 
(10). 
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(11) 33679 
(21) 1-2012-03416 (51) 7 F02D  3/00 
(22) 16.11.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 100142588 21.11.2011 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Ting Wei SHIH (TW), Yu-Ren WANG (TW), Wen-Ping CHAN (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống và phương pháp kiểm soát nhiên liệu dùng cho động 

cơ 
(57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống kiểm soát nhiên liệu dùng cho động cơ gồm có môtơ khởi 

động, công tắc nguồn điện nối với bộ ăcquy, vòi phun nhiên liệu, và bộ điều khiển điện 
tử trung tâm có bộ đếm. Bộ điều khiển điện tử trung tâm được nối với công tắc nguồn 
điện và vòi phun nhiên liệu. Bộ đếm đếm số lần kích hoạt của công tắc nguồn điện. Khi 
số lần kích hoạt của bộ đếm là một thì bộ điều khiển điện tử trung tâm đưa ra một tín 
hiệu để điều khiển vòi phun nhiên liệu mở trong khoảng thời gian định trước. Nhờ đó 
khi hoàn thành việc lắp ráp xe trên dây truyền sản xuất hàng loạt thì công tắc nguồn 
điện bật và sẵn sàng khởi động động cơ mặc đù môtơ khởi động chưa được kích hoạt, bộ 
điều khiển điện tử trung tâm sẽ điều khiển vòi phun nhiên liệu kích hoạt để loại bỏ 
không khí còn lại trong các đường dẫn nhiên liệu. Điều này sẽ giải quyết vấn đề liên 
quan tới thời gian kéo dài để khởi động động cơ trong lần khởi động đầu tiên đối với xe 
sau khi ra khỏi dây truyền sản xuất hàng loạt, và giảm đáng kể thời gian cần thiết để 
khởi động. Ngoài ra sáng chế còn đề cập đến phương pháp kiểm soát nhiên liệu dùng 
cho động cơ.  
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(11) 33680 
(21) 1-2012-03420 (51) 7 H04N  5/3745 
(22) 22.04.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/002359   22.04.2011 (87) WO 2011/135814 03.11.2011 
(30) 2010-105795    30.04.2010   JP 
(71) SONY CORPORATION  (JP) 

1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) IWAKI, Hiroyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp chuyển đổi tương tự-số (A/D) và thiết bị tạo ảnh 

mạch rắn 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo ảnh mạch rắn có bộ chuyển đổi tương tự - số và phương 

pháp chuyển đổi tương tự-số. Một ví dụ về thiết bị tạo ảnh mạch rắn bao gồm phần xử lý 
theo cột mà nó bao gồm bộ phận chốt bit mức thấp. Bộ phận chốt bit mức thấp thu nhận 
đầu ra bộ so sánh từ bộ so sánh và kết quả đếm từ bộ đếm, và bộ phận chốt bit mức thấp 
chốt giá trị đếm.  
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(11) 33681 
(21) 1-2012-03421 (51) 7 A47B 88/04, E06B 3/42 
(22) 16.11.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 100142291 18.11.2011 TW 
(71) SLIDE MEI YAO INTERNATIONAL CO., LTD.  (TW) 

2F., No. 119, Shing De Rd., San Chung Dist., New Taipei City, Taiwan 
(72) Tsung-Yao CHEN (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cụm trượt được dẫn hướng 
(57)     Sáng chế đề cập đến cụm trượt được dẫn hướng gồm ít nhất bộ ray trượt (2) có tấm đế 

dọc (211), hai tấm dẫn hướng (212) kéo dài tương ứng và ngang qua hai mặt bên đối 
diện của tấm đế (211), và ít nhất một phần bắt chặt (216) tạo ra trên một trong số các 
tấm dẫn hướng (211). ít nhất một bộ đẫn hướng dọc (4) được lắp tháo ra được trên một 
trong số các tấm dẫn hướng (211), và có thanh răng dọc (41) và ít nhất móc ăn khớp 
(42) được lắp trên thanh răng (41). Móc ăn khớp (42) ăn khớp với phần bắt chặt (216) 
của một phần bắt chặt trên các tấm dẫn hướng (211).  
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(11) 33682 
(21) 1-2012-03423 (51) 7 H04L  29/06 
(22) 03.05.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2010/033367 03.05.2010 (87) WO/2011/139266 10.11.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.11.2012 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Imed BOUAZIZI (TN), Lukasz KONDRAD (PL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và hệ thống để giảm tổng giao thức 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp làm giảm tổng giao thức. Phương pháp theo 

sáng chế có thể bao gồm bước nhận luồng dữ liệu bao gồm nhiều gói, nhận diện dữ liệu 
tĩnh và dữ liệu động trong các phần đầu gói của các gói, tạo ra các gói giao thức bằng 
cách loại bỏ dữ liệu tĩnh từ các phần đầu gói trong khi giữ lại dữ liệu động, tạo ra dữ liệu 
tạo tín hiệu dựa trên dữ liệu tĩnh, và tạo ra luồng vận chuyển bao gồm dữ liệu báo hiệu 
và các gói giao thức.  
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(11) 33683 
(21) 1-2012-03425 (51) 7 H04L  9/32 
(22) 03.06.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/CN2010/073509 03.06.2010 (87) WO/2011/137600 10.11.2011 
(30) 201010163064.5      05.05.2010  CN 
(71) NATIONZ TECHNOLOGIES INC.  (CN) 

Room 301 & 302, Building No. 3, Shenzhen Software Park in Hi-tech Industry Zone, 
Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057, China 

(72) Xianwei YANG (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp truy cập truyền thông tần số rađiô nhờ truyền 

thông điện từ tần số thấp 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp truy cập truyền thông tần số radiô nhờ truyền thông 

điện từ tần số thấp. Phương pháp bao gồm bước: bên yêu cầu gửi yêu cầu kích hoạt bao 
gồm dữ liệu ngẫu nhiên thứ nhất qua kênh tần số thấp; bên được yêu cầu nhận yêu cầu 
kích hoạt, tạo ra tin nhắn phản hồi kích hoạt bao gồm dữ liệu ngẫu nhiên thứ hai và phần 
tử nhận dạng của bên được yêu cầu, và gửi tin nhắn phản hồi kích hoạt theo địa chỉ 
truyền thông tần số rađiô thứ nhất; bên yêu cầu nhận và xác nhận tin nhắn phản hồi kích 
hoạt. Nếu việc xác nhận được thông qua, bên yêu cầu tạo ra yêu cầu kết nối bao gồm dữ 
liệu ngẫu nhiên thứ ba, và gửi yêu cầu kết nối theo địa chỉ truyền thông tần số rađiô thứ 
hai; bên được yêu cầu nhận và xác nhận yêu cầu kết nối. Nếu việc xác nhận được thông 
qua, bên được yêu cầu tạo ra tin nhắn phản hồi kết nối, vầ gửi tin nhắn phản hồi kết nối 
theo địa chỉ truyền thông tần số rađiô thứ hai; bên yêu cầu nhận tin nhắn phản hồi kết 
nối xác nhận liệu kết nối có thành công. Nếu kết nối thành công, bên yêu cầu trao đổi 
với bên được yêu cầu, theo địa chỉ tần số rađiô thứ hai, qua kênh rađiô. Sáng chế đẩy 
nhanh tốc độ truy cập truyền thông tần số  rađiô nhờ truyền thông điện từ tần số thấp.  
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(11) 33684 
(21) 1-2012-03430 (51) 7 G11B  5/73,  17/022 
(22) 19.11.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 2011-255069 22.11.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.11.2012 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED.  (JP) 

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008405, Japan 
(72) Haruhiko Otsuka (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nền thủy tinh dùng làm vật ghi từ tính và vật ghi từ tính chứa 

nền thủy tinh này 
(57)    Sáng chế đề cập  đến nền thủy tinh dùng làm vật ghi từ tính, có khả năng triệt tiêu sự 

rung khi vật ghi từ tính quay với tốc độ cao trong thiết bị đĩa từ, cũng như cải thiện khả 
năng chịu va đập của vật ghi từ tính. Nền thủy tinh dùng làm vật ghi từ tính theo sáng 
chế có hình dạng đĩa, có lỗ thủng hình tròn ở tâm và có một cặp bề mặt chính đối diện 
nhau, trong đó trên các bề mặt chính có vùng kẹp bao gồm vị trí để kẹp cho bộ phận kẹp 
khi vật ghi từ tính được lắp cố định vào ổ đĩa cứng, vùng kẹp này có độ phẳng nhỏ hơn 
hoặc bằng 1 àtm và dung sai độ dày nhỏ hơn hoặc bằng 0,3 μm.  
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(11) 33685 
(21) 1-2012-03445 (51) 7 E05B  17/04 
(22) 22.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/041403 22.06.2011 (87) WO 2011/163335 29.12.2011 
(30) 61/358,452      25.06.2010  US 
(71) NEWFREY LLC  (US) 

1207 Drummond Plaza, Newark, DE 19711, United States of America. 
(72) BUI, Jeanette, Vy (US), WINARDI, Michael (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) ống trụ của khóa cửa 
(57)     Sáng chế đề cập đến ống trụ của khóa cửa bao gồm khối chi tiết quay có chi tiết quay 

liên kết động với khớp ly hợp thứ nhất. Khối ống trụ đóng mở khóa có thân đầu nối liên 
kết động với khớp ly hợp thứ hai. Phần thứ nhất của khối chi tiết quay được tiếp nhận 
trong đầu mút thứ nhất của hộp vỏ và phần thứ hai của khối ống trụ đóng mở khóa được 
tiếp nhận trong đầu mút thứ hai của hộp vỏ này. Một cam được bố trí trong rãnh khoá và 
được lắp để quay. ống trụ khóa cửa có kết cấu  sao cho cam này luôn liên kết động với 
khớp ly hợp thứ nhất, và có kết cấu  sao cho khớp ly hợp thứ hai được  liên kết động với 
cam thông qua khớp ly hợp thứ nhất khi chìa khóa được lồng vào khối ống trụ đóng mở 
khóa.  
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(11) 33686 
(21) 1-2012-03449 (51) 7 B65D  23/10 
(22) 18.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/036963 18.05.2011 (87) WO 2011/146592 24.11.2011 
(30) 12/784,658      21.05.2010  US 
(71) GRAHAM PACKAGING COMPANY, L.P.  (US) 

2401 Pleasant Valley Road, York, PA 17402, USA 
(72) YOURIST, Sheldon, E. (US), HUNTER, Travis, A. (US), PRITCHETT, Jr., Raymond, 

A. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bình nhựa 
(57)     Sáng chế đề xuất bình nhựa (10) có đặc tính ổn định cấu trúc cải tiến khi được cầm, bình 

nhựa này bao gồm nắp (12) và thân chính có thành bên (19). Thân chính có phần dưới 
(20) và vòm trên (30) mà tách từ phần dưới bằng phần eo (32). Vòm trên bao gồm phần 
đỉnh trên (34) có chiều rộng tối đa thứ nhất (38, 40) và có hốc lõm (46) được xác định 
trên đó. Hốc cầm (48) có thể được xác định trên thành bên ngay bên dưới phần đỉnh 
trên, có chiều rộng tối thiểu thứ hai (42, 44) nhỏ hơn chiều rộng tối đa thứ nhất. Một 
phần của thành bên mà xác định hốc cầm (48) có thể eô phần tử gia cố thẳng đứng (62) 
đượe xáe định trên đó. Hơn nữa, một phần của thành bên mà xác định hốc cầm có thể có 
rãnh hình chữ U (50) xác định trên đó.  
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(11) 33687 
(21) 1-2012-03452 (51) 7 F25D  3/08 
(22) 18.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/036933 18.05.2011 (87) WO 2011/146572 24.11.2011 
(30) 61/346,359      19.05.2010  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.11.2012 
(71) JOSEPH COMPANY INTERNATIONAL, INC.  (US) 

1711 Langley Avenue, Irvine, California 92612, United States of America. 
(72) CULL David (TH), SILLINCE MARK (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị dạng thùng chứa để tự làm mát và tự phân phối chất 

lỏng 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị dạng thùng chứa để tự làm mát và tự phân phối chất lỏng là 

đồ uống, bao gồm bộ phận trao đổi nhiệt có các phần cacbon nén đặt trong đó. Van được 
cố định vào ống, ống này lại được gắn vào vỏ của bộ phận trao đổi nhiệt để hấp phụ 
cacbon đioxit và sau đó được giải hấp bằng cacbon nén để làm mát đồ uống. Hộp chứa 
khí phân phối được bố trí trong thiết bị dạng thùng chứa này để tự động giải phóng 
cacbon đioxit để duy trì chiều cao cột áp trong thiết bị này đủ để đảm bảo việc phân 
phối đồ uống.  
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(11) 33688 
(21) 1-2012-03454 (51) 7 A47B 88/04, E06B 3/42 
(22) 20.11.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 100142562 21.11.2011 TW 
(71) SLIDE MEI YAO INTERNATIONAL CO., LTD.  (TW) 

2F., No. 119, Shing De Rd., San Chung Dist., New Taipei City, Taiwan 
(72) Tsung-Yao CHEN (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị đồng bộ dùng cho cơ cấu trượt của ngăn kéo 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đồng bộ hóa bao gồm hai bộ dẫn hướng dọc (4), mỗi thiết bị 

đồng bộ có thanh răng (4l) và thanh hãm sự dịch chuyển (42) được nối với thanh răng 
(41), và cơ cấu quay (6) gồm có hai bánh răng khế (63) để ăn khớp tương ứng với các bộ 
dẫn hướng (4). Khi bánh răng khế (63 ) dịch chuyển tương ứng từ các thanh răng (41) để 
quay tương ứng trên các thanh hãm dịch chuyển (42), áp suất cao được sinh ra giũa các 
bộ dẫn hướng (4) và cơ cấu quay (6), nhờ đó làm chậm và giảm sự quay của cơ cấu quay 
(6).  
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(11) 33689 
(21) 1-2012-03462 (51) 7 C09D  11/00 
(22) 30.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/058806 30.05.2011 (87) WO2011/151277 08.12.2011 
(30) 10164579.4 01.06.2010 EP 

61/415,986 22.11.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.11.2012 
(71) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.  (NL) 

Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, The Netherlands 
(72) MCLACHLAN, Fiona (GB), SASADA, Paul John Christopher (GB), RICHARDSON, 

Alban Elroy (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm tạo màu, chế phẩm phủ kiến trúc, bộ pha màu, máy 

pha màu và phương pháp sản xuất chế phẩm phủ kiến trúc tại 
cửa hàng 

 (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm tạo màu ở dạng lỏng dùng để tạo màu cho cả sơn nền hệ 
dung môi lẫn sơn nền hệ nước, chế phẩm này chỉ chứa lượng nhỏ hoặc hầu như không 
chứa các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Cụ thể, sáng chế đề xuất chế phẩm không làm tắc 
các đầu phun hở trong máy pha màu tự động tại cửa hàng và có các đặc tính sơn tốt, đặc 
biệt là trong sơn kiến trúc. Sáng chế cũng đề xuất bộ pha màu và máy pha màu tự động 
tại cửa hàng được nạp các chất tạo màu này. Chế phẩm phủ kiến trúc và phương pháp 
sản xuất chế phẩm phủ kiến trúc tại cửa hàng cũng được đề xuất.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp cải thiện khả năng hàn kín nóng của vật liệu 

đóng gói và phương pháp sản xuất vật chứa hoặc bao bì được 
hàn kín nóng 

 (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp cải thiện khả năng hàn kín nóng của vật liệu đóng gói 
và phương pháp sản xuất vật chứa hoặc bao bì được hàn kín nóng. Vật liệu có thể là giấy 
hoặc bìa cứng đóng gói được bọc polyme, hoặc màng đóng gói polyme. Theo sáng chế, 
vật liệu gồm lớp polyme chứa polyeste, cụ thể là polylactit, khả năng hàn kín nóng của 
nó được cải thiện bằng bức xạ cực tím. Polylactit hữu ích được hiểu theo cách thông 
thường hoặc khi được trộn, ví dụ, với polyeste có thể phân hủy sinh học khác. Các vật 
chứa và bao bì được sản xuất theo sáng chế gồm cốc uống nước dùng một lần và hộp bìa 
cứng và các bao bì của hộp.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống phanh có cần phanh song song với tay lái 
(57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống phanh (100) dùng cho phương tiện giao thông (200) có tay 

lái với tay nắm (P) có trục (X), và ít nhất một phanh (240) mà có thể khởi động bằng dây 
phanh (C).  
Hệ thống phanh theo sáng chế bao gồm: 
- bộ phận đỡ (10) có phần đầu (10a) được thiết kế để được bắt chặt vào tay lái và phần 
thứ hai (10b) có chi tiết dẫn hướng cho dây phanh; 
- thân chốt (16) được lắp theo cách xoay được so với bộ phận đỡ quanh trục xoay (A) 
gần như song song với trục dọc (X) của tay nắm (P) khi hệ thống phanh được bắt chặt 
vào tay lái; thân chốt bao gồm:  
- cần phanh (18) nhô ra, theo hướng (B) gần như song song với trục xoay (A), từ đầu thứ 
nhất của thân chốt đối diện với trục xoay;  
- vùng bắt chặt (26) với một đầu của dây phanh (C), vùng bắt chặt này được bố trí giữa 
trục xoay (A) và đầu thứ nhất của thân chốt đối diện với trục xoay, chi tiết dẫn hướng 
(14) của dây phanh kéo dài dọc theo trục đi vào khoảng thể tích do phần thứ nhất của bộ 
phận đỡ được thiết kế để bắt chặt vào tay lái tạo ra.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông 
(57)     Sáng chế đề xuất ít nhất phương pháp, thiết bị, và chương trình máy tính để phát hiện sự 

kiện kích hoạt tính liên tục của cuộc gọi giọng nói rađio đơn, chỉ thị việc chuyển vùng 
của thiết bị người sử dụng giữa miền chuyển mạch gói và miền chuyển mạch bằng 
mạch, thống nhất với quy trình tái định vị hệ thống con rađio mạng phục vụ, treo các bộ 
mang rađio tạo tín hiệu mặt phẳng điều khiển, khởi động lại các bộ mang rađio tạo tín 
hiệu được treo, và hồi phục lại các bộ mang rađio tạo tín hiệu được treo trong miền được 
chuyến vùng tới, trong đó, bước hồi phục lại bao gồm việc bảo vệ các bộ mang rađio tạo 
tín hiệu mặt phẳng điều khiển của miền được chuyển vùng tới sử dụng cùng một chìa 
khóa an ninh được ánh xạ được sử dụng để mã hóa các bộ mang truy cập rađio mặt 
phẳng người sử dụng trong miền được chuyển vùng tới.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông 
(57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp bao gồm bước nhận tại chức năng ứng dụng mạng một 

yêu cầu liên quan tới chìa khóa kiến trúc khởi động chung được tạo ra từ thiết bị người 
sử dụng. Yêu cầu nhận được bao gồm bộ phận nhận diện chức năng ứng dụng mạng bao 
gồm bộ định vị nguồn tài nguyên đồng đều, trong đó chức năng ứng dụng mạng có tên 
miền được xác định chất lượng đầy đủ. Phương pháp còn bao gồm bước thực hiện chìa 
khóa kiến trúc khởi động chung để được tạo ra cho thiết bị người sử dụng dựa ít nhất 
một phần trên bộ định vị nguồn tài nguyên đồng đều là một phần của bộ phận nhận diện 
chức năng ứng dụng mạng. Sáng chế cũng đề cập tới thiết bị và các chương trình máy 
tính để thực hiện phương pháp này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp phát hiện trường hợp nhiễm virut Flaviviridae 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phát hiện trường hợp nhiễm virut Flaviviridae bao gồm các 

bước chuẩn bị mẫu sinh học chứa phức hợp bao gồm ít nhất hai protein, protein phi cấu 
trúc 1 và thrombin hoặc protein phi cấu trúc 1 và prothrombin, chuẩn bị kháng thể bắt 
giữ gắn kết với một trong hai protein này, chuẩn bị kháng thể phát hiện gắn kết với 
protein còn lại trong hai protein này và xác định trường hợp nhiễm virut bằng kết quả 
phản ứng của kháng thể bắt giữ khi cả hai kháng thể gắn với phức hợp. Sáng chế cũng đề 
cập đến một phương pháp khác để phát hiện trường hợp nhiễm virut Flaviviridae.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị kiểm soát tích hợp an toàn chống virus thâm nhập 
(57)     Sáng chế đề xuất thiết bị kiểm soát tích hợp an toàn chống virut thâm nhập. Thiết bị 

kiểm soát tích hợp an toàn chống virut thâm nhập được kích hoạt riêng biệt bằng cách 
chạy các chương trình toàn sẵn có dùng cho các virut, phần mềm gián điệp cố tình gây 
hại và các chương trình ẩn danh dưới dạng thiết bị lồng trong mà là phần cứng được tích 
hợp. Do đó, thiết bị kiểm soát tích hợp an toàn chống virut thâm nhập có thế bảo vệ các 
máy tính và các thiết bị lưu trữ bên ngoài khỏi các chương trình độc hại mà có thể nhiễm 
sang dữ liệu được truyền từ Intemet, dữ liệu được truyền giữa các máy tính và dữ liệu 
trong các thiết bị lưu trữ bên ngoài bằng cách cài đặt, dưới dạng phần cứng  được tích 
hợp, chương trình bảo vệ và miễn nhiễm cho phần mềm gián điệp, các chương trình 
phòng vệ chống s&wự xâm nhập của người ẩn danh và chương trình để đối phó hiệu quả 
với các chương trình độc hại mới,.v.v.,để chống sự xâm nhập của các chương trình độc 
hại hiện có và thực hiện sự miễn nhiễm cho chương trình độc hại hiện có, để đối phó 
hiệu quả với các chương trình độc hại mới được tạo ra, để chống sự truy cập cố ý gây hại 
của những người ẩn danh vào cá máy tính, và để khuyến cáo những người ẩn danh về 
các hành động cố ý gây hại của họ.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Vi sinh vật không có trong tự nhiên và phương pháp sản xuất 

butadien bằng cách sử dụng vi sinh vật này 
 (57)   Sáng chế đề cập đến vi sinh vật không có trong tự nhiên có quá trình sinh tổng hợp 

butadien. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất butadien sử dụng sinh vật 
này.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị điều khiển giao diện người sử dụng 
(57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị, phương pháp và điều khiển giao diện người sử dụng. Phương 

pháp bao gồm bước: điều khiển màn hình hiển thị nhạy chạm, trong khi ngón tay của 
người sử dụng được phát hiện lướt qua một khoảng cách so với màn hình hiển thị nhạy 
chạm, để hiển thị chỉ thị tạm thời của nội dung thứ nhất để dán, trong đó, nếu người sử 
dụng sau đó dịch chuyển ngón tay của mình ra khỏi màn hình hiến thị nhạy chạm sao 
cho ngón tay của người sử dụng không tiếp tục được phát hiện nữa, chỉ thị tạm thời của 
nội dung thứ nhất để dán được loại bỏ không được hiển thị trên màn hình hiển thị nhạy 
chạm.  
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(54) Thép không gỉ austenit chứa hàm lượng niken thấp    
(57)    Sáng chế đề cập đến thép không gỉ austenit chứa hàm lượng niken thấp với khả năng 

chống nứt chậm cao. Thép này chứa các nguyên tố tính theo % trọng lượng như sau: 
cacbon 0,02 - 0,15%, mangan 7 - 15%, crom 14 - 19%, niken 0,1 - 4%, đồng 0,1 - 3%, 
nitơ 0,05 - 0,3%, sắt và các tạp chất không tránh khỏi với lượng còn lại, và khoảng thành 
phần hóa học về tổng hàm lượng cacbon và nitơ (C+N) và nhiệt độ Md30 được đo nằm 
trong vùng được xác định bởi các điểm ABCDS có các giá trị sau  
   Điểm      Md30

oC  C+N%  
 A  - 80  0,1  
 B  + 7  0,1  
 C - 40  0,40  
 D  - 80  0,40.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thép hợp kim thấp có cường độ đàn hồi cao và độ kháng nứt 

ứng lực sulfua cao và sản phẩm thép được làm từ thép này 
 (57)    Sáng chế đề cập đến thép hợp kim thấp có cường độ đàn hồi cao và độ kháng nút ứng lực 

sulfua cao chứa, tính theo trọng lượng, C: từ 0,3% đến 0,5%, Si: từ 0,1% đến 0,5%, Mn: 
1% hoặc thấp hơn, P: 0,03% hoặc thấp hơn, S: 0,005% hoặc thấp hơn, Cr: từ  0,3%đến 
1%, Mo: từ 1% đến 2%, W: từ 0,3% đến 1%, V: từ 0,03% đến 0,25%, Nb: từ 0,01% đến 
0,15%, Al: từ 0,0/% đến 0,1%, phần còn lại của thành phần hóa học của thép này là sắt 
và các tạp chất hoặc các phần còn lại từ hoặc cần thiết đối với quy trình sản xuất thép và 
quy trình đúc. Thép này có thể được sử dụng để sản xuất các ống không hàn dùng cho 
các giếng hydrocacbon với cường độ đàn hồi sau khi xử lý nhiệt là 862MPa hoặc cao 
hơn hoặc thậm chí là 965MPa hoặc cao hơn. Ngoài ra sáng chế còn đề cập đến sản phẩm 
thép được làm từ thép này.  
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(11) 33700 
(21) 1-2012-03585 (51) 7 G01N  35/02,  33/53,  33/58 
(22) 12.04.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/KR2011/002563 12.04.2011 (87) WO 2011/136485 03.11.2011 
(30) 10-2010-0040370      29.04.2010  KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.11.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea 
(72) In Wook KIM (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị vi lưu ly tâm và phương pháp phân tích miễn dịch bằng 

cách sử dụng thiết bị này 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị vi lưu ly tâm và phương pháp xét nghiệm miễn dịch sử dụng 

thiết bị này. Thiết bị vi lưu theo sáng chế gồm ít nhất một cấu trúc vi lưu, cấu trúc vi lưu 
này gồm: một khoang chứa mẫu tiếp nhận mẫu chất lưu; một khoang phản ứng thứ nhất 
nối với khoang chứa mẫu và chứa ít nhất một chất tiếp hợp đánh dấu; một khoang phản 
ứng thứ hai nối với khoang phản ứng thứ nhất và chứa chất kết dính bắt giữ; một khoang 
chứa dung dịch đệm nối với khoang phản ứng thứ hai và chứa dung dịch đệm rửa giải; 
một khoang phát hiện nối với khoang phản ứng thứ hai và tiếp nhận ít nhất một chất tiếp 
hợp đánh dấu; các kênh mà qua đó khoang phản ứng thứ nhất, khoang phản ứng thứ hai, 
khoang chứa dung dịch đệm và khoang phát hiện được nối với nhau; và ít nhất một van 
đặt trong ít nhất một trong các kênh, và mở và đóng kênh này .  
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(11) 33701 
(21) 1-2012-03596 (51) 7 B03C  3/80, B01D  46/02,  51/00,  

51/02, B03C  3/155,  3/74 
(22) 30.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/062389    30.05.2011 (87) WO 2011/152357 08.12.2011 
(30) 2010-127137    02.06.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.11.2012 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES MECHATRONICS SYSTEMS, LTD.  (JP) 

1-16, Komatsu-dori 5-chome, Hyogo-ku, Kobe-shi, Hyogo 652-0865, Japan 
(72) Kazutaka TOMIMATSU (JP), Masaya KATO  (JP), Akiyoshi NAMBA (JP), Yasutoshi 

UEDA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Thiết bị hút bụi và phương pháp vận hành thiết bị hút bụi này 
(57)     Sáng chế đề xuất phương pháp vận hành thiết bị hút bụi và thiết bị hút bụi, trong đó bằng 

cách làm giảm độ bám của bụi bám rất chặt vào các điện cực trong bộ nạp điện trước, và 
tiến hành nạp điện một cách ổn định, thì việc hút bụi có thể được thực hiện với mức sụt 
áp tối thiểu và hiệu quả cao. Cụ thể, phương pháp vận hành thiết bị hút bụi bao gồm bộ 
nạp điện trước (110) và túi lọc trong ống dẫn khí thải mà dòng khí đi qua, với bộ nạp 
điện trước được bố trí nằm trước túi lọc, trong đó bộ nạp điện trước (110) có các điện 
cực để nạp điện cho bụi, nguồn điện cấp điện cho các điện cực, và thiết bị điều khiển tốc 
độ của dòng khí để điều chỉnh tốc độ của dòng khí đi qua bộ nạp điện trước này tới trị số 
quy định, và trong đó phương pháp này bao gồm bước nạp điện cho bụi bằng cách cấp 
điện từ các điện cực cho bụi, và bước loại bỏ bụi bám vào các điện cực này bằng cách 
tăng tốc độ của dòng khí đi qua bộ nạp điện trước này.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.11.2012 
(71) JX NIPPON MINING & METALS CORPORATION  (JP) 

6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8164, Japan 
(72) YAMANISHI Keisuke (JP), ARAI Hideta (JP), MIKI Atsushi (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Tấm dùng cho bảng mạch mềm dẻo 
(57)    Sáng chế đề cạp đến tấm dùng cho mạch dây dẫn mềm dẻo, trong đó lớp mạ đồng được 

mạ toàn bộ hoặc cục bộ lên đồng lá được phủ lên chất nền là nhựa cách điện, khác biệt ở 
chỗ, tỷ lệ A - [(200)/{(l 1 l) + (200) + (220) + (31 l)}] x 100, tức là tỷ lệ cường độ điện 
tích pic trong phổ nhiễu xạ tia X của bề mặt lớp mạ đồng là lớn hơn 90. Sáng chế có thể 
tạo ra tấm dùng cho mạch dây dẫn mềm dẻo, trong đó lớp mạ đồng được mạ toàn bộ 
hoặc cục bộ lên đồng lá được phủ lên chất nền là nhựa cách điện, khác biệt ở chỗ, tấm 
này có độ chịu uốn đặc biệt cao và cho phép tạo ra các mẫu mạch dây dẫn mịn, cụ thể là 
các mẫu mạch dây dẫn có mật độ cao.  
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(11) 33703 
(21) 1-2012-03606 (51) 7 C07D  401/10,  401/12,  403/10, 

A61K  1/496, A61P  25/28,  25/16 
(22) 07.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/059330 07.06.2011 (87) WO 2011/154374 15.12.2011 
(30) 10165336.8      09.06.2010  EP 
(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV  (BE) 

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium 
(72) TRABANCO-SUAREZ, AndrÐs, Avelino (ES), TRESADERN, Gary, John (GB), 

MACDONALD, Gregor, James (GB), VEGA RAMIRO, Juan, Antonio (ES) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất 5-amino-3,6-dihydro-1H-pyrazin-2-on có tác dụng 

dùng làm chất ức chế beta-secretaza (BACE) 
(57)    Sáng chế đề cập đến các dẫn xuất 5-amino-3,6-dihydro-1H-pyrazin-2-on dùng làm các 

chất ức chế beta-secretaza, cũng được biết dưới tên enzym phân cắt tinh bột ở vị trí beta, 
BACE, BACEl, Asp2, hoặc memapsin2. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm  chứa các 
hợp chất này, đến các quy trình điều chế các hợp chất và hợp phần này. Sáng chế còn đề 
xuất các hợp chất và dược phẩm dùng để ngăn ngừa và điều trị các rối loạn  liên quan 
đến beta-secretaza, như bệnh Alzheimer (AD), suy giảm nhận thức nhẹ, bệnh lão suy, 
bệnh sa sút trí tuệ, bệnh sa sút trí tuệ với thể Lewy, hội chứng Down, bệnh sa sút trí tuệ 
đi kèm với đột quỵ, bệnh sa sút trí tuệ đi kèm với bệnh Parkinson hoặc bệnh sa sút trí tuệ 
đi kèm với lắng tinh bột beta.  
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(11) 33704 
(21) 1-2012-03615 (51) 7 H04L  1/00,  5/00,  1/16 
(22) 10.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/IB2011/052059   10.05.2011 (87) WO2011/141874 17.11.2011 
(30) 61/332,867 10.05.2010 US 

13/104,373 10.05.2011 US 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)  (SE) 

S-16483 Stockholm, Sweden 
(72) HAMMARWALL, David (SE), JONGREN, George (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp và thiết bị cấp phát các nguồn truyền dẫn 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền dẫn không dây dữ liệu người dùng 

và ít nhất loại thông tin điều khiển thứ nhất sử dụng nhiều lớp truyền dẫn bao gồm mã 
hóa các bit của loại thông tin điều khiển thứ nhất để tạo thành một hoặc nhiều từ mã 
điều khiển và mã hóa các bit của dữ liệu người dùng để tạo thành một hoặc nhiều từ mã 
dữ liệu người dùng. Phương pháp cũng bao gồm tạo ra nhiều ký hiệu vectơ dựa trên các 
từ mã điều khiển và các từ mã dữ liệu người dùng. Mỗi ký hiệu vectơ bao gồm nhiều ký 
hiệu điều biến mà mỗi ký hiệu điều biến được liên kết với lớp truyền dẫn mà trên lớp 
truyền dẫn này ký hiệu điều biến đã liên kết sẽ được truyền dẫn. Tạo ra nhiều ký hiệu 
vectơ bao gồm ghép xen các bit của một hoặc nhiều từ mã điều khiển và các bit của một 
hoặc nhiều từ mã dữ liệu người dùng do đó loại thông tin điều khiển thứ nhất được mang 
trong các ký hiệu điều biến liên kết với cùng các lớp truyền dẫn trong tất cả các ký hiệu 
vectơ được truyền dẫn trong một khung con mang loại thông tin điều khiển thứ nhất. 
Phương pháp cũng bao gồm truyền dẫn nhiều ký hiệu vectơ đến bộ thu nhận trên nhiều 
lớp truyền dẫn.  
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(21) 1-2012-03621 (51) 7 H04N  7/24, H04B  7/26, H04L  

12/56, H04N  7/015 
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10-2011-0042348 04.05.2011 KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Korea 
(72) Jin-hee JEONG (KR), Hak-ju LEE (KR), Se-ho MYUNG (KR), Yong-sik KWON 

(KR), Kum-ran JI (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ truyền quảng bá dạng số, bộ thu quảng bá dạng số, và 

phương pháp tạo kết cấu và xử  lý các dòng của chúng 
(57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý dòng của bộ truyền quảng bá dạng số. Sáng chế bao 

gồm các bước bố trí để bố trí dữ liệu di động mới theo chế độ xác định, nằm trong dòng 
bao gồm khu vực thứ nhất được cấp phát cho  dữ liệu di động hiện có và khu vực thứ hai 
được cấp phát cho dữ liệu thường; bước tạo kết cấu dòng để tạo kết cấu dòng trong đó bố 
trí dữ liệu cơ bản và dữ liệu di động mới này; và bước truyền để mã hóa và xen giữa 
dòng để đưa ra dòng làm dòng vận chuyển. Chế độ này có thể là một trong số chế độ 
tương thích và chế độ không tương thích. Theo đó, dòng có thể được sử dụng một cách 
hiệu quả trong các chế độ khác nhau.  
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Rellinghauser Straße 1-11, 45128 Essen, Germany 
(72) SCHMIDT Friedrich Georg (DE), GRENDA Werner (DE), SPYROU Emmanouil 

(GR), LOESCH Holger (DE), LAMMERS Christoph (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình tẩm nóng chảy trực tiếp để sản xuất các bán thành 

phẩm sợi compozit đã tẩm trước, thành phần compozit được 
sản xuất bằng quy trình này và bán thành phẩm sợi compozit 
đã tẩm trước 

(57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm x&wử lý tóc chứa chất kích thích mọc tóc và chất chống 
gàu. 
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Nordlysvegen 3, N-4340 Bryne, Norway 
(72) ALVESTAD Tor Gunnar (NO), LIF Arne Ingemar (NO), MYHRE Edvind (NO) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khung có thân nổi dùng cho phương tiện dưới biển và phương 

pháp tạo khung này 
(57)    Sáng chế đề cập đến khung (1) dùng cho phương tiện dưới biển được điều khiển từ xa, 

trong đó một số phần khung (12) của khung (1) có phần cốt (11) được làm bằng vật liệu 
nổi, và tr−ong đó các phần khung (12) được làm bằng vật liệu hóa cứng được (121) được 
bố trí trên bề mặt của phần cốt (11) để tạo ra lớp vỏ cứng quanh phần cốt (l l). Sáng chế 
còn đề cập đến phương pháp tạo khung (1) dùng cho phương tiện dưới biển được điều 
khiển từ xa, trong đó một số phần khung (12) có phần cốt (11) được làm bằng vật liệu 
nổi, phương pháp này bao gồm các bước: tạo một số bộ phận lõi (111) bằng vật liệu nổi; 
tạo phần cốt (11) bằng cách liên kết các bộ phận lõi (111) với nhau; phết vật liệu hóa 
cứng được (121) lên bề mặt của phần cốt (11); và tạo một số phần lắp (13), đối với các 
thành phần của phương tiện dưới biển, liền khối trong vật liệu hóa cứng được (121).  
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Lot 14, Zone 1, Biyagama Export Processing Zone, Malwana, Sri Lanka 
(72) KOTTEGODA, Nilwala (LK), MUNAWEERA, Imalka (LK), MADUSANKA, A., 

Nadeesh (LK), KARUNARATNE, Veranja (LK) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm giải phóng duy trì chứa chất dinh dưỡng đa lượng, 

quy trình điều chế chế phẩm này, phương pháp, kích thích hoặc 
tăng cường sự phát triển của cây trồng sử dụng chế phẩm này 
và phương pháp giải phóng duy trì chất dinh dưỡng đa lượng 
vào vùng cây trồng 

(57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm giải phóng duy trì chất dinh dưỡng đa lượng vào vùng 
cây trồng chứa nanocompozit, trong đó thành phần chất dinh dưỡng đa lượng chứa nitơ 
đã hấp phụ trên bề mặt của các hạt nano hydroxyapatit phosphat được bố trí xen lẫn 
trong khoảng cách lớp xen của đất sét nano. Nanocompozit này chứa các thành phần 
chất dinh dưỡng đa lượng đã hấp phụ được giải phóng chậm theo cách duy trì khi tiếp 
xúc với đất axit. Sáng chế còn đề cập đến quy trình điều chế chế phẩm này, phương 
pháp kích thích hoặc tăng cường sự phát triển của cây trồng, và phương pháp giải phóng 
duy trì chất dinh dưỡng  đa lượng vào vùng cây trồng.  
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(11) 33709 
(21) 1-2012-03653 (51) 7 A61K  31/00,  31/137,  31/661 
(22) 05.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/057203 05.05.2011 (87) WO/2011/138393 10.11.2011 
(30) 10162079.7      06.05.2010  EP 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland  
(72) GERGELY, Peter (HU), WALLSTROEM, Erik (SE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất để điều trị bệnh tự miễn 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I:  
 

      I 
 
trong đó các nhóm X, Rl, R2, R3, R4 và R5 và biến số n là như được xác định trong bản 
mô tả,  
hoặc muối, hydrat, solvat, chất đồng phân hoặc tiền dược chất dược dụng của nó;  
hoặc hợp chất có công thức II:  
 

 
 
trong đó các nhóm R1a, R2a, R3a, R4a, R5a, R6a, R7a và  Xa và biến số na là như được xác 
định trong bản mô tả, 
hoặc muối, hydrat, solvat, chất đồng phân hoặc tiền dược chất dược dụng của nó;  
để sản xuất thuốc để điều trị hoặc phòng ngừa bệnh luput ban đỏ bán cấp trên da 
(Subacute Cutancous Lupus Erythematosus: scLE) và cácbệnh da tự miễn liên quan.  
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(11) 33710 
(21) 1-2012-03656 (51) 7 C05G  5/00, C05C  9/00, C05G  1/00, 

B01J  13/02, C05B  15/00, C05D  
1/00 

(22) 06.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/IB2011/001715    06.06.2011 (87) WO 2011/154843 15.12.2011 
(30) 61/351,928    07.06.2010  US 
(71) SRI LANKA INSTITUTE OF NANOTECHNOLOGY (PVT) LTD  (LK) 

Lot 14, Zone 1, Biyagama Export Processing Zone, Walgama, Malwana, Sri Lanka 
(72) KOTTEGODA, Nilwala (LK), MUNA WEERA, Imalka (LK), SAMARANAYAKE, 

Lilantha (LK), GUNASEKARA, Sunanda (LK), DE ALWIS, Ajith (LK), 
KARUNARATNE, Veranja (LK), MADUSANKA, A., Nadeesh (LK) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Chế phẩm giải phóng duy trì chứa chất dinh dưỡng đa lượng, 

quy trình điều chế chế phẩm này và phương pháp giải phóng 
duy trì chất dinh dưỡng đa lượng vào vùng cây trồng 

(57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm giải phóng duy trì chất dinh dưỡng đa lượng vào vùng cây 
trồng có thành phần chất dinh dưỡng đa lượng chứa nitơ được hấp phụ trên bề mặt của 
các hạt nano hydroxyapatit phosphat, và quy trình điều chế chế phẩm này. Các hạt nano 
hydroxyapatit phosphat đã hấp phụ chất dinh dưỡng đa lượng được bao nang trong các 
khoảng trống có mặt trong gỗ sao cho quá trình thoái biến sinh học gỗ này sẽ giải phóng 
các thành phần chất dinh dưỡng đa lượng đã hấp phụ vào đất theo cách chậm và duy trì. 
Ngoài ra, các hạt chất dinh dưỡng đa lượng được bao nang trong các khoảng trống trong 
tế bào của gỗ và gỗ này được phủ các hạt nano hydroxyapatit phosphat được cải biến 
bằng xenluloza sao cho sự phá vỡ lớp bao nano sẽ khơi mào quá trình giải phóng nitơ, 
sau đó sự thoái biến sinh học gỗ sẽ giải phóng các thành chất dinh dưỡng đa lượng đã 
hấp phụ còn lại vào đất theo cách chậm và duy trì.  
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(11) 33711 
(21) 1-2012-03672 (51) 7 A47J  43/04 
(22) 11.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/KR2011/003456 11.05.2011 (87) WO2011/142577 17.11.2011 
(30) 20-2010-0004943      11.05.2010  KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.12.2012 
(71) HYUNGKUK FNB CO., LTD.  (KR) 

2F Seonghoon B/D, 1213 Gaepo-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-962, Republic of 
Korea 

(72) OH, Kil Young (KR) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Máy xay dùng một lần 
(57)     Sáng chế đề cập đến máy xay dùng một lần  được gắn trên hoặc được tháo khỏi máy 

trộn. Máy xay dùng một lần gồm có nắp mở hoặc đóng lỗ mở của vỏ chứa, trục quay 
được lắp kiểu quay được trên phần trung tâm của nắp, được gắn trên máy trộn, và được 
cấp lực quay của máy trộn, bộ phận xay mà được ghép cặp với trục quay để được đặt 
bên trong vỏ chứa  và có rất  nhiều lưỡi xay tiếp nhận lực quay của trục quay để xay các 
thành phần được chứa trong vỏ chứa, và rất nhiều gờ nhô ra theo hướng tỏa tròn từ phần 
trung tâm của nắp và từ bề mặt bên trong của nắp, và va chạm với các thành phần đã 
được xay bởi bộ phận xay để xay lại các thành phần đã xay này.  
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(11) 33712 
(21) 1-2012-03679 (51) 7 C02F  1/20, B01D  53/50,  53/77 
(22) 19.01.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/050891   19.01.2011 (87) WO 2012/023293 23.02.2012 
(30) 2010-183498   18.08.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.12.2012 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215 Japan 
(72) SONODA, Keisuke (JP), NAGAO, Shozo  (JP), IMASAKA, Koji (JP), FURUKAWA, 

Seiji  (JP), TSUCHIYAMA, Yoshihiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị sục khí, thiết bị khử lưu huỳnh trong khí đốt dùng 

nước biển có thiết bị sục khí này và phương pháp vận hành 
thiết bị sục khí 

(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sục khí nhúng trong nước biển đã sử dụng được pha loãng 
(không được thể hiện trên hình vẽ), là nước biển cần xử lý và tạo ra các bọt khí nhỏ 
trong nước biển đã sử dụng được pha loãng. Thiết bị sục khí bao gồm: đường cấp không 
khí (L3) để cấp không khí (122) qua các quạt thổi từ (121A) đến (121D) đóng vai trò 
làm bộ xả; các vòi sục khí (123) mỗi vòi bao gồm một màng khuếch tán (11)có các khe 
hở và qua đó không khí chứa ẩm được cấp; và bộ điều khiển thực hiện điều khiển dừng 
tạm thời việc cấp không khí (122) ở các thời khoảng định trước. 
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(11) 33713 
(21) 1-2012-03683 (51) 7 C07C  2/00, B01J  31/06, C07C  

1/20, C10G  45/04, C10L  1/04 
(22) 10.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/035919 10.05.2011 (87) WO/2011/143215 17.11.2011 
(30) 61/333,111      10.05.2010  US 
(71) CATALYTIC DISTILLATION TECHNOLOGIES  (US) 

10100 Bay Area Blvd., Pasadena, TX 77505, USA 
(72) CROSS, William. M., Jr. (US), PODREBARAC, Gary, G. (CA) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình sản xuất nhiên liệu phản lực và nhiên liệu nặng 

khác 
(57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất nhiên liệu phản lực và nhiên liệu nặng khác, quy 

trình này bao gồm các bước: cho ít nhất một hợp chất isoalkanol có từ 3 đến 5 nguyên tử 
cacbon tiếp xúc với chất xúc tác thứ nhất để chuyển hoá ít nhất một phần isoalkanol 
thành isoalken, các dime isoalken, và nước; cho ít nhất một phần các dime isoalken này 
tiếp xúc với chất xúc tác thứ hai để chuyển hoá ít nhất một phần các dime isoalken này 
thành các trime isoalken; xử lý bằng hydro các trime isoalken nàỵ để tạo ra các isoalkan 
hữu dụng dưới dạng nhiên liệu phản lực, dầu hoả, hoặc các nhiên liệu nặng khác.  

  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
174 

(11) 33714 
(21) 1-2012-03686 (51) 7 B65B  19/34 
(22) 10.12.2012 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.12.2012 
(75) Nguyễn Văn Lý  (VN) 

386, tổ 26, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Máy đóng gói tăm 
(57)    Sáng chế đề cập đến máy đóng gói tăm, máy này bao gồm cụm thân máy và bánh xe di 

chuyển (1), cụm điều khiển (2), cụm kéo giấy (3), cụm tạo và đóng gói (4), khác biệt ở 
chỗ, khi hoạt động vào thời điểm bao tăm vừa được định hình thì tăm được thả vào bao 
và sau đó dao cắt thực hiện cắt để tạo ra gói tăm và dao dán nhiệt sẽ dán kín gói tăm lại 
thành gói tăm hoàn chỉnh. 
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(11) 33715 
(21) 1-2012-03695 (51) 7 B01D  24/46 
(22) 06.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/035610 06.05.2011 (87) WO 2011/149640 01.12.2011 
(30) 61/349,464 28.05.2010 US 

61/448,160 01.03.2011 US 
PCT/US2011/035553 06.05.2011 US 

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY  (US) 
P. O. Box 2189 (CORP-URC-SW359), Houston, Texas 77252-2189, United States of 
America 

(72) FREDERICK, Jeffrey, W.  (US), FULTON, John, W. (US), TAMMERA, Robert, F. 
(US), HUNTINGTON, Richard (US) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị hấp phụ tích hợp 
(57)     Sáng chế đề xuất thiết bị hấp phụ với thể tích chết tối thiểu đặc biệt phù hợp với các ứng 

dụng dòng ngược, thiết bị này bao gồm: a) thân của thiết bị hấp phụ; b) đầu thứ nhất 
khớp vào thân này; c) ống dẫn thứ nhất kéo dài từ bên ngoài đầu thứ nhất đến ít nhất 
xuyên qua một phần đầu này; và d) van thứ nhất thông dòng với ống dẫn thứ nhất điều 
khiển dòng chất lưu dọc theo đường dòng chảy kéo dài từ van thứ nhất và xuyên qua 
thân của thiết bị hấp phụ. Thiết bị hấp phụ đặc biệt thích hợp để sử dụng trong quy trình 
để phân tách hấp phụ dao động.  
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(11) 33716 
(21) 1-2012-03699 (51) 7 C02F  1/461,  1/78,  1/52 
(22) 26.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/KR2011/003872 26.05.2011 (87) WO2012/157804 22.11.2012 
(30) 10-2011-0045138      13.05.2011  KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.12.2012 
(71) 1. GROON CO., LTD.  (KR) 

A-111, 109, Ballyong-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do 561-844, Republic of 
Korea 
2. LEE, IN HO  (KR) 
108-301, Jugong Green town Apt., Pyeonghwa-dong 2-ga, Wansan-gu, Jeonju-si 
Jeollabuk-do 560-748, Republic of Korea 

(72) LEE, In Ho  (KR), SONG, Jin Woo  (KR), LEE, Young Chan (KR), HONG, Young 
Pyo (KR), LEE, Young Jun (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị xử lý nước thải bằng phương pháp phóng điện phát 

sáng cao thế 
(57)    Sáng chế đề xuất thiết bị xử lý nước thải gồm thiết bị kích hoạt electron (110) với các 

tấm thứ nhất của các điện cực thứ nhất, và các tấm thứ hai giữa các tấm thứ nhất và có 
các chân điện cực thứ hai nhô về phía tấm thứ nhất bên cạnh; bể phản ứng (120) được 
cấp các dạng hoạt tính từ thiết bị kích hoạt electron (110) để làm sủi bọt nước thải trong 
bể chứa; bể phản ứng tạo bông cặn (200) để sục hoá chất vào nước thải để loại bỏ chất « 
nhiễm; bể lắng (300) để loại bỏ cặn khỏi nước thải đã được khuấy ở bể phản ứng tạo 
bông cặn (200); và bể lọc (400) để lọc nước tầng trên, vốn đã đi qua bể lắng (300). 
trong đó các chân điện cực thứ hai nhô ra tại các vị trí khác nhau của tấm thứ hai. 
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(11) 33717 
(21) 1-2012-03700 (51) 7 C05F 11/00, 11/08 
(22) 11.12.2012 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.12.2012 
(71) Viện Thổ nhưỡng Nông hóa  (VN) 

Xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Như Kiểu (VN) 
(54) Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh đa chức năng đặc 

chủng cho cây cao su giai đoạn vườn ươm 
(57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh đa chức năng đặc chủng cho 

cây cao su giai đoạn vườn ươm bao gồm các bước:  
(i) xử lý cơ chất làm chất mang gồm các công đoạn: chuẩn bị nguyên liệu hữu cơ gồm 
than bùn, phụ phẩm nông nghiệp và phân chuồng, loại bỏ các tạp chất có trong nguyên 
liệu hữu cơ; xử lý thô từng loại nguyên liệu hữu cơ  bằng cách ngâm qua nước vôi trong 
với độ ẩm trong khoảng từ 40 đến 45%; trộn từng loại nguyên liệu hữu cơ đã qua xử lý 
thô với urê, sau đó rắc đều chế phẩm vi sinh vật; đánh đống từng loại nguyên liệu hữu 
cơ đã rắc chế phẩm vi sinh vật, che đậy kín và ủ để tạo thành từng loại chất mang, trộn 
các chất mang này thành hỗn hợp chất mang;  
(ii) chuẩn bị chế phẩm vi sinh vật chức năng gồm các công đoạn: chuẩn bị chủng giống 
gốc vi sinh vật chức năng gồm các chủng Streptomyces sp. DA1 0202 (phân giải 
xenluloza), Azotobacter vinelandii M2Per (cố định nit¬), Bacillus subtilis BL10 (phân 
giải lân), Bacillus amyloliquefaciens LSC04 (sinh IAA), Azotobacter beijerinckii ICMP 
8673 (sinh màng nhầy), Bacillus subtilis (đối kháng bệnh); và  
(iii) phối trộn tạo phân bón gồm các công đoạn: trộn đều chế phẩm vi sinh vật với hỗn 
hợp nguyên liệu hữu cơ, đồng thời bổ sung dinh dưỡng khoáng gồm urê, supe lân, K2O, 
trung vi lượng và phân vi lượng Phấn tiên; sau đó đánh đống và tiến hành ủ để tạo thành 
phân hữu cơ vi sinh.  
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(11) 33718 
(21) 1-2012-03701 (51) 7 C05F 11/00, 11/08 
(22) 11.12.2012 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.12.2012 
(71) Viện Thổ nhưỡng Nông hóa  (VN) 

Xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Như Kiểu (VN) 
(54) Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh đa chức năng đặc 

chủng cho cây cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản 
(57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh đa chức năng đặc chủng cho 

cây cao su giai đoạn kiến thiết cơ bản bao gồm các bước:  
(i) xử lý cơ chất làm chất mang gồm các công đoạn: chuẩn bị nguyên liệu hữu cơ gồm 
than bùn, phụ phẩm nông nghiệp và phân chuồng, loại bỏ các tạp chất có trong nguyên 
liệu hữu cơ; xử lý thô từng loại nguyên liệu hữu cơ bằng cách ngâm qua nước vôi trong 
với độ ẩm trong khoảng từ 40 đến 45%; trộn từng loại nguyên liệu hữu cơ đã qua xử lý 
thô với urê, sau đó rắc đều chế phẩm vi sinh vật; đánh đống từng loại nguyên liệu hữu 
cơ đã rắc chế phẩm vi sinh vật, che đậy kín và ủ để tạo thành từng loại chất mang, trộn 
các chất mang này thành hỗn hợp chất mang;  
(ii) chuẩn bị chế phẩm vi sinh vật chức năng gồm các công đoạn: chuẩn bị chủng giống 
gốc vi sinh vật chức năng gồm các chủng Streptomyces phaeoluteigriseus (phân giải 
xenluloza), Azotobacter tropicalis (cố định nit¬), Bacillus polyfermenticus GR010 (phân 
giải lân), Bacillus subtilis AQ1 (sinh IAA), Agrobacterium rhizogenes SEMIA 6423 
(sinh màng nhầy), Pseudomonas fluorescens (đối kháng bệnh); khởi động giống; nhân 
giống; tiến hành lên men nhân sinh khối để tạo thành chế phẩm vi sinh vật chức năng; 
và (iii) phối trộn tạo phân bón gồm các công đoạn: trộn đều chế phẩm vi sinh vật với 
hỗn hợp nguyên liệu hữu cơ, đồng thời bổ sung dinh dưỡng khoáng gồm urê, supe lân, 
K2O, trung vi lượng và phân vi lượng Phấn tiên; sau đó đánh đống và tiến hành ủ để tạo 
thành phân hữu cơ vi sinh.  
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(11) 33719 
(21) 1-2012-03702 (51) 7 C05F 11/00, 11/08 
(22) 11.12.2012 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.12.2012 
(71) Viện Thổ nhưỡng Nông hóa  (VN) 

Xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Lê Như Kiểu (VN) 
(54) Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh đa chức năng đặc 

chủng cho cây cao su giai đoạn kinh doanh 
(57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh đa chức năng đặc chủng cho 

cây cao su giai đoạn kinh doanh bao gồm các bước:  
(i) xử lý cơ chất làm chất mang gồm các công đoạn: chuẩn bị nguyên liệu hữu cơ gồm 
than bùn, phụ phẩm nông nghiệp và phân chuồng, loại bỏ các tạp chất có trong nguyên 
liệu hữu cơ; xử lý thô từng loại nguyên liệu hữu cơ bằng cách ngâm qua nước vôi trong 
với độ ẩm trong khoảng từ 40 đến 45%; trộn từng loại nguyên liệu hữu cơ đã qua xử lý 
thô với urê, sau đó rắc đều chế phẩm vi sinh vật; đánh đống từng loại nguyên liệu hữu 
cơ đã rắc chế phẩm vi sinh vật, che đậy kín và ủ để tạo thành từng loại chất mang, trộn 
các chất mang này thành hỗn hợp chất mang;  
(ii) chuẩn bị chế phẩm vi sinh vật chức năng gồm các công đoạn: chuẩn bị chủng giống 
gốc vi sinh vật chức năng gồm các chủng Streptomyces viridochromogenes (phân giải 
xenluloza), Azotobacter chroococcum ISSDS- 356 (cố định nit¬ tù do), Bacillus 
amyloliquefaciens H102 (phân giải hợp chất photpho khó tan), Bacillus subtilis EDR4 
(có hoạt tính kích thích sinh trưởng thực vật), Saccharomyce sp. CW4.4 (có hoạt tính 
sinh polysaccarit), Bacillus sp. (đối kháng vi sinh vật gây bệnh); khởi động giống; nhân 
giống; tiến hành lên men nhân sinh khối để tạo thành chế phẩm vi sinh vật chức năng; 
và  
(iii) phối trộn tạo phân bón gồm các công đoạn: trộn đều chế phẩm vi sinh vật với hỗn 
hợp nguyên liệu hữu cơ, đồng thời bổ sung dinh dưỡng khoáng gồm urê, supe lân, K2O, 
trung vi lượng và phân vi lượng Phấn tiên; sau đó đánh đống và tiến hành ủ để tạo thành 
phân hữu cơ vi sinh.  
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(11) 33720 
(21) 1-2012-03709 (51) 7 B25B  27/14 
(22) 22.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/067377    22.07.2011 (87) WO/2012/015018 02.02.2012 
(30) 2010-172804    30.07.2010   JP 
(71) NIPPON SPREW CO., LTD.  (JP) 

16-5, Shinbashi 5-Chome, Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan 
(72) HONDO Fusahide (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dụng cụ chèn để chèn ống đệm lót hình xoắn ốc không có móc
(57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ chèn để chèn ống đệm lót hình xoắn ốc không có móc có 

kết cấu đơn giản và  dễ sản xuất và lắp ráp hơn so với dụng cụ thông thường, do đó cho 
phép giảm chi phí sản xuất và có khả năng vận hành ưu việt. 
Dụng cụ chèn (1) để chèn ống đệm lót hình xoắn ốc không có móc (l00) vào thành 
phẩm, bao gồm: trục tâm (43) có ít nhất phần đầu trước là vít me (45), và mỏ kẹp xoay 
(80) được tạo ra có phần mỏ kẹp (8l) ăn khớp với rãnh chữ V (l01) của phần cuộn đầu 
của ống đệm lót có hình dạng xoắn ốc không có móc (100) được bắ vít với vít me (45). 
Mỏ kẹp xoay(80) có bộ phận nối đàn hồi (83) có một đầu của nó được cố định với rãnh 
gắn mỏ kẹp xoay (71), đầu kia của nó được gắn với phần mỏ kẹp (81), và bộ phận nối 
đàn hồi (83) ép phần mỏ kẹp (8l) ra bên ngoài theo phương hướng kính của vít me (45) 
để phần móc (90) được tạo thành trong phần mỏ kẹp (81) ăn khớp đàn hồi với rãnh chữ 
V (l01) của ống đệm lót hình xoắn ốc không có móc (100). 

  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
181 

(11) 33721 
(21) 1-2012-03717 (51) 7 A43B  17/08 
(22) 19.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/CN2011/074307 19.05.2011 (87) WO/2011/144035 24.11.2011 
(30) 201010179357.2      20.05.2010  CN 
(71) 1. CHOU, WEI-KUO  (TW) 

4F., No. 27, Lane 160, Hsin Sheng S. Road, Sec. 1, Taipei 100, Taiwan 
2. ZHEN, FENG  (TW) 
No. 6, shuiyuebang Road, qianzhou Town, huishan wuxi, Jiangsu, China 
3. CHUANG, RONG HWA  (TW) 
1F., No. 115, Hang-Zhou S. Road, Sec. 1, Taipei 100, Taiwan 

(72) CHOU, WEI-KUO (TW), ZHEN, Feng (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP LIMITED) 
(54) Đệm lót giày thông khí 
(57)    Sáng chế đề cập đến đệm lót giày thông khí bao gồm miếng lót (10) có túi khí (20), đầu 

cấp khí (30), đầu thoát khí (40), đường khí vào (50) nối thông đầu cấp khí (30) với túi 
khí (20), đường khí ra (60) nối thông túi khí (20) với đầu thoát khí (40), và hai van một 
chiều (70) trong đó van một chiều (70) thứ nhất được lắp tại phần nối của túi khí (20) và 
đường khí vào (50) và van một chiều (70) thứ hai được lắp tại phần nối của túi khí (20) 
và đường khí ra (60). Các đường khí vào (50) và đường khí ra (60) có tiết diện ngang có 
dạng hình tam giác để tăng tính chống biến dạng, do đó tạo điều kiện thuận lợi cho 
luồng không khí lưu thông trong đường khí vào (50) và đường khí ra (60) và tạo phẳng 
cho miếng lót (10). Đệm lót giày thông khí lắp được trong nhiều loại giày khác nhau và 
mang lại sự thoải mái và khô thoáng cho bàn chân người sử dụng.  
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(11) 33722 
(21) 1-2012-03719 (51) 7 C08K  5/098,  5/103,  5/00 
(22) 11.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/NL2011/050320 11.05.2011 (87) WO 2011/142668 17.11.2011 
(30) 10162737.0      12.05.2010  EP 
(71) HOLLAND COLOURS N.V.  (NL) 

Halvemaanweg 1, NL-7323 RW Apeldoorn, The Netherlands 
(72) ROELOFS, Jules Caspar Albert Anton (NL), STOOP, Jeroen (NL) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ chất phụ gia thu khí oxy cho các polyme và chế phẩm 

polyeste 
(57)     Sáng chế đề cập đến hệ chất phụ gia thu khí oxy cho các polyme, hệ chất phụ gia này 

bao gồm polyme oxy hóa được, chất xúc tác kim loại chuyển tiếp và axit béo este của 
trimetylolpropan, trong đó axit béo là axit béo có 6 đến 18 nguyên tử cacbon mạch 
thẳng hoặc mạch nhánh, sáng chế đề cập đến các chế phẩm polyeste chứa chất phụ gia 
này và các vật chứa, hoặc phôi tạo hình trước cho các vật chứa, được tạo ra từ chế phẩm 
polyeste nêu trên.  
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(11) 33723 
(21) 1-2012-03720 (51) 7 C08G  18/16,  18/38,  18/75, G02B  

1/04, C08G  18/08 
(22) 20.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/IB2011/001087    20.05.2011 (87) WO 2011/144995 24.11.2011 
(30) MI2010A000912    20.05.2010  IT 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.12.2012 
(71) MITSUI CHEMICALS, INC.  (JP) 

1-5-2 Higashi-Shimbashi Minato-ku, Tokyo 105-7117, Japan 
(72) RENZI, Fiorenzo (IT), FORESTIERI, Roberto (IT), VECCHIONE, Andrea (IT), BOS, 

Willem (NL) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chất xúc tác polyme hóa dùng cho polythiouretan, chế phẩm 

dạng lỏng polyme hóa và quy trình sản xuất thủy tinh 
polythiouretan hữu cơ có chỉ số khúc xạ cao 

 (57)    Sáng chế đề  cập đến chất xúc tác polyme hóa dùng cho thủy tinh polythiouretan hữu cơ 
mà không chứa các hợp chất hữu cơ kim loại bao gồm hỗn hợp gồm amin béo bậc ba và 
axit phosphoric được thế hai lần với tỷ lệ mol nằm trong khoảng từ 1/l,3 đến 1/20. Sáng 
chế cũng đề cập đến các chế phẩm dạng lỏng polyme hóa loại polythiouretan chủ yếu 
bao gồm ba thành phần (A), (B) và (C), trong đó thành phần (A) chứa ít nhất là một 
monome diisoxyanat vòng béo trong đó phần trăm trọng lượng của các nhóm isoxyanat 
tự do trong thành phần (A) nằm trong khoảng từ 20% đến 50% trọng lượng, tốt hơn là từ 
25% đến 40% trọng lượng, so với tổng trọng lượng thành phần (A); thành phần (B) chứa 
ít nhất là một polythiol có trọng lượng phân tử nằm trong khoảng từ 50 đến 1200 g/mol, 
tốt hơn là từ 100 đến 1000 g/mol, và một nhóm chức nằm trong khoảng từ 2 đến 5, tốt 
hơn là từ 2 đến 4, các thành phần (A) và (B) có mặt với tỷ lệ trọng lượng nằm trong 
khoảng từ 0,5:1 đến 2:1; thành phần (C) là chất xúc tác polyme hóa.  
Quy trình này cũng được dùng để sản xuất thủy tinh hữu cơ từ các chế phẩm dạng lỏng 
polyme hóa loại polythiouretan. 
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(11) 33724 
(21) 1-2012-03724 (51) 7 A23C  9/18 
(22) 13.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/003331    13.06.2011 (87) WO 2011/158480 22.12.2011 
(30) 2010-134612    13.06.2010  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.12.2012 
(71) MEIJI CO., LTD.  (JP) 

1-2-10, Shinsuna, Koto-ku, Tokyo, 1360075, Japan 
(72) SHIBATA, Mitsuho (JP), OHTSUBO, Kazumitsu (JP), SATAKE, Yoshinori (JP), 

KASHIWAGI, Kazunori (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Sữa dạng rắn và phương pháp sản xuất sữa này 
(57)    Sáng chế đề cập đến sữa dạng rắn có độ tan tốt và độ bền thích hợp và phương pháp sản 

xuất sữa dạng rắn này.  
Sữa dạng rắn theo sáng chế có mẫu nhiễu xạ tia X của diện tích bề mặt của nó có pic 
chính ở 2θ = 10 - l5o ở 2θ = 10 - 11o hoặc ở 2θ = 12 - l3o.  
Phương pháp sản xuất sữa dạng rắn bao gồm bước nén sữa bột để thu được sữa bột được 
nén; làm ẩm sữa bột được nén để thu được sữa bột được nén được làm ẩm; và làm khô 
sữa bột được nén đã được làm ẩm để thu được sữa dạng rắn. Một phần của lactoza vô 
định hình trên bề mặt của sữa dạng rắn 12 được kết tinh ở các bước làm ẩm và làm khô.  
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(11) 33725 
(21) 1-2012-03732 (51) 7 A23L  1/30, A61K  35/66, C12N  

11/10, A47G  21/18, A61K  35/74 
(22) 13.11.2009 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/AU2009/001484 13.11.2009 (87) WO 2010/054439 20.05.2010 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.05.2013 
(71) UNISTRAW HOLDINGS PTE LTD  (SG) 

One Raffles Place Level #28-02, Singapore, 048616 
(72) PALAZZI, Ken (AU), STYAN, Mark  (AU), WALLlS, Kristel (AU), SOFJAN, Jenni 

(AU), LI, Yin  (AU), CONWAY, Patricia (AU) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Chế phẩm chứa lợi khuẩn probiotic, phương pháp sản xuất và 

dụng cụ để sử dụng chế phẩm này 
 (57)    Chế phẩm probiotic bao gồm một loại vi sinh vật probiotic được đặt bên trong chất nền, 

chất nền về cơ bản là duy trì khả năng tồn tại của các vi sinh vật này. Chất nền phóng 
thích các vi sinh vật này vào và khi tiếp xúc với chất mang dạng lỏng. Sáng chế gồm có 
các phương pháp để sản xuất chế phẩm, các dung cụ thể của chế phẩm (2) và cả dụng cụ 
để cấp chế phẩm.  
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(11) 33726 
(21) 1-2012-03748 (51) 7 F02N  11/08 
(22) 14.09.2011 (43) 27.05.2013 
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(72) SHINJI KAWASUMI (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Bộ điều khiển động cơ và phương pháp điều khiển động cơ 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp điều khiển động cơ bao gồm: bước để xáe định xem 

góc tay quay của động cơ có nằm trong khu vực thứ nhất giữa điểm chết trên trong chu 
kỳ nén và góc thứ nhất trong trường hợp tại đó số vòng quay của động cơ thấp hơn số 
vòng quay quy định hay không; bước để chạy động cơ theo chiều hướng về phía trước 
bằng cách dẫn động động cơ mô tô mà tác động mômen xoắn lên khuỷu của động cơ 
hướng về phía trước trong trường hợp tại đó góc tay quay của động cơ không nằm trong 
khu vực thứ nhất; bước để xác định xem góc tay quay của động cơ có nằm trong khu vực 
thứ nhất hay không; bước để xác định xem góc tay quay của động cơ có nằm trong khu 
vực thứ hai giữa điểm chết trên trong chu kỳ cháy và góc thứ hai hay không; bước để 
hãm động cơ mô tô trong trường hợp tại đó nó được xác định trong bước thứ sáu là góc 
tay quay của động cơ nằm trong khu vực thứ hai; và bước để chạy động cơ hướng về 
phía trước bằng cách dẫn động động cơ mô tô hướng về phía trước trong trường hợp tại 
đó nó được xác định trong bước thứ tám là có yêu cầu khởi động lại của động cơ.  
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Georges Jean (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp làm tăng độ hòa tan và độ phân tán của thuốc 

nhuộm perylen  được liên kết với polyme, thuốc nhuộm 
perylen  được liên kết với polyme, chế phẩm chứa thuốc 
nhuộm này và phương pháp xác thực vật phẩm 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp làm tăng độ hòa tan và/hoặc độ phân tán của thuốc 
nhuộm perylen trong môi trường lỏng. Phương pháp bao gồm liên kết thuốc nhuộm 
perylen với polyme có thể hòa tan trong môi trường lỏng. Sáng chế cũng đề cập đến thuốc 
nhuộm perylen được liên kết với polymer và chế phẩm của chúng cũng như phương pháp 
và quy trình liên quan. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp bảo vệ cây lúa không bị nhiễm nấm 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp bảo vệ cây lúa không bị nhiễm nấm hại, trong đó nấm, 

môi trường sống của chúng, cây lúa, hạt giống của chúng, vật liệu nhân giống cây lúa 
hoặc đất nơi cây lúa phát triển hoặc được dự định trồng, được xử lý bằng epoxiconazol 
và trixyclazol với lượng có tác dụng hiệp đồng và đề cập đến hợp phần chứa 
epoxiconazol, trixyclazol và tùy ý một thuốc diệt nấm khác có trên thị trường dùng để 
bảo vệ cây lúa không bị nhiễm nấm hại.  
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Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Pekka LEINONEN (FI), Rune LINDHOLM (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị phát hiện việc tháo pin 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị, và vật ghi đọc được bằng máy tính chứa 

chương trình máy tính để phát hiện sự hiện diện của pin bởi thiết bị đầu cuối máy chủ 
trong suốt phiên trao đổi dữ liệu với pin. Theo các phương án thực hiện sáng chế, việc 
lấy mẫu, truyền thông dữ liệu với hộp pin, và sự phát hiện việc tháo pin có thể xảy ra 
đồng thời. Sự tháo pin có thể được phát hiện trong suốt quá trình truyền dữ liệu từ thiết 
bị đầu cuối tới hộp pin. Ngoài ra, sự phản hồi có thể được nhận bởi thiết bị đầu cuối từ 
các mạch pin để phản hồi với dữ liệu được truyền thông tới pin trên đường truyền thông 
pin, trong suốt quá trình lấy mẫu theo cách được định thời.  
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(54) Bộ truyền quảng bá dạng số, bộ thu quảng bá dạng số, và 

phương pháp xử lý dòng của chúng 
(57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý dòng cho bộ truyền quảng bá dạng số. Phương pháp 

bao gồm bưởc tạo kết cấu các dòng trong đó các rãnh bao gồm nhiều khối được đặt liên 
tục, và mã hóa và xen giữa các dòng để được đưa ra như các dòng vận chuyển. ở đây, 
bước tạo kết cấu của các dòng có thể bao gồm đặt dữ liệu cơ bản trong phân đoạn định 
trước của mỗi rãnh liền kề mỗi rãnh liền kề để tạo ra chuỗi hướng dẫn dài trong các 
phần biên của các rãnh liền kềmà được gài vào theo kết cấu dạng răng cưa, khi các rãnh 
được thiết lập trong chế độ mở rộng khối 00 được đặt liên tục để cho phép toàn bộ các 
khối trong rãnh tương ứng được sử dụng. Do đó dịch vụ truyền quảng bá dạng số có thể 
sử dụng được theo các định dạng khác nhau.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị chụp ảnh cắt lớp quang học 
(57)     Sáng chế đề xuất thiết bị chụp ảnh, trong đó thiết bị này điều chỉnh các hướng phân cực 

của các chùm rọi (vào con cách nhiễu xạ) vốn lần lượt tương ứng với chùm thứ nhất và 
chùm thứ hai vốn có các hướng phân cực khác nhau (ví dụ, bằng cách điều chỉnh góc 
tương đối giữa các đầu phát sáng của các sợi duy trì trạng thái phân cực tương ứng), sao 
cho các đặc điểm quang phổ của các chùm rọi tại con cách nhiễu xạ trùng với nhau. Sau 
đó, thiết bị chụp ảnh này thu thập hình ảnh cắt lớp vốn chỉ báo thông tin phân cực đối 
với vật thể dựa trên các chùm (đến từ con cách nhiễu xạ để chia và làm nhiễu xạ chùm 
đến từ khối điều chỉnh) lần lượt tương ứng với chùm thứ nhất và chùm thứ hai vốn có các 
hướng phân cực khác nhau.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất axit carboxylic thơm 
(57)   Sáng chế đề cập đến quy trình và hệ thống sản xuất axit carboxylic thơm, như axit 

terephtalic tinh khiết. Quy trình này làm giảm mức nhiễm tạp axit monocarboxylic thơm 
dễ bay hơi trong toàn bộ các giai đoạn khác nhau của quy trình PTA so với các quy trình 
đã biết. Điều này cho phép các dòng nước thải khác nhau được đưa trở lại một số giai 
đoạn trong quy trình sản xuất, do vậy cho phép sản xuất PTA tinh khiết một cách hiệu 
quả với chi phí thấp.  
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(54) Hệ thống rơmoóc biến đổi được 
(57)    Sáng chế đề cập tới hệ thống rơmooc biến đổi được bao gồm rơmooc biến đổi được có 

sàn dưới phân đoạn, và sàn trên phân đoạn lắp trên đó. Sàn dưới phân đoạn bao gồm các 
cầu nâng dạng phình kiểu treo trước và sau có thể kích hoạt một cách độc lập so với 
nhau để nâng và hạ theo cách lựa chọn so với hai thanh giữ phía bên tạo ra phía trước 
dạng phình của các bánh xe rơmooc. Khi ở vị trí hạ xuống hoàn toàn các cầu nâng dạng 
phình được hạ xuống đến đầu dưới giữa hai thanh giữ bên sao cho nằm gần như toàn bộ 
bên dưới các mép trên cùng của hai thanh giữ bên này. Khi ở vị trí nâng, các cầu nâng 
dạng phình được nâng sao cho đồng phẳng với hoặc lên trên các mép trên cùng của các 
thanh giữ phía bên nhờ đó tải trọng có thể được chất tải theo phương ngang lên các cầu 
nâng dạng phình qua hai thanh giữ phía bên này.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất khống chế vật hại, hỗn hợp chứa nó và quy trình 

khống chế vật hại bằng cách sử dụng hợp chất hoặc hỗn hợp 
này 

(57)    Sáng chế đề xuất hợp chất có công th&wức (I), hỗn hợp chứa nó và quy trình khống chế 
vật hại bằng cách sử dụng hợp chất hoặc hỗn hợp này. 
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(54) Huyền phù và chế phẩm đóng bánh chứa chất dẫn xuất 

carbostyryl và dầu silicon và/hoặc chất dẫn xuất dầu 
silicon 

(57)    Sáng chế đề cập đến huyền phù và chế phẩm đóng bánh, trong đó hiện tượng kết tụ xảy 
ra do dầu silicon và/hoặc chất dẫn xuất dầu silicon được chứa trong đó có thể được ức 
chế mà không cần xử lý đặc biệt, như siêu âm. Huyền phù này chứa hoạt chất có cỡ hạt 
ban đầu trung bình cụ thể và dầu silicon và/hoặc chất dẫn xuất dầu silicon trong môi 
trường phân tán. Đồng thời, sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm đóng bánh chứa hoạt 
chất có cỡ hạt trung bình cụ thể, và dầu silicon và/hoặc chất dẫn xuất dầu silicon.  
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Cây trồng và các phương pháp làm tăng sức đề kháng của 

cây, cải thiện chất lượng, sản lượng của cây và làm giảm tổn 
hại cho cây 

(57)    Sáng chế đề cập đến các phương pháp làm tăng khả năng chịu đựng của cây đối với các 
kích thích của môi trường không có sự sống, các phương pháp cải thiện chất lượng 
và/hoặc sản lượng của cây trồng, các phương pháp sử dụng xyclopropen như 1 -
metylxyclopropen (1-MCP) cho cây, và cây trồng được tạo ra bằng cách sử dụng các 
phương pháp này.  
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(11) 33737 
(21) 1-2012-03812 (51) 7 C07K  14/605 
(22) 17.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/060074 17.06.2011 (87) WO 2011/161007 29.12.2011 
(30) 10166602.2      21.06.2010  EP 
(71) IPSEN PHARMA S.A.S.  (FR) 

65, quai Georges Gorse, F-92100 Boulogne-Billancourt, France 
(72) CARL, Christelle (FR), ROTHE, Michael (DE), SALADIN, Christian (CH), STRUB, 

Daniel (CH), VIX, Francis (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình tinh chế chất tương tự peptit kiểu glucagon - 1 của 

người bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao đảo pha 
(57)     Sáng chế cũng đề cập đến quy trình tinh chế chất tương tự peptit kiểu glucagon của 

người 1 (GLP- 1) bằng cách áp dụng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao đảo pha 
(RP-HPLC).  
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(21) 1-2012-03817 (51) 7 B32B  27/32, A61J  1/10, B32B  

25/08, B65D  30/02,  65/40 
(22) 31.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/062465   31.05.2011 (87) WO 2011/152387 08.12.2011 
(30) 2010-125284   31.05.2010 JP 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC.  (JP) 

115, Aza-Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, Naruto-shi, Tokushima 772-8601, Japan 
(72) IGARASHI, Koichi (JP), SAITO, Tetsuya (JP), NAGATA, Yasushi (JP), KAJIWARA, 

Yasuyuki  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Màng đa lớp và túi được làm bằng màng đa lớp 
(57)    Sáng chế đề cập đến màng đa lớp và túi được làm bằng màng đa lớp. Màng đa lớp bao 

gồm lớp trên (A), ít nhất một lớp trung gian (B), và lớp dưới (C) được xếp chồng theo 
thứ tự này, trong đó lớp trung gian (B) bao gồm hợp phần (b1) hoặc hợp phần (b2), và 
lớp trên (A) và lớp dưới (C) mỗi lớp này độc lập bao gồm polyme etylen và/hoặc polyme 
propylen, trong đó hợp phần (b1) và hợp phần (b2) là như được đề cập trong bản mô tả.  
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(11) 33739 
(21) 1-2012-03820 (51) 7 A61K  9/14,  31/439,  9/00, A61P  

11/06,  11/08 
(22) 30.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/058804 30.05.2011 (87) WO 2011/160920 29.12.2011 
(30) 10166903.4      22.06.2010  EP 
(71) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.  (IT) 

Via Palermo, 26/A I-43100 Parma, Italy 
(72) SCHIARETTI, Francesca (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm dạng bột khô dùng để xông chứa chất đối kháng thụ 

thể muscarin, máy xông và bao gói chứa chế phẩm này 
(57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng bột khô dùng để xông bằng máy xông bột khô chứa 

thành phần hoạt tính là chất đối kháng thụ thể muscarin. Sáng chế cũng đề cập đến máy 
xông bột khô chứa chế phẩm này. Chế phẩm theo sáng chế hữu dụng để ngăn ngừa 
và/hoặc điều trị các tình trạng bệnh lý bao gồm bệnh rối loạn hô hấp.  
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(11) 33740 
(21) 1-2012-03822 (51) 7 F16L  55/11 
(22) 11.04.2012 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2012/033127 11.04.2012 (87) WO/2013/022500 14.02.2013 
(30) 61/589,723      23.01.2012  US 
(71) TDW DELAWARE, INC.  (US) 

1100 Market Street, Suite 780, Wilmington, Delaware 19801, United States of America
(72) Brian M. Gresh (US), Buddy A. Wilson (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng (GINTASSET CO., LTD.) 
(54) Nắp an toàn dùng cho chi tiết hình ống 
(57)     Sáng chế đề cập đến nắp an toàn có thể tháo được và được dẫn động bằng máy bao gồm 

chốt gài và ống lót trung tâm để cho phép giá đỡ nắp tự gióng thẳng hàng với các lỗ dẫn 
động của bánh cam của nắp sao cho người vận hành có thể tháo nắp mà không phải 
quan sát nắp một cách trực tiếp. Van rẽ nhánh va chạm với bánh cam khi đường rẽ 
nhánh nằm ở vị trí đóng. Sự va chạm này ngăn không cho bánh cam dẫn động các tấm 
chặn. Các rãnh chống xoay được bố trí trên thân nắp và mặt bích của chi tiết hình ống ăn 
khớp và ngăn không cho thân nắp quay quá khoảng góc quay nhất định trong quy trình 
lắp đặt và khi thân nắp ở vị trí bịt kín cuối cùng. Chốt gài và phương tiện để gắn chặt giá 
đỡ nắp với đầu cắt cho phép giá đỡ tháo ra khỏi nắp sau khi lắp đặt.  

  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
201 

(11) 33741 
(21) 1-2012-03828 (51) 7 C09C  1/02,  1/42,  3/04, D21H  

17/00,  19/00 
(22) 26.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/058649 26.05.2011 (87) WO2011/147922 01.12.2011 
(30) 10164211.4 28.05.2010 EP 

61/472,713 07.04.2011 US 
(71) OMYA DEVELOPMENT AG  (CH) 

Baslerstrasse 42, CH-4665 Oftringen, Switzerland 
(72) BURI Matthias (CH), GANE Patrick A.C. (GB) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất huyền phù chứa chất vô cơ có hàm lượng 

chất rắn cao và huyền phù thu được từ quy trình này 
(57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất huyền phù chứa chất vô cơ trong nước có hàm 

lượng chất rắn cao bao gồm các bước chuẩn bị ít nhất một chất vô cơ, điều chế huyền 
phù chứa ít nhất một chất vô cơ trong nước, nghiền huyền phù trong nước thu được, ly 
tâm huyền phù trong nước đã được nghiền, và cô đặc sản phẩm ly tâm thu được từ bước 
d) bằng cách làm nguội nhanh. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến huyền phù chứa chất 
vô cơ trong nước có hàm lượng chất rắn cao thu được bằng quy trình này, cũng như ứng 
dụng của nó.  
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(11) 33742 
(21) 1-2012-03837 (51) 7 C08L  83/07, C08G  77/20,  77/50, 

C08K  3/00,  5/14,  5/5425, C08L  
83/14 

(22) 06.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/062967   06.06.2011 (87) WO 2011/155459 15.12.2011 
(30) 2010-133878   11.06.2010   JP 
(71) ADEKA CORPORATION  (JP) 

2-35, Higashiogu 7-chome, Arakawa-ku, Tokyo 116-8554 Japan 
(72) SAITO, Masako (JP), HIRATSUKA, Ichiro (JP), WADA, Masahiro (JP), CHIBA, 

Ryota  (JP), KANAZAWA, Takuya  (JP), YOSHIOKA, Osamu  (JP), TSUKAMOTO, 
Takehito  (JP), TODA, Junko  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp phần hóa rắn chứa silic, sản phẩm hóa rắn của hợp phần 

này và tấm nền khung dẫn được tạo ra từ hợp phần này 
(57)    Sáng chế đề cập đến hợp phần hóa rắn chứa silic bao gồm 100 phần theo khối lượng 

polyme chứa silic có Mw từ 3000 tới 100000,0 tới 200 phần theo khối lượng của chất 
tiền polyme chứa hai hoặc nhiều nhóm Si-H trong một phân tử, 0 tới 30 phần theo khối 
lượng của hợp chất siloxan vòng chứa hai hoặc nhiều liên kết đôi cacbon-cacbon có khả 
năng phản ứng với các nhóm Si-H trong một phân tử, 0,0001 tới 10 phần theo khối 
lượng peroxit hữu cơ và từ 0 tới 1,0 phần theo khối lượng của chất xúc tác kim loại, và 
10 tới 15 00 phần theo khối lượng của chất độn. Sáng chế cũng đề cập đến sản phẩm hóa 
rắn của hơp phần hóa rắn chứa silic và tấm nền khung dẫn được tạo ra từ hợp phần hóa 
rắn chứa silic.  
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(21) 1-2012-03838 (51) 7 C11B  5/00, A23K  1/00,  1/16 
(22) 03.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/062829    03.06.2011 (87) WO 2011/152532 08.12.2011 
(30) 2010-128201    03.06.2010   JP 
(71) IDEMITSU KOSAN CO., LTD.  (JP) 

1-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8321, Japan 
(72) ITO, Shinji (JP), NAGASHIMA, Kyo (JP), MOCHIZUKI, Masami  (JP), OOIWA, 

Seika (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dầu vỏ hạt điều có độ ổn định được cải thiện, thức 

ăn chăn nuôi chứa nó và phương pháp sản xuất chế phẩm này 
(57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa một hoặc nhiều axit và dầu vỏ hạt điều chưa được 

xử lý nhiệt. Chế phẩm này đặc trưng ở chỗ quá trình tách nhóm carboxyl của axit 
anacardic trong dầu vỏ hạt điều chưa được xử lý nhiệt được ức chế bằng một hoặc nhiều 
axit đó. 
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(21) 1-2012-03839 (51) 7 C02F  11/00, A61L  9/01, B09B  

3/00, B09C  1/02,  1/08 
(22) 21.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/064143   21.06.2011 (87) WO 2011/162244 29.12.2011 
(30) 2010-143236 23.06.2010 JP 

2010-150496 30.06.2010 JP 
2011-063693 23.03.2011 JP 

(75) ADACHI, KANICHI  (JP) 
27-1, Wakabayashi 3-chome, Setagaya-ku, Tokyo 1540023, Japan 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Tác nhân xử  lý chất thải dạng khối 
(57)     Sáng chế đề cập đến tác nhân xử lý chất thải dạng khối, cụ thể là để xử lý chất thải dạng 

khối, cụ thể là để xử lý phân, nước tiểu, và các chất thải tương tự. Tác nhân xử lý chất 
thải theo sáng chế chứa vôi tôi hoặc đá vôi hydrat hoá, polyme hấp thụ nước, và chất kết 
dính. 
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(21) 1-2012-03842 (51) 7 B62K  15/00,  19/18, F16B  7/04, 

F16L  37/23 
(22) 24.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/IB2011/052793  24.06.2011 (87) WO 2011/161657 29.12.2011 
(30) 61/358,382   24.06.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2012 
(71) STUDIO MODERNA SA  (CH) 

Via Ferruccio Pelli 13, CH-6900 Lugano, Switzerland 
(72) Zdenko SAVSEK (SI), Ales VOZELJ (SI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cụm khóa khớp nối và phương pháp khóa 
(57)     Sánng chế đề cập đến cụm khóa khớp nối, hệ thống để gấp các thành phần cơ học bao 

gồm bi đỡ, thân cố định có ít nhất một rãnh lõm được định cỡ để chứa ít nhất phần của 
bi đỡ, thân quay được  nối quay được với thân cố định và một hoặc nhiều thành phần 
đáy. Thân có thể quay có  hai rãnh trong đó, và một hoặc nhiều thành phần đáy được 
định cỡ để được đặt trong rãnh. Từng thành phần đáy có rãnh với phần lõm được làm 
tròn được định cỡ để chứa ít nhất một phần của bi đỡ. ở vị trí khóa, bi đỡ tiếp xúc với các 
rãnh nghiêng của các thành phần đáy và giới hạn sự tiếp xúc với rãnh lõm của thân cố 
định. ở vị trí mở khóa bi đỡ tiếp xúc với các phần lõm đượe làm tròn của các thành  phần 
đáy và có sự tiếp xúc đáng kể hơn với rãnh lõm của thân cố định. 
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(11) 33746 
(21) 1-2012-03845 (51) 7 G11B  3/70 
(22) 11.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/036128 11.05.2011 (87) WO/2011/162883 29.12.2011 
(30) 099120119 21.06.2010 TW 

13/101,694 05.05.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2012 
(71) 1. PRINCO CORP.  (TW) 

No. 6, Creation 4th Road, Science-Based Industrial Park, Hsinchu, Taiwan 
2. PRINCO MIDDLE EAST FZE.  (AE) 
LOB16, Rom No. 16416, JEBEL ALI FREE ZONE, DUBAI, U.A.E. 

(72) Chi-Pin KUO (TW), Cheng-Hsiung CHEN (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đĩa quang 
(57)     Sáng chế đề xuất đĩa quang có phần đỡ dày hơn và phần ghi mỏng hơn khác biệt ở chỗ, 

phần gia cố có chiều rộng định trước đè lên phần đỡ và phần ghi. Với phần gia cố, kết 
cấu của đĩa quang được gia cố, và tần số cộng hưởng của đĩa quang được nâng lên, sao 
cho rung động của đĩa quang được triệt tiêu và đĩa thích hợp để đọc/ghi tốc độ cao (16x 
trở lên) . Đĩa quang theo sáng chế bao gồm lỗ tròn được đặt ở tâm của đĩa quang; phần 
ghi dạng vòng; phần đỡ dạng vòng được đặt giữa phần ghi dạng vòng và lỗ tròn, trong 
đó phần đỡ dạng vòng dày hơn phần ghi dạng vòng; và phần gia cố dạng vòng được đặt 
trên một trong hai mặt của đĩa quang và đè lên phần đỡ dạng vòng và phần ghi dạng 
vòng.  
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A61K  31/437, A61P  13/12,  11/00,  
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(22) 24.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/KR2011/004631 24.06.2011 (87) WO 2012/002680 05.01.2012 
(30) 12/826,338      29.06.2010  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.12.2012 
(71) EWHA UNIVERSITY-INDUSTRY COLLABORATION FOUNDATION  (KR) 

11-1, Daehyun-dong, Seodaemun-gu, Seoul 120-750, Republic of Korea 
(72) KIM, Dae Kee (KR), SHEEN, Yhun Yhong (KR), JIN, Cheng Hua (KR), PARK, 

Chul-Yong  (KR), SREENU, Domalapally (IN), RAO, Kota Sudhakar  (IN), 
KRISHNAlAH, Maddeboina  (IN), SUBRAHMANYAM, Vura Bala  (IN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất imidazol được thế bằng 2-pyridyl làm thuốc ức chế 

ALK5 và/hoặc ALK4 trị liệu và dược phẩm chứa nó. 
(57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất imidazol được thế bằng 2-pyridyl là các chất ức chế thụ 

thể yếu tố sinh trưởng biến nạp β (TGF-β) typ I (ALK5) và/hoặc thụ thể activin typ I 
(ALK4). Hợp chất theo sáng chế được sử dụng trong y học, cụ thể là trong điều trị và 
phòng ngừa tình trạng bệnh lý do các thụ thể này làm trung gian. Sáng chế cũng đề cập 
đến dược phẩm chứa hợp chất nêu trên và quy trình điều chế hợp chất này.  

  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
208 

(11) 33748 
(21) 1-2012-03855 (51) 7 C02F  1/20, B01D  19/00,  53/50,  

53/77, B01F  5/06 
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(30) 2010-183500    18.08.2010   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.12.2012 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, Japan 
(72) SONODA, Keisuke (JP), NAGAO, Shozo (JP), IMASAKA, Koji  (JP), FURUKAWA, 

Seiji  (JP), TSUCHIYAMA, Yoshihiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị thông khí và thiết bị khử lưu huỳnh trong khí thải 

bằng nước biển bao gồm thiết bị thông khí này 
(57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị thông khí, trong đó việc xử lý không thấm nước được áp 

dụng vào ít nhất là một nơi trong số miệng và vùng lân cận của nó của khe hở (12) được 
tạo ra trong màng khuếch tán của vòi thông khí, nhờ đó tạo ra lớp không thấm nước 
(150), sao cho dòng nước biển vào trong khe hở (12) được ngăn chặn và sự kết tủa của 
canxi sunfat hoặc loại tương tự trong khe hở được ngăn chặn và được tránh. Đối với vật 
liệu để tạo ra lớp không thấm nước (150), ví dụ, lớp phủ bột tan sử dụng bột tan, lớp phủ 
flo được phủ bằng nhựa flo, lớp phủ silicon được phủ bằng nhựa silicon, và lớp phủ sáp 
được phủ bằng sáp có thể được sử dụng.  
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(11) 33749 
(21) 1-2012-03856 (51) 7 B65D  19/24, B21D  9/05, B65D  

19/28 
(22) 20.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/CA2011/050372 20.06.2011 (87) WO2011/160224 29.12.2011 
(30) 61/357,736      23.06.2010  US 
(71) NOVELIS INC.   (CA) 

191 Evans Avenue, Toronto, Ontario M8Z 1J5, Canada 
(72) STRIZKI, Thomas Charles (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tấm nâng hàng bằng đoạn kim loại được tạo ra từ các ống kim 

loại được gấp nếp 
(57)     Sáng chế đề cập đến tấm nâng hàng được làm từ nhiều phần rỗng có biên dạng ngang 

gần như hình chữ nhật được tạo ra từ các ống kim loại, các phần này có các thành trên 
hướng theo cùng hướng và được giữ chặt cùng nhau trong dãy cạnh nhau và/hoặc  nối 
đầu vào nhau để tạo thành giá mang tải. Thành dưới của từng phần có thể có gân giữa 
thuôn dài nhô về phía thành trên cho độ bền bổ sung. Các ống có thể là các hình trụ 
rỗng được gấp nếp ngang bằng kim loại như nhôm, được sử dụng làm các lõi để quấn 
vật liệu dạng dải. Phương pháp tạo ra tấm nâng hàng bao gồm các bước làm biến dạng 
nhiều ống kim loại với áp lực trực tiếp gần như theo hướng kính để tạo ra các phần tấm 
nâng hàng, và giữ chặt các phần với nhau.  
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(11) 33750 
(21) 1-2012-03860 (51) 7 C04B  7/60, B09B  3/00 
(22) 08.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/063133  08.06.2011 (87) WO/2011/162101 29.12.2011 
(30) 2010-141201      22.06.2010  JP 
(71) TAIHEIYO CEMENT CORPORATION.  (JP) 

3-5, Daiba 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1358578, Japan 
(72) TERASAKI Junichi (JP), KONDOU Kenzaburou (JP) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý bụi đường ống clo 
(57)     [Các vấn đề] Để xử lý bụi đường ống clo trong khi ngăn chặn sự gia tăng chi phí hóa 

chất và nồng độ kim loại nặng trong xi măng chưa nung, và đảm bảo sự ổn định về chất 
lượng xi măng.  
[Các phương pháp Giải quyết vấn đề] Trong bụi đường ống, clo giải nén một phần của 
khí đốt, khi làm mát nó, thông qua khí thải lò nung, mà chạy từ đầu cuối của lò nung xi 
măng đến xiclon dưới cùng, và thu gom clo nồng độ cao bụi đường ống clo (D5) được 
chiết từ khí đốt (Gl) huyền phù (S)có chứa bụi đường ống clo và khí SO2 hoặc/và khí 
CO2 được tiếp xúc với nhau thu được hàm lượng chất rắn. Huyền phù chứa bụi đường 
ống clo và khí thải từ các thiết bị đường ống clo hoặc/và khí thải từ các lò nung xi măng 
có thể được tiếp xúc với nhau, và hàm lượng chất rắn có thể được làm nguyên liệu cho 
quá trình hoàn thiện xi măng, mà cho phép hàm lượng CaO và Ca(OH)2 thấp và với sự 
ổn định thuộc tính như thiết lập thời gian để được sản xuất.  
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(11) 33751 
(21) 1-2012-03862 (51) 7 A01H  3/04, C07K  14/415,  14/435, 

C12N  15/82 
(22) 24.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/058464 24.05.2011 (87) WO/2011/147826 01.12.2011 
(30) 10382143.5      25.05.2010  EP 
(71) BIOMASS BOOSTER, S.L.  (ES) 

Enrique Malo, 10, E-26144 Galilea - La Rioja, Spain 
(72) MARTINEZ RAMIREZ, Alfredo (ES), ARENAS VIDAL, Jorge Conrado (ES) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp làm tăng sinh khối sinh vật quang hợp 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp làm tăng sinh khối sinh vật quang hợp, cụ thể là sử 

dụng peptit chứa vòng sáu cạnh được tạo ra bởi liên kết disulfua giữa hai xystein trong 
việc làm tăng sinh khối của sinh vật quang hợp để sử dụng trong ngành công nghiệp gỗ, 
trong việc thu năng lượng từ các nguồn có thể phục hồi được trong nông nghiệp.  
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(11) 33752 
(21) 1-2012-03869 (51) 7 C02F  1/20, B01D  19/00,  53/14,  

53/50,  53/77 
(22) 08.10.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2010/067787  08.10.2010 (87) WO 2012/017567 09.02.2012 
(30) 2010-178093      06.08.2010  JP  
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.12.2012 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, Japan 
(72) SONODA, Keisuke (JP), NAGAO, Shozo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị thông khí, thiết bị khử lưu huỳnh trong khí thải bằng 

nước biển bao gồm thiết bị thông khí này và phương pháp làm 
ẩm dùng cho thiết bị thông khí 

(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị thông khí được nhúng trong nước biển đã sử dụng được pha 
loãng mà nó là nước sẽ được xử lý và tạo ra bọt khí mịn trong nước biển đã sử dụng 
được pha loãng. Thiết bị thông khí bao gồm: đường cấp không khí (L5) để cấp không 
khí (122) qua các quạt gió từ (121A) đến (121D) đóng vai trò là bộ xả; bể nước sạch 
(140) và bơm cấp (Pl) mà được sử dụng làm bộ cấp hơi ẩm để cấp nước sạch (141) đóng 
vai trò là hơi ẩm đến đường cấp không khí (L5); và các vòi thông khí (123) bao gồm các 
màng khuếch tán (11) có các khe hở, mà qua đó không khí chứa hơi ẩm được cấp đến 
các vòi thông khí (123).  
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(11) 33753 
(21) 1-2012-03870 (51) 7 E03D  11/02 
(22) 10.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/068249     10.08.2011 (87) WO 2012/026331 01.03.2012 
(30) 2010-186010     23.08.2010  JP 
(71) LIXIL CORPORATION  (JP) 

1-1, Ojima 2-chome, Koto-ku, Tokyo 136-8535 Japan 
(72) ONISHI, Naokazu (JP), HIRAKAWA, Yuki  (JP), ITO, Sho  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Bệ xí xả nước 
(57)     Sáng chế đề cập đến bệ xí xả nước vừa xả được nước bệ xí vừa tiết kiệm được nước ngay 

cả khi lượng nước xả cấp đến phần thân bệ xí thay đổi. Bệ xí này bao gồm: phần thân bệ 
xí (l0) có chậu bệ xí (20) và ống dẫn thoát nước của bệ xí (30), và cơ cấu xả nước bệ xí 
(40). ống dẫn thoát nước của bệ xí (30) gồm đường dẫn đi lên (32) và đường dẫn đi 
xuống (33) và có phần đỉnh (34) ở phía đầu cuối phía dưới nơi đường dẫn đi lên (32) 
chuyển thành đường dẫn đi xuống (33), để nằm ở vị trí cao hơn mức nước của nước bít 
kín lưu giữ trong chậu bệ xí (20) và đường dẫn đi lên (32) khi cơ cấu xả nước bệ xí (40) 
cấp lượng nước xả đã đặt đến phần thân bệ xí (l0). Lượng nước xả mà cơ cấu xả nước bệ 
xí (40) cấp đến phần thân bệ xí (10) thay đổi giữa lượng nhỏ nhất nhỏ hơn lượng đã đặt 
và lượng lớn hơn lượng đã đặt. Chậu bệ xí (20) và đường dẫn đi lên (32) có kết cấu để 
mức nước của nước bít kín cao hơn đầu cuối bên trên của lỗ nạp (31) một lượng quy 
định(H) hoặc lớn hơn khi cơ cấu xả nước bệ xí (40) cấp lượng nước xả nhỏ nhất đến 
phần thân bệ xí (l0).  
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(11) 33754 
(21) 1-2012-03884 (51) 7 G01N  33/50, C12Q  1/68 
(22) 26.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/038119 26.05.2011 (87) WO2011/150194 01.12.2011 
(30) 61/349,577      28.05.2010  US 
(71) 1. ROHM AND HAAS COMPANY  (US) 

100 Independence Mall West, 7th Floor, Philadelphia, PA 19106, United States of 
America 
2. DOW AGROSCIENCES LLC.  (US) 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 

(72) FOBES, Jon, Frederick (US), ROSICHAN, Jeffrey, L. (US), GONZALEZ, Delkin, 
Orlando (CO) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp xác định chế phẩm làm thay đổi sự biểu hiện của 

gen kiểu dại ở tế bào thực vật 
 (57)    Phương pháp xác định các hợp chất làm thay đổi chọn lọc sự biểu hiện gen kiểu dại của 

tế bào thực vật bao gồm bước so sánh dữ kiện biểu hiện thứ nhất từ tế bào hoặc mô thực 
vật được cho tiếp xúc với hợp chất thử nghiệm thứ nhất, dữ kiện biểu hiện bổ sung từ 
cùng một tế bào hoặc mô thực vật được cho tiếp xúc với một hợp chất thử nghiệm bổ 
sung, và dữ kiện biểu hiện hợp chất phối hợp từ cùng một tế bào hoặc mô thực vật được 
cho tiếp xúc với hợp chất thử nghiệm thứ nhất và hợp chất thử nghiệm bổ sung, trong đó 
mỗi tế bào hoặc mô thực vật được cho tiếp xúc trong một khoảng thời gian đủ để tạo ra 
sự thay đổi về biểu hiện của ít nhất một gen hoặc sản phẩm gen trong tế bào hoặc mô 
thực vật; và trong đó mỗi dữ kiện biểu hiện bao gồm mức độ hoặc kiểu biểu hiện của ít 
nhất một gen hoặc sản phẩm gen của tế bào hoặc mô thực vật; và xác định sự thay đổi 
đáng kể bất ngờ về mức độ hoặc kiểu biểu hiện giữa các gen hoặc sản phẩm gen trong 
dữ kiện hợp chất phối hợp và tổng các thay đổi về mức độ hoặc kiểu biểu hiện của dữ 
kiện hợp chất thứ nhất và dữ kiện hợp chất bổ sung.  
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(11) 33755 
(21) 1-2012-03885 (51) 7 F16K  31/06, H01F  7/121,  7/16 
(22) 22.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/064273    22.06.2011 (87) WO2012/002220 05.01.2012 
(30) 2010-150879 01.07.2010 JP 

2011-117718 26.05.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.12.2012 
(71) SMC KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

4-14-1, Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, Japan 
(72) Yoshihiro Fukano (JP), Masami Yoshida (JP), Takeshi Karibe (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Van điện từ 
  (57)    Sáng chế đề xuất van điện từ. ở phần tạo cuộn dây hình ống (22) của van điện từ (10), 

ống lót (40) được bố trí ở phía chu vi bên trong của lõi cuộn dây (36) mà cuộn dây (34) 
được quấn trên đó. ống lót (40) này được làm bằng vật liệu từ tính và có đoạn hình trụ 
(46) và mặt bích (48) được tạo ra ở đầu dưới của đoạn hình trụ (46). ở đầu trên của đoạn 
hình trụ (46), phần hình côn (50) được tạo trong đó mặt chu vi bên ngoài được làm lõm 
theo phương hướng kính vào trong. Phần hình côn (50) được bố trí quay mặt về và tiếp 
xúc gần với mặt chu vi ngoài của lõi sắt cố định (38) sao cho mật độ thông lượng từ ở 
phần hình côn (50) tăng lên khi cuộn dây hình ống (22) được kích thích.  
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(11) 33756 
(21) 1-2012-03889 (51) 7 C07H  19/02, C07D  309/10, C07H  

1/00,  1/06,  19/10,  19/20 
(22) 19.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/044581 19.07.2011 (87) WO/2012/012465 26.01.2012 
(30) 61/365,621      19.07.2010  US 
(71) GILEAD SCIENCES, INC.  (US) 

333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404, US. 
(72) CHO, Aesop (US), CLARKE, Michael, O'Neil Hanrahan (US), WOLCKENHAUER, 

Scott, Alan (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp điều chế các tiền dược chất phosphoramidat tinh 

khiết về mặt đồng phân không đối quang 
(57)    Sáng chế đề xuất các phương pháp và các chất trung gian để bào chế các tiền dược chất 

phosphoramiđat của các nucleosit tinh khiết về mặt đồng phân không đối quang có công 
thức Ia và Ib:  
 

  
 
Các hợp chất có công th&wức Ia va Ib là hữu dụng để điều trị nhiễm virut gây bệnh viên 
gan C. 
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
217 

(11) 33757 
(21) 1-2012-03890 (51) 7 C21C  5/52, C21B  13/10, C22B  

1/16 
(22) 27.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/064717    27.06.2011 (87) WO/2012/002338 05.01.2012 
(30) 2010-146114    28.06.2010   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.12.2012 
(71) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE STEEL, LTD.)  (JP) 

10-26, Wakinohama-cho 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6518585 (JP) 
(72) TSUGE Osamu (JP), MIYAHARA Itsuo (JP), ITO Shuzo  (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình sản xuất thép nóng chảy bằng cách sử dụng sắt kim 

loại dạng hạt 
(57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất thép nóng chảy (G) sử dụng sắt kim loại dạng 

hạt bao gồm bước nung chảy, trong lò hồ quang điện (2), tất cả để nạp sắt bao gồm: sắt 
kim loại dạng hạt (A) được tạo ra theo phương pháp bao gồ: sắt kim loại dạng hạt (A) 
được tạo ra theo phương pháp bao gồm bước  trong đó nguyên liệu cấp bao gồm nguyên 
liệu khử cacbon và chất chứa sắt oxit được đốt nóng trong lò đáy bằng quay (1) là lò 
khử/nóng chảy và sắt oxit được chứa trong nguyên liệu cấp nhờ đó được khử ở trạng thái 
rắn để sản xuất sắt kim loại và bước trong đó sắt kim loại thu được được đốt nóng đến 
nhiệt độ cao hơn để nung chảy sắt kim loại và sắt nóng chảy được kết tụ trong khi tách 
sắt từ xỉ (B); và các mảnh phế liệu (D) là nguyên liệu cấp khác để sản xuất sắt.  
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(72) HASEGAWA, Masahiro (JP), HOMMA, Toshihiko (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị cắt sợi quang 
(57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị cắt sợi quang được tạo ra trong đó lưỡi cắt hình tròn có thể 

được sử dụng hiệu quả mà không tăng tải trọng làm việc được đặt lên người thợ. Thiết bị 
cắt sợi quang bao gồm thân chính đỡ chi tiết trượt sao cho chi tiết trượt di chuyển được 
theo chiều ra phía trước và phía sau. Lưỡi cắt hình tròn dạng đĩa được cấu hình để tạo ra 
vết đứt trong sợi quang được bố trí có thể quav được vào chi tiết trượt. Phần nhô ra hình 
trụ thẳng đứng trên đế của thân chính. Chi tiết vào khớp ăn khớp với bánh răng quay 
cùng với lưỡi cắt hình tròn được tạo ra tại đầu trên của phần nhô ra hình trụ. Phần nhô ra 
hình trụ được liên kết với chi tiết vào khớp, ăn khớp với chi tiết trượt, bằng lò xo được 
đặt giữa chúng. Đế có các phân lõm thứ nhất đến thứ ba mà mỗi phần lõm này cài móc 
chi tiết vào khớp. Góc quay của lưỡi cắt hình tròn được thay đổi trong số ba góc với vị 
trí mà chi tiết vào khớp được cài móc.  
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(30) JP2010-195099   31.08.2010 JP 
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(72) TAWARA, Yoshihiro  (JP), HAYAKAWA, Kiyoshi  (JP), OSADA, Taiji (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất đế thủy tinh cho đĩa từ và phương pháp 

sản xuất đĩa từ 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất đế thủy tinh dùng cho đĩa từ có khả năng xử 

lý mài bằng các hạt mài cố định mà không có sự giảm tốc độ mài và có thể sản xuất đế 
thủy tinh đĩa từ với chi phí thấp, bao gồm bước mài bề mặt chính của đế thủy tinh có sử 
dụng chất bôi trơn và tấm bề mặt có bề mặt mài được tạo ra bởi các hạt mài cố định 
chứa các hạt kim cương. Trong bước mài, ví dụ, bằng cách bổ sung Al2O 3  Al3+ được 
chứa trong chất bôi trơn cung cấp vào bề mặt mà trên đó việc xử lý mài được thực hiện 
của đế thủy tinh. Chất bôi trơn có hàm lượng Al3+ tốt nhất là nằm trong phạm vi từ 0,05 
g/l đến 1,0 g/l.  
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THEODORE, Dorothy, Agnes  (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất để điều trị bệnh nhiễm virut paramyxoviridae và 

dược phẩm chứa chúng 
(57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I để sử dụng trong điều trị bệnh nhiễm virut 

Paramyxoviridae, trong đó hợp chất có công thức I có công thức cấu tạo :  
 

I 
  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(72) Genta YAMAGUCHI (JP), Akihiro MIZUNO (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị xoắn dây điện và phương pháp sản xuất cáp xoắn hai 

sợi có sử dụng thiết bị này 
(57)     Thiết bị xoắn các dây điện bao gồm rôto (3) có phần trượt (2) được tạo ra trong một phần 

của rôto theo chiều chu vi của rôto, cần xoắn (4) được tạo ra trên bề mặt theo chu vi 
trong để được nhô ra từ đó và đối diện với rôto, phần dẫn động quay (5) quay rôto, và 
phần đặt (6) lồng vào cặp dây điện song song theo chiều rộng của phần trượt vào phía 
bên trong bề mặt theo chu vi của rôto để được bố trí riêng biệt ở cả hai phía của cần 
xoắn. Đường kính chu vi trong của rôto lớn hơn chiều rộng phần trượt.  
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Nathaniel D.  (US), SULLIVAN, Gerard. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất gây chết tế bào theo chương trình và dược phẩm 

chứa hợp chất này để điều trị bệnh ung thư, bệnh miễn dịch và 
bệnh tự miễn 

 (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng ức chế hoạt tính của protein Bcl-2 chống gây 
chết tế bào theo chương trình, và dược phẩm chứa hợp chất này để điều trị các bệnh ung 
thư, bệnh miễn dịch và bệnh tự miễn được biểu hiện bởi protein Bcl-2 chống gây chết tế 
bào theo chương trình.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kháng thể kháng yếu tố biệt hoá và tăng trưởng 8 (GPF8) của 

người và dược phẩm chứa kháng thể này 
(57)     Sáng chế đề xuất kháng thể người tách hoặc được biến đổi phù hợp với người hoặc mảnh 

gắn kết kháng nguyên của chúng gắn kết đặc hiệu với yếu tố biệt hóa và tăng trưởng-8 
(GĐF8) và ức chế hoạt tính GDF8. Các kháng thể và mảnh kháng thể theo sáng chế có 
thể được sử dụng để điều trị rối loạn hoặc tình trạng bệnh sẽ được cải thiện hoặc nâng 
cao bằng cách ức chế GDF8.  
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(AT), SVATOS, Sonja (AT), PLJEVLJAKOVIC, Azra (AT), WEBER, Alfred (AT) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp loại bỏ serin proteaza bằng cách xử lý bằng silic 

đioxit nghiền mịn 
(57)    Sáng chế đề xuất các phương pháp để làm giảm hàm lượng serin proteaza và/hoặc tiền 

enzym serin proteaza trong chế phẩm chứa protein thu được từ huyết tương. Sáng chế 
còn đề xuất các phương pháp bào chế chế phẩm chứa protein thu được từ huyết tương có 
hàm lượng serin proteaza và/hoặe tiền enzym serin proteaza được làm giảm. Theo các 
khía cạnh khác, sáng chế đề xuất các chế phẩm chứa nước và chế phẩm được làm đông 
khô nhanh chứa protein thu được từ huyết tương có hàm lượng serin proteaza và/hoặc 
tiền enzym serin proteaza được làm giảm. Theo các khía cạnh khác, sáng chế đề xuất 
chế phẩm chứa protein thu được từ huyết tương có hàm lượng serin proteaza hoặe tiền 
enzym serin proteaza được làm giảm để sử dụng trong điều trị bệnh, kiểm soát bệnh 
và/hoặc phòng ngừa bệnh.  
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Seiji (JP), TSUCHIYAMA, Yoshihiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị thông khí, thiết bị khử lưu huỳnh trong khí thải bằng 

nước biển bao gồm thiết bị thông khí này và phương pháp vận 
hành thiết bị thông khí 

(57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị thông khí trong đó khe thứ nhất (12A) được tạo ra trong 
màng khuếch tán của các vòi thông khí gồm khe thẳng chuẩn (12a) và khe nhánh (12b) 
giao qua tâm với khe thẳng chuẩn (12a), và hình dạng khoảng hở của khe thứ nhất (12A) 
biến dạng do áp suất của không khí (lượng không khí) được cấp. Vì vậy, do lượng hở tại 
giao điểm (12c) của khe thẳng chuẩn (12a) và các khe nhánh (12b) tăng lên bởi sự gia 
tăng tạm thời lượng không khí, nên việc loại bỏ các chất kết tủa được tạo thuận lợi, khác 
với các trường hợp thông thường chỉ có các khe thẳng.  
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(72) MERCIER, Fabrice  (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dung dịch nhỏ mắt chứa prostaglanđin và lọ chứa dung dịch 

này 
(57)      Sáng chế đề cập đến dung dịch nhỏ mắt chứa: 

 - ít nhất một hơp chất prostaglanđin;  
- chất hoà tan;  
- chất tạo gel of loại carbome; 
- chất ức chế quá trình polyme hóa carbome;  
- chất đồng tạo gel/đồng hòa tan.  
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(72) Soren Knudsen (DK), Preben Riis (DK), Birgitte Skadhauge (DK), Lene Molskov Bech 
(DK), Ole Olsen (DK) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất đồ uống từ lúa mạch, cây lúa mạch, chế 

phẩm mạch nha, và đồ uống từ lúa mạch 
(57)     Sáng chế đề cập đến đồ uống từ lúa mạch sản xuất được với lượng lớn, bằng cách sử 

dụng các phương pháp tiêu thụ nhiều năng lượng, ví dụ, lần lượt trong các thiết bị tạo 
mạch nha và nhà máy sản xuất bia để sấy khô trong lò và đun sôi chế phẩm ủ men. Sáng 
chế liên quan đến các phương pháp tiết kiệm năng lượng để sản xuất đồ uống từ lúa 
mạch, cũng như liên quan đến cây lúa mạch hữu ích cho các phương pháp này. Cụ thể, 
sáng chế mô tả cây lúa mạch với các dấu hiệu được tổ hợp của null-lipoxygenaza- 1 
(null-LOX- 1 ), null- lipoxygenaza-2 (null-LOX-2) và null-S-adenosyl-
metionin:metionin S- metyltransferaza trong một cây, cây này là đặc biệt hữu ích cho 
các phương pháp tiết kiệm năng lượng để sản xuất đồ uống từ lúa mạch, như bia.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý nguyên liệu sinh khối 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý nguyên liệu sinh khối (ví dụ, sinh khối thực vật, 

sinh khối của động vật, và sinh khối từ nguồn thải đô thị) để tạo ra các chất trung gian 
và sản phẩm có ích, như năng lượng, nhiên liệu, thực phẩm hoặc nguyên liệu. Cụ thể là, 
sáng chế đề cập đến phương pháp có thể sử dụng các nguyên liệu sinh khối, như 
xenluloza và/hoặc lignoxenluloza, để sản xuất sản phẩm trung gian hoặc thành phẩm, ví 
dụ, bằng quá trình lên men.  
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(11) 33769 
(21) 1-2012-03925 (51) 7 E02B 3/14 
(22) 27.12.2012 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.12.2012 
(75) Nguyễn Thành Trung  (VN) 

Số 1, ngõ 165 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(54) Khối bêtông ghép độc lập có lỗ và gờ tiêu sóng dùng cho gia 

cố mái, hộ chân các công trình bảo vệ bờ biển 
(57)    Sáng chế đề cập đến khối bêtông gia cố mái, hộ chân cho các công trình ven biển bao 

gồm thân khối (1), gờ tiêu sóng (2) ở mặt trên của khối và 5 lỗ tiêu sóng dạng hình trụ 
xuyên qua thân khối gồm 4 khối ở góc, 1 lỗ ở giữa (3). Nhờ có gờ và lỗ tiêu sóng nên 
giảm được áp lực sóng và chiều cao sóng leo lên mái công trình.  
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(11) 33770 
(21) 1-2012-03929 (51) 7 C08J 11/12 
(22) 28.12.2012 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.12.2012 
(71) 1. Công ty Cổ phần Kim Quy  (VN) 

721, đường Hùng Vương, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 
2. Phạm Văn Tám  (VN) 
Đồng Lòng, Tức Tranh, Phú Lương, Thái Nguyên 

(72) Nguyễn Thanh Vân (VN), Phạm Văn Tám (VN) 
(54) Máy xử lý rác thải thành dầu công nghiệp 
(57)     Sáng chế đề cập đến máy xử lý rác thải thành dầu đốt công nghiệp áp dụng công nghệ lò 

quay xử lý rác thải sinh hoạt, như nhựa, cao su, quần áo ni lông, mút, xốp v.v. thành dầu 
đốt công nghiệp . Máy bao gồm lò đốt 14 kiểu quay để đốt rác thải đến nhiệt độ nhất 
định làm cho rác thải biến đổi sang dạng hỗn hợp khí, hỗn hợp khí thu được từ lò đốt 
được dẫn qua hai bình ngưng dầu, bình ngưng dầu thứ nhất và bình ngưng dầu thứ hai. 
Khi qua mỗi bình ngưng dầu, hỗn hợp khí được làm mát, tách nước để làm ngưng tụ dầu 
trong hỗn hợp khí, nhờ đó có thể thu được dầu và hỗn hợp khí dư. Sau khi qua hai bình 
ngưng dầu, hỗn hợp khí dư tiếp tục được dẫn qua hệ thống ống dẫn làm mát để được làm 
mát và làm ngưng tụ dầu lần nữa. Dầu ngưng tụ và hỗn hợp khí dư của hệ thống ống dẫn 
làm mát sẽ được dẫn qua bình ngưng đầu thứ ba để lần nữa được làm mát, tách nước, 
ngưng tụ và thu hồi dầu. Hỗn hợp khí dư đầu ra của bình ngưng dầu thứ ba sẽ được dẫn 
quay về lò đốt để đốt bổ sung cho lò đốt.  
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(11) 33771 
(21) 1-2012-03938 (51) 7 B62D 7/02 
(22) 20.04.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/056380   20.04.2011 (87) WO2011/147648 01.12.2011 
(30) PCT/IB2010/001296 28.05.2010 IB 

PCT/IB2010/001652 22.06.2010 IB 
(75) JOHN VICTOR GANO  (CH) 

Chemin des Apraits 4, CH-1281 Russin, SWITZERLAND 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm bánh xe toàn hướng và xe toàn hướng 
(57)     Sáng chế đề cập đến cụm  bánh xe toàn hướng dùng cho xe bao gồm bánh xe (10) và ít 

nhất một biên treo xà nhún dưới (20) và khớp nối trên (30), cả hai bộ phận có thể được 
lắp vào xe, bánh xe (10) có thể quay ở góc 360o, để lái xe, quanh đường trục xoay (90) 
định vị bởi ít nhất một biên treo xà nhún dưới (20) và khớp nối trên (30) khi được lắp 
vào xe, phần nhô của đường trục xoay (90) về phía trên mặt phẳng nhô thẳng đứng bao 
gồm đường trục thẳng đứng đi qua điểm tiếp xúc giữa bánh xe (10) và mặt đất tạo ra góc 
bánh lái với đường trục thẳng đứng, khác biệt ở chỗ, bất kỳ hướng nào của mặt phẳng 
nhô, cụm bánh xe toàn hướng bao gồm phương tiện điều chỉnh có thể điều chỉnh góc 
bánh lái trong phạm vi định trước.  
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(11) 33772 
(21) 1-2012-03945 (51) 7 A61M  5/50 
(22) 30.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/042628 30.06.2011 (87) WO 2012/003343 05.01.2012 
(30) 12/827,548      30.06.2010  US 
(71) 1. RETRACTABLE TECHNOLOGIES, INC.  (US) 

511 Lobo Lane, Little Elm, TX 75068, United States of America 
2. SHAW, Thomas, J.  (US) 
5310 Buena, Vista, Frisco, Texas 75034, United States of America 

(72) SHAW, Thomas, J. (US), ZHU, Ni (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Dụng cụ y tế có kim rút lại được và vòng bịt pittông có thể di 

chuyển 
(57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ y tế có ống xilanh, kim rút lại được, cụm rút kim và pit 

tông, cụm kim rút lại được bao gồm và được giữ bên trong ống xilanh trước khi thụt vào 
ít nhất một phần bởi chi tiết giữa tiếp xúc với ống xilanh, pit tông bao gồm vòng bịt pit 
tông với phần ống xilanh có ít nhất một phần có thể di chuyển về phía sau so với pittông 
và tấm chắn đàn hồi mà đóng kín khoang rút bên trong pit tông trước khi rút kim, chi 
tiết giữ và vòng bịt pit tông kết hợp với thành bên trong của ống xilanh để tạo ra khoang 
chứa chất lỏng được bịt kín bên trong dụng cụ y tế này.  
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(11) 33773 
(21) 1-2012-03950 (51) 7 F02C  7/08 
(22) 09.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/039824 09.06.2011 (87) WO/2012/003076 05.01.2012 
(30) 61/361,170      02.07.2010  US 
(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY  (US) 

P. O. Box 2189 (CORP-URC-SW359), Houston Texas, 77252-2189, United States of 
America 

(72) OELFKE, Russell, H. (US), MINTA, Moses (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp và hệ thống tạo ra năng lượng ba chu trình phát 

xạ thấp 
(57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp tạo ra năng lượng ba chu trình phát xạ 

thấp trong các quy trình thu hồi hyđrocacbon. Hệ thống này bao gồm tuabin khí để đốt 
cháy hỗn hợp nhiên liệu và chất oxy hóa với sự có mặt của dòng tái sinh để tạo ra năng 
lượng cơ học và khí xả. Máy nén để tăng áp một phần dòng khí xả thành dòng tái sinh. 
Dòng tái sinh được nén đóng vai trò làm giảm nhiệt độ của quy trình đốt cháy. Dòng cân 
bằng được rút từ dòng tái sinh và hướng đến máy tách CO2, phần còn lại giàu nitơ có thể 
được giãn nở trong bộ giãn khí để tạo ra năng lượng cơ học bổ sung. 
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(11) 33774 
(21) 1-2012-03956 (51) 7 A61K  31/167,  47/10,  47/22,  9/08,  

9/00 
(22) 29.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/IB2011/001519   29.06.2011 (87) WO2012/001494 05.01.2012 
(30) 3023/MUM/2009 30.06.2010 IN 

630/MUM/2010 09.09.2010 IN 
(71) TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED  (IN) 

Commerce House - 1, Satya Marg, Bodakdev, Ahmedabad - 380054, Gujarat, India 
(72) PATEL, Ketan, R.; (IN), PATEL, Milan, R.  (IN), SHAH, Prakashchandra, J.  (IN) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Dược phẩm chứa paracetamol và quy trình bào chế dược phẩm 

này 
(57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm tiêm chứa paracetamol hoặc muối dược dụng của nó với 

nồng độ cao trong đó nồng độ paracetamol hoặc muối dược dụng của nó lớn hơn 
150mg/ml trong hệ dung  môi được điều chỉnh thích hợp chứa glycofurol, etanol, nước 
hoặc hệ dung môi chứa glycofurol, etanol, polyetylen glycol, nước. Độ nhớt của chế 
phẩm tiêm này nhỏ hơn 0,028Pa.s. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình bào chế 
chế phẩm tiêm này. Chế phẩm tiêm có thể được cấp theo đường tiêm bắp, theo đường 
tĩnh mạch hoặc như dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch sau khi pha loãng vào một trong 
các chất lỏng truyền tĩnh mạch, các dung dịch tiêm của các thuốc kháng khuẩn, trị nấm 
và diệt amip thường được sử dụng và cùng với thuốc an thần (thuốc tiêm Midazolam) 
hoặc thuốc giảm đau gây ngủ (thuốc tiêm Fentanyl Xitrat v.v.) do chúng vẫn ổn định, 
trong suốt trong khoảng thờì gian ít nhất 6 giờ sau khi pha loãng.  
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(11) 33775 
(21) 1-2012-03958 (51) 7 H04W  48/00, G06Q  30/00, H04L  

29/00 
(22) 30.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/SG2011/000198 30.05.2011 (87) WO/2011/155900 15.12.2011 
(30) 201004043-4      09.06.2010  US 
(71) SMART HUB PTE. LTD.  (SG) 

100 Beach Road #25-06 Shaw Towers, Singapore 189702, Singapore 
(72) IBASCO, Alex D. (PH), VILLAFLORES, Paolo B. (PH), UBALDE, Oliver L.  (PH), 

LOSANTAS, Jose Lorenzo  (PH) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp cung cấp nội dung tới thuê bao đăng 

ký 
(57)    Sáng chế đề cập tới hệ thống và phương pháp để cung cấp nội dung cho nhiều thuê bao 

đăng ký trong mạng liên lạc. Phương pháp bao gồm bước: nhận các thông số sự kiện 
được kết hợp với sự kiện từ bên thứ ba; nhận thông tin cục bộ cho mỗi thuê bao đăng ký 
từ mạng liên lạc; so sánh các thông số sự kiện từ bên thứ ba nêu trên với thông tin cục 
bộ cho mỗi thuê bao đăng ký để nhận diện một hoặc nhiều thuê bao đăng ký nằm trong 
nhiều thuê bao đăng ký nằm trong dải sự kiện được xác định từ trước được kết hợp với 
các thông số sự kiện; tạo lược tả cho mỗi thuê bao đăng ký trong một hoặc nhiều thuê 
bao đăng ký để tạo ra đánh giá lược tả và/hoặc điểm lược tả, trong đó, đánh giá lược tả 
và/hoặc điểm lược tả là chỉ thị của sự tương tự của thuê bao đăng ký đã cho để tham dự 
vào sự kiện; sắp xếp một hoặc nhiều thuê bao đăng ký thành nhiều nhóm dựa trên đánh 
giá lược tả và/hoặc điểm lược tả; biên soạn nội dung cho mỗi loại thuê bao đăng ký, 
trong đó, nội dung cho mỗi loại thuê bao đăng ký chứa thông tin chỉ rõ cho loại thuê bao 
đăng ký; và phân phối nội dung tới một hoặc nhiều thuê bao đăng ký nêu trên nằm trong 
giới hạn các sự kiện.  
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(11) 33776 
(21) 1-2013-00002 (51) 7 C07D  401/12,  401/14, A61K  

31/497, A61P  35/00 
(22) 10.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/KR2011/004271 10.06.2011 (87) WO2011/155793 15.12.2011 
(30) 10-2010-0055549      11.06.2010  KR 
(71) HANMI SCIENCE CO., LTD.  (KR) 

550, Dongtangiheung-ro, Dongtan-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do 445-813, 
Republic of Korea 

(72) KIM, Yong Il (KR), KIM, Kyeong Soo (KR), JANG, Ki Young (KR), KIM, Yo Han 
(KR), PARK, Jae Hyun (KR), WOO, Jong Soo (KR) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm chứa dẫn xuất amit hoặc muối dược dụng của nó 
(57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa dẫn xuất amit hoặc muối dược dụng của nó và chất 

phụ gia axit. Dược phẩm này có độ ổn định cải thiện ngay cả sau khi bảo quản trong thời 
gian dài và thích hợp để ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư.  
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(11) 33777 
(21) 1-2013-00003 (51) 7 C07D  413/06,  413/14, A61K  

31/4245,  31/4523, A61P  25/24 
(22) 04.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/GB2011/051256 04.07.2011 (87) WO2012/004588 12.01.2012 
(30) 61/361,585      06.07.2010  US 
(71) ASTRAZENECA AB  (SE) 

S-151 85 Sodertalje, Sweden 
(72) BOKMAN-WINIWARTER, Susanne, Doris, Margit (AT), FREDENWALL, Marlene 

(SE), HOGNER, Anders, Carl (SE), JOHANSSON, Lars Anders, Mikael (SE), 
JUDKINS, Robert, Andrew (GB), LI, Lanna (SE), LOFBERG, Bjorn, Christian, Ingvar 
(SE), VON UNGE, Per Oskar Sverker (SE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất azetiđinyl, quy trình điều chế nó và dược phẩm chứa 

nó 
(57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất azetiđinyl có công thức I,  

  

 
 
như được mô tả trong phần mô tả, quy trình điều ehế nó, dược phẩm chứa hợp chất 
azetiđinyl để điều trị hoặc phòng ngừa bệnh hoặc tình trạng bệnh lý liên quan đến 
hormon tập trung sắc tố.  
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(11) 33778 
(21) 1-2013-00007 (51) 7 C07C  231/02,  235/06, C22B  3/26,  

59/00 
(22) 01.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/065172  01.07.2011 (87) WO2012/005182 12.01.2012 
(30) 2010-153180      05.07.2010  JP 
(71) 1. SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.  (JP) 

6-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan 
2. JAPAN ATOMIC ENERGY AGENCY  (JP) 
4-49 Muramatsu, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki 3191184, Japan 

(72) SAKAKI Kazuaki (KP), SUGAHARA Hiroto (JP), KUME Tetsuya (JP), OHASHI 
Masaki (JP), NAGANAWA Hirochika (JP), SHIMOJO Kojiro (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tổng hợp tác nhân chiết kim loại đất hiếm 
(57)    Sáng chế đề xuất phương pháp tổng hợp tác nhân chiết kim loại đất hiếm chứa thành 

phần tác nhân chiết là đialkylđiglycol amit axit mỹ mãn cho việc tách các nguyên tố đất 
hiếm nhẹ được cho phản ứng trong axit điglycolic (X mol) và tác nhân este hóa (Y mol) 
ở nhiệt độ phản ứng 70oC hoặc hơn và trong khoảng thời gian phản ứng một giờ hoặc 
hơn sao cho tỷ lệ mol của Y/X bằng 2,5 hoặc hơn, và tiến hành cô đặc trong chân không. 
Sau đó, sản phẩm trung gian của phản ứng được tạo ra bằng cách loại bỏ các sản phẩm 
chưa phản ứng và phần cặn phản ứng. Sau đó, dung môi có độ phân cực thấp hoặc không 
phân cực là dung môi hữu cơ để tạo ra pha hữu cơ trong quá trình chiết bằng dung môi 
kim loại đất hiếm và nó có khả năng hoà tan đialkylđiglycol amit axit được bổ sung làm 
dung môi phản ứng, và sản phẩm trung gian của phản ứng được cho phản ứng với đialkyl 
amin (Z mol) sao cho tỷ lệ mol của Z/X bằng 0,9 hoặc hơn. Kết quả là, tác nhân chiết 
kim loại đất hiếm được tổng hợp một cách hiệu quả với giá thành thấp và với hiệu suất 
cao mà không cần sử dụng axit điglycolic anhyđrit đắt tiền và điclorometan có hại.  
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(11) 33779 
(21) 1-2013-00008 (51) 7 C07C  231/02,  235/06, C22B  3/26,  

59/00,  7/00 
(22) 01.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/065174  01.07.2011 (87) WO2012/005183 12.01.2012 
(30) 2010-153188      05.07.2010  JP 
(71) 1. SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.  (JP) 

6-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004, Japan 
2. JAPAN ATOMIC ENERGY AGENCY  (JP) 
4-49 Muramatsu, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki 3191184, Japan 

(72) SAKAKI Kazuaki (JP), SUGAHARA Hiroto (JP), KUME Tetsuya (JP), OHASHI 
Masaki (JP), NAGANAWA Hirochika (JP), SHIMOJO Kojiro (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tổng hợp tác nhân chiết kim loại đất hiếm 
(57)     Sáng chế đề xuất phương pháp tổng hợp tác nhân chiết kim loại đất hiếm chứa thành 

phần tác nhân chiết là đialkylđiglycol amit axit mỹ mãn cho việc tách các nguyên tố đất 
hiếm nhẹ bao gồm phản ứng trong axit điglycolic (X mol) và tác nhân este hóa (Y mol) 
ở nhiệt độ phản ứng 70oC hoặc hơn và trong khoảng thời gian phản ứng một giờ hoặc 
hơn sao cho tỷ lệ mol của Y/X bằng 2,5 hoặc hơn, và tiến hành cô đặc trong chân 
không. Sau đó, sản phẩm trưng gian của phản ứng được tạo ra bằng cách loại bỏ các sản 
phẩm chưa phản ứng và phần cặn phản ứng, và dung môi phân cực không proton được 
bổ sung làm dung môi phản ứng. Sau đó, sản phẩm trung gian của phản ứng được cho 
phản ứng với đialkyl amin (Z mol) sao cho tỷ lệ mol của Z/X bằng 0,9 hoặc hơn và dung 
môi phân cực không proton được loại bỏ. Kết quả là, tác nhân chiết kim loại đất hiếm 
được tổng hợp một cách hiệu quả với giá thành thấp và với hiệu suất cao mà không cần 
phải sử dụng axit điglycolic anhyđrit đắt tiền và điclorometan có hại.  
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(11) 33780 
(21) 1-2013-00013 (51) 7 B32B  27/32,  27/34 
(22) 06.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/059307 06.06.2011 (87) WO 2012/000739 05.01.2012 
(30) 1931/MUM/2010      02.07.2010  IN 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) DAS, Sandip  (IN), GHOSHAL, Sanjay (IN), LAWANIA, Mudit  (IN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Màng đóng gói mềm dẻo bao gồm polyamit và polyolefin 
(57)    Các sáng chế đã ngạc nhiên khi thấy rằng màng trong đó bao gồm một lớp polyamit và 

một lớp của polyolefin thích nghi tốt hơn để tái chế mà không nhất thiết phải sử dụng 
các chất tương thích, khi màng như vậy bao gồm độ dày của lớp polyamit tương đối thấp 
hơn, hoặc các lớp, nếu có nhiều hơn một lớp. Được mô tả là một màng để đóng gói một 
sản phẩm, bao gồm: (i) một lớp ngoài cùng của polyamit, mà không được định hướng 
theo hướng trục, (ii) một lớp bên trong polyolefin; (iii) một lớp thứ nhất giữa lớp ngoài 
cùng của polyamit và cho biết lớp polyolefin bên trong; (iv) trong cùng một lớp bao gồm 
các polyolefin metallocene, (v) một lớp của   polyamit khác, đó là không được định 
hướng theo hướng trục, cho biết lớp liên kết giữa và lớp bên trong của polyolefin, và, (vi) 
một lớp liên kết giữa thứ hai  cho biết  lớp của polyamit khác và cho biết lớp bên trong 
của polyolefin, trong đó độ dày kết hợp của lớp polyamit khác và cho biết lớp ngoài 
cùng của polyamit là không lớn hơn 25% tổng độ dày của màng và trong đó độ dày kết 
hợp của lớp ngoài cùng của polyamit  và cho biết  lớp polyamit khác từ 4μm 10μm và 
hơn nữa trong đó cho biết màng là màng thổi ép đùn  hoặc một  màng đúc đồng ép đùn.  
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(11) 33781 
(21) 1-2013-00037 (51) 7 C07C  227/42,  227/18,  229/36 
(22) 06.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/059243 06.06.2011 (87) WO2011/154333 15.12.2011 
(30) 10 2010 023 890.2 11.06.2010 DE 

PI1002466-2 19.07.2010 KR 
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH  (DE) 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, Germany 
(72) PLATZEK, Johannes  (DE), TRENTMANN, Wilhelm (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp điều chế axit 3,6,9-triaza-3,6,9-tris(carboxymetyl)-

4-(4-etoxybenzyl)undecandioic dạng tinh thể 
(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế tinh thể axit 3,6,9-triaza-3,6,9- 

tris(carboxymetyl)-4-(4-etoxybenzyl)undecandioic có công thức I  
  

 
 
bằng cách xà phòng hóa este di-tert-butyl của axit 3,6,9-triaza-3,6,9-tris(tert- 
butoxycarbonylmetyl)-4-(4-etoxybenzyl)undecandioic có công thức II trong dung dịch 
nước hyđroxit của kim loại kiềm và axit 3,6,9-triaza-3,6 ,9-tris(carboxymetyl)-4-(4- 
etoxybenzyl)undecandioic có công thức I để điều chế phức gadolini của axit 3,6,9- 
triaza-3,6,9-tris(carboxymetyl)-4-(4-etoxybenzyl)undecandioic [(Gd-EOB-DTPA) = 
Primovist®)].  
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(11) 33782 
(21) 1-2013-00044 (51) 7 F03D  
(22) 04.01.2013 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.01.2013 
(75) Lại Bá ất  (VN) 

Số 32 ngõ 24 đường Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(54) Tuabin gió có hai bộ cánh cấu tạo bởi các cánh buồm 
(57)     Sáng chế đề cập đến tuabin gió có hai bộ cánh cấu tạo bởi các cánh buồm bao gồm hộp 

máy (2)chứa máy phát điện, hộp số, trục tuabin (3), phanh, bánh đà và các bộ điều khiển 
đặt trên đầu cột (1), hai đầu trục tuabin (3) có dạng hình lăng trụ đa giác đều nhô ra khỏi 
hộp máy để lắp hai bộ cánh, số cánh mỗi bộ bằng số cạnh của đa giác đều, với bộ cánh 
có hai cánh buồm trục có dạng lăng trụ tứ giác đều, các cột buồm (4) được lắp vuông 
góc ở giữa mặt bên của lăng trụ cứng vững do dây chằng hoặc thanh chống (8), các 
thanh ngang (7) liên kết các cột buồm tạo độ cứng vững và làm đường trượt cho con 
trượt (10) gắn ở hai đầu thanh căng buồm (5) biên ô buồm, các thanh căng buồm (5) gắn 
vải buồm (6) chạy trên thanh ngang (7), động cơ điều khiển con trượt (11) kéo con trượt 
(10) mở buồm ra thu năng lượng gió để phát điện khi cánh quay phía trên trục tuabin, 
khép lại chống sức cản của gió khi quay phía dưới, tấm che (9) bảo vệ vải buồm (6) và 
giảm lực cản, trục tuabin luôn vuông góc với hướng gió, mọi hoạt động của tuabin đều 
do các bộ cảm biến điều khiển tự động.  
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(11) 33783 
(21) 1-2013-00047 (51) 7 A61K 31/00 
(22) 07.01.2013 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.01.2013 
(75) Đặng Việt Hùng  (VN) 

Số 18, ngõ 32/47, An Dương, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
(54) Hỗn hợp có tác dụng ức chế tổng hợp melanin và chế phẩm 

chứa hỗn hợp này 
(57)    Sáng chế đề cập đến hỗn hợp có tác dụng ức chế tổng hợp melanin chứa (% theo khối 

lượng) 0,1% - 99,9% chiết suất từ cây mít và 0,1% - 99,9% chất chống oxy hoá. Sáng 
chế cũng đề cập đến dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chứa hỗn hợp này.  
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(11) 33784 
(21) 1-2013-00048 (51) 7 B65D  17/34 
(22) 26.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/038050 26.05.2011 (87) WO2011/156140 15.12.2011 
(30) 12/796,972      09.06.2010  US 
(71) CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC.  (US) 

11535 South Central Avenue, Alsip, IL 60803, United Stated of America 
(72) FIELDS Brian (US), KEANE Brendan (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm lon, nắp lon, dụng cụ đột dập để tạo ra vết khía thông 

hơi không hãm trên nắp lon và phương pháp thông hơi lon 
(57)    Sáng chế đề cập đến cụm lon, nắp lon, dụng cụ đột dập để tạo ra vết khía thông hơi 

không hãm trên nắp lon và phương pháp thông hơi lon. Vết khía thông hơi không có các 
dấu hiệu để hãm sự lan truyền vết khía. Đúng hơn là thúc đẩy nhanh sự lan truyền vết 
khía khi làm đứt ban đầu. Việc thông hơi đạt được nhờ kết cấu nắp giật được tạo ra bởi 
vết khía thông hơi.  
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(11) 33785 
(21) 1-2013-00050 (51) 7 F02D  41/00,  41/30, F01N  3/08, 

F02D  19/06 
(22) 31.12.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2010/008000 31.12.2010 (87) WO2011/154028 15.12.2011 
(30) 12/795,410      07.06.2010  US 
(71) ALSET IP S AR.L.  (LU) 

46A Avenue J.F. Kennedy, Luxembourg 
(72) GALINDO, JosÐ, Ignacio (CL), SCHAFFER, Klaus, M. (AT), LEITNER, Daniel (AT), 

HEPP, Christof  (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Động cơ dùng hai loại nhiên liệu với tỷ lệ nhiên liệu không 

khí thay đổi 
(57)     Sáng chế đề cập đến động cơ xăng thông thường được cải tiến để vận hành như là động 

cơ dùng hai loại nhiên liệu được hiệu chỉnh để đốt khí hyđro là nhiên liệu chính và xăng 
là nhiên liệu phụ ở các tỷ lệ nhiên liệu không khí chấp nhận được khác nhau trong khi 
tránh các tỷ lệ nhiên liệu không khí bị cấm. Tốt hơn là, động cơ được vận hành để đốt 
nhiên liệu hyđro ở chế độ nạp và chế độ nghèo nhiên liệu với các tỷ lệ nhiên liệu không 
khí chấp nhận được nhất định trong đó các khí NOx xuất hiện tương đối ít. Khi cần công 
suất bổ sung hoặc yêu cầu tăng tốc, bộ xử lý điều khiển các bơm phun nhiên liệu để 
phun  lượng xăng  tương đối nhỏ  vào động cơ tạo thành hỗn hợp nhiên liệu ngăn sự tăng 
lên các khí NOx hoặc là bộ xử lý điều khiển động cơ để vận hành ở tỷ lệ nhiên liệu 
không khí theo tỷ lượng, ở đó bộ chuyển đổi xúc tác có khả năng giảm nhiều nhất các 
khí có hại vào môi trường. Việc phun nhiên liệu phụ là xăng dạng lỏng vào nhiên liệu 
khí hyđro, khiến cho nhiệt độ của các nhiên liệu giảm xuống đáng kể hoặc loại bỏ 
khuynh hướng nổ ngoài xi lanh của động cơ. Động cơ có các đặc tính an toàn ở chỗ, 
nhiên liệu hyđro bị đóng nếu phát hiện sự rò rỉ của hyđro. Sau đó, động cơ vận hành với 
nhiên liệu xăng được sử dụng là nhiên liệu dự phòng.  
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(11) 33786 
(21) 1-2013-00053 (51) 7 B05C  9/14,  9/12, B65D  25/34, 

F26B  3/02 
(22) 15.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/044185 15.07.2011 (87) WO 2012/009637 19.01.2012 
(30) 12/837,833      16.07.2010  US 
(71) VALSPAR SOURCING, INC.  (US) 

P.O. Box 1461 Minneapolis, MN 55440-1461, United States of America 
(72) NOWACK, William C. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống sấy và phương pháp sơn côngtenơ năm mặt 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sơn côngtenơ năm mặt bao gồm bước phủ sơn gốc 

nước cho mặt trong và mặt ngoài của côngtenơ và cưỡng bức khí nóng vào mặt hở của 
côngtenơ để làm khô một phần sơn ở mặt trong và mặt ngoài của nó. Sáng chế còn đề 
cập đến hệ thống sấy côngtenơ năm mặt.  
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(11) 33787 
(21) 1-2013-00058 (51) 7 A23K  1/14 
(22) 08.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/IB2011/001962  08.06.2011 (87) WO 2011/154845 15.12.2011 
(30) 61/352,579      08.06.2010  US 
(75) KENNETH, HILLEL, PETER, HARRIS  (NO) 

Trollhaugen 24, N-1384 Asker, Norway 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp chế biến thức ăn gia súc từ sinh khối 

lignoxenluloza 
(57)    Sáng chế đề xuất phương pháp chế biến thức ăn gia súc từ sinh khối lignoxenluloza. 

Nguyên liệu sinh khối có hàm lượng ẩm nhỏ hơn 30% được đưa vào bình áp lực. Rút 
chân không bình áp lực trong thời gian ít nhất một phút và tốt hơn là hai phút. Sau đó 
đưa hơi nước vào để gia nhiệt nguyên liệu sinh khối đến phạm vi nhiệt độ ở giữa khoảng 
180oC và 235oC trong đó duy trì phạm vi nhiệt độ này trong thời gian từ 1 đến 12 phút 
trước khi giảm áp suất trong bình áp lực. Trong phương án ưu tiên cụ thể, hàm lượng ẩm 
nhỏ hơn 15%, phạm vi nhiệt độ ở giữa từ 190oC đến 215oC và thời gian duy trì phạm vi 
nhiệt độ này kéo dài từ 2 đến 8 phút.  
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(11) 33788 
(21) 1-2013-00078 (51) 7 B67D  3/00, B65D  33/38, B67D  

1/08, F25D  11/00 
(22) 04.04.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/KR2011/002307 04.04.2011 (87) WO2011/155695 15.12.2011 
(30) 10-2010-0055617      11.06.2010  KR 
(75) HAN JEONG SIK  (KR) 

1204-2001, Mujigaemaeul Apt., 1176-2, Jung 1(il)-dong, Wonmi-gu, Bucheon-si, 
Gyeonggi-do 420-723, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị cấp nước uống 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị cấp nước uống. Thiết bị cấp nước uống bao gồm thân chính 

được cấu tạo để tiếp nhận túi đựng nước, trong túi này chất lỏng được lưu giữ,  trong đó, 
bể lưu giữ nước được  nối với túi đựng nước sao cho chất lỏng của túi đựng nước được 
dẫn chảy vào trong bể lưu giữ nước, ống dẫn nước được cấu tạo để  nối túi đựng nước và 
bể lưu giữ nước với nhau, ống dẫn nước có vòi, và bộ phận chắn được bố trí trong bể lưu 
giữ nước, bộ phận chắn đóng vai trò mở hoặc đóng vòi theo mức chất lỏng bên trong bể 
lưu giữ nước.  
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(21) 1-2013-00095 (51) 7 B65D  51/18 
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(72) Christopher Paul RAMSEY (GB), Lenneke KOOPMANS (NL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Nắp đậy lon dạng đĩa có khía 
(57)     Sáng chế đề cập đến nắp đậy (10) dùng cho hộp chứa 1, hộp chứa (1) có thân rỗng và 

một đầu riêng rẽ được nối với nhau bằng đường hàn (5) và nắp đậy 10 bao gồm nắp đậy 
dạng đĩa làm bằng vật liệu đàn hồi có nhiều khía 15 được cắt trong đó. Mỗi khía (15) 
được bố trí để định ra kẹp (20) xen giữa hai tay (30).  
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Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, Germany 
(72) FUNKE, Christian (DE), HUNGENBERG, Heike (DE), FISCHER, Rudiger (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hỗn hợp hoạt chất có các đặc tính trừ sâu và diệt ve 
(57)      Sáng chế đề cập đến hỗn hợp hoạt chất mới gồm các hợp chất có công thức (I) trong hỗn 

hợp với các hoạt chất trừ sâu khác (II) rất thích hợp để phòng trừ động vật gây hại như 
sâu bọ và/hoặc ve bét không mong muốn.  
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(72) LEVIN, Anat (IL), GRABARNICK, Michael (IL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình sản xuất hợp chất fipronil 
(57)      Sáng chế đề cập đến quy trình oxy hóa cải tiến để sản xuất hợp chất 5- amino-3-xyano-

l-(2,6-diclo-4-triflometylphenyl)-4-triflometylsulphinyl- pyrazol có công thức (I). Quy 
trình này bao gồm bước trộn hợp chất 5- amino-3-xyano-l-(2,6-diclo-4-
triflometylphenyl)-4-triflometylthiopyrazol có công thức (II) với axit dicloaxetic và 
hydro peroxit với sự có mặt của axit mạnh.  
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(11) 33792 
(21) 1-2013-00105 (51) 7 E02B  3/04, E01F  8/02, E02B  3/06,  

3/12, E02D  29/02 
(22) 24.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/GB2011/050983 24.05.2011 (87) WO/2011/154714 15.12.2011 
(30) 1009802.8      11.06.2010  GB 
(71) HESCO BASTION LIMITED  (GB) 

Unit 37, Knowsthorpe Gate, Cross Green Industrial Estate, Leeds, Yorkshire LS9 0NP, 
Great Britain 

(72) HESELDEN, James (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kết cấu chắn và phương pháp bảo vệ phục hồi bờ biển 
(57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu tường chắn (l) dùng để bảo vệ hoặc phục hồi bờ biển bao 

gồm các vách bên ngược (13, 15) nối với nhau tại các khoảng cách xen giữa theo chiều 
dài của rọ bởi các vách ngăn (7,9), khoảng cách giữa các cặp vách ngăn gần nhau được 
xác định, cùng các vách bên, ít nhất một ngăn riêng (7) của rọ, ít nhất một ngăn riêng 
của rọ này được giới hạn bởi các vách bên ngược tương ứng hoặc bởi các đoạn vách bên 
ngược của các vách bên ngược tương ứng, các vách ngăn nối quay được với các vách 
bên, ngăn riêng của rọ mở rộng theo hướng từ ngăn riêng này chôm vào ít nhất một phần 
panen khung mở (21) để tạo thành một phần ngăn lồi (5) trên rọ. Sáng chế cũng đề xuất 
phương pháp bảo vệ hoặc phục hồi bờ biển, và cách sử dụng kết cấu chắn này.   
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19/34 
(22) 30.06.2011 (43) 27.05.2013 
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Ngoc, D. (US), JAQUINOD, Laurent (US) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(54) Hạt mồi và phương pháp tạo ra hạt mồi này 
(57)     Sáng chế đề cập đến hạt không phân cực, kỵ nước và phương pháp liên kết đảo ngược, 

tiêu chuẩn hóa, lưu trữ và cung cấp mồi tại chỗ cho các phản ứng bao gồm cả phản ứng 
chuỗi polymeraza (PCR). Sáng chế cũng đưa ra hướng dẫn để chuẩn bị hạt. Trong sự 
hiện diện của một đệm liên kết thích hợp, hạt có thể được sử dụng để liên kết và khử 
muối mồi từ một dung dịch nguyên chất của mồi DMT-off. Trong sự hiện diện của một 
đệm liên kết thích hợp, một hạt có thể được sử dụng để liên kết và tinh chế mồi từ một 
dung dịch nguyên chất của mồi DMT-on. Một hạt có thể liên kết một số lượng picomole 
của mồi DMT-on từ một dung dịch chứa một lượng lớn mồi DMT-on. Nhờ sự detritylat 
và rửa, hạt liên kết mồi DMT-off thu được có thể được sử dụng trong phản ứng PCR. 
Mồi được giải thoát từ từ ra khỏi hạt trong chu kỳ nhiệt độ. Hạt liên kết mồi được phủ 
hoặc silan hóa với chất phản ứng kỵ nước mà chất này đảm bảo sự giải thoát của mồi 
trong chu kỳ nhiệt độ của phản ứng PCR. Việc phủ hoặc silan hóa lần lượt làm tăng tính 
ổn định của mồi và lưu trữ mồi được lâu.  
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(72) KAISER, Clemens (DE), NEWTON, Ben (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm chứa chất tương phản tia X  
(57)     Sáng chế liên quan đến các xét nghiệm sử  dụng tia X và việc cải thiện sự an toàn cho 

bệnh nhân khi tiến hành các xét nghiệm này. Cụ thể, sáng chế đề cập đến chế phẩm 
chứa chất tương phản tia X có hàm lượng iot thấp để dùng trong phương pháp xét 
nghiệm sử dụng tia X. 
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107-602 Inuipureujio APT. Inuipureujio 986 Inui-dong, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do 
730-755, Korea 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Đèn đường có bộ phận phát quang công suất lớn sử dụng cặp 

nhiệt điện 
(57)     Sáng chế đề cập đến đèn đường với bộ phận phát quang công suất lớn sử dụng cặp nhiệt 

điện có khả năng làm giảm lượng điện năng sử dụng cũng như giảm tối đa chi phí diện 
năng cho hoạt động của đèn. Đèn đường với bộ phận phát quang công suất lớn bao gồm 
một thân đèn gắn cố định với mặt đất và kéo dài hướng lên trên, một đầu đèn được bố trí 
tại vị trí riêng biệt theo phương hướng lên của đầu phía trên thân đèn và chiếu xuống 
mặt đất, và bộ phận cung cấp điện năng được cố định với thân đèn và cung cấp điện 
năng cần thiết cho đầu đèn, đồng thời điều khiển hoạt động của đầu đèn. Đầu đèn bao 
gồm một bảng mạch được nối với bộ phận cung cấp điện năng, hoạt động được nhờ 
dòng điện cung cấp từ bộ phận cung cấp điện năng, và được làm bằng kim loại có độ 
dẫn nhiệt cao, ít nhất một bộ phận phát quang được lắp đặt tại mặt dưới của bảng mạch, 
một tấm đúc bao ngoài được lắp đặt bên dưới ít nhất một bộ phận phát quang, nối với 
đầu đèn giúp bảo vệ và hỗ trợ cho ít nhất một bộ phận phát quang, và một tấm tản nhiệt 
được lắp đặt ở đầu trên của bảng mạch và bao gồm nhiều vây tản nhiệt giúp phân tán 
nhiệt lượng được tạo ra và truyền tới từ ít nhất một bộ phận phát quang và bảng mạch. 
Cặp nhiệt điện được bố trí theo dạng bàn cờ trên bề mặt của các vây tản nhiệt, chuyển 
hóa nhiệt lượng thải ra thành sức nhiệt điện động, và tạo thành các kết nối tại đó hai 
miếng kim loại có độ truyền nhiệt khác nhau được xếp giao cắt nhau để dòng nhiệt điện 
được tạo thành trên tấm tản nhiệt.  
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730-755, Korea 

(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Mô-đun đóng gói bộ phận phát quang nhúng sử dụng cặp nhiệt 

điện 
(57)     Sáng chế đề cập đến mô-đun đóng gói bộ phận phát quang nhúng sử dụng cặp nhiệt điện 

có khả năng nâng cao hiệu suất phát sáng của bộ phận phát quang, phát tán nhanh nhiệt 
lượng thải ra từ bộ phận phát quang giúp ngăn ngừa tình trạng chất lượng, chuyển hóa 
nhiệt hao phí thành điện năng và cung cấp điện năng đó cho bộ phận phát quang như 
một nguồn điện, giúp tận dụng tối đa nguồn năng lượng, giảm lượng điện tiêu thụ cũng 
như chi phí hoạt động. Mô-đun đóng gói bộ phận phát quang nhúng sử dụng cặp nhiệt 
điện bao gồm: một bảng mạch kim loại làm bằng kim loại có tính dẫn nhiệt và có các 
khoang lắp đặt lõm được tạo ra ở mặt trên; các bộ phận phát quang được nhúng tương 
ứng vào các khoang lắp đặt lõm của bảng mạch kim loại; một phần khuôn, được lắp đặt 
ở đầu trên của bảng mạch kim loại, đậy các khoang lắp đặt lõm mà các bộ phận phát 
quang được lắp trong đó, và được làm bằng nhựa trong suốt; và một tấm tản nhiệt được 
lắp đặt ở đầu dưới của bảng mạch kim loại tạo ra các vây tản nhiệt để tản nhiệt. Tấm tản 
nhiệt chứa cặp nhiệt điện được sắp xếp theo hình bàn cờ trên các vây tản nhiệt, chuyển 
đổi nhiệt năng truyền tỏa ra từ các bộ phận phát quang thành lực nhiệt điện và tạo ra 
dòng nhiệt động tại các vị trí tiếp xúc nơi hai loại kim loại có độ dẫn nhiệt khác nhau 
giao cắt với nhau và tạo ra kim loại có tính dẫn để thu thập dòng nhiệt điện, chuyển 
dòng nhiệt điện thành điện năng và cung cấp điện năng đó trở lại cho các bộ phận phát 
quang.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Khóa móc 
(57)     Sáng chế đề xuất khóa điện cơ bao gồm thân khóa và cơ cấu khóa nằm trong thân khóa. 

Cơ cấu khóa bao gồm vật chặn, các cam thứ nhất và thứ hai, và động cơ. Vật chặn có thể 
di chuyển giữa vị trí khóa và vị trí mở khóa. Cam thứ nhất có thể quay quanh đường trục 
thứ nhất giữa vị trí cản trở vật chặn và vị trí có khe hở đối với vật chặn. Cam thứ hai có 
thể quay quanh đường trục thứ hai, nằm cách khỏi đường trục thứ nhất, để di chuyển 
cam thứ nhất giữa vị trí cản trở vật chặn và vị trí có khe hở đối với vật chặn. Động cơ 
được ghép nối với cam thứ hai để quay cam thứ hai ứng với tín hiệu  điện được cấp đến 
động cơ.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp giảm tốc độ đánh lửa và/hoặc tăng điện thế 

trong bộ kết tủa tĩnh điện ở phía nguội 
(57)    Sáng chế đề cập phương pháp làm giảm tốc độ đánh lửa và/hoặc tăng điện thế trong bộ 

kết tủa tĩnh điện ở phía nguội mà dòng khí chứa hạt được 
hướng qua đó, trong đó bộ kết tủa tĩnh điện có tốc độ đánh lửa và điện thế. Phương pháp 
này bao gồm bước phun lượng chất nền chứa cacbon được halogen hóa được tạo ra từ 
chất nền chứa cacbon và nguyên tố halogen và/hoặc axit hyđrohalic vào trong dòng khí 
chứa hạt nằm trước bộ kết tủa tĩnh điện, sao cho tốc độ đánh lửa làm giảm khoảng 40% 
hoặc cao hơn và/hoặc sao cho điện thế có thể tăng khoảng 20% hoặc cao hơn khi chất 
nền chứa cacbon được halogen hóa không được phun.  
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(11) 33799 
(21) 1-2013-00134 (51) 7 D01D  5/08, D03D  15/08, D01F  

6/70 
(22) 14.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/040319 14.06.2011 (87) WO 2011/159681 22.12.2011 
(30) 61/354,823      15.06.2010  US 
(71) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.  (US) 

9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, United States of America 
(72) Ravi R. VEDULA (US), James E. Jr. BRYSON (US), Mouh-Wahng LEE (US), Daniel 

M. FISCHER  (US), Christopher A. SPRAGUE (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Sợi được kéo sợi từ chất nóng chảy, quy trình sản xuất sợi và 

vải được làm từ sợi này 
(57)     Sáng chế đề cập đến các vải có độ bền cao được làm từ các sợi đàn hồi nén không đổi có 

kích cỡ mỏng và quy trình sản xuất sợi này. Các sợi đàn hồi được mô tả là các sợi có 
môđun phẳng tương đối ví dụ giữa độ giãn dài 100% và 200%,. Quần áo được làm bằng 
các sợi đàn hồi nén không đổi có một cảm giác thoải mái hơn đối với người mặc. Quần 
áo này cũng có sức chống lại sự đâm thủng do vải có độ bền cao được làm bằng các sợi 
đàn hồi.  
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(11) 33800 
(21) 1-2013-00139 (51) 7 C07D  471/04,  519/00, A61K  

31/437, A61P  35/00 
(22) 14.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/059806 14.06.2011 (87) WO2011/157688 22.12.2011 
(30) 10166149.4 16.06.2010 EP 

11167139.2 23.05.2011 EP 
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH  (DE) 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim, Germany 
(72) SCHULZE, Volker  (DE), KOSEMUND, Dirk (DE), SCHIROK, Hartmut  (DE), 

BADER, Benjamin  (DE), LIENAU, Philip (DE), WENGNER, Antje Margret (DE), 
BRIEM, Hans  (DE), HOLTON, Simon (GB), SIEMEISTER, Gerhard (DE), 
PRECHTL, Stefan (DE), KOPPITZ, Marcus (DE), STOCKIGT, Detlef (DE), PRIEN, 
Olaf (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất triazolopyridin được thế, phương pháp điều chế và 

dược phẩm chứa hợp chất này 
(57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất triazolopyridin có công thức chung (I):  

  

 
 
trong đó Rl, R2, R3, R4, và R5 là như được nêu trong phần mô tả và trong phần yêu cầu 
bảo hộ. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm và tổ hợp chứa hơp chất này để sản xuất 
dược phẩm để điều trị hoặc phòng ngừa bệnh phát triển tế bào không kiểm soát, tăng 
sinh và/hoặc sống sót tế bào. Sáng chế còn đề cập đến các hợp chất trung gian hữu ích 
để điều chế hợp chất này.  
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(11) 33801 
(21) 1-2013-00143 (51) 7 B65D  1/02 
(22) 13.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/040142 13.06.2011 (87) WO2012/003086 05.01.2012 
(30) 12/827,467      30.06.2010  US 
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC  (US) 

One Michael Owens Way Perrysburg, OH 43551, USA 
(72) REISIG, Karl, A (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chai cổ hình ovan 
(57)     Sáng chế đề cập đến chai cổ hình ovan bao gồm thân (22) có vai (28), cổ hoàn thiện (24) 

và cổ kéo dài từ vai đến cổ hoàn thiện. Vai và cổ hoàn thiện mỗi cái có tiết diện tròn 
quanh các trục tương ứng (29), các trục này ưu tiên trùng với trục tâm (29) của chai. 
Phần chính của cổ có tiết diện ovan quanh trục thứ ba (29), trục này ưu tiên trùng với 
trục tâm, hòa trôi dần vào các tiết diện tròn ở vai và cổ hoàn thiện. Tiết diện ovan ưu tiên 
có hình elip thông thường, có các phần đầu lồi bên ngoài (30, 32) và các phần bên lồi 
bên ngoài (34, 36) kéo dài giữa các phần đầu. Cổ ưu tiên có độ dày thành cơ bản là đồng 
đều.  
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(11) 33802 
(21) 1-2013-00144 (51) 7 A23L  1/09,  1/236,  1/30,  2/52,  

2/60, A61K  31/7016, A61P  25/00 
(22) 09.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/003432 09.07.2011 (87) WO2012/007138 19.01.2012 
(30) 10007288.3      14.07.2010  EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.02.2013 
(71) SUDZUCKER AKTIENGESELLSCHAFT MANNHEIM/OCHSENFURT  (DE) 

Maximilianstrasse 10, 68165 Mannheim, Germany 
(72) HOLUB, Ines (DE), KOZIANOWSKI, Gunhild (DE) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Isomaltuloza dùng cho sự nâng cao hoạt động tinh thần và 

thực phẩm, đồ uống và dược phẩm chứa isomaltuloza này 
(57)    Sáng chế đề cập đến isomaluloza dùng để nâng cao hoạt động tinh thần trong giai đoạn 

sau đáp ứng đường huyết của đối tượng cần điều trị và thực phẩm, đồ uống hoặc dược 
phẩm chứa isomaltuloza dùng để nâng cao hoạt động tinh thần trong giai đoạn sau đáp 
ứng đường huyết.  
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(11) 33803 
(21) 1-2013-00146 (51) 7 H01R  13/42 
(22) 21.04.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/059823   21.04.2011 (87) WO2012/029351 08.03.2012 
(30) 2010-195934   01.09.2010  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.01.2013 
(71) SUMITOMO WIRING SYSTEMS, LTD.  (JP) 

1-14, Nishisuehiro-cho, Yokkaichi-shi, Mie 510-8503, Japan 
(72) SUZUKI, Masakazu (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Đầu nối 
(57)      Sáng chế đề cập đến đầu nối trong đó cực nối được lắp vào trong khoang giữ cực nối của 

chi tiết đằng trước. Rãnh dẫn hướng ở mặt vách đối diện đối diện với phần lưỡi của các 
mặt trong của khoang chứa cực nối, rãnh thoát liền với rãnh dẫn hướng ở mặt tiếp nhận 
của khoang giữ cực nối, phần nhô dẫn hướng nhô khỏi vị trí phía sau đầu trước của phần 
ống có góc và tạo ra tiếp xúc trượt với mặt đáy của rãnh dẫn hướng ở mặt ngoài đối diện 
của phần ống có góc. Độ dài từ phần nhô đến đầu trước của phần ống có góc lớn hơn 
khoảng cách giữa đầu trước của rãnh dẫn hướng và đầu sau của mặt tiếp nhận, và độ cao 
của mặt tiếp nhận so với mặt đáy nhỏ hơn độ caố của mặt ngoài đối diện. 
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(11) 33804 
(21) 1-2013-00167 (51) 7 E04F  13/08, B01J  33/00,  35/02, 

E04B  1/682, E06B  3/56 
(22) 22.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/066687   22.07.2011 (87) WO 2012/011560 26.01.2012 
(30) 2010-165477   23.07.2010  JP 
(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.  (JP) 

3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan 
(72) KATAOKA Kenji (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp ngăn ngừa sự suy giảm tính ưa nước của chất 

quang xúc tác, phương pháp xử lý đồ vật, đồ vật và chế phẩm 
trong suốt 

(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp ngăn ngừa sự suy giảm tính ưa nước của chất quang 
xúc tác do sự nhiễm bẩn bởi các thành phần thấm ra từ vật liệu gắn kín để gắn vật liệu 
xây dựng, vật liệu dùng ngoài trời, cấu trúc kính, hoặc đồ vật khác mà trên đó lớp chất 
quang xúc tác được tạo ra. Trong phương pháp này, lớp ngăn ngừa thấm thành phần gắn 
trong suốt, mà chứa nhựa epoxy biến tính bao gồm các monome không no có thể 
polyme hóa được polyme hóa hoặc copolyme hóa ghép đôi với nhựa epoxy, được tạo ra 
trên bề mặt của vật liệu gắn kín. Các monome không no có thể polyme hóa bao gồm 
monome chứa nhóm carboxyl, và nhựa epoxy biến tính thu được bằng phản ứng của 
nhóm carboxyl/epoxy sau khi polyme hóa hoặc copolyme hóa ghép là thuận tiện hơn.  
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(11) 33805 
(21) 1-2013-00172 (51) 7 H04W  36/00, H04L  29/06, H04W  

12/04 
(22) 17.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/040964 17.06.2011 (87) WO/2011/160073 22.12.2011 
(30) 61/356,464 18.06.2010 US 

13/162,313 16.06.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.01.2013 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121-1714, United States of America 

(72) PATIL, Kiran KishanRao (IN), SANKA, Suresh (IN), HSU, Liangchi  (US), 
GHOLMIEH, Aziz  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Đầu cuối truy nhập và phương pháp vận hành ở đầu cuối truy 

nhập 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị đồng bộ hoá các tham số an toàn giữa các 

đầu cuối truy nhập và mạng không dây. Đầu cuối truy nhập và thực thể mạng có thể 
điều khiển thủ tục chế độ an toàn, trong đó đầu cuối truy nhập truyền thông báo hoàn 
thành chế độ an toàn đến thực thể mạng. Ngay khi thu được thông báo hoàn thành chế 
độ an toàn, thực thể mạng có thể cập nhật các tham số an toàn mới. Đầu cuối truy nhập 
có thể khởi tạo thủ tục di động trong khi thủ tục chế độ an toàn đang tiến hành và do đó 
có thể huỷ bỏ thủ tục chế độ an toàn và quay trở lại các tham số an toàn cũ. Đầu cuối 
truy nhập có thể truyền đến thực thể mạng thông báo cập nhật di động chứa thông tin 
chỉ báo trạng thái dành riêng được làm thích ứng để báo cho thực thể mạng biết rằng 
đầu cuối truy nhập đã quay trở lại các tham số an toàn cũ. Đáp lại thông báo cập nhật di 
động, thực thể mạng có thể quay trở lại các tham số an toàn cũ.  
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(11) 33806 
(21) 1-2013-00201 (51) 7 A47L  19/00 
(22) 27.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/KR2011/004684 27.06.2011 (87) WO 2012/002691 05.01.2012 
(30) 10-2010-0061962      29.06.2010  KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.01.2013 
(75) LEE, JIN YOUNG  (KR) 

453-25, Bijeun 1dong, Pyongteak si Kyoungkido 450-151, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị sấy đồ đựng thức ăn 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị  sấy đồ đựng thức ăn, thiết bị này bao gồm: đế đỡ tạo ra một 

khoảng trống tiếp nhận; bộ phận đỡ được liên kết tháo ra được theo phương thẳng đứng 
với đế đỡ và được tạo hình có dạng cột; và các bộ phận treo được liên kết nghiêng với bộ 
phận đỡ. Đế đỡ có thân hộp tiếp nhận và nắp tiếp nhận. Thân hộp tiếp nhận có: thân hộp 
tiếp nhận xác định một khoảng trống tiếp nhận; và phần nối hộp tiếp nhận được nối với 
bộ phận đỡ. Nắp tiếp nhận có: thân nắp tiếp nhận được tạo hình tương ứng với hình dạng 
của thân hộp tiếp nhận và được liên kết với mặt trên của thân hộp tiếp nhận, vùng tâm 
của thân nắp tiếp nhận thấp hơn so với vùng theo chu vi của nắp tiếp nhận; và lỗ nắp tiếp 
nhận được tạo ra ở vùng tâm của thân nắp tiếp nhận.  
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(11) 33807 
(21) 1-2013-00202 (51) 7 H04L  1/00, H03M  13/27 
(22) 06.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/IB2011/052022   06.05.2011 (87) WO2011/138769 10.11.2011 
(30) 61/331,898 06.05.2010 US 

61/355,369 16.06.2010 US 
13/101,531 05.05.2011 US 
13/101,752 05.05.2011 US 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)  (SE) 
S-164 83 Stockholm, Sweeden 

(72) CHENG, Jung-Fu (US), BALDEMAIR, Robert (AT), GERSTENBERGER, Dirk (DE), 
LARSSON, Daniel (SE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống và phương pháp truyền tín hiệu thông tin điều khiển 

trong mạng truyền thông di động 
(57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp truvền thông tin điều khiển không dây 

gồm tạo ra thông tin điều khiển bao gồm nhiều bit điều khiển và mã hóa các bit điều 
khiển bởi sử dụng mã khối mà đưa ra chuỗi bit được mã hóa bao gồm các bit được mã 
hóa b(0), b(1), . . . ,b(19). Các bit điều khiển được mã hóa bởi sử đụng mã khối bằng 
cách tạo ra tổ hợp tuyến tính của nhiều chuỗi gốc. Phương pháp cũng gồm chia các bit 
được mã hóa thành nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai. Nhóm thứ nhất gồm các bit được 
mã hóa {b(0), b(1), b(5), b(6), b(8), b(11), b(12), b(14), b(17), b(19)} và nhã m thứ hai 
gồ m các b it được mã hóa  {b(2), b(3), b(4), b(7), b(9), b(10), b(13), b(15), b(16), 
b(18)}. Ngoài ra, phương pháp gồm phát nhóm bit được mã hóa thứ nhấ? trên tập hơp 
sóng mang thứ nhất và phát nhóm bit được mã hóa thứ hai trên tập hợp sóng mang thứ 
hai. Tập hợp sóng mang thứ hai có các tần số khác với tập hợp  sóng mang thứ nhất.  
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(11) 33808 
(21) 1-2013-00204 (51) 7 F16L 15/00, 13/10, B23P 11/00 
(22) 20.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/IB2011/002471   20.07.2011 (87) WO2012/010981 26.01.2012 
(30) 61/365,952 20.07.2010 US 

61/367,822 26.07.2010 US 
61/368,400 28.07.2010 US 
61/394,311 18.10.2010 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.05.2013 
(71) TENARIS CONNECTIONS LIMITED  (VC) 

112 Bonadie St., Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines. 
(72) RIBALTA, Jesus, Casar (ES) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) Mối ghép và phương pháp lắp mối ghép 
(57)     Sáng chế  đề xuất các mối ghép và phương pháp lắp các mối ghép ống nhằm khắc phục 

các nhược điểm và hạn chế của các mối ghép thông thường. Theo các phương án nhất 
định, các mối ghép này có thể là các mối ghép ren dùng trong thăm dò dầu. Các mối 
ghép này có thể được lắp bằng cách sử dụng tổ hợp gồm a) việc điều chỉnh vị trí, (b) 
dung sai chế tạo riêng đối với các thông số ren, và c) các lớp phủ được phủ lên các vùng 
có ren của mối ghép này. Theo các phương án tiếp theo, các mối ghép ống có thể không 
có gờ hạn chế momen xoắn và/hoặc mối bịt kín dạng kim loại với kim loại. Theo các 
phương án bổ sung, các mối ghép này có thể còn được lắp và được tháo một vài lần mà 
không cần dùng chất phụ gia hoặc mỡ bôi trơn và có độ bịt kín gia tăng. Các phương án 
thực hiện  sáng chế có thể tạo được các mối ghép được lắp với dung sai, độ chính xác 
cao có tính năng được cải thiện (cơ tính, độ bịt kín, tính chống ăn mòn, tính bôi trơn 
chẳng hạn) và độ tin cậy cao hơn các mối ghép cường độ không cao mà không cần chi 
phí liên quan đến các mối ghép cường độ cao.  
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(11) 33809 
(21) 1-2013-00213 (51) 7 H04W  72/04,  72/12, H04L  5/00 
(22) 20.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/IB2011/052697  20.06.2011 (87) WO2011/161616 29.12.2011 
(30) 61/356,856 21.06.2010 US 

13/163,151 17.06.2011 US 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)  (SE) 

S-16483 Stockholm, Sweden 
(72) GERSTENBERGER, Dirk (DE), BALDEMAIR, Robert (AT), LARSSON, Daniel  

(SE), HAMMARWALL, David (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp và hệ thống điều khiển thông tin điều khiển liên 

kết lên, nút truyền thông di  động và thiết bị người sử dụng 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống điều khiển thông tin điều khiển liên kết 

lên, nút truyền thông di động và thiết bị người sử dụng. Trong đó, phương pháp theo 
sáng chế hướng dẫn thiết bị người sử dụng (UE) (32), phương thức thông tin điều khiển 
liên kết lên (UCI) trên kênh chia sẻ liên kết lên vật lý (PUSCH) được truyền đi với tổ 
hợp sóng mang. Tín hiệu bán tĩnh của bit ánh xạ. UCI thông qua các tham số điều khiển 
tài nguyên vô tuyến (RRC), được sử dụng bởi trạm cơ sở chẳng hạn như eNodeB để yêu 
cầu UE truyền UCI sử dụng một trong hai chế độ truyền dẫn UCI định trước. Bit có thể 
được quyết định bởi trạm cơ sở, xem xét đến, ví dụ, băng tần có sẵn hoặc chất lượng của 
các sóng mang thành phần liên kết lên khác nhau (UL CCs) liên kết với UE. Giải pháp 
này cho phép mạng tạo cấu hình quy tắc chung để truyền dẫn UCI bằng UE hoặc để 
thực thi truyền dẫn UCI trên ô chính liên kết lên (UL Pcell).  
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(11) 33810 
(21) 1-2013-00217 (51) 7 G06F  3/048 
(22) 16.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/FI2011/050571   16.06.2011 (87) WO/2011/161312 29.12.2011 
(30) 12/823,291   25.06.2010  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.01.2013 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Elina OLLILA (FI), Juha, Henrik ARRASVUORI (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp truyền các mục thông tin giữa các 

thiết bị truyền thông 
(57)    Sáng chế đề xuất thiết bị và phương pháp truyền các mục thông tin giữa các thiết bị 
truyền thông. Trong đó, thiết bị nguồn phát hiện sự lựa chọn đầu vào bởi đối tượng đầu 
vào. Hướng chuyển động của đối tượng đầu vào được phát hiện sau khi lựa chọn đầu vào. 
Thiết bị đích được nhận diện trên cơ sở hướng chuyển động của đối tượng đầu vào. Thiết 
bị đích được kết nối để truyền mục thông tin được kết hợp với sự lựa chọn đầu vào.  
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(11) 33811 
(21) 1-2013-00221 (51) 7 C12P  13/12 
(22) 21.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/044861 21.07.2011 (87) WO 2012/012640 26.01.2012 
(30) 61/366,439      21.07.2010  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.01.2013 
(71) CUMBERLAND PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

2525 West End Ave., Suite 950, Nashville, TN 37203, United States of America 
(72) PAVLIV, Leo (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần chứa axetylxystein  
(57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần chứa axetylxystein được sử dụng để làm giảm tác dụng 

phụ ở  bệnh nhân có nhu cầu cần điều trị 
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(11) 33812 
(21) 1-2013-00223 (51) 7 E21B  19/06,  19/02, B66C  1/66 
(22) 23.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/NO2011/000179 23.06.2011 (87) WO2011/162617 29.12.2011 
(30) 20100915 24.06.2010 NO 

20110852 14.06.2011 NO 
(71) SCAN TECH PRODUKT AS  (NO) 

Postboks 738, 4004 Stavanger, Norway 
(72) OVERLAND, Morten (NO) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ giữ máy nâng kiểu ống lồng, tàu thủy có bộ giữ máy nâng 

này và phương pháp vận hành giếng khoan từ tàu thủy 
(57)     Sáng chề đề cập đến bộ giữ máy nâng kiểu ống lồng (l) được bố trí để có thể sử dụng 

linh hoạt theo các vận hành giếng khoan trong ngành công nghiệp dầu mỏ nơi bộ giữ 
máy nâng (1) bao gồm ống lồng (2)  có bộ phận gắn thứ nhất (24) và phần miệng (28), 
và cần (3) được bố trí để có thể dịch chuyển tương đối lồng vào trong ống lồng (2) dọc 
theo đường trục dọc chung của ống lồng (2) và cần (3); và cần (3)  có ít nhất một lỗ 
thông (36; 36; 36") vuông góc với đường trục dọc của cần (3) và lỗ (36; 36; 36") được 
bố trí để có thể lắp bu lông giữ có khả năng kích hoạt được bởi bộ dẫn động (42), và nơi 
ống lồng (2) có ít nhất một bu lông khóa (5); bu lông khóa (5) có phần giữ nhô vào trong 
(53); và cần (3) có phần vai thứ nhất (54) được bố trí tỳ vào phần giữ (53) của bu lông 
khóa (5) khi ống lồng (2) và cần (3) dịch chuyển tương đối dài nhất theo chiều dọc của 
chúng. Sáng chế cũng đề cập đến tàu thủy gắn bộ giữ máy nâng kiểu ống lồng này và 
phương pháp vận hành giếng khoan từ tàu có sử dụng bộ giữ máy nâng (1). 
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(86) PCT/EP2011/059060 01.06.2011 (87) WO 2012/010362 26.01.2012 
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(71) SIEMENS AG OSTERREICH  (AT) 

SiemensstraBe 90, A-1210 Wien, Austria 
(72) GREGORITS, Kerstin (AT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Sàn dùng cho toa xe 
(57)     Sáng chế đề cập tới sàn (F) dùng cho toa xe là kết cấu bốn lớp bao gồm lớp kim loại thứ 

nhất (1), lớp vật liệu độn (2), lớp kim loại thứ hai (3) và lớp chịu mài mòn (4) được liên 
kết không tháo ra được với nhau. Theo sáng chế, sàn (F) được tạo ra liền khối và phủ 
toàn bộ bề mặt sàn của khoang hành khách của toa xe.  
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(11) 33814 
(21) 1-2013-00231 (51) 7 C07D  491/10, A61K  31/438, A61P  

13/02, C07D  498/10 
(22) 08.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/061690 08.07.2011 (87) WO/2012/004400 12.01.2012 
(30) 61/362,944      09.07.2010  US 
(71) RECORDATI IRELAND LIMITED  (IE) 

Raheens East, Ringaskiddy, Co. Cork, Ireland  
(72) LEONARDI, Amedeo  (IT), MOTTA, Gianni (IT), RIVA, Carlo  (IT), GUARNERI, 

Luciano (IT), GRAZIANI, Davide (IT), DE TOMA, Carlo (IT), KARAMFILOVA, 
Katia Dimitrova (IT) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất dị vòng xoắn làm chất đối kháng glutamat hướng 

chuyển hoá 5 (mGlu5 - metabotropic glutamate 5). 
(57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I  

  

 
 
Trong đó X là O hoÆe S; R1 là C, N, O hoặc S, R1a là CH, CH2, N hoặc NH; R2 là liên 
kết, CH hoặc CH2 ; m là 1 , 2 hoặc 3 ; n là 1 hoặc 2 , khi n là 2 hoặc m là 2 hoặc 3 , 
vòng chứa Rl có thể được dung hợp với vòng benzen; mỗi --- là liên kết đơn hoặc liên 
kết đôi với điều kiện một liên kết đôi từ nguyên tử cacbon liên kết với R3-C=C- và 
không có nguyên tử cacbon trong vòng nào mang hai liên kết đôi; R3, R4 và R5 là các 
nhóm thế. Hợp chất theo sáng chế có tính chọn lọc đối với thụ thể mGlu5 hướng chuyển 
hóa. Hợp chất này cùng với solvat, hydrat, chất đồng phân đối ảnh, đồng phân không 
đối quang, N-oxit và muối dược dụng của chúng, và dược phẩm chứa chúng có thể được 
sử dụng để điều trị các bệnh hoặc rối loạn đường tiết niệu dưới, đặc biệt là rối loạn chức 
năng thần kinh - cơ của đường tiết niệu dưới. Chúng có thể được dùng để điều trị bệnh 
đau nửa đầu, bệnh trào ngược dạ dày - thực quản (GERD); rối loạn lo âu; chứng lạm 
dụng thuốc, lệ thuộc thuốc và rối loạn cai thuốc; rối loạn đau do bệnh thần kinh; và rối 
loạn hội chứng nhiễm sắc thể X dễ gãy.  
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(11) 33815 
(21) 1-2013-00233 (51) 7 C07D  451/02, A61K  31/46, A61P  

25/00 
(22) 17.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/060073 17.06.2011 (87) WO2011/161006 29.12.2011 
(30) 10166757.4      22.06.2010  EP 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124 CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) KOLCZEWSKI, Sabine (DE), PINARD, Emmanuel (FR) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Dẫn xuất amido-tropan, quy trình điều chế chúng và dược 

phẩm chứa chúng 
(57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I  

  

 
 
trong đó 
R1, R2 R3 độc lập là hydro, alkyl thấp, alkoxy thấp, xycloalkyl, alkyl thấp khác được thế 
bằng halogen hoặc S-alkyl thấp; 
hoặc muối cộng axit dược dụng, hỗn hợp raxemic, hoặc chất đồng phân đối ảnh và/hoặc 
chất đồng phân quang học của chúng. 
Các hợp chất có công thức I được phát hiện là các chất ức chế có ích của chất vận 
chuyển glyxin 1 (GlyT- 1 ), và chúng có tính lựa chọn có ích với các chất ức chế vận 
chuyển glyxin 2 (GlyT-2).  
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(11) 33816 
(21) 1-2013-00247 (51) 7 A23L  1/01 
(22) 11.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/047374 11.08.2011 (87) WO 2012/021679 16.02.2012 
(30) 61/372,560 11.08.2010 US 

13/207,065 10.08.2011 US 
(71) HORMEL FOODS CORPORATION  (US) 

1 Hormel Place, Austin, MN 55912, United States of America 
(72) SRSEN, Brian, J. (US), HERREID, Richard, M. (US), MINO, James E. (US), 

HENDRICKSON, Brian E. (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất thịt nấu sơ sử dụng hệ thống chế biến 

liên hợp 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất thịt nấu sơ bằng cách sử dụng hệ thống chế 

biến liên hợp bao gồm công đoạn đun nóng sơ bộ thịt đến nhiệt độ ít nhất khoảng 60oC 
(140oF) đế thu được thịt được đun nóng sơ bộ. Chuyển thịt đã được đun nóng sơ bộ này 
vào lò được đun nóng bằng nguồn nhiệt bên ngoài. Lò này có bề mặt bên trong, và 
nguồn nhiệt bên ngoài có tác dụng duy trì nhiệt độ của bề mặt bên trong này thấp hơn 
điểm khói của chất béo trong thịt. Nấu thịt đã được đun nóng sơ bộ trong lò đến khi hoạt 
độ của nước bằng hoặc thấp hơn 0,92 để thu được thịt nấu sơ. Tùy ý, gia vị tẩm ướp có 
thể được phun lên thịt nấu sơ sau khi chúng được lấy ra khỏi lò và trước khi được làm 
nguội.  
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(71) ABBVIE INC.  (US) 

1 North Waukegan Road North Chicago, IL 60064, United States 
(72) GHAYUR, Tariq (US), LIU, Junjian (CN), JAKWAY, James, J. (US), TALANIAN, 

Robert, V. (US), BENATUIL, Lorenzo (VE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Protein liên kết với yếu tố hoại tử khối u (TNF), dược phẩm 

chứa protein này và phương pháp sản xuất protein này 
(57)     Sáng chế đề cập đến protein liên kết đa trị và đa đặc hiệu được thao tác di truyền, phương pháp 

sản xuất và dược phẩm chứa protein liên kết này.  
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(11) 33818 
(21) 1-2013-00256 (51) 7 A23B  4/02, A23L  3/3418,  3/358, 

A23B  4/027, A23L  1/314, B65D  
81/20 

(22) 29.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/045908 29.07.2011 (87) WO 2012/016153 02.02.2012 
(30) 61/369,234      30.07.2010  US 
(71) HORMEL FOODS CORPORATION  (US) 

1 Hormel Place, Austin, MN 55912-3680, United States of America 
(72) SUMMERFIELD, John, W. (US), HOLST, Eric, J.  (US), SMIT, Nathan, R.  (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Sản phẩm thịt tươi được xử lý và đóng gói và phương pháp xử 

lý sản phẩm thịt tươi này 
(57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm thịt tươi được xử lý và đóng gói bao gồm sản phẩm thịt 

tươi, dung dich phụ gia, và bao bì không chứa oxi hoặc chứa ít oxy. Dung dich phụ gia 
chứa nguồn natri nitrit họăc natri nitrat được tiêm vào sản phẩm thịt tươi để thu được sản 
phẩm thịt tươi đã được xử lý. Bao bì không có oxy hoặc có ít oxy chứa sản phẩm thịt 
tươi đã được xử lý trong đó sản phẩm thịt tươi đã được xử lý có màu của thịt tươi trước 
khi nấu và sau khi nấu thịt có màu đồng nhất, không bị biến đổi.  
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(21) 1-2013-00260 (51) 7 B01D  53/22, C10L  3/10 
(22) 26.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/058636 26.05.2011 (87) WO 2012/000727 05.01.2012 
(30) 10168121.1 01.07.2010 EP 
(71) EVONIK FIBRES GMBH  (AT) 

Gewerbepark 4, A-4861 Schoerfling am Attersee, Austria 
(72) UNGERANK, Markus (AT), BAUMGARTEN, Goetz (DE), PRISKE, Markus (DE), 

ROEGL, Harald (AT) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị và quy trình tách khí 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chuyên dụng, cụ thể hơn là chuỗi các môđun màng tách khí, 

để tách hỗn hợp khí thành mỗi phân đoạn có độ tinh khiết cao.  
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(11) 33820 
(21) 1-2013-00261 (51) 7 G07F  7/02 
(22) 22.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/CN2011/077472 22.07.2011 (87) WO 2012/024994 01.03.2012 
(30) 201010269450.2      27.08.2010  CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.01.2013 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) LIN, Zhulong (CN), ZHANG, Junkun (CN), HE, Jing (CN), HAN, Ying (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Bàn phím mã hoá chống việc can thiệp trái phép 
(57)    Sáng chế đề cập đến bàn phím mã hoá chống việc can thiệp trái phép bao gồm tấm bàn 

phím (1), tấm lót (2) được lắp dưới tấm bàn phím (1), lớp cao su silicon kín nước (4) và 
bảng điều khiển chính (5). Các phần nhô ra (22) được bố trí trên mép quanh chu vi của 
mặt lắp với lớp cao su kín nước (4) của tấm lót (2). Lớp cao su silicon kín nước (4) bị ép 
bởi tấm lót (2) khi bàn phím mã hoá được lắp, và độ dày tương ứng của lớp cao su 
silicon kín nước (4) tại các phần bị ép bởi các phần nhô ra (22) là nhỏ hơn 0,2 mm. Tấm 
lót (2) bằng kim loại có thể ngăn chặn hữu hiệu việc can thiệp trái phép từ các mặt bên 
của bàn phím mã hoá, trong khi đó các phần nhô ra (22) được tạo ra trên mép theo chu 
vi của mặt lắp với lớp cao su silicon kín nước (4) của tấm lót (2), do đó độ dày của lớp 
cao su silicon kín nước (4) tại các rãnh (41) là nhỏ hơn 0,2 mm là đường kính của dây 
kim loại mảnh nhất hiện nay, do đó tội phạm không thể dễ dàng đâm xuyên qua tấm lót 
(2) hoặc lớp cao su silicon kín nước (4) để tiếp cận vào bên trong của bàn phím mã hoá, 
kết quả là việc đưa trái phép dây dẫn ở phía trong bàn phím mã hoá ra ngoài được ngăn 
chặn hữu hiệu, do đó thông tin được lưu trong bàn phím được bảo vệ hiệu quả, và sự an 
toàn được nâng cao.  
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(11) 33821 
(21) 1-2013-00264 (51) 7 G21D  1/00 
(22) 26.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/066969   26.07.2011 (87) WO2012/014894 02.02.2012 
(30) 2010-168289      27.07.2010  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.01.2013 
(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-Chome, Minato-Ku, Tokyo 105-8001, Japan 
(72) OKAMURA, Masato (JP), SHIBASAKI, Osamu (JP), YAMAMOTO, Seiji (JP), 

HIRASAWA, Hajime (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chống ăn mòn trong thiết bị và thiết bị được 

chống ăn mòn này 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị có hệ thống gồm nồi hơi (2), tua bin (3,5), bình ngưng (6) 

và bộ phận gia nhiệt (7) và trong đó nước không được khử khí được tuần hoàn và đường 
ống, trong đó chất bảo vệ được lắng phủ lên nồi hơi (2), bộ phận gia nhiệt (7) và (8) của 
hệ thống sẽ tiếp xúc với nước không được khử khí.  
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(21) 1-2013-00269 (51) 7 G06K  7/10,  7/14 
(22) 24.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/IB2011/052800   24.06.2011 (87) WO/2011/161661 29.12.2011 
(30) 1010735.7 25.06.2010 GB 

1014254.5 26.08.2010 GB 
1020604.3 06.12.2010 GB 

(71) OMARCO NETWORK SOLUTIONS LIMITED  (GB) 
First Floor, Millennium House Victoria Road, Douglas IM2 4RW - Great Britain 

(72) OMAR, Ralph Mahmoud (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp, quy trình và thiết bị in tạo phần tử bảo mật 

quang học, hệ thống xác nhận hợp lệ và tài liệu có phần tử 
bảo mật quang học này 

(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra phân tử bảo mật quang học trên tài liệu có giá 
trị bằng cách sử dụng thiết bị in chi phí thấp của thiết bị đầu cuối xử lý dữ liệu. Phương 
pháp này bao gồm các bước: cung cấp nền mềm có một phần mực in sẵn, trong đó phần 
mực in sẵn được cung cấp trong trạng thái chưa phơi sáng không cung cấp chức năng 
bảo mật quang học của phân tử bảo mật; cấu hình thiết bị chiếu xạ laze thay đổi để xác 
định một phần của phần mực in sẵn chưa phơi sáng để được phơi dưới bức xạ laze theo 
cách kiểm soát bởi máy tính, và phơi phần mực in sẵn chưa phơi sáng dưới bức xạ laze 
theo cách được máy tính kiểm soát để tạo ra từ phần mực in sẵn này một mẫu định 
trước, trong đó các đặc tính quang học của mẫu này cung cấp phần tử bảo mật quang 
học. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hệ thống, phương pháp, quy trình để thực hiện 
phương pháp trên cũng như đến tài liệu có giá trị được tạo ra từ hệ thống và các phương 
pháp này.  
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(21) 1-2013-00273 (51) 7 G06K  19/07, G06F  13/10 
(22) 25.06.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/SG2010/000237 25.06.2010 (87) WO 2011/162718 29.12.2011 
(71) T-DATA SYSTEMS (S) PTE LTD  (SG) 

1 Palm Drive, Singapore 456458, Singapore 
(72) TAN, Joon Yong, Wayne (SG) 
(74) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX LAW FIRM) 
(54) Thẻ nhớ và phương pháp để khởi đầu sự thu phát không dây và 

lưu trữ dữ liệu 
(57)     Sáng chế đề cập đến thẻ nhớ có bộ xử lý trung tâm, môđun thu phát không dây được liên 

kết hoạt động với bộ xử lý trung tâm, môđun lưu trữ được liên kết hoạt động với bộ xử 
lý trung tâm, và cảm biến chuyển động được liên kết hoạt động với bộ xử lý trung tâm. 
Cảm biến chuyển động được tạo cấu hình để đưa ra các tín hiệu hoạt động tới bộ xử lý 
trung tâm như kết quả phát hiện chuyển động có các đặc tính xác định trước.  
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(21) 1-2013-00274 (51) 7 H01B  13/02, H01R  43/28 
(22) 26.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/067573   26.07.2011 (87) WO/2012/015057 02.02.2012 
(30) 2010-166697   26.07.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.01.2013 
(71) YAZAKI CORPORATION  (JP) 

4-28, Mita 1-chome, Minato-ku, Tokyo 1088333, JP 
(72) SUZUKI, Yasuhiro (JP), FUJITA, Hirokazu (JP), YAMADA, Takahiro  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị và phương pháp sản xuất cáp cặp xoắn 
(57)     Sáng chế đề cập đến  thiết bị và phương pháp sản xuất cáp cặp xoắn cho phép việc bố trí 

các dây điện và việc quấn băng dính bao quanh các đầu của cáp cặp xoắn và xả cáp cặp 
xoắn đã được tạo ra mà không cần có thời gian  đợi và đồng thời tiết kiệm khoảng không 
gian cần thiết trong các thao tác.  
Thiết bị sản xuất cáp cặp xoắn  (1) bao gồm thành phần quay gián đoạn thứ nhất (4) có 
các vòng kẹp (3) để cố định các đầu này (2a) của các dây điện ghép đôi (2) trên từng bề 
mặt trong ba bề mặt theo chu vi từ (7, 8, 9), thành phần quay gián đoạn thứ hai (13) có 
các vòng kẹp (5) để cố định các đầu kia (2b) của các dây điện ghép đôi (2) và môtơ (6) 
để quay các vòng kẹp theo hướng chu vi trên từng bề mặt trong ba bề mặt theo chu vi và 
cụm dẫn động để quay gián đoạn các thành phần quay gián đoạn thứ nhất và thứ hai 
theo một phần ba vòng quay toàn phần theo thời gian.  

  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
285 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.01.2013 
(71) YAZAKI CORPORATION  (JP) 

4-28, Mita 1-chome, Minato-ku, Tokyo 1088333, JP 
(72) SUZUKI, Yasuhiro (JP), FUJITA, Hirokazu (JP), YAMADA, Takahiro  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cơ cấu ứng dụng lực căng dây dùng cho dây điện cặp xoắn và 

phương pháp sản xuất cáp cặp xoắn sử dụng cơ cấu ứng dụng 
lực căng dây 

(57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu ứng dụng lực căng dây dùng cho dây điện cặp xoắn và 
phương pháp sản xuất cáp cặp xoắn sử dụng cơ cấu này. Cơ cấu ứng dụng lực căng dây 
(1) dùng cho dây điện cặp xoắn bao gồm: cặp vòng kẹp dây điện (2), cặp tấm nền di 
động (3) mà cặp vòng kẹp dây điện (2) được cố định tương ứng vào đó, tấm nền cố định 
(5) mà cặp tấm nền di động (3) được cho ăn khớp vào đó để trượt theo hướng chiều dọc 
của các dây điện dọc theo các đường ray dẫn hướng (4) tương ứng, và cặp xi lanh không 
khí tạo ra lực căng dây (6) nối với tấm nền cố định (5) và cặp tấm nền di động (3).  
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(21) 1-2013-00278 (51) 7 G07D  7/20 
(22) 29.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/CN2011/076550 29.06.2011 (87) WO 2012/016484 09.02.2012 
(30) 201010251473.0      03.08.2010  CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.01.2013 
(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) LIANG, Tiancai (CN), MU, Zongbin  (CN), XIAO, Dahai (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống nhận dạng giấy tờ có mệnh giá, thiết 

bị sử dụng trong hệ thống và phương pháp này 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nhận dạng tệp giấy tờ có mệnh giá bao gồm bước 1 : 

chọn dấu hiệu đặc biệt của tệp giấy tờ có mệnh giá, và tách riêng dấu hiệu đặc biệt của 
tệp giấy tờ có mệnh giá để phân loại nhanh; bước 2: tệp giấy tờ có mệnh giá đưa vào 
được phân loại nhanh theo dấu hiệu đặc biệt của tệp giấy tờ có mệnh giá được tách rảo 
bước 1 để có được loại tờ tiền giấy, loại đơn vị tiền giấy, hướng và thông tin về chất 
lượng hình ảnh của tệp giấy tờ có mệnh giá, và tờ tiền giấy có chất lượng hình ảnh tốt 
hơn và chất lượng hình ảnh không tốt hơn được chọn; bước 3 : kỹ thuật khôi phục hình 
ảnh được sử dụng dựa vào phương trình vi phân từng phần để khôi phục hình ảnh trên tờ 
tiền giấy cũ; bước 4: tờ tiền giấy mới được nhận dạng ngay và tờ tiền giấy cũ được nhận 
dạng qua hình ảnh được khôi phục để đánh giá tính xác thực của tờ tiền giấy hiện thời; 
bước 5: kết quả được đưa ra. Phương pháp cho phép giảm tới mức thấp nhất tình trạng 
phải khôi phục hình ảnh bao gồm: chất lượng tốt và vùng không quan tâm, và tiết kiệm 
thời gian và cải thiện hiệu quả xử lý của hệ thống. Hệ thống nhận dạng tệp giấy tờ có 
mệnh giá và thiết bị nhận dạng tệp giấy tờ có mệnh giá cũng được đề cập.  
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(71) GRG BANKING EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) ZHANG, Junkun (CN), LIN, Zhulong (CN), HE, Jing (CN), HAN, Ying (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Bàn phím mã hoá có khả năng ngăn việc tháo ra trái phép 
(57)    Sáng chế đề cập đến bàn phím mã hoá có khả năng ngăn việc tháo ra trái phép (100) sử 

dụng trong máy rút tiền tự động bao gồm tấm gõ phím (101) và bảng điều khiển chính 
(102). Mạch phát hiện và bảo vệ việc tháo dỡ được bố trí trong vi mạch chính của bảng 
điều khiển (102), và ít nhất một chốt dẫn điện của mạch phát hiện và bảo vệ được dẫn ra 
ngoài từ hai mép đối diện của mặt (1021) mà gần kề với tấm gõ phím (101), của bảng 
điều khiển chính (102) để tạo ra điểm phát hiện việc tháo dỡ (1022). Điểm phát hiện 
việc tháo dỡ (1022) này được bố trí hai vị trí tiếp xúc tín hiệu không chạm nhau. Hai vị 
trí tiếp xúc tín hiệu không chạm nhau này được nối điện nhờ chất kết dính dẫn điện 
(103) để kích hoạt mạch phát hiện và bảo vệ việc tháo dỡ. Vòng bảo vệ dẫn điện (l023) 
được bố trí phía ngoài điểm phát hiện việc tháo dỡ. Vòng bảo vệ dẫn điện (l023) được 
nối điện với mạch phát hiện và bảo vệ việc tháo dỡ trong vi mạch chính. Chi tiết bảo vệ 
(1024) được bố trí phía ngoài vòng bảo vệ dẫn điện và tương ứng với chất kết dính dẫn 
điện. Giải pháp theo sáng chế ngăn chặn hữu hiệu bàn phím mã hoá không bị tội phạm 
can thiệp trái phép vào các điểm phát hiện việc tháo dỡ từ các mặt bên.  

  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
288 

(11) 33828 
(21) 1-2013-00282 (51) 7 A61K  9/00, C08G  12/06,  12/26 
(22) 21.06.2011 (43) 27.05.2013 
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(30) 61/358,741 25.06.2010 US 

10167348.1 25.06.2010 EP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.01.2013 
(71) FIRMENICH SA  (CH) 

1, route des Jeunes, PO Box 239, 1211 Geneva 8, Switzerland 
(72) Damien BERTHIER (FR), GÐraldine LEON (ES), Nicolas PARET (FR) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Chế phẩm oligome, quy trình điều chế vi nang dạng lõi - vỏ và 

vi nang dạng lõi - vỏ thu được từ quy trình này 
(57)    Sáng chế đề cập đến vi nang dạng lõi- vỏ có thể phân tán trong nước về cơ bản không 

chứa formaldehyt. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến chế phẩm oligome, vi nang và sản 
phẩm thu được từ phản ứng giữa polyamin và hỗn hợp cụ thể gồm glyoxal và 2-2- 
dialkoxy-etanal gồm 4 đến 6 nguyên tử cacbon. Vi nang dạng lõi - vỏ theo sáng chế là 
một thành phần cấu thành chế phẩm tạo mùi thơm hoặc sản phẩm tiêu dùng có mùi 
thơm.  
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39-903, Hyundai Apt.Ogeum-dongSongpa-gu, Seoul 138-740, Korea 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị phân phối tự động các đối tượng 

quảng cáo 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp tự động phân phối các đối tượng quảng cáo. 

Thiết bị tự động phân phối các đối tượng quảng cáo lưu trữ nhiều đối tượng quảng cáo 
và phân phối đối tượng quảng cáo được chọn theo yêu cầu của người dùng. Thiết bị bao 
gồm: bộ phận hiển thị và đầu vào (12, 13) để hiển thị và thao tác bởi người dùng; bộ 
phận nhận dạng mã truy nhập (14) để nhận dạng mã truy nhập được cung cấp bởi người 
dùng; bộ nhớ (15) để lưu trữ dữ liệu tham chiếu cần được so sánh với mã truy nhập được 
nhận dạng; bộ phận lưu trữ đối tượng quảng cáo (18) và bộ phận đưa ra đối tượng quảng 
cáo (18, 19) để lưu trữ và phân phối các đối tượng quảng cáo đến người dùng; và bộ 
phận điều khiển (11) để so sánh dữ liệu tham chiếu với mã truy nhập, để xác định liệu 
có phân phối đối tượng quảng cáo được chọn bởi người dùng hay không, và điều khiển 
các bộ phận tương ứng theo quá trình xác định đó. Mã truy nhập được cung cấp bởi 
người dùng, đã được cấp trước đó đến nhà cung cấp đối tượng quảng cáo và hiển thị 
đánh dấu, mà trong đó có chứa thông tin cá nhân của người dùng được mã hóa. Nhờ đó, 
có thể thu nhận thông tin cá nhân của người dùng trong khi vẫn giảm thiểu độ rủi ro để 
lộ thông tin cá nhân, sao cho thông tin này có thể được sử dụng trong việc tiếp thị tiếp 
theo hoặc các hoạt động tương tự.  
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P. O. Box 2189, CORP-URC-SW359, Houston, Texas 77252-2189, US 

(72) Paul Scott Northrop (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống làm lạnh sâu để loại bỏ khí axit khỏi dòng khí 

hydrocacbon bằng cách sử dụng thiết bị tách dòng song song
(57)    Sáng chế đề xuất hệ thống loại bỏ khí axit khỏi dòng khí thô. Hệ thống gồm cột chưng 

cất làm lạnh sâu. Cột chưng cất làm lạnh sâu nhận dòng khí chứa lưu huỳnh đã loại nước 
và làm mát, và tách dòng khí này thành dòng khí đỉnh tháp gồm chủ yếu metan, và dòng 
khí axit hóa lỏng đáy gồm chủ yếu cacbon dioxit. Ngoài ra, hệ thống còn bao gồm dãy 
bộ tiếp xúc dòng song song. Bộ tiếp xúc dòng song song có thể được đặt nối tiếp nhau 
để nhận dòng khí axit đáy và thu hồi khí metan bất kỳ được cuốn theo. Theo cách khác 
hoặc ngoài ra, bộ tiếp xúc dòng song song có thể được đặt nối tiếp nhau để nhận dòng 
khí đỉnh tháp, và làm sạch dòng khí này bằng cách sử dụng chất lỏng hồi lưu như metan. 
Trong trường hợp này, khí đã làm sạch tùy ý được hóa lỏng và phân phối để bán trên thị 
trường hoặc được sử dụng ở dạng khí nhiên liệu tại chỗ.  
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(CN), BECKER, Charles, Adrian  (US), FEI, Junhui  (CN), WANG, Jian (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống và phương pháp điều khiển điôt phát quang 
(57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống gồm có bộ đèn LED dùng dòng xoay chiều, bộ điều chỉnh 

điện áp và bộ điều khiển. Bộ đèn LED dùng dòng xoay chiều gồm có đèn LED thứ nhất 
và đèn LED thứ hai được nối đảo chiều song song. Bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều có 
thể hoạt động để nhận điện áp xoay chiều gốc từ nguồn điện áp xoay chiều, điều chỉnh 
điện áp xoay chiều theo tín hiệu điều khiển từ bộ điều khiển, và cấp điện áp xoay chiều 
đã điều chỉnh tới bộ đèn LED dùng dòng xoay chiều, sao cho đèn LED thứ nhất và đèn 
LED thứ hai có thể phát ra ánh sáng theo điện áp xoay chiều đã điều chỉnh. Bằng cách 
điều chỉnh điện áp xoay chiều bởi bộ điều chỉnh điện áp xoay chiều, có thể hạn chế sự 
thay đổi điện áp bất thường, giảm độ méo dạng tổng do sóng hài, nâng cao hệ số công 
suất, tạo sự điều chỉnh độ sáng, và giảm hiện tượng chớp nháy.  
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9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, Guangdong 510663, P. R. 
China 

(72) ZHANG, Junkun (CN), LIN, Zhulong (CN), HE, Jing (CN), HAN, Ying (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Bàn phím mã hoá chống việc can thiệp trái phép 
(57)     Sáng chế đề cập đến bàn phím mã hoá chống việc can thiệp trái phép, cụ thể hơn là bàn 

phím mã hoá chống việc can thiệp trái phép có hệ thống phát hiện và bảo vệ chống việc 
can thiệp trái phép theo nhiều khía cạnh khác nhau. Bàn phím mã hoá chống việc can 
thiệp trái phép bao gồm tấm gõ phím và bảng điều khiển chính. Bảng điều khiển chính 
bao gồm mạch điều khiển để thực hiện chức năng tự phá hỏng. Mạch điều khiển được 
gắn chắc chắn tại phía sau của bảng điều khiển chính nhờ cơ cấu bảo vệ chống việc can 
thiệp trái phép. Cơ cấu bảo vệ chống việc can thiệp trái phép được nối điện với mạch 
điều khiển. Cơ cấu bảo vệ chống việc can thiệp trái phép bao gồm: vỏ chống nhìm trộm 
(31) có mặt dưới (311) và thành bên (312) mở rộng theo phương thẳng đứng dọc theo 
các cạnh theo chu vi của mặt dưới, thành bên (312) cùng với mặt dưới (311) tạo thành lỗ 
thứ nhất (313); bảng mạch chống việc can thiệp trái phép cứng (32) được đặt trong lỗ 
thứ nhất (313), và lỗ thứ hai (326) được tạo ra nhờ mặt dưới và thành bên vòng quanh 
theo chu vi, mặt dưới của lỗ thứ hai (326) được bố trí ít nhất một cặp chốt bằng vàng 
(3252) của mạch chống việc can thiệp trái phép cứng (32); và chất kết dính dẫn điện 
(34) được đưa vào lỗ thứ hai (326) để tạo ra sự nối điện của các chốt bằng vàng (3252) 
trên bảng mạch chống việc can thiệp trái phép cứng (32) và các chốt bằng vàng (3252) 
trên mạch điều khiển của bảng điều khiển chính.  
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(72) LIANG, Tiancai (CN), MU, Zongbin (CN), XIAO, Dahai (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống nhận dạng tài liệu có mệnh giá và hệ 

thống nhận dạng tài liệu này 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nhận dạng tài liệu có mệnh giá và hệ thống nhận dạng 

tài liệu có mệnh giá. Phương pháp bao gồm bước khởi động môđun thu thập thông tin để 
nhận dạng sau khi môđun tách riêng tờ tiền giấy để lưu trữ các tài liệu có mệnh giá khởi 
động; thông tin được lần lượt thu thập bằng môđun thu thập thông tin dọc theo chiều di 
chuyển của tài liệu có mệnh giá, sau khi sự chuyển đến và cho qua của tài liệu có mệnh 
giá được kiểm tra, thông tin nhận dạng tài liệu có mệnh giá được thu thập được xử lý và 
được nhận dạng bởi môđun nhận dạng, và thu được kết quả nhận dạng; trạng thái thông 
tin của tài liệu có mệnh giá được ghi nhận; các tài liệu có mệnh giá được đếm dựa vào 
kết quả nhận dạng và trạng thái thông tin của tài liệu có mệnh giá, và sau đó các tài liệu 
có mệnh giá được nhận dạng và được đánh giá. Với kết quả thu được, độ tin cậy của quy 
trình nhận dạng tài liệu có mệnh giá được cải thiện, và tỷ lệ lỗi trong khi đếm giảm 
xuống.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị kiểm soát mức phân bố điện lượng và phương pháp kiểm 

soát mức phân bố điện lượng 
(57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị kiểm soát mức phân bố điện lượng (15 ) xác định mức phân 

bố điện lượng của các máy phát điện (23) và mức phân bố điện lượng của ắc quy thứ cấp 
hiệu dụng là chỉ báo của các ắc quy thứ cấp (21) được coi là một ắc quy thứ cấp, để 
giảm tới mức tối thiểu chi phí nhiên liệu ở các máy phát điện (23) có sự giới hạn vận 
hành, dựa vào ít nhất là dữ liệu thể hiện nhu cầu nguồn ở các tải (22), dữ liệu thể hiện 
các điện lượng của các máy phát điện (23) và các giới hạn vận hành của nó, và dữ liệu 
thể hiện nguồn điện lưu trữ của các ắc quy thứ cấp (21) và các giới hạn vận hành của nó, 
và xác định mức phân bố điện lượng tương ứng của các ắc quy thứ cấp (21), để tối đa 
hóa tổng lượng dư kiểm soát của các ắc quy thứ cấp (21) hoặc để giảm tới mức tối thiểu 
sự tổn thất điện khi truyền tải của hệ thống điện có sự giới hạn vận hành, dựa vào ít nhất 
mức phân bố điện lượng định trước của ắc quy thứ cấp hiệu dụng, và dữ liệu thể hiện 
nguồn điện lưu trữ của các ắc quy thứ cấp (21) và các giới hạn vận hành của nó .  
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13-9, Enoki-cho, Suita-shi, Osaka 564-0053 JAPAN 
(72) Haruo SUGIYAMA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) PEPTIT WT1 giới hạn HLA-A*3303 và dược phẩm chứa PEPTIT này 
(57)     Sáng chế đề cập đến peptit chứa trình tự axit amin gồm 9 gốc axit amin kề nhau thu được 

từ protein WT1, trong đó gốc axit amin ở vị trí thứ 2 trong trình tự axit amin được chọn 
từ nhóm gồm Ala, Ile, Leu, Val, Phe, Tyr, Ser và Asp và gốc axit amin ở vị tri thứ 9 
trong trình tự axit amin là Arg; polynucleotit mã hóa cho peptit; dược phẩm chứa peptit; 
và các vấn đề khác.  
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(11) 33836 
(21) 1-2013-00330 (51) 7 B60K  6/00 
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184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Chi-Chien LIN  (TW), Po-Chun LIU  (TW), Yu-Wei NING  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị để khởi động và đánh lửa động cơ và điều khiển động 

cơ 
(57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị để khởi động và đánh lửa động cơ và điều khiển động cơ 

được bố trí trương động cơ có trục khuỷu. Thiết bị này bao gồm: bộ pin được làm thích 
ứng để tích trữ năng lượng hoặc cung cấp điện năng cần thiết để khởi động và đánh lửa 
động cơ, cơ cấu khởi động động cơ và phát điện được nối với động cơ, bộ phận từ tính 
được nối với cơ cấu khởi động động cơ và phát điện và quay đồng bộ với trục khuỷu, 
chip cảm biến Hall được bố trí đối diện với bộ phận từ tính, bộ điều khiển tiếp nhận tín 
hiệu khởi động và điều khiển được tạo ra từ chip cảm biến Hall, bộ đổi điện được nối với 
cơ cấu khởi động động cơ và phát điện, và bộ điều chỉnh điện áp được nối giữa bộ đổi 
điện và bộ pin. Sáng chế không những cho phép cải thiện độ chính xác khi phát hiện vị 
trí của từ trường của rôto mà còn định vị pít tông ở vị trí nhất định bên dưới điểm chết 
trên của hành trình nén trước khi động cơ ngừng.  
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(72) Chi-Chien LIN  (TW), Po-Chun LIU  (TW), Yu-Wei NING  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị nguồn điện AC/DC tích hợp dùng cho hệ truyền động 

kiểu lai 
(57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị nguồn điện AC/DC (xoay chiều/một chiều) tích hợp dùng 

cho hệ truyền động kiểu lai bằng cách chuyển đổi năng lượng giữa động cơ và bộ pin để 
cung cấp điện năng kích hoạt cần thiết cho môtơ. Thiết bị nguồn điện AC/DC tích hợp 
có bộ phận kích hoạt và phát điện, bộ điều khiển điện, bộ đổi điện, bộ điều chỉnh điện 
áp, và bộ kích hoạt. Thiết bị nguồn điện AC/DC tích hợp cải thiện hiệu quả quá trình đốt 
của động cơ đốt nhiên liệu, và làm giảm kích thước của cơ cấu truyền động và mức độ 
phức tạp trong việc kiểm soát thiết bị để giảm bớt sự ô nhiễm được tạo ra khi chạy xe 
môtô đốt nhiên liệu trong khu vực đô thị, và gia tăng hiệu suất sử dụng năng lượng.  
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JAIN, Neera  (US), VIDUNAS, Eugene, Joseph  (US), SIMPSON, John, McLean  (US), 
ROBBINS, Paul, David  (US), MERCHANT, Nishith  (US), DIJOSEPH, John, Francis 
(US), RUPPEN, Mark, Edward  (US), DAMLE, Nitin, Krishnaji (US), POPPLEWELL, 
Andrew, George (GB) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp bào chế dược phẩm dạng đông khô chứa thể liên 

hợp dẫn xuất calicheamixin/kháng thể kháng CD22 và dược 
phẩm được bào chế theo phương pháp này 

(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp bào chế các thể liên hợp dược chất gây độc tế bào 
dạng đơn thể/chất mang có mức tải thuốc cao hơn đáng kể so với các quy trình được 
thông báo trước đó, có mức tổ hợp giảm và phân đoạn liên hợp thấp (LCF) giảm. Sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp bào chế dược phẩm dạng đông khô chứa thể liên hợp 
này, cụ thể là thể liên hợp dẫn xuất calicheamixin dạng đơn thể/kháng thể kháng CD22 
và dược phẩm được bào chế theo phương pháp này.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.01.2013 
(71) JFE STEEL CORPORATION  (JP) 

2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan 
(72) NAKAJIMA, Seiji (JP), MIYOSHI, Tatsuya  (JP), NAKAMARU, Hiroki  (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép dùng để dập nóng và phương pháp sản xuất bộ phận 

được dập nóng sử dụng tấm thép này 
(57)     Sáng chế đề cập đến tấm thép dùng để dập nóng mà có thể tạo ra bộ phận được dập nóng 

có tính năng chống ăn mòn xuyên thủng mỹ mãn và phương pháp sản xuất bộ phận được 
dập nóng sử dụng tấm thép này. Tấm thép dùng để dập nóng theo sáng chế bao gồm tấm 
thép nền và trên bề mặt của tấm thép nền lần lượt có lớp mạ I và lớp mạ II, trong đó lớp 
mạ I chứa Ni với lượng 60% theo khối lượng hoặc lớn hơn, phần còn lại là Zn và các tạp 
chất không thể tránh được, khối lượng của lớp mạ I là từ 0,01 đến 5g/m2; và lớp mạ II 
chứa Ni với lượng từ 10 đến 25% theo khối lượng, phần còn lại là Zn và các tạp chất 
không thể tránh được, khối lượng của lớp mạ II là từ 10 đến 90g/m2.  
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(72) HOSHI, Susumu (JP), MORITO, Kazuo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Xốp và hợp phần xốp 
(57)      Sáng chế đề cập đến xốp có độ cứng, độ bền kích thước, khả năng đúc nhiệt và độ bền 

cơ học mỹ mãn, và thích hợp làm đế giữa, đế trong và đế ngoài cho giày, hoặc tương tự. 
 Xốp chứa: (a) copolyme khối; (b) cao su trên cơ sở isopren và/hoặc cao su trên cơ sở 
dien; (c) chất độn; và (d) tác nhân tạo xốp, trong đó tỷ lệ khối của thành phần (a) /thành 
phần (b) là 1 đến 30/70 đến 99, và xốp thu được băng cách liên kết ngang hợp phần xốp 
chứa thành phần (c) với lượng từ 1 đến 100 phần trọng lượng và thành phần (d) với 
lượng từ 0,1 đến 30 phần trọng lượng tính theo 100 phần trọng lượng lượng tổng cộng 
của thành phần (a) và thành phần (b), và có khối lượng riêng từ 0,1 đến 0,98g/c3. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hợp phần xốp.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp tạo tín hiệu và thiết bị tạo tín hiệu 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền để truyền tín hiệu đã được điều biến thứ nhất 

và tín hiệu đã được điều biến thứ hai một cách đồng thời tại tần số chung, thực hiện mã 
hóa trước đối với cả hai tín hiệu bằng cách sử dụng ma trận mã hóa trước cố định và 
thay đổi đều đặn pha của ít nhất một trong số các tín hiệu, do đó, tăng chất lượng tín 
hiệu dữ liệu đã thu được cho thiết bị thu.  
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GESING, Ernst, Rudolf (DE), WROBLOWSKY, Heinz-Jurgen (DE), ANDERSCH, 
Wolfram (DE), MALSAM, Olga (DE), LOSEL, Peter (GB), RECKMANN, Udo (DE), 
ROSINGER, Christopher, Hugb (GB), HUNGENBERG, Heike (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dẫn xuất antranilamit để kiểm soát sâu bọ và nhện ve  
(57)     Sáng chế đề cập đến dẫn xuất antranilamit có công thức chung (I)  

 

  
 
trong đó R1, R2, R3, R4, R5, A, X, Qx, Qy và n có nghĩa chung như đã đưa ra trong bản 
mô tả - để kiểm soát sâu bọ và/hoặc nhện ve bằng cách thấm ướt. trộn đất, xử lý luống 
cày, áp dụng nhỏ giọt, trong hệ thủy canh, bằng cách xử lý hố trồng phun vào đất, thân 
hoặc hoa, áp dụng nhúng vào, áp dụng thả nổi hoặc bao hạt hoặc bằng cách xử lý hạt 
giống, và cũng để nâng cao khả năng chịu áp lực của cây với các áp lực vô sinh.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hỗn hợp hợp chất hoạt tính và chế phẩm nông hoá chứa hỗn 

hợp này 
(57)    Sáng chế đề cập đến hỗn hợp hợp chất hoạt tính gồm có hợp chất có hoạt tính trừ sâu có 

công thức (I) kết hợp với hợp chất có hoạt tính diệt nấm thuộc nhóm (II) và rất thích hợp 
để phòng trừ các động vật gây hại không mong muốn, như sâu bọ, và các loại nấm gây 
bệnh ở cây không mong muốn. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm nông hóa chứa hỗn 
hợp hợp chất hoạt tính này.  
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(74) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh (DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Hộp nối cáp có thiết bị phụ để lấp đầy khe hở và chống thấm 

nước 
(57)    Sáng chế đề cập đến hộp nối cáp (1) có thiết bị phụ để lấp đầy khe hở và chống thấm 

nước. Hộp nối cáp bao gồm ít nhất một tấm đầu hộp (2), ít nhất một thiết bị phụ để lấp 
đầy khe hở và chống thấm nước và ít nhất một ống co ngót đàn hồi (4). Tấm đầu hộp (2) 
cung cấp ống trụ rỗng thứ nhất (3), cáp quang được chống thấm nước nhờ ống co ngót 
đàn hồi (4) xuyên qua ống trụ rỗng thứ nhất (3) để tạo thành dây cáp kép (5) sau đó bó 
đối diện lại với nhau, do đó tách một nửa và nối nhánh một nửa dây cáp có thể được 
thực hiện trong hộp nối cáp mà không cần cắt rời đây cáp. Thiết bị phụ cùng với dây cáp 
quang trong ống trụ rỗng thứ nhất (3), cấu trúc chống thấm nước thứ nhất được hình 
thành tại  điểm mà ở đó thiết bị phụ được bao quanh bởi ống co ngót đàn hồi (4). Tại ít 
nhất mặt ngoài của ống trụ rỗng thứ nhất (3) và ít nhất tại vị trí của thiết bị phụ được bao 
quanh bởi ống co ngót đàn hồi (4) để hình thành cấu trúc chống thấm nước thứ hai. Hộp 
nối cáp được cung cấp tốt hơn hiệu ứng chống thấm nước và giá thành giảm.  
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(86) PCT/JP2011/062350   30.05.2011 (87) WO/2012/017727 09.02.2012 
(30) 2010-174412   03.08.2010  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.02.2013 
(71) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE STEEL, LTD.)  (JP) 

10-26, Wakinohama-cho 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6518585 (JP) 
(72) TSUBOI, Noboru (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Máy nén kiểu bịt kín 
(57)     Sáng chế đề cập đến máy nén kiểu bịt kín trong đó sự phát sinh nhiệt và sự đánh thủng 

vật liệu cách điện là khó xảy ra ở phần đấu nối giữa dây dẫn của môtơ và điện cực ngoài 
như sau. Thân chính máy nén và môtơ được kết cấu liền khối. Đường dẫn dòng chất dịch 
để nén được nối thông với khoảng không gian bên trong của môtơ. Stato (10) của môtơ 
được tạo ra bằng cách quấn từng cuộn dây độc lập (Al ,A2 ,B1 ,B2 ,C1 ,C2) theo kiểu 
nhiều vòng. Từng cuộn dây (Al ,A2 ,B1 ,B2 ,C1 ,C2) được tạo ra có điện cực ngoài tách 
riêng (18) .  
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(11) 33846 
(21) 1-2013-00366 (51) 7 H04J  99/00, H04B  7/04 
(22) 29.11.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/006665   29.11.2011 (87) WO 2012/077299 14.06.2012 
(30) 2010-276448 10.12.2010 JP 

2011-026422 09.02.2011 JP 
2011-033770 18.02.2011 JP 
2011-051841 09.03.2011 JP 

(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 

(72) MURAKAMI, Yutaka (JP), KIMURA, Tomohiro (JP), OUCHI, Mikihiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp tạo tín hiệu và thiết bị tạo tín hiệu 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền để truyền tín hiệu đã được điều biến thứ nhất 

và tín hiệu đã được điều biến thứ hai một cách đồng thời tại tần số chung, thực hiện mã 
hóa trước đối với cả hai tín hiệu bằng cách sử dụng ma trận mã hóa trước cố định và thay 
đổi đều đặn pha của ít nhất một trong số các tín hiệu, do đó, tăng chất lượng tín hiệu dữ 
liệu đã thu được cho thiết bị thu.  
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(11) 33847 
(21) 1-2013-00369 (51) 7 A01D  47/00 
(22) 01.02.2013 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.02.2013 
(75) Quách Văn Hôm  (VN) 

ấp Rẫy Mới, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Máy xúc lúa 
(57)     Sáng chế đề xuất máy xúc lúa gồm: thân máy (1), máng xúc lúa 3 nằm ở cửa vào khoang 

thứ nhất (2), khoang thứ hai (5) nối liền phía sau khoang thứ nhất (2), khoang thứ ba (8) 
nối liền sau khoang thứ hai (5), động cơ (15) dẫn động các cơ cấu truyền động của máy, 
cơ cấu điều chỉnh (14), hai cánh gạt (18) giúp gạt lúa sang hai bên, cơ cấu di chuyển của 
máy, khoang xả lúa (10) nối liền với cửa ra phía trên của khoang thứ ba (8), cơ cấu treo 
bao lúa (12), hai thanh treo bao dự trữ (12. 4), cửa xả (11) được lắp cố định với chốt 
xoay (11.1), hai lò xo (11.3) lắp trên cửa xả, cần gạt (11.2) được lắp cố định với đầu bên 
ngoài của chốt xoay (11.1).  
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(11) 33848 
(21) 1-2013-00370 (51) 7 B22D  11/06,  11/00, B22F  9/04, 

C21D  6/00, C22C  38/00, H01F  
1/053 

(22) 01.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/065171   01.07.2011 (87) WO/2012/002531 05.01.2012 
(30) 2010-164322   02.07.2010  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.02.2013 
(71) SANTOKU CORPORATION  (JP) 

14-34, Fukae-Kitamachi 4-chome, Higashinada-ku, Kobe-shi, Hyogo 685-0013 
JAPAN 

(72) Takuya ONIMURA (JP), Shinya TABATA (JP) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Phương pháp sản xuất mảnh hợp kim cho nam châm đất hiếm 

thiêu kết và mảnh hợp kim được điều chế bằng phương pháp 
này 

 (57)    Sáng chế đề cập đến mảnh hợp kim cho nam châm đất hiếm thiêu kết, trong đó lượng 
thành phần đất hiếm thu được cao ở giai đoạn trước và sau nghiền, trong khi vẫn duy trì 
cỡ hạt đồng nhất sau nghiền. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất mảnh hợp 
kim nêu trên .  
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(11) 33849 
(21) 1-2013-00373 (51) 7 F16K  31/06,  1/32 
(22) 27.04.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/060246   27.04.2011 (87) WO2012/008202 19.01.2012 
(30) 2010-159000   13.07.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.02.2013 
(71) KEIHIN CORPORATION  (JP) 

26-2, Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1630539 Japan 
(72) Tatsuya MIUTRA (JP), Yuuki FUJINO (JP), Akira NAKADAIRA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Van điện từ 
(57)    Sáng chế đề xuất van điện từ trong đó phần trục đường kính nhỏ thứ nhất (21a) nối với 

phần đầu, ở phía mặt tựa van (10), của trụ trượt (21) qua bậc hình khuyên thứ nhất (21a') 
và phần trục đường kính nhỏ thứ hai (21b) nối với phần đầu của phần trục đường kính 
nhỏ thứ nhất (21a) qua bậc hình khuyên thứ hai (21b') được tạo để được lắp với nhau, chi 
tiết van (24) được tạo ra từ phần ống (24a) được lắp kín khí và gắn cố định với phần trục 
đường kính nhỏ thứ hai (21b) , phần tựa (24c) được tỳ lên mặt tựa van (10) trong khi bao 
quanh phần ống (24a), và phần đàn hồi (24b) nối phần ống (24a) và phần tựa (24c) sao 
cho chúng có thể nghiêng tương đối với nhau, và mặt tựa lò xo (23) tỳ lên phần ống 
(24a) và phần tựa (24c) và sẽ đỡ phần đầu dịch chuyển được của lò xo cuộn (28) được 
lắp lỏng theo cách nghiêng được trên phần trục đường kính nhỏ thứ nhất (21a). Vì vậy, 
có thể tạo ra van điện từ với kết cấu đơn giản có thể đảm bảo trạng thái đóng hoàn toàn 
tin cậy mà không bị bất kỳ ảnh hưởng nào bởi độ nghiêng của mặt tựa van và chi tiết van 
tương đối với nhau bởi các dung sai chế tạo.  
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(11) 33850 
(21) 1-2013-00374 (51) 7 F16K  31/06 
(22) 27.04.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/060245  27.04.2011 (87) WO2012/008201 19.01.2012 
(30) 2010-158999      13.07.2010  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.02.2013 
(71) KEIHIN CORPORATION  (JP) 

26-2, Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1630539 Japan 
(72) Tatsuya MIURA (JP), Yuuki FUJINO (JP), Akira NAKADAIRA  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Van điện từ 
(57)    Sáng chế đề xuất van điện từ bao gồm thân van có mặt tựa van, thân đỡ cuộn dây được 

nối với thân van, chi tiết van có thể được tỳ lên mặt tựa van, trụ trượt mang chi tiết van 
và được đỡ trượt được trên thân đỡ cuộn dây, lò xo van để đẩy chi tiết van theo hướng 
mà ở đó nó được tỳ lên mặt tựa van, và cuộn dây được lắp trên thân đỡ cuộn dây và, khi 
được cấp điện, sẽ kích hoạt trụ trượt về phía mà ở đó chi tiết van được mở hoàn toàn 
thắng được lực đẩy của lò xo van, trong đó lò xo van (28) được tạo ra từ một lò xo cuộn 
có phần cuộn dây dạng côn (29) và phần cuộn dây dạng trụ (30) kéo dài từ đầu có đường 
kính nhỏ (29b) của phần cuộn dây dạng côn (29) tại đường kính bằng với đường kính 
của đầu có đường kính nhỏ (29b), hằng số đàn hồi của phần cuộn dây dạng trụ (30) 
được chọn lớn hơn hằng số đàn hồi của phần cuộn dây dạng côn (29). Vì vậy, có thể tạo 
ra van điện từ, với kết cấu đơn giản, có thể truyền đường đặc tính tải với hai góc nghiêng 
đến lò xo van và có thể nâng cao độ nhạy mở/đóng của chi tiết van mà không bị ảnh 
hưởng bởi các dung sai chế tạo mỗi một trong số các bộ phận.  
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(11) 33851 
(21) 1-2013-00376 (51) 7 A01N  25/32 
(22) 03.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/046374 03.08.2011 (87) WO2012/018885 09.02.2012 
(30) 61/370,838      05.08.2010  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.02.2013 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) EHR Robert J. (US), KALANTAR Thomas H. (US), LIU Lei (US), SCHMIDT Dale C. 

(US), ZHANG Qiang (CN), ZHAO Min (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm thuốc trừ sâu chứa các hạt có kích cỡ meso và 

phương pháp phòng trừ côn trùng, bệnh cây hoặc cỏ dại 
(57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm thuốc trừ sâu chứa các hạt có kích cỡ meso kết hợp với 

một số chất bổ trợ như chất bổ trợ trộn sẵn được bổ sung trực tiếp vào chế phẩm hoặc 
vào dung dịch chế phẩm loãng như chất bổ trợ trộn khi dùng để tạo ra hiệu lực phòng trừ 
tăng đối với dịch hại trong nông nghiệp. Đã phát hiện ra rằng chế phẩm hạt có kích cỡ 
meso chứa các chất bổ trợ như vậy tạo ra hiệu lực cao hơn so với chế phẩm hạt có kích 
cỡ meso không chứa các chất bổ trợ như vậy hoặc so với các chế phẩm thông thường.  
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(11) 33852 
(21) 1-2013-00377 (51) 7 E01F  15/06 
(22) 29.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/GB2011/000977 29.06.2011 (87) WO2012/004551 12.01.2012 
(30) 1011265.4      05.07.2010  GB 
(71) HILL & SMITH LIMITED  (GB) 

Springvale Business & Industrial Park, Bilston, Wolverhampton WV14 0QL, United 
Kingdom 

(72) TONKS, Mark (GB), HARRIMAN, Matthew (GB), WELLS, Steve (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hàng rào an toàn trên đường 
(57)    Sáng chế đề cập đến bộ phận giữ (10a, 10b, 10c) dùng cho hàng rào an toàn trên đường 

dùng dây cáp, bao gồm nhiều cột (14), được tạo ra để đỡ một hoặc nhiều dây cáp (12) 
bên trên mặt đất. Bộ phận giữ bao gồm nhánh (16a, 16b) để ôm ít nhất một nửa chu vi 
của cột nhờ đó bộ phận giữ có thể được giữ trên cột ở vị trí dọc theo chiều dài của nó. Bộ 
phận giữ còn bao gồm vấu gãy được hoặc uốn được (18) kéo dài từ nhánh để giữ dây cáp 
tỳ áp vào cột. Sáng chế cũng đề cập tới cột và hàng rào an toàn trên đường có các cột 
này.  
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(11) 33853 
(21) 1-2013-00378 (51) 7 A01N  25/30,  43/40,  47/18,  51/00 
(22) 05.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/065747   05.07.2011 (87) WO2012/005371 12.01.2012 
(30) 2010-157295   09.07.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.02.2013 
(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.  (JP) 

3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0002, Japan 
(72) AWAZU, Takao (JP), SANO, Mitsuo (JP), NAKAGAWA, Akira (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm trừ sâu dạng huyền phù trong nước 
(57)    Khi bảo quản chế phẩm trừ sâu dạng huyền phù trong nước chứa hoạt chất là chất hóa 

nông có độ hoà tan cao trong nước, đặc biệt là chất hóa nông có độ hoà tan trong nước 
vượt quá 500mg/l ở 20oC, trong khoảng thời gian dài thì các hạt hoạt chất có xu hướng 
phát triển và lớn dần, do đó khó thu được dạng huyền phù ổn định.  
Để giải quyết vấn đề này, sáng chế đã đề xuất chế phẩm trừ sâu dạng huyền phù trong 
nước chứa (a) chất hóa nông hoặc muối của nó có độ hoà tan trong nước nằm trong 
khoảng từ 500mg/l đến 6.000mg/l ở 20oC, (b) chất hoạt động bề mặt kiểu 
polycarboxylat, (c) chất hoạt động bề mặt kiểu sulfonat, và (d) nước.  
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(11) 33854 
(21) 1-2013-00381 (51) 7 H04N  7/32 
(22) 14.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/066120   14.07.2011 (87) WO 2012/011432 26.01.2012 
(30) 2010-163245 20.07.2010 JP 

2010-174869 03.08.2010 JP 
(71) NTT DOCOMO, INC.  (JP) 

11-1, Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6150, Japan 
(72) SUZUKI Yoshinori (JP), TAKIUE Junya (JP), BOON Choong Seng (MY), TAN Thiow 

Keng (MY) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị mã hóa dự báo ảnh, phương pháp mã hóa dự báo ảnh, 

thiết bị giải mã dự báo ảnh, phương pháp giải mã dự báo ảnh 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị mã hóa/giải mã dự báo ảnh, vật gni chứa 

chương trình mã hoá/giải mã ảnh. Trong đó theo một phương án của sáng cnế, vùng đích 
mã hoá trong ảnh được phân chia thành các vùng dự báo. Dựa vào tnông tin dự báo của 
vùng lân cận vùng đích, số vùng dự báo mã hóa trước trong vùng đích, và thông tin dự 
báo mã hoá trước của vùng đích, dự phòng cho thông tin chuyển động cần sử dụng để 
tạo tín hiệu  dự báo của vùng dự báo đích là vùng dự báo tiếp theo được lựa chọn  từ 
thông tin chuyển động mã hóa trước của các vùng lân cận vùng dự báo đích. Theo số dự 
phòng cho thông tin chuyển động đã lựa chọn, thông tin khối trộn sắp chỉ báo sô tạo tín 
hiệu dự báo của vùng dự báo đích bằng cách sử dụng dự phòng đã lựa chọn cho  thông 
tin chuyển động và thông tin chuyển động được phát hiện bởi phương tiện ước lượng 
thông tin dự báo, hoặc một thông tin trong thông tin khối trộn sắp hoặc thông tin chuyển 
động được mã hóa. Hơn nữa, thông tin chuyển động cần sử dụng để tạo tín hiệu dự báo 
của vùng dự báo đích được lưu trữ vào trong phương tiện lưu trữ thông tin dự báo.  
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(75) KIM, BYEONGHO  (KR) 

#106-702, Byeoksan Apt., 510-27, Dongsam 1-dong, Yeongdo-gu, Busan 606-755, 
Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị đóng ngắt để ngăn chặn sự thay đổi đột ngột dòng 

khởi động và ngắt dòng dự phòng 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đóng ngắt để ngăn chặn sự thay đổi đột ngột dòng điện khởi  

động và ngắt dòng dự phòng. Thiết bị bao gồm bộ trễ để tác dụng đến chức năng của 
thiết bị đóng ngắt kiểu tiếp điểm cực kép và chức năng điều khiển của thiết bị đóng ngắt 
kích hoạt, để thiết bị đóng ngắt kiểu tiếp điểm và thiết bị đóng ngắt kích hoạt không 
hoạt động đồng thời khi được tác động. Theo đó, khi thời gian định trước trôi qua, sau 
khi thiết bị đóng ngắt kiểu tiếp điểm cực kép hoạt động trước để ngăn chặn sự thay đổi 
đột ngột của dòng khởi động, thiết bị đóng ngắt kích hoạt tạo ra tín hiệu điều khiển để 
kích hoạt một cách an toàn mạch điện bên trong chẳng hạn nhử thiết bị xử lý trung tâm 
hoặc thiết bị điều khiển, để sản phẩm điện tử được khởi động mà không có sự thay đổi 
đột ngột dòng điện hoặc tia lửa điện đáng kể. Ngoài ra, nếu dòng điện được ngắt bởi 
phần mềm hoặc mạch điện bên trong được ngắt tương ứng với tín hiệu điều khiển của 
thiết bị đóng ngắt kích hoạt sau khi ấn nút khởi động (ON) của sản phẩm điện tử được 
ấn, thì thiết bị đóng ngắt kiểu tiếp điểm cực kép tự động ngắt ngay tức thì hoặc ngắt sau 
một khoảng thời gian, để dòng dự phòng được ngắt hoàn toàn, an toàn, thuận tiện và 
hiệu quả.  
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(72) HIROSE, Akinori (JP), NAGATA, Junya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống điều khiển và giám sát thiết bị điện năng 
(57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống điều khiển và giám sát thiết bị điện năng cho phép người 

vận hành trạm điện phụ thực hiện nhiệm vụ vận hành hệ thống điện năng theo tình hình  
không phụ thuộc vào khả năng và kinh nghiệm thực tế của người vận hành. Hệ thống 
điều khiển và giám sát thiết bị điện năng bao gồm: bộ phận lưu trữ quy tắc trong đó như 
quy tắc liên quan đến sự việc xảy ra trong trạm điện năng, bộ nhận dạng thiết bị ở đó sự 
việc đã xảy ra, trạng thái vận hành của thiết bị, giá trị số chỉ báo mức độ quan trọng của 
trạng thái vận hành của thiết bị, và nội dung điều khiển đối với thiết bị được thiết đặt; bộ 
phận lưu trữ sơ đồ trong đó sơ đồ đấu dây hoặc sơ đồ bố trí của thiết bị trong trạm điện 
năng được lưu trữ riêng rẽ cho mỗi mạch; bộ phận lựa chọn tự động, khi sự thông báo sự 
việc xảy ra trong trạm điện năng được nhận, lấy lại từ bộ phận lưu trữ sơ đồ sơ đồ đấu 
dây hoặc sơ đồ bố trí của phần khoang bao gồm bộ nhận biết thiết bị có quy tắc trong bộ 
phận lưu trữ quy tắc khớp với nội dung thông báo sự việc; và bộ phận điều khiển hiển thị 
đưa ra bộ giám sát sơ đồ đấu dây hoặc sơ đồ bố trí đã lấy lại bởi bộ phận lựa chọn tự 
động.   
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(72) OZAWA, Tomoyuki (JP), MATSUI, Hirofumi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống tìm kiếm dữ liệu 
(57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống tìm kiếm dữ liệu cho phép người dùng thực hiện sự tìm 

kiếm dữ liệu bất kỳ phù hợp với mục đích của người dùng nhờ việc sử dụng các loại dữ 
liệu khác nhau được thu thập trong nhà máy công nghiệp và hơn nữa làm cho các kết 
quả tìm kiếm sẽ được chỉ báo đối với từng sản phẩm theo mẫu chỉ báo momg muốn. 
Trong hệ thống tìm kiếm dữ liệu này, máy chủ thu thập dữ liệu (3) thu thập dữ liệu sản 
phẩm đối với từng sảm phẩm được sản xuất theo dây chuyền cán của nhà máy công 
nghiệp và làm cho kho dữ liệu (4) lưu trữ dữ liệu sản phẩm. Máy chủ thu thập dữ liệu (3) 
còn thu thập dữ liệu điều khiển được tạo ra một cách liên tục trong nhà máy công nghiệp 
và làm cho kho dữ liệu (4) lưu trữ dữ liệu điều khiển. Máy tìm kiếm (6) thực hiện, dựa 
vào các điều kiện tìm kiếm và phương pháp đưa ra được định rõ bởi người dùng, tìm 
kiếm bằng cách sử dụng cả dữ liệu sản phẩm và dữ liệu điều khiển, các dữ liệu này được 
lưu trữ trong kho dữ liệu (4), bằng cách tham chiếu thông tin xác định vùng cán trong 
thiết bị lưu trữ, và làm cho các kết quả tìm kiếm sẽ được đưa ra đối với từng sản phẩm.  
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(72) INOKAWA Hiroshi (JP), TAKIGUCHI Shohei (JP), SATO Takehisa (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe ngồi để chân hai bên 
(57)    Sáng chế đề cập đến xe ngồi để chân hai bên (10) bao gồm hệ thống xả khí xả (52) kéo 

dài theo hướng đọc của xe từ cửa xả khí xả (53) của động cơ (28). Phần gắn chặt trên 
(87) và phần gắn chặt dưới (88), các phần này gắn chặt hệ thống xả khí xả (52) vào 
khung xoay (24) được tạo ra ở phần trên và phần dưới của hệ thống xả khí xả (52). Kết 
quả là, hệ thống xả khí xả được đỡ với độ cứng vững tăng và kết cấu đỡ dùng cho hệ 
thống xả khí xả có trọng lượng giảm.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị để tách các thành phần rắn và lỏng 

của huyền phù đặc, và phương pháp bổ sung chất keo tụ vào 
huyền phù đặc 

(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp để tách các thành phần rắn và lỏng của huyền phù đặc 
sản xuất chứa chất rắn cuốn theo trong chất lỏng, phương pháp này bao gồm: bước xử lý 
sơ bộ gồm việc bổ sung chất keo tụ vào huyền phù đặc sản xuất và trộn chất keo tụ và 
huyền phù đặc này bằng cách lựa chọn mức trộn ở giai đoạn đầu của bước này cao hơn 
so với mức trộn ở giai đoạn sau của bước này, và bước tách rắn/lỏng gồm việc cho phép 
tách chất rắn, bao gồm các khối kết tụ của chất rắn, và chất lỏng của huyền phù đặc sản 
xuất để tạo ra sản phẩm sản xuất gồm chất lỏng đã làm trong và chất rắn có một ít chất 
lỏng cuốn theo. Sáng chế cũng đề cập đến thiết bị để tách các thành phần rắn và lỏng 
của huyền phù đặc sản xuất, và phương pháp bổ sung chất keo tụ vào huyền phù đặc sản 
xuất.  
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(PH), AGUAS, Aames, Crispin, S.  (PH), LOSANTAS, Jose, Lorenzo (PH), YU, 
William Emmanuel, S. (PH) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp nhận và đồng bộ hóa nội dung trên 

thiết bị truyền thông 
(57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống và phương pháp để nhận và đồng bộ nội dung trên thiết bị 

liên lạc bao gồm nguồn được cấu hình để cung cấp nội dung thứ nhất tới thiết bị liên lạc 
thông qua kênh thứ nhất; máy tính chủ của thiết bị liên lạc được cấu hình để đưa nội 
dung thứ hai vào thiết bị liên lạc thông qua kênh thứ hai, kênh thứ hai tách biệt và độc 
lập với kênh thứ nhất; trong đó, khi vận hành, nội dung thứ nhất và nội dung thứ hai 
được đồng bộ tại thiết bị liên lạc thông qua lớp trình diễn của thiết bị liên lạc. Hệ thống 
và phương pháp đặc biệt có lợi khi cung cấp việc sử dụng trơn tru cho người sử dụng.  
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(54) Phương pháp thích ứng tạo tín hiệu cho việc chuyển hóa tin 

nhắn HRPD và dữ liệu HRPD 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp thích ứng tạo tín hiệu cho việc chuyển hóa tin nhắn 

HRPD và dữ liệu HRPD đến thiết bị chứa chung mà có thể được vận chuyển trên truy 
cập không HRPD gồm các bước: cung cấp giao thức HRPD bao gồm giao thức thích ứng 
tín hlệu (SAP) bao gồm trạng thái mở, trạng thái cài đặt và trạng thái đóng mặc định; 
yêu cầu liên kết tạo tín hiệu HRPD lựa chọn trên truy cập không HRPD được mờ; kích 
hoạt liên kết tạo tín hiệu HRPD lựa chọn trên đường đến trạng thái mờ; làm thích ứng 
(giới hạn) tin nhắn tạo tín hiệu HRPD và dữ liệu giao thức liên kết vô tuyến  HRPD 
(RLP) với truy cập thông HRPD; trao đổi tin nhắn tạo tín hiệu HRPD và dữ liệu HRPD 
giữa cổng truy cập và mạng truy cập HRPD qua liên kết tạo tín hiệu HRPD lựa chọn, mà 
không thiết lập kênh truyền HRPD; và nhận dạng mạng truy cập HRPD và cổng truy cập 
trên truy cập không HRPD nhờ đưa vào thiết bị định hướng gồm nhận dạng rãnh, nhận 
dạng dòng và nhận dạng cổng truy cập.  
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Hideo (JP), SAKAMOTO, Hiroyuki (JP), KOIDA, Takashi (JP), SAKAGUCHI, 
Hiroyasu (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Lớp nền có cấu trúc ba lớp và miếng dán chứa nước sử dụng 

lớp nền này 
(57)    Sáng chế đề cập đến lớp nền có cấu trúc ba lớp bao gồm một lớp dạng sợi bên trong để 

giữ chế phẩm dạng bột nhão trên đó, một lớp màng có lỗ thông được tạo ra bên trong, và 
một lớp dạng sợi bên ngoài có tính thấm khí mà chế phẩm dạng bột nhão hoặc hợp phần 
chất lỏng tiết ra từ chế phẩm dạng bột nhão được ngăn ngừa sự thoát ra ngoài. Sáng chế 
cũng đề cập đến tấm dán chứa nước sử dụng lớp nền này, tấm dán này có thể được sử 
dụng trong thời gian dài.  
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(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Masayuki HOSHINO (JP), Akihiko NISHIO (JP), Daichi IMAMURA (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị đầu cuối, thiết bị trạm cơ sở, phương pháp truyền lại, 

và phương pháp cấp phát tài nguyên 
(57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị đầu cuối cho phép hạn chế việc cấp phát mã trái phổ ở bộ 

điều độ khi dùng HARQ không thích nghi sử dụng PHICH. Bộ phận tạo từ mã (103) tạo 
ra các từ mã (CW) bằng: cách mã hoá dữ liệu, bộ phận  ánh xạ lớp (108) cấp phát mỗi từ 
mã  CW tới một hoặc tập hợp các lớp, bộ phận tạo DMRS (110) tạo ra tín hiệu tham 
chiếu đối với mỗi lớp trong đó CW được cấp phát bằng cách sử dụng tài nguyên bất kỳ 
trong số tập hợp nhiều tài nguyên xác định bởi các mã tài nguyên trực giao nhau, và bộ 
phận điều chế ACK/NACK (102) nhận tín hiệu đáp ứng chỉ ra yêu cầu truyền lại. Khi tín 
hiệu đáp ứng nhận được yêu cầu truyền lại chỉ từ mã được cấp phát CW trong tập hợp 
nhiều lớp, bộ phận tạo DMRS (110) sử dụng mỗi tài nguyên có mã OCC có giá trị như 
nhau trong số tập hợp nhiều tài nguyên dành cho các tín hiệu tham chiếu được tạo ra 
trong các lớp tương ứng. 
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129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Bae-Keun (KR), SOHN, Yu-Mi (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp mã hóa và giải mã entropy các hệ số biến đổi 
(57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để mã hóa và giải mã entropy khối biến đổi. 

Phương pháp mã hóa entropy khối biến đổi bao gồm việc xác định vị trí của hệ số biến 
đổi có nghĩa cuối cùng có giá trị khác không từ trong số các hệ số biến đổi chứa trong 
khối biến đổi có kích thước nhất định, theo trật tự quét nhất định; và mã hóa thông tin về 
vị trí của hệ số biến đổi có nghĩa cuối cùng nhờ sử dụng vị trí hướng theo trục ngang của 
nó và vị trí hướng theo trục dọc của nó trong khối biến đổi.  
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TUFILLI, Nicola  (IT), VON MATT, Anette (DE), WOLF, Romain (LU), ZECRI, 
Frederic (FR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dẫn xuất của tetrahydro-pyrido-pyrimidin, quy trình sản 

xuất và dược phẩm chứa hợp chất này 
(57) Sáng chế đề cập đến dẫn xuất tetrahydro-pyrido-pyrimidin được thế có công thức (I):  

 

  
 

trong đó Y, R1, R2 và m là như được xác định trong bản mô tả. Các hợp chất này là thích 
hợp để điều trị bệnh hoặc rối loạn do hoạt tính của enzym Phosphatidylinositit 3-kinaza 
(PI3K) làm trung gian.  
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(71) 1. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 
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2. KOREA ADVANCED INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  (KR) 
335 Gwahak-ro, Yuseong-gu, Daejeon Metro Politan city 305-701 - Republic of Korea 

(72) KIM, Sun-Min (KR), JO, Hyun (KR), PARK, Young-Jin (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị tái tạo âm thanh ba chiều 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị tái tạo âm thanh ba chiều (3D). Phương 

pháp này bao gồm bước: truyền tín hiệu âm thanh qua bộ lọc hàm truyền liên quan đến 
ống nghe choàng đầu (HRTF: Head Related Transfer Filter) tương ứng với độ cao thứ 
nhất, tạo ra nhiều tín hiệu âm thanh bằng cách sao chép các tín hiệu âm thanh đã lọc, 
khuếch đại hoặc làm giảm mỗi tín hiệu âm thanh sao chép dựa vào giá trị khuếch đại 
tương ứng với mỗi loa có tín hiệu âm thanh sao chép sẽ được xuất ra qua đó, và xuất ra 
các tín hiệu âm thanh đã được khuếch đại hoặc làm giảm qua các loa tương ứng. 
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(72) LEE, Tammy (US), HAN, Woo-Jin (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị nội suy ảnh 
(57)     Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị nội suy ảnh. Phương pháp nội suy ảnh bao 

gồm bước: chọn bộ lọc nội suy giữa các bộ lọc nội suy khác nhau theo các vị trí điểm 
ảnh phụ giữa các điểm ảnh nguyên; và tạo ra giá trị điểm ảnh phụ tại vị trí của điểm ảnh 
phụ bằng cách sử dụng bộ lọc nội suy được chọn.  

  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
328 

(11) 33868 
(21) 1-2013-00425 (51) 7 C21B  13/10,  11/08 
(22) 29.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/067470   29.07.2011 (87) WO/2012/020656 16.02.2012 
(30) 2010-178961   09.08.2010  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.02.2013 
(71) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE STEEL, LTD.)  (JP) 
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(72) KIKUCHI, Shoichi (JP), TSUGE, Osamu (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị sản xuất sắt kim loại dạng hạt và quy trình sản xuất 

sắt kim loại dạng hạt 
(57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất sắt kim loại dạng hạt bằng cách đặt khối hỗn hợp 

nguyên liệu bao gồm nguồn sắt oxit và chất khử cacbon trên đáy của lò nung kiểu đáy 
bằng di động và nung khối nguyên liệu này để khử sắt oxit, nhờ đó tạo ra sắt kim loại 
dạng hạt. Thiết bị này bao gồm lò nung kiểu đáy bằng di động cùng với máy sàng, máy 
tách từ thứ nhất, và máy tách từ thứ hai, ngoài ra thiết bị này còn có đường dẫn mà qua 
đó các nguyên liệu được xả từ lò nung được cấp vào máy sàng, đường dẫn mà qua đó 
các hạt nguyên liệu thô thu được từ sàng được cấp vào máy tách từ thứ nhất, và đường 
dẫn mà qua đó các hạt mịn thu được từ sàng được cấp vào máy tách từ thứ hai. Ngoài ra, 
sáng chế cũng đề cập tới phương pháp sản xuất sắt kim loại dạng hạt sử dụng thiết bị 
nêu trên.  
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201604, China 

(72) CHUNG, PO-WEN  (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Mực đặc in chuyển lạnh, chất tạo màu in và phương pháp sản 

xuất chúng 
(57)    Sáng chế đề cập đến mực đặc in chuyển lạnh, chất tạo màu in và phương pháp sản xuất 

chúng. Đặc biệt là, sáng chế đề cập đến mực đặc in chuyển lạnh chứa polysacarit, natri 
L-pyrolidoncarboxylat, tinh bột đã được este hoá và nước. Chất tạo màu in chứa mực 
đặc, thuốc nhuộm hoạt tính, chất khử bọt, tác nhân làm mờ, chất ổn định độ pH và nước. 
Đồng thời, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế mực in đặc và chất tạo màu 
in. . Mực đặc in chuyển lạnh và chất tạo màu in được làm từ mực đặc này có thể sử dụng 
trong phương pháp in chuyển lạnh và có các đặc tính vật lý ổn định, nhờ đó ngăn ngừa 
độ nhớt giảm khi sử dụng.  

  

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
330 

(11) 33870 
(21) 1-2013-00435 (51) 7 B62K  5/04,  5/08, B62D  9/02 
(22) 07.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/IB2011/001619   07.07.2011 (87) WO2012/007819 19.01.2012 
(30) MI2010A001317   16.07.2010  IT 
(71) PIAGGIO & C. S.P.A.  (IT) 

Viale Rinaldo Piaggio, 25, I-56025 Pontedera, Italy  
(72) BARTOLOZZI, Stefano (IT), BERNARDI, Luca (IT), PROFETI, Marco (IT), 

ROSELLINI, Walter (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Xe mô tô có thể nghiêng được có hai bánh lái phía trước 
(57)     Sáng chế đề cập đến xe mô tô có thể nghiêng được có hai bánh lái phía trước bao gồm 

(100)  khung xe (102), hai bánh lái phía trước (12), ống dẫn hướng tay lái (14) được lắp 
có thể quay với khung xe (102) và được lắp cứng với hai chi tiết đỡ (16), một trong các 
bánh lái phía trước (12), các phần hoặc trụ đỡ cố định của hai chi tiết ống lồng (22, 24) 
được giữ trên mỗi chi tiết đỡ (16), và cơ cấu lái gồm có hai cặp các tay đòn xoay ngang 
phía trước bên trên (66), phía trước bên dưới (68), phía sau bên trên (70) và phía sau bên 
dưới (72) được sắp xếp đảo chiều tại các mặt đối diện của ống dẫn hướng lái trung tâm 
(14) và được liên kết ngang thông qua hai trụ đỡ bên (74, 76). Trên mỗi chi tiết đỡ (16) 
lắp các phần cố định của hai chi tiết ống lồng (22, 24). Bánh lái tương ứng (12) được lắp 
công xôn với mỗi cặp chi tiết ống lồng (22, 24).  
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Singapore 

(72) LUKES, Richard W. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ dẫn động truyền mômen xoắn 
(57)      Sáng chế đề cập đến bộ dẫn động truyền mômen xoắn. Bộ dẫn động truyền mômen xoắn 

có trục dẫn động và thân chính với phần đầu thứ nhất và phần đầu thứ hai, trong đó phần 
đầu thứ nhất được làm thích ứng để nhận và truyền mômen xoắn từ nguồn tạo mômen 
xoắn đến bộ dẫn động, và phần đầu thứ hai đối diện phần đầu thứ nhất và có hình dạng 
chìa khóa được làm thích ứng để lắp vào rãnh trong dụng cụ kẹp và có đầu dẫn nhô ra có 
hình côn nằm trong khoảng từ 10o đến 30o và khác hình dạng so với hình dạng chìa khóa 
với ít nhất một phần của đầu dẫn nhô ra bắt đầu ở kích thước chính của hình dạng chìa 
khóa. Bộ dẫn động truyền mômen xoắn được làm thích ứng để dẫn động dụng cụ kẹp 
nhỏ cũng được bộc lộ trong đó hình dạng chìa khóa được làm thích ứng để lắp vào rãnh 
của dụng cụ kẹp nhỏ.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Khóa liên kết đế và sàn của giá kê 
(57)    Sáng chế đề cập đến các giá kê nhựa gồm sàn trên và đế, trong đó sàn trên và đế được 

ghép với nhau bằng khóa liên kết có thể đảo ngược tùy ý. Sáng chế cũng đề cập đến 
phương pháp chế tạo loại giá kê như vậy để lắp giá bằng cách khóa liên kết các phần tạo 
thành giá theo một phương pháp có thể đảo ngược tùy ý.  
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(72) GU, Xiaodong (CN), LIU, Debing (CN), CHEN, Zhibo (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp và thiết bị đo chất lượng viđeo 
(57)    Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị tương ứng để đo chất lượng của chuỗi viđeo. 

Chuỗi viđeo gồm có nhiều khung, trong số các khung đó có một hoặc nhiều khung liên 
tiếp bị mất. Trong quá trình hiển thị chuỗi viđeo, một hoặc nhiều khung bị mất nêu trên 
được thay thế bởi khung đến trước tức thời trong chuỗi viđeo trong khoảng thời gian từ 
khi hiển thị khung đến trước tức thời nêu trên đến khi hiển thị khung đến sau tức thời 
của một hoặc nhiều khung bị mất nêu trên. Phương pháp bao gồm: đo chất lượng của 
chuỗi viđeo dưới dạng hàm của thông số thứ nhất liên quan đến độ ổn định của khung 
đến trước tức thời nêu trên, thông số thứ hai liên quan đến sự liên tục giữa khung đến 
trước tức thời nêu trên và khung đến sau tức thời nêu trên, và thông số thứ ba liên quan 
đến các chuyển động nhất quán của chuỗi viđeo.  
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(11) 33874 
(21) 1-2013-00441 (51) 7 C04B  7/52,  103/52 
(22) 14.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/066066   14.07.2011 (87) WO/2012/008517 19.01.2012 
(30) 2010-161561   16.07.2010 JP 
(71) KAO CORPORATION  (JP) 

14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan 
(72) SAGAWA Keiichiro (JP), NAGASAWA Koji (JP), SHIMODA Masaaki (JP) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Phương pháp sản xuất bột cứng trong nước 
(57)     Sáng chế đề cập đến việc sản xuất bột cứng trong nước có chứa C3Α với lượng nằm trong 

khoảng từ 0,5 đến 9,5% tính theo trọng lượng nhờ bước nghiền hợp chất cứng trong 
nước với sự có mặt của alkanolamin có điểm đông cứng không quá 0oC.  
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(11) 33875 
(21) 1-2013-00444 (51) 7 A01N  63/00,  63/02,  65/00, A01P  

7/04,  15/00,  19/00 
(22) 07.02.2013 (43) 27.05.2013 
(30) 2012-032495 17.02.2012 JP 
(71) SAKUDORY JAPAN CO., LTD.  (JP) 

4-2-9, Kamikoshien, Nishinomiya-shi, Hyogo 663-8114, Japan 
(72) Terumi Inoue (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và chế phẩm kiểm soát côn trùng sâu bệnh 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm soát côn trùng sâu bệnh có thể kiểm soát côn 

trùng sâu bệnh như gián một cách hoàn toàn và chế phẩm kiểm soát côn trùng sâu bệnh 
để sử dụng trong phương pháp này. Cụ thể, sáng chế đề cập đến phương pháp kiểm soát 
côn trùng sâu bệnh bao gồm bước đặt chế phẩm tại vị trí côn trùng sâu bệnh khu trú 
hoặc trên đường đi của côn trùng sâu bệnh, chế phẩm chứa virut có khả năng tiêu diệt 
côn trùng sâu bệnh, pheromon có khả năng thu hút côn trùng sâu bệnh và thức ăn ưa 
thích của côn trùng sâu bệnh được trộn với nhau; và chế phẩm kiểm soát côn trùng sâu 
bệnh chứa virut có khả năng tiêu diệt côn trùng sâu bệnh, pheromon có khả năng thu hút 
côn trùng sâu bệnh và thức ăn ưa thích của côn trùng sâu bệnh được trộn với nhau.  
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(11) 33876 
(21) 1-2013-00451 (51) 7 G10K  11/20 
(22) 11.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/GB2011/051298 11.07.2011 (87) WO 2012/007742 19.01.2012 
(30) 1011939.4 16.07.2010 GB 

1015563.8 17.09.2010 GB 
1015705.5 20.09.2010 GB 
1015815.2 21.09.2010 GB 
1015952.3 23.09.2010 GB 
1020535.9 03.12.2010 GB 
1100753.1 18.01.2011 GB 
1100759.8 18.01.2011 GB 
1101279.6 25.01.2011 GB 
1101278.8 25.01.2011 GB 
1102847.9 18.02.2011 GB 
1107588.4 09.05.2011 GB 

(71) SUBSEA ASSET LOCATION TECHNOLOGIES LIMITED  (GB) 
19 Portland Marina, Osprey Quay, Hamm Beach Road, Portland, Dorset DT5 1DX, 
United Kingdom 

(72) Carl Peter TILTMAN (GB), Andrew Malcolm TULLOCH (GB) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị phản xạ âm thanh 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phản xạ chủ yếu là để dùng dưới nước bao gồm vỏ xung 

quanh lõi mà trong đó các lỗ được bố trí trên vỏ để cho phép không khí và nước tự do đi 
vào và rời khỏi phần bên trong của vỏ khi thiết bị phản xạ được dìm trong nước. Các 
phương án khác nhau được mô tả bao gồm việc sử dụng vỏ kim loại thích hợp với lõi 
nước, việc sử dụng thanh lắp, việc bố trí khung để phản xạ các ký tự chữ-số, nút tan 
được để trì hoãn sự hoạt động của thiết bị phản xạ, và phủ thiết bị phản xạ bằng 
polyuretan để hạn chế sự hư hỏng. Sáng chế cũng đề xuất mẫu hình xung để cải thiện 
việc nhận diện thiết bị phản xạ âm thanh trong một số tình huống. Kiểu dáng của thiết bị 
phản xạ đặc biệt thích hợp cho việc sử dụng với hệ thống định vị siêu âm tần số tương 
đối thấp trong ngành đánh bắt cá có vỏ bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm được mô tả và 
thiết bị phản xạ có vỏ phi kim thích hợp cho việc sử dụng với hệ thống định vị siêu âm 
tần số cao hơn trong ngành thăm dò dưới nước cũng được đề cập. Thiết bị phản xạ có thể 
có dạng hình cầu, hình xuyến, hình trái xoan hoặc hình trụ, miễn là chúng có ít nhất là 
mặt cắt ngang tròn. Một ưu điểm đặc biệt quan trọng với sáng chế này là khả năng đánh 
dấu và dò tìm ống không phải sắt từ dưới nước.  
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(11) 33877 
(21) 1-2013-00454 (51) 7 C03C  17/36 
(22) 22.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/FR2011/051776 22.07.2011 (87) WO 2012/1020189 16.02.2012 
(30) 1056531      10.08.2010  FR 
(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE  (FR) 

18 avenue d'Alsace, F-92400 Courbevoie, France 
(72) MAUVERNAY, Bruno (FR), CHARLET, Emilie  (FR), SINGH, Laura Jane (FR), 

POIROT, Charlotte (FR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Kính bảo vệ chống bức xạ mặt trời và phương pháp sản xuất 

kính này 
(57)     Sáng chế đề cập đến kính bảo vệ chống bức xạ mặt trời bao gồm nến thủy tinh và lớp 

phủ nhiều lớp dạng màng mỏng bảo vệ chống bức xạ mặt trời, lớp phủ nhiều lớp dạng 
màng mỏng này kết hợp mảng hấp thụ một cách chọn lọc bức xạ hồng ngoại có bước 
sóng dài hơn 800nm, màng hấp thụ này gồm có oxit titan được thế bằng nguyên tố X 
được chọn từ Nb hoặc Ta, tỷ lệ phần trăm nguyên tử [X / Ti + X] nằm trong khoảng từ 
4% đến 9% và độ dày màng hấp thụ này nằm trong khoảng từ 20 đến 200 nanomet. 
Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất kính này.  
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(11) 33878 
(21) 1-2013-00462 (51) 7 F16L  19/065,  19/08 
(22) 07.04.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/ZA2011/000020 07.04.2011 (87) WO2012/009731 19.01.2012 
(30) 2010/04923      13.07.2010  ZA 
(71) CLIQUOT HOLDINGS (PTY) LIMITED  (ZA) 

Suite 002, 81 Richefond Circle Ridgeside' Office Park 4320 Umhlanga, South Africa 
(72) TURK, Marc, Timothy (ZA) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Khớp nối ống 
(57)    Sáng chế đề cập đến khớp nối ống ép chặt. Khớp nối này gồm có thân định ra một hoặc 

nhiều hốc để nhận một đầu của ống, đai ốc siết và vòng kẹp. Hốc được bao quanh bởi bề 
mặt được tạo ren, và được làm thích ứng bên trong để nhận vòng chữ O mà vòng này có 
thể ép được. Đai ốc có thể được vặn trên bề mặt được tạo ren của hốc và có bề mặt được 
tạo hình côn bên trong trong khi vòng kẹp có bề mặt được tạo hình côn mà , khi đai ốc 
được siết chặt trên bề mặt được tạo ren, bề mặt được tạo hình côn đỡ vòng kẹp ép vòng 
kẹp tỳ vào ống và ép vòng chữ O được đặt trong hốc.  
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(11) 33879 
(21) 1-2013-00470 (51) 7 F02F  1/10, F01P  3/02, F02F  1/40,  

11/00 
(22) 12.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/068419   12.08.2011 (87) WO2012/023502 23.02.2012 
(30) 2010-182565   17.08.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.02.2013 
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

16-5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 1088215, Japan 
(72) KADOWAKI, Takeshi (JP), Nobuyuki KUNIHIRO (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) ống lót xi lanh 
(57)    Sáng chế đề cập tới ống lót xi lanh có thể giảm được chiều dày và trọng lượng của nó. 

ống lót xi lanh (10) bao gồm nhiều lỗ khoan làm mát thứ nhất (15) được khoan nghiêng 
lên phía trên từ bề mặt theo ngoài chu vi về phía trong của thành; và rãnh theo chu vi thứ 
nhất (16) được tạo ra ở phần giữa theo hướng chiều dày tấm của mặt đầu trên. Cửa ra 
của từng trong số các lỗ khoan làm mát thứ nhất (15) được tạo ra ở mặt dưới tạo thành 
rãnh theo chu vi thứ nhất (16) sao cho có hình elip, hình thuôn dài, hoặc hình tròn trên 
hình chiếu bằng.  
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(11) 33880 
(21) 1-2013-00475 (51) 7 C12N  15/52 
(22) 12.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/061891 12.07.2011 (87) WO2012/007481 19.01.2012 
(30) 10169304.2      12.07.2010  EP 
(71) UNIVERSITEIT GENT  (BE) 

Sint-Pietersnieuwstraat 25, B-9000 Gent (BE) 
(72) MAERTENS, Jo  (BE), BEAUPREZ, Joeri (BE), DE MEY, Marjan (BE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Sinh vật được thiết kế về mặt chuyển hóa để tạo sản phẩm 

sinh học có giá trị gia tăng 
(57)     Sáng chế đề cập đến vi sinh vật được thiết kế về mặt di truyền, cụ thể là vi sinh vật như 

vi khuẩn và nấm men, để tạo sản phẩm sinh học có giá trị gia tăng như sacarit được hoạt 
hóa, nucleosit, glycosit, glycolipit hoặc glycoprotein. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến tế 
bào vật chủ được thiết kế về mặt chuyển hóa sao cho chúng có khả năng tạo ra các sản 
phẩm riêng đã nêu với số lượng lớn và tỷ lệ cao bằng cách khắc phục các vấn đề sản 
xuất thường xuất hiện trong các quy trình sản xuất có chất xúc tác sinh học hoặc lên 
men.  
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(11) 33881 
(21) 1-2013-00477 (51) 7 H01H  71/10 
(22) 29.09.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/CN2010/077443 29.09.2010 (87) WO2012/006815 19.01.2012 
(30) 201010232406.4      15.07.2010  CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.02.2013 
(71) BEIJING CUIXIANG ELECTRIC COMPONENTS CO., LTD.  (CN) 

Tianhua street 25, Zhongguancun Bioengineering & Pharmaceutical Industrial Base 
Daxing, Beijing 102609, China 

(72) Nan, Yin (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu tiếp xúc di chuyển được của bộ ngắt mạch 
(57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu tiếp xúc di chuyển được của bộ ngắt mạch bao gồm trục 

quay (3) dùng để dẫn động các thanh đỡ (1); nhiều thanh đỡ (1) có lỗ thẳng đứng được 
tạo ra ở phần trên và lỗ nằm ngang được tạo ra ở phần dưới và mỗi chúng kết nối có thể 
quay được với trục quay thông qua trục (2) lắp xuyên qua lỗ nằm ngang của thanh đỡ; 
nhiều cần tiếp xúc dạng hình chữ Y (4) mỗi chúng được tạo ra có các tiếp điểm và cần 
dạng trục được lồng vào lỗ nằm ngang của thanh đỡ tương ứng để kết nối có thể quay 
được, trong đó số lượng của các cần tiếp xúc dạng hình chữ Y bằng số lượng của các 
thanh đỡ; và nhiều chi tiết đàn hồi (5) mỗi chúng có một đầu tận cùng được kết nối với 
cần dạng trục của cần tiếp xúc dạng chữ Y tương ứng hoặc thanh đỡ tương ứng và đầu 
tận cùng còn lại được kết nối vào trục quay dẫn động các thanh đỡ thông qua các chi tiết 
đàn hồi. Sáng chế có cấu trúc đơn giản, có thể tự động đồng đều áp lực cuối lên tiếp 
điểm kép, và có thể khắc phục được vấn đề dẫn điện của tiếp điểm kép ngày càng kém.  
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(11) 33882 
(21) 1-2013-00478 (51) 7 B32B  21/06,  27/10,  37/02,  7/12 
(22) 23.03.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/KR2011/001976 23.03.2011 (87) WO/2012/020903 16.02.2012 
(30) 10-2010-0077630      12.08.2010  KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.02.2013 
(75) PARK, JI-EUN  (KR) 

102-303, Yeongmuyedaum Apt., Yangsan-dong, Buk-gu, Gwangju 500-200, Republic 
of Korea 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Giấy được thấm melamin áp suất thấp, vật liệu được bọc phủ 

melamin áp suất thấp dùng cho đồ gia dụng và tòa nhà sử 
dụng vật liệu này và phương pháp sản xuất loại vật liệu này 

(57)    Sáng chế đề cập đến giấy được thẩm meiamin áp suất thấp (Low Pressure Melamine - 
LPM), vật liệu được bọc phủ LPM dùng cho đồ gia dụng và tòa nhà được tạo ra bằng 
cách sử dụng chúng và phương pháp sản xuất vật liệu này. Giấy được thấm LPM có các 
đặc điểm thân thiện với môi trường, cháy chậm và mềm dẻo, được tạo ra bằng cách ép 
tấm được thấm melamin trên vật liệu gia cường trung gian, cũng như vật liệu được bọc 
phủ LPM dùng cho đồ gia dụng và/hoặc tòa nhà được sản xuất bằng cách sử dụng giây 
được thấm LPM nhờ sự đa dạng của các quá trình bao gồm các quá rình như là ép nguội, 
ép nóng, bao gói và/hoặc ép màng mỏng. 
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(11) 33883 
(21) 1-2013-00480 (51) 7 A42B  3/22 
(22) 12.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/061883 12.07.2011 (87) WO 2012/007476 19.01.2012 
(30) 10 2010 027 015.6      13.07.2010  DE 
(75) PFANNER, ANTON  (AT) 

Schlossbergstrasse 15, A-6845 Hohenems, Austria  
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Bộ phận bảo vệ mặt để bắt chặt vào mũ bảo hộ 
(57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận bảo vệ mặt (33) để bắt chặt vào mũ bảo hộ (30), chủ yếu 

dùng cho công nhân lâm nghiệp. Vành (132) có hai thanh giữ (32) và hai ổ đỡ (50), có 
thể bắt chặt vào mặt bên trong của vỏ mũ (36) , cho các thanh giữ (32) để làm xoay vành 
(132) giữa vị trí vận hành ở đó vành (132) xoay xuống phía dưới và bảo vệ mặt, và vị trí 
dừng, ở đó vành (132) xoay lên phía trên. Mỗi thanh giữ (32) kéo dài từ vành (132) về 
phía đầu tự do của thanh giữ, đầu này nối được hoặc nối với ổ đỡ (50) gần như song 
song với và cách vành (132) một khoảng, sao cho một khe (37) được tạo ra ở giữa thanh 
giữ (32) và vành (132), vỏ mũ (36) nhô ra qua khe này ở vị trí dừng, và ở vị trí dừng, 
vành (132) được bố trí tỳ chặt lên mặt ngoài của vỏ mũ (36).  
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(21) 1-2013-00482 (51) 7 C03C  19/00 
(62) 1-2012-02863   
(22) 27.09.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 2011-213463 28.09.2011 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.02.2013 
(71) ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED  (JP) 

5-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, Japan 
(72) Daisuke YOSHIMUNE (JP), Haruhiko OTSUKA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nền thuỷ tinh dùng làm phương tiện ghi từ tính và phương 

pháp sản xuất nền thuỷ tinh này 
(57)    Sáng chế đề cập đến nền thuỷ tinh dùng làm phương tiện ghi từ tính, có: hai bề mặt 

chính; bề mặt theo chu vi ngoài; và bề mặt theo chu vi trong, trong đó bề mặt theo chu vi 
ngoài bao gồm phần bề mặt bên theo chu vi ngoài và phần vát theo chu vi ngoài, ở bề 
mặt theo chu vi ngoài, khi độ nhám bề mặt Ra được đo với tổng số 24 điểm đo của nền 
thuỷ tinh dùng làm phương tiện ghi từ tính, có góc ở tâm được bố trí cách nhau 15 độ, 
thì giá trị lớn nhất của độ nhám bề mặt Ra của phần bề mặt bên theo chu vi ngoài bằng 
0,5 μm hoặc nhỏ hơn, và độ lệch chuẩn của độ nhám bề mặt Ra của phần bề mặt bên 
theo chu vi ngoài bằng 0,2 μm hoặc nhỏ hơn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp sản xuất nền thủy tinh này.  
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(11) 33885 
(21) 1-2013-00485 (51) 7 B01D  21/24,  21/04 
(22) 15.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/CA2011/050439 15.07.2011 (87) WO/2012/006745 19.01.2012 
(30) 61/364,861      16.07.2010  US 
(71) HIMARK BIOGAS INC.  (CA) 

AFDP Building, University Farm, 6004, 118 Street, Edmonton, Alberta T6G 2E1, 
Canada 

(72) KOTELKO, Peter (CA), KOTELKO, Mike (CA), CARAGANIS, George (CA), 
FOSTER, Glen (CA) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống và phương pháp loại bỏ chất rắn 
(57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống loại bỏ chất rắn dùng để loại bỏ chất rắn lắng ở đáy của 

thùng chứa hỗn hợp rắn-lỏng. Hệ thống này đặc biệt thích hợp cho thùng lớn, tốt hơn 
nếu có đáy phẳng, và hoạt động tốt trong khi nhúng chìm trong chất lỏng. Cơ cấu thanh 
răng và bánh răng được dẫn động ở chu vi để dẫn động trục quay quanh trục tâm, và cạo 
chất rắn đã lắng về phía chu vi thùng, ở đó chất rắn rơi vào hốc trên đáy thùng. Lỗ thoát 
bên trong hốc, khi được mở bởi van, được sử dụng để đẩy chất rắn ra ngoài qua ống 
đứng vào trong thùng lắng để loại nước và loại bỏ chất rắn. Hệ thống này thích hợp để 
vận hành thùng liên tục, và hữu dụng cho các thùng đòi hỏi việc loại bỏ cặn lắng định 
kỳ. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp loại bỏ chất rắn lắng ở đáy của 
thùng chứa hỗn hợp rắn-lỏng.  
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(11) 33886 
(21) 1-2013-00489 (51) 7 H04N  7/32 
(22) 28.06.2012 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2012/004197   28.06.2012 (87) WO 2013/011640 24.01.2013 
(30) 61/508,762   18.07.2011 US 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 
(72) SASAI, Hisao (JP), NISHI, Takahiro (JP), SHIBAHARA, Youji (JP), SUGIO, 

Toshiyasu (JP), TANIKAWA, Kyoko (JP), MATSUNOBU, Toru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp mã hóa hình ảnh, phương pháp giải mã hình ảnh, 

thiết bị mã hóa hình ảnh, thiết bị giải mã hình ảnh, và thiết bị 
mã hóa và giải mã hình ảnh 

(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hóa hình ảnh bao gồm bước mã hóa dữ liệu nhị 
phân thứ nhất chỉ báo chế độ dự báo bên trong thứ nhất và dữ liệu nhị phân thứ hai chỉ 
báo chế độ dự báo bên trong thứ hai (S801), trong đó trong bước mã hóa (S801), phần 
thích ứng ngữ cảnh thứ nhất là một phần của dữ liệu nhị phân thứ nhất và phần thích ứng 
ngữ cảnh thứ hai là một phần của dữ liệu nhị phân thứ hai được mã hóa bởi quy trình mã 
hóa số học nhị phân thích ứng ngữ cảnh, phần đường vòng thứ nhất là một phần khác 
của dữ liệu nhị phân thứ nhất và phần đường vòng thứ hai là một phần khác của dữ liệu 
nhị phân thứ hai được mã hóa nhờ quy trình mã hóa đường vòng, và dữ liệu được mã hóa 
được tạo ra bao gồm phần thích ứng ngữ cảnh thứ nhất, phần thích ứng ngữ cảnh thứ hai, 
phần đường vòng thứ nhất, và phần đường vòng thứ hai, phần đường vòng thứ nhất và 
phần đường vòng thứ hai được bao gồm sau phần thích ứng ngữ cảnh thứ nhất và phần 
thích ứng ngữ cảnh thứ hai.  
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(86) PCT/AU2010/000890 13.07.2010 (87) WO 2011/006195 20.01.2011 
(71) SADLER IP PTY LTD  (AU) 

10 Pictor Court, Donvale VIC 3111, Australia 
(72) SADLER, William, Alexander, James (AU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp cắt tấm ốp/lát, sản phẩm tấm ốp/lát, thiết bị cắt 

và phương tiện sản xuất 
(57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp cắt tấm ốp/lát, sản phẩm tấm ốp/lát, thiết bị cắt và 

phương tiện sản xuất. Theo sáng chế, phương pháp cắt tấm ốp/lát thực hiện cắt tấm 
ốp/lát nhờ một dụng cụ cắt tạo rung ở tần số định trước khi vật liệu ở trạng thái nửa hoá 
cứng.  
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(11) 33888 
(21) 1-2013-00495 (51) 7 A42B  3/14 
(22) 12.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/061880 12.07.2011 (87) WO 2012/007473 19.01.2012 
(30) 10 2010 027 014.8      13.07.2010  DE 
(71) PFANNER, ANTON  (AT) 

Schlossbergstrasse 15, A-6845 Hohenems, Austria         
(72) PFANNER, Anton (AT), GREBER, Martin (AT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Bộ phận để lắp phụ kiện bên trong của mũ bảo hộ 
(57)     Sáng chế đề cập đến cụm lắp ráp bên trong (40) bao gồm một khung đỡ (42), một đai 

bao đầu (44) và một đai bao cổ (46) để tạo thành mũ bảo hộ. Ba thanh đỡ (54, 55, 56) 
dùng để bắt chặt cụm lắp ráp bên trong (40) vào vỏ mũ (36) có tạo ra một khoảng trống. 
Mặc dù các thanh đỡ (54, 55, 56) làm cho lực tác động vào mũ bảo hộ (30) tác dụng vào 
khung đỡ (42), nhưng các thanh đỡ có tác dụng làm biến dạng vỏ mũ (36). Do đó, mũ 
bảo hộ (30) được nâng cao chức năng hấp thụ va đập. Ngoài ra, các thanh đỡ (54, 55, 
56) tạo ra một khe hở (60) ở giữa cụm lắp ráp bên trong (40) và vỏ mũ (36) để tiếp nhận 
các bao bảo vệ tai và các giá đỡ của phần bảo vệ tai và các phụ kiện khác của mũ bảo 
hộ.  
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(11) 33889 
(21) 1-2013-00496 (51) 7 A42B  3/08,  3/14 
(22) 12.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/061881 12.07.2011 (87) WO 2012/007474 19.01.2012 
(30) 10 2010 026 998.0      13.07.2010  DE 
(75) PFANNER, ANTON  (AT) 

Schlossbergstrasse 15, A-6845 Hohenems, Austria 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Bộ phận siết chặt dải đỡ của mũ bảo hộ 
(57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận dùng để siết chặt dải đỡ (47) gắn vào mép dưới của bộ phận để lắp 

phụ kiện bên trong (40) của mũ bảo hộ (30) để đội chặt mũ bảo hộ lên đầu của người 
đội. Dải đỡ (47) bao gồm đai bao đầu (44) nối liên tục với một đai bao cổ (46) có hai 
đầu tự do được nối với nhau bởi một thân chính (50) của bộ phận siết chặt (48). Bộ phận 
siết chặt (48) có một vỏ ở vùng cổ (70) và một thân chính (50) được nối với nhau theo 
kiểu khớp xoay nhờ một thanh truyền (80). Thân chính (50) có thể xoay được so với vỏ 
ở vùng cổ (70) nhờ một cần siết chặt (51), cần này được nối với thân chính và được đỡ 
trên thanh truyền (80) nhờ một cam (52).  
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(75) PFANNER, ANTON  (AT) 

Schlossbergstrasse 15, A-6845 Hohenems, Austria 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Bộ phận bảo vệ tai  để bắt chặt vào mũ bảo hộ 
(57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận bảo vệ tai (33) để bắt chặt vào mũ bảo hộ (30) chủ yếu 

dùng cho công nhân lâm nghiệp. Bộ phận bảo vệ tai (33) bao gồm hai chi tiết bảo vệ tai 
(34a, 34b) mỗi chi tiết bảo vệ tai này có một giá đỡ dạng chạc (37a, 37b) mà bao bảo vệ 
tai (35a, 35b) được đỡ xoay được trên giá đỡ này và một tấm xoay nối với giá đỡ dạng 
chạc (37a, 37b) bằng một mối nối nghiêng so với tấm xoay, giá đỡ (37a, 37b) có thể 
xoay vào hai vị trí ổn định là vị trí nhô ra và vị trí thu lại. Tấm xoay được đỡ xoay được 
trong phần lắp (80a, 80b) gắn vào mũ bảo hộ (30). Một lò xo dạng kẹp, đặt ở giữa tấm 
xoay và giá đỡ (37a, 37b), đẩy giá đỡ (37a, 37b) tỳ vào các chi tiết chặn tạo ra vị trí nhô 
ra và vị trí thu lại. Phần lắp (80a, 80b) được gắn vào mặt bên trong của mũ bảo hộ (30). 
Do đó, các chi tiết bảo vệ tai (34a, 34b) xoay được vào vị trí dừng trong mũ bảo hộ.  
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(21) 1-2013-00498 (51) 7 A42B  3/14,  3/16 
(22) 12.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/061879 12.07.2011 (87) WO 2012/007472 19.01.2012 
(30) 10 2010 027 012.1      13.07.2010  DE 
(75) PFANNER, ANTON  (AT) 

Schlossbergstrasse 15, A-6845 Hohenems, Austria 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Mũ bảo hộ 
(57)    Sáng chế đề cập đến mũ bảo hộ có vỏ mũ (36) và cụm lắp ráp bên trong (40) có ít nhất 

một khung đỡ (42), đai bao đầu (44) và đai bao cổ (46). Ba thanh đỡ (54, 55, 56) dùng 
để bắt chặt cụm lắp ráp bên trong (40) vào vỏ mũ (36) với một khoảng trống. Một khe 
hở (60) được tạo ra giữa cụm lắp ráp bên trong (40) và vỏ mũ (36) để chứa bao bảo vệ tai 
(35a, 35b) và các giá đỡ (37a, 37b) của phần bảo vệ tai (34) và các phụ kiện khác của 
mũ bảo hộ. Khi không dùng, phần bảo vệ tai (34) có thể xoay ở bên dưới vỏ mũ (36). Do 
đó, mũ bảo hộ (30) không tạo ra bất kỳ khả năng nào để vướng vào cành cây hay vật 
tương tự. Các thanh đỡ (54, 55, 56) truyền một phần lực tác dụng vào mũ bảo hộ (30) từ 
phía trên vào vỏ mũ (36) để làm biến dạng đàn hồi vỏ mũ. Do đó, mũ bảo hộ (30) được 
nâng cao khả năng hấp thụ va đập.  
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(72) CHO Youngkook (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nắp bình chứa 
(57)     Sáng chế đề cập đến nắp bình chứa bao gồm: phần gài được cấu tạo kết cấu để  lắp được 

vào trong chu vi trong của bộ phận trượt để khoá chu vi trong của bộ phận trượt; vành bịt 
kín được cấu tạo  để  kéo dài được ở mặt bên của đầu dưới của phần gài để bịt kín đầu 
dưới của bộ phận trượt; ống kéo dài được cấu tạo  để được kéo dài đến phía dưới của 
vành bịt kín và có ít nhất một rãnh tạo co ngót được cắt theo chiều ngang trên ống kéo 
dài sao cho đường kính của ống kéo cài được giảm bởi lực ép bên ngoài; và móc nhô ra 
khỏi phía ngoài của ống kéo dài theo hướng ra ngoài từ ống kéo dài để được ăn khớp với 
bề mặt dưới của phần  khóa nhô ra ở phía theo chu vi trong của phần đầu của nắp trong.  
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(54) Thiết bị tạo ảnh và hộp tháo lắp được vào cụm chính của thiết 

bị tạo ảnh 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo ảnh và hộp tháo lắp được vào cụm chính của thiết bị tạo 

ảnh, hộp này có phần điện cực để nối phần tiếp xúc cụm chính và phương tiện xử lý 
bằng cách phun nhựa dẫn điện vào khung, để đơn giản hoá các kết cấu của khung và 
phần điện cực và nâng cao đặc tính lắp ghép của hộp và đặc tính điện cực của phần điện 
cực, điện cực hộp được đúc liền khối bằng cách phun nhựa dẫn điện vào trong khung 
bao gồm: phần tiếp xúc thứ nhất, được để lộ ra phía ngoài của khung, được tiếp xúc  với 
phần tiếp xúc cụm chính được lắp trong cụm chính thiết bị; phần tiếp xúc thứ hai được 
lắp để nối điện với phương tiện xử lý; và phần tiếp nhận phun mà nhựa được phun vào đó 
khi điện cực hộp được đúc vào khung, và nhựa dẫn điện được phun từ phần tiếp nhận 
phun được phân nhánh để đúc phần tiếp xúc thứ nhất và phần tiếp xúc thứ hai sao cho 
tạo ra đường dẫn điện để nối điện phần tiếp xúc cụm chính và phương tiện xử lý.  
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(11) 33894 
(21) 1-2013-00501 (51) 7 F16H  23/04,  21/00,  23/00 
(22) 26.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/KR2011/006342 26.08.2011 (87) WO2012/026790 01.03.2012 
(30) 10-2010-0083687 27.08.2010 KR 

10-2011-0085858 26.08.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.02.2013 
(75) Young Hee, KIM  (KR) 

105-1201, Daewoo APT., Dadae-dong, Saha-gu, Busan-si, 640-050, Republic of Korea 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu truyền lực 
(57)      Sáng chế đề cập đến cơ cấu truyền lực, cụ thể là cơ cấu truyền lực có kết cấu đơn giản 

và nhỏ hơn các cơ cấu, truyền lực tương đương đã biết, dùng cam, trục khuỷu, hoặc 
bánh răng, và biến đổi chuyển động tịnh tiến bởi lực tác động thành chuyển động tịnh 
tiến theo hướng vuông góc với hướng di chuyển của lực tác động. Cơ cấu truyền lực theo 
sáng chế bao gồm vỏ dẫn hướng hình trụ; thân di động được bố trí trượt được trong vỏ 
dẫn hướng để di chuyển theo hướng tịnh tiến bởi lực tác động bên ngoài, và thân di động 
này còn bao gồm rãnh cắt có một hoặc nhiều bề mặt nghiêng, và các lỗ thông được tạo 
theo hướng vuông góc với hướng di chuyển tịnh tiến của thân di động; và cụm thụ động, 
một đầu của nó được nối vào thân di động sao cho đầu này đi qua các lỗ thông của thân 
di động và di chuyển trên các bề mặt nghiêng của rãnh cắt của thân di động, và đầu còn 
lại của nó được đỡ đàn hồi sao cho cụm thụ động sẽ di chuyển theo hướng vuông góc 
với hướng di chuyển của thân di động.  
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(11) 33895 
(21) 1-2013-00504 (51) 7 B01D  46/24,  46/00,  46/02 
(22) 07.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/061507 07.07.2011 (87) WO 2012/010430 26.01.2012 
(30) A1224/2010      20.07.2010  AT 
(71) SIEMENS VAI METALS TECHNOLOGIES GMBH  (AT) 

Turmstrasse 44, A-4031 Linz, Austria 
(72) MILLNER, Robert (AT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp làm sạch dòng khí 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm sạch dòng khí được tạo ra bởi khí đỉnh lò và/hoặc 

khí xả và/hoặc khí xuất từ thiết bị khử trực tiếp hoặc thiết bị khử nấu chảy, mà chứa bụi 
và/hơặc các chất rắn dạng hạt mịn. Dòng khí được làm sạch khô bằng ít nhất một bộ lọc 
khô, trong đó bụi và/hoặc nguyên liệu thô dạng hạt mịn được tách ra khỏi dòng khí. 
Dòng khí đã làm sạch này được cấp ít nhất một phần đến bộ phận tách CO2, trong đó 
CO2 được tách, tạo ra khí sản phẩm mà hầu như không chứa nước và CO2 và được sử 
dụng để rửa ngược bộ lọc khô.  
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(11) 33896 
(21) 1-2013-00505 (51) 7 C12Q  1/68 
(22) 15.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/IB2011/053164   15.07.2011 (87) WO/2012/014116 02.02.2012 
(30) 2162/CHE/2010   29.07.2010   IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.02.2013 
(71) BIGTEC PRIVATE LIMITED  (IN) 

2nd Floor, Golden Heights, 59th 'C' Cross, 4th 'M' Block, Rajajinagar, Bangalore 
560010, Karnataka, India 

(72) JAGANNATH, Manjula (IN), NARAYANAN, Manoj, Mulakkapurath (IN), NAIR, 
Chandrasekhar, Bhaskaran (IN), SUBBARAO, Pillarisetti, Venkata (IN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Đoạn mồi và đoạn dò dùng để phát hiện bệnh sốt xuất huyết 

Danga, kit chứa  đoạn mồi và đoạn dò này và quy trình phát 
hiện sự nhiễm virut Danga 

(57)    Sáng chế đề cập đến các đoạn mồi và đoạn dò dùng để phát hiện bệnh sốt xuất huyết 
Danga do virut Danga gây ra, hỗn hợp phản ứng PCR và kit chứa chúng. Sáng chế cũng 
đề cập đến quy trình sử dụng các đoạn mồi và đoạn dò này để phát hiện và định lượng 
sự nhiễm virut Danga bằng cách sử dụng các axit nucleic được phân lập từ các mẫu 
máu, huyết tương hoặc huyết thanh.  
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(11) 33897 
(21) 1-2013-00507 (51) 7 C12N  1/12, C12P  7/64 
(22) 13.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/066015   13.07.2011 (87) WO/2012/011421 26.01.2012 
(30) 2010-163370   20.07.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.02.2013 
(71) EUGLENA CO., LTD.  (JP) 

University of Tokyo, Entrepreneur Plaza 7F, c/o Uniyersity of Tokyo Hongo Campus, 
7-3-1, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 1130033 Japan 

(72) ARASHIDA, Ryo (JP), MITRA, Sharbanee (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất tảo mắt chứa este sáp với hàm lượng 

cao và phương pháp sản xuất este sáp 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tảo mắt chứa hàm lượng este sáp cao, bao 

gồm việc nuôi cấy ưa khí tảo mắt vi tảo bằng phương pháp quang hợp có sử dụng carbon 
dioxit trong vai trò là nguồn carbon, sau đó, nuôi cấy thêm tảo mắt vi tảo trong điều 
kiện thiếu nitơ để làm tăng sự tích tụ hạt tinh bột trong mỗi tế bào, và kế tiếp, đưa tảo 
mắt vi tảo vào điều kiện kỵ khí, sao cho có thể sản xuất được tảo mắt chứa hàm lượng 
este sáp cao; và phương pháp sản xuất este sáp. Sáng chế đề cập đến phương pháp sản 
xuất tảo mắt chứa hàm lượng este sáp cao. Phương pháp này bao gồm bước thứ nhất là 
nuôi cấy ưa khí tảo mắt vi tảo, bước thứ hai là nuôi cấy thêm môi trường trong điều kiện 
thiếu nitơ, và bước thứ ba là giữ các tế bào này trong điều kiện kỵ khí.  
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(11) 33898 
(21) 1-2013-00513 (51) 7 B62K  11/14 
(22) 20.02.2013 (43) 27.05.2013 
(30) 101105526 20.02.2012 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Ruei-Xing YANG (TW), Pei-Ling CHEN (TW), Yu-Tz LIN (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu thiết lập lại trạng thái ban đầu cho dây khởi động của 

xe m«t« 
(57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu thiết lập lại trạng thái ban đầu cho dây khởi động của xe 

môtô, cơ cấu này bao gồm ống ngoài, ống trong, hộp điều khiển ga, dây ga, dây khởi 
động, và chi tiết đàn hồi. ống ngoài có gắn cố định đĩa thứ nhất và bánh cóc ngược chiều 
được liên kết với nhau. ống trong được lắp trong ống ngoài, và có gắn cố định đĩa thứ 
hai và bánh cóc thuận chiều, trong đó đĩa thứ hai và bánh cóc thuận chiều được liên kết 
với nhau và bánh cóc thuận chiều ăn khớp với bánh cóc ngược chiều. Hộp điều khiển ga 
bao quanh đĩa thứ nhất, bánh cóc ngược chiều, đĩa thứ hai, và bánh cóc thuận chiều. Dây 
ga có một đầu được gài với một trong số các chi tiết gài của đĩa thứ hai; và dây khởi 
động có một đầu được cố định trong hộp điều khiển ga. Chi tiết đàn hồi được lắp bao 
quanh ống ngoài và được giữ cố định giữa đĩa thứ nhất và thành trong của hộp điều 
khiển ga để tạo ra lực khôi phục cho ống ngoài.  
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(11) 33899 
(21) 1-2013-00522 (51) 7 F17C  13/04,  13/02,  13/08 
(22) 26.07.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2010/043234 26.07.2010 (87) WO 2012/015385 02.02.2012 
(71) TEXAS LFP, LLC  (US) 

11616 Harry Hines Blvd. Dallas, Texas 75229, United States of America 
(72) TAYLOR, Carl (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cụm lắp ráp đầu nối dùng cho bình chứa khí nén và hệ thống 

có cụm lắp ráp đầu nối này 
(57)     Sáng chế đề cập tới cụm lắp ráp đầu nối (12) dùng cho bình chứa khí nén (14) có lỗ xả 

có ren trong (38) để tiếp nhận một van phụ trợ. Cụm lắp ráp đầu nối (12) có thân (70) 
với phần gá lắp có ren ngoài (71) ở dưới  để lắp đối tiếp với lỗ xả có ren trong (38) và 
van kiểm tra (74) được kết hợp hoạt động với thân (70). Van kiểm tra (74) có lõi van 
(106) di chuyển giữa vị trí thường đóng để ngăn ngừa sự di chuyển của chất lỏng 
và/hoặc chất khí giữa bình chứa (14) và một thiết bị bên ngoài và vị trí mở để cho phép 
sự di chuyển này. Lõi van (106) có thể di động tới vị trí mở chỉ khi đầu nối (42) của 
thiết bị bên ngoài được nối hoạt động với van kiểm tra (74). Bộ phận cảm biến mức chất 
lỏng (16) có cơ cấu bảo vệ chống tràn (66) được nối với đầu dưới của cụm lắp ráp đầu 
nối (12). Bộ chỉ báo mức chất lỏng (76) được nối với thân (70). Bộ chỉ báo (76) được 
làm thích ứng để đáp lại dịch chuyển của bộ phận cảm biến (16). Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập tới hệ thống có cụm lắp ráp đầu nối này.  
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(11) 33900 
(21) 1-2013-00524 (51) 7 A61M  15/00 
(22) 19.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/GB2011/051350 19.07.2011 (87) WO2012/010878 26.01.2012 
(30) 61/366,305      21.07.2010  US 
(71) ASTRAZENECA AB  (SE) 

SE-151 85 Sodertalje, Sweden 
(72) ARVIDSSON Lars Rune Gustav (SE), BAKEWELL William (GB), CAMPBELL 

Patrick (IE), GROOMBRIDGE Christopher Benjamin James (GB), JOHN James 
Daniel (AU), LUNDGREN Jan Olof Bertil (SE), LUNDSTROM Camilla (SE), 
RITTFELDT Marten (SE), SVENNBERG Jonas (SE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ xông 
(57)    Sáng chế đề cập đến máy xông bột khô (2) bao gồm hộp (6, 8) có miệng phun (10) và 

nắp che (11, 12) lắp chuyển động được vào hộp (6, 8) này. Nắp che (11 ,12) chuyển 
động được giữa kết cấu mở của máy xông (2) trong đó miệng phun (10) được lộ ra để sử 
dụng và kết cấu đóng của máy xông (2) trong đó miệng phun (10) được đóng . ở vị trí 
mở, nắp che (11 ,12) tạo ra ít nhất là một phần độ mở lỗ nạp (71) để dẫn đường dòng 
không khí hít vào qua máy xông (2) và nối thông với miệng phun (10). Độ mở lỗ nạp 
(71) được định vị sao cho khó để người sử dụng làm tắc nó khi sử dụng máy xông (2). 
Tốt hơn là, ở vị trí đóng, miệng phun (10) được tiếp nhận vào trong độ mở lỗ nạp (71) 
nhằm bảo vệ miệng phun (10) khi máy xông (2) được cất giữ.  
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(21) 1-2013-00525 (51) 7 H01R  43/00,  4/48 
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(86) PCT/IB2011/001945   25.08.2011 (87) WO2012/025818 01.03.2012 
(30) 2010-190031   26.08.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.02.2013 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Hirohisa OKUNO (JP), Kiwamu SHIBATA (JP), Yoko FUJIWARA (JP), Hideaki 

UJIHARA (JP), Hidekazu NOMURA (JP), Takahiro SAKAJI (JP), Syunji NISHIGAKI 
(JP), Takatoshi TATSUMI (JP) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu đấu dây 
(57)     Cơ cấu đấu dây bao gồm vỏ có lỗ cắm dây được bố trí trên mặt ngoài của nó; và bộ đầu 

nối bao gồm bản đầu cực để tiếp xúc với dây điện được cắm vào vỏ qua lỗ cắm dây và lò 
xo hãm để kẹp dây điện vào giữa lò xo hãm này và bản đầu cực để ngăn không cho dây 
điện bị rút ra. Vỏ còn có lỗ kiểm tra điện áp mà qua đó bản đầu cực hoặc lò xo hãm 
được hở ra. 
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(11) 33902 
(21) 1-2013-00527 (51) 7 H04J  11/00, H04W  28/06,  72/04 
(22) 24.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/004699   24.08.2011 (87) WO 2012/032726 15.03.2012 
(30) 2010-199882 07.09.2010 JP 

2011-153663 12.07.2011 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Akihiko NISHIO (JP), Seigo NAKAO (JP), Yasuaki YUDA (JP), Ayako HORIUCHI 

(JP), Sujuan FENG (CN), Michael EINHAUS (DE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị trạm cơ sở, phương pháp truyền và phương pháp nhận 
(57)    Sáng chế đề cập đến trạm cơ sở, nhờ đó việc phát hiện nhầm thông tin điều khiển có thể 

giảm xuống, nhờ đó ngăn được sự suy giảm thông lượng hệ thống. Trạm cơ sở (100) ánh 
xạ đơn vị thông tin điều khiển cấp phát đường xuống, hướng tới thiết bị đầu cuối (200), 
tới vùng tài nguyên thứ nhất, có thể được sử dụng cho bất kỳ trong số vùng kênh điều 
khiển đường xuống và vùng kênh dữ liệu đường xuống, hoặc tới vùng tài nguyên thứ hai, 
có thể chỉ sử dụng cho kênh điều khiển đường xuống, để trưyền đơn vị thông tin điều 
khiển cấp phát đường xuống. Trong trạm cơ sở (100), bộ phận điều khiển (102) thiết lập 
quy mô vùng PDCCH, và bộ phận thiết lập vùng truyền (131) thiết lập, trên cơ sở giá trị 
quy mô được thiết lập bởi bộ phận điều khiển (102), vùng ánn xạ có DCI được ánh xạ 
trong vùng R-PDCCH và vùng PDCCH.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Trạm cơ sở, trạm di động và phương pháp truyền thông tin 
(57)     Sáng chế đề cập đến trạm cơ sở để tạo ra và truyền thông tin hệ thống tới trạm di động. 

Sáng chế còn đề cập đến phương pháp truyền thông tin trong hệ thống truyền thông gồm 
có trạm cơ sở và trạm di động. Trạm cơ sở tạo ra thông tin hệ thống; phân loại thông tin 
hệ thống thành nhiều phần thông tin hệ thống; đa hợp các phần thông tin hệ thống đã 
phân loại vào các kênh hoặc các khối; và truyền thông tin hệ thống trên các kênh hoặc 
các khối. Trạm di động thu nhận thông tin hệ thống có trong một phần của các kênh 
hoặc các khối.  
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(72) NOORDMAN, Tom Reinoud (NL), VAN DER NOORDT, Marcel (NL), RICHTER, 

Anneke (NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất đồ uống lên men bằng nấm men 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất đồ uống lên men bằng nấm men bao gồm các 

bước: a) lên men hèm rượu bằng nấm men có hoạt tính sinh học để tạo ra chất lỏng lên 
men; b) tùy ý loại bỏ nấm men ra khỏi chất lỏng lên men; c) trộn chất lỏng lên men với 
các hạt polyvinylpolypyrolidon (PVPP); d) lọc chất lỏng lên men chứa các hạt PVPP qua 
bộ lọc màng thứ nhất; e) kết hợp phần giữ lại thứ nhất với chất lỏng hoàn nguyên chứa 
nước; f) lọc hỗn hợp của phần giữ lại thứ nhất và chất lỏng hoàn nguyên qua bộ lọc 
màng thứ hai; và g) sau khi tinh chế thêm tùy ý các hạt PVPP đã hoàn nguyên chứa 
trong phần giữ lại thứ hai, tuần hoàn các hạt PVPP đã hoàn nguyên trở lại bước c; trong 
đó các thành phần phân tử lớn chứa trong phần giữ lại thứ nhất của bước d và/hoặc được 
giữ lại trên bộ lọc thứ hai của bước f, được làm thoái biến bằng cách sử dụng chất làm 
thoái biến.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất đồ uống lên men bằng nấm men 
 (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất đồ uống lên men bằng nấm men bao gồm các 

bước: a) lên men hèm rượu bằng nấm men có hoạt tính sinh học để tạo ra chất lỏng lên 
men; b) kết hợp chất lỏng lên men với các hạt polyvinylpolypyrolidon (PVPP) để liên 
kết ít nhất một phần các polyphenol và/hoặc các protein chứa trong chất lỏng lên men 
với các hạt PVPP này; c) loại bỏ huyền phù đặc chứa các hạt PVPP và nấm men ra khỏi 
chất lỏng lên men; d) tách huyền phù đặc này thành phần giàu nấm men và phần giàu 
PVPP; e) hoàn nguyên các hạt PVPP trước, trong và/hoặc sau khi tách thành phần giàu 
nấm men và phần giàu PVPP bằng cách giải hấp các polyphenol và/hoặc protein ra khỏi 
các hạt PVPP này; và f) tuần hoàn các hạt PVPP đã hoàn nguyên trở lại bước b. Ngoài 
ra, sáng chế cũng đề cập đến thiết bị sản xuất đồ uống lên men bằng nấm men.  
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(54) Phương pháp và hệ thống để kiểm tra hoặc điều chỉnh việc hiệu 

chuẩn của thiết bị đo huyết áp 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống để kiểm tra hoặc điều chỉnh việc hiệu 

chuẩn của thiết bị đo huyết áp và thiết bị đo huyết áp. Thiết bị đo huyết áp được hiệu 
chuẩn bằng cách nối một bình chứa được bịt kín chứa khí ở áp xuất đã biết với lỗ thông 
để eấp áp suất đã biết tới bộ cảm biến áp lực, và so sánh tín hiệu áp lực từ bộ cảm biến 
áp lực với áp lực đã biết để kiểm tra hoặc điều chỉnh trạng thái hiệu chuẩn của bộ cảm 
biến. Một số bình chứa có thể được sử dụng để hiệu chuẩn bộ cảm biến trong một phạm 
vi áp lực từng bình chứa này có áp suất đã biết khác nhau. Tốt hơn là, từng bình chứa có 
đệm kín được phá hỏng khi gắn chặt vào lỗ thông và không thể tái sử dụng, và có thể có 
một ký hiệu nhận dạng như ký hiệu nhận dạng đọc được bằng điện tử được lưu giữ trong 
bộ nhớ liên quan tới trị số áp suất đã biết bên trong bình chứa. Thiết bị đo có thể bao 
gồm thiết bị cảm biến nhiệt độ và thiết bị cảm biến va đập.  
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất fumarat và chế phẩm chứa hợp chất này 
(57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất và chế phẩm chứa hợp chất có công thức (I)  

 

 
  
trong đó R1 và R2 độc lập với nhau là hydro, hoặc tùy ý được thế bằng C1-18 alkyl, C1-
18 alkenyl, C3-8 xycloalkyl, C3-8 xycloalkenyl hoặc aryl; với điều kiện là tổng số 
nguyên tử cacbon trong R1 và R2 là số nguyên từ 5 đến 40. Hợp chất có công thức (I) 
được dùng (i) làm tá dược với điều kiện là tổng số các nguyên tử cacbon trong R1 và R2 
là số nguyên từ 5 đến 40; và (ii) làm dung môi với điều kiện là tổng số các nguyên tử 
cacbon trong R1 và R2 là số nguyên từ 5 đến 20.  
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Sản phẩm liên quan đến sữa giảm lactoza và phương pháp sản 

xuất sản phẩm này 
(57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm liên quan đến sữa giảm lactoza, và cụ thể là sản phẩm này 

có thời hạn sử dụng dài. Ngoài  ra, sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm 
này và thiết bị chế biến sữa để thực hiện phương  pháp này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị phát hiện đối tượng ba chiều và phương pháp phát hiện 

đối tượng ba chiều 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phát hiện đối tượng ba chiều (1) bao gồm camera (10) và bộ 

phận tính toán (20). Bộ phận tính toán (20) thực hiện quy trình xử lý chuyển đổi điểm 
nhìn trên hình ảnh chụp được bởi camera (10) để tạo ra ảnh cảnh nhìn từ trên xuống, bộ 
phận này tính toán đối với từng vị trí dọc theo chiều thẳng đứng trong không gian thực, 
sự chênh lệch độ chói giữa hai điểm ảnh gần vị trí, và phát hiện đối tượng ba chiều dựa 
trên các  điểm liên tục của các chênh lệch độ chói của các vị trí tương ứng.  
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(54) Thiết bị và phương pháp thu áp dụng trong hệ thống truyền 

thông 
(57)     Sáng chế đề cập đến trạm cơ sở thực hiện việc truyền thông của lược đồ ghép kênh phân 

chia theo tần số trực giao (OFDM) với trạm di động bằng cách sử dụng một dải tần số 
bất kỳ trong số nhiều hơn hoặc bằng hai dải tần số. Trạm cơ sở bao gồm phương tiện để 
truyền kênh đồng bộ hóa và kênh điều khiển sử dụng dải tần mà bao gồm tần số trung 
tâm fA trên đường quét của dải tần thứ nhất (20MHz) và có dải thông lớn hơn hoặc bằng 
dải thông của dải tần thứ hai (5MHz về phía cuối). Kênh điều khiển bao gồm thông tin 
về tần số trung tâm để chỉ rõ tần số trung tâm fA

' của dải tần thứ hai. Vì trạm di động 
chuyển đến dải tần mong muốn sau khi thu được thông tin về tần số trung tâm bằng 
cách sử dụng dải tần bao gồm tần số trung tâm trên đường quét, nên trạm di động có thể 
kết nối đến dải tần mong muốn mà không cần tìm kiếm các tần số không có trên đường 
quét.  
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(54) Thiết bị trạm cơ sở, phương pháp thu áp dụng trong thiết bị 

trạm cơ sở, thiết bị người dùng, và phương pháp truyền áp 
dụng trong thiết bị người dùng 

(57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị người dùng tạo ra kênh điều khiển liên kết lên có chứa ít 
nhất một trong số thông tin báo nhận và thông tin điều kiện kênh trên một liên kết 
xuống, và truyền kênh điều khiển liên kết lên trong dải tần chuyên dụng định trước nếu 
không có nguồn nào được phân định để truyền kênh dữ liệu liên kết lên. Kênh điều 
khiển liên kết lên bao gồm các chuỗi khối đơn vị tạo ra bằng cách nhân hệ số đồng nhất 
với tất cả các chíp của chuỗi mã CAZAC đối với thiết bị người dùng.  
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(54) Thiết bị truyền, phương pháp truyền và thiết bị thu 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền, phương pháp truyền và thiết bị thu.Việc truyền 

thông tin thị sai có thể được thực hiện để không cản trở sự xử lý thu của thiết bị thu 
tương thích 2D kế thừa. Dữ liệu ảnh lập thể có dữ liệu ảnh mắt trái và dữ liệu ảnh mắt 
phải đuợc đưa ra. Dữ liệu của thông tin xếp chồng cần được xếp chồng lên các ảnh theo 
dữ liệu ảnh mắt trái và dữ liệu ảnh mắt phải được đưa ra. Thông tin thị sai để dịch 
chuyển và tạo ra thị sai cho thông tin xếp chồng cần được xếp chồng lên ảnh của dữ liệu 
ảnh mắt trái và dữ liệu ảnh mắt phải được đưa ra. Luồng được dồn kênh có luồng dữ liệu 
viđeo bao gồm dữ liệu ảnh lập thể, luồng dữ liệu riêng thứ nhất bao gồm dữ liệu của 
thông tin xếp chồng, và luồng dữ liệu riêng thứ hai bao gồm thông tin thị sai được 
truyền. Với thiết bị thu tương thích 2D kế thừa ở phía thu, việc đọc chỉ dữ liệu của thông 
tin xếp chồng từ luồng dữ liệu riêng thứ nhất có thể ngăn chặn việc đọc thông tin thị sai 
không cản trở quá trình xử lý thu.  
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(11) 33913 
(21) 1-2013-00581 (51) 7 B28B  1/08,  1/087,  3/02,  7/44, 

B30B  11/02 
(22) 03.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/IB2011/053460  03.08.2011 (87) WO 2012/017401 09.02.2012 
(30) TV2010A000118      06.08.2010  IT 
(75) TONCELLI, LUCA  (IT) 

Viale Asiago 34, 36061 Bassano Del Grappa (Vicenza), Italy 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Máy ép để thực hiện nén rung trong chân không các tấm lát 

hoặc các khối xây hoặc đối tượng tương tự làm bằng vật liệu 
kết tụ hoặc vật liệu gốm 

(57)     Sáng chế đề cập tới máy ép (10) để thực hiện nén rung trong chân không các tấm lát 
hoặc các khối xây hoặc đối tượng tương tự làm bằng vật liệu kết tụ hoặc vật liệu gốm, 
máy ép này bao gồm bàn ép với bề mặt ép (52) có phương tiện (100, 200) để tạo ra 
chuyển động tạo rung bao gồm tập hợp thứ nhất và tập hợp thứ hai của các cơ cấu tạo 
rung (111) , từng cơ cấu này có ít nhất một trục quay với khối lượng lệch tâm. Các trục 
của các cơ cấu tạo rung (111 ) của một tập hợp quay theo chiều ngược với các trục của 
các cơ cấu tạo rung của tập hơp kia. Từng tập hợp bao gồm ít nhất hai cơ cấu tạo rung 
được bố trí với các trục tâm không đồng trục và được nối liền nhờ phương tiện liên kết 
động học (241 , 242, . . . , 250, 261 , 262, . . . , 270) để có thể quay đồng bộ.  
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(11) 33914 
(21) 1-2013-00584 (51) 7 B65D  43/24,  17/50 
(22) 29.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/067410   29.07.2011 (87) WO 2012/017934 09.02.2012 
(30) 2010-173224   31.07.2010 JP 
(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.  (CH) 

70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) MORIYAMA Yasuyuki (JP), ITO Koshaku (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu mở đồ chứa thực phẩm dạng lỏng và đồ chứa thực phẩm 

dạng lỏng 
(57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu mở đồ chứa thực phẩm dạng lỏng và đồ chứa thực phẩm 

dạng lỏng, trong đó chúng được bịt kín tốt hơn và lỗ ống hút có thể được mở một cách 
dễ dàng, và từ đó thực phẩm dạng lỏng có thể được uống một cách trực tiếp bằng miệng 
nhờ ống hút, và có thể được rót ra. Cơ cấu mở dùng cho đồ chứa thực phẩm dạng lỏng 
được bố trí ở phần đầu với thân nắp được tạo liền khối bằng nhựa nhiệt dẻo và che phủ 
cửa rót, trong đó thân nắp có các đường dễ xé mà nó xác định phần đầu và các phần bịt 
kín sao cho phần bịt kín có thể dễ dàng được cắt ra, thân nắp gồm phần nắp thứ nhất 
nằm ở phía mặt trước đồ chứa, phần nắp thứ hai nằm ở phía mặt sau đồ chứa, và phần 
kẹp nhô ra từ phần nắp thứ nhất, bản lề thứ nhất được bố trí giữa phần nắp thứ nhất và 
phần nắp thứ hai sao cho khi phần kẹp được kéo lên, phần nắp thứ nhất xoay quanh bản 
lề thứ nhất để tạo ra lỗ mở hẹp, và bản lề thứ hai được bố trí ở mép trong phía mặt sau 
đồ chứa của thân nắp thứ hai sao cho khi phần kẹp được kéo lên hơn nữa, phần nắp thứ 
hai được xoay quanh bản lề thứ hai để tạo ra lỗ mở rộng hơn.  
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(11) 33915 
(21) 1-2013-00586 (51) 7 A23K  1/18,  1/10, A23L  1/211 
(22) 28.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/063017 28.07.2011 (87) WO2012/013753 02.02.2012 
(30) 1056313      30.07.2010  FR 
(71) INVIVO NSA  (FR) 

Talhouet, F-56250 Saint-Nolff, France 
(72) GUYONVARCH Alain (FR), DEVRESSE Bernard (BE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phần tách từ bào xác artemia không chứa semi-carbazit, 

phương pháp điều chế chúng, thức ăn nuôi trồng thủy sản 
chứa chúng và phương pháp chế biến thức ăn nuôi trồng thủy 
sản 

(57)    Sáng chế đề cập đến phần tách từ bào xác artemia và thức ăn nuôi trồng thủy sản chứa 
phần tách này. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế phần tách này và 
phương pháp chế biến thức ăn nuôi trồng thủy sản.  
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(11) 33916 
(21) 1-2013-00593 (51) 7 B66C  7/04 
(22) 18.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/064242 18.08.2011 (87) WO2012/028470 08.03.2012 
(30) 10 2010 037229.3      30.08.2010  DE 
(71) DEMAG CRANES & COMPONENTS GMBH  (DE) 

Ruhstr. 28 58300 Wetter Germany 
(72) BHOSALE Shrikant (IN), UTTEKAR Mahesh (IN), KHADKE Deepti (IN), DESAI 

Deepak (IN), SEAL Akhoy (IN), MULLER Sven (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu treo ray bao gồm ray của băng tải treo hoặc thiết bị 

nâng 
(57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu treo dùng cho ray (2), bao gồm ray của băng tải treo hoặc 

thiết bị nâng (4), có bộ phận căng (7) bao gồm thanh ren (7b) và ít nhất một bộ phận nối 
vặn ren vào đó, có bộ phận kẹp chặt (9a, 9b) đảm bảo cho mồi lắp ren giữa thanh ren và 
bộ phận nối (7a, 7c) không bị tháo lỏng. Ưu điểm của cơ cấu treo ray theo sáng chế là 
cho phép đơn giản hoá và mối lắp được đảm bảo. ưu điểm này đạt được do bộ phận kẹp 
chặt (9a, 9b) sẽ gài với phần chốt (9c) bên trong rãnh (11) ở trạng thái lắp ráp, rãnh được 
bố trí trên thanh ren (7b).  
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(11) 33917 
(21) 1-2013-00595 (51) 7 B65H  23/038, A61F  13/15,  13/49, 

B65H  26/02 
(22) 20.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/066396   20.07.2011 (87) WO/2012/014733 02.02.2012 
(30) 2010-168363   27.07.2010  JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Kinseichoshimobun, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, JAPAN 
(72) NAKANO, Takumi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị hiệu chỉnh sự uốn khúc của tấm liên tục được liên kết 

với vật dụng thấm hút 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hiệu chỉnh sự uốn khúc của tấm vải liên tục được liên kết 

với vật dụng thấm hút được bố trí theo dây chuyền sản xuất vật dụng thấm hút và hiệu 
chỉnh sự uốn khúc của tấm liên tục được vận chuyển liên tục theo hướng vận chuyển, 
trong đó tấm liên tục có một đặc điểm được lựa chọn, được vận chuyển, từ trong số một 
số tấm liên tục mà từng tấm này có đặc tính kỹ thuật với kích thước theo hướng chiều 
rộng là khác nhau, bao gồm: bộ cảm biến gồm phần phát hiện phát hiện vị trí lưỡi cắt 
của tấm liên tục theo hướng chiều rộng, phần hiệu chỉnh sự uốn khúc hiệu chỉnh sự uốn 
khúc của tấm liên tục, và cơ cấu chuyển động làm chuyển động phần phát hiện đến vị trí 
dừng, cơ cấu chuyển động bao gồm môtơ, phần phát tín hiệu, và bộ điều khiển.  
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(11) 33918 
(21) 1-2013-00601 (51) 7 A23K  1/17, A01N  61/00, A01P  

1/00, A23K  1/16 
(22) 13.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/047693 13.08.2011 (87) WO2012/027140 01.03.2012 
(30) 61/377,819      27.08.2010  US 
(71) ANITOX CORPORATION  (US) 

1055 Progress Circle Lawrenceville, GA 30043, United States of America 
(72) Julio PIMENTEL (US) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Chế phẩm kháng khuẩn và phương pháp xử lý thức ăn gia súc 
(57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm kháng khuẩn để xử lý thức ăn gia súc, chế phẩm nàychứa: 

axit hữu cơ có 1 đến 24 nguyên tử cacbon với lượng nằm trong khoảng từ 1% đến 90% 
trọng lượng, tính theo tổng trọng lượng, 
trans-2-hexenal với lượng nằm trong khoảng từ 1% đến 90% trọng lượng, tính theo tổng 
trọng lượng, với điều kiện aldehyt này cấu thành ít nhất 5% trọng lượng của hỗn hợp 
axit hữu cơ và aldehyt,  
terpen với lượng nằm trong khoảng từ 0% đến 50% trọng lượng, tính theo tổng trọng 
lượng, 
chất hoạt động bề mặt với lượng nằm trong khoảng từ 0% đến 20% trọng lượng, tính 
theo tổng trọng lượng, và nước.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất phương pháp xử lý thức ăn gia súc bằng cách dùng chế 
phẩm nêu trên.  
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(11) 33919 
(21) 1-2013-00604 (51) 7 A23G  4/00 
(22) 26.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/004189    26.07.2011 (87) WO2012/014440 02.02.2012 
(30) 2010-172089    30.07.2010   JP 
(71) LOTTE CO., LTD.  (JP) 

20-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 1600023 Japan 
(72) KISHIMORI Yoshiaki (JP), ITO Koji (JP), KANEKO Yoshinori (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất kẹo cao su không có lớp bao 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất kẹo cao su không có lớp bao, có bề mặt được 

tẩm chất tạo hương vị với lượng đầy đủ và tỏa ra hương vị của nó ngay lập tức sau khi 
nhai. Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất gôm không có lớp bao bao gồm các bước: 
bổ sung và trộn đường và hương vị vào nền gôm để tạo ra kẹo cao su; và rắc bột chống 
dính lên kẹo cao su thu được, tiếp đó là cán, trong đó bước cán kẹo cao su bao gồm công 
đoạn đưa chất tạo hương vị vào kẹo cao su độc lập với bột chống dính. ở bước cán, tốt 
hơn là, chất tạo hương vị được đưa vào kẹo cao su trước khi rắc bột chống dính.  
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(11) 33920 
(21) 1-2013-00606 (51) 7 G02C  11/08, A61F  9/02, G02C  

5/12,  5/14 
(22) 06.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/061434 06.07.2011 (87) WO/2012/013465 02.02.2012 
(30) PD2010A000237      27.07.2010  IT 
(71) GEOX S.P.A.  (IT) 

Via Feltrina Centro 16, I- 31044 Montebelluna, Localita Biadene (Treviso), Italy 
(72) POLEGATO MORETTI, Mario (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Gọng dùng cho kính, mặt nạ chuyên dụng hoặc thể thao và 

sản phẩm tương tự 
(57)     Sáng chế đề cập đến gọng (10, 100) dùng cho kính, mặt nạ chuyên dụng hoặc thể thao 

và sản phẩm tương tự, được làm thích ứng để đỡ ít nhất một thấu kính hiệu chỉnh 
và/hoặc bảo vệ (101 ) ở một vị trí mà trong khi sử dụng nằm ở phía trước của vùng nhìn 
thấy được của người sử dụng, gọng (10, 100) có ít nhất một lỗ thủng (11a, 11b, 28a, 
28b, 103a, 103b) hở về phía da người sử dụng đeo nó, ít nhất một đệm chức năng chịu 
được nước và thấm hơi nước qua được (12, 30, 104) được bố trí để chặn theo cách thấm 
hơi nước qua được ít nhất một lỗ (11a, 11b, 28a, 28b, 103a, 103b) để cho phép sự thấm 
hơi nước từ da người sử dụng, ngăn ngừa sự ngưng tụ lại về phía da.  
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(11) 33921 
(21) 1-2013-00607 (51) 7 H04N  7/34 
(22) 29.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/KR2011/005592 29.07.2011 (87) WO 2012/018198 09.02.2012 
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707-1102, Baekhyeonmaeul, Baekhyeon-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-
do 463-887, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị tạo ra khối dự báo 
(57)     Sáng chế đề xuất thiết bị tạo ra khối dự báo để xác định thông tin bổ sung để  tạo ra khối 

dự báo nằm trong vùng chứa thông tin bổ sung nhận được, và chế độ dự báo bên trong 
của đơn vị dự báo hiện thời bằng cách sử dụng thông tin ứng viên mã hoá dự báo bên 
trong hợp lệ của đơn vị dự báo hiện thời; tạo ra các điểm ảnh tham chiếu mà không có 
tại vị trí khả dụng để tạo ra các khối dự báo bên trong bằng cách sử dụng các điểm ảnh 
tham chiếu khả dụng; lọc thích ứng các điểm ảnh tham chiếu gần đơn vị dự báo hiện 
thời trên cơ sở của chế độ dự báo bên trong xác định được của đơn vị dự báo hiện thời 
hoặc thông tin kích thước của đơn vị dự báo hiện thời; và tạo ra các khối dự báo của đơn 
vị dự báo hiện thời bằng cách sử dụng các điểm ảnh tham chiếu mà tương ứng với chế 
độ dự báo bên trong xác định được của đơn vị dự báo hiện thời. Do đó, sáng chế có thể 
cải thiện khả năng nén ảnh bằng cách tạo ra các khác dự báo gần ảnh ban đầu.  
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(11) 33922 
(21) 1-2013-00608 (51) 7 H04N  7/34 
(22) 29.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/KR2011/005590 29.07.2011 (87) WO 2012/018197 09.02.2012 
(30) 10-2010-0074460 31.07.2010 KR 

10-2011-0063288 28.06.2011 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.02.2013 
(75) OH, SOO-MI  (KR) 

707-1102, Baekhyeonmaeul, Baekhyeon-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-
do 463-887, Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị giải mã hình ảnh chuyển động 
(57)    Sáng chế đề xuất thiết bị giải hình ảnh chuyển động, thiết bị này khôi phục các hệ số 

thặng dư lượng tử hóa, thông tin dự đoán trong nội bộ và thông tin kích thước trên đơn vị 
dự đoán từ dòng bit nhận được, khôi phục chế độ dự đoán trong nội bộ của đơn vị dự 
đoán hiện hành trên cơ sở thông tin dự đoán trong nội bộ và thông tin kích thước về đơn 
vị dự đoán hiện hành, tạo ra các điểm ảnh tham chiếu không khả dụng của đơn vị dự 
đoán, và lọc thích ứng các điểm ảnh tham chiếu trên cơ sở của chế độ dự đoán trong nội 
bộ. Ngoài ra, thiết bị này tạo ra khối dự đoán bằng cách lọc thích ứng các điểm ảnh 
tham chiếu tương ứng với chế độ dự đoán trong nội bộ. Sau đó, thiết bị tạo ra hình ảnh 
phục hồi bằng cách sử dụng các khối dự đoán và khối phục hồi thặng dư. Theo đó, khối 
dự đoán gần hình ảnh ban đầu có thể được phục hồi, và tỷ lệ nén hình ảnh có thể được 
cải thiện.  
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(11) 33923 
(21) 1-2013-00609 (51) 7 G08B  21/02,  25/10, G08C  17/02 
(22) 29.07.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2010/043678 29.07.2010 (87) WO 2012/015412 02.02.2012 
(71) J & M I.P. HOLDING COMPANY, LLC  (US) 

512 Fifth Street, Traverse City, Michigan 49684, USA 
(72) THIEL, Joseph, A. (US), DOEZEMA, Mary (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống gửi tín hiệu cảnh báo không dây, hệ thống an toàn 

và phương pháp truyền thông sự kiện sự cố 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị (10) có khả năng được đeo được bởi người bao gồm bộ cảm 

biến sự cố (16) đáp ứng với tác động vật lý của sự cố gặp bởi người đeo thiết bị (10) để 
tạo ra tín hiệu cảm biến sự cố. Bộ phát không dây (15) có thể gửi tín hiệu cảnh báo 
không dây (70) đáp ứng với tín hiệu cảm biến sự cố mà không đòi hỏi sự tham gia của 
người đeo thiết bị (10). Bộ phát cơ sở (50) có thể được bố trí ở địa điểm ở đó thiết bị 
(10) được đeo có thể được kích hoạt đáp ứng với tín hiệu cảnh báo không dây (70) để 
truyền yêu cầu người đáp ứng đến người đáp ứng từ xa. Bộ truyền thông thoại hai chiều 
(60) từ thiết bị đeo được (10) có thể được đặt ở địa điểm với bộ phát cơ sở (50). Người 
đáp ứng từ xa có thể kích hoạt bộ truyền thông thoại hai chiều (60) cho cuộc truyền 
thông thoại hai chiều với người đeo thiết bị đeo được (10).  
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(11) 33924 
(21) 1-2013-00610 (51) 7 C07D  213/82, A61K  31/4427,  

31/501,  31/5377, A61P  3/10,  9/10, 
C07D  295/04,  401/12,  401/14,  
405/12,  409/12,  413/12,  471/10 

(22) 29.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/046019 29.07.2011 (87) WO/2012/016217 02.02.2012 
(30) 61/368,928      29.07.2010  US 
(71) RIGEL PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

1180 Veterans Boulevard, South San Francisco, CA 94080, United States of America 
(72) GOFF, Dane (US), PAYAN, Donald (US), SINGH, Rajinder  (US), SHAW, Simon  

(US), CARROLL, David (US), HITOSHI, Yasumichi (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất dị vòng hoạt hóa protein kinaza được hoạt hoá bằng 5' 

adenosin monophosphat (5' adenosine monophosphate-activated 
protein kinase - AMPK) và dược phẩm chứa hợp chất này 

(57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất pyridin được thế cũng như dược phẩm chứa hợp chất này. 
Theo một phương án, sáng chế đề xuất hợp chất có công thức:  
  

 
 
trong đó E, J, T, hệ vòng được ký hiệu bằng "B", T, R3, R4, w và x là như được xác định 
trong bản mô tả. Theo các phương án nhất định, hợp chất được mô tả ở đây hoạt hóa con 
đường AMPK, và có thể được sử dụng để điều trị các rối loạn và tình trạng bệnh lý liên 
quan đến quá trình chuyển hóa.   
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(11) 33925 
(21) 1-2013-00612 (51) 7 G05D  7/06, F16K  31/04 
(22) 30.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/DK2011/050329 30.08.2011 (87) WO/2012/028153 08.03.2012 
(30) PA 2010 70380 01.09.2010 DK 

61/380,864 08.09.2010 US 
(71) FLOWCON INTERNATIONAL A/S  (DK) 

Trafikcenter AllÐ 17, DK-4200 Slagelse, Denmark 
(72) Bjarne Wittendorff IBSEN (DK), Mille Sveje BOJGAARD (DK), Gitte PEDERSEN 

(DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống van 
(57)    Sáng chÓ đề cập đến hệ thống van, cụ thể để điều khiển dòng chất lưu trong nhà máy để 

sưởi trung tâm. Hệ thống có thể bao gồm một hoặc nhiều vỏ bọc van có ít nhất hai phần 
chèn riêng được kết hợp có các đặc tính dòng chảy khác nhau. Các phần chèn bao gồm 
hai loại phương tiện có các khe hở điều chỉnh được có vai trò lần lượt như cửa nạp và 
cửa xả, phương tiện này được bố trí có phương tiện điều chỉnh dòng chất lưu, áp suất vi 
sai trên các khe hở của phương tiện thứ nhất có thể thay đổi, nhờ đó diện tích của các 
khe hở của phương tiện kia được thay đổi nhằm mục đích điều chỉnh áp suất vi sai. Các 
phần chèn còn được bố trí có phương tiện để thay đổi tác dụng về diện tích nhờ bộ kích 
hoạt bao gồm một đầu được để lộ ra với môi trường xung quanh. Bộ phận điều chỉnh lập 
trình được được bố trí có động cơ có thể được ghép với một đầu của bộ kích hoạt trên 
phần chèn. Bộ phận điều chỉnh được lập trình sao cho nó có khả năng điều chỉnh bộ kích 
hoạt đáp ứng các đặc tính dòng chảy của phần chèn và theo đó là dòng chất lưu thông 
qua vỏ bọc van được ghép với bộ phận điều khiển.  
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(11) 33926 
(21) 1-2013-00617 (51) 7 H02K  1/28,  1/27 
(22) 26.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/KR2011/005483 26.07.2011 (87) WO2012/015209 02.02.2012 
(30) 10-2010-0072357      27.07.2010  KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.02.2013 
(75) SONG, KIL BONG  (KR) 

B1-130, SK Twin Tower, 119, Gasan Digital 1-Ro, Guemcheon-gu, Seoul 153-802, 
Republic of Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Động cơ có phần ứng được phân tách 
(57)     Sáng chế đề cập đến động cơ có phần ứng được phân tách, bao gồm nhiều cuộn cảm 

phần ứng bao quanh rôto có trục quay, phần ứng chứa cuộn cảm phần ứng và được liên 
kết dưới dạng được phân tách, vỏ động cơ được liên kết với phần ứng để bao quanh phần 
ứng, và các nắp động cơ được liên kết vào các mặt trước và mặt sau của vỏ động cơ. 
Động cơ có phần ứng được phân tách được tạo ra để các cuộn cảm phần ứng bao quanh 
toàn bộ phần cực của rôto và được tạo thành dạng hình móng ngựa hoặc hình chữ U, nhờ 
đó làm giảm tối thiểu các tổn thất từ của phần ứng và của rôto.  
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(11) 33927 
(21) 1-2013-00618 (51) 7 A61M  35/00, A61K  9/70 
(22) 28.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/067291   28.07.2011 (87) WO 2012/014986 02.02.2012 
(30) 2010-171027   29.07.2010  JP 
(71) 1. SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

9-19, Shimoshinjo 3-chome, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 533-8651, Japan 
2. TSUKIOKA FILM PHARMA CO., LTD.  (JP) 
11, Techno Plaza 2-chome, Kakamigahara-shi, Gifu 509-0109, Japan 

(72) TASAKA Fumitaka (JP), MIYOSHI Naohito (JP), HORIBE Yoshihide  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vật mang thuốc và phương pháp sản xuất vật mang thuốc này 
(57)    Sáng chế đề xuất vật mang thuốc mà có thể được dùng để phân phối thuốc một cách 

thích hợp đến phần trước của mắt đồng thời giảm chi phí sản xuất. Lớp thuốc 2 chứa 
thành phần thuốc cần được phân phối đến phần trước của mắt được bố trí ở phần trung 
tâm theo chiều dọc của tấm đế 3, trong đó tấm đế 3 gồm có phần gập 4 mà cho phép tấm 
đế 3 gập theo chiều ngược với bề mặt của tấm đế 3 trên đó lớp thuốc 2 được bố trí, và 
bằng cách gập tấm đế 3 ở phần gập 4, ít nhất một phần của bề mặt đối diện với tấm đế 3 
của lớp thuốc 2 lộ ra khỏi tấm đế 3. 
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(11) 33928 
(21) 1-2013-00621 (51) 7 C08J  5/18, C08L  23/10,  23/16 
(22) 11.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/063882 11.08.2011 (87) WO2012/020106 16.02.2012 
(30) 10172573.7 12.08.2010 ID 

P00201000515 12.08.2010 EP 
(71) 1. BOREALIS AG  (AT) 

IZD Tower WagramerstraBe 17-19, A-1220 Vienna, Austria 
2. PT ISKI  (ID) 
PT Induksarana Kemasindo JI Prepadan Raya II RT/W/11/09 No. 11 Kel Kamal, Kec. 
Kali Deres Jakarta, 11810, Indonesia 

(72) WIPPEL Herbert (ID), NIEDERSUB Peter (AT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Màng polypropylen dễ xé mà không cần tạo vết khía, quy 

trình sản xuất và các sản phẩm của nó 
(57)    Sáng chế đề cập đến các màng polypropylen được tạo ra từ polypropylen có mức độ kết 

tinh cao được trộn với nhựa polypropylen có độ bền nóng chảy cao và chứa chất tạo 
nhân anpha. Các màng được sản xuất bằng phương pháp màng đúc hoặc màng thổi này 
có độ bền xé thấp theo hướng máy cũng như theo hướng ngang. Các màng này có thể 
được sử dụng làm các màng cho vật liệu bao gói.  
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến các quy trình sản xuất các màng này và sản phẩm có 
kết cấu dạng màng.  
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(11) 33929 
(21) 1-2013-00623 (51) 7 A01N  43/40, A01P  19/00,  23/00 
(22) 28.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/067369   28.07.2011 (87) WO2012/015014 02.02.2012 
(30) 2010-170936   29.07.2010  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.02.2013 
(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.  (JP) 

3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 5500002, Japan 
(72) YOSHIDA, Kiyomitsu (JP), AWAZU, Takao (JP), ATSUMI, Shogo (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chất ngăn cản hoạt động giao phối của sâu hút nhựa cây 
(57)     Sáng chế đề cập đến chất ngăn cản hoạt động giao phối của sâu hút nhựa cây được coi là 

vật gây hại chủ yếu trong lĩnh vực trồng lúa. Các tác giả sáng chế này đã phát hiện ra 
rằng bằng cách đưa flonicamid vào sâu hút nhựa cây trên ruộng lúa có thể ngăn cản hoạt 
động giao phối của sâu này và tạo ra tác dụng khống chế cao và ổn định trong một 
khoảng thời gian dài. Đây là tác dụng hoàn toàn không dự đoán trước được, khác biệt rõ 
rệt so với việc sử dụng flonicamid bình thường để trừ vật hại. Sáng chế này còn đề cập 
đến chất ngăn cản hoạt động giao phối của sâu hút nhựa cây ký sinh trên cây lúa bao 
gồm hoạt chất flonicamid, phương pháp ngăn cản hoạt động giao phối của sâu này bao 
gồm bước đưa chất ngăn cản hoạt động giao phối vào sâu này.  
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(11) 33930 
(21) 1-2013-00625 (51) 7 B65D  47/18,  47/32,  49/04,  51/16,  

81/26 
(22) 28.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/IB2011/001741   28.07.2011 (87) WO 2012/014050 02.02.2012 
(30) 10 03233      30.07.2010  FR 
(71) LABORATOIRES THEA  (FR) 

12, rue Louis BlÐriot, Zone Industrielle du Brezet, F-63100 Clermont-Ferrand, France 
(72) DEFEMME Alain (FR), MERCIER Fabrice (FR) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Đầu phân phối chất lỏng ở dạng giọt 
(57)     Sáng chế đề cập đến đầu phân phối chất lỏng ở dạng giọt, gồm một khoang có đường 

dẫn xả chất lỏng trong đó, trong đó không khí được hút vào trong từ bên ngoài qua 
đường dẫn này theo hướng ngược lại. Trong khoang này, trên đường dẫn xả, đầu phân 
phối giọt theo sáng chế gồm một van thực hiện chức năng là van một chiều để xả chất 
lỏng ra ngoài. Một chi tiết dịch chuyển được của van được tạo ra để không khí tùy ý đi 
qua van này khi chi tiết dịch chuyển được này nằm tỳ lên đế của nó ở vị trí đóng đường 
dẫn xả chất lỏng. Chi tiết dịch chuyển được này tới vị trí nêu trên do áp suất tác dụng 
với xu hướng hút không khí từ bên ngoài. Tốt hơn nếu chi tiết dịch chuyển được này 
được làm từ vật liệu xốp mịn, giúp lọc vi khuẩn của không khí được hút vào.  
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(11) 33931 
(21) 1-2013-00626 (51) 7 H04N  7/26,  7/36,  7/46,  7/50 
(22) 20.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/044732 20.07.2011 (87) WO/2012/015650 02.02.2012 
(30) 61/368,529 28.07.2010 US 

61/376,583 24.08.2010 US 
61/379,303 01.09.2010 US 
61/407,389 27.10.2010 US 
61/414,668 17.11.2010 US 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.02.2013 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, USA 
(72) CHIEN, Wei-Jung (TW), CHEN, Peisong (CN), WANG, Xianglin (US), 

KARCZEWICZ, Marta (US), CHEN, Ying (CN), COBAN, Muhammed, Z. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa dữ liệu viđeo 
(57) Sáng chế đề cập đến kỹ thuật giảm chi phí mã hoá thông tin dự báo khi mã hoá dữ liệu 

viđeo. Các khối viđeo trong khung P/B tổng quát (GPB - Generalized P/B) được mã hoá 
bằng cách sử dụng tối đa hai vectơ chuyển động tính được từ các hình tham chiếu giống 
nhau trong hai danh mục hình tham chiếu khác nhau. Khi một trong số các danh mục 
hình tham chiếu này được ưu tiên hơn so với danh mục hình tham chiếu còn lại, thì danh 
mục hình tham chiếu được ưu tiên có thể được dùng cho chế độ dự báo một chiều, theo 
cách ngầm định. Khi khung GPB được kích hoạt cho nên các danh mục hình tham chiếu 
thứ nhất và thứ hai là giống nhau, thì một trong số các danh mục hình tham chiếu thứ 
nhất và thứ hai có thể được dùng cho chế độ dự báo một chiều. Kỹ thuật này bao gồm 
bước mã hoá một hoặc nhiều phần tử cú pháp chỉ báo rằng khối viđeo được mã hoá bằng 
cách sử dụng một trong số chế độ dự báo một chiều đối với hình tham chiếu trong danh 
mục hình tham chiếu và chế độ dự báo hai chiều, trong đó các phần tử cú pháp được mã 
hoá bằng cách sử dụng ít hơn hai bit.  
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(11) 33932 
(21) 1-2013-00627 (51) 7 H04W  28/06 
(22) 11.08.2011 (43) 27.05.2013 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.02.2013 
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Paul (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp truyền thông không dây 
(57)    Sáng chế đề cập đến kỹ thuật truyền thông tin về độ dài mở rộng của các định dạng 

khung cho đơn vị dữ liệu giao thức điều khiển truy nhập phương tiện (MPDU: Medium 
access control Protocol Data Unit), đơn vị MPDU tổng hợp (A-MPDU: Aggregated 
MPDU) và đơn vị dữ liệu dịch vụ điều khiển truy nhập phương tiện tổng hợp (A- 
MSDU: Aggregated Medium access control Service Data Unit). Kỹ thuật thứ nhất đề 
xuất những thay đổi đối với các đặc tả hiện thời theo chuẩn của Học viện kỹ sư điện và 
điện tử (IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11n để cho phép có 
những đơn vị MPDU dài hơn trong đơn vị A-MPDU. Kỹ thuật này tái sử dụng định dạng 
truyền thông tin theo chuẩn IEEE 802.11n và sử dụng các bit dành riêng để mang thông 
tin mới. Kỹ thuật thứ hai đề xuất cơ chế truyền thông tin mới mang độ dài mở rộng cho 
các đơn vị MPDU, A-MPDU và A-MSDU thông qua phần tử tính năng năng suất truyền 
rất cao (VHT: Very High Throughput).  
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92121-1714, United States of America 

(72) ABRAHAM, Santosh, Paul (US), MERLIN, Simone (IT), SAMPATH, Hemanth (US), 
VERMANI, Sameer (IN) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp truyền thông 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp có thủ tục bổ sung để truyền thông phản hồi thông tin 

trạng thái kênh (CSI - Channel State Information) trong hệ thống truyền thông không 
dây năng suất truyền rất cao (VHT - Very High Throughput). Sáng chế còn đề cập đến 
các định dạng gói đối với thông báo gói dữ liệu rỗng (NDPA - Null Data Packet 
Announcement), thông báo hỏi vòng CSI và phản hồi CSI. Trong một số trường hợp, 
phản hồi CSI có thể là quá lớn để được vận chuyển trong đơn vị dữ liệu giao thức điều 
khiển truy nhập phương tiện (MAC - Media Access Control) (MPDU) hoặc đơn vị dữ 
liệu giao thức tầng vật lý (PPDU - Physical layer Protocol Data Unit), và giao thức được 
đề xuất để phân đoạn phản hồi CSI có thể được sử dụng.  
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(11) 33934 
(21) 1-2013-00630 (51) 7 B64D  27/20,  33/02, B64C  5/02 
(22) 07.04.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/RU2011/000229 07.04.2011 (87) WO 2012/026846 01.03.2012 
(30) 2010131640     28.07.2010  RU 
(71) OTKRYTOE AKCIONERNOE OBSCHESTVO "AVIACIONNAYA HOLDINGOVAYA KOMPANIYA 
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ul. Polikarpova, 23B, Moscow, 125284, Russian Federation 

(72) RUNISHEV, Vladimir Aleksandrovich (RU), KRYLOV, Leonid Evgenievich (RU), 
POGOSYAN, Mihail Aslanovich (RU), DAVIDENKO, Aleksandr Nikolaevich (RU), 
STRELETS, Mihail Yurievich (RU), TARASOV, Aleksey Zaharovich (RU), 
SHOKUROV, Aleksey Kirillovich (RU), BIBIKOV, Sergey Yurievich (RU), 
MOSKALEV, Pavel Borisovich (RU) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Máy bay có hình dạng khí động học 
(57)      Sáng chế đề cập tới máy bay nhiều chế độ được vận hành ở các tốc độ bay siêu âm và hạ 

âm trong phạm vi độ cao rộng. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập tới máy bay có hình dạng 
khí động học bao gồm thân máy bay (1) có sườn thân (2), cánh có các tấm (3) được kết 
hợp trơn nhẵn vào thân máy bay (1), đuôi nằm ngang xoay mọi phía (cơ cấu AMHT) 
(4), và đuôi thẳng đứng xoay mọi phía (cơ cấu AMVT) (5). Phần giữa thân máy bay 
được tạo dạng phẳng và được tạo ra theo chiều dọc có tập hợp các biên dạng khí động 
lực. Các động cơ được bố trí trong các vỏ động cơ (6) nằm cách nhau theo phương nằm 
ngang, và các đường tâm của các động cơ được định hướng nghiêng một góc nhọn so 
với mặt phẳng đối xứng của máy bay theo hướng bay. Sườn thân (2) bao gồm các phần 
quay có điều khiển (8).  
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(11) 33935 
(21) 1-2013-00631 (51) 7 H04W  48/16,  16/16,  4/02,  48/18 
(62) 1-2010-01192   
(22) 10.10.2008 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2008/079568 10.10.2008 (87) WO/2009/049197 16.04.2009 
(30) 60/979,799 12.10.2007 US 

12/248,247 09.10.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.05.2010 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) GOGIC, Aleksandar, M. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp để trang thiết bị người sử dụng (UE) 

định vị mạng gia đình (femto) 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp, hệ thống và phương tiện chứa để cho trạm di động 

định vị vùng femto, trong đó phương pháp định vị này bao gồm các bước: (a) lưu giữ 
trong cơ sở dữ liệu thông tin để định vị ít nhất một vùng femto; (b) nhận, từ ít nhất một 
vùng macro, thông tin vị trí của UE đã nêu; (c) tìm kiếm bên trong cơ sở dữ liệu để xác 
định xem UE có ở gần ít nhất một vùng femto hay không; và (d) nếu có, truy cập vùng 
femto này bằng cách sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu tương ứng với vùng femto 
này.  
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(11) 33936 
(21) 1-2013-00634 (51) 7 A01N  43/40,  37/50,  43/54,  43/707,  

43/80,  43/828,  43/90,  47/02,  47/34,  
51/00, A01P  7/00 

(22) 03.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/068209   03.08.2011 (87) WO 2012/020781 16.02.2012 
(30) 2010-180016   11.08.2010 JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) SAKAMOTO, Norihisa (JP), SAKAMOTO, Emiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hỗn hợp kiểm soát động vật chân đốt gây hại và phương pháp 

kiểm soát động vật chân đốt gây hại 
(57)    Sáng chế đề cập đến hỗn hợp kiểm soát động vật chân đốt có hại bao gồm flonicamit, 

một hoặc nhiều hợp chất khống chế rầy nâu (Delphacidae) được chọn từ nhóm (A), và 
một hoặc nhiều các hợp chất kiểm soát bệnh đạo ôn ở lúa được chọn từ nhóm (B):  
Nhóm (A): nhóm gồm clothianidin, imidacloprit, dinotefuran, thiametoxam, fipronil và 
pymetrozin.  
Nhóm (B): nhóm gồm isotianil, probenazol, tiadinil, trixyclazol, pyroquilon, thiophanat-
metyl, orysastrobin và azoxystrobin.  
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(72) IWATA, Atsushi (JP), SAKAMOTO, Emiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm kiểm soát côn trùng chân đốt và phương pháp kiểm 

soát côn trùng chân đốt 
(57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm kiểm soát côn trùng chân đốt bao gồm spirotetramat, và 

một hoặc nhiều hợp chất kiểm soát bệnh lụi vỏ cây được chọn từ nhóm (A) :  
Nhóm (A) bao gồm: flutolanil, penxycuron, furametpyr, và validamyxin A.  
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(72) MARTIGLI, Massimo (Deceased) (IT) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ khuôn đúc dùng một lần để tạo ra ván khuôn có kết cấu 

khối để xây tường bê tông có đặc điểm hình dạng phức tạp 
(57)     Sáng chế đề cập đến hệ khuôn đúc dùng một lần để tạo ra các ván khuôn mô đun để 

ehứa và tạo khuôn đổ bê tông theo phương thẳng đứng, bao gồm một chi tiết cơ sở và 
các chi tiết riêng, nhằm hạn chế lượng hỗn hợp xi măng chảy ra, phù hợp cho việc phủ 
một lớp rộng trên bề mặt ván khuôn để hoàn thiện nó.  
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(72) LU, Jirong (US), TANG, Ying (CN), DEMATTOS, Ronald Bradley (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Kháng thể kháng peptit beta dạng tinh bột N3pGlu và dược 

phẩm chứa kháng thể này 
(57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng peptit beta dạng tinh bột N3pGlu (N3pGlu Aβ) và 

đoạn liên kết kháng nguyên của nó. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa kháng 
thể N3pGlu Aβ hoặc đoạn liên kết kháng nguyên của nó dùng để điều trị bệnh 
Alzheimer.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp đường hóa nguyên liệu thô gốc lignoxenluloza 

bằng cách sử dụng enzym  
(57)    Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý đường hóa nguyên liệu thô gốc lignoxenluloza nhờ 

enzym, trong đó nguyên liệu thô gốc lignoxenluloza đã được cho qua bước xử lý sơ bộ 
để tạo ra nguyên liệu thô thích hợp cho phản ứng đường hóa nhờ enzym, được bổ sung 
cùng với chất điện phân chứa muối hòa tan được trong nước, vào nước chứa enzym 
đường hóa xenluloza; nguyên liệu thô gốc lignoxenluloza dưới dạng hỗn dịch nguyên 
liệu thô mà độ dẫn điện của nó đã được điều chỉnh nằm trong khoảng từ 5 mS/cm đến 25 
mS/cm, được cho qua xử lý đường hóa nhờ enzym thông qua phản ứng đường hóa nhờ 
enzym; sản phẩm phản ứng và dung dịch chứa enzym được tách riêng và được thu hồi từ 
hỗn dịch đã được xử lý sau sự xử lý đường hóa nhờ enzym; và dung dịch chứa enzym đã 
được thu hồi được tái quay vòng để làm enzym cho quy trình xử lý đường hóa nhờ 
enzym.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Polypeptit ActRIIa gắn kết activin, phương pháp điều chế và 

dược phẩm chứa polypeptit này 
(57)    Sáng chế đề cập đến polypeptit ActRIIa gắn kết activin, phương pháp điều chế và dược 

phẩm chứa polypeptit này.  
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(11) 33942 
(21) 1-2013-00652 (51) 7 E02B  17/00,  17/02, B63B  35/44 
(22) 01.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/046075 01.08.2011 (87) WO2012/018703 09.02.2012 
(30) 12/849,322      03.08.2010  US 
(71) TECHNIP FRANCE  (FR) 

6-8 allÐe de l'Arche Faubourg de l'Arche - ZAC Danton F-92400 Courbevoie, France 
(72) XU Qi (CA) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Giàn khoan trên biển có hệ thống tấm nâng lên và phương 

pháp hạ xuống tấm nâng lên của giàn khoan này 
(57)     Sáng chế đề cập đến giàn khoan trên biển và phương pháp liên quan có: kết cấu nổi, cụm 

giàn được nối với kết cấu nổi, và tấm nâng lên được nối với cụm giàn. Kết cấu nổi bao 
gồm phao được làm thíeh ứng để được bố trí ít nhất một phần bên dưới mặt nước mà 
giàn khoan trên biển được bố trí tại đó; và ít nhất ba cột kéo dài thẳng đứng nối với 
phao, các cột này có kích thước theo phương nằm ngang lớn hơn so với phao được nối 
với cột, tạo ra phần độ lệch phao. Cụm giàn bao gồm ít nhất ba thành riêng biệt của các 
giàn nối trượt được với các cột, mỗi thành giàn có ít nhất hai chân giàn bố trí theo 
phương thẳng đứng, mỗi chân giàn được nối trượt được với cột ở phần độ lệch phao độc 
lập so với chân giàn của thành liền kề; và thanh giằng ngang giữa các chân giàn của mỗi 
thành giàn.  
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(11) 33943 
(21) 1-2013-00657 (51) 7 C08J  9/06, A43B  13/02, A43D  

25/06,  86/00, G01N  3/08 
(22) 03.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/068210   03.08.2011 (87) WO 2012/018140 09.02.2012 
(30) 2010-177151   06.08.2010 JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) YAMADA, Katsuhiro (JP), TOYODA, Hiroshi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp xác định mật độ liên kết ngang của sản phẩm tạo 

bọt liên kết ngang polyme nhiệt dẻo và sản phẩm tạo bọt liên 
kết ngang 

(57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm tạo bọt liên kết ngang polyme gốc etylen, trong đó khi sự 
giảm ứng suất của sản phẩm tạo bọt liên kết ngang đã được xác định bằng cách làm biến 
dạng nén sản phẩm tạo bọt liên kết ngang dưới điều kiện được xác định bởi nhiệt độ đo 
60oC, biến dạng nén 50%, và thời gian đo 1800 giây, mật độ liên kết ngang được xác 
định bằng cách sử dụng môđun giảm thu được từ việc đo sự giảm ứng suất bằng 0,30 
mol/kg hoặc lớn hơn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp xác định mật độ 
liên kết ngang của sản phẩm tạo bọt liên kết ngang polyme nhiệt dẻo.  
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(11) 33944 
(21) 1-2013-00665 (51) 7 G11C  17/16,  11/16,  17/02 
(22) 03.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/046429 03.08.2011 (87) WO/2012/018918 09.02.2012 
(30) 12/849,043      03.08.2010  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.03.2013 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) RAO, Hari, M. (IN), KIM, Jung, Pill (KR), KANG, Seung, H. (US), ZHU, Xiaochun 
(CN), KIM, Tae, Hyun (KR), LEE, Kangho (KR), LI, Xia (CN), HSU, Wah, Nam 
(SG), HAO, Wuyang (CN), SUH,Jungwon (KR), YU, Nicholas, K. (CN), NOWAK, 
Matthew, Michael (US), MILLENDORF, Steven, M. (US), ASHKENAZI, Asaf (IL) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị tạo ra trạng thái không đảo chiều tại 

« bit có điểm nối  đường dẫn từ tính thứ nhất và điểm nối 
đường dẫn từ tính thứ hai 

(57)    Sáng chế đề xuất phương pháp tạo ra trạng thái không đảo chiều tại ô bit có điểm nối 
đường dẫn từ tính (MTJ-- Magnetic Tunnel Junetion) thứ nhất và MTJ thứ hai, phương 
pháp này bao gồm bước áp dụng điện áp chương trình cho MTJ thứ nhất của ô bit mà 
không áp dụng điện áp chương trình cho MTJ thứ hai của ô bit. Thiết bị nhớ bao gồm « 
bit có MTJ thứ nhất và MTJ thứ hai và mạch lập trình được tạo cấu hình để tạo ra trạng 
thái không đảo chiều tại ô bit bằng cách áp dụng tín hiệu chương trình cho một trong số 
MTJ thứ nhất và MTJ thứ hai được chọn của ô bit.  
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(11) 33945 
(21) 1-2013-00666 (51) 7 F22B  29/06,  37/22 
(22) 16.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/059989 16.06.2011 (87) WO 2012/016750 09.02.2012 
(30) 10 2010 038 885.8       04.08.2010  DE 
(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen, Germany 
(72) BRODESSER, Joachim (DE), BRUCKNER, Jan (DE), EFFERT, Martin (DE), 

FRANKE, Joachim (DE), SCHULZE, Tobias (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Nồi hơi dòng cưỡng bức 
(57)     Sáng chế đề cập đến nồi hơi dòng cưỡng bức (1) có thành bao quanh (4)  tạo ra từ các 

ống nồi hơi (2) được hàn theo kiểu kín khí và dòng có thể đi qua đó theo phương thẳng 
đứng, trong nồi hơi dòng cưỡng bức (1) này,  ống góp dòng thẳng (14) được bố trí trong 
thành bao quanh (4), ở phía có dòng môi chất của ống góp dòng thẳng (14) này, đầu ra 
của các ống nồi hơi thứ nhất (2)  bố trí song song được nối với đầu vào của các ống nồi 
hơi thứ hai (2)  bố trí song song, các ống nồi hơi thứ hai được bố trí nối tiếp phía sau các 
ống nồi hơi thứ nhất. Các thông số thiết kế của các ống nồi hơi (2) bố trí phía sau ống 
góp dòng thẳng (14) được lựa chọn theo cách sao cho mật độ dòng khối lượng trung 
bình trong các ống nồi hơi (16) được bố trí song song của thành bao quanh (4) không 
thấp hơn 1200 kg/m2s ở tải đủ của nồi hơi (1).  
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(11) 33946 
(21) 1-2013-00669 (51) 7 F22B  21/34,  29/02,  21/36 
(22) 15.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/059930 15.06.2011 (87) WO 2012/016749 09.02.2012 
(30) 10 2010 038 883.1      04.08.2010  DE 
(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT  (DE) 

Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munchen, Germany 
(72) BRODESSER, Joachim (DE), BRUCKNER, Jan (DE), EFFERT, Martin (DE), 

FRANKE, Joachim (DE), SCHULZE, Tobias (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Nồi hơi dòng cưỡng bức 
(57)    Sáng chế đề cập đến nồi hơi dòng cưỡng bức (1) có thành bao quanh (4) được tạo ra từ 

các ống nồi hơi (2) mà được hàn theo kiểu kín khí và dòng có thể đi qua theo phương 
thẳng đứng, trong đó trong thành bao quanh (4) có bố trí một ống góp dòng thẳng (14) ở 
phía có dòng môi chất, đầu ra của các ống nồi hơi thứ nhất (2) bố trí song song được nối  
với  đầu vào của các ống nồi hơi thứ hai (2) bố trí song song, các ống nồi hơi thứ hai này 
được bố trí nối tiếp và ở phía sau các ống nồi hơi thứ nhất. Trong mỗi trường hơp, các 
ống nồi hơi (2) được bố trí phía sau ống góp dòng thẳng (14) có một bộ phận giới hạn 
(18).  

  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
408 

(11) 33947 
(21) 1-2013-00673 (51) 7 F04D  25/08 
(22) 05.09.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/004953   05.09.2011 (87) WO 2012/032755 15.03.2012 
(30) 2010-198469   06.09.2010 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 
(72) KURAMOCHI, Hiroyuki (JP), ITOU, Shigeo (JP), IWAMOTO, Kiyohiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Quạt trần 
(57)     Quạt trần bao gồm phần treo, ống, và thân chính, thân chính có phần ghép nối, phần phía 

trên của phần ghép nối có lỗ ghép nối, phần phía dưới của ống có lỗ ống, phần ghép nối 
được nối vào ống, bu lông được lắp vào lỗ ghép nối và lỗ ống, và đai ốc. Bu lông bao 
gồm phần có ren và phần đầu có bề mặt được uốn cong mà tương ứng với dạng của bề 
mặt phía ngoài của ống. Bề mặt được uốn cong có phần chỉ dẫn hướng phía đầu mà chỉ 
dẫn hướng của bề mặt được uốn cong sao cho bề mặt được uốn cong được tiếp xúc cố 
định với bề mặt phía ngoài bằng đai ốc.  
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(11) 33948 
(21) 1-2013-00678 (51) 7 G06F  3/048,  3/041 
(22) 01.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/KR2011/005651 01.08.2011 (87) WO 2012/018212 09.02.2012 
(30) 10-2010-0074547      02.08.2010  KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) Sang Ki LEE (KR), Su Jung YOUN (KR), Kyoung Ae LIM (KR), Su Mi SHIM (KR), 

Wan Soo LIM (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp thực hiện kiểm soát thư mục bằng xúc giác dùng 

cho thiết bị điều khiển bằng xúc giác và thiết bị điều khiển 
bằng xúc giác 

(57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp thực hiện kiểm soát thư mục bằng xúc giác dùng cho 
thiết bị điều khiển bằng xúc giác và thiết bị điều khiển bằng xúc giác. Theo sáng chế, 
phương pháp kiểm soát thư mục bằng xúc giác được làm thích ứng để tạo ra, di chuyển 
hoặc sắp xếp các thư mục nhằm đáp lại đầu vào do tương tác người dùng dựa trên xúc 
giác. Thiết bị điều khiển bằng xúc giác tiếp nhận đầu vào từ tương tác người dùng dựa 
trên xúc giác trên màn hình chủ của thiết bị điều khiển bằng xúc giác và tạo ra một thư 
mục mới để đáp lại ít nhất một đối tượng được chọn bởi tương tác người dùng. Việc 
kiểm soát thư mục bằng xúc giác cho phép hiển thị thư mục mời ở một vị trí nhất định 
trên màn hình chủ.  
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(11) 33949 
(21) 1-2013-00684 (51) 7 E05B  27/04,  29/04 
(22) 05.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/046681 05.08.2011 (87) WO2012/021384 16.02.2012 
(30) 12/852,716      09.08.2010  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.03.2013 
(71) KWIKSET CORPORATION  (US) 

19701 Da Vinci, Lake Forest, CA 92610, U.S.A 
(72) WHEATLAND, Graham, J. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD) 
(54) ống trụ khóa cửa thay đổi được chìa khóa mà không cần dụng cụ 
(57)     Sáng chế đề xuất ống trụ khóa cửa thay đổi được chìa khóa bao gồm cụm đầu nối và ống 

trụ khóa cửa. Cụm đầu nối này có thân đầu nối, các thanh đẩy chìa khóa, các thanh răng, 
và giá đỡ thanh răng để đỡ các thanh răng này. Giá đỡ thanh răng có thể di chuyển tương 
đối giữa đầu ở gần và đầu ở xa của thân đầu nối. Một thanh đẩy cam kéo dài ra khỏi giá 
đỡ thanh răng này. Thân ống trụ khóa cửa có thành ống trụ với cụm đầu nối được bố trí 
trong đó, và có rãnh cam có cấu hình trên mặt trong trên thành ống trụ để đẫn hướng 
thanh đẩy cam của cụm đầu nối. Rãnh cam này có phần dốc có cấu hình theo chiều dọc 
để di chuyển thanh đẩy cam và giá đỡ thanh răng khi cụm đầu nối quay tương đối với 
thân ống trụ để tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhả khớp các thanh răng ra khỏi các 
thanh đẩy chìa khóa này.  
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(11) 33950 
(21) 1-2013-00698 (51) 7 H04B  7/06 
(22) 25.04.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/IB2011/051794   25.04.2011 (87) WO2012/020331 16.02.2012 
(30) 61/373,531 13.08.2010 US 

13/016,205 28.01.2011 US 
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)  (SE) 

S-16483 Stockholm, Sweden 
(72) CHENG, Jung-Fu (US), GERSTENBERGER, Dirk (DE), BALDEMAIR, Robert (AU), 

LARSSON, Daniel (SE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống và phương pháp để phân tập phát cho các kênh tiền 

mã hóa biến đổi fourier rời rạc 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị kết hợp được các lợi ích của việc tiền mã 

hóa biến đổi Fourier rời rạc (DFT - Discrete Fourier Transfoml) để mã hóa phân tập phát 
cho việc truyền kênh điều khiển liên kết lên vật lý (PUCCH - Physical Uplink Control 
Channel). Sáng chế theo một khía cạnh đề xuất phương pháp và thiết bị mã hóa phân tập 
phát được cải thiện cho DFTS-OFDM PUCCH (DFT Spread - Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing PUCCH: trải rộng biến đổi Fourier rời rạc - dồn kênh phân tần 
trực giao liên kết lên) với ảnh hưởng nhỏ nhất đến khả năng dồn kênh. Theo một phương 
án, phương pháp và thiết bị phân tập phát được cải thiện khác biệt ở chỗ là sử dụng việc 
tách miền tần số cho các tín hiệu tải hữu ích.  
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(11) 33951 
(21) 1-2013-00702 (51) 7 C12N  15/11, C12Q  1/68 
(22) 28.06.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/MY2011/000158 28.06.2011 (87) WO2012/021054 16.02.2012 
(30) PI2010003802     13.08.2010  MY 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.03.2013 
(71) UNIVERSITY OF MALAYA  (MY) 

50603 Kuala Lumpur (MY). 
(72) CHUA, Kek Heng (MY), LEE, Ping Chin (MY), LIM, Ai Lian (MY), CHEW, Ching 

Hoong (MY) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(54) Phương pháp PCR đa mồi dùng để chẩn đoán bệnh sốt rét và 

cặp mồi dùng trong phương pháp này 
(57)      Sáng chế đề cập tới phương pháp PCR đa mồi để phát hiện năm loại ký sinh trùng sốt rét 

(P.falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale và P. knowlesi). Nhìn chung, tất cả các 
đoạn mồi được sử dụng trong sáng chế sẽ được tạo ra bằng cách tiếp cận kỹ thuật tin 
sinh học. Phương pháp PCR một bước với các điều kiện tối ưu hóa cụ thể. Phương pháp 
PCR này đủ nhạy để phát hiện các loài ký sinh trùng sốt rét cụ thể ngay cả khi số lượng 
ở trong máu của chúng ở mức thấp.  
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(11) 33952 
(21) 1-2013-00704 (51) 7 C07K  16/28, A61K  41/00 
(22) 15.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/IB2011/002355   15.07.2011 (87) WO 2012/017322 09.02.2012 
(30) 2010133046   06.08.2010  RU 
(75) EPSHTEIN, OLEG, ILIICH  (RU) 

4 Samotyochny Per., d. 3, kv. 72, Moscow 127473, Russian Federation 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa kháng thể được hoạt hoá với thụ thể CD4 và 

phương pháp ức chế việc sản xuất hoặc tăng cường loại bỏ 
protein P24 bằng cách sử dụng kháng thể này 

 (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa dạng kháng thể được hoạt hoá -được tăng cường 
hiệu lực với thụ thể CD4, và phương  pháp ức chế việc sản xuất hoặc tăng cường việc 
loại bỏ protein P24 bằng cách sử dụng kháng thể này. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
414 

(11) 33953 
(21) 1-2013-00709 (51) 7 B65D  17/34 
(22) 22.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/044940 22.07.2011 (87) WO 2012/018549 09.02.2012 
(30) 12/851,979      06.08.2010  US 
(71) BALL CORPORATION  (US) 

10 Longs Peak, Broomfield, Colorado 80021-2510, United States of America 
(72) Howard C. CHASTEEN (US), Mark A. JACOBER (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Nắp đóng mặt đầu vật đựng có lỗ thông khí thứ hai tùy chọn 
(57)     Sáng chế đề cập đến nắp đóng mặt đầu vật đựng có lỗ thông khí thứ hai tuỳ chọn. Cụ thể 

hơn, sáng chế đề cập đến nắp đóng mặt đầu kim loại có vùng mở thứ nhất và ít nhất một 
lỗ thông khí thứ hai tùy ý mà có thể được mở bằng quai kéo đó. Vùng mở thứ nhất của 
nắp đóng mặt đầu kim loại có thể được mở bằng cách sử dụng quai kéo được liên kết với 
phần giữa nắp, quai kéo được làm thích ứng để áp dụng một lực hướng xuống để tạo ra 
lỗ mở thứ nhất Tiếp đó, quai kéo được xoay và đầu phần đuôi được nhấc để tạo ra lỗ mở 
thứ hai trong nắp đóng mặt đầu.  
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(11) 33954 
(21) 1-2013-00710 (51) 7 A01N  43/40,  37/24,  43/16,  43/90,  

47/32, A01P  7/04 
(22) 08.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/068486  08.08.2011 (87) WO 2012/023529 23.02.2012 
(30) 2010-184721      20.08.2010  JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) SAKAMOTO, Norihisa  (JP), SAKAMOTO, Emiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hỗn hợp kiểm soát các động vật chân đốt gây hại và phương 

pháp kiểm soát các động vật chân đốt gây hại 
(57)    Sáng chế đề cập đến hỗn hợp kiểm soát động vật chân đốt gây hại bao gồm flonicamit, 

trixyclazol, và một hoặc nhiều hợp chất kiểm soát bệnh thực vật được chọn từ nhóm gồm 
flutolanil, pencycuron và kasugamyxin.  
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(11) 33955 
(21) 1-2013-00711 (51) 7 A01N  43/40,  43/12,  43/16, A01P  

7/04 
(22) 08.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/068489   08.08.2011 (87) WO 2012/023531 23.02.2012 
(30) 2010-184723   20.08.2010 JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) SAKAMOTO, Norihisa (JP), SAKAMOTO, Emiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hỗn hợp kiểm soát các động vật chân đốt gây hại và phương 

pháp kiểm soát các động vật chân đốt gây hại 
(57)    Sáng chế đề cập đến hỗn hợp kiểm soát động vật chân đốt gây hại bao gồm flonicamit, 

fthalit và kasugamyxin hydroclorua.  
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
417 

(11) 33956 
(21) 1-2013-00712 (51) 7 A01N  43/40,  37/24,  37/28,  43/16,  

43/56,  47/32, A01P  7/04 
(22) 08.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/068488   08.08.2011 (87) WO 2012/023530 23.02.2012 
(30) 2010-184720   20.08.2010 JP 

2011-021485   03.02.2011 JP 
(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
(72) SAKAMOTO, Norihisa (JP), SAKAMOTO, Emiko  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hỗn hợp kiểm soát các động vật chân đốt gây hại và phương 

pháp kiểm soát các động vật chân đốt gây hại 
(57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp kiểm soát động vật chân đốt gây hại bao gồm flonicamit, 

một hoặc nhiều hợp chất điều tiết sự sinh trưởng của côn trùng được chọn từ nhóm (A), 
và một hoặc nhiều hợp chất kiểm soát các bệnh lụi vỏ cây lúa được chọn từ nhóm (B):  
Nhóm (A): nhóm gồm metoxyfenozit, tebufenozit, và chromafenozit;  
Nhóm (B): nhóm gồm flutolanil, pencycuron, N-[2-(1,3-dimetylbutyl)phenyl]-5- flo-1,3 
-dimetyl- 1 H-pyrazol-4-carboxamit, furametpyr và validamyxin A, và có hiệu quả kiểm 
soát tuyệt vời trên các động vật chân đốt gây hại.  
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(11) 33957 
(21) 1-2013-00719 (51) 7 G06F  17/21,  17/27,  17/28 
(22) 07.03.2013 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.03.2013 
(75) 1. Đặng Thị Mai Hương  (VN) 

160 ỷ Lan Nguyên Phi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
2. Nguyễn Việt Hải   (VN) 
C2 P11 Trưng Tự, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(54) Hệ thống và phương pháp tự động điền dấu cho văn bản tiếng Việt 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tự động điền dấu cho văn bản tiếng Việt trên thiết bị 

tính toán điện tử và thiết bị với màn hình và bàn phím cảm ứng và hệ thống thực hiện 
phương pháp này. Phương pháp theo sáng chế khác biệt ở chỗ có thể tự động điền dấu 
tiếng Việt tại những thời điểm thích hợp, cho phép người sử dụng soạn và sửa một cách 
liền mạch, nhờ đó hỗ trợ việc soạn thảo văn bản bằng tiếng Việt dễ dàng và thuận tiện 
hơn.  
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(11) 33958 
(21) 1-2013-00722 (51) 7 A01N  51/00,  47/40,  43/40, A01P  

3/00,  7/04, A01N  47/24,  37/50 
(22) 17.12.2005 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2005/013622 17.12.2005 (87) WO 2006/069654 06.07.2006 
(30) 10 2004 062 513.1      24.12.2004  DE 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.03.2013 
(71) BAYER CROPSCIENCE AG  (DE) 

Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Monheim, Germany 
(72) KROHN Peter-wilhelm (DE), BECKER Rolf Christian (DE), HUNGENBERG Heike 

(DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm thuốc trừ sâu, quy trình điều chế chúng, phương 

pháp bảo vệ hạt và thực vật, phương pháp khống chế loài gây 
hại và/hoặc nấm và hạt được xử lý bằng cách sử dụng chế 
phẩm này 

(57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm thuốc trừ sâu chứa hoạt chất gồm: thứ nhất là một hợp 
chất từ nhóm gồm neonicotinoit clothiani®in, imi®acloprid, thiaclopri®, ®inotefuran, 
axetamiprit, nitenpyram và thiametoxam, và thứ hai là ít nhất một hợp chất được chọn từ 
nhóm gồm các thuốc diệt nấm thuộc nhóm strobilurin như picoxystrobin, 
pyraclostrobin, đimoxystrobin, metominostrobin và orysastrobin, phương pháp khống 
chế loài gây hại và bảo vệ hạt và hạt được xử lý bằng chế phẩm thuốc trừ sâu theo sáng 
chế.  
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(11) 33959 
(21) 1-2013-00727 (51) 7 B01D  46/00 
(22) 08.03.2013 (43) 27.05.2013 
(30) 101204350 09.03.2012 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Chun-Hsien WU (TW), Ting-Hui Liao (TW), Pai-Lung WU (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu lọc không khí dùng cho xe có động cơ 
(57)    Sáng chế đề cập tới cơ cấu lọc không khí dùng cho xe có động cơ có khoảng trống bên 

trong để tiếp nhận bộ lọc, và có lỗ xả không khí. ống xả kéo dài được bố trí trong 
khoảng trống bên trong của cơ cấu lọc không khí, và có cửa nạp và cửa xả sao cho cửa 
xả được bố trí ở lỗ xả không khí và cửa nạp kéo dài vào khoảng trống bên trong. Lỗ xả 
không khí được nối với ống nối để đưa không khí đã lọc ra khỏi động cơ. ống xả kéo dài 
là kết cấu chất dẻo cứng, trong khi ống nối là kết cấu chất dẻo mềm. Như vậy, việc gia 
tăng độ dài của ống xả kéo dài nhằm giảm bớt tiếng ồn và dòng chảy rối do không khí 
nạp sẽ không làm biến dạng ống xả kéo dài do lực hút mạnh gây ra bởi chuyển động 
quay tốc độ cao của động cơ. Số lượng của các gân gia cố hoặc độ dày của ống xả kéo 
dài, do độ dài gia tăng của ống xả kéo dài, không bị tăng để có thể làm giảm diện tích 
tiết diện nạp và dẫn đến đặc tính nạp không hiệu quả.  
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(11) 33960 
(21) 1-2013-00728 (51) 7 C07D  251/46, A61K  31/53,  

31/5377,  31/55, A61P  13/10,  25/04,  
43/00, C07D  401/06,  401/12,  
401/14,  403/06,  403/12,  405/06,  
405/12,  409/06,  413/06,  413/12,  
413/14,  417/06,  417/12,  417/14 

(22) 09.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/068113    09.08.2011 (87) WO 2012/020749 16.02.2012 
(30) 2010-179350 10.08.2010 JP 

2010-182803 18.08.2010 JP 
2011-074763 30.03.2011 JP 

(71) SHIONOGI & CO., LTD.  (JP) 
1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan 

(72) KAI, Hiroyuki (JP), KAMEYAMA, Takayuki (JP), HORIGUCHI, Tohru (JP), ASAHI, 
Kentaro (JP), ENDOH, Takeshi (JP), FUJII, Yasuhiko (JP), SHINTANI, Takuya (JP), 
NAKAMURA, Ken'ichiroh (JP), JIKIHARA, Sae (JP), HASEGAWA, Tsuyoshi (JP), 
OOHARA, Miho (JP), TADA, Yukio (JP), MAKI, Toshikatsu (JP), IIDA, Akira (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dẫn xuất triazin và phương pháp điều chế dẫn xuất này và 

dược phẩm có hoạt tính giảm đau chứa dẫn xuất này 
(57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng đối kháng thụ thể P2X3 và/hoặc P2X2/3 và 

phương pháp điều chế chúng. Hợp chất theo sáng chế có công thức (I) :  
  

 
trong đó,  
Rh và Rj cùng với nhau tạo thành một liên kết; Ra và Rb và/hoặc Ra và Re cùng với nhau 
tạo thành oxo hoặc tương tự; Rc là hydro, alkyl được thế hoặc không được thế hoặc 
tương tự; 
Rf là -(CR4aR4b)n-R

2; R4a và R4b là hydro, alkyl được thế hoặc không được thế hoặc tương 
tự; R2 là xycloalkyl được thế hoặc không được thế hoặc tương tự; n là số nguyên nằm 
trong khoảng từ 1 đến 4; -Rg là -X-R3; -X- là - O-, -S- hoặc tương tự; R3 là xycloalkyl 
được thế hoặc không được thế hoặc tương tự. 
Sáng chế cũng đề xuất dược phẩm có tác dụng giảm đau hoặc cải thiện rối loạn tiểu tiện 
chứa hợp chất này hoặc muối dược dụng của nó hoặc solvat của nó.  
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(11) 33961 
(21) 1-2013-00738 (51) 7 D04H  1/56, D01D  4/02,  5/098 
(22) 10.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/063770 10.08.2011 (87) WO2012/020053 16.02.2012 
(30) 10172606.5 12.08.2010 EP 

61/468,118 28.03.2011 US 
(71) BOMA ENGINEERING SRL  (IT) 

Via Giacomo Leopardi 8, I-20123 Milano (MI) Italy 
(72) BOSCOLO, Galliano  (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình và thiết bị sản xuất sợi thổi nóng chảy, gián đoạn, 

sợi thu được từ quy trình này và quy trình và thiết bị sản 
xuất vải không dệt chứa sợi này  

(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất sợi thổi nóng chảy (MF) bao gồm đầu khuôn (104) 
có một số lỗ kéo sợi, các phương tiện (100, 101 ,102 , 103 ) để ép đùn ít nhất một vật 
liệu polyme nóng chảy qua các lỗ kéo sợi của đầu khuôn (104) dưới dạng các tơ đơn 
thổi nóng chảy (f), và các phương tiện thổi không khí (104a,  04b) để thổi dòng khí 
nóng ban đầu (F1) về phía đầu ra của đầu khuôn (104) để kéo và làm mảnh các tơ đơn 
polyme (f) ở đầu ra của đầu khuôn, và bộ phận hút (105) nằm bên dưới đầu khuôn (104), 
và được làm thích ứng để tạo ra dòng khí bổ sung (F3) được hướng xuống dưới để tiếp 
tục kéo sợi và làm mảnh các tơ đơn thổi nóng chảy (F1).   
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(11) 33962 
(21) 1-2013-00739 (51) 7 A46B  15/00, A61C  19/04, G01P  

15/18,  21/00 
(22) 05.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/FI2011/050690   05.08.2011 (87) WO2012/020165 16.02.2012 
(30) 20105846   11.08.2010  FI 
(71) BRUSHGATE OY  (FI) 

Erottajankatu 5 A, FI-00130 Helsinki, Finland 
(72) MERIHEINA Ulf (FI), KAUPPINEN Ossi  (FI), VILJANEN Teijo (FI), PUURUNEN 

Juha-Pekka  (FI) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị giám sát việc chải răng 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giám sát việc chải răng (18). Để thu được thiết bị giám sát 

có hiệu quả, thiết bị giám sát này bao gồm: thiết bị đầu vào (21), cảm biến gia tốc, bộ 
điều phối tín hiệu, bộ nhớ, bộ so sánh, bộ so sánh này so sánh các số lượng các chu trình 
chải được ghi bởi mỗi bộ đếm riêng biệt cho bề mặt răng trong quá trình chải với các trị 
số tham chiếu tương ứng được duy trì trong bộ nhớ, và thiết bị đầu ra (27) chỉ báo rằng 
việc chải vùng răng (L - U) liên quan đã được chấp nhận.  
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(11) 33963 
(21) 1-2013-00740 (51) 7 E02F  3/00 
(22) 11.03.2013 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2013 
(75) Lê Minh Tâm  (VN) 

ấp Hiệp Dư, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Thiết bị đào hút bùn 
(57)     Sáng chế đề xuất thiết bị đào hút bùn dưới dạng bùn đặc, thiết bị bao gồm: trục dẫn động 

(5), cụm bơm hút bùn được lắp vào trục dẫn động (5), cụm bơm hút bùn bao gồm: trục 
vít hút - nén bùn (1); khoang bơm hút (2) bao gồm nắp (4), ống hút (25), ống đẩy (23), 
cánh quạt (3), ống dẫn bùn (27) nối thông với ống đẩy (23), xà lan (6), cần điều khiển 
(7) điều khiển cụm bơm hút bùn, giá đỡ đỡ cụm bơm hút bùn xoay được quanh điểm tựa 
(8) được bố trí trên xà lan (6), động cơ (9); trong đó bộ phận hút - nén bùn là trục vít bao 
gồm trục xoay (11), cánh vít xoắn ốc (12), và có thêm gờ (14) song song với trục xoay 
(11) và chạy dọc theo cạnh của cánh vít xoắn ốc (12).  
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(11) 33964 
(21) 1-2013-00745 (51) 7 H04L  29/06 
(22) 09.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/047125 09.08.2011 (87) WO/2012/021540 16.02.2012 
(30) 61/372,399 10.08.2010 US 

13/205,565 08.08.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2013 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, USA 
(72) CHEN, Ying (CN), STOCKHAMMER, Thomas (DE), WATSON, Mark (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị tìm kiếm dữ liệu đa phương tiện 
(57)    Theo một phương án làm ví dụ, sáng chế đề cập đến thiết bị tìm kiếm dữ liệu đa phương 

tiện, thiết bị này bao gồm một hoặc nhiều bộ xử lý có cấu hình để phân tích thông tin 
của tệp kê khai cho nội dung đa phương tiện, trong đó thông tin của tệp kê khai này chỉ 
báo rằng ít nhất một chương trình của nội dung đa phương tiện có phân chuỗi hình ảnh 
theo thời gian, xác định một hoặc nhiều vị trí dữ liệu cho phân chuỗi hình ảnh theo thời 
gian, và đưa ra một hoặc nhiều yêu cầu dữ liệu cho phân chuỗi hình ảnh theo thời gian.  
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(11) 33965 
(21) 1-2013-00746 (51) 7 H04L  29/06 
(22) 09.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/047128 09.08.2011 (87) WO/2012/021543 16.02.2012 
(30) 61/372,399 10.08.2010 US 

13/205,574 08.08.2011 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2013 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, USA 
(72) CHEN, Ying (CN), STOCKHAMMER, Thomas (DE), WATSON, Mark (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị tìm kiếm dữ liệu đa phương tiện 
(57)    Theo một phương án làm ví dụ, sáng chế đề cập đến thiết bị tìm kiếm dữ liệu đa phương 

tiện, thiết bị này bao gồm một hoặc nhiều bộ xử lý có cấu hình để tìm kiếm dữ liệu của 
đoạn thứ nhất trong một chương trình của nội dung đa phương tiện theo dữ liệu trong 
bản sao của tệp kê khai được lưu trữ ở thiết bị, tìm kiếm một phần đoạn thứ hai trong 
chương trình này theo tệp kê khai, trong đó đoạn thứ hai xuất hiện sau đoạn thứ nhất 
trong chương trình, và trong đó phần đoạn thứ hai này chỉ báo rằng tệp kê khai cần được 
cập nhật, cập nhật bản sao của tệp kê khai được lưu trữ ở thiết bị dựa vào thông tin chỉ 
báo rằng tệp kê khai cần được cập nhật, và tìm kiếm dữ liệu đa phương tiện của đoạn thứ 
hai theo tệp kê khai đã được cập nhật.  
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(11) 33966 
(21) 1-2013-00749 (51) 7 H04N  7/34,  7/32 
(62) 1-2012-00127   
(22) 17.08.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/KR2010/005437 17.08.2010 (87) WO/2011/021839 24.02.2011 
(30) 10-2009-0075855      17.08.2009  KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2013 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 442-742, Republic of 
Korea 

(72) MIN, Jung-Hye (KR), HAN, Woo-Jin (KR), KIM, Il-Koo (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp giải mã ảnh 
(57)    Sáng chế đề xuất phương pháp giải mã ảnh, trong đó các điểm ảnh lân cận dùng để thực 

hiện dự báo bên trong trên khối hiện thời sẽ được mã hoá được lọc và việc dự báo bên 
trong được thực hiện bằng cách sử dụng các điểm ảnh lân cận được lọc.  
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(11) 33967 
(21) 1-2013-00750 (51) 7 H04L  27/26 
(22) 10.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/047256 10.08.2011 (87) WO/2012/021624 16.02.2012 
(30) 61/372,790 11.08.2010 US 

61/385,390 22.09.2010 US 
61/390,543 06.10.2010 US 
61/406,903 26.10.2010 US 
61/419,652 03.12.2010 US 
13/206,343 09.08.2011 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.03.2013 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, USA 
(72) YANG, Lin (CN), JONES IV, Vincent Knowles (US), VAN ZELST, Albert (NL), 

SAMPATH, Hemanth (US), VAN NEE, Didier Johannes Richard (NL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền thông không dây 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền thông không dây trong đó một hoặc 

nhiều bít của trường tín hiệu thông lượng rất cao (VHT=SIG - very high throughput 
signal) của phần đầu cuộc truyền được sáo trộn sao cho có thể giảm tỷ lệ công suất đỉnh 
trên trung bình (PAPR - peak-to-average power ratio).  
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(11) 33968 
(21) 1-2013-00759 (51) 7 A23L  1/305, A23K  1/16,  1/18, 

C07K  14/42 
(22) 12.08.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/PL2010/050048 12.08.2010 (87) WO 2012/021076 16.02.2012 
(71) BIOLEK SP. Z O.O.  (PL) 

Macierzysz, ul. Poznanska 12, 05-850 Ozarãw Mazowiecki, Poland 
(72) MICHALOWSKI, Pawel (PL) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất chế phẩm lectin trong công nghiệp từ 

các hạt đậu cô ve lùn và chế phẩm thức ăn bổ sung cho lợn 
thu được bằng phương pháp này 

(57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất chế phẩm lectin trong công nghiệp từ các hạt 
đậu cô ve lùn, trong đó phân đoạn lectin được chiết từ các đậu cô ve lùn trong hệ chiết 
chứa axit axetic, chất chống oxy hóa, cũng như axit hữu cơ bay hơi mạnh hoặc muối của 
nó, ở nhiệt độ thấp và gần như không cần trộn, và tiếp đó, sau khi cô đặc, tốt hơn là trên 
màng, phân đoạn PHA tạo thành được bổ sung chất bảo quản ít bay hơi và phân đoạn 
này được làm khô bằng cách sấy phun để thu được chế phẩm lectin có hoạt tính lectin 
không nhỏ hơn 128 HU/100mg chế phẩm với hàm lượng tạp chất thấp. Sáng chế còn đề 
xuất chế phẩm thức ăn bổ sung cho lợn thu được bằng phương pháp này.  
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(11) 33969 
(21) 1-2013-00765 (51) 7 C10G  75/00, B08B  3/08,  9/08, 

C10G  2/00,  47/00 
(22) 12.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/068477   12.08.2011 (87) WO 2012/023526 23.02.2012 
(30) 2010-184183   19.08.2010 JP 
(71) 1. JAPAN OIL, GAS AND METALS NATIONAL CORPORATION  (JP) 

2-10-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001, Japan 
2. INPEX CORPORATION  (JP) 
5-3-1, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-6332, Japan 
3. JX NIPPON OIL & ENERGY CORPORATION  (JP) 
6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8162, Japan 
4. JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO., LTD.  (JP) 
7-12, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan 
5. COSMO OIL CO., LTD.  (JP) 
1-1-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo 105-8528, Japan 
6. NIPPON STEEL & SUMIKIN ENGINEERING CO., LTD.  (JP) 
Osaki Center Building, 1-5-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8604, Japan 

(72) TAKAHASHI Shinya (JP), TASAKA Kazuhiko (JP), TANAKA Yuichi (JP), IWAMA 
Marie (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp làm sạch bình phản ứng 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm sạch bình phản ứng bao gồm bước cho dung môi 

qua thlết bị hyđrocracking phân đoạn sáp được nạp chất xúc tác và việc cung cấp phân 
đoạn sáp vào thiết bị được dừng lại, trong đó dung môi chứa ít nhất một đầu được chọn 
từ nhóm bao gồm hyđrocacbon và dầu thực vật, có hàm lượng lưu huỳnh thấp hơn 5 ppm 
phần triệu và trong trạng thái lỏng ở 15oC.  
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(11) 33970 
(21) 1-2013-00770 (51) 7 B01D  21/02, C01F  7/46 
(22) 10.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/CA2011/00091   10.08.2011 (87) WO/2012/019287 16.02.2012 
(30) 2010903637 13.08.2010 AU 

2010903743 20.08.2010 AU 
(71) RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED  (CA) 

1188 Sherbrooke Street West, Montreal, Quebec H3A 3G2, Canada 
(72) PELOQUIN, Guy (CA), LAROUCHE, Alain (CA), BOIVIN, Alain (CA), ST-

LAURENT, Matthieu (CA), GIRARD, RÐgis (CA), SIMARD, Guy (CA) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp để làm trong chất lỏng, hệ thống xử 

lý bao gồm thiết bị này 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị để làm trong chất lỏng xử lý chứa chất rắn, thiết bị này bao 

gồm thùng có đáy và thành bên xác định thể tích bên trong để chứa chất lỏng xử lý và 
để cho phép lắng bằng trọng lực chất rắn trong chất lỏng, nhờ đó tạo ra chất lỏng đã làm 
trong về phía đỉnh của thể tích bên trong và huyền phù đặc về phía đáy của thể tích bên 
trong, thiết bị này còn bao gồm các chi tiết làm dịch chuyển chất rắn được bố trí thể tích  
bên trong để hướng chất rắn đã lắng và/hoặc chất rắn đang lắng ở vùng lân cận của 
thành bên hoặc đáy về phía dòng chảy huyền phù đặc đang được lấy ra khỏi cửa xả 
huyền phù đặc. Sáng chế cũng đề cập đến hệ thống xử lý bao gồm thiết bị này và 
phương pháp để làm trong chất lỏng xử lý.  

  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
432 

(11) 33971 
(21) 1-2013-00775 (51) 7 B62J  99/00, B62K  23/04, B60L  

15/00, B62M  7/12 
(22) 19.07.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/066360   19.07.2011 (87) WO2012/029424 08.03.2012 
(30) 2010-195036   31.08.2010   JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.03.2013 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Tomohiro TSUKAMOTO (JP), Takashi TOMINAGA  (JP), Kazumi SHIBATA (JP), 

Hisao NISHIURA  (JP), Seiji KATO  (JP), Susumu AKUTSU (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ dò vị trí tay ga dùng cho xe điện hai bánh 
(57)    Sáng chế đề xuất bộ dò vị trí tay ga phù hợp cho xe điện hai bánh có nhánh lắc, mà ắc 

quy, động cơ điện, khối điều khiển, v.v., được bố trí trong nhánh lắc này ắc quy (56), 
động cơ điện (M) để dẫn động bánh sau (WR), và bảng (50) vốn có chức năng như thiết 
bị điều khiển để điều khiển động cơ điện (M), được bố trí bên trong nhánh lắc (30), vốn 
đỡ bánh sau (WR) của xe điện hai bánh (1) theo cách quay được, và được gắn vào thân 
xe theo cách có thể lắc tự do, việc ghép tay ga (80) vào bộ cảm biến vị trí tay ga (60) 
bằng phương tiện truyền vật lý (62, 85, 86) giữa chúng sẽ cho phép tạo ra kết cấu có thể 
dò được góc quay của tay ga (80), và bộ cảm biến vị trí tay ga (60) được gắn vào bảng 
(50). Bảng (50) này được bố trí với phần phẳng hướng theo chiều rộng xe. Bộ cảm biến 
vị trí tay ga (60) được gắn vào bề mặt của bảng (50) ở bên ngoài theo chiều rộng xe để 
dò góc quay của trục cảm biến (65) và sao cho trục cảm biến (65) được định hướng theo 
chiều rộng xe. 
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(11) 33972 
(21) 1-2013-00777 (51) 7 A46B  9/04, A46D  3/04 
(22) 01.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/EP2011/003858 01.08.2011 (87) WO2012/022431 23.02.2012 
(30) 10008600.8      18.08.2010  EP 
(71) TRISA HOLDING AG  (CH) 

Kantonsstrasse 31, CH-6234 Triengen, Switzerland 
(72) HESS Walter (CH), TREVISAN, Oskar (CH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất các bàn chải đánh răng, thiết bị thực hiện 

quy trình và bàn chải đánh răng được sản xuất bởi quy trình 
này 

(57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất các bàn chải đánh răng được phủ bằng các lông 
chải theo cách gắn chặt tự do, trong đó chùm lông chải (22) có các lông chải hình trụ 
(39) và/hoặc các lông chải nhọn đầu (40) được đưa vào trong hốc tiếp nhận (64) của 
khuôn đúc (60) của máy cấp lông chải và, nhờ chốt định hình (66) được dẫn hướng 
trong hốc tiếp nhận (64), lực được tác động vào đầu nằm đối diện chốt (66) của các lông 
chải (39, 40) của chùm lông chải (22) để căn thẳng hàng chúng, sao cho các lông chải 
(39, 40) của chùm lông chải (22) được căn thẳng hàng bằng mặt đầu (101) của chốt định 
hình (66) và, kết quả là, tạo thành kết cấu bù kếu cấu của mặt đầu (101) của chốt định 
hình (66), trong đó chốt định hình (66) có bề mặt không liên tục (105) trên mặt đầu 
(103) mà tác động vào các lông chải (39, 40), và tạo thành nhiều cao độ (107). Điều này 
thu được kết cấu vùng lông chải có nhiều vùng sử dụng (67). Sáng chế cũng đã bộc lộ 
bàn chải đánh răng được sản xuất (8) một cách tương ứng.  
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(30) 2010903662      16.08.2010  AU 
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6 East Addis Street, Kalgoorlie WA 6430, Australia 
(72) ROWLING Peter Sidney (AU) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ định tâm 
(57)     Sáng chế đề cập đến bộ định tâm để dùng trong máy khoan đá. Bộ định tâm này bao 

gồm chi tiết kẹp, chi tiết này chuyển động gần như tiếp tuyến với ống lót, để kẹp ống lót 
đúng vị trí bên trong bộ định tâm.  
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(21) 1-2013-00787 (51) 7 G03G  21/18 
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(22) 30.06.2008 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2008/062251   30.06.2008 (87) WO2009/005163 08.01.2009 
(30) 2007-172743 29.06.2007 JP 

2008-162312 20.06.2008 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.03.2013 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, JAPAN 
(72) MAESHIMA Hideki (JP), MURAYAMA Kazunari (JP), YOSHIMURA Akira (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp xử lý và thiết bị tạo ảnh 
(57)    Sáng chế đề cập tới hộp xử lý lắp tháo ra được vào cụm chính của thiết bị tạo ảnh chụp 

ảnh điện bao gồm trống cảm quang chụp ảnh điện; con lăn rửa phim để rửa ảnh ẩn tĩnh 
điện tạo ra trên trống cảm quang chụp ảnh điện; khung trống đỡ trống cảm quang chụp 
ảnh điện; khung rửa phim đỡ con lăn rửa phim, con lăn rửa phim này chuyển động được 
tương đối với khung trống giữa vị trí tiếp xúc mà tại đó con lăn rửa phim tiếp xúc với 
trống cảm quang chụp ảnh điện và vị trí giãn cách mà tại đó con lăn rửa phim được đặt 
cách ra khỏi trống cảm quang chụp ảnh điện; bộ phận tiếp nhận lực, được tạo ra chuyển 
động được tương đối với khung rửa phim, để tiếp nhận ngoại lực, trong đó bộ phận tiếp 
nhận lực có khả năng đi đến vị trí hoạt động để chuyển động khung rửa phim từ vị trí 
tiếp xúc đến vị trí giãn cách bằng cách tiếp nhận ngoại lực, và vị trí chờ co lại từ vị trí 
hoạt động; phần đẩy để đẩy bộ phận tiếp nhận lực từ vị trí chờ về phía vị trí hoạt động; 
và phần gài để gài với bộ phận tiếp nhận lực để giữ bộ phận tiếp nhận lực ở vị trí chờ 

thắng được lực đẩy của phần đẩy.  
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(71) KATSUHIRO KOSUGE  (JP) 

Banhouse-Tsunashima 308, 14-23, Taru-machi 4-chome, Kohoku-ku,Yokohama-shi, 
Kanagawa 222-0001 Japan 

(72) KATSUHIRO KOSUGE (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) ¤ che và bộ phận đỡ ô che 
(57)     Sáng chế đề xuất ô che không cần dùng tay có độ ổn định cao và có thể dễ dàng sử dụng. 

« che theo sáng chế có cụm thanh đỡ thứ nhất được nối với hai cánh ở vị trí đối xứng 
theo hướng trước sau, cụm thanh đỡ thứ hai có một đầu liên kết với cánh mà không phải 
là cánh đã nối với cụm thanh đỡ thứ nhất, bộ phận nối liên kết các cụm thanh đỡ thứ 
nhất và thứ hai sao cho ở trạng thái mở ô che, cụm thanh đỡ thứ nhất và cụm thanh đỡ 
thứ hai giao nhau, thanh đỡ phụ trợ cho cánh và bánh xe dưới có khả năng duy trì trạng 
thái ô mở. ở trạng thái mở ô che, cùng với việc liên kết đầu cuối của cụm thanh đỡ thứ 
nhất, ô che có thể đặt trên vai của người dùng ở vị trí ở giao nhau giữa cụm thanh đỡ thứ 
nhất và cụm thanh đỡ thứ hai.  
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(72) DURIVAULT, Jerome (FR), CROSS, Nigel (GB), PEUCHOT, Florian (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp và thiết bị kiểm tra chiều rộng chân ren 
(57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị (9) để kiểm tra chiều rộng của chân ren (3, 4) của bộ phận 

ống thăm dò hoặc bộ phận ống của giếng dầu khí, thiết bị này bao gồm hai tay đòn (91, 
92) mỗi tay đòn được cung cấp đầu thứ nhất (912, 922) và đầu thứ hai (910, 920), các 
đầu thứ nhất (912, 922) được nối với nhau nhờ phần biến dạng (95) cho phép dịch 
chuyển góc (e) giữa hai đầu thứ hai (910, 920), mỗi đầu thứ hai (910, 920) mang một chi 
tiết tiếp xúc (930, 940) và thiết bị kiểm tra còn bao gồm phương tiện (90) để xác định 
dịch chuyển góc (e). Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp kiểm tra ren.  
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129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Tammy (US), HAN, Woo-Jin (KR), MIN, Jung-Hye  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp giải mã hình ảnh 
(57)     Sáng chế đề xuất phương pháp giải mã hình ảnh, phương pháp bao gồm các bước: thu 

được thông tin chế độ dự báo của khối hiện thời từ luồng bit; xác định khối cùng vị trí 
với khối hiện thời từ giữa khối thứ nhất cùng vị trí với khối hiện thời trong ảnh trước đó 
tạm thời và khối thứ hai cùng vị trí với khối hiện thời trong ảnh sau đó tạm thời để thu 
được các ứng viên bộ dự báo vector động của khối hiện thời dựa vào thông tin chế độ dự 
báo thu được; thu được các ứng viên bộ dự báo vector động của khối hiện thời bằng cách 
sử dụng khối xác định được cùng vị trí với khối hiện thời; thu được bộ dự báo vector 
động của khối hiện thời giữa các ứng viên bộ dự báo vector động thu được dựa vào 
thông tin chế độ dự báo thu được; và trong đó vector động của khối hiện thời dựa vào bộ 
dự báo vector động thu được và vector vi sai thu được từ luồng bit, trong đó ảnh được 
tách theo kiểu phận cấp từ nhiều đơn vị mã hoá nhỏ nhất theo thông tin về kích thưởc 
lớn nhất của đơn vị mã hoá thành các đơn vị mã hoá có chiều sâụ mã hoá theo các chiều 
sâu; đơn vị mã hoá của chiều sâu hiện thời là một trong số đơn vị dữ liệu hình chữ nhật 
tách từ đơn vị mã hoá của chiều sâu cao hơn; đơn vị mã hoá của chiều sâu hiện thời 
được tách thành các đơn vị mã hoá của chiều sâu thấp hơn, độc lập với các đơn vị mã 
hoá lân cận; và các đơn vị mã hoá của cấu trúc phân cấp bao gồm các đơn vị mã hoá 
được mã hoá giữa các đơn vị mã hoá tách từ đơn vị mã hoá lớn nhất.  
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Korea 

(72) LEE, Tammy  (US), HAN, Woo-Jin  (KR), CHEN, Jianle (KR), JUNG, Hae-Kyung 
(KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp mã hóa hình ảnh  
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp mã hóa hình ảnh bằng cách nhóm các đơn vị dự đoán 

liền kề thành đơn vị biến đổi và thực hiện biến đổi các đơn vị dự đoán liền kề sang miền 
tần số. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp và thiết bị giải mã hình ảnh được 
mã hóa bằng cách sử dụng phương pháp và thiết bị mã hóa đã nêu.  
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(72) LEE, Tammy (US), HAN, Woo-Jin (KR), CHEN, Jianle (KR), JUNG, Hae-Kyung 
(KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị giải mã hình ảnh  
(57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã hình ảnh bằng cách nhóm các đơn  vị dự đoán liền 

kề thành đơn vị biến đổi và thực hiện biến đổi các đơn vị dự đoán liền kề sang miền tần 
số. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp và thiết bị giải mã hình ảnh được mã 
hóa bằng cách sử dụng phương pháp và thiết bị mã hóa đã nêu. 
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(11) 33980 
(21) 1-2013-00801 (51) 7 H04N  7/24 
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(72) CHEN, Jianle (KR), CHEON, Min-Su (KR), LEE, Jae-Chool (KR), MIN, Jung-Hye 
(KR), JUNG, Hae-Kyung (KR), KIM, Il-Koo (KR), LEE, Sang-Rae (KR), LEE, Kyo-
Hyuk (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị giải mã hình ảnh 
(57)     Sáng chế đề xuất thiết bị giải mã hình ảnh: thiết bị này bao gồm: bộ thu để nhận và phân 

tích luồng bit của hình ảnh được mã hoá, bộ xử lý để trích từ luồng bit: thông tin về kích 
thước lớn nhất của đơn vị mã hoá, đơn vị mã hoá này là đơn vị dữ liệu trong đó ảnh được 
giải mã và thông tin mã hoá về chiều sâu được mã hoá và chế độ mã hoá cho các đơn vị 
mã hoá của ảnh và bộ giải mã để xác định  các đơn vị mã hoá của cấu truc cây và giải 
mã ảnh dựa trên các đơn vị mã hoá xác định được của cấu trúc cây, bằng cách sử dụng 
thông tin được trích về kích thước lớn nhất của đơn vị mã hoá và thông tin mã hoá được 
trích về chiều sâu được mã hoá và chế độ mã hoá, trong đó ảnh được tách theo chiều 
phân cấp từ nhiều đơn vị mã hoá lớn nhất theo thông tin được trích về kích thước lớn 
nhất của đơn vị mã hóa thành các đơn vị mã hoá có chiều sâu mã hoá theo chiều câu, 
trong đó đơn vị mã hoá có chiều sâu hiện thời là một trong số số các đơn vị dữ liệu hình 
chữ nhật tách từ đơn vị mã hoá có chiều sâu cao hơn, trong đó đơn vị mã hoá có chiều 
sâu hiện thời được tách thành các đơn vị mã hoá có chiều sâu thấp hơn cho đến các đơn 
vị mã hoá có chiều sâu mã hoá tương ứng, độc lập với các đơn vị mã hoá lân cận và 
trong đó các đơn vị mã hoá xác định được của cấu trúc cây bao gồm các đơn vị mã hoá 
có chiều sâu mã hoá giữa các đơn vị mã hoá tách từ đơn vị mã hoá lớn nhất. 
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(72) CHEN, Jianle (KR), CHEON, Min-Su (KR), LEE, Jae-Chool (KR), MIN, Jung-Hye 
(KR), JUNG, Hae-Kyung (KR), KIM, Il-Koo (KR), LEE, Sang-Rae (KR), LEE, Kyo-
Hyuk (KR) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp giải mã hình ảnh 
(57)     Sáng chế đề xuất phương pháp giải mã hình ảnh, phương pháp này bao gồm các bước: 

tách ảnh hiện thời thành ít nhất một đơn vị mã hoá lớn nhất; xác định chiều sâu được mã 
hoá để đưa ra kết quả mã hoá cuối cùng theo ít nhất một miền được tách thu được nhờ 
tách miền có mỗi trong số ít nhất một đơn vị mã hoá lớn nhất theo các chiều sâu, nhờ 
mã hoá ít nhất một miền được tách, dựa trên chiều sâu làm sâu theo tỷ lệ với số lần miền 
của mỗi đơn vị mã hoá lớn nhất được tách; và đưa ra dữ liệu ảnh cấu thành kết quả mã 
hoá cuối cùng theo ít nhất một miền được tách, và thông tin mã hoá về chiều sâu được 
mã hoá và chế độ dự báo, theo mỗi đơn vị mã hoá lớn nhất.  
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(11) 33982 
(21) 1-2013-00803 (51) 7 H04N  7/32,  7/24 
(62) 1-2012-01954   
(22) 08.12.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/KR2010/008735 08.12.2010 (87) WO/2011/071308 16.06.2011 
(30) 10-2009-0121400      08.12.2009  KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.03.2013 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Sun-Il (KR), CHEON, Min-Su (KR), HAN, Woo-Jin (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp giải mã viđeo 
(57)      Sáng chế đề xuất phương pháp giải mã viđeo, phương pháp này bao gồm các bước: nhận 

và phân giải dòng bít của hình ảnh mã hóa: xác định các đơn vị tạo mã có cấu trúc phân 
cấp là các đơn vị dữ liệu trong đó ảnh mã hoá được giải mã, và các đơn vị phụ cho dự 
đoán các đơn vị tạo mã: bằng cách sử dụng thông tin chỉ rõ hình dạng phân chia của các 
đơn vị tạo mã và thông tin về các đơn vị dự đoán của các đơn vị tạo mã: mà đã được 
phân giải từ dòng bit, trong đó các đơn vị phụ bao gồm các phân vùng thu được bằng 
cách chia ít nhất một trong số chiều cao và chiều rộng của đơn vị tạo mã theo tỷ lệ tuỳ ý; 
và xây dựng lại hình ảnh bằng cách thực hiện việc giải mã bao gồm việc bù chuyển 
động sử dụng các phân vùng cho các đơn vị tạo mã- sử dụng thông tin mã hóa được 
phân giải từ dòng bit nhận được, trong đó các đơn vị tạo mã có cấu trúc phân cấp bao 
gồm các đơn vị tạo mã có độ sâu mã hóa được chia phân cấp theo độ sâu mã hóa và độc 
lập với các đơn vị tạo mã lân cận.  
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(11) 33983 
(21) 1-2013-00804 (51) 7 H04N  7/32,  7/24 
(62) 1-2012-01954   
(22) 08.12.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/KR2010/008735 08.12.2010 (87) WO/2011/071308 16.06.2011 
(30) 10-2009-0121400      08.12.2009  KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.03.2013 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Sun-Il (KR), CHEON, Min-Su (KR), HAN, Woo-Jin (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị giải mã viđeo 
(57)      Sáng chế đề xuất thiết bị giải mã viđeo: thiết bị bao gồm: bộ thu nhận và phân giải dòng 

bit của hình ảnh mã hóa; bộ xử lý xác định các đơn vị tạo mã có cấu trúc phân cấp là các 
đơn vị dữ liệu trong đó ảnh mã hóa được giải mã- và các đơn vị phụ cho dự đoán các 
đơn vị tạo mã, bằng cách sử dụng thông tin chỉ rõ hình dạng phân chia của các đơn vị 
tạo mã và thông tin về các đơn vị dự đoán của các đơn vị tạo mã, mà đã được phân giải 
từ dòng bit, trong đó các đơn vị phụ bao gồm các phân vùng thu được bằng cách chia ít 
nhất một trong số chiều cao và chiều rộng của đơn vị tạo mã theo tỷ lệ tùy ý; và bộ giải 
mã xây dựng lại hình ảnh bằng cách thực hiện việc giải mã bao gồm việc bù chuyển 
động sử dụng các phân vùng cho các đơn vị tạo mã, sử dụng thông tin mã hóa được phân 
giải từ dòng bit nhận được. 
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(11) 33984 
(21) 1-2013-00817 (51) 7 F22B  37/22,  37/24 
(22) 10.05.2012 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/CN2012/073505 10.05.2012 (87) WO 2012/159499 29.11.2012 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.03.2013 
(71) SHANGHAI BOILER WORKS, LTD.  (CN) 

250 Huaning Road, Minhang, Shanghai, 200245, P. R. China 
(72) REN, Yanming  (CN), GU, Weihong  (CN), SUN, Houbin (CN), CHEN, Li  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Đồ gá đa năng dùng để lắp ráp ống góp của nồi hơi 
(57)     Sáng chế đề cập đến đồ gá đa năng dùng để lắp ráp ống góp thích hợp để lắp ráp các đầu 

nối dài và thân ống góp của nồi hơi. Đầu tiên, thân ống góp cần lắp ráp được bố trí trên 
lớp thép lót như thanh thép hình chữ H, và thân của đồ gá được cố định trên thanh thép 
hình chữ H thông qua giá kẹp có tấm kẹp đồ gá và trục lăn so le để đảm bảo độ thẳng 
của đồ gá khi lắp ráp; các khung ngoài được bố trí cách đều theo phương chiều dài. Các 
khung ngoài đỡ cố định đầu nối dài bằng cách điều chỉnh kích thước hoặc vị trí trong 
quá trình lắp ráp. Đồ gá theo sáng chế cố định các rãnh và tấm thép dẹt giữa các hàng 
ống để đỡ hàng ống nhằm đảm bảo độ chính xác lắp ráp. Đồ gá theo sáng chế có thể 
được dùng để lắp ráp các ống góp cho các đầu nối dài có kết cấu khác nhau. Đây là kiểu 
lắp ráp có thể ngăn ngừa sự biến dạng của ống góp trong quá trình hàn và gia nhiệt. 
Ngoài ra, đồ gá này còn khiến cho việc nâng hạ, lật, kiểm tra áp lực, và quá trình tạo 
mép của các đầu nối dài trở nên thuận tiện hơn.  

  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
446 

(11) 33985 
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250 Huaning Road, Minhang, Shanghai, 200245, China 
(72) WANG, Ruijuan (CN), ZHOU, Shuguang (CN), ZHAO, Shenhui (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị tiết lưu 
(57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị tiết lưu bao gồm tấm lỗ, giá tiết lưu, và vòng kẹp, trong đó 

tấm lỗ được bố trí trên mặt trên của giá tiết lưu; giá tiết lưu được nối với bình chịu áp 
suất; và vòng kẹp ôm và kẹp tấm lỗ và giá tiết lưu. Giá tiết lưu có thể được lắp từ trước 
trên bình chịu áp suất bằng cách hàn hoặc vặn ren theo yêu cầu cụ thể trong nhà máy 
sản xuất, và giá tiết lưu là tương ứng với tấm lỗ. Do đó, quy trình sản xuất có thể đơn 
giản nhưng vẫn có độ chính xác cao. Và việc sản xuất hàng loạt có thể được thực hiện để 
giúp làm tăng lợi ích kinh tế lên rất nhiều.  
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(11) 33986 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.03.2013 
(71) SHANGHAI BOILER WORKS, LTD.  (CN) 

250 Huaning Road, Minhang, Shanghai, 200245, P. R. China 
(72) ZHAO, Jinggang (CN), WANG, Yongxin (CN), LI, Fan  (CN), LIANG, Xinzhong  

(CN), LIU, Jianbin  (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Kết cấu có nhiều đầu nối dùng để nối hệ thống đuờng ống của 

nồi hơi 
(57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu có nhiều đầu nối được tạo ra bằng cách đúc hoặc rèn dùng 

để nối hệ thống đường ống của nồi hơi. Kết cấu nối này bao gồm: cụm đường ống đứng 
được dùng để nối các hệ thống đường ống đứng của nồi hơi, cụm đường ống này chứa 
các đường ống đứng mà tất cả đều được bố trí trên cùng một mặt phẳng và mỗi ống đều 
có đầu nối trên ở một đầu và đầu nối dưới ở đầu còn lại; cụm đường ống nghiêng được 
dùng để nối các hệ thống đường ống nghiêng của nồi hơi, cụm đường ống này có các 
đường ống nghiêng mà tất cả đều được bố trí trên cùng một mặt phẳng và mỗi ống đều 
có đầu nối trên ở một đầu và đầu nối  dưới ở đầu còn lại; trong đó các đường ống đứng 
và các đường ống nghiêng được bố trí xen kẽ nhau.  Kết cấu này đơn giản và đồng đều, 
có thể tránh được việc phải dùng rất nhiều khoảng trống cho các ống đi vòng của đường 
ống, có lợi cho việc bịt kín lò nồi hơi và cũng có thể hạn chế sự di chuyển, giảm ứng 
suất và sự gia tăng độ lệch do sự mở rộng hệ thống. Việc áp dụng kết cấu có nhiều đầu 
nối được tạo ra bằng cách đúc hoặc rèn có thể làm tăng đáng kể tốc độ lắp ráp của nhà 
máy khi lắp ráp các bộ phận hệ thống và tạo điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt trong 
phân xưởng và ở công trường.  
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(71) ALCOA INC.  (US) 

Alcoa Corporate Center, 201 Isabella Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15212-5858, 
United States of America 

(72) DICK, Robert E. (US), FEDUSA, Anthony J. (US), MYERS, Gary L. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Vật chứa kim loại được tạo hình và quy trình chế tạo vật chứa 

này 
(57)     Sáng chế đề cập đến vật chứa bằng kim loại được tạo hình bao gồm ít kim loại hơn so với 

các vật chứa bằng kim loại được tạo hình đã biết trong khi vẫn có thể mang tải trọng dọc  
trục vừa đủ và trải qua các quá trình chế tạo, gồm bước  thắt mà không xảy ra sự nứt, sự 
cong vênh, sự co bẹp hoặc khuyết tật vật lý khác. Sáng chế cũng đề cập đến quy trình 
chế tạo vật chứa bằng kim loại có thành bên với độ dày thay đổi được, trong đó một 
phần của thành bên có độ dày thay đổi được được chế tạo bằng cách sử dụng một khuôn 
đúc hoặc nhiều khuôn đúc.  
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(71) GREEN SOURCE ENERGY LLC  (US) 

6 Waterford Circle, The Woodlands, Texas 77381-6613, United States of America 
(72) FAN, Liang-tseng (US), SHAFIE, Mohammad Reza (US), TOLLAS, Julius Michael 

(US), LEE, William Arthur Fitzhugh (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp chiết chất hữu cơ chứa hyđrocacbon 
(57)    Sáng chế đề xuất phương pháp chiết chất hữu cơ chứa hyđrocacbon từ nguyên liệu chứa 

hyđrocacbon chứa nhiên liệu hóa thạch dạng lỏng nhớt, lỏng hoặc dạng khí được chọn từ 
nhóm bao gồm dầu thô nặng, dầu thô, khí tự nhiên hoặc hỗn hợp của chúng. Phương 
pháp này bao gồm bước chuẩn bị dung dịch thứ nhất gồm dung dịch turpentin. Dung 
dịch turpentin này được cho tiếp xúc với nguyên liệu chứa hyđrocacbon tại chỗ trong vỉa 
ngầm chứa nhiên liệu hóa thạch nêu trên, nhờ đó tạo ra hỗn hợp chiết để chiết chất hữu  
cơ chứa hyđrocacbon vào dung dịch turpentin nêu trên và tạo ra dung dịch chiết. Dung 
dịch chiết này được loại bỏ ra khỏi vỉa nêu trên, trong đó dung dịch chiết này chứa dung 
dịch turpentin chứa chất hữu cơ chứa hyđrocacbon chiết được. Chất hữu cơ chứa 
hyđrocacbon chiết được được tách ra khỏi cặn không chiết được. Phương pháp này còn 
bao gồm bước tách chất hữu cơ chứa hyđrocacbon chiết được ra khỏi dung dịch 
turpentin.  
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(US), LEE, William Arthur Fitzhugh (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm và thiết bị dùng cho phương pháp chiết chất hữu cơ 

chứa hyđrocacbon và phương pháp thu hồi chất hữu cơ chứa 
hyđrocacbon này 

(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp chiết chất hữu cơ chứa hyđrocacbon từ các nguyên 
liệu chứa hyđlocacbon bao gồm các bước: chuẩn bị dung dịch thứ nhất chứa dịch 
turpentin; cho các nguyên liệu chứa hyđrocacbon tiếp xúc với dịch turpentin để tạo ra 
hỗn hợp chiết; chiết nguyên liệu hyđrocacbon này vào dịch tulpentin; và tách nguyên 
liệu hyđrocacbon chiết được ra khỏi cặn không chiết  được.  
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(72) LEE, Tammy (US), HAN, Woo-Jin (KR), LEE, Kyo-Hyuk  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp giải mã hình ảnh 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã hình ảnh. Phương pháp bao gồm các bước: lựa 

chọn chế độ hoạt động từ thông tin về bộ phận dự đoán vectơ chuyển động của khối hiện 
hành từ chế độ hoạt động thứ nhất trong đó thông tin chỉ rõ bộ phận dự đoán vectơ 
chuyển động từ trong số ít nhất một bộ phận dự đoán vectơ chuyển động được mã hoá 
hoặc chế độ hoạt động thứ hai trong đó thông tin chỉ rõ việc tạo ra bộ phận dự đoán 
vectơ chuyển động dựa trên các khối hoặc điểm hình ảnh được bao gồm trong vùng đã 
được mã hóa trước đó liền kề với khối hiện hành được mã hoá, xác định bộ phận dự 
đoán vectơ chuyển động của khối hiện hành theo chế độ hoạt động được lựa chọn và mã 
hóa các thông tin về bộ phận dự đoán vectơ chuyển động của khối hiện hành, và mã hóa 
vectơ khác biệt giữa vectơ chuyển động của khối hiện hành và bộ phận dự đoán vectơ 
chuyển động của khối hiện hành.  
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(11) 33991 
(21) 1-2013-00833 (51) 7 H04N  7/32,  7/24 
(62) 1-2012-00288   
(22) 13.08.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/KR2010/005365 13.08.2010 (87) WO 2011/019247 17.02.2011 
(30) 10-2009-0074896      13.08.2009  KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.02.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 442-742, Republic of 
Korea 

(72) LEE, Tammy (US), HAN, Woo-Jin (KR), LEE, Kyo-Hyuk  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp giải mã hình ảnh 
(57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã hình ảnh. Phương pháp bao gồm các bước: lựa 

chọn chế độ hoạt động từ thông tin về bộ phận dự đoán vectơ chuyển động của khối hiện 
hành từ chế độ hoạt động thứ nhất trong đó thông tin chỉ rõ bộ phận dự đoán vectơ 
chuyển động từ trong số ít nhất một bộ phận dự đoán vectơ chuyển động được mã hoá 
hoặc chế độ hoạt động thứ hai trong đó thông tin chỉ rõ việc tạo ra bộ phận dự đoán 
vectơ chuyển động dựa trên các khối hoặc điểm hình ảnh được bao gồm trong vùng đã 
được mã hóa trước đó liền kề với khối hiện hành được mã hoá, xác định bộ phận dự 
đoán vectơ chuyển động của khối hiện hành theo chế độ hoạt động được lựa chọn và mã 
hóa các thông tin về bộ phận dự đoán vectơ chuyển động của khối hiện hành, và mã hóa 
vectơ khác biệt giữa vectơ chuyển động của khối hiện hành và bộ phận dự đoán vectơ 
chuyển động của khối hiện hành.  
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(11) 33992 
(21) 1-2013-00834 (51) 7 H04N  7/32,  7/24 
(62) 1-2012-00416   
(22) 17.08.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/KR2010/005436 17.08.2010 (87) WO 2011/021838 24.02.2011 
(30) 10-2009-0075854      17.08.2009  KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.02.2012 
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Korea 

(72) SONG, Hak-Sup (KR), MIN, Jung-Hye (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp giải mã hình ảnh 
(57)    Sáng chế đề xuất phuơng pháp giải mã hình ảnh, phương pháp bao gồm các bước: trích 

xuất từ dòng bit thông tin chỉ rõ chế độ dự đoán trong nội bộ được áp dụng cho khối 
hiện hành cần được giải mã; và thực hiện dự đoán trong nội bộ trên khối hiện hành theo 
chế độ dự doán trong nội bộ được chỉ rõ bởi tín hiệu trích xuất được, trong đó chế độ dự 
đoán trong nội bộ chỉ rõ việc dự đoán trong nội bộ cho dự đoán hiện hành nằm ở vị trí (i, 
J) của khối hiện hành, trong đó i vạn là các số nguyên. 

  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
454 

(11) 33993 
(21) 1-2013-00835 (51) 7 H04N  7/32,  7/24 
(62) 1-2012-00288   
(22) 13.08.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/KR2010/005365 13.08.2010 (87) WO 2011/019247 17.02.2011 
(30) 10-2009-0074896      13.08.2009  KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.02.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 442-742, Republic of 
Korea 

(72) LEE, Tammy (US), HAN, Woo-Jin (KR), LEE, Kyo-Hyuk  (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị giải mã vectơ chuyển động 
(57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã vectơ chuyển động. Thiết bị này bao gồm bộ dự 

đoán, bộ phận này xác định các khối liền kề liền kề với khối hiện hành có vectơ chuyển 
động, các ứng viên phần tử dự đoán vectơ chuyển động từ các vectơ chuyển động của 
các khối liền kề xác định được, và phần tử dự đoán vectơ chuyển động của khối hiện 
hành từ các ứng viên phần tử dự đoán vectơ chuyến động dựa trên thông tin chế độ dự 
đoán của khối hiện hành; và bộ khôi phục vectơ chuyển động, bộ phận này thu nhận 
vectơ chuyển động của khối hiện hành dựa trên phần tử dự đoán vectơ chuyển động và 
vectơ khác biệt thu được từ dòng bit, trong đó các khối liền kề bao gồm khối thứ nhất ở 
bên ngoài khối hiện hành nằm ở phía dưới bên trái của khối hiện hành.  
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(11) 33994 
(21) 1-2013-00836 (51) 7 H04N  7/32,  7/24 
(62) 1-2012-00416   
(22) 17.08.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/KR2010/005436 17.08.2010 (87) WO 2011/021838 24.02.2011 
(30) 10-2009-0075854      17.08.2009  KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.02.2012 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 442-742, Republic of 
Korea 

(72) SONG, Hak-Sup (KR), MIN, Jung-Hye (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp giải mã hình ảnh 
(57)    Sáng chế đề xuất phương pháp giải mã hình ảnh, trong đó các điểm hình ảnh lân cận 

được sử dụng để thực hiện dự báo bên trong trên khối hiện hành cần được mã hoá được 
lọc và quá trình dự báo bên trong được thực hiện nhờ sử dụng các điểm hình ảnh lân cận 
được lọc.  
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(11) 33995 
(21) 1-2013-00841 (51) 7 C08J  9/00,  9/24, C08K  7/00 
(22) 24.08.2011 (43) 27.05.2013 
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(30) 61/376,607 24.08.2010 US 

61/392,558 13.10.2010 US 
13/181,476 12.07.2011 US 

(71) ECOPURO LLC  (US) 
1624 Market Street, Suite 207, Denver, Colorado 80202, United States of America 

(72) JOHNSON William L., Sr. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bọt gồm chất phụ gia và quy trình sản xuất bọt này 
(57)     Sáng chế đề cập đến các hạt trộn động học cấu trúc ba chiều, có tính đặc thù cao cho 

việc tăng cường các vùng năng lượng bề mặt thấp, cho các vị trí bong bóng và tạo nhân 
để tạo ra bột trọng lượng nhẹ, bền, có cấu trúc lỗ rỗng đặc. Thành phần bọt gồm các hạt 
liên tục duy trì hoạt tính khi các chất lưu cấu thành bọt di chuyển trong quy trình làm 
giãn nở bọt. Sự trộn liên tục tăng cường cho sự phân tán tốt hơn của các chất tạo bọt 
cũng như nâng cao tính linh động của các chất tạo bọt nhờ sự phân tán tốt hơn của các 
chất phụ gia có hoạt tính và không có hoạt tính trong toàn bộ polyme trong quá trình 
giãn nở bọt, nhờ đó cải thiện độ đặc của cấu trúc lỗ rỗng. Việc bổ sung các hạt trộn 
động học sẽ cho các kết quả tương tự trong vật liệu bọt cấu trúc bất kỳ sử dụng các chất 
tạo bọt thu nhiệt, các chất tạo bọt tỏa nhiệt và/hoặc các hệ đúc áp lực bọt khí. 
 Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất bọt này.  
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(11) 33996 
(21) 1-2013-00848 (51) 7 C09K  3/14, C22C  1/05, F16D  
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(22) 19.03.2013 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.03.2013 
(71) Viện Khoa học vật liệu - Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam  (VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Đoàn Đình Phương (VN), Nguyễn Văn Luân (VN) 
(54) Phương pháp sản xuất vật liệu ma sát thiêu kết chứa các hạt 

cứng chịu mài  mòn và vật liệu thu được bằng phương pháp này
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu ma sát thiêu kết nền kim loại chứa 

các hạt cứng chịu mài mòn, ứng dụng để sản xuất má phanh hoạt động trong các điều 
kiện khắc nghiệt. Phương pháp này bao gồm các công đoạn: trộn bột nguyên liệu trong 
máy trộn; ép hỗn hợp bột thu được để tạo ra vật liệu ép; và thiêu kết vật liệu ép thu được, 
khác biệt ở chỗ, trước khi trộn các thành phần bột nguyên liệu trong máy trộn, thực hiện 
thêm công đoạn nghiền toàn bộ lượng hạt cứng chịu mài mòn với 2/3 lượng bột sắt và 
1/2 lượng bột đồng nguyên liệu trong máy nghiền bi, vê viên hỗn hợp đã nghiền và bao 
bọc những viên thu được bằng lớp mỏng bột đồng với lượng là l/2 lượng bột đồng còn lại 
nêu trên. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật liệu ma sát thiêu kết thu được bằng 
phương pháp này.  
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11/00 
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(71) UOP LLC   (US) 

25 East Algonquin Road, P.O. Box 5017, Des Plaines, Illinois 60017-5017, United 
States of America 

(72) Gregory R. WERBA  (US), Jason T. CORRADI (US), Xin X. ZHU (GB), David W. 
ABLIN (US), Saadet ULAS ACIKGOZ (TR) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình sản xuất đồng phân xylen 
(57)     Sáng chế đề cập đến tổ hợp xử lý chất thơm tạo ra một hoặc nhiều chất đồng phân xylen 

mang lại nhiều ưu điểm nhằm bảo toàn năng lượng qua sự trao đổi nhiệt trong tổ hợp 
này. Một ưu điểm chưa được ghi nhận trước đây là nhờ việc sử dụng hai cột chưng cất 
song song hoạt động ở áp suất khác nhau để tách các chất thơm có 8 nguyên tử cacbon 
ra khỏi chất thơm có nhiều hơn 9 nguyên tử cacbon. Các cột song song này mang lại 
nhiều ưu điểm bổ sung nhằm bảo toàn năng lượng trương tổ hợp nhờ quá trình trao đổi 
nhiệt trong thiết bị thu hồi xylen liên hợp.  
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ACIKGOZ (TR), Jason T. CORRADI  (US), David W. ABLIN (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình sản xuất para-xylen 
(57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất các chất đồng phân xylen, cụ thể là para- xylen 

từ phức chất thơm có khả năng tiết kiệm năng lượng nhờ có sự trao đổi nhiệt bên trong 
phức chất thơm này. Mục đích tiết kiệm năng lượng đạt được thông qua việc đề xuất hai 
cột chưng cất song song vận hành ở áp suất khác nhau để tách các hợp chất thơm có 8 
nguyên tử cacbon ra khỏi các hợp chất thơm có nhiều hơn 9 nguyên tử cacbon. Các cột 
song song này bổ sung thêm cơ hội tiết kiệm năng lượng bên trong phức chất thông qua 
việc trao đổi nhiệt trong thiết bị thu hồi xylen phối hợp.  
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(21) 1-2013-00860 (51) 7 F01N  3/28 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.03.2013 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Atsushi MURAKAMI (JP), Kensuke HONMA (JP), Kazuhisa MAEDA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu chuyển hóa xúc tác dùng để làm sạch khí xả và xe 

dạng yên ngựa được trang bị cơ cấu này 
(57)    Mục đích của sáng chế là đề xuất cơ cấu chuyển hóa xúc tác dùng để làm sạch khí xả có 

khả năng cải thiện tính năng của động cơ và tính năng làm sạch khí xả, đồng thời cải 
thiện được năng suất gia công. Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất cơ cấu 
chuyển hóa xúc tác trong đó chiều dày của đệm giữ (81 ) được đặt sao cho mật độ biểu 
kiến của đệm giữ (81) trong quá trình lắp bằng hoặc lớn hơn 0,25g/cm3 và nhỏ hơn 
0,51g/cm3 và đường kính ngoài (D1) của vật mang chất xúc tác (80) được đặt tùy thuộc 
vào lực tương tác của đệm giữ khi đi qua dụng cụ lắp ép (105) và lực tương tác của đệm 
giữ sau khi được lắp ép vào trong ống giữ (82), đệm giữ (81) được làm bằng tấm sợi vô 
cơ không có khả năng giãn nở, lực ép (F) mà làm dịch chuyển vật mang chất xúc tác 
(80) theo hướng dọc trục tương đối với ống giữ (82) trong quá trình sử dụng cơ cấu 
chuyển hóa xúc tác (63) này, và chiều dài (L2) dọc theo chiều dọc của vật mang chất 
xúc tác (80) trong đệm giữ (81) quấn quanh vật mang chất xúc tác (80) được đặt dài hơn 
đường kính quấn (D1) của đệm giữ (81) quanh vật mang chất xúc tác (80) khiến cho lực 
giữ (R) lớn h−n lực ép (F) có thể được đảm bảo.  
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1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) Tsuyoshi OGUCHI (JP), Yoshihisa HIROSE (JP), Yosuke TSUCHIYA (JP) 
(74) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
(54) Đèn dùng cho xe 
(57)     Mục đích của sáng chế là đề xuất một bảng đèn thích ứng với đèn dùng cho các loại xe 

có thiết kế khác nhau.  
Để đạt được mục đích nêu trên, sáng chế đề xuất đèn dùng cho xe bao gồm: nguồn 
chiếu sáng bằng đèn LED; bảng đèn có phần lắp mà nguồn chiếu sáng bằng đèn LED 
được lắp trên đó; và bộ phận phản xạ được bố trí sao cho bộ phận phản xạ này che 
nguồn chiếu sáng bằng đèn LED, bộ phận phản xạ dùng để phản xạ ánh sáng phát ra từ 
nguồn chiếu sáng bằng đèn LED theo cách có định hướng, trong đó phần lắp được tạo ra 
bởi các phần lắp được bố trí ít nhất theo cùng một chiều trong số chiều dọc  và chiều 
ngang của xe, sao cho việc bố trí nguồn chiếu sáng bằng đèn LED có thể được chọn từ 
nhiều cách bố trí khác nhau, và bộ phận phản xạ được lắp theo cách tháo ra được vào 
bảng đèn sao cho bộ phận phản xạ có hình dạng tương ứng với cách bố trí các đèn LED, 
có thể được lựa chọn.  
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(11) 34001 
(21) 1-2013-00869 (51) 7 A45C  1/10,  13/18, A47G  1/06, 

E05B  73/00 
(22) 16.09.2011 (43) 27.05.2013 
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(30) PCT/EP2010/063752    17.09.2010 EP 
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Av. de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 
(72) GREMAUD, FrÐdÐric (CH), SCHWAB, Xavier (CH), DECOUX, Eric (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hộp chống giả mạo 
(57)      Sáng chế đề cập đến hộp chống giả mạo dùng cho vật thật, hộp gồm có không gian chứa 

để phù hợp với vật nằm giữa các chi tiết tấm thứ nhất và thứ hai, các chi tiết tấm này có 
thể được gắn cố định với nhau trong ít nhất một vùng gần như bao quanh hoàn toàn 
không gian chứa. ít nhất một trong các chi tiết tấm gồm có ít nhất một chi tiết bảo đảm 
không thể thấy được dưới ánh sáng trong khoảng bước sóng thấy được.  
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(11) 34002 
(21) 1-2013-00871 (51) 7 B21D  7/025 
(22) 05.01.2012 (43) 27.05.2013 
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1-23-23, Ebisu, Shibuya-ku, Tokyo 150-0013 Japan 
(72) RAN, Kouhei (JP), NAKAZATO, Kazuhiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị uốn ống 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị uốn ống gồm bộ phận quay ống theo cách đơn giản và với 

giá thành thấp, trong đó bao gồm bộ phận quay có thể được sử dụng cho các ống mà 
chiều uốn của chúng có thể thay đổi và các hình dạng uốn của chúng khác nhau. Để đạt 
được  mục đích của sáng chế đề ra, thiết bị uốn ống gồm: bộ phận cấp  gồm đế cấp ống 
được bố trí để di chuyển theo chiều tiến lên của ống và mâm cặp được lắp quay trên đế 
cấp để đỡ ống; bộ phận quay  gồm cam được tạo bởi việc gấp chi tiết tấm dài hoặc chi 
tiết thanh gần như song song với chiều di chuyển của đế cấp và thanh đẩy cam được lắp 
trên đế cấp để di chuyển theo chiều thẳng đứng đối với lõi trục của ống sao cho thanh 
đẩy cam ăn khớp với cam, và thanh đẩy cam khóa liên động với mâm cặp. Khi đế cấp 
được di chuyển tiến lên, thanh đẩy cam được di chuyển theo cam, và sự di chuyển này 
được truyền đến mâm cặp để cho mâm cặp quay.  
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(11) 34003 
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(71) 1. VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE  (FR) 

54 rue Anatole France, F-59620 Aulnoye Aymeries, France 
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6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008071, Japan 

(72) ELDER, Russell (US), MAILLON, Bertrand (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Mối nối ren ống và mối nối ren bán chìm 
(57)    Sáng chế đề cập đến mối nối ren ống bao gồm chi tiết ống thứ nhất và chi tiết ống thứ 

hai. Chi tiết ống thứ nhất bao gồm chốt mở rộng từ đầu của thân chính của ống thứ nhất 
đến đầu kết thúc của ống thứ nhất. ống thứ hai bao gồm hộp mở rộng từ đầu của thân 
chính của ống thứ hai đến đầu kết thúc của ống thứ hai. Diện tích mặt cắt ngang tới hạn 
của chốt có giá trị khoảng ± 5% diện tích mặt cắt ngang tới hạn của hộp. Diện tích mặt 
cắt ngang tới hạn của mỗi chi tiết trong số chốt và hộp có giá trị khoảng ±5% của giá trị 
tổng diện tích mặt cắt ngang tới hạn của diện tích mặt cắt ngang tới hạn trung gian của 
hộp và diện tích mặt cắt ngang tới hạn trung gian của chốt.  
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(11) 34004 
(21) 1-2013-00925 (51) 7 H04L  7/00 
(22) 26.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/049405 26.08.2011 (87) WO/2012/027700 01.03.2012 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.03.2013 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121, USA 
(72) SHI, Kai (CN), ZHANG, Ning (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp phát và thu theo dõi pha cho hệ thống truyền 

thông không dây 
(57)    Trong hệ thống nhiều đầu vào nhiều đầu ra, chức năng giải điều biến dãy thu của nút 

không dây được cải tiến để bao gồm việc theo dõi pha. Thay vì thực hiện theo dõi pha 
trong các ký hiệu dữ liệu mà làm vướng các mạng không dây thông lượng rất cao, 
trường thực hành lâu (LTF - Long Training Field) VHT nhúng vào phần mở đầu của 
khung được sử dụng để theo dõi pha. Các âm thăm dò một dòng được thêm vào trong 
quá trình phát VHT-LTF. Việc này được khai thác ở phía thu để có thể đánh gía kênh 
bằng cách sử dụng các âm thăm dò trong tập thứ nhất của trường thực hành lâu. Tập thứ 
hai của trường thực hành lâu sau đó được sử dụng để đánh giá pha của các âm thăm dò 
bằng cách sử dụng kênh đánh giá. Việc đánh giá pha được thực hiện để áp dụng liên tục 
cho các âm dữ liệu thu được khác qua VHT-LTF của các ký hiệul dữ liệu. Sai số pha do 
không khớp PLL và tạp âm pha bị giảm tại phía thu, dẫn đến tỷ lệ tín hiệu trên tạp âm 
tốt hơn cho các mức khác nhau có sự đổi tần phần triệu và độ dịch trong tần số. Hơn 
nữa, việc đánh giá kênh MIMO chính xác hơn, cải tiến toàn bộ mạng không dây khi dữ 
liệu đánh giá kênh MIMO chính xác này tham gia vào việc điều chỉnh và cái bắt tay 
giữa các nút không dây.  
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(86) PCT/KR2011/006297 25.08.2011 (87) WO 2012/026772 01.03.2012 
(30) 10-2010-0082548      25.08.2010  KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) Jong Sung JOO (KR), Joon Ho WON (KR), Ho Ik HWANG (KR), Byeong Cheol 

HWANG  (KR), Chul Min CHOI (KR), Se Jin KWAK (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp điều chỉnh thuộc tính phức hợp và thiết bị cầm 

tay thực hiện phương pháp này 
(57)     Sáng chế đề xuất phương pháp điều chỉnh thuộc tính phức hợp của thiết bị cầm tay gồm 

các bước thu một tín hiệu vào để điều chỉnh thuộc tính phức hợp, kiểm tra chương trình 
ứng dụng được kích hoạt theo sự thu nhận tín hiệu vào, và kiểm tra ít nhất một thuộc 
tính phức hợp được xác định trong chương trình ứng dụng, xuất ra một một giao diện ma 
trận điều chỉnh thuộc tính trong đó các thuộc tính đã kiểm tra được sắp xếp dựa trên một 
trục đã cho của ma trận.  
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YOSHINO, Noboru  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm làm sạch da đầu và tóc 
(57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm làm sạch chứa lượng nhất định hoặc nhiều hơn chất hoạt 

động bề mặt kiểu axit axylamino, và chứa thêm chất hoạt động bề mặt không ion và chất 
hoạt động bề mặt lưỡng tính kiểu betain, mà có độ nhớt thích hợp và thể hiện hiệu quả 
dưỡng tốt.  
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(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 
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John J. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng miệng có khả năng thu năng lượng cơ 

học 
(57)     Sáng chế đề cập đến bàn chải đánh răng thu năng lượng cơ học có thể sử dụng các mạch 

và các thiết bị để biến đổi năng lượng cơ học thành năng lượng điện. Việc biến đổi này 
có thể được thực hiện nhờ sử dụng các thiết bị áp điện để biến đổi các ứng suất và sức 
căng từ sự uốn cong đầu bàn chải đánh răng và/hoặc các lông chải trong quá trình sử 
dụng, và có thể được thực hiện nhờ sử dụng các máy phát điện từ bao gồm việc đi nam 
châm qua cuộn để tạo ra dòng điện. Năng lượng điện tạo thành có thể được chỉnh lưu, và 
tích trữ trong thiết bị tích trữ, như tụ điện hoặc pin nạp lại được. Mạch chuyển có thể có 
cấu trúc để dò mức năng lượng tích trữ được trong thiết bị tích trữ, và để đóng mối nối 
điện khi đã đạt đến mức năng lượng định trước (ví dụ, điện tích). Mức định trước có thể 
tương ứng với lượng chải mong muốn (ví dụ, tính đến độ dài hành trình và lực, và số 
lượng hành trình), và việc đóng mối nối điện có thể được sử dụng để cấp điện cho các 
thiết bị đầu ra khi mà đã đạt đến lượng chải mong muốn.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy cắt kim loại theo phương nằm ngang 
(57)     Sáng chế đề cập đến máy cắt kim loại theo phương nằm ngang (1) với khung bệ (10) 

gồm có phần chân (11) và phần đỡ bàn trượt (12) đứng theo phương thẳng đứng trên 
phần chân (11 ); bàn trượt theo trục X (20) được lắp vào phần mặt sau của phần đỡ bàn 
trượt (12) và có khả năng trượt theo hướng trái-phải nhờ cơ cấu tịnh tiến theo trục X 
(50); bàn trượt theo trục Y (30) được lắp vào bàn trượt theo trục X (20) và có khả năng 
trượt theo hướng lên trên- xuống dưới nhờ cơ cấu tịnh tiến theo trục Y (60); và cơ cấu 
trục chính (40) được lắp vào bàn trượt theo trục Y (30) và có khả năng trượt theo hướng 
trước- sau nhờ cơ cấu tịnh tiến theo trục Z (70). Máy cắt kim loại theo phương nằm 
ngang (1) này được làm thích ứng sao cho bộ phận đỡ chi tiết gia công (80) để đỡ chi 
tiết gia công được lắp đặt lên phần chân (11) ở phía trước phần đỡ bàn trượt (12). Kết 
cấu này có thể giảm kích thước và trọng lượng của toàn bộ kết.  
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14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 02142, US. 
2. UCB PHARMA S.A  (BE) 
60 Allee de la Recherche, B-1070 Brussels, BE 

(72) BURKLY, Linda C. (US), FERRANT-ORGETTAS, Janine L. (US), GARBER, Ellen 
A. (US), HSU, Yen-ming (US), SU, Lihe (US), TAYLOR, Frederick R. (US), ADAMS, 
Ralph (GB), BROWN, Derek Thomas (GB), POPPLEWELL, Andrew George (GB), 
ROBINSON, Martyn Kim (GB), SHOCK, Anthony (GB), TYSON, Kerry Louise (GB) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Protein liên kết với CD154, phân tử axit nucleic phân lập được 

mã hoá protein liên kết này và phương pháp tạo ra protein 
liên kết này 

(57)    Sáng chế đề cập đến protein liên kết, bao gồm các kháng thể, dẫn xuất kháng thể và các 
đoạn kháng thể, mà liên kết đặc hiệu với protein CD154 (CD40L). Sáng chế cũng đề cập 
đến kháng thÔ, dẫn xuất kháng thể hoặc đoạn kháng thể dạng khảm, được làm giống như 
của người hoặc hoàn toàn của người liên kết đặc hiệu với biểu vị mà đoạn Fab được làm 
giống như của người bao gồm trình tự chuỗi nặng biến đổi nêu trong SEQ ID NO: 1 và 
bao gồm trình tự chuỗi nhẹ biến đổi nêu trong SEQ ID NO: 2 liên kết đặc hiệu với. Các 
protein liên kết với CD154 theo sáng chế có thể tạo ra chức năng tác động được giảm so 
với kháng thể kháng CD154 thứ hai. Các protein liên kết với CD154 theo sáng chế là 
hữu dụng trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh, như trong việc điều trị và phòng ngừa 
bệnh liên quan đến các đáp ứng miễn dịch không mong muốn do sự tương tác CD154-
CD40 gây ra.  
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(11) 34010 
(21) 1-2013-00980 (51) 7 F23L  7/00, F23J  15/02, F23M  5/08
(22) 30.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/049727 30.08.2011 (87) WO2012/030820 08.03.2012 
(30) 12/872,364 31.08.2010 US 

61/510,356 21.07.2011 US 
13/220,439 29.08.2011 US 

(71) 1. PALMER LABS, LLC  (US) 
300 Fuller Street, Durham, North Carolina 27701, United States of America 
2. 8 RIVERS CAPITAL, LLC  (US) 
300 Fuller Street, Durham, North Carolina 27701, United States of America 

(72) Miles R. Palmer (US), Rodney John Allam (GB), Glenn William Brown, Jr. (US), 
Jeremy Eron Fetvedt (US) 

(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Thiết bị đốt nhiên liệu ở áp suất cao và nhiệt độ cao 
(57)    Sáng chế đề xuất thiết bị đốt bao gồm cơ cấu trộn để trộn nhiên liệu có cacbon với oxy 

được làm giàu và chất lưu công tác để tạo ra hỗn hợp nhiên liệu. Buồng đốt được tạo ra ít 
nhất một phần bởi chi tiết làm thoát hơi xốp theo chu vi, bao quanh ít nhất một phần bởi 
chi tiết chịu áp lực. Buồng đốt có phần nạp và phần xả nằm cách nhau theo chiều dọc. 
Hỗn hợp nhiên liệu được tiếp nhận bởi phần nạp dùng cho việc đốt bên trong buồng đốt 
ở nhiệt độ đốt nhằm tạo ra sản phẩm đốt. Buồng đốt tiếp tục hướng sản phẩm đốt theo 
chiều dọc về phía phần xả. Chi tiết làm thoát hơi xốp được tạo kết cấu để hướng gần như 
đồng đều chất bay hơi đi qua chi tiết này, quanh chu vi của chi tiết làm thoát hơi tạo ra 
buồng đốt và theo chiều dọc giữa phần nạp và phần xả, về phía buồng đốt để tạo ra đệm 
tương tác giữa sản phẩm đốt và chi tiết làm thoát hơi xốp. Sáng chế còn đề xuất các hệ 
thống kết hợp.  
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(11) 34011 
(21) 1-2013-01002 (51) 7 H04B  1/40, G06F  3/41 
(22) 24.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/KR2011/006243 24.08.2011 (87) WO 2012/030102 08.03.2012 
(30) 10-2010-0083985      30.08.2010  KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea 
(72) Wan Soo LIM (KR), Su Jung YOUN (KR), Kyoung Ae LIM (KR), Sang Ki LEE (KR), 

Su Mi SHIM (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị đầu cuối di động và phương pháp trên cơ sở đa chạm 

để điều khiển danh mục đầu ra dữ liệu cho thiết bị này 
(57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị đầu cuối di động bao gồm hệ thống trên cơ sở đa - chạm, 

phương pháp để điều khiển danh mục đầu ra dữ liệu và phương pháp tương tự. Thiết bị 
đầu cuối di động có khả năng điều khiển đầu ra danh mục dữ liệu và bao gồm: màn hình 
cảm ứng để tạo ra các sự kiện đa chạm khác nhau. Thiết bị đầu cuối di động còn bao 
gồm bộ nhớ để lưu trữ các danh mục gồm các mục truy nhập dữ liệu mà được đưa ra 
màn hình cảm ứng. Thiết bị đầu cuối di động còn bao gồm; bộ điều khiển để điều khiển 
màn hình hiển thị cho danh mục dữ liệu mà bao gồm các mục truy nhập cho chương 
trình ứng dụng đáp lại chức năng của người sử dụng đang được kích hoạt, và để thay đổi 
đáp lại việc tạo ra sự kiện đa - chạm, cách bố trí danh mục dữ liệu trên màn hình cảm 
ứng theo loại chương trình ứng dụng để đưa ra màn hình đầu ra danh mục mới.  
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(11) 34012 
(21) 1-2013-01012 (51) 7 B65D  85/804 
(22) 01.09.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/US2011/050186 01.09.2011 (87) WO2012/031106 08.03.2012 
(30) 12/874,459      02.09.2010  US 
(71) KEURIG, INCORPORATED  (US) 

55 Walkers Brook Drive, Reading, MA 01867-3272, United States of America 
(72) WINKLER, Karl, T. (US), LAI, Shih-Hao (US), PASQUINI, Richard  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp đồ uống và phương pháp chế tạo, hệ thống và phương pháp 

pha chế đồ uống 
(57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp,hệ thống và hộp để pha chế đồ uống bao gồm hộp có 

phần chứa xác định khoang bên trong, nắp, bộ phận lọc, và nguyên liệu đồ uống được 
chứa ở khoang bên trong. Bộ phận lọc có thể chỉ được gắn với nắp, và kéo dài vào trong 
khoang bên trong để ngăn cách các khoang thứ nhất và thứ hai của hộp. Bộ phận lọc có 
thể giữ nguyên liệu đồ uống và được  bố trí sao cho, khi nắp được lấy ra khỏi phần chứa, 
ví dụ, bằng cách bóc tách nắp ra khỏi phần chứa, bộ phận lọc và nguyên liệu đồ uống 
được lấy ra cùng với nắp.  
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(11) 34013 
(21) 1-2013-01018 (51) 7 B65D  1/02,  81/24 
(22) 26.08.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/069330   26.08.2011 (87) WO 2012/029665 08.03.2012 
(30) 2010-195855   01.09.2010 JP 

2010-293632   28.12.2010 JP 
2010-293641   28.12.2010 JP 

(71) DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.  (JP) 
1-1, ICHIGAYA - KAGA - CHO 1 - CHOME, SHINJUKU - KU, TOKYO - TO, 
JAPAN 

(72) AKITOMO SEKlNE (JP), YUKO TAKATA (JP), MIE OOTA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Chai nhựa 
(57)    Sáng chế đề cập đến chai nhựa (10, 10A, 10B)  bao gồm phần miệng chai(11), phần cổ 

chai (12), phần thân chai (20), và phần đáy chai (30). Phần đáy chai (30) bao gồm phần 
giữa (3 l) được đặt chính giữa trong phần đáy chai, phần đáy chai có hình cánh hoa bao 
gồm các chân hình cánh hoa (32) mỗi chân kéo dài hướng tâm từ phần giữa (31) đến 
cạnh (30) của phần đáy chai (30). Phần giữa (31) bao gồm bề mặt hình khuyên (34) và 
mặt lõm (35) lõm vào trong từ bề mặt hình khuyên (34), và chai được đóng với nguyên 
liệu lỏng bên trong và cũng bao gồm khí hóa lỏng. Điều này ngăn phần đáy chai (30) 
khỏi bị đảo ngược ngay cả sau khi phần bên trong của chai nhựa (10, 10A, 10B) được 
đặt trong áp suất dương.  
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Phần ii 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
(11) 2216 
(21) 2-2010-00201 (51) 7 G10L 15/00 
(22) 23.09.2010 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.09.2010 
(71) Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 

Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Vũ Hải Quân (VN), Dương Anh Đức (VN) 
(54) Hệ thống truy vấn viđeo hướng ngữ nghĩa dựa trên công nghệ 

nhận dạng tiếng nói  
(57)    Giải pháp hữu ích đề xuất hệ thống truy vấn viđeo theo hướng ngữ nghĩa dựa trên công 

nghệ nhận dạng tiếng nói, giải quyết ba vấn đề chính: dữ liệu nhiễu, sự xuất hiện của 
các từ nước ngoài trong lời thoại, các trạng thái cảm xúc khác nhau trong tiếng nói ảnh 
hưởng rất lớn đến độ chính xác của bộ nhận dạng tiếng nói, dẫn đến hiệu suất truy vấn 
cũng không cao. Hệ thống truy vấn viđeo theo hướng ngữ nghĩa theo giải pháp hữu ích 
gồm bộ nhận dạng tiếng nói thực hiện chuyển dữ liệu auđio/tiếng nói sang nội dung văn 
bản tương ứng; bộ thu thập dữ liệu và đánh chỉ mục thực hiện thu thập các viđeo, rút 
trích kênh tiếng để chuyển giao cho bộ nhận dạng, và đánh chỉ mục văn bản kết quả trả 
về từ bộ nhận dạng; máy tìm kiếm có nhiệm vụ thực hiện tìm kiếm trong kho chỉ mục 
dựa trên câu truy vấn của người sử dụng và trả về các kết quả liên quan; bộ truyền tải dữ 
liệu thực hiện điều phối dữ liệu trên kênh truyền từ server đến người sử dụng.  
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2217 (11) 
(21) 2-2011-00236 (51) 7 F16B  37/00 
(22) 25.10.2011 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.10.2011 
(71) Công ty TNHH cơ khí Phú Vinh  (VN) 

Số 6, đường Song Hành, khu Công nghiệp Tân Tạo, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Phú Vinh (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Đai ốc nhựa được gia cường (54) 
(57)     Giải pháp hữu ích đề cập tới đai ốc nhựa được gia cường (34). Thân (3), có một phần đầu (3a) 

được làm thích ứng khớp để khớp vừa với chìa vặn đai ốc, phần đầu kia (3b) có dạng 
vành liền khối (3c) lớn, lỗ ren thông (3d) chạy suốt từ đầu này (3a) đến đầu kia của thân 
(3b), các phần dạng cánh (3e) cách đều nối thân với phần dạng vành (3c). Bộ phận gia 
cường (4) bao gồm vành nhỏ (41) cách nhau với vành lớn (43) bởi các tấm (42). Khi bộ 
phận gia cường (4) được đúc nhựa bao quanh toàn bộ nó, sẽ tạo ra đai ốc nhựa gia cường 
(34) có khả năng tạo lực kẹp lớn, cứng vững và đủ bền. 
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(11) 2218 
(21) 2-2011-00239 (51) 7 G06Q  
(22) 26.10.2011 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.10.2011 
(75) Châu Ngọc ý  (VN) 

A8/39 KDC 11A, KV Thạnh Lợi, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
(54) Phương pháp chỉ dẫn mua sắm trực tuyến 
(57)    Sáng chế đề xuất phương pháp chỉ dẫn mua sắm trực tuyến thông qua website, khác biệt 

ở chỗ, với mục đích tiết kiệm thời gian và công sức tìm kiếm thông tin, phương pháp 
này bao gồm các bước: tạo cơ sở dữ liệu chứa thông tin và tạo website cho phép người 
dùng gửi lệnh truy vấn thông tin về sản phẩm trong từng vùng địa lý xác định từ cơ sở 
dữ liệu. 
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(11) 2219 
(21) 2-2011-00240 (51) 7 A62C 17/00, 3/02 
(22) 27.10.2011 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2011 

Dương Văn Tài  (VN) 
Số nhà 122, tổ 2 khu Tân Xuân, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

(75) 

Máy chữa cháy rừng bằng sức gió (54) 
(57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy chữa cháy rừng bằng sức gió bao gồm cánh quạt gió 

cao áp được lắp  với động cơ thông qua trục nối; vỏ quạt gió được lắp  với vỏ máy thông 
qua khâu nối; ống thổi được lắp  với vỏ quạt gió bằng vít; công suất được truyền từ động 
cơ đến cánh quạt gió thông qua trục nối; cánh quạt gió cao áp được thiết kế dạng chữ S; 
loại quạt ly tâm cánh cong phía trước; máy này sử dụng chất chữa cháy rừng tại chỗ đó 
là không khí, được cánh quạt gió hút vào buồng quạt, nén lại, đi ra ống thổi và phun vào 
đám cháy để dập lửa.  
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(11) 2220 
(21) 2-2011-00241 (51) 7 F03D  9/02 
(22) 27.10.2011 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2011 
(75) Lưu Hải Phương  (VN) 

04 đường số 22, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
Hệ thống tích trữ năng lượng từ tuabin gió dưới dạng áp lực (54) 

(57)      Giải pháp hữu ích đề xuất hệ thống tích trữ năng lượng từ tuabin gió dưới dạng áp lực có 
thể tích trữ và tái tạo phong điện, đáp ứng công suất sử dụng theo nhu cầu khác nhau. 
Bao gồm: tuabin gió (1), bơm thủy lực (2), ống dẫn dầu (3), (5), (8), (20), bình tích áp 
sơ cấp (4), van một chiều (6), (19), (2l), bình tích áp thứ cấp (7), van điều áp (9), mô tơ 
thủy lực (10) máy phát điện (11), bộ chia điện (12), hệ thống lưới điện (13), rơ le (14), 
(26), bộ chuyển đổi AC thành DC (15), ống thoát dầu (16 ), (18), bể chứa đầu (17), bơm 
thủy lực DC (22), bộ tích điện ắc quy (23), ống cấp dầu (24) rơ le áp lực tối thiểu (25) 
và rơ le áp lực tối đa (27).  
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(11) 2221 
(21) 2-2011-00242 (51) 7 B25B 13/00 
(22) 28.10.2011 (43) 27.05.2013 
(75) KUO LUNG, CHEN  (TW) 

16, Ln. 715, Dongping Rd., Taiping Dist., Taichung City 411, Taiwan 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 

Cờ lê bánh cóc dễ dàng lắp ráp (54) 
(57)     Cờ lê bánh cóc bao gồm tay cầm gồm một đầu có ổ tròn, khoang vòm nội bộ giao tiếp 

với ổ, vành gờ tròn trên phần dưới của ổ, và rãnh hình chữ  C trên phần trên của ổ, rãnh 
có cả hai đầu kết thúc tại khoang; chốt hãm bao gồm một khối vòm chứa tấm cánh vòm 
kéo dài từ một đầu, và một chốt hãm nén lò xo di động được đặt trên tấm cánh và bên 
cạnh khối vòm, chốt hãm gồm răng chết hãm đối diện với ổ; ổ cắm hình trụ rỗng có khả 
năng quay được được đặt trên vành gờ và bao gồm bánh răng dẫn động bên ngoài trên bề 
mặt phía ngoài, bánh răng dẫn động được tách rời khỏi chốt hãm, bề mặt dẫn động có 
bánh răng trên bề mặt bên trong, và khe hở trung tâm được định vị bởi bề mặt dẫn động; 
và một vòng chia được gắn lên trên rãnh để giữ ổ cắm lại bên trong. 
 

  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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2222 (11) 
(21) 2-2011-00244 (51) 7 F24C  1/00 
(22) 28.10.2011 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2011 

Trịnh Hồng Đức  (VN) (75) 
Xóm 16, thôn Dương Tiền, xã Trấn Dương, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Phòng. 
Bếp gas đun bằng vỏ trấu (54) 

(57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến bếp gas đun bằng vỏ trấu (1), bao gồm phần lò đốt (10), 
phần đun nấu (20), và phần ống dẫn gas (30) nối giữa phần lò đốt (10) và phần đun nấu 
(20). Phần lò đốt (10) được kết cấu bởi thân trụ tròn rỗng chính (11) gồm vỏ (111), lõi 
rỗng cách nhiệt (112) được bọc bởi vỏ (111); giá đỡ (2) đỡ thân chính (11) ; cơ cấu quạt 
gió (13) được bố trí vào đầu dưới của thân chính (11). Phần đun nấu (20) bao gồm bàn 
(21) được kết cấu bởi khung bàn (211) và mặt bàn (212); và ít nhất một đầu đốt gas (22) 
được gắn chặt vào mặt bàn (212), kết cấu bởi thân trụ tròn rỗng chính (221), tấm nắp 
trên (222) dạng tròn được gắn chặt khớp với thân trụ tròn chính có nhiều lỗ thoát gas 
(223) được bố trí thành hai vòng tròn gần mép chu vi của tấm nắp trên, và tấm nắp dưới 
(224) dạng tròn được gắn chặt với thân trụ tròn chính và có một lỗ tròn lấy gas (225) 
đồng tâm. Phần ống dẫn gas (30) bao gồm đường ống dẫn gas (31) có một đầu được nối 
vào phần trên thân chính (11), và đầu có lại được nối vào ít nhất một đầu đốt gas (22), và 
ít nhất một van điều tiết (32) được bố trí ngay trước ít nhất một đầu đốt gas (22) trên 
đường ống dẫn (31).  

      
 

   
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(11) 2223 
(21) 2-2011-00247 (51) 7 A43D  11/00 
(22) 02.11.2011 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.11.2011 
(71) SINCERE PIONEER MACHINERY CO., LTD.  (CN) 

3rd Industrial Zone, Qiaotou, Houjie Town, Dong Guan City, Guang Dong Province, 
China 

(72) Liao, Chao Chung  (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 

Thiết bị cắt cấp liệu tự  động (54) 
(57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị cắt cấp liệu tự động bao gồm khung máy, tấm cấp 

liệu và cơ cấu cắt. Tấm cấp liệu và  cơ cấu cắt được lắp trên khung máy. Tấm cấp liệu 
dịch chuyển qua lại theo phương ngang trên khung máy. Cơ cấu cắt dịch chuyển theo 
phương thẳng đứng trên khung máy. Cơ cấu cắt được lắp bên trên tấm cấp liệu. Cơ cấu 
dẫn động được lắp để làm tấm cấp liệu dịch chuyển qua lại để cấp liệu tự động. Tấm cấp 
liệu được lắp với cơ cấu dẫn động. Thông qua cơ cấu dẫn động, tấm cấp liệu dịch 
chuyển qua lại theo phương ngang để thực hiện cấp liệu tự động thay vì cấp liệu bằng 
tay. Cách cấp liệu tự động có hiệu quả tiết kiệm thời gian và phù hợp cho sản xuất hàng 
loạt.  

 

  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(11) 2224 
(21) (51) 7 G06M  1/00, G07D  7/00 2-2011-00254 
(22) 03.11.2011 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.11.2011 
(75) ZHOU Yueli  (CN) 

Zhengjiadun Village, AoJiang Town, Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang 
Province, 325401, P.R. China 

(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
Máy đếm tiền phát hiện tiền đồng Việt Nam giả bằng tia cực tím 
và cơ chế phân tách tiền ngắt quãng 

(54) 

(57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến máy đếm tiền phát hiện tiền Đồng Việt Nam giả bằng tia 
cực tím và cơ chế phân tách tiền ngắt quãng, máy gồm tấm bên trái và bên phải được nối 
với tấm đáy và tấm chặn tiền được nối với tấm bên trái và bên phải, tấm chặn tiền được 
kẹp chặt bằng đai ốc, bánh cánh quay nhận tiền được gắn trên tấm bên trái và bên phải 
qua trục bánh cánh quay nhận tiền, cầu khe được nối với tấm nhận qua bánh cánh quay 
nhận tiền, hộp tia cực tím bên trên và đế ba màu được đặt tương ứng trên tấm nhận, hộp 
tia cực tím bên dưới và giá đèn trắng được đặt tương ứng dưới tấm nhận, giá treo đèn 
được lắp trên đế ba màu, tấm chắn ánh sáng được lắp ở đầu trước giá treo đèn, bánh xe 
nhẵn được nối với tấm bên trái và bên phải qua trục bánh xe nhẵn, bánh răng cuốn tiền 
và lõi bánh xe hình quạt được gắn trên tấm bên trái và bên phải qua trục lõi bánh xe 
hình quạt, khay đặt tiền được cố định trên tấm bên trái và bên phải bằng bulông, lớp  bề 
mặt chịu mài mòn được đặt trên khay đặt tiền, chi tiết năm chốt được đặt trên lớp bền bề 
mặt chịu mài mòn, tấm trượt tiền được đặt trên chi tiết năm chốt, và trục bánh xe nhẵn 
cùng trục lõi bánh xe hình quạt quay cùng hướng với trục quay trên mô tơ nhờ dây curoa 
truyền động. Với cấu trúc này, máy đếm tiền có những ưu điểm như có chức năng nhận 
dạng tốt, có độ nhạy cao, độ tính chính xác cao, độ tin cậy và an toàn.  
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(11) 2225 
(21) 2-2011-00259 (51) 7 B43K 29/00 
(22) 08.11.2011 (43) 27.05.2013 

Công ty TNHH đầu tư thương mại Tâm Nhật Minh  (VN) (71) 
158D lầu 2 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Bùi Nữ Thục Vy (VN) 
Bút hỗ trợ dạy học ngoại ngữ có chức năng nhận dạng kiểm 
tra tự đánh giá ngữ âm 

(54) 

(57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến bút hỗ trợ dạy học ngoại ngữ có chức năng nhận dạng kiểm 
tra tự đánh giá ngữ âm sử dụng mã nguồn lồng vàọ chữ  viết trong trang sách, thiết bị 
hình chiếc bút có tác dụng đọc mã nguồn để xác định tọa độ rồi phát ra âm thanh tương 
ứng với tọa độ đó.  
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(11) 2226 
(21) (51) 7 B42C  13/00 2-2011-00260 
(22) 08.11.2011 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.11.2011 

Đỗ Trọng Dũng  (VN) (75) 
186 đường Lý Thường Kiệt, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
Máy gấp vở (54) 

(57)     Sáng chế đề cập đến máy gấp vở bao gồm các bộ phận chính sau đây: thanh cữ (4) để 
xác định vị trí gấp của tập giấy, động cơ (3) làm quay tay biên (2) đẩy dao (1) đi xuống 
theo đường dẫn hướng của bốn bánh xe định hình (20), nhờ đó dao (1) được đẩy vào 
chính giữa tập giấy xuống khe bàn ép (9), các động cơ (10), động cơ (6), bộ phận ép 
(15) và bộ phận lăn (5) kết hợp hoạt động để ép tập giấy trong khe bàn ép (9).  
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2227 (11) 
(21) 2-2011-00262 (51) 7 B62J 6/00 
(22) 10.11.2011 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.11.2011 

Trường đại học bách khoa - đại học quốc gia thành phố Hồ Chí 
Minh  (VN) 

(71) 

268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Gia Minh Thảo (VN), Mai Tuấn Đạt (VN) 
(54) Phương pháp thiết kế hệ thống mạng giao tiếp và truyền dữ 

liệu giữa các mô đun điện tử điều khiển trong xe hai bánh tự 
cân bằng 

(57)     Giải  pháp nữu ícn đề cập đến phương pháp thiết kế hệ thống giao tiếp và truyền dữ liệu 
giữa các mô đun điện tử điều khiển trong xe hai bánh tự cân bằng dựa trên chuẩn giao 
thức CAN (Controller Area Network).  
Với mục đích là thực hiện truyền dữ liệu giữa các mô đun điện tử điều khiển với tốc độ 
nhanh; dữ liệu truyền không bị nhiễu hay xung đột, từ đó góp phần cải thiện sự ổn định 
và sự hoạt động linh hoạt của xe hai bánh tự cân bằng. Ngoài ra, với việc phân rõ chức 
năng cho mỗi loại mô đun điện tử điều khiển trong giải pháp hữu ích này đã cải thiện 
thời gian tính toán cho mô đun xử lý .điều khiển trung tâm, và cũng đồng thời giúp cho 
việc thay thế mỗi mô đun điện tử điều khiển trong trường hợp  bất ngờ bị hư hỏng là dễ 
dàng và tốn ít thời gian.  
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(11) 2228 
(21) 2-2011-00265 (51) 7 B29C  33/00,  33/38,  39/02,  39/22, 

B29B  11/06 
(22) 16.11.2011 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.11.2011 
(71) KING STEEL MACHINERY CO., MLTD  (TW) 

NO. 22, 7TH RD., INDUSTRIAL PARK TAICHUNG, TAICHUNG CITY 407, 
TAIWAN 

(72) HSU, SHENG-TZU  (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị tạo bọt, đúc và xử lý polyme 
(57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tạo bọt, đúc và xử lý polyme, bao gồm ít nhất một khuôn 

đúc phôi dùng để đúc phôi và ít nhất một khuôn tạo hình dùng để làm nguội/tạo hình 
phôi. Khuôn đúc phôi và khuôn tạo hình được bố trí một cách tương ứng trong các 
khoang độc lập nhau. áp suất không khí xung quanh khác nhau được tạo ra một cách 
tương ứng đối với khuôn đúc phôi và khuôn tạo hình trong các khoang độc lập nhau theo 
các điều kiện cần thiết cho các quy trình đúc và tạo bọt. Phôi được đúc bởi khuôn đúc 
phôi được chuyển đến khuôn tạo hình theo đường dẫn mà một phần của đường dẫn này 
được bố trí bên ngoài các khoang độc lập trong môi trường áp suất khí quyển. Do đó, 
khuôn đúc phôi và khuôn tạo hình có thể hoạt động một  cách độc lập mà không cản trở 
nhau.  
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2229 (11) 
(51) 7 E06B  9/17 (21) 2-2011-00268 

(22) 17.11.2011 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.11.2011 
(75) Lê Mạnh Đức  (VN) 

Số 317 Tô Hiệu, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 
(54) Thanh kim loại định hình 
(57)    Giải pháp hữu ích đề xuất thanh kim loại định hình (100) bao gồm thân chính (110) có 

dạng hộp rỗng với mặt cắt ngang có dạng hình lục giác dẹt bao gồm bốn mặt vát cong 
lồi (111), mặt trên (112), cặp cầu nối căng cứng trên (113) nằm ngang và nối hai thành 
bên của thanh kim loại với nhau, máng đỡ trên (114) được bố trí vào mặt mặt đối xứng 
với mặt trên (112), máng đỡ dưới (115), gờ chặn (116) hơi nhô xuống dưới từ mép dưới 
của mặt vát dưới (111) bên phải, và gờ hãm (117); và thành móc (120) ®− ược bố trí thẳng 
đứng và nối liền với mặt trên (112)  của thân chính (110), có móc (121) ở đầu tự do và 
nhiều lỗ thông (122). Máng đỡ dưới (115) được nối với hai thành bên của thanh kim loại 
bằng hai cầu nối ngang (118) và hai cầu nối nghiêng (119), tạo thành cầu nối căng cứng 
dưới cho thân chính (110). Gờ hãm (117) được mở rộng lên trên ở mặt trong của mặt vát 
dưới bên phải (111). Chân của thành móc (120) mà nối liền với mặt trên (112) của thân 
chính (110) được bố trí chân chống nứt gãy (123) gần mặt vát trên bên phải.  
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(11) 2230 
(21) 2-2011-00269 (51) 7 B32B 3/26 
(22) 17.11.2011 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.11.2011 
(75) CHENG-YI CHAN  (TW) 

No. 423-2, Sanfeng Rd., Houli Dist., Taichung City 421, Taiwan 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Các tông rãnh với các cạnh nắp 
(57)     Sáng chế đề cập đến lĩnh vực kỹ thuật về các tông, và cụ thể đề cập đến các tông rãnh với các 

cạnh nắp bao gồm các tông trần, các tông đáy, và cốt giấy đặt giữa các tông trần và các 
tông đáy và liên kết chúng với nhau. Các cạnh nắp bao bọc giấy cốt được đặt tại rìa của 
mỗi trong số các các tông trần và các tông đáy. Các cạnh nắp bao gồm cạnh nắp trần gắn 
liền với các tông trần, và cạnh nắp đáy gắn liền với các tông đáy. Sáng chế có khả năng 
giảm đáng kể chi phí các tông và tăng cường độ cấu trúc của các tông.  
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(11) 2231 
(21) 2-2011-00303 (51) 7 A23C 9/00 
(22) 26.12.2011 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 26.12.2011 
(75) 1. Nguyễn La Anh  (VN) 

301 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
2. Đặng Thu Hương  (VN) 
301 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(54) Quy trình sản xuất tinh chất cám gạo bằng phương pháp sinh 
học 

(57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình sản xuất chế phẩm tinh chất cám gạo từ vỏ cám 
và phôi hạt, quy trình này bao gồm các bước: Chuẩn bị nguyên liệu thuỷ phân, trích ly 
các chất hòa tan; tạo sinh khối vi sinh vật; lên men dịch trích ly; và tạo sản phẩm. Sản 
phẩm thu được ở dạng bột rắn có hàm lượng polyphenol từ 2,5 đến 4%.  
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2232 (11) 
(51) 7 H01B  11/20,  7/00,  7/282 (21) 2-2012-00013 

(22) 26.05.2011 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/JP2011/062054    26.05.2011 (87) WO/2011/152270 08.12.2011 
(30) 2010-124167    31.05.2010  JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.01.2012 
(71) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, Japan 
(72) lSHIMOTO Takeki (JP), YAMAZAKI Nobuyuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dây cáp đồng trục đường kính nhỏ 
(57)    Sáng chế đề cập đến dây cáp đồng trục đường kính nhỏ có thể đảm bảo, cũng trong một 

khoảng không gian mỏng và hẹp, đặc tính không thấm nước tốt và tính năng đi dây tốt 
được tạo ra. Trong dây cáp đồng trục đường kính nhỏ (11) có một số các sợi cáp đồng 
trục đường kính nhỏ (12) được bố trí ở phần đầu (15) của nó ở dạng dẹt và được đấu nối 
với thành phần đấu nối (16) ở phần giữa (14), ngoại trừ phần đầu (13)  một số sợi cáp 
đồng trục đường kính nhỏ (12) có tiết diện mà ở đó một số các sợi cáp đồng trục đường 
kmh nhỏ (12) được bó tròn và tiết diện mà ở đó một số các sợi cáp đồng trục đường kính 
nhỏ (12) được bọc bởi ống không thấm nước (15), ống không thấm nước (15) này có các 
nắp không thấm nước ở hai phần đầu, ít nhất ở một phần nắp không thấm nước (17) có 
một số các sợi cáp đồng trục đường kính nhỏ (12) được đặt kề nhau ở dạng dẹt và tiết 
diện của phần nắp không thấm nước (17) có dạng hình chữ nhật là rộng theo hướng bố 
trí các sợi cáp đồng trục đường kính nhỏ.  
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2233 (11) 
(51) 7 B65F 1/02 (21) 2-2012-00070 

(22) 10.04.2012 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.04.2012 

Công ty TNHH MTV thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu (BUSADCO)   (VN) 

(71) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Bồn rác xanh 
(57)      Giải pháp hữu ích đề cập đến bồn rác xanh có bồn hoa (phía trên) kết hợp với hố thu rác 

(phía duới) để tạo ra bồn rác xanh có thể đồng thời trồng cây hoa tạo mỹ quan và thu 
gom được rác, cụ thể:  
Bồn hoa được đúc dạng chậu với nhiều hình dạng hình tròn, hình lục giác, hình 
côn...vv..). Bồn hoa đặt phía trên có tác dụng ngăn nước mưa hắt vào thùng rác vừa tạo 
cảnh quan đô thi, thu hút người dân lại gần bỏ rác. Đáy bồn hoa bố trí lỗ thoát nước ra 
bên ngoài, thuận tiện cho việc lắp đặt, bảo dưỡng hoặc thay đổi chủng loại hoa theo điều 
kiện môi trường. Thùng rác phía dưới có dạng hình trụ, hình lục giác, vv. . .bố trí các lỗ 
hình chữ nhật để thu rác, bố trí cửa lấy rác ra với bản lề cố định vào thành thùng. Bên 
trong đặt thùng đựng rác bằng bản lề lật ngang bằng thép lưới với bao đựng rác bằng 
nilon.  
Bồn rác xanh được sản xuất bằng nhiều loại vật liệu như bê tông cốt thép thành mỏng 
đúc sẵn, đá ốp lát, nhựa HDPE, nhựa composit, inox, vv...có khả năng chống thấm dột 
nước rỉ rác, nước tưới hoa, chống ăn mòn, khả năng chiu lực cao, dễ dàng lắp đặt và bảo 
dưỡng cây hoa. Việc lắp đặt bồn rác xanh tại các khu công viên, khu vui chơi giải trí, 
khu du lịch, trên các tuyến đường đô thị... sẽ góp phần tạo cảnh quan cho khu vực và tạo 
môi trường xanh, sạch, đẹp cho thành phố. 
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(11) 2234 
(21) 2-2012-00077 (51) 7 A63B 21/00, 21/06, 23/08, A61F 

5/00 
(22) 12.04.2012 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.04.2012 

1. Vũ Nhất Định  (VN) (75) 
Khoa chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện 103 - Học viện quân Y, Phùng Hưng, Hà 
Đông, Hà Nội 
2. Nguyễn Tiến Thành  (VN) 
Khoa chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện 103 - Học viện quân Y, Phùng Hưng, Hà 
Đông, Hà Nội 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) Dụng cụ tập luyện vận động khớp gối 
(57)     Giải pháp hữu ích đề xuất dụng cụ tập luyện vận động khớp gối (1) bao gồm phần khung 

đứng thẳng (11) liên kết với hai phần khung mang giá đỡ (12). Giá đỡ (14) được lắp di 
chuyển trượt được trên các ống ngang (12a) của phần khung mang (12). Bộ phận thay 
đổi tải trọng (15) liên kết với hệ thống truyền lực (16) ở một đầu.  Đầu kia của hệ thống 
truyền lực (16) được liên kết với giá đỡ (14) hoặc bao gối (BG). Khi hệ thống truyền lực 
(16) được liên kết với giá đỡ (14), dụng cụ (1) giúp thực hiện tập luyện gấp gối , và khi 
hệ thống truyền lực (16) được liên kết với bao gối (BG), dụng cụ (1) giúp thực hiện tập 
luyện duỗi gối.  
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(11) 2235 
(21) 2-2012-00132 (51) 7 F23G  5/00 
(22) 13.06.2012 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.06.2012 
(71) Viện Nghiên cứu Thiết kế Chế tạo Máy nông nghiệp (RIAM)  (VN) 

Cây số 9,5 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Đình Tùng (VN), Nguyễn Văn Thành (VN), Nguyễn Đình Quý (VN) 
(54) Thiết bị hóa khí liên tục có bộ phận hồi lưu nhiệt thải sử dụng 

các phụ phẩm nông, lâm nghiệp 
(57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị hóa khí các phụ phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp (vỏ 

cà phê, vỏ trấu, lõi ngô, phoi bào, đầu mẩu gỗ. . .) hoạt động kiểu liên tục có hồi lưu 
nhiệt thải nhằm mục đích giảm chi phí năng lượng và tăng hiệu suất nhiệt của lò gồm có 
các bộ phận: bộ phận cấp gió lạnh và hồi lưu gió nóng có các gân chia đều dòng khí khi 
đổi chiều tại các cút góc, và các đường dẫn gió lạnh, gió nóng có gắn các van (le) gió để 
điều chỉnh lưu lượng dòng khí khi nạp và xả; phần thân lò có các gân dài hình lượn sóng 
gắn xen kẽ với các gân ngắn trên phần thân hình trụ, và phần đáy hình côn nón cũng 
được gắn các gân có tác dụng chống tạo vòm và phân đều gió; bộ phận tháo tro có cơ 
cấu lệch tâm tháo tro liên tục, ngoài ra bộ phận này còn có các lò xo để tránh hiện tượng 
kẹt các tạp chất có kích thước lớn; ống lồng và dẫn chia gió thứ cấp có dạng hai ống 
hình trụ lồng nhau, miệng ống ngoài có gắn phễu hình côn loe để tạo nên dòng gió đi 
vào đầu đốt, ngoài ra còn có tác dụng tạo và phân chia đều dòng gió thứ cấp giúp duy trì 
cường độ ngọn lửa và cháy tốt hơn; bộ phận lọc tạp chất có kết cấu dạng xyclon hình 
hộp, bên trong có gắn các vách ngăn để tách và lọc các tạp chất khỏi dòng khí trước khi 
đưa ra đầu đốt.  
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2236 (11) 
(21) 2-2012-00134 (51) 7 B01D 15/08, G01N 1/18, 30/00 
(22) 13.06.2012 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.06.2012 

1. Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam  (VN) (71) 
Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
2. Trung tâm hóa dược - viện hóa học công nghiệp Việt Nam  
(VN) 
Km 10,5 đường Hà Nội - Sơn Tây, Cầu Diễn, Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(72) Trần Bạch Dương  (VN), Hoàng Văn Hoan (VN), Nguyễn Quốc Đạt  (VN), Ngô Thị 
Hải Yến (VN), Phạm Thị Thanh Hiếu  (VN), Hà Thu Thủy  (VN), Nguyễn Thanh 
Hằng (VN), Đỗ Thanh Hà  (VN), Mai Thanh Nga  (VN) 

(54) Phương pháp phân tách epi-galocatechin galat (EGCG) bằng 
sắc ký lỏng cao áp sử dụng hệ thống cột sắc ký phối hợp 
Diaion HP20 và Sephadex LH20 

(57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp phân tách epi-galocatechin galat (EGCG) từ 
hỗn hợp catechin tổng số bằng sắc ký lỏng cao áp sử dụng hệ thống cột sắc ký phối hợp 
Diaion HP20 và Sephadex LH20, bao gồm các bước: bơm dung dịch catechin tổng số 
vào vòng nạp liệu của hệ thống cột sắc ký; rửa giải sắc ký bằng dung dịch rượu/nước (có 
tỷ lệ thể tích rượu: nước 95:5, rượu có thể là metanol hoặc etanol); phát hiện chất ở thiết 
bị dò UV/Vis (ở bước sóng 284nm); thu phân đoạn sắc ký và kết tinh EGCG trong dung 
dịch axit xitric 0,05%. Phương pháp này đạt hiệu quả phân tách tốt với sản phẩm EGCG 
có độ sạch cao (> 95%) thời gian phân tách sắc ký ngắn (300 phút) với hiệu suất phân 
tách đạt khoảng 94,5%. Ngoài ra, dung môi sắc ký là các loại rượu thông dụng, dễ thu 
hồi, hoàn toàn phù hợp để sản xuất nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm và dược 
phẩm.  
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2237 (11) 
(21) 2-2012-00147 (51) 7 H02K  3/28,  1/12,  1/16 
(22) 22.06.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 100220282 28.10.2011 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.06.2012 
(71) HERNG SHAN ELECTRONICS CO., LTD.  (TW) 

No. 115, Cueihua Rd., Gushan District, Kaohsiung, Taiwan 
(72) CHANG, NAI-HSIN (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Động cơ điện ba pha 
(57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến động cơ điện ba pha bao gồm stato lắp ghép, cụm cuộn 

dây, bảng mạch và roto trong. Stato lắp ghép bao gồm bộ điện cực có thể tháo ra được có 
các điện cực. Trước khi lắp ráp, cụm cuộn dây được cuộn trên các điện cực của bộ điện 
cực có thể tháo ra được. Bảng mạch được lắp trên stato lắp ghép và được nối điện với 
cụm cuộn dây. Khi được lắp, roto trong kéo dài qua stato lắp ghép.  
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(11) 2238 
(51) 7 E01B 3/40, 3/34, 29/00, E01C 5/08 (21) 2-2012-00248 

(22) 01.11.2012 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.11.2012 
(71) Công ty TNHH MTV thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu (BUSADCO)  (VN) 
Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Tấm bê tông cốt thép lắp ghép 
(57)    Giải pháp đề cập đến tấm bê tông cốt thép lắp ghép, cụ thể là tấm bê tông cốt thép lắp 

ghép được sản xuất bằng bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn v.v... dùng trong xây 
dựng, các công trình đường giao thông đô thị, nông thôn, thành taluy, đê, kênh mương 
tiêu thoát nước.  
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2239 (11) 
(51) 7 H01R  13/516 (21) 2-2012-00266 

(22) 27.11.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 20-2012-0007595 27.08.2012 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.11.2012 
(71) HESPERA CO., LTD.  (KR) 

#86-21 Sugok-dong, Heungdoek-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of 
Korea 

(72) Chon Young Kap (KR), Jun Yung Gyoo (KR), Kim Hack Gu (KR), Park Yong Hun 
(KR) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bộ lắp ráp bảo vệ dây điện 
(57)    Bộ lắp ráp bảo vệ dây điện bao gồm ống bảo vệ thứ nhất và ống bảo vệ thứ hai có dạng 

nửa vòng tròn và có không gian chứa dây điện; bộ liên kết có thể liên kết một cách co 
giãn một bên của ống bảo vệ thứ nhất và ống bảo vệ thứ hai để hai ống này có thể ghép 
với nhau tạo thành đường tròn; cái móc được hình thành ở phần mặt cắt ngang của ống 
bảo vệ thứ nhất và ống bảo vệ thứ hai để có thể giữ chặt mặt cắt ngang với nhau; vật cố 
định được hình thành ở mặt ngoài của ống bảo vệ thứ nhất và ống bảo vệ thứ hai, để giữ 
chặt trạng thái ghép nhau và nhằm chống việc hở không gian giữa hai ống bảo vệ khi 
đưa dây điện vào.  
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(11) 2240 
(21) 2-2012-00290 (51) 7 F24J  2/54,  2/38,  2/52 
(22) 13.07.2010 (43) 27.05.2013 
(86) PCT/CN2010/001045 13.07.2010 (87) WO2011/160263 29.12.2011 
(30) 201020235934.0      24.06.2010  CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2012 
(71) WEI SHENG INVESTMENT & DEVELOPMENT CO., LTD.  (TW) 

12F., NO. 99, SEC. 2, TUN-HUA S. RD., TAIPEI CITY 10682 TAIWAN 
(72) LIN, Szu-Hung (CN), LIN, Szu-Hai  (CN) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Thiết bị truyền động một trục cho tấm pin mặt trời theo vết 

nắng 
(57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị truyền động một trục cho tấm pin mặt trời theo vết 

nắng bao gồm ghế đỡ (1) và khung đỡ (2). Hộp (6) được nối có thể quay với ghế đỡ (1). 
Bánh vít (3) và trục vít (5) ăn khớp với nhau và được bố trí trong hộp (6). Cần trục 
(4)trên đó tấm pin mặt trời (9) có thể được lắp được bố trí có thể quay giữa ghế đỡ (1) và 
khung đỡ (2). Một đầu của cần trục (4) được gắn ở tâm trục của trục vít (5). Trục vít 
(5)dẫn động bánh vít (3) mà dẫn động cần trục (4) nhờ đó tấm pin mặt trời (9) xoay đến 
góc hướng về mặt trời. Thiết bị có thể tăng cường tính ổn định khi quay của cần trục (4) 
và khi xoay tấm pin mặt trời (9). 
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(11) 2241 
(21) 2-2013-00005 (51) 7 C10L  1/14,  10/04,  1/02 
(22) 07.01.2013 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.01.2013 
(71) 1. Học viện Kỹ thuật Quân sự  (VN) 

100 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
2. Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc, hóa dầu  (VN) 
Số 2 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Hoàng Vũ (VN), Vũ Thị Thu Hà (VN), Đỗ Mạnh Hùng (VN), Nguyễn Thị 
Thu Trang (VN), Nguyễn Văn Chúc (VN), Nguyễn Trung Kiên (VN) 

(54) Phương pháp sản xuất nhiên liệu điezen sinh học có chất lượng 
cao 

(57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp sản xuất nhiên liệu điezen sinh học bao gồm 
bước bổ sung polyalpha olefin (PAO) làm chất phụ gia hạ điểm đông đặc, tert-
butylhydroquinon (TBHQ) làm chất phụ gia chống oxy hóa, etylendiamin (EDA) làm 
chất phụ gia chống ăn mòn vào điezen sinh học gốc ở nhiệt độ môi trường, kết hợp trộn 
đều, sau đó hỗn hợp thu được được trộn với điezen có nguồn gốc từ dầu mỏ để tạo ra 
nhiên liệu điezen sinh học có độ ổn định cao.  
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2242 (11) 
(51) 7 F25D  17/00,  17/06 (21) 2-2013-00021 

(22) 01.02.2013 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.02.2013 
(71) Công ty TNHH Năm Dũng  (VN) 

35 Hồ Ngọc Lãm, phường 16, quận 8, thành phồ Hồ Chí Minh. 
(72) Dương Năm (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Hệ thống cấp đông siêu tốc cải tiến 
(57)     Giải pháp hữu ích đề xuất hệ thống cấp đông siêu tốc trong đó có thêm nhiều kết cấu dẫn 

khí phụ được bổ sung hai bên băng chuyền để dẫn khí xuyên qua mặt thẳng đứng đỡ các 
khối tạo tia khí lạnh phía trên (4) ra ngoài kết cấu dẫn khí (7) và sau khi phun vào sản 
phẩm trên mặt băng chuyền (2), khí lạnh ở phía trên mặt băng chuyền (2) thoát ra theo 
kết cấu dẫn khí phụ ra ngoài kết cấu dẫn hướng (7), từ đó đi theo hướng (17) vào dàn 
lạnh (6), tại đó, khí lạnh đã sử dụng được làm lạnh trở lại và được quạt ly tâm (9) được 
trở lại chu trình, nhờ đó khắc phục hoàn toàn các vấn đề liên quan đến tổn thất nhiệt 
lạnh và tăng áp suất của không khí lạnh bên trong buồng cấp đông.  
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2243 (11) 
(51) 7 A01C  5/08 (21) 2-2013-00026 

(22) 05.02.2013 (43) 27.05.2013 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.02.2013 

Công ty TNHH một thành viên cơ khí Tuyết Thành  (VN) (75) 
Xóm Cầu, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
Máy bón phân viên nén (54) 

(57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến máy bón phân (A) bao gồm máy kéo cơ sở (B); cơ cấu 
chấp hành (C); trong đó, cơ cấu chấp hành (C) được lắp vào phía sau máy kéo cơ sở (B), 
cơ cấu chấp hành (C) này bao gồm khung (14), bộ phận bón phân, bộ phận gieo hạt, 
khớp nối (2) để ngắt nối truyền lực từ máy kéo cơ sở (B) tới cơ cấu chấp hành (C), bộ 
phận dẫn động thứ nhất và bộ phận dẫn động thứ hai dùng để dẫn động cho bộ phận bón 
phân và bộ phận gieo hạt. Trong đó, khung (14) nêu trên được tạo bởi thanh gạt trước 
(5), thanh gạt sau (6), các dầm nằm ngang (14a), (14b) và các thanh giằng (14c), giữa 
hai dầm nằm ngang (14a), (14b) trên cùng có bố trí trục (9) có thể quay được, trên thanh 
gạt trước (5) có bố trí các tấm xẻ rãnh (4) với khoảng cách bằng đúng khoảng cách giữa 
các hàng cần bón phân, thanh gạt sau (6) dùng để gạt đất lấp phân và san phẳng mặt 
ruộng, được bố trí ở phía sau thanh gạt trước (5). Bộ phận bón phân và bộ phận gieo hạt 
nêu trên được bố trí trên khung (14), và có thể điều chỉnh dịch chuyển dọc theo khung 
(14) để thay đổi khoảng cách mau thưa tuỳ ý giữa các hàng.  
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Phần iii 

 
đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

 
 
(11) 21495 
(21) 3-2012-00784 (28) 01 
(54) Thau giặt đồ đa năng (51) 07-07 
(22) 15.06.2012 (43) 27.05.2013 
(71) Huỳnh Thị Hiếu  (VN) 

130/7C ấp Dân Thắng 2, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Huỳnh Thị Hiếu (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

  
 

                                                     1.1                                             1.2 
 

  
 

                                                       1.3                                        1.4 
 

    
 

                              1.5                                          1.6                                      1.7 
                                                



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
505 

(11) 21496 
(21) 3-2012-01298 (28) 01 
(54) Miếng bịt góc bảng viết (51) 19-06 
(22) 18.09.2012 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại An Lộc Phú  (VN)

192 Đồng Đen, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Võ Văn Quang (VN) 
(55)  
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(11) 21497 
(21) 3-2012-01444 (28) 01 
(54) Xe đẩy trẻ em (51) 12-12 
(22) 10.10.2012 (43) 27.05.2013 
(71) Nguyễn Văn Trung  (VN) 

61 Âu Cơ, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng 
(72) Nguyễn Văn Trung (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 21498 
(21) 3-2012-01448 (28) 01 
(54) Thanh nhôm định hình (51) 25-01 
(22) 11.10.2012 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty TNHH MTV thương mại & dịch vụ kỹ thuật TaBi  (VN) 

46 Đỗ Công Tường, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Ngô Duy Anh Minh (VN) 
(55)  
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(11) 21499 
(21) 3-2012-01450 (28) 01 
(54) Cái ép gioăng dùng cho 

khung bao cửa 

(51) 25-02 

(22) 11.10.2012 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty TNHH MTV thương mại & dịch vụ kỹ thuật Ta Bi  (VN) 

46 Đỗ Công Tường, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Duy Anh Minh (VN) 
(55)  
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(11) 21500 
(21) 3-2012-01489 (28) 01 
(54) Ví đựng tiền (51) 03-01 
(22) 18.10.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 002028399 18.04.2012 EM 
(71) RIMOWA GMBH  (DE) 

Mathias-Brueggen-Strasse 118, 50829 Cologne, Germany 
(72) Dieter Morszeck (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 21501 
(21) 3-2012-01543 (28) 01 
(54) Chân đỡ cho trục đứng của 

động cơ 

(51) 15-01 

(22) 30.10.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 30-2012-0020880 30.08.2011 KR 
(71) SAMHONGSA CO., LTD.  (KR) 

12th F1. 1201, Daeryung Techno Town, 327- 32 Gasan-dong Geumcheon-gu, Seoul, 
153-802 Republic of Korea 

(72) Chang Seob SONG (KR), Chang Soo KANG (KR) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(55)  
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(11) 21502 
(21) 3-2012-01564 (28) 01 
(54) Bao gói kẹo (51) 09-05 
(22) 01.11.2012 (43) 27.05.2013 
(71) Cơ sở sản xuất và tiêu thụ bánh kẹo Ba Đình  (VN) 

Đội 8, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Tiến Thanh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21503 
(21) 3-2012-01565 (28) 01 
(54) Bao gói kẹo (51) 09-05 
(22) 01.11.2012 (43) 27.05.2013 
(71) Cơ sở sản xuất và tiêu thụ bánh kẹo Ba Đình  (VN) 

Đội 8, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Tiến Thanh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21504 
(21) 3-2012-01567 (28) 01 
(54) Bao gói kẹo (51) 09-05 
(22) 01.11.2012 (43) 27.05.2013 
(71) Cơ sở sản xuất và tiêu thụ bánh kẹo Ba Đình  (VN) 

Đội 8, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội   
(72) Nguyễn Tiến Thanh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21505 
(21) 3-2012-01568 (28) 01 
(54) Bao gói kẹo (51) 09-05 
(22) 01.11.2012 (43) 27.05.2013 
(71) Cơ sở sản xuất và tiêu thụ bánh kẹo Ba Đình  (VN) 

Đội 8, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội   
(72) Nguyễn Tiến Thanh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21506 
(21) 3-2012-01755 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 04.12.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 138915 06.06.2012 CH 
(71) SociÐtÐ des Produits NestlÐ S.A.  (CH) 

1800 Vevey, Switzerland 
(72) CÐdric Boulay (FR), Nicolas Dabrowski (FR) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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(11) 21507 
(21) 3-2012-01756 (28) 01 
(54) Bao gói lương khô (51) 09-05 
(22) 04.12.2012 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần 22  (VN) 

763 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  
(72) Trần Tuấn Hiền (VN) 
(55)  
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(11) 21508 
(21) 3-2012-01757 (28) 01 
(54) Bao gói lương khô (51) 09-05 
(22) 04.12.2012 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần 22  (VN) 

763 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội  
(72) Trần Tuấn Hiền (VN) 
(55)  
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(11) 21509 
(21) 3-2012-01768 (28) 01 
(54) Hộp đựng giày (51) 09-03 
(22) 05.12.2012 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty TNHH một thành viên Khải Phàm  (VN) 

43/9 Hồ Văn Đại, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
(72) Chung Phụng Anh (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21510 
(21) 3-2012-01787 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 07.12.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 201230294410.3 03.07.2012 CN 
(71) UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD.  (GB) 

P O Box 309GT ugland House, South CHURCH Street, George Town, Grand Cayman, 
Cayman Islands, Great Britain 

(72) Alex Lo (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21511 
(21) 3-2012-01790 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 10.12.2012 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần Tiến Hưng  (VN) 

Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  
(72) Desmond Nguyen (AU) 
(55)  
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(11) 21512 
(21) 3-2012-01791 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 10.12.2012 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần Tiến Hưng  (VN) 

Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  
(72) Desmond Nguyen (AU) 
(55)  
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(11) 21513 
(21) 3-2012-01792 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 10.12.2012 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần Tiến Hưng  (VN) 

Khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  
(72) Desmond Nguyen (AU) 
(55)  
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(11) 21514 
(21) 3-2012-01832 (28) 01 
(54) Bút bi (51) 19-06 
(22) 14.12.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 002141101-0001 22.11.2012 FR 
(71) S.T DUPONT  (FR) 

92 boulevard de Montparnasse, 75014 PARIS - FRANCE 
(72) StÐphane MARTIN (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21515 
(21) 3-2012-01836 (28) 01 
(54) Viên đá quý (51) 11-01 
(22) 17.12.2012 (43) 27.05.2013 
(30) 53343 01.11.2012 IL 
(71) LILI DIAMONDS  (IL) 

1 JABOTINSKY STREET, RAMAT GAN 52520, ISRAEL 
(72) SIMAN-TOV, Jacob (IL), SIMAN-TOV, Itzhak (IL), SIMAN-TOV, Avraham (IL) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(55)  
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(11) 21516 
(21) 3-2012-01872 (28) 01 
(54) Hộp đựng thuốc (51) 09-03 
(22) 25.12.2012 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty TNHH dược phẩm Tuyên Thạc  (VN) 

6/63 đường Văn Cao, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  
(72) Lê Viết Thạc (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21517 
(21) 3-2012-01880 (28) 01 
(54) Đồng hồ (51) 10-02 
(22) 25.12.2012 (43) 27.05.2013 
(30) DM/078833 27.06.2012 WO 
(71) CARTIER CREATION STUDIO SA  (CH) 

8 Boulevard James Fazy, CH-1201 Geneve, Switzerland 
(72) Arnaud Chastaingt (FR), Jacqueline Karachi-Langane (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 21518 
(21) 3-2012-01882 (28) 01 
(54) Đồng hồ (51) 10-02 
(22) 25.12.2012 (43) 27.05.2013 
(30) DM/078833 27.06.2012 WO 
(71) CARTIER CREATION STUDIO SA  (CH) 

8 Boulevard James Fazy, CH-1201 Geneve, Switzerland 
(72) Arnaud Chastaingt (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 21519 
(21) 3-2012-01883 (28) 01 
(54) Vỏ đồng hồ (51) 10-07 
(22) 25.12.2012 (43) 27.05.2013 
(30) DM/078833 27.06.2012 WO 
(71) CARTIER CREATION STUDIO SA  (CH) 

8 Boulevard James Fazy, CH-1201 Geneve, Switzerland 
(72) Serge Rabassa (CH), Arnaud Chastaingt (FR), William Rigoulet (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 21520 
(21) 3-2013-00012 (28) 01 
(54) Đồ chơi (51) 21-01 
(22) 04.01.2013 (43) 27.05.2013 
(30) 29/426,721 06.07.2012 US 
(71) INNOVATION FIRST, INC  (US) 

1519 Interstate 30 West, Greenville, TX 75402 
(72) Robert H, Mimlitch, III (US), David A.Norman (US), Raul Olivera (US), Douglas 

Michael Galletti (US), Gregory Needel (US), Jeffrey Russell Waegelin (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21521 
(21) 3-2013-00032 (28) 02 
(54) Xe đạp đẩy (51) 12-11 
(22) 09.01.2013 (43) 27.05.2013 
(30) No. 002071746 11.07.2012 EM 
(71) UNG¸R, SOMA G¸bor  (HU) 

¸fonya u. 9 H-1025 Budapest HUNGARY 
(72) UNG¸, SOMA G¸bor (HU) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21522 
(21) 3-2013-00033 (28) 02 
(54) Tai nghe (51) 14-01 
(22) 10.01.2013 (43) 27.05.2013 
(30) 29/426761 10.07.2012 US 
(71) BOSE CORPORATION   (US) 

The Mountain, Framingham, Massachusetts 01701-9168, United States of America 
(72) Nathan David Schaal (US), Stephen D. Boyle (US), Adam A. Carr (US), Kevin M. 

Krauss (US), Michael E. Laude (US), Julie E. Tierney (US), Robert A. Warden (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 21523 
(21) 3-2013-00056 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 09-05 
(22) 11.01.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Tất Thắng  (VN) 

Số 226 đường Cầu Sắt, thôn 14, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông  
(72) Nguyễn Tất Thắng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21524 
(21) 3-2013-00057 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 09-05 
(22) 11.01.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty TNHH công nghiệp thực phẩm Tất Thắng  (VN) 

Số 226 đường Cầu Sắt, thôn 14, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông  
(72) Nguyễn Tất Thắng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21525 
(21) 3-2013-00066 (28) 01 
(54) Bao bì (51) 09-05 
(22) 15.01.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty TNHH VINA SA KÊ  (VN) 

Số 008, Tổ 1, ấp Tân Hóa (cũ tổ 7, ấp Hóa Nhựt), Xã Tân Vĩnh Hiệp, Huyện Tân Uyên, 
Tỉnh Bình Dương 

(72) Nguyễn Tấn Lộc (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21526 
(21) 3-2013-00089 (28) 01 
(54) Tấm nhựa (51) 30-02 
(22) 17.01.2013 (43) 27.05.2013 
(71) PANELTIM NV  (BE) 

Industrielaan 38, 8810 Lichtervelde, Belgium 
(72) Annelies Deltour (BE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 21527 
(21) 3-2013-00099 (28) 01 
(54) Đèn xông tinh dầu (51) 26-01 
(22) 22.01.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần THA VON  (VN) 

7 Mai Anh Đào, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
(72) Nguyễn Thị Lan (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21528 
(21) 3-2013-00100 (28) 01 
(54) Đèn xông tinh dầu (51) 26-01 
(22) 22.01.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần THA VON  (VN) 

7 Mai Anh Đào, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
(72) Nguyễn Thị Lan (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21529 
(21) 3-2013-00101 (28) 01 
(54) Đèn xông tinh dầu (51) 26-01 
(22) 22.01.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần THA VON  (VN) 

7 Mai Anh Đào, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
(72) Nguyễn Thị Lan (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21530 
(21) 3-2013-00102 (28) 01 
(54) Đèn xông tinh dầu (51) 26-01 
(22) 22.01.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần THA VON  (VN) 

7 Mai Anh Đào, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  
(72) Nguyễn Thị Lan (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 

                                     1.1                                   1.2                                 1.3 
  

    
 

                          1.4                                   1.5                                 1.6                                1.7 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
542 

(11) 21531 
(21) 3-2013-00113 (28) 01 
(54) Dụng cụ học liệu (51) 19-07 
(22) 23.01.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty TNHH TOMIKI  (VN) 

87 đường 28, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Đỗ Thị Thu Hoài (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  
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(11) 21532 
(21) 3-2013-00114 (28) 01 
(54) Dụng cụ học liệu (51) 19-07 
(22) 23.01.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty TNHH TOMIKI  (VN) 

87 đường 28, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Đỗ Thị Thu Hoài (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  
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544 

(11) 21533 
(21) 3-2013-00117 (28) 01 
(54) Bộ điều hợp (51) 13-03, 13-03 
(22) 24.01.2013 (43) 27.05.2013 
(30) 29/431,556 07.09.2012 US 
(71) APPLE INC.  (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, United States of America 
(72) Jody AKANA (US), Bartley K. ANDRE (US), Jeremy BATAILLOU  (FR), Daniel J. 

COSTER (NZ), Daniele DE IULIIS (IT), M. Evans HANKEY  (US), Julian HOENIG 
(AT), Richard P. HOWARTH (GB), Jonathan P. IVE (GB), Duncan Robert KERR  
(GB), Shin NISHIBORI  (JP), Matthew Dean ROHRBACH (US), Peter RUSSELL-
CLARKE (AU), Christopher J. STRINGER (AU), Eugene Antony WHANG (CA), Rico 
ZORKENDORFER  (DE) 

(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(55)  
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(11) 21534 
(21) 3-2013-00125 (28) 01 
(54) Dụng cụ đo (51) 10-04 
(22) 24.01.2013 (43) 27.05.2013 
(30) 139.307 10.10.2012 CH 
(71) PROCEQ AG  (CH) 

Ringstrasse 2, 8603 Schwerzenbach, Switzerland 
(72) Marco Brandestini (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21535 
(21) 3-2013-00132 (28) 01 
(54) ổ cắm (51) 13-03 
(22) 28.01.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty TNHH JUNSUN Việt Nam  (VN) 

49/40/20-22 Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Bành Chấn Phát (VN) 
(55)  
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(11) 21536 
(21) 3-2013-00134 (28) 01 
(54) Chậu cảnh (51) 11-02 
(22) 29.01.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Trần Trọng Đường  (VN) 

Xóm 1, thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Trọng Đường (VN) 
(55)  
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(11) 21537 
(21) 3-2013-00135 (28) 01 
(54) Chậu cảnh (51) 11-02 
(22) 29.01.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Trần Trọng Đường  (VN) 

Xóm 1, thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Trọng Đường (VN) 
(55)  
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(11) 21538 
(21) 3-2013-00136 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 29.01.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần nông Việt Pháp  (VN) 

F13, lô 53, đường Nguyễn Văn Tố, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang 

(72) Nguyễn Thị Như Thủy (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21539 
(21) 3-2013-00141 (28) 02 
(54) Vỏ điện thoại di động (51) 14-03 
(22) 30.01.2013 (43) 27.05.2013 
(30) 30-2012-0041332 28.08.2012 KR 

30-2012-0041331 28.08.2012 KR 
(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) Kim YoonYoung (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 21540 
(21) 3-2013-00148 (28) 01 
(54) Bật lửa (51) 27-05 
(22) 31.01.2013 (43) 27.05.2013 
(30) 201230362060.X 03.08.2012 CN 
(71) SWEDISH MATCH LIGHTERS B.V.  (NL) 

A.H.G. Fokkerstraat 5, 9403 AM Assen, Netherlands 
(72) Albart Johannes Kip (NL) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 21541 
(21) 3-2013-00149 (28) 01 
(54) Bóng đèn (51) 26-04 
(22) 01.02.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty TNHH JUNSUN Việt Nam  (VN) 

49/40/20-22 Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 
(72) Bành Chấn Phát (VN) 
(55)  
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(11) 21542 
(21) 3-2013-00150 (28) 01 
(54) Máy đo độ bão hoà oxy (51) 24-01 
(22) 01.02.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần công nghệ AMEC  (VN) 

Số 48 BT3, khu đô thị bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP.  Hà Nội 
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 21569 
(21) 3-2013-00277 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 01.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần thương mại dược phẩm Tây Hồ  (VN) 

Số 12, ngõ 33, phố Đốc Ngữ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Mạnh Hùng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21570 
(21) 3-2013-00280 (28) 01 
(54) Vật ghi dữ liệu (51) 14-99 
(22) 05.03.2013 (43) 27.05.2013 
(30) 2012-028870 27.11.2012 JP 
(71) KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Yasushi FUKUOKA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 21571 
(21) 3-2013-00281 (28) 02 
(54) Bao gói (51) 09-05 
(22) 05.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần Tràng An   (VN) 

Tổ 30, phố Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(72) Trịnh Sỹ (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 21572 
(21) 3-2013-00282 (28) 01 
(54) Quạt bàn (51) 23-04 
(22) 05.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần quạt Việt Nam  (VN) 

Lô B13/1, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) Francois Daniel Pierre Lecleire (FR) 
(55)  
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(11) 21573 
(21) 3-2013-00284 (28) 01 
(54) Quạt treo (51) 23-04 
(22) 05.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần quạt Việt Nam  (VN) 

Lô B13/1, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) Francois Daniel Pierre Lecleire (FR) 
(55)  
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(11) 21574 
(21) 3-2013-00285 (28) 01 
(54) Mũ bảo hiểm (51) 02-03 
(22) 05.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty TNHH thời trang nón Sơn  (VN) 

199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Anh Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21575 
(21) 3-2013-00286 (28) 01 
(54) Lưỡi trai mũ bảo hiểm (51) 02-03 
(22) 05.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty TNHH thời trang nón Sơn  (VN) 

199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Anh Sơn (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21576 
(21) 3-2013-00287 (28) 01 
(54) Bao gói bột cốt dừa (51) 09-05 
(22) 05.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Lê Tấn Sang  (VN) 

Số 223 tỉnh lộ 854, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 
(72) Lê Tân Sang (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21577 
(21) 3-2013-00290 (28) 04 
(54) Bệ xí (51) 23-02 
(22) 06.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) TOTO LTD.  (JP) 

1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka, 802-8601, Japan 
(72) Minoru TANI  (JP), Masahiro MARUHASHI (JP), FrÐdÐric LINTZ (FR), Elise 

BERTHIER (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 21578 
(21) 3-2013-00294 (28) 02 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 07.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Đặng Xuân Trường  (VN) 

C4 Bis, Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Đặng Xuân Trường (VN) 
(55)  
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(11) 21579 
(21) 3-2013-00296 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 
(22) 07.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty TNHH một thành viên nội thất Xuân Hoà  (VN) 

Phường Xuân Hoà, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 
(72) Nguyễn Văn Hoà (VN) 
(55)  
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(11) 21580 
(21) 3-2013-00297 (28) 01 
(54) Nệm (51) 06-09 
(22) 07.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty TNHH thương mại - sản xuất Nệm Kim Cương  (VN) 

2A/1 khu Công nghiệp Đồng An, Bình Hòa, Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Nguyễn Phúc Quang (VN) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
(55)  
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(11) 21581 
(21) 3-2013-00301 (28) 01 
(54) Thiết bị thu phát hồng 

ngoại 
(51) 13-03 

(22) 08.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ ngôi nhà thông minh  (VN)

P105, B12, tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
(72) Hoàng Mạnh Cường (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 21582 
(21) 3-2013-00302 (28) 01 
(54) Thiết bị bật tắt đèn gắn 

tường 

(51) 13-03 

(22) 08.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghệ ngôi nhà thông minh  (VN)

P105, B12, tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
(72) Hoàng Mạnh Cường (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 21583 
(21) 3-2013-00303 (28) 04 
(54) Nắp bình chứa (51) 09-07 
(22) 08.03.2013 (43) 27.05.2013 
(30) 2012-021762 10.09.2012 JP 

2012-021763 10.09.2012 JP 
2012-021764 10.09.2012 JP 
2012-021765 10.09.2012 JP 

(71) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 
9-19, Shimoshinjo 3-chome, Higashiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 5338651, Japan 

(72) Yoshitaka TAHARA (JP), Yoshiyuki AZUMA (JP), Tsuyoshi KAKIUCHI  (JP), 
Hiroshi YAMADA (JP) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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(11) 21584 
(21) 3-2013-00304 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 08.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần bao bì Sài Gòn  (VN) 

Lô III-13, nhóm công nghiệp III, khu công nghiệp Tân Bình, đường số 13, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Mai Xuân Nhụy (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21585 
(21) 3-2013-00305 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 08.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần bao bì Sài Gòn  (VN) 

Lô III-13, nhóm công nghiệp III, khu công nghiệp Tân Bình, đường số 13, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Mai Xuân Nhụy (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21586 
(21) 3-2013-00306 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 08.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần bao bì Sài Gòn  (VN) 

Lô III-13, nhóm công nghiệp III, khu công nghiệp Tân Bình, đường số 13, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Mai Xuân Nhụy (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21587 
(21) 3-2013-00307 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 08.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần bao bì Sài Gòn  (VN) 

Lô III-13, nhóm công nghiệp III, khu công nghiệp Tân Bình, đường số 13, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Mai Xuân Nhụy (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21588 
(21) 3-2013-00308 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 08.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần bao bì Sài Gòn  (VN) 

Lô III-13, nhóm công nghiệp III, khu công nghiệp Tân Bình, đường số 13, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Mai Xuân Nhụy (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21589 
(21) 3-2013-00309 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 08.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần bao bì Sài Gòn  (VN) 

Lô III-13, nhóm công nghiệp III, khu công nghiệp Tân Bình, đường số 13, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Mai Xuân Nhụy (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21590 
(21) 3-2013-00311 (28) 01 
(54) Chai đựng rượu (51) 19-01 
(22) 11.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần bia, rượu Sài Gòn - Đồng Xuân  (VN) 

Khu 6, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 
(72) Nguyễn Hồng Tiến (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 21591 
(21) 3-2013-00316 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 12.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Dũng Thành  (VN)

7 đường 52, cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Lý Lương Thành (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 21592 
(21) 3-2013-00317 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 12.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Dũng Thành  (VN)

7 đường 52, cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Lý Lương Thành (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

                                               1.1                                     1.2 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
616 

(11) 21593 
(21) 3-2013-00319 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 
(22) 12.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu  (VN) 

Lô số 15, khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội  
(72) Nguyễn Cảnh Hồng (VN) 
(55)  
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(11) 21594 
(21) 3-2013-00324 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 
(22) 12.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu  (VN) 

Lô số 15, khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Cảnh Hồng (VN) 
(55)  
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(11) 21595 
(21) 3-2013-00325 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 
(22) 12.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu  (VN) 

Lô số 15, khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Cảnh Hồng (VN) 
(55)  
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(11) 21596 
(21) 3-2013-00327 (28) 01 
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(11) 21624 
(21) 3-2013-00384 (28) 01 
(54) Đồng hồ (51) 10-01 
(22) 25.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hưng Tuyến  (VN) 

Số 7 phố Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Thị Thu Tâm (VN) 
(55)  
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(11) 21625 
(21) 3-2013-00389 (28) 01 
(54) Kệ treo (51) 06-04 
(22) 26.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) JIRAPATCHR RATTANAMASTIP  (TH) 

56/15 Somdejprajaowtaksin Road, Bukkhalo, Thouburi, Bangkok 10600, Thailand 
(72) Jirapatchr Rattanamastip  (TH) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

     
 

                           
                           1.1                                                  1.2                                            1.3 

 
 

    
 
 

                1.4                 1.5                                 1.6                                               1.7 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
651 

(11) 21626 
(21) 3-2013-00391 (28) 01 
(54) Quần (51) 02-02 
(22) 22.10.2010 (43) 27.05.2013 
(30) 29/360,367 23.04.2010 US 
(71) COLUMBIA SPORTSWEAR NORTH AMERICA, INC.  (US) 

14375 NW Science Park Drive, Portland, OR 97229, United States of America 
(72) Eryn Gregroy (US), Valerie Furcron (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(55)  
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(11) 21627 
(21) 3-2013-00395 (28) 01 
(54) Bao gói cà phê (51) 09-05 
(22) 26.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Hộ kinh doanh cà phê Buôn Mê Hoàng Linh  (VN) 

B13/8C ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Vũ Văn Quảng (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 21628 
(21) 3-2013-00400 (28) 01 
(54) Túi (51) 03-01 
(22) 27.03.2013 (43) 27.05.2013 
(30) 705355901 23.11.2012 WO 
(71) CHRISTIAN DIOR COUTURE  (FR) 

30 Avenue Montaigne, 75008 Paris, France 
(72) Raf Simons (BE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  
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(11) 21629 
(21) 3-2013-00401 (28) 01 
(54) Chai đựng sản phẩm (51) 09-01 
(22) 27.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Cơ sở Hùng Phát   (VN) 

Xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 
(72) Phạm Văn Hoàn  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 21630 
(21) 3-2013-00402 (28) 01 
(54) Bao gói đựng khăn ướt (51) 09-05 
(22) 27.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần thương mại Chiềng Mai  (VN) 

Thôn Vạn Khoảnh, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 
(72) Trần Văn Tuệ  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21631 
(21) 3-2013-00403 (28) 01 
(54) Bao gói đựng băng vệ sinh (51) 09-05 
(22) 27.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần thương mại Chiềng Mai  (VN) 

Thôn Vạn Khoảnh, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 
(72) Trần Văn Tuệ (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21632 
(21) 3-2013-00408 (28) 01 
(54) Dụng cụ nghiền thuốc (51) 07-99 
(22) 28.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần Huy Hào  (VN) 

328 đại lộ Bình Dương, xã Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  
(72) Dương Tuấn Vũ  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

    
 

 
                                                    1.1                                            1.2 

 
 

  
 
 

                                                     1.3                                      1.4 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
658 

(11) 21633 
(21) 3-2013-00409 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 28.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần Huy Hào   (VN) 

328 đại lộ Bình Dương, xã Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  
(72) Dương Tuấn Vũ  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21634 
(21) 3-2013-00410 (28) 01 
(54) Cối xay tiêu (51) 07-04 
(22) 28.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần Huy Hào   (VN) 

328 đại lộ Bình Dương, xã Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  
(72) Dương Tuấn Vũ  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21635 
(21) 3-2013-00411 (28) 01 
(54) Hộp rượu (51) 09-03 
(22) 28.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Cơ sở sản xuất rượu Nàng Hương  (VN) 

Số 167/2 ấp Hoà Long, xã Giao Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 
(72) Bùi Thị Tuyết Gấm (VN) 
(55)  
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(11) 21636 
(21) 3-2013-00412 (28) 01 
(54) Phần thân quạt cây (51) 23-04 
(22) 29.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty TNHH điện cơ điện tử Việt Nhật  (VN) 

Số 30B Trần Hữu Tước, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Minh Thắng (VN) 
(55)  
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(11) 21637 
(21) 3-2013-00413 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 29.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần Huy Hào   (VN) 

328 đại lộ Bình Dương, xã Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  
(72) Dương Tuấn Vũ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  

 
 
 
 
 

      
 
 

                        1.1                              1.2                             1.3                             1.4 
 
 

  
 
 

                                                         1.5                           1.6 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
663 

(11) 21638 
(21) 3-2013-00415 (28) 01 
(54) Thanh kim loại định hình (51) 25-01 
(22) 29.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty TNHH Boral Gypsum Việt Nam   (VN) 

Lô B3a, khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh   
(72) Lê Văn Toàn  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21639 
(21) 3-2013-00416 (28) 01 
(54) Khung bảng viết (51) 19-06 
(22) 29.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại An Lộc Phú  

(VN) 
Số 192 Đồng Đen, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Võ Văn Quang  (VN) 
(55)  
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(11) 21640 
(21) 3-2013-00417 (28) 01 
(54) Hộp đầu giường có ổ ra khí 

y tế 

(51) 24-01 

(22) 29.03.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty TNHH công nghệ thiết bị y tế Bắc Việt   (VN) 

Số 20 ngách 1/48 ngõ 1, phố Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Thị Thu  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 21641 
(21) 3-2013-00421 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 01.04.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Việt Mỹ   (VN) 

Lô B6, cụm công nghiệp thực phẩm Hapro, Lệ Chi, Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Hồng Gấm  (VN) 
(55)  
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(11) 21642 
(21) 3-2013-00422 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 01.04.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty TNHH thương mại và sản xuất Nhất Vỹ  (VN) 

165/3 khu phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Thanh Phương (VN) 
(55)  
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(11) 21643 
(21) 3-2013-00423 (28) 01 
(54) Đệm nằm (51) 06-09 
(22) 01.04.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty TNHH Vạn An Sinh   (VN) 

185A Nguyễn Văn Đậu, phường 11, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
(72) Bùi Quốc Khánh  (VN) 
(55)  
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(11) 21644 
(21) 3-2013-00427 (28) 01 
(54) Ghế (51) 06-01 
(22) 02.04.2013 (43) 27.05.2013 
(71) JIRAPATCHR RATTANAMASTIP  (TH) 

56/15 Somdejprajaowtaksin Road, Bukkhalo, Thouburi, Bangkok 10600, Thailand 
(72) Jirapatchr Rattanamastip (TH) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 21645 
(21) 3-2013-00430 (28) 01 
(54) Đĩa (51) 07-01 
(22) 02.04.2013 (43) 27.05.2013 
(71) SRITHAI SUPERWARE PUBLIC COMPANY LIMITED  (TH) 

15 Suksawat Rd., Soi 36 Rasburana Bangkok 10140 Thailand 
(72) Supap Kittipoon (TH) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 21646 
(21) 3-2013-00432 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 
(22) 04.04.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21647 
(21) 3-2013-00433 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 
(22) 04.04.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21648 
(21) 3-2013-00434 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 
(22) 04.04.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21649 
(21) 3-2013-00435 (28) 01 
(54) Dụng cụ chứa màu vẽ (51) 19-06 
(22) 04.04.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.  Hồ Chí Minh 
(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 21650 
(21) 3-2013-00437 (28) 01 
(54) Miếng đồ ăn nhẹ (51) 01-01 
(22) 14.11.2011 (43) 27.05.2013 
(30) 29/391,830 13.05.2011 US 

29/403,107 30.09.2011 US 
(71) FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.  (US) 

7701 Legacy Drive, Plano, TX 75024-4099, U.S.A. 
(72) Keith Alan Barber (US), Deborah Fischer (US), John Hildebrand (US), Enrique Michel  (MX)
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 21651 
(21) 3-2013-00440 (28) 03 
(54) Ghế đu quay (51) 21-03 
(22) 08.04.2013 (43) 27.05.2013 
(71) Công ty TNHH sản xuất đồ chơi Mạnh Dung  (VN) 

1333/18 Nguyễn Duy Trinh, khu phố Phước Lai, phường Long Trường, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Tuấn Mạnh (VN) 
(55)  
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(11) 21652 
(21) 3-2013-00460 (28) 01 
(54) Kệ (51) 06-04 
(22) 10.04.2013 (43) 27.05.2013 
(71) JIRAPATCHR RATTANAMASTIP  (TH) 

56/15 Somdejprajaowtaksin Road, Bukkhalo, Thouburi, Bangkok 10600, Thailand 
(72) Jirapatchr Rattanamastip  (TH) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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                                                          1.8                                     1.9 
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Phần iv 
 

đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2010-01570 (220) 22.01.2010 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
và thiết bị y tế Tâm Việt  (VN) 
Lô D19/D6 khu đô thị mới (nhà số 03, 
đường sô 03, đường Nguyễn Phong Sắc 
kéo dài), phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2011-18407 (220) 05.09.2011 
  (441) 27.05.2013 

(731) Raphael Publishing Limited  
(VG) 
Woodbourne Hall, P. O. Box 3162, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý và tổ chức kinh doanh; quản lý kinh doanh; quản trị kinh 

doanh; nghiên cứu kinh doanh; các dịch vụ quản lý hoạt động kinh doanh; dịch vụ điều 
hành kinh doanh liên quan đén hoạt động quản lý rủi ro kinh doanh và quản lý kế toán 
kinh doanh; hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại trong việc quản lý kinh doanh của họ; 
tuyển dụng nhân sự; dịch vụ tư vấn liên quan đến tuyển dụng nhân sự, quản lý kinh doanh 
trường học và các trung tâm đào tạo cho nhân viên trong ngành giáo dục; hỗ trợ kinh 
doanh liên quan đến thiết lập cấp quyền kinh doanh cho các trường học và trung tâm đào 
tạo cho nhân viên trong ngành giáo dục; cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh trong việc 
thiết lập và/hoặc hoạt động cấp quyền kinh doanh; các dịch vụ tư vấn, cố vấn và/hoặc 
phân tích liên quan đến tiếp thị trường học và các trung tâm đào tạo cho nhân viên trong 
ngành giáo dục. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ quản lý tài chính liên quan đến trường học và trung tâm đào tạo cho 
nhân viên trong ngành giáo dục; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ tài chính; dịch vụ đầu tư quỹ 
cho trường học và trung tâm đào tạo cho nhân viên trong ngành giáo dục; chuẩn bị báo 
cáo tài chính và phân tích tài chính; lên kế hoạch tài chính và quản lý tài chính; đánh giá 
tài chính; tài chính cho vay.  

 
Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; sắp xếp và điều hành hội thảo, hội thảo 
chuyên đề, đại hội và hội nghị; tổ chức các lợp học hàm thụ; thông tin giáo dục; dịch vụ 
đào tạo; hướng dẫn nghề (tư vấn giáo dục hoặc đào tạo); thông tin các khóa đào tạo; dịch 
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vụ giảng dạy; sắp xếp và điều hành hội nghị chuyên đề; dịch vụ dạy học; đào tạo thực 
hành (biểu diễn trực tiếp); gia sư; sắp xếp và điều hành hội thảo; cho thuê tài liệu giảng 
dạy; xuất bản tài liệu giảng dạy.  

 
 

(210) 4-2011-18408 (220) 05.09.2011 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.2.1 
(591) Đen, trắng, tím. 
(731) Raphael Publishing Limited  

(VG) 
Woodbourne Hall, P. O. Box 3162, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý và tổ chức kinh doanh; quản lý kinh doanh; quản trị kinh 
doanh; nghiên cứu kinh doanh; quản lý kế toán kinh doanh, phân tích hệ thống quản lý 
kinh doanh; hỗ trợ các doanh nghiệp thương mại trong việc quản lý kinh doanh của họ; 
tuyển dụng nhân sự; dịch vụ tư vấn liên quan đến tuyển dụng nhân sự; quản lý kinh doanh 
trường học và các trung tâm đào tạo cho nhân viên trong ngành giáo dục; hỗ trợ kinh 
doanh liên quan đến thiết lập cấp quyền kinh doanh cho các trường học và trung tâm đào 
tạo cho nhân viên trong ngành giáo dục; cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh trong việc 
thiết lập và/hoặc hoạt động cấp quyền kinh doanh; các dịch vu tư vấn, cố vấn và/hoặc 
phân tích liên quan đến tiếp thị trường học và các trung tâm đào tạo cho nhân viên trong 
ngành giáo dục.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ quản lý tài chính liên quan đến trường học và trung tâm đào tạo cho 
nhân viên trong ngành giáo dục; dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ tài chính; dịch vụ đầu tư quỹ 
cho trường học và trung tâm đào tạo cho nhân viên trong ngành giáo dục; chuẩn bị báo 
cáo tài chính và phân tích tài chính; lên kế hoạch tài chính và quản lý tài chính; đánh giá 
tài chính; tài chính cho vay.  

 
Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; sắp xếp và điều hành hội thảo, hội thảo 
chuyên đề, đại hội và hội nghị; tổ chức các lớp học hàm thụ; thông tin giáo dục; dịch vụ 
đào tạo; hướng dẫn nghề (tư vấn giáo dục hoặc đào tạo); thông tin các khóa đào tạo; dịch 
vụ giảng dạy; sắp xếp và điều hành hội nghị chuyên đề; dịch vụ dạy học; đào tạo thực 
hành [biểu diễn trực tiếp]; gia sư; sắp xếp và điều hành hội thảo; cho thuê và/hoặc xuất 
bản tài liệu giảng dạy.  

 
 

(210) 4-2011-24347 (220) 15.11.2011 
  (441) 27.05.2013 

(731) CASINO GUICHARD PERRACHON  
(FR) 
1 Esplanade de France, 42000 SAINT 
ETIENNE, FRANCE  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học cụ thể như: thiết bị chưng cất dùng cho mục đích 
khoa học, máy dò dùng cho mục đích khoa học, vệ tinh nhân tạo dùng cho mục đích khoa 
học, thiết bị chẩn đoán (không dùng cho mục đích y tế); thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết 
bị và dụng cụ báo hiệu cụ thể như: còi báo hiệu, đèn báo hiệu, thiết bị báo hiệu hàng hải; 
thiết bị và dụng cụ khảo sát; thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh cụ thể như: máy ảnh, màn ảnh, 
thiết bị phóng đại; thiết bị và dụng cụ điện ảnh cụ thể như: máy quay phim; thiết bị và 
dụng cụ quang học cụ thể như: kính đeo mắt (quang học), vật dùng quang học, bao kính 
đeo mắt; thiết bị và dụng cụ để cân, thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ kiểm tra 
(giám sát) cụ thể như: thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; thiết bị và dụng cụ cứu hộ 
cụ thể như: thiết bị dập lửa, quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và 
phòng chống cháy, thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân, vải dầu cứu nạn; thiết 
bị giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để dẫn điện cụ thể như: chất bán dẫn, dây điện, sợi quang 
học; thiết bị biến đổi điện cụ thể như: máy biến thế, thiết bị điều chỉnh điện, rơ-le điện; 
thiết bị và dụng cụ để chuyển mạch điện cụ thể như: thiết bị chuyển mạch di động; thiết 
bị tích điện cụ thể như ắc quy điện, pin điện; thiết bị điều khiển điện cụ thể như bảng điều 
khiển điện, thiết bị ghi, truyền, tái tạo, xử lý âm thanh và hình ảnh; vật mang dữ liệu từ 
tính, máy quay đĩa, đĩa quang, đĩa mềm; máy bán hàng tự động, cơ cấu cho thiết bị vận 
hành bằng đồng xu; máy đếm tiền; máy tính; thiết bị để xử lý dữ liệu; chương trình trò 
chơi máy tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); thiết bị ngoại vi máy tính; bộ quần áo, găng 
tay, mặt nạ dành cho thợ lặn; thẻ mạch tích hợp (thẻ thông minh).  

 
 

(210) 4-2011-24348 (220) 15.11.2011 
  (441) 27.05.2013 

(731) CASINO GUICHARD PERRACHON  
(FR) 
1 Esplanade de France, 42000 SAINT 
ETIENNE, FRANCE   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học cụ thể như: thiết bị chưng cất dùng cho mục đích 

khoa học, máy dò dùng cho mục đích khoa học, vệ tinh nhân tạo dùng cho mục đích khoa 
học, thiết bị chẩn đoán (không dùng cho mục đích y tế); thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết 
bị và dụng cụ báo hiệu cụ thể như: còi báo hiệu, đèn báo hiệu, thiết bị báo hiệu hàng hải; 
thiết bị và dụng cụ khảo sát; thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh cụ thể như: máy ảnh, màn ảnh, 
thiết bị phóng đại; thiết bị và dụng cụ điện ảnh cụ thể như: máy quay phim; thiết bị và 
dụng cụ quang học cụ thể như: kính đeo mắt (quang học), vật dùng quang học, bao kính 
đeo mắt; thiết bị và dụng cụ để cân, thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ kiểm tra 
(giám sát) cụ thể như: thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; thiết bị và dụng cụ cứu hộ 
cụ thể như: thiết bị dập lửa, quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và 
phòng chống cháy, thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho cá nhân, vải dầu cứu nạn; thiết 
bị giảng dạy; thiết bị và dụng cụ để dẫn điện cụ thể như: chất bán dẫn, dây điện, sợi quang 
học; thiết bị biến đổi điện cụ thể như: máy biến thế, thiết bị điều chỉnh điện, rơ-le điện; 
thiết bị và dụng cụ để chuyển mạch điện cụ thể như: thiết bị chuyển mạch di động; thiết 
bị tích điện cụ thể như ắc quy điện, pin điện; thiết bị điều khiển điện cụ thể như bảng điều 
khiển điện, thiết bị ghi, truyền, tái tạo, xử lý âm thanh và hình ảnh; vật mang dữ liệu từ 
tính, máy quay đĩa, đĩa quang, đĩa mềm; máy bán hàng tự động, cơ cấu cho thiết bị vận 
hành bằng đồng xu; máy đếm tiền; máy tính; thiết bị để xử lý dữ liệu; chương trình trò 
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chơi máy tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); thiết bị ngoại vi máy tính; bộ quần áo, găng 
tay, mặt nạ dành cho thợ lặn; thẻ mạch tích hợp (thẻ thông minh).  

 
 

(210) 4-2011-26220 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.13.1; 3.7.19; 1.15.23 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá non, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du hành Sài 
Gòn   (VN) 
201-203 đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức các cuộc du lịch. 

 
 

(210) 4-2011-26221 (220) 08.12.2011 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.23; 3.7.19; 26.13.1 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá non, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH du hành Sài 
Gòn   (VN) 
201-203 đường Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức các cuộc du lịch. 

 
 

(210) 4-2011-27184 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.2.1; 26.2.7; 25.7.20; 7.1.15 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH lưới công trình  
(VN) 
39/1 Thống Nhất, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lưới; mua bán cỏ; mua bán nguyên liệu và lỗ gôn bằng nhựa plastic; 

mua bán nguyên vật liệu ngành xây dựng; mua bán dụng cụ thể dục thể thao.  
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế quy hoạch xây 
dựng; thiết kế xây dựng công trình xây dựng và công nghiệp; thiết kế xây dựng công trình 
hạ tầng kỹ thuật đô thị. 
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(210) 4-2011-27227 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Tím, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Sochi   (VN) 
Số 47 ngõ 174 phố Đội Cấn, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Gối; đệm nằm thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 24: Chăn đắp, ga trải giường thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc, phụ liệu may mặc và giầy dép, mua bán máy móc 
thiết bị, phụ tùng máy dệt, máy may, mua bán tơ, xơ, sợi dệt, mua bán chăn ga gối đệm, 
màn, rèm, vật liệu phủ tường, phủ sàn, vải, len, chỉ khâu, mua bán ô tô và xe có động cơ.  

 
 

(210) 4-2011-27228 (220) 20.12.2011 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Tím, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Sochi    (VN) 
Số 47 ngõ 174 phố Đội Cấn, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 20: Gối; đệm nằm thuộc nhóm này.   
 

Nhóm 24: Chăn đắp, ga trải giường thuộc nhóm này.   
 

Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc, phụ liệu may mặc và giầy dép, mua bán máy móc 
thiết bị, phụ tùng máy dệt, máy may, mua bán tơ, xơ, sợi dệt, mua bán chăn ga gối đệm, 
màn, rèm, vật liệu phủ tường, phủ sàn, vải, len, chỉ khâu, mua bán ô tô và xe có động cơ. 

 
 

(210) 4-2012-00091 (220) 04.01.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.3; 5.3.20; 26.2.7; 24.13.1 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Tổng Công ty cổ phần Y tế 

DANAMECO  (VN) 
105 Hùng Vương, phường Hải Châu 1, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng, bông dùng cho mục đích y tế, băng dùng 

cho mục đích y tế; gạc y tế như: gạc dần lưu.  
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Nhóm 10: Trang phục chống dịch dùng làm trang phục bảo hộ cho nhân viên y tể và cộng 
sự khi tham gia chống dịch tiếp xúc với mầm bệnh nguy hiểm gồm: quần áo, giày, mũ, 
khẩu trang, găng tay, kính bảo hộ. Thiết bị y tế bao gồm: máy gia tốc dùng để chẩn đoán 
sớm, theo dõi - dánh giá kết quả điều trị và kiểm soát tái phát các bệnh lý về tim mạch và 
ung thư, máy chụp mạch, máy chụp cắt lớp điện toán; máy chụp cộng hướng từ; máy chụp 
cắt lớp y khoa đa năng, máy siêu âm 4 chiều.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: dược phẩm, thực phẩm chửc năng và thiết bị y tế bao 
gồm: máy gia tốc dùng để chẩn đoán sớm, theo dõi, đánh giá kết quả điều trị và kiểm soát 
tái phát các bệnh lý về tim mạch và ung thư, máy chụp mạch, máy chụp cắt lớp điện toán, 
máy chụp cộng hưởng từ, máy chụp cắt lớp y khoa đa năng, máy siêu âm 4 chiều, máy xạ 
phẫu dùng để điều trị ung thư, thiết bị xét nghiệm định danh vi khuẩn, máy phân tich gen, 
thiết bị nội soi chẩn đoán chống tiêu hóa, máy bơm đối xung động mạch chủ, máy tán sỏi 
ngoài cơ thể, máy siêu âm.  

 
 

(210) 4-2012-00827 (220) 13.01.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.17.11; 26.4.2 
(591) Xanh lá đậm, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến nông 
sản thực phẩm Hồ Thiên Nga  
(VN) 
1/6B Phan Văn Hớn, ấp Tiền Lân, xã Bà 
Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Đậu đã được bảo quản; hạt đậu nành, đã bảo quản, cho thực phẩm; sữa đậu 

nành (thay thế sữa); đậu phụ; rau đóng hộp; rau đã sấy khô. 
 

Nhóm 30: Bột đậu nành, bột đậu tương; bột ngô; bột đậu; gạo; cà phê; ca cao. 
 
 

(210) 4-2012-00828 (220) 13.01.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.13.1; 26.4.2; 26.13.25; 1.17.25 
(591) Xanh lá đậm, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến nông 
sản thực phẩm Hồ Thiên Nga  
(VN) 
1/6B Phan Văn Hớn, ấp Tiền Lân, xã Bà 
Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Đậu đã được bảo quản; hạt đậu nành, đã bảo quản, cho thực phẩm; sữa đậu 

nành (thay thế sữa); đậu phụ; rau đóng hộp; rau đã sấy khô.  
 

Nhóm 30: Bột đậu nành, bột đậu tương; bột ngô; bột đậu; gạo; cà phê; ca cao. 
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(210) 4-2012-02123 (220) 15.02.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.21; 5.5.19; A19.3.4; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Dana Land  (VN) 
Tầng 1, toà nhà Indochina, số 74 Bạch 
Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng 
trang trí nội ngoại thất; dịch vụ ký gởi hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thù công mỹ 
nghệ, hàng trang trí nội ngoại thất tại các cửa hàng bán lẻ, bán buôn; dịch vụ mua bán 
hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thù công mỹ nghệ, hàng trang trí nội ngoại thất thông 
qua các phương tiện truyền thông điện tử; dịch vụ tổ chức triển lãm hàng lưu niệm, hàng 
đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí nội ngoại thất.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá và vận chuyển hành khách, dịch vụ đóng gói và lưu 
trữ hàng hoá trong kho hàng hoặc trong tòa nhà khác để bảo quản.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, triển lãm, tập huấn chuyên đề về 
tranh ảnh, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí nội ngoại 
thất; dịch vụ tổ chức vui chơi, giải trí, thi đấu thể thao. 

 
 

(210) 4-2012-02124 (220) 15.02.2012 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Dana Land  (VN) 
Tầng 1, toà nhà Indochina, số 74 Bạch 
Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng 
trang trí nội ngoại thất; dịch vụ ký gởi hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thù công mỹ 
nghệ, hàng trang trí nội ngoại thất tại các cửa hàng bán lẻ, bán buôn; dịch vụ mua bán 
hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thù công mỹ nghệ, hàng trang trí nội ngoại thất thông 
qua các phương tiện truyền thông điện tử; dịch vụ tổ chức triển lãm hàng lưu niệm, hàng 
đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí nội ngoại thất.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá và vận chuyển hành khách, dịch vụ đóng gói và lưu 
trữ hàng hoá trong kho hàng hoặc trong tòa nhà khác để bảo quản.    

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, tập huấn chuyên đề về tranh ảnh, 
hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí nội ngoại thất; dịch 
vụ tổ chức vui chơi, giải trí, thi đấu thể thao.  

 
 

(210) 4-2012-02806 (220) 23.02.2012 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Nông Lâm  (VN) 
2A4 đường N1, Đại học Nông Lâm, khu 
phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y.  
 
 

(210) 4-2012-02807 (220) 23.02.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; A5.5.20; A5.3.13; A5.3.14; 
5.7.14 

(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ 
Nông Lâm  (VN) 
2A4 đường N1, Đại học Nông Lâm, khu 
phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ 
Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, chế phẩm sinh học không dùng cho mục đích y tế hoặc thú y.  
 

Nhóm 31: Rau nấm, nấm, rau cải, tươi chưa qua chế biến.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao kỹ thuật, công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. 
 
 

(210) 4-2012-04344 (220) 13.03.2012 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
thiết bị y tế Mỹ Việt  (VN) 
Phòng 122 - D14 tập thể Phương Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-04545 (220) 15.03.2012 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ GOLPAR  (VN) 
Số 35 ngõ 124 Minh Khai, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: áo chống nắng, quần áo bảo hộ lao động, trang phục. 
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(210) 4-2012-05423 (220) 23.03.2012 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Hoàng 
Cường Sài Gòn   (VN) 
93/16A đường số 2, KP 2, Tam Bình, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Nồi cơm điện; bếp ga; bếp từ; nồi inốc dùng điện; chảo dùng điện; quạt điện.  
 
 

(210) 4-2012-05429 (220) 23.03.2012 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và du lịch Phương Linh  
(VN) 
Thôn Đông Thành, xã Hoằng Tiến, 
huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; mua bán máy vi tính, thiết bị và linh kiện điện tử (loa, 
âmply, ti vi, micro, đài, máy điều hoà nhiệt độ, bình nước tắm nóng lạnh), viễn thông, 
thiết bị ngoại vi và phần mềm, vật liệu xây dựng; môi giới thương mại; đấu giá bất động 
sản; quản lý dự án đầu tư xây dựng; lập tổng dự toán xây dựng các công trình.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy 
lợi; san lấp mặt bằng; giám sát thi công các công trình xây dựng; tư vấn thi công trong 
xây dựng; lắp đặt các thiết bị điện, cấp thoát nước; khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa, bằng đường bộ, đường thủy, vận tải hành khách; cho 
thuê xe cộ; tổ chức các chuyến đi du lịch; đại lý du lịch; điều hành tua du lịch.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí: karaôkê (karaoke), câu cá, đu thuyền, lướt ván, dịch 
vụ vui chơi giải trí trong du lịch sinh thái; dịch vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, tổ chức các 
cuộc thi khoa học và giải trí. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ và khu nghỉ dưỡng; nhà hàng ăn uống, quán rượu 
(bar). 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; dịch vụ tắm hơi và xoa bóp.  
 
 

(210) 4-2012-06964 (220) 11.04.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.11.1 
(591) Xanh tím. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Dịch vụ 
Triển lãm và Logistics   (VN) 
Tầng 4, 5B/55 Huỳnh Thúc Kháng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi của máy tính; máy tính xách tay; máy tính.  
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Nhóm 35: Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu; dịch vụ tổ chức hội chợ; dịch vụ tổ chức triển 
lãm cho mục đích thương mại và quảng cáo.  

 

Nhóm 36: Dịch vụ khai thuê hải quan. 
 

Nhóm 37: Cho thuê thiết bị xây dựng.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ giao nhận vận tải đa phương thức, dịch vụ hậu cần vận tải; dịch vụ giao 
nhận vận tải đường biển, đường không; dịch vụ kho vận, dịch vu bốc xếp hàng hóa; dịch 
vụ đóng gói hàng hóa.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức tổ chức triển lãm (cho mục đích văn hoá, giáo dục, thể thao, 
giải trí), hội nghị, hội thảo, sự kiện (cho mục đích văn hoá, giáo dục, thể thao, giải trí).  

 
 

(210) 4-2012-07799 (220) 20.04.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty cổ phần kỹ Phát Lộc  

(VN) 
C201 chung cư Phú Lợi, Phạm Thế Hiển, 
phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Trụ bơm xăng dầu điện tử. 
 
 

(210) 4-2012-08008 (220) 24.04.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.7.8; 26.4.2; A3.7.24 (540) 

  

(731) Phan Đức Phương  (VN) 
5 Yên Đỗ, phường Tân Thành, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 
 

(210) 4-2012-08702 (220) 02.05.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 
(591) hồng, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoa Ky   (VN) 
Lô số 01 D1.2 khu dân cư phía Bắc Tu 
viện Phao-lô, đường Trường Sa, quận 
Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-08703 (220) 02.05.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 
(591) hồng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hoa Ky    (VN)
Lô số 01.D1.2 khu dân cư phía Bắc Tu 
viện Phao-lô, đường Trường Sa, phường 
Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố 
Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-09305 (220) 09.05.2012 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phát triển 
dịch vụ Gia Bảo   (VN) 
98 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, thẩm mỹ viện.  
 
 

(210) 4-2012-09307 (220) 09.05.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.5.1; A26.11.12; 26.5.2 
(591) Trắng, đỏ, nâu, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần đô thị Đại 

Việt  (VN) 
P4-1, tầng 32 toà nhà Sông Đà - Hà 
Đông, phường Văn Quán, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 0 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà; sửa chữa, lắp đặt nhà cửa; nhận thầu xây dựng và xây lắp các 
công trình công nghiệp, dân dụng; dịch vụ cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ giám sát thi 
công công trình xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-09323 (220) 09.05.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.2.7; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Hoàng Quân  (VN) 
Tổ 18, ấp Phước Hưng, xã Mỹ Xuân, 
huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  
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(511)   Nhóm 02: Mực in, hộp mực in, vỏ hộp mực in (có chứa mực in).  
 

Nhóm 09: Trống hình (linh kiện trong hộp mực máy in laser để in từ máy vi tính và máy 
photocopy) 

 
 

(210) 4-2012-09740 (220) 14.05.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Minh Duyên  
(VN) 
Số 42 phố Đồng Nhân B, tổ 56, phường 
Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Vỏ tủ điện làm bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-10219 (220) 18.05.2012 
  (441) 27.05.2013 

(731) Lifestream International 
Ltd   (NZ) 
24 Kawana Street, Northcote 0627, 
Auckland, New Zealand  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược chất và chất thú y, chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm vitamin; khoáng 

chất bổ sung cho thực phẩm; tảo xoắn cho mục đích y tế (spirulina), chế phẩm dược phẩm 
để chăm sóc da; các chất ăn được dùng cho người thuộc nhóm này cụ thể là thực phẩm 
cho em bé và người tàn tật; đồ uống cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-11013 (220) 28.05.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.25; 2.5.2; 2.5.25 
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., a 

Delaware Corporation  (US) 
500 South Buena Vista Street, Burbank, 
CA 91521, USA   

(540) 

  

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ kiện từ 

tính, đĩa ghi; máy tính, thiết bị xử lý các dữ kiện; máy ghi âm cát xét; đài cát xét; băng cát 
xét; đĩa ghi âm; máy ghi âm; máy thu âm và ghi hình; loa; ống nhòm (quang học); máy 
tính cầm tay; máy quay viđiô xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy chụp ảnh; ổ 
CD-ROMs; ổ đĩa CD-ROM (là một bộ phận của máy vi tính); ổ ghi CD-ROMs (là một bộ 
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phận của máy vi tính); điện thoại cầm tay; phụ tùng của điện thoại cầm tay cụ thể là bộ 
nạp pin; hộp điện thoại cầm tay; thiết bị ghi âm nhạc có chứa vi mạch điện tử; tấm màn 
hình của điện thoại cầm tay, đầu đĩa com-pắc; đầu ghi đĩa com-pắc; đĩa com-pắc; chương 
trình trò chơi trên máy vi tính; băng trò chơi máy vi tính và đĩai (có ghi chương trình trò 
chơi máy vi tính); máy vi tính; phần cứng máy vi tính; bàn phím máy vi tính; màn hình 
máy vi tính; chuột máy vi tính; ổ đĩa máy vi tính; phần mềm máy vi tính; điện thoại kéo 
dài; nam châm dùng cho mục đích trang trí; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đĩa và máy ghi âm 
kỹ thuật số; đĩa DVD; máy chạy đĩa DVD; máy ghi đĩa DVDs; đĩa kỹ thuật số đa chức 
năng; đĩa viđiô kỹ thuật số; máy điện tử ghi dữ liệu cá nhân; hộp đựng kính mắt; kính 
mắt; tai nghe; máy hát karaoke; micrô; đầu đĩa MP3; bộ điều biến (là một bộ phận của 
máy vi tính); miếng đệm lót chuột máy vi tính; phim điện ảnh; thiết bị ghi âm nhạc; máy 
nhắn tin; máy stereo cá nhân; máy trợ giúp cá nhân dùng kỹ thuật số (máy tính cầm tay); 
máy in dùng với máy vi tính; máy thu thanh; kính râm; điện thoại; ti vi; máy quay phim; 
máy ghi hình viđiô; đầu máy viđiô; băng trò chơi viđiô; đĩa dùng cho trò chơi điện tử 
bằng viđiô; băng từ viđiô; máy điện thoại truyền hình; thiết bị ghi hình; điện đài xách tay; 
miếng đệm cổ tay và cánh tay hỗ trợ khi sử dụng máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2012-11547 (220) 31.05.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.3.1; 5.7.1; A11.3.3 
(591) Đen, nâu, đỏ, trắng, da cam, vàng. 
(731) Công ty cổ phần VINACAFE 

Biên Hòa  (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hòa tan, cà phê rang xay, cà phê bột, sản phẩm cà phê đã chế biến.  
 
 

(210) 4-2012-11817 (220) 05.06.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 26.1.1 
(731) Noble Group Limited   (BM) 

Clarendon House, Church Street, 
Hamilton HM 11, Bermuda  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu; than đá; than cốc; than bùn; nhiên liệu sạch; nhiên liệu sinh học; 
ethanol (nhiên liệu); nhiên liệu diesel sinh học; dầu xăng; chất lỏng khí tự nhiên; khí hóa 
lỏng; dầu diesel; dầu sưởi ấm nhà; xăng không pha chì; dầu xăng mức trung bình; dầu 
xăng thượng hạng; dầu và mỡ bôi trơn dùng trong công nghiệp; dầu thô; dầu bôi trơn; dầu 
mỏ tinh chế; dầu khí (nguyên liệu thô hoặc tinh chế); benzen; dầu mỏ; ankyl hóa (chất 
phụ gia xăng dầu không có hóa chất); chất lỏng tinh chế (chất phụ gia xăng dầu không có 
hóa chất); hóa dầu (chất phụ gia xăng dầu không có hóa chất). 

 

Nhóm 30: Gạo đã chế biến; đường, cà phê và hạt cà phê (đã chế biến).  
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Nhóm 31: Động vật sống; rau và trái cây tươi; hạt; thực vật và hoa tự nhiên; thực phẩm 
cho động vật; mạch nha; hạt có dầu; đậu tương tươi; thức ăn gia súc bao gồm đậu tương; 
thức ăn cho động vật; thức ăn cho động vật làm từ hạt có dầu thức ăn làm từ ngô và đậu 
tương cho động vật; lúa mạch; lúa mì, ngô; đậu fava; hạt hướng dương; gạo tự nhiên dùng 
như thức ăn cho động vật, lúa; ca cao và hạt đậu thô. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; phân tích và nghiên cứu thị trường; quản lý kinh doanh và tư vấn 
công việc kinh doanh; quan hệ công chúng; dịch vụ khuếch trương; tiếp thị và quảng bá 
rộng rãi ra công chúng; cung cấp thông tin kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
dịch vụ bán lẻ, bán buôn, tiếp thị, phân phối và xuất khẩu các sản phẩm về hóa chất, phân 
bón, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm hóa dầu, nhiên liệu, nhiên liệu sạch, chất lỏng tách 
từ khí tự nhiên, khí dầu lửa hóa lỏng, dầu thô, than đá, than cốc, hàng hóa thường dùng, 
sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làm vườn và sản phẩm lâm nghiệp, và ngũ cốc, trái cây 
tươi; rau tươi; hạt, thực vật và hoa tự nhiên, thực phẩm cho động vật, mạch nha; hạt có 
dầu; đậu tương tươi, thức ăn gia súc bao gồm đậu tương, thức ăn cho động vật, thức ăn 
cho động vật làm từ hạt có dầu, ngô và đậu tương làm thức ăn cho động vật, lúa mạch, lúa 
mì, ngô, đậu fava, hạt hướng dương, gạo tự nhiên dùng làm thức ăn cho động vật, thức ăn 
làm từ gạo cho gia súc, gạo, ca cao, hạt ca cao, đường, cà phê và hạt cà phê. 

 
Nhóm 36: Giao dịch hàng hóa (dịch vụ tài chính); môi giới tín dụng và đền bù phát khí 
thải; tài trợ chương trình đền bù phát khí thải; quỹ tài trợ và đầu tư vào các dự án giảm 
phát khí thải; đầu tư vào các chương trình và dự án đền bù phát khí thải; đầu tư vào các 
quỹ giảm lượng khí thải. 

 
Nhóm 39: Vận tải tài sản và hàng hóa bằng đường bộ, đường sắt hoặc đường thủy; sắp 
xếp vận chuyển hàng hoá; cung cấp dịch vụ lưu kho chở bằng tàu thủy; cho thuê và thuê 
tàu thuyền và xe cộ chuyên chở; đóng gói, cất giữ và lưu kho tài sản và hàng hóa; lưu kho 
và cất giữ cà phê; dịch vụ đóng gói đưa lên tàu cho người tiêu thụ hàng hóa xuất khẩu và 
nhập khẩu; dịch vụ giám sát và quản lý cảng biển; dịch vụ cảng biển; dịch vụ bốc hàng 
lên tàu; dịch vụ lưu kho; bốc hàng và phân phát hàng; lưu kho, bốc hàng, vận chuyển và 
phân phát hóa chất, phân bón, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm hóa dầu, nhiên liệu; 
nhiên liệu sạch, chất lỏng tách từ khí tự nhiên, khí dầu lửa hóa lỏng, dầu thô, than đá, than 
cốc, hàng hóa thường dùng, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm làm vườn và sản phẩm lâm 
nghiệp, và ngũ cốc, trái cây tươi, rau tươi, hạt, thực vật và hoa tự nhiên, thực phẩm cho 
động vật, mạch nha; hạt có dầu, đậu tương tươi; thức ăn gia súc bao gồm đậu tương, thức 
ăn cho động vật, thức ăn cho động vật làm từ hạt có dầu, ngô và đậu tương làm thức ăn 
cho động vật, lúa mạch, lúa mì, ngô, đậu fava, hạt hướng dương; gạo tự nhiên dùng làm 
thức ăn cho động vật, thức ăn làm từ gạo cho gia súc, gạo, ca cao, hạt ca cao, đường, cà 
phê và hạt cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-13065 (220) 18.06.2012 
  (441) 27.05.2013 

(731) IHOME ASIAN TRADEMARK 
HOLDINGS COMPANY LIMITED  
(HK) 
Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen's 
Road East, Hong Kong  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
694 

(511)   Nhóm 09: Bộ xử lý trung tâm; bàn phím máy tính; bộ nhớ máy tính/mô đun bộ nhớ; hệ 
điều hành máy tính có ghi sẵn; chương trình máy tính có ghi sẵn; phần mềm máy tính có 
ghi sẵn; máy tính; ổ đĩa dùng cho máy tính; đĩa mềm; bộ giao diện dùng cho máy tính; 
máy hát tự động dùng cho máy tính; máy tính xách tay; máy tính cá nhân; máy trợ lý cá 
nhân dùng kỹ thuật số (PDA), máy tính cá nhân bỏ túi (PC) và linh kiện đi kèm; băng từ 
dùng cho máy tính; ổ băng, audio kỹ thuật số (DAT)/Ổ băng thu phát vòng lặp dữ liệu 
(DAT); mô đem (dữ liệu/fax/giọng nói); màn hình máy tính/màn hình tinh thể lỏng (LCD) 
(phần cứng máy tính); màn hình máy tính (chương trình máy tính); thiết bị ngoại vi máy 
tính bao gồm lỗ ở trung tâm của cuộn băng từ hoặc đĩa mềm, bảng mạch in chính; thẻ âm 
thanh và thẻ giao diện người máy bằng đồ họa (GUI); máy in chỉ dùng với máy tính; bộ 
quét (thiết bị xử lý dữ kiện); đĩa compact (bộ nhớ chỉ đọc được); loa máy tính; máy radio 
có gắn đồng hồ; tai nghe và loa; bộ vi xử lý; con chuột máy tính (thiết bị xử lý dữ kiện); 
chuột (thiết bị xử lý dữ liệu); thiết bị truyền dữ liệu bằng quang học/từ tính; đĩa quang; ổ 
cắm, phích cắm và thiết bị mối điện khác; thiết bị ghi âm thanh/truyền âm thanh; hộp 
phân phối điện/ cung cấp điện năng; dây điện; thiết bị xử lý văn bản; chip máy tính (mạch 
tích hợp), mạch tổ hợp, bảng mạch /bảng mạch in chính/bảng mạch hệ thống; đĩa từ / đĩa 
máy tính; thẻ mạch tích hợp (thẻ thông minh); thẻ đọc bộ nhớ cực nhanh bộ đọc (thiết bị 
xử lý ®÷ liệu); thiết bị điều khiển từ xa thiết bị xử lý dữ liệu; bộ ổn định nhiệt; đồng hồ 
bấm giờ (thiết bị ghi thời gian); thời gian thiết bị chuyển mạch tự động; máy tính điện tử 
bỏ túi; máy thu hình và bộ phận đi kèm; máy thu phát tín hiệu và bộ phận đi kèm; vô 
tuyến điện báo; đài bán dẫn xách tay; máy ghi băng nhạc và ghi đĩa hình; ắc quy; máy 
radio và máy nghe nhạc hi- fi máy fax; máy điện thoại và bộ phận đi kèm; máy phô tô 
copy và bộ phận đi kèm; biển quảng cáo và hộp đèn tín hiệu có bố trí ánh sáng bên 
trong/thiết bị báo hiệu đèn quang cáo có thể di chuyển dạng cơ học; hộp đựng máy tính 
(máy tính để bàn/máy tính cầm tay máy tính xách tay mini PDA / máy tính xách tay); thẻ 
giao diện mạng maý tính; cáp mạng máy tính; bộ viết dữ liệu trên đĩa CD; máy chiếu 
phim và bộ phận đi kèm; đĩa số đa năng DVD Rom; thanh điều khiển bàn phím máy tính; 
micro; nguồn cung cấp điện liên tục UPS; bàn di chuột máy tính; máy chủ dùng cho máy 
tính; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình; điện thoại cầm tay và phụ kiện đi kèm; bộ hiển 
thị video trên trang web; thiết bị chống đột biến điện; thiết bị xem ảnh trên máy thu hình; 
bộ hiển thị đồ họa băng hình ảnh (VGA ); thẻ giao diện (PCMCIA); thiết bị lưu trữ thông 
tin trên mạng (NAS); bộ lọc màn hình; máy nghe nhạc kỹ thuật số MP3 và phụ kiện đi 
kèm; máy ghi âm kỹ thuật số và phụ kiện đi kèm; điện thoại không dây và phụ kiện đi 
kèm; máy chiếu phim và phụ kiện đi kèm; mạng cục bộ LAN (Local Area Network); máy 
ảnh PC / máy ảnh kỹ thuật số / máy ảnh video kỹ thuật số / máy ghi hình trên trang web 
camera và phụ kiện đi kèm; micro; thiết bị chuyển hướng; nút bấm trò chơi điện tử dùng 
cho máy tính; mô đem (thiết bị mạng)/ mô đem ngoài có thiết bị chống đột biến điện; thẻ 
PCI với thiết bị chống đột biến điện; thiết bị điện; hộp còi báo động; bảng điều khiển của 
máy vi tính; bộ cảm biến rung; bộ cảm biến từ tính; bộ cảm biến hồng ngoại; máy ảnh tự 
ngắt mạch; bảng điều khiển màn hình cảm ứng; điện thoại kỹ thuật và linh kiện đi kèm; 
đầu đọc thẻ; thiết bị kỹ thuật số và phụ kiện đi kèm. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ máy ra-đi-ô có gắn đồng hồ, tai nghe, loa phát thanh, 
máy nghe nhạc hi-fi, máy nghe nhạc, máy xem băng hình; dịch vụ bán lẻ, quảng cáo và 
quảng bá liên quan đến sản phẩm nhà thông minh và hệ thống công nghệ thông tin, máy 
tính, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, phụ kiện máy 
tính, máy ra-đi-ô, đồng hồ điện tử, tai nghe, loa phát thanh, máy nghe nhạc hi-fi, máy 
nghe nhạc, máy xem băng hình; dịch vụ bán lẻ, quảng cáo và quảng bá liên quan việc 
cung cấp và bán hệ thống kết hợp sử dụng máy tính, máy ra-đi-ô, đồng hồ điện tử, tai 
nghe, loa phát thanh, máy nghe nhạc hi-fi, máy nghe nhạc, máy xem băng hình cho gia 
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đình và văn phòng; dịch vụ bán lẻ, quảng cáo và quảng bá liên quan đến việc cung cấp 
thiết bị an ninh, thiết bị báo động chống trộm, thiết bị báo cháy, thiết bị chiếu sáng, thiết 
bị giải trí, thiết bị sưởi, thiết bị làm mát, hệ thống thông gió, dụng cụ làm vườn và cho gia 
đình và văn phòng.  

 
 

(210) 4-2012-14084 (220) 29.06.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.1.1; 26.13.25; 26.5.1 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần cơ khí may 
Gia Lâm  (VN) 
Số 104 Vũ Xuân Thiều, phường Sài 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cắt vải cố định, máy dập cúc, máy san chỉ, máy kiểm tra vải, máy hút hơi 
là, bằng truyền treo của dây truyền là gấp sơ mi, máy hút chỉ, máy sửa và lộn cổ áo, máy 
phay dưỡng cổ áo, măng séc, máy măng séc  tự động, máy là ép cổ áo tự động, máy tở 
vải, quạt hút. 

 
 

(210) 4-2012-14869 (220) 09.07.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 7.5.10; 26.2.7; 6.1.2; A26.11.12 
(591) Vàng. 
(731) McDonald's Corporation  

(US) 
One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm in.  
 
 

(210) 4-2012-15115 (220) 11.07.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Xanh da trời, xanh ngọc, xanh lá cây, da 

cam. 
(731) Công ty cổ phần dệt may - 

đầu tư - thương mại Thành 
Công   (VN) 
36 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại bông, xơ, sợi, vải, hàng may mặc, giày dép và máy móc, thiết 
bị, phụ tùng, nguyên phụ liệu, vật tư, vật liệu, hóa chất, thuốc nhuộm, bao bì ngành dệt 
may; mua bán thiết bị lạnh, điều hòa không khí, máy, máy thu thanh-thu hình, vật liệu 
xây dựng, phương tiện vận tải; kinh doanh trung tâm thương mại, cụ thể mua bán các 
hàng hóa như sau: bia, nước ngọt, nước uống có ga và không có ga, nước khoáng, nước 
yến, trái cây đóng hộp và sấy khô, xi-rô, bánh, kẹo, mứt, rau câu, dầu ăn, đường, nước 
mắm, nước tương, xì dầu, tương ớt, tương cà, bột ngọt, hạt nêm, bột canh, gia vị, muối 
tiêu, gạo, nếp, chè, cà phê, sữa, ca cao, kem ăn, sô-cô-la, hạt điều, đậu phộng, đậu nành, 
đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ, mè, mì, hủ tiếu, phở, nui, miến, bún tàu, cháo, thịt gà, thịt vịt, 
thịt heo, cá, ếch, cua, ghẹ, thỏ, trứng, tôm, mực, mắm, rau, củ, quả, nấm, hải sâm, kim 
chi, trái cây, bột mì, bột gạo, bột sắn, bột ngũ cốc, bánh tráng, bánh mì, bột dinh dưỡng, 
dấm, mật ong, mù tạt, khô bò, khô mực, tôm khô, nem, củ kiệu, củ hành, dưa món, bát, 
đĩa, đũa, chén, ly, tách, ấm, nồi, chảo, bếp ga, dao, kéo, bột giặt, nước rửa chén, xà bông 
cục, nước xả, giấy vệ sinh, tã giấy, khăn giấy, chất tẩy rửa, nước lau nhà và lau bếp, xà 
phòng, nước rửa tay, dầu gội, sữa tắm và rửa mặt, kem đánh răng, nước hoa xịt phòng, mỹ 
phẩm, thuốc diệt muỗi, côn trùng, vải, quần áo may sẵn, khăn, ga giường, gối, nệm, chiếu, 
chăn, giày, dép, túi xách, dây nịt, đồ chơi trẻ em, hoa giả, văn phòng phẩm, tivi, tủ lạnh, 
đầu đĩa, máy ảnh, bếp điện, máy tính, loa; môi giới thương mại; đại lý mua bán, ký gửi 
hàng hóa các mặt hàng: bông, xơ, sợi, vải, hàng may mặc, giày dép và máy móc, thiết bị, 
phụ tùng, nguyên phụ liệu, vật tư, vật liệu, hóa chất, thuốc nhuộm, bao bì ngành dệt may; 
lập tổng dự toán các công trình dân dụng và công nghiệp và hạ tầng khu công nghiệp; bán 
lẻ đồ uống, bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ khác trong các cửa 
hàng kinh doanh tổng hợp, chi tiết: bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại các mặt 
hàng may mặc, giày dép và các sản phẩm từ thịt, lương thực, thực phẩm, thủy sản, rau 
quả, đường, sữa, các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc và bột, bột, tinh bột, thảm, đệm, chăn, 
màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn, đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng 
nội thất tương tự, đèn và bộ đèn, đồ dùng gia đình khác, đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, 
thủy tinh, hàng văn hóa giải trí, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, băng, đĩa âm thanh, 
hình ảnh (kể cả đĩa trắng, thiết bị dụng cụ thể dục, thể thao, trò chơi, đồ chơi, cặp, túi, ví) 
hàng da và giả da, hoa, cây cảnh, nước hoa, mỹ phẩm, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng 
thủ công mỹ nghệ, tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ, đồng hồ, mắt 
kính, máy ảnh, phim ảnh và vật liệu). 

 
Nhóm 36: Cho thuê văn phòng, nhà xưởng; tư vấn đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động 
sản như tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê.  

 
Nhóm 39: Kinh doanh vận tải hàng hóa, đường bộ, cho thuê kho bãi.  

 
 

(210) 4-2012-15310 (220) 13.07.2012 
  (441) 27.05.2013 
(300) 41-2012-19384 07.06.2012 KR 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây. 
(731) BGF Retail Co., Ltd.   (KR) 

Teheran-ro 405 (Samseong-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng tạp hóa cung cấp các sản phẩm dược, thực phẩm, bánh kẹo, 
đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, thuốc lá điếu, quần áo, giày, túi, đồ chơi, dụng cụ 
thể thao, văn phòng phẩm, kính đeo mắt, vật liệu xây dựng bằng kim loại, dụng cụ cầm 
tay (thao tác thủ công), thiết bị sưởi, đèn, thiết bị nướng, đồ giả da, vải, đồ đội đầu, mỹ 
phẩm, túi sơ cứu y tế, đồng hồ đeo tay và các bộ phận (các phụ kiện và phụ tùng của đồng 
hồ), máy quay phim, tivi, máy vi tính, tủ lạnh, lò nướng, thiết bị điều hòa không khí, máy 
thu thanh (rađiô), máy giặt [xưởng giặt], ấm đun nước, dùng điện, lò vi sóng, lò nướng 
bánh bằng điện, máy rửa bát đĩa bằng điện, phụ kiện trang trí (không phải kim loại quý 
hoặc đồ trang sức), phụ kiện trang trí làm bằng kim loại quý, phụ kiện đồ trang sức, xuất 
bản phẩm dạng in, chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích gia dụng, giấy, ô, thiết bị thắp 
sáng bằng điện (không dùng cho xe cộ), bàn là, thiết bị sưởi bỏ túi, sách, tạp chí xuất bản 
định kỳ, tạp chí, gương soi, khăn mặt, khăn tắm bằng vải, bánh mì, cà phê, chè, đường, 
gia vị hóa học, rau củ tươi, hoa quả tươi, bật lửa dùng cho người hút thuốc; dịch vụ cửa 
hàng bách hóa cung cấp các sản phẩm dược, thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống có cồn, đồ 
uống không cồn, thuốc lá điếu, quần áo, giày, túi, đồ chơi, dụng cụ thể thao, văn phòng 
phẩm, kính đeo mắt, vật liệu xây dựng bằng kim loại, dụng cụ cầm tay (thao tác thủ 
công), thiết bị sưởi, đèn, thiết bị nướng, đồ giả da, vải, đồ đội đầu, mỹ phẩm, túi sơ cứu y 
tế, đồng hồ đeo tay và các bộ phận (các phụ kiện và phụ tùng của đồng hồ), máy quay 
phim, tivi, máy vi tính, tủ lạnh, lò nướng, thiết bị điều hòa không khí, máy thu thanh 
(rađiô), máy giặt [xưởng giặt], ấm đun nước, dùng điện, lò vi sóng, lò nướng bánh bằng 
điện, máy rửa bát đĩa bằng điện, phụ kiện trang trí (không phải kim loại quý hoặc đồ trang 
sức), phụ kiện trang trí làm bằng kim loại quý, phụ kiện đồ trang sức, xuất bản phẩm dạng 
in, chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích gia dụng, giấy, ô, thiết bị thắp sáng bằng điện 
(không dùng cho xe cộ), bàn là, thiết bị sưởi bỏ túi, sách, tạp chí xuất bản định kỳ, tạp chí, 
gương soi, khăn mặt, khăn tắm bằng vải, bánh mì, cà phê, chè, đường, gia vị hóa học, rau 
củ tươi, hoa quả tươi, bật lửa dùng cho người hút thuốc; dịch vụ cửa hàng bán giảm giá 
quy mô lớn cung cấp các sản phẩm dược, thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống có cồn, đồ uống 
không cồn, thuốc lá điếu, quần áo, giày, túi, đồ chơi, dụng cụ thể thao, văn phòng phẩm, 
kính đeo mắt, vật liệu xây dựng bằng kim loại, dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công), thiết 
bị sưởi, đèn, thiết bị nướng, đồ giả da, vải, đồ đội đầu, mỹ phẩm, túi sơ cứu y tế, đồng hồ 
đeo tay và các bộ phận (các phụ kiện và phụ tùng của đồng hồ), máy quay phim, tivi, máy 
vi tính, tủ lạnh, lò nướng, thiết bị điều hòa không khí, máy thu thanh (rađiô), máy giặt 
[xưởng giặt], ấm đun nước, dùng điện, lò vi sóng, lò nướng bánh bằng điện, máy rửa bát 
đĩa bằng điện, phụ kiện trang trí (không phải kim loại quý hoặc đồ trang sức), phụ kiện 
trang trí làm bằng kim loại quý, phụ kiện đồ trang sức, xuất bản phẩm dạng in, chế phẩm 
làm sạch dùng cho mục đích gia dụng, giấy, ô, thiết bị thắp sáng bằng điện (không dùng 
cho xe cộ), bàn là, thiết bị sưởi bỏ túi, sách, tạp chí xuất bản định kỳ, tạp chí, gương soi, 
khăn mặt, khăn tắm bằng vải, bánh mì, cà phê, chè, đường, gia vị hóa học, rau củ tươi, 
hoa quả tươi, bật lửa dùng cho người hút thuốc; dịch vụ siêu thị cung cấp các sản phẩm 
dược, thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, thuốc lá điếu, quần áo, 
giày, túi, đồ chơi, dụng cụ thể thao, văn phòng phẩm, kính đeo mắt, vật liệu xây dựng 
bằng kim loại, dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công), thiết bị sưởi, đèn, thiết bị nướng, đồ 
giả da, vải, đồ đội đầu, mỹ phẩm, túi sơ cứu y tế, đồng hồ đeo tay và các bộ phận (các phụ 
kiện và phụ tùng của đồng hồ), máy quay phim, tivi, máy vi tính, tủ lạnh, lò nướng, thiết 
bị điều hòa không khí, máy thu thanh (rađiô), máy giặt [xưởng giặt], ấm đun nước, dùng 
điện, lò vi sóng, lò nướng bánh bằng điện, máy rửa bát đĩa bằng điện, phụ kiện trang trí 
(không phải kim loại quý hoặc đồ trang sức), phụ kiện trang trí làm bằng kim loại quý, 
phụ kiện đồ trang sức, xuất bản phẩm dạng in, chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích gia 
dụng, giấy, ô, thiết bị thắp sáng bằng điện (không dùng cho xe cộ), bàn là, thiết bị sưởi bỏ 
túi, sách, tạp chí xuất bản định kỳ, tạp chí, gương soi, khăn mặt, khăn tắm bằng vải, bánh 
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mì, cà phê, chè, đường, gia vị hóa học, rau củ tươi, hoa quả tươi, bật lửa dùng cho người 
hút thuốc; đại lý quảng cáo; dịch vụ kế toán; dịch vụ nhà phân phối bán buôn các sản 
phẩm dược; dịch vụ bán lẻ thực phẩm; dịch vụ bán lẻ bánh kẹo; dịch vụ bán lẻ đồ uống có 
cồn; dịch vụ bán lẻ thuốc lá điếu; dịch vụ bán lẻ quần áo; dịch vụ bán lẻ giày; dịch vụ bán 
lẻ túi xách; dịch vụ bán lẻ đồ chơi; dịch vụ bán lẻ đồ thể thao; dịch vụ bán lẻ đồ dùng văn 
phòng; dịch vụ bán lẻ thiết bị điện; dịch vụ bán lẻ đồ trang trí; dịch vụ bán lẻ kính đeo mắt.  

 
 

(210) 4-2012-15311 (220) 13.07.2012 
  (441) 27.05.2013 

(731) BGF Retail Co., Ltd.    (KR) 
Teheran-ro 405 (Samseong-dong), 
Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng tạp hóa cung cấp các sản phẩm dược, thực phẩm, bánh kẹo, 

đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, thuốc lá điếu, quần áo, giày, túi, đồ chơi, dụng cụ 
thể thao, văn phòng phẩm, kính đeo mắt, vật liệu xây dựng bằng kim loại, dụng cụ cầm 
tay (thao tác thủ công), thiết bị sưởi, đèn, thiết bị nướng, đồ giả da, vải, đồ đội đầu, mỹ 
phẩm, túi sơ cứu y tế, đồng hồ đeo tay và các bộ phận (các phụ kiện và phụ tùng của đồng 
hồ), máy quay phim, tivi, máy vi tính, tủ lạnh, lò nướng, thiết bị điều hòa không khí, máy 
thu thanh (rađiô), máy giặt [xưởng giặt], ấm đun nước, dùng điện, lò vi sóng, lò nướng 
bánh bằng điện, máy rửa bát đĩa bằng điện, phụ kiện trang trí (không phải kim loại quý 
hoặc đồ trang sức), phụ kiện trang trí làm bằng kim loại quý, phụ kiện đồ trang sức, xuất 
bản phẩm dạng in, chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích gia dụng, giấy, ô, thiết bị thắp 
sáng bằng điện (không dùng cho xe cộ), bàn là, thiết bị sưởi bỏ túi, sách, tạp chí xuất bản 
định kỳ, tạp chí, gương soi, khăn mặt, khăn tắm bằng vải, bánh mì, cà phê, chè, đường, 
gia vị hóa học, rau củ tươi, hoa quả tươi, bật lửa dùng cho người hút thuốc; dịch vụ cửa 
hàng bán giảm giá quy mô lớn cung cấp các sản phẩm dược, thực phẩm, bánh kẹo, đồ 
uống có cồn, đồ uống không cồn, thuốc lá điếu, quần áo, giày, túi, đồ chơi, dụng cụ thể 
thao, văn phòng phẩm, kính đeo mắt, vật liệu xây dựng bằng kim loại, dụng cụ cầm tay 
(thao tác thủ công), thiết bị sưởi, đèn, thiết bị nướng, đồ giả da, vải, đồ đội đầu, mỹ phẩm, 
túi sơ cứu y tế, đồng hồ đeo tay và các bộ phận (các phụ kiện và phụ tùng của đồng hồ), 
máy quay phim, tivi, máy vi tính, tủ lạnh, lò nướng, thiết bị điều hòa không khí, máy thu 
thanh (rađiô), máy giặt [xưởng giặt], ấm đun nước, dùng điện, lò vi sóng, lò nướng bánh 
bằng điện, máy rửa bát đĩa bằng điện, phụ kiện trang trí (không phải kim loại quý hoặc đồ 
trang sức), phụ kiện trang trí làm bằng kim loại quý, phụ kiện đồ trang sức, xuất bản 
phẩm dạng in, chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích gia dụng, giấy, ô, thiết bị thắp sáng 
bằng điện (không dùng cho xe cộ), bàn là, thiết bị sưởi bỏ túi, sách, tạp chí xuất bản định 
kỳ, tạp chí, gương soi, khăn mặt, khăn tắm bằng vải, bánh mì, cà phê, chè, đường, gia vị 
hóa học, rau củ tươi, hoa quả tươi, bật lửa dùng cho người hút thuốc; dịch vụ siêu thị cung 
cấp các sản phẩm dược, thực phẩm, bánh kẹo, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn, thuốc 
lá điếu, quần áo, giày, túi, đồ chơi, dụng cụ thể thao, văn phòng phẩm, kính đeo mắt, vật 
liệu xây dựng bằng kim loại, dụng cụ cầm tay (thao tác thủ công), thiết bị sưởi, đèn, thiết 
bị nướng, đồ giả da, vải, đồ đội đầu, mỹ phẩm, túi sơ cứu y tế, đồng hồ đeo tay và các bộ 
phận (các phụ kiện và phụ tùng của đồng hồ), máy quay phim, tivi, máy vi tính, tủ lạnh, lò 
nướng, thiết bị điều hòa không khí, máy thu thanh (rađiô), máy giặt [xưởng giặt], ấm đun 
nước, dùng điện, lò vi sóng, lò nướng bánh bằng điện, máy rửa bát đĩa bằng điện, phụ 
kiện trang trí (không phải kim loại quý hoặc đồ trang sức), phụ kiện trang trí làm bằng 
kim loại quý, phụ kiện đồ trang sức, xuất bản phẩm dạng in, chế phẩm làm sạch dùng cho 
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mục đích gia dụng, giấy, ô, thiết bị thắp sáng bằng điện (không dùng cho xe cộ), bàn là, 
thiết bị sưởi bỏ túi, sách, tạp chí xuất bản định kỳ, tạp chí, gương soi, khăn mặt, khăn tắm 
bằng vải, bánh mì, cà phê, chè, đường, gia vị hóa học, rau củ tươi, hoa quả tươi, bật lửa 
dùng cho người hút thuốc; đại lý quảng cáo; dịch vụ kế toán; dịch vụ nhà phân phối bán 
buôn các sản phẩm dược; dịch vụ bán lẻ thực phẩm; dịch vụ bán lẻ bánh kẹo; dịch vụ bán 
lẻ đồ uống có cồn; dịch vụ bán lẻ thuốc lá điếu; dịch vụ bán lẻ quần áo; dịch vụ bán lẻ 
giày; dịch vụ bán lẻ túi xách; dịch vụ bán lẻ đồ chơi; dịch vụ bán lẻ đồ thể thao; dịch vụ 
bán lẻ đồ dùng văn phòng; dịch vụ bán lẻ thiết bị điện; dịch vụ bán lẻ đồ trang trí; dịch vụ 
bán lẻ kính đeo mắt.  

 
 

(210) 4-2012-15868 (220) 20.07.2012 
  (441) 27.05.2013 

(731) NCI Holdings Pty Ltd   (AU) 
90-92 Chifley Drive, Preston, Victoria 
3072, Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Kim loại và sản phẩm kim loại thường như: tấm kim loại; nhôm; tấm sắt tây 
(tấm sắt tráng thiếc); nắp chai bằng kim loại; nút bịt chai lọ bằng kim loại; móc chai lọ 
bằng kim loại; chai lọ (đồ chứa đựng bằng kim loại) dùng cho khí nén hoặc khí lỏng; nắp 
chai lọ bằng kim loại; thùng bằng kim loại; vòi của thùng, bằng kim loại; thùng chứa 
bằng kim loại; nắp đậy bằng kim loại cho đồ chứa đựng; thùng chứa bằng kim loại dùng 
cho khí nén hoặc khí hóa lỏng; thùng chứa axit bằng kim loại; thùng chứa nổi bằng kim 
loại; nắp bịt kín bằng kim loại; lá và tấm bằng kim loại; bao bì bằng thiếc; hộp thiếc; kim 
loại lá dùng đóng gói hoặc bọc hàng; dải kim loại dùng để buộc hoặc bao gói; thùng hình 
ống (dạng thùng phuy) bằng kim loại; bình kim loại; bình chịu áp bằng kim loại; bộ phận 
của bình chịu áp bằng kim loại; bình dẹt bằng kim loại; bình hình vuông bằng kim loại; 
nút chai lọ bằng kim loại; hộp đựng thực phẩm bằng kim loại có nắp mở ở trên; hộp bằng 
kim loại (dùng để đựng sơn); bình bằng kim loại có nắp trượt; thùng hình ống có nắp 
đóng (dạng thùng phuy) bằng kim loại và thùng hình ống có nắp mở (dạng thùng phuy) 
bằng kim loại; bộ phận và phụ kiện của các sản phẩm trên thuộc nhóm này. 

 

Nhóm 20: Thùng chứa làm bằng chất dẻo; thùng chứa bằng chất dẻo để đóng gói thực 
phẩm và đồ uống; thùng chứa không bằng kim loại dùng để lưu kho và vận chuyển; nắp 
(vung, miếng) không bằng kim loại dùng để bịt, nút kín thùng chứa bằng chất dẻo; bộ 
phận và phụ kiện của các sản phẩm trên thuộc nhóm này. 

 

Nhóm 21: Xô (thùng) làm bằng chất dẻo (đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng); xô 
làm bằng kim loại;  vung, nắp, miếng để bịt kín miệng xô (thùng) làm bằng chất dẻo - đồ 
chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng; bộ phận và phụ kiện của các sản phẩm trên thuộc 
nhóm này.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và/hoặc bán lẻ: kim loại thường và các sản phẩm kim loại 
thường bao gồm thùng chứa bằng chất dẻo và thùng chứa bằng kim loại, thùng để đóng 
gói thực phẩm và đồ uống, thùng để chứa đựng và vận chuyển, nút bịt, nắp đậy, nắp bịt 
kín, miếng dùng để bịt kín chai lọ, bình và thùng chứa đựng bao gồm nút bịt, nắp đậy, nắp 
bịt kín và miếng dùng để bịt kín thùng chứa đựng bằng chất dẻo, thùng (xô) bao gồm 
thùng (xô) bằng chất dẻo, nút bịt, nắp đậy, nắp bịt kín dùng để bịt kín thùng (xô) bằng 
chất dẻo, thùng, chai, hộp. 
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Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ, nghiên cứu và thiết kế trong công nghiệp bao 
gồm thiết kế các sản phẩm thương mại và tiêu dùng bao gồm: thùng chứa, hộp, chai, và 
nắp đậy, nút bịt của chúng; thiết kế máy công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế công cụ; 
thiết kế liên quan đến khoa học và công nghệ; dịch vụ tư vấn thiết kế công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-15869 (220) 20.07.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) A25.7.6; A25.7.7; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) NCI Holdings Pty Ltd   (AU) 

90-92 Chifley Drive, Preston, Victoria 
3072, Autralia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Kim loại và sản phẩm kim loại thường như: tấm kim loại; nhôm; tấm sắt tây 
(tấm sắt tráng thiếc); nắp chai bằng kim loại; nút bịt chai lọ bằng kim loại; móc chai lọ 
bằng kim loại; chai lọ (đồ chứa đựng bằng kim loại) dùng cho khí nén hoặc khí lỏng; nắp 
chai lọ bằng kim loại; thùng bằng kim loại; vòi của thùng, bằng kim loại; thùng chứa 
bằng kim loại; nắp đậy bằng kim loại cho đồ chứa đựng; thùng chứa bằng kim loại dùng 
cho khí nén hoặc khí hóa lỏng; thùng chứa axit bằng kim loại; thùng chứa nổi bằng kim 
loại; nắp bịt kín bằng kim loại; lá và tấm bằng kim loại; bao bì bằng thiếc; hộp thiếc; kim 
loại lá dùng đóng gói hoặc bọc hàng; dải kim loại dùng để buộc hoặc bao gói; thùng hình 
ống (dạng thùng phuy) bằng kim loại; bình kim loại; bình chịu áp bằng kim loại; bộ phận 
của bình chịu áp bằng kim loại; bình dẹt bằng kim loại; bình hình vuông bằng kim loại; 
nút chai lọ bằng kim loại; hộp đựng thực phẩm bằng kim loại có nắp mở ở trên; hộp bằng 
kim loại (dùng để đựng sơn); bình bằng kim loại có nắp trượt; thùng hình ống có nắp 
đóng (dạng thùng phuy) bằng kim loại và thùng hình ống có nắp mở (dạng thùng phuy) 
bằng kim loại; bộ phận và phụ kiện của các sản phẩm trên thuộc nhóm này. 

 
Nhóm 20: Thùng chứa làm bằng chất dẻo; thùng chứa bằng chất dẻo để đóng gói thực 
phẩm và đồ uống; thùng chứa không bằng kim loại dùng để lưu kho và vận chuyển; nắp 
(vung, miếng) không bằng kim loại dùng để bịt, nút kín thùng chứa bằng chất dẻo; bộ 
phận và phụ kiện của các sản phẩm trên thuộc nhóm này. 

 

Nhóm 21: Xô (thùng) làm bằng chất dẻo (đồ chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng); xô 
làm bằng kim loại;  vung, nắp, miếng để bịt kín miệng xô (thùng) làm bằng chất dẻo - đồ 
chứa đựng dùng cho mục đích gia dụng; bộ phận và phụ kiện của các sản phẩm trên thuộc 
nhóm này.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và/hoặc bán lẻ: kim loại thường và các sản phẩm kim loại 
thường bao gồm thùng chứa bằng chất dẻo và thùng chứa bằng kim loại, thùng để đóng 
gói thực phẩm và đồ uống, thùng để chứa đựng và vận chuyển, nút bịt, nắp đậy, nắp bịt 
kín, miếng dùng để bịt kín chai lọ, bình và thùng chứa đựng bao gồm nút bịt, nắp đậy, nắp 
bịt kín và miếng dùng để bịt kín thùng chứa đựng bằng chất dẻo, thùng (xô) bao gồm 
thùng (xô) bằng chất dẻo, nút bịt, nắp đậy, nắp bịt kín dùng để bịt kín thùng (xô) bằng 
chất dẻo, thùng, chai, hộp. 

 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ, nghiên cứu và thiết kế trong công nghiệp bao 
gồm thiết kế các sản phẩm thương mại và tiêu dùng bao gồm: thùng chứa, hộp, chai, và 
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nắp đậy, nút bịt của chúng; thiết kế máy công nghiệp; thiết kế bao bì; thiết kế công cụ; 
thiết kế liên quan đến khoa học và công nghệ; dịch vụ tư vấn thiết kế công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-16104 (220) 24.07.2012 
  (441) 27.05.2013 
(300) 85/590,009 05.04.2012 US 

(731) Jones Lang LaSalle IP, Inc. (US)
2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 35: Nghiên cứu lịch sử bất động sản, cụ thể là, nghiên cưu thị trường về xu hướng 

lịch sử trên thị trường bất động sản. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn liên quan đến các khoản đầu tư vào bất động sản, tài sản liên 
quan đến bất động sản, và chứng khoán được đảm bảo bằng bất động sản hay tài sản liên 
quan đến bất động sản; quản lý đầu tư liên quan đến các khoản đầu tư vào bất động sản, 
tài sản liên quan đến bất động sản, và chứng khoán được đảm bảo bằng bất động sản, lợi 
tức từ bất động sản, hay tài sản liên quan đến bất động sản; quản lý quỹ tương hỗ, quỹ tín 
thác đầu tư bất động sản, và các quỹ khác có bao gồm bất động sản, tài sản liên quan đến 
bất động sản, hoặc chứng khoán được đảm bảo bằng bất động sản, lợi tức từ bất động sản, 
hay tài sản liên quan đến bất động sản. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ phát triển bất động sản cụ thể là, dịch vụ xây dựng bất động sản, sửa 
chữa (nâng cấp) bất động sản, xây dựng mở rộng bất động sản, quản lý việc giám sát xây 
dựng bất động sản,  tư vấn xây dựng, giám sát xây dựng công trình, xây dựng và sửa chữa 
công trình, kiểm tra công trình trong quá trình xây dựng công trình. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ bố trí (vẽ sơ đồ) và sắp đặt cho không gian nội thất tại điểm kinh 
doanh bán lẻ, dịch vụ thiết kế nội thất. 

 
 

(210) 4-2012-17200 (220) 06.08.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.15.21; 1.15.15; 1.15.21; A17.1.2 
(591) Xanh dương, trắng, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khách sạn 
Điểm Hẹn   (VN) 
3 TL 50 phường Thạnh Lộc, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán nước khoáng (đồ uống). 
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(210) 4-2012-18353 (220) 20.08.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 24.5.1; 24.17.18; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thanh toán 
đa kênh DMC (MyPay)  (VN) 
535 Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị phần cứng, phần mềm công nghệ thông tin và viễn thông; máy rút tiền 
tự động.  

 
Nhóm 35: Môi giới thương mại; đại lý mua bán ký gửi hàng hóa là thiết bị phần cứng, 
phần mềm công nghệ thông tin và viễn thông, máy rút tiền, thẻ cào các loại, thực phẩm ăn 
uống, đồ gỗ, đồ gốm, đồ thủy tinh, đồ dệt, quần áo; đại lý phân phối các loại thẻ cào (điện 
thoại, internet, game); mua bán thiết bị phần cứng - phần mềm công nghệ thông tin và 
viễn thông; quảng cáo; dịch vụ trợ giúp quản lý doanh nghiệp trong việc bán hàng qua 
mạng internet, bao gồm theo dõi và quản lý đơn đặt hàng bán hàng, giao hàng và thanh 
toán tiền mua hàng; dịch vụ bán vé điện tử.  

 
Nhóm 36: Hãng thu hồi nợ; dịch vụ thu hộ cước phí; dịch vụ thẻ tín dụng; chuyển tiền 
bằng điện tử; hoạt động ngân hàng; dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế qua mạng 
điện tử; dịch vụ ngân hàng điện tử (thực hiện các giao dịch ngân hàng qua mạng 
internet)..  

 
Nhóm 38: Dịch vụ nhắn tin; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và truyền hình; 
dịch vụ truyền dữ liệu qua mạng không dây và có dây.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu, thiết kế, chuyển giao công nghệ liên quan đến thanh toán; thiết kế 
phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính. 

 
 

(210) 4-2012-18380 (220) 21.06.2012 
(641) 4-2012-13461 (441) 27.05.2013 

(531) 24.1.5; 4.3.3; 21.3.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh lam. 
(731) Tree Star Holdings Sdn Bhd  

(MY) 
Unit 3-2 Surian Tower, No.1 Jalan PJU 
7/3, Mutiara Damansara, 47810 Petaling 
Jaya, Selangor, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Mũ nồi, giầy để chơi đá bóng; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; găng tay [trang phục]; 
mũ; dải băng buộc đầu [trang phục]; áo vét [quần áo]; khăn quàng cổ; áo thun ngắn tay, 
quần soóc, áo nịt len thể thao. 

 
Nhóm 41: Học viện bóng đá; trại tập luyện thể thao; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; 
tổ chức các sự kiện thể thao, cung cấp tiện nghi thể thao; đào tạo thể thao; sắp xếp và tiến 
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hành hội thảo thể thao [huấn luyện]; cung cấp các bài giảng thể thao [giáo dục], tổ chức 
các cuộc thi thể thao; huấn luyện thể thao; giáo dục thể thao; học viện thể thao cung cấp 
tiện nghi thể thao nội trú.  

 
 

(210) 4-2012-18381 (220) 21.06.2012 
(641) 4-2012-13461 (441) 27.05.2013 

(531) 24.1.5; 4.3.3; 21.3.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, xanh lam. 
(731) Tree Star Holdings Sdn Bhd  

(MY) 
Unit 3-2 Surian Tower, No.1 Jalan PJU 
7/3, Mutiara Damansara, 47810 Petaling 
Jaya, Selangor, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Mũ nồi, giầy để chơi đá bóng; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; găng tay [trang phục]; 
mũ; dải băng buộc đầu [trang phục]; áo vét [quần áo]; khăn quàng cổ; áo thun ngắn tay, 
quần soóc, áo nịt len thể thao. 

 
Nhóm 41: Học viện bóng đá; trại tập luyện thể thao; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; 
tổ chức các sự kiện thể thao, cung cấp tiện nghi thể thao; đào tạo thể thao; sắp xếp và tiến 
hành hội thảo thể thao [huấn luyện]; cung cấp các bài giảng thể thao [giáo dục], tổ chức 
các cuộc thi thể thao; huấn luyện thể thao; giáo dục thể thao; học viện thể thao cung cấp 
tiện nghi thể thao nội trú.  

 
 

(210) 4-2012-18382 (220) 21.06.2012 
(641) 4-2012-13461 (441) 27.05.2013 

(531) 24.1.5; 4.3.3; 21.3.1 
(591) Đỏ, trắng, đen, tím. 
(731) Tree Star Holdings Sdn Bhd  

(MY) 
Unit 3-2 Surian Tower, No.1 Jalan PJU 
7/3, Mutiara Damansara, 47810 Petaling 
Jaya, Selangor, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Mũ nồi, giầy để chơi đá bóng; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]; găng tay [trang phục]; 
mũ; dải băng buộc đầu [trang phục]; áo vét [quần áo]; khăn quàng cổ; áo thun ngắn tay, 
quần soóc, áo nịt len thể thao. 

 
Nhóm 41: Học viện bóng đá; trại tập luyện thể thao; cho thuê thiết bị thể thao [trừ xe cộ]; 
tổ chức các sự kiện thể thao, cung cấp tiện nghi thể thao; đào tạo thể thao; sắp xếp và tiến 
hành hội thảo thể thao [huấn luyện]; cung cấp các bài giảng thể thao [giáo dục], tổ chức 
các cuộc thi thể thao; huấn luyện thể thao; giáo dục thể thao; học viện thể thao cung cấp 
tiện nghi thể thao nội trú. 
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(210) 4-2012-19150 (220) 29.08.2012 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện máy HN  
(VN) 
Số 67, ngõ 72, phố Quan Nhân, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điều khiển từ xa; thiết bị hẹn giờ (bộ phận của máy); thiết bị cảm ứng 
(bộ phận của máy). 

 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng tiết kiệm điện; máy thu phát điện từ năng lượng gió và mặt 
trời. 

 
 

(210) 4-2012-19582 (220) 04.09.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, xanh, vàng. 
(731) Công ty TNHH Thiên Dược  (VN)

Lô F3, đường N5, khu công nghiệp Nam 
Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 

(210) 4-2012-20346 (220) 12.09.2012 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần kim loại MGK  
(VN) 
B6/10A-B6/10B đường Khuất Văn Bức, 
ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 01: Kẽm oxit hoạt tính, kẽm oxit, kẽm cacbonat, kẽm stearat dùng làm phụ gia bảo 
vệ cao su, dùng trong ngành công nghiệp bê tông nhằm cải thiện thời gian xử lý và sức đề 
kháng của bê tông chống lại nước, dùng làm thành phần của bộ lọc thuốc lá, sử dụng 
trong chất phủ cho giấy; Kẽm oxit hoạt tính, kẽm oxit, kẽm cacbonat, kẽm stearat (hoá 
chất bảo quản thực phẩm); kẽm oxit hoạt tính, kẽm oxit, kẽm cacbonat, kẽm stearat dùng 
trong sản xuất sơn có chứa bột oxít kẽm làm lớp phủ chống ăn mòn kim loại; 

 

Nhóm 02: Kẽm oxit hoạt tính, kẽm oxit, kẽm cacbonat, kẽm stearat làm lớp phủ dạng sơn 
để phòng, chống ăn mòn trong các lò phản ứng hạt nhân  

 

Nhóm 05: Kẽm oxit hoạt tính, kẽm oxit, kẽm cacbonat, kẽm stearat dùng trong y tế, cụ 
thể là khử mùi và kháng khuẩn  
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Nhóm 06: Kim loại màu (dây kẽm, dây hợp kim kẽm), kim loại đen, và hợp kim của 
chúng.  

 
Nhóm 35: Mua bán kẽm oxit hoạt tính, kẽm oxit, kẽm cacbonat, kẽm stearat, kim loại 
màu, kim loại đen, và hợp kim của chóng.   

 
 

(210) 4-2012-20448 (220) 13.09.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 11.3.5; 26.13.25; 25.1.25; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Tuyết  (VN) 
65 Mai Thị Lựu, phường Đakao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Sản phẩm may mặc: áo tràng, áo lót, giày dép.  
 

Nhóm 35: Siêu thị, bán buôn sách báo, tranh ảnh, tượng điêu khắc, đồ thờ cúng trong tín 
ngưỡng phật giáo.  

 
Nhóm 37: Xây dựng đền chùa, các công trình tôn giáo, các công trình dân dụng ứng dụng 
sản phẩm phật giáo.  

 
Nhóm 39: Tổ chức chuyến du lịch tâm linh.  

 
Nhóm 40: Điêu khắc tượng có liên quan đến phật giáo.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán trà đạo, cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-20576 (220) 14.09.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 3.7.17 
(731) Shen Shenghai   (CN) 

No.6 Donger Xiang, Haitang Yuan, 
Houxi North Road, Huameier Village, 
Caitang Town, Chaoan County, 
GuangDong, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 06: Con lăn bằng kim loại cho cửa trượt; ống nối bằng kim loại cho ống dẫn; dầm 

dọc (bộ phận của cầu thang gác) bằng kim loại; đinh vít bằng kim loại; lò xo giữ cửa đóng 
mở (không dùng điện); tay nắm cửa bằng kim loại; khóa bằng kim loại (ngoại trừ khóa 
điện); phụ kiện lắp ráp bằng kim loại cho cửa ra vào; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại 
thường.  
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(210) 4-2012-20628 (220) 17.09.2012 
 (441) 27.05.2013 

(591) Trắng, xanh lá cây. (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tín An  (VN) 
243 đường 26/3, khu phố 6, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Móc treo quần áo bằng kim loại; thanh móc treo tường bằng kim loại. 
 

Nhóm 09: ổ cắm điện; chuôi cắm điện.  
 

Nhóm 21: Lược; bàn chải đánh răng. 
 
 

(210) 4-2012-20712 (220) 18.09.2012 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ kỹ thuật Thiên Vương  
(VN) 
Số 01 Tổng Lung, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch; chức năng văn phòng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa, lắp đặt các thiết bị và dụng cụ điện. 
 

Nhóm 42: Các dịch vụ của các kỹ sư thực hiện các đánh giá, ước tính, nghiên cứu và báo 
cáo trong các lĩnh vực khoa học công nghệ; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công 
nghệp; thiết kế và phát triển phần mềm máy tính. 

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người hoặc động vật; dịch vụ 
nông nghiệp; dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; các dịch vụ cá 
nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của cá nhân. 

 
 

(210) 4-2012-20826 (220) 28.09.2010 
(641) 4-2010-20283 (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Giải pháp Tòa 
nhà Thông minh   (VN) 
Số 2 Trần Thánh Tông, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn, thi công lắp đặt điện nước công trình dân dụng (không bao gồm 
dịch vụ thiết kế công trình); dịch vụ tư vấn, thi công xây lắp hệ thống điều khiển công 
trình dân dụng và công nghiệp, điều khiển hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống bảo vệ - an 
ninh, camera quan sát, hệ thống giám sát năng lượng, điều khiển điều hòa không khí và 
thông gió (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình và các hệ thống trên); dịch vụ tư 
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vấn, thi công xây lắp thiết bị nhà tự động (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); 
dịch vụ bảo trì, bảo hành hệ thống cơ điện; dịch vụ lắp đặt hệ thống điện; dịch vụ lắp đặt 
hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí. 

 

Nhóm 42: Cung cấp các giải pháp năng lượng mới, giải pháp tiết kiệm năng lượng, năng 
lượng tái sinh; cung cấp giải pháp tự động hóa cho công trình dân dụng và công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-21492 (220) 27.09.2012 
  (441) 27.05.2013 

(731) Next Group Plc  (GB) 
Desford Road, Enderby, Leicester, 
Leicestershire LE19 4AT, United 
Kingdom  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính râm; kính mắt; hộp kính mắt; thiết bị khoa học,  thiết bị và dụng cụ  hàng 
hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra (giám sát), cấp 
cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, 
điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc 
hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi;  các cơ cấu được vận hành bằng đồng xu; máy 
tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính; thiết bị dập lửa.  

 

Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của chúng, và hàng hoá làm từ các kim loại này 
hoặc bọc bằng kim loại này mà không được xếp ở các nhóm khác gồm huy hiệu bằng kim 
loại quý hoặc bọc bằng kim loại này, hộp bằng kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại này, 
tượng bán thân bằng kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại này, kẹp cài ca vát bằng kim 
loại quý hoặc bọc bằng kim loại này, vỏ đồng hồ bằng kim loại quý hoặc bọc bằng kim 
loại này, đồng tiền xu bằng kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại này, tượng nhỏ bằng kim 
loại quý hoặc bọc bằng kim loại này, hộp đựng đồ trang sức (hộp nhỏ) bằng kim loại quý 
hoặc bọc bằng kim loại này, vòng đeo chìa khoá bằng kim loại quý hoặc bọc bằng kim 
loại này, khuy măng sét bằng kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại này, huy chương bằng 
kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại này, đồ trang trí cho mũ bằng kim loại quý hoặc bọc 
bằng kim loại này, đồ trang trí giày bằng kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại này, tượng 
bằng kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại này, sợi dây bằng kim loại quý hoặc bọc bằng 
kim loại này, dây bằng kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại này,  dây đồng hồ đeo tay , 
dây cho đồng hồ đeo tay và dây đồng hồ bằng kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại này, 
tác phẩm nghệ thuật  bằng kim loại quý hoặc bọc bằng kim loại này ; đồ trang sức, đồ 
kim hoàn, đá quý; đồng hồ và đụng cụ đo thời gian. 

 

Nhóm 18: Da và giả da, và sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở các 
nhóm khác; da động vật; da sống; rương (hòm), va li và túi du lịch; ô và dù; gậy chống; 
roi ngựa và yên cương.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, bao gồm cả dịch vụ bán lẻ được cung cấp qua cửa hàng bán 
quần áo và hàng hóa nói chung, qua các-ta-lô đặt hàng qua thư, qua bán hàng trực tuyến, 
qua kênh truyền hình, qua điện thoại di động và tiếp thị trực tiếp, tất cả đều liên quan tới 
bán quần áo, giày dép, mũ nón, đồ trang sức, đồng hồ, phụ kiện thời trang, .đồ gia dụng, 
khăn lau và khăn tắm, giường, vải dệt và hàng dệt may, đồ nội thất, thiết bị ánh sáng, đò 
chơi, sản phẩm điện máy, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc, kính mắt, hộp 
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đựng, sản phẩm làm bằng da, túi xách tay, túi thể thao, túi du lịch, túi mua hàng, túi đựng 
đồ vệ sinh cá nhân, túi đưa thư, túi đựng hàng hóa, túi đựng tài liệu và tui đựng đồ cho trẻ 
em, đồ dùng nhà bếp, sơn, giấy dán tường, tấm đính có hình và đường viền để gắn lên 
tường, tranh ảnh, khung tranh ảnh, thiết bị điện, máy ảnh và máy quay phim; cung cấp 
thông tin và tư vấn liên quan đến dịch vụ bán lẻ các hàng hóa nêu trên; tư vấn quản lý 
kinh doanh bao gồm cả đưa ra sự trợ giúp và tư vấn trong việc quản lý các cửa hàng bán lẻ 
các hàng hoá nêu trên. 

 
 

(210) 4-2012-22874 (220) 11.10.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.3; A1.1.9 
(731) Chatwal Hotels & Resorts, 

LLC  (US) 
200 West 55th Street, Suite 42, New 
York, NY 10019, United States of 
America 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu (bar) và quán cốc-tai.  
 
 

(210) 4-2012-23293 (220) 18.10.2012 
  (441) 27.05.2013 

(731) Hộ kinh doanh Vi Na Sen  (VN) 
42/2/2 đường 18, khu phố 2, phường 
Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Khoai môn; mít; chuối; khoai lang; xoài (đã chế biến).  
 

Nhóm 35: Mua bán: khoai môn, mít, chuối, khoai lang, rau củ quả, xoài, nho, khoai tây, 
bắp (đã chế biến). 

 
 

(210) 4-2012-23426 (220) 19.10.2012 
 (441) 27.05.2013 

(531) 19.7.1; 26.15.25 
(591) Trắng, vàng đồng. 
(731) Camus La Grande Marque, S.A.  

(FR) 
29 rue Marguerite de Navarre, F-16100 
Cognac, France  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 
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(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 
 

(210) 4-2012-23427 (220) 19.10.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 19.7.1; 26.15.25 
(731) Camus La Grande Marque, S.A.  

(FR) 
29 rue Marguerite de Navarre, F-16100 
Cognac, France  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 

(210) 4-2012-24629 (220) 02.11.2012 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thảo Dược 
Thế Giới   (VN) 
1435 Nguyễn Văn Linh, khu phố Mỹ 
Toàn 2, Phú Mỹ Hưng, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: dược phẩm dạng viên nang, viên sủi; dược liệu 
 

Nhóm 30: trà hoà tan. 
 
 

(210) 4-2012-24687 (220) 02.11.2012 
  (441) 27.05.2013 

(731) Eurofarma Laboratorios S.A.  
(BR) 
Avenida Vereador Jose Diniz, no 3.465 - 
Campo Belo, Ciudad de Sao Paulo, Brasil 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; dược phẩm; chất ăn kiêng phù hợp cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; hỗ trợ quản lý kinh doanh; bán lẻ xuất 
nhập khẩu thuốc và chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2012-25080 (220) 07.11.2012 
  (441) 27.05.2013 

(731) Sherpa Kids International 
Pty Ltd   (AU) 
3 May Terrace, Brooklyn Park SA 5032, 
Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Cung cấp dịch vụ trông trẻ trước giờ học, sau giờ học, trong kỳ nghỉ của nhà 

trường; dịch vụ trông trẻ ban ngày (nhà trẻ).  
 
 

(210) 4-2012-25277 (220) 09.11.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.14; A5.3.13; 3.9.1 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần lưới Thái 

Việt  (VN) 
166 Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lưới dùng trong công nghiệp, thực phẩm hương liệu, hàng nông hải 

sản, mua bán hàng bách hoá: kệ để hàng (palet), khay kệ, thùng, bàn, ghế, ca, đinh, ốc vít, 
sắt, thép, kẽm, dây điện, bóng điện, ổn áp (máy biến thế), máy phát điện, công tắc, ổ cắm, 
hạt nhựa, hóa chất; mua bán máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, nguyên liệu phục vụ 
ngành công - nông - ngư nghiệp như: máy khai khoáng, máy xây dựng, máy khoan, máy 
hàn, máy mài, máy tiện, máy phay, máy bào, máy nén khí các loại, máy thổi khí, máy 
bơm ly tâm, máy bơm chân không, máy nén tác nhân lạnh, máy làm lạnh nước, máy sấy 
khí, thiết bị xử lý khí nén, thiết bị lọc khí, thùng chứa khí, dụng cụ hơi, máy móc thiết bị 
sử dụng bằng khí nén, máy xay xát lúa, máy cày và linh kiện phụ tùng của chúng, xe có 
động cơ, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ, hàng may mặc, đồ thể thao, đồ bảo hộ lao 
động; dịch vụ quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2012-25647 (220) 14.11.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.4; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH cửa chống 
cháy Đông á  (VN) 
Số 22/10, đường số 42, KP8, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa chống cháy (bằng kim loại), các bộ phận của cửa (làm bằng kim loại), 
ngăn kéo bằng kim loại (bộ phận của cửa bằng kim loại), cửa sổ (bằng kim loại).   
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(210) 4-2012-25650 (220) 14.11.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.3; A26.4.24; 5.3.20; A5.3.15; 
A5.5.20 

(731) ENVIRON SKIN CARE 
(PROPRIETARY) LIMITED   (ZA) 
Access Park North Site, Kenilworth, 
Western Cape, Republic of South Africa 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Gel, kem, nước thơm và chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc, kem chống 

lão hóa, kem chống nắng, kem giữ ẩm, chế phẩm tẩy trắng dùng cho mục đích mỹ phẩm, 
chế phẩm làm sạch da, mỹ phẩm dùng cho mặt. 

 
Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng, thảo dược, vitamin, và chất bổ sung khoáng, chế phẩm 
khoáng vitamin, chế phẩm chứa nguyên tố vi lượng dùng trong mỹ phẩm, chế phẩm dinh 
dưỡng, chế phẩm chăm sóc da không chứa thuốc và chế phẩm cạo râu, và chế phẩm thảo 
dược dùng trong mỹ phẩm, chế phẩm dinh dưỡng, chế phẩm chăm sóc da không chứa 
thuốc và chế phẩm cạo râu. 

 
Nhóm 10: Thiết bị dùng để điều trị da thẩm mỹ và y tế; dụng cụ trợ giúp tăng cường khả 
năng thấm các hoạt chất trong kem bôi tại chỗ, dụng cụ trợ giúp trong điều trị cảm ứng 
colagen cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-25687 (220) 14.11.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.5; 21.3.21; 26.4.2; 26.4.7 
(591) Đen, trắng, ghi. 
(731) Autologic Diagnostics 

Limited  (GB) 
Autologic House, London Road, 
Wheatley, Oxon OX33 1JH, United 
Kingdom 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy vi tính và phần mềm máy tính được sử dụng để chẩn đoán xe 
có động cơ; đĩa CD ROM; xuất bản phẩm điện tử; thiết bị dùng để thực hiện kiểm tra 
chẩn đoán cho xe có động cơ (thiết bị kiểm tra không dùng cho mục đích y tế); thiết bị 
chẩn đoán được sử dụng trong bảo dưỡng, bảo trì và sửa chữa động cơ và xe cộ (thiết bị 
chẩn đoán, không dùng cho mục đích y tế); máy tính xách tay; thiết bị điện tử dùng cho 
phần mềm hệ điều hành; chương trình máy tính để quản lý liên lạc và trao đổi dữ liệu giữa 
máy tính xách tay và máy vi tính để bàn. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ kiểm tra và chẩn đoán xe cộ (nhằm mục đích sửa chữa, khôi phục và 
bảo dưỡng xe cộ); dịch vụ sửa chữa, khôi phục và bảo dưỡng xe cộ; bảo trì (sửa chữa, bảo 
dưỡng) xe cộ; cài đặt, bảo dưỡng phần cứng máy vi tính. 
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Nhóm 42: Dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến phần mềm máy tính; thiết kế, 
phát triển, cài đặt, bảo dưỡng và cập nhập phần mềm máy tính  máy vi tính; lập trình máy 
vi tính, sản xuất và cho thuê phần mềm máy tính; hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn về máy vi tính; 
bao gồm các dịch vụ nói trên được cung cấp liên quan đến các phần mềm máy tính được 
sử dụng trong chẩn đoán xe có động cơ. 

 
 

(210) 4-2012-25773 (220) 15.11.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 15.7.1 
(591) Trắng, xanh đậm, vàng, đỏ đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị áp 
lực Đông Anh   (VN) 
Số 23 Dốc Vân, xã Mai Lâm, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa khí nén; bình áp lực; bình phân phối hơi bằng kim loại (không phải 
bộ phận của máy); ống áp lực (làm bằng kim loại). 

 

Nhóm 07: Máy nén khí; máy bơm nước nồi hơi; van áp lực (bộ phận của máy); van công 
nghiệp; cút, mặt bích (các vật tư, thiết bị áp lực được làm bằng kim loại), là bộ phận của 
máy. 

 

Nhóm 09: Tủ điện động lực; tủ điện điều khiển; tủ điện chuyên dụng.  
 

Nhóm 11: Nồi hơi (dùng điện), không là bộ phận của máy; nồi hơi (không dùng điện, 
không là bộ phận của máy): nồi hơi đốt than, nồi hơi đốt dầu, nồi hơi đốt gas; và phụ tùng 
của nồi hơi.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán phụ kiện vật tư thiết bị áp lực bao gồm: thép chế tạo, thép chế 
tạo nồi hơi, ống thép đúc áp lực; dịch vụ xuất nhập khẩu phụ kiện vật tư, thiết bị áp lực 
bao gồm: thép chế tạo; thép chế tạo nồi hơi, ống thép đúc áp lực. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị áp lực, đường ống áp lực.  
 

Nhóm 40: Chế tạo các loại nồi hơi, bình chịu áp lực. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đường ống áp lực phục vụ cho ngành công nghiệp điện, ngành 
thủy điện, cầu trục, thiết kế các loại nồi hơi, bình chịu áp lực. 

 
 

(210) 4-2012-25774 (220) 15.11.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 15.7.1 
(591) Đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị áp 
lực Đông Anh   (VN) 
Số 23 Dốc Vân, xã Mai Lâm, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa khí nén, bình áp lực, bình phân phối hơi bằng kim loại (không phải 
bộ phận của máy); ống áp lực (các vật tư, thiết bị áp lực được làm bằng kim loại). 
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Nhóm 07: Máy nén khí; máy bơm nước nồi hơi; các máy móc là bộ phận của nồi hơi, 
bình áp lực; van áp lực (bộ phận của máy); van công nghiệp; cút, mặt bích (các vật tư, 
thiết bị áp lực được làm bằng kim loại), là bộ phận của máy. 

 

Nhóm 09: Tủ điện động lực, tủ điện điều khiển, tủ điện chuyên dụng.  
 

Nhóm 11: Nồi hơi (dùng điện), không là bộ phận của máy; nồi hơi (không dùng điện, 
không là bộ phận của máy): nồi hơi đốt than, nồi hơi đốt dầu, nồi hơi đốt gas; và phụ tùng 
của nồi hơi.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán phụ kiện vật tư thiết bị áp lực bao gồm: thép chế tạo, thép chế 
tạo nồi hơi, ống thép đúc áp lực; dịch vụ xuất nhập khẩu phụ kiện vật tư, thiết bị áp lực 
bao gồm: thép chế tạo, thép chế tạo nồi hơi, ống thép đúc áp lực. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị áp lực, đường ống áp lực.  
 

Nhóm 40: Chế tạo các loại nồi hơi, bình c hịu áp lực. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đựờng ống áp lực phục vụ cho ngành công nghiệp, ngành thủy 
điện, cầu trục; thiết kế các loại nồi hơi, bình chịu áp lực.  

 
 

(210) 4-2012-25775 (220) 15.11.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 15.7.1 
(591) Vàng, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị áp 
lực Đông Anh   (VN) 
Số 23 Dốc Vân, xã Mai Lâm, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bình chứa khí nén, bình áp lực, bình phân phối hơi bằng kim loại (không phải 
bộ phận của máy); ống áp lực (các vật tư, thiết bị áp lực được làm bằng kim loại). 

 

Nhóm 07: Máy nén khí; máy bơm nước nồi hơi; các máy móc là bộ phận của nồi hơi, 
bình áp lực; van áp lực (bộ phận của máy); van công nghiệp; cút, mặt bích (các vật tư, 
thiết bị áp lực được làm bằng kim loại), là bộ phận của máy. 

 

Nhóm 09: Tủ điện động lực, tủ điện điều khiển, tủ điện chuyên dụng.  
 

Nhóm 11: Nồi hơi (dùng điện), không là bộ phận của máy; nồi hơi (không dùng điện, 
không là bộ phận của máy): nồi hơi đốt than, nồi hơi đốt dầu, nồi hơi đốt gas; và phụ tùng 
của nồi hơi.  

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán phụ kiện vật tư thiết bị áp lực bao gồm: thép chế tạo, thép chế 
tạo nồi hơi, ống thép đúc áp lực; dịch vụ xuất nhập khẩu phụ kiện vật tư, thiết bị áp lực 
bao gồm: thép chế tạo, thép chế tạo nồi hơi, ống thép đúc áp lực. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị áp lực, đường ống áp lực.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế đường ống áp lực phục vụ cho ngành công nghiệp, ngành thủy 
điện, cầu trục thiết kế các loại nồi hơi, bình chịu áp lực.  
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(210) 4-2012-25812 (220) 15.11.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
DanaGroup  (VN) 
39/41 Tô Ngọc Vân, phường Quảng An, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo bất động sản; Uỷ thác và nhận uỷ thác xuất nhập khẩu, nhập khẩu 
hàng hóa, xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. 

 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; kinh doanh dịch vụ bất động sản: dịch vụ môi giới 
bất động sản, dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ quản lý 
bất động sản; dịch vụ quảng cáo bất động sản. 

 

Nhóm 39: Đại lý du lịch; kinh doanh lữ hành nội địa và kinh doanh lữ hành quốc tế; kinh 
doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng đường bộ; kinh doanh vận tải hành khách và 
hàng hóa bằng đường biển và viễn dương; kho bãi và lưu giữ hàng hóa; uỷ thác và nhận 
ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; 
các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải. 

 

Nhóm 41: Giáo dục nghề nghiệp; đào tạo cao đẳng; giáo dục khác: dạy ngoại ngữ, dạy 
máy vi tính; dịch vụ tổ chức các cuộc hội thảo hội nghị; dịch vụ tổ chức vui chơi, giải trí, 
thi đấu thể thao. 

 
 

(210) 4-2012-25874 (220) 16.11.2012 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Lông Vũ Việt 
Nam  (VN) 
Bô Thời, Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 20: Gối bằng lông vũ. 
 

Nhóm 24: Chăn (bằng lông vũ). 
 

Nhóm 25: Hàng may mặc: quần, áo, giày, dép.  
 
 

(210) 4-2012-25885 (220) 16.11.2012 
  (441) 27.05.2013 

(731) Graco Children's Products 
Inc.  (US) 
3 Glenlake Pkwy, Atlanta, GA 30328, 
U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Nước dưỡng da, kem dưỡng da, sản phẩm chăm sóc da bảo vệ da khỏi tia cực 
tím (mỹ phẩm); phấn mỹ phẩm, gel để tắm; dầu gội đầu; dầu xả (mũ phẩm); chất tẩy rửa 
bình sữa trẻ em; bột giặt quần áo. 
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Nhóm 05: Dung dịch khử trùng bình sữa trẻ em.  
 

Nhóm 09: Mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp.  
 

Nhóm 10: Bình sữa của trẻ em; phụ kiện của bình sữa trẻ em; núm vú giả cho trẻ em bú bình.  
 

Nhóm 12: Tấm che bảo vệ khỏi tia cực tím dùng cho xe đẩy em bé (bộ phận của xe đẩy); 
xe đạp thể thao; xe đạp leo núi; xe đạp địa hình; xe đạp thể thao có bánh xe nhỏ dùng để 
biểu diễn; xe đạp có thể gập lại; xe đạp nhỏ gọn có cấu tạo đơn giản; xe đạp có kiểu dáng 
cách điệu; xe đạp có gắn ghế ngồi cho trẻ em; xe đạp điện; xe đạp tiết kiệm điện; xe đạp 
điện có gắn ghế ngồi cho trẻ em. 

 

Nhóm 18: Túi xách tay to bản; túi xách tay; ví; ba lô; túi xách dành cho các bà mẹ.  
 

Nhóm 20: Tấm lót để thay đồ cho trẻ em. 
 

Nhóm 24: Bộ giường ngủ; chăn lông vịt (chăn); chăn phủ; ga trải giường; vỏ gối; ruột chăn 
(bộ đồ giường); ga trải giường chống thấm (bộ đồ giường); ruột chăn chống thấm (bộ đồ 
giường); chăn bông; khăn tắm; chăn; chăn đắp có hình dạng giống chiếc áo; chăn đắp cho 
em bé; khăn tắm cho trẻ em; khăn trải mang đi du lịch; khăn tay bằng vải; khăn vải mỏng 
dùng cho trẻ khi ăn; bộ đồ giường cho em bé làm bằng vải; tấm phủ giường cho trẻ em. 

 
Nhóm 27: Thảm tập đi cho trẻ em. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi bằng gỗ; đồ chơi giáo dục; xe đồ chơi cho trẻ em; xe đồ chơi chạy 
điện cho trẻ em. 

 
 

(210) 4-2012-25899 (220) 16.11.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.1.4; 26.3.1; 25.1.6; 24.9.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Đỗ Thạnh 
Hiền  (VN) 
98 Dương Đình Nghệ, phường 8, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn thực phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-26165 (220) 20.11.2012 
  (441) 27.05.2013 

(731) Kabushiki Kaisha Sony 
Computer Entertainment  (JP)
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy vi tính; thiết bị máy vi tính; trò chơi trên máy vi tính; chương 
trình trò chơi video trên máy vi tính; chương trình trò chơi trên máy vi tính có thể tải về 
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qua internet; phần mềm máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; vật mang dữ liệu từ 
tính; đĩa CD; đĩa DVD; thiết bị ghi âm thanh và ghi hình; xuất bản phẩm và sách điện tử 
có thể tải xuống; sách được ghi trên đĩa; sổ ghi chú điện tử; sách nói cho người mù; thiết 
bị sắp xếp điện tử, sổ địa chỉ điện tử và sổ điện thoại điện tử; thiết bị điện tử dùng để 
nhận, lưu trữ và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn không dây; thiết bị kỹ thuật số có thể tải 
về ghi âm thanh và hình ảnh về âm nhạc và giải trí, các chương trình ti vi, phim điện ảnh, 
tin tức, thể thao, trò chơi, các sự kiện văn hoá, và các chương trình liên quan đến giải trí 
tất cả các thể loại; phim đã lộ sáng; thiết bị và dụng cụ điện tử tất cả dùng cho máy vi tính 
và trò chơi video bao gồm máy tính, điện thoại di động, đĩa đã được ghi âm thanh và hình 
ảnh, đĩa DVD đã được ghi âm thanh và hình ảnh, thiết bị lưu trữ dữ liệu đã được ghi âm 
thanh và hình ảnh, thẻ mạch tích hợp có chứa các chương trình trò chơi máy tính, vật liệu 
từ tính mang dữ liệu cho trò chơi video, phương tiện từ tính để lưu trữ trò chơi video, bộ 
nhớ và linh kiện mở rộng bộ nhớ dùng với các loại trò chơi điện tử; thiết bị âm thanh và 
hình ảnh; các bộ phận và phụ kiện cho tất cả các sản phẩm trên. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và đồ chơi trẻ em; thiết bị trò chơi điện tử cầm tay; trò chơi 
giảng dạy điện tử, thiết bị trò chơi cầm tay có màn hình tinh thể lỏng; bảng điều khiển trò 
chơi video cho người dùng sử dụng cùng một màn hình chiếu hoặc màn hình bên ngoài; 
bộ điều chỉnh dùng với trò chơi điện tử sử dụng đồng xu; thiết bị trò chơi video; trò chơi 
video. 

 
 

(210) 4-2012-26474 (220) 23.11.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.1.6; A5.7.23; 5.7.14 
(591) Xanh, vàng, đỏ, hồng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Mina  (VN) 
45/1 Bình Tiên, phường 7, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 29: Rau câu (thạch) ăn liền; bột rau câu; bột cốt dừa; sữa bột; sữa bột béo; chất 
chiết xuất từ thịt. 

 

Nhóm 30: Bột đậu xanh; bột đậu nành; bột ngũ cốc (chế phẩm ngũ cốc); cà phê đen, cà 
phê sữa; trà (chè) hòa tan; bánh kẹo; hương liệu thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-26475 (220) 23.11.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.14; A5.7.23; 25.1.6 
(591) Xanh, vàng, đỏ, hồng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Mina  (VN) 
45/1 Bình Tiên, phường 7, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 29: Rau câu (thạch) ăn liền; bột rau câu; bột cốt dừa; sữa bột; sữa bột béo; chất 
chiết xuất từ thịt.  

 
Nhóm 30: Bột đậu xanh; bột đậu nành; bột ngũ cốc (chế phẩm ngũ cốc); cà phê đen, cà 
phê sữa; trà (chè) hòa tan; bánh kẹo; hương liệu thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-26555 (220) 23.11.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, xanh dương, xanh tím, đỏ. 
(731) Cơ sở sản xuất mỹ phẩm Quốc 

An   (VN) 
C27 Cách Mạng Tháng 8, phường An 
Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-26678 (220) 27.11.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.3.23 
(591) Xanh, ghi sáng, trắng. 

(540) 

  

(731) Tổng công ty cổ phần bảo 
hiểm Xuân Thành  (VN) 
Tầng 18, tháp CEO, đường Phạm Hùng, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm; đầu tư tài chính; các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm như các dịch vụ 

của các hãng hoặc người môi giới có liên quan đến bảo hiểm; các dịch vụ được thực hiện 
cho người bảo hiểm và cho người được bảo hiểm; dịch vụ về ký hợp đồng hợp đồng bảo 
hiểm; các dịch vụ đầu tư tài chính; các dịch vụ ủy thác đầu tư tài chính; các dịch vụ uỷ 
thác đầu tư; các dịch vụ của hãng môi giới về cổ phần; các dịch vụ của các quản trị viên 
bất động sản, tức là các dịch vụ về thuê nhà, đánh giá bất động sản hoặc cấp vốn. 

 
 

(210) 4-2012-26699 (220) 27.11.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.1.6; 26.5.1; 25.3.1; 25.1.15 
(591) Vàng, xanh lá mạ, xanh lá cây. 
(731) Nova Trade Ltd   (BG) 

3, Shipka Str. 4190, Saedinenie, 
BULGARIA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; đường; cà phê (đồ uống); chè (nước giải khát); cacao (đồ 
uống); đồ uống có chứa cà phê; đồ uống có chứa cà phê có thêm sữa; đồ uống có chứa cà 
phê và cola; trà đá; kem; sô-cô-la; hương liệu cho thực phẩm (trừ tinh dầu); bánh ngọt và 
bánh kẹo; mật ong.  

 

Nhóm 32: Nước khoáng (không dùng cho mục đích y tế); nước khoáng dùng trong bữa 
ăn; nước khoáng sủi không dùng cho mục đích y tế); nước giải khát; đồ uống không cồn; 
đồ uống mật ong không cồn, đồ uống bù nước, đồ uống làm từ nước trái cây và nước trái 
cây, xi-rô và các chế phẩm làm đồ uống; nước rau ép (đồ uống); nước ép cà chua (đồ 
uống), đồ uống làm từ lô hội; bột pha nước sủi (đồ uống), viên pha nước sủi (đồ uống).  

 
 

(210) 4-2012-26727 (220) 27.11.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 7.1.6; 6.1.2; A7.1.12; 26.13.25; 7.1.24 
(591) Đen, xám, xanh nước biển. 
(731) Công ty TNHH tập đoàn 

Bitexco (Bitexco Group)  (VN) 
Tầng 2, Tháp The Manor, đường Mễ Trì, 
xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; quần áo may sẵn; giày; đồng phục. 
 

Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), thịt gia cầm và thú săn (đã chế biến); chiết xuất của 
thịt; rau quả đã được chế biến, làm lạnh, sấy khô và nấu chín; nước quả nấu đông, mứt 
ướt, mứt quả ướt; sữa và các sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ có thể ăn được. 

 
Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở cà phê, trà, ca cao, socola; đồ gia vị; mỳ ăn liền. 

 
Nhóm 32: Nước tinh khiết (nước), bia; nước khoáng (đồ uống); nước uống có ga; đồ uống 
không chứa cồn; đồ uống làm từ trái cậy (không chứa cồn); nước ép trái cây; chế phẩm 
dùng để làm đồ uống (ngoại trừ chế phẩm để làm đồ uống làm từ chè, cà phê, ca cao, 
sữa). 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu khai vị; rượu cốc tai; rượu mạnh (đồ uống); 
rượu vang; rượu uýt ki. 

 

Nhóm 35: Cho thuê máy bán hàng tự động; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích 
bán hàng hoặc quảng cáo; tổ chức trình diễn thời trang cho mục đích hỗ trợ bán hàng; giới 
thiệu và trưng bày sản phẩm; dịch vụ hoạt động văn phòng cụ thể là: sao chụp tài liệu, 
biên soạn thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính, nhân sao dữ liệu, quản lý tệp tin máy tính; 
quảng cáo; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo. 

 
Nhóm 36: Đầu tư, kinh doanh văn phòng và nhà ở; quản lý bất động sản, tòa nhà căn hộ, 
văn phòng và khu mua sắm (dịch vụ quản lý bất động sản); định giá bất động sản; cho 
thuê bất động sản, văn phòng, cửa hàng, gian hàng, quầy hàng và nhà ở; đại lý bất động 
sản; môi giới bất động sản. 
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Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; bãi đỗ xe; hướng dẫn khách du lịch; cho thuê bãi 
đỗ xe; cho thuê máy bay, thiết bị bay; vận tải bằng đường không; cho thuê kho chứa hàng. 

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; tổ chức, điều 
khiển, sắp xếp và tiến hành hội nghị; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); tổ chức 
triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ sức khỏe; câu lạc bộ 
khiêu vũ hoặc giải trí ban đêm, hộp đêm khiêu vũ hoặc giải trí; cho thuê thiết bị trò chơi; 
trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; tổ chức các cuộc thi thể thao; điều hành các lớp thể 
dục thể hình; dịch vụ đại lý bán vé (giải trí). 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn; cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống 
tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu. 

 
 

(210) 4-2012-26840 (220) 28.11.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(731) Angles Incorporated Pte Ltd  

(SG) 
120 Lower Delta Road #15-11 Cendex 
Centre Singapore 169208  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà, gương, khung ảnh; tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, 
thạch cao hoặc chất dẻo. 

 
 

(210) 4-2012-27370 (220) 05.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Nhựa Tân 

Phó  (VN) 
314 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 10: Bao bì (chai lọ) dùng cho mục đích y tế, dược.  
 

Nhóm 16: Bao bì (bao gói) các loại bằng nhựa dẻo (không xếp ở các nhóm khác).  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng bằng nhựa (thuộc nhóm này).  
 

Nhóm 21: Các sản phẩm nhựa gia dụng (thuộc nhóm này) bao gồm: cốc nhựa, rổ nhựa, 
muỗng nhựa.  

 

Nhóm 35: Kinh doanh nguyên liệu nhựa, các loại vật tư phục vụ ngành nhựa, thiết bị 
ngành nhựa, khuôn mẫu phục vụ cho ngành nhựa.  
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(210) 4-2012-27420 (220) 05.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 9.9.1; A9.9.11 
(591) Đỏ, trắng, nâu, ghi xám, xanh lá cây. 
(731) Cơ sở AJA  (VN) 

57/4F Dương Công Khi, ấp 1, xã Xuân 
Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày dép. 
 
 

(210) 4-2012-27421 (220) 05.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 7.5.10; 7.1.5; 7.1.24; A25.1.10; A11.3.7 
(591) Vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ Châu Khánh Nguyên  (VN) 
63 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống; nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán rượu (bar). 
 
 

(210) 4-2012-27523 (220) 06.12.2012 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khang Chính  
(VN) 
Số 32, Lê Độ, phường Chính Gián, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 08: Bộ đồ ăn (dao; kéo; thìa và dĩa). 
 

Nhóm 11: ấm đun bằng điện; bình đun bằng điện.  
 

Nhóm 21: Đồ thủy tinh (dùng cho mục đích gia dụng); đồ sành sứ (dùng cho mục đích gia 
dụng); đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp [trừ loại bằng kim loại quý]; đồ đựng 
giữ nhiệt dùng cho đồ uống.  

 

Nhóm 27: Thảm; thảm chùi chân.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; mua bán: bộ đồ ăn (dao; kéo; thìa và dĩa), ấm 
đun bằng điện, bình đun bằng điện, đồ thủy tinh (dùng cho mục đích gia dụng), đồ sành 
sứ (dùng cho mục đích gia dụng), đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp [trừ loại 
bằng kim loại quý], đồ đựng giữ nhiệt dùng cho đồ uống, thảm, thảm chùi chân.  
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(210) 4-2012-27525 (220) 06.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 15.7.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương sẫm, 

đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 
mại xây dựng Hiếu Thảo  (VN) 
Số 14/8 (số cũ 72/42) khu 7, ấp Tân Hòa, 
xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương 

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa xe có động cơ; phục hồi lại máy móc động cơ 
bị hư hỏng một phần hoặc hoàn toàn. 

 

Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô. 
 
 

(210) 4-2012-27526 (220) 06.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4 
(591) Cam, trắng, xanh da trời. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
kinh doanh Autolink   (VN) 
Phòng 606, tòa nhà Indochina, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 12: Xe chở khách; xe nhỏ để di chuyên khi chơi gôn; ô tô 3 bánh; động cơ kéo; xe 
kéo, máy kéo; xe tải; xe tải chở hàng; xe ô tô con; xe động lạnh; xe scutơ [xe cộ], xe máy  
bánh nhỏ [xe cộ]; xe thùng; xe ô tô thể thao; máy kéo; ô tô tải; xe ô tô; xe cút kít; rơ 
moóc [xe cộ]; toa moóc [xe cộ]; xe điện; xe tải lớn có mui; xe moóc [xe cộ]. 

 
 

(210) 4-2012-27527 (220) 06.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.4 
(591) Cam, trắng, xanh da trời. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
kinh doanh Autolink  (VN) 
Phòng 606, tòa nhà Indochina, số 4 
Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính. 
 

Nhóm 12: Xe chở khách; xe nhỏ để di chuyển khi chơi gôn; ô tô 3 bánh; động cơ kéo, xe 
kéo, máy kéo; xe tải; xe tải chở hàng; xe ô tô con; xe đông lạnh; xe scutơ [xe cộ], xe máy 
bánh nhỏ; xe thùng; xe ô tô thể thao; máy kéo; ô tô tải; xe ô tô; xe cút kít; rơ moóc [xe 
cộ], toa moóc [xe cộ]; xe điện; xe tải lớn có mui; xe moóc [xe cộ].  
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(210) 4-2012-27543 (220) 06.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(731) Chongqing Yizhu Building 
Engineering Fiber 
Manufacturing Co., Ltd.   (CN) 
No. 5 Clubs, Huangjiayan Village, 
Shiban Town, Jiulongpo District, 
Chongqing, China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; vật liệu xây dựng bằng kim 

loại; dây chão bằng kim loại; móc sắt (thanh quặp hai đầu); cán của dụng cụ cầm tay bằng 
kim loại; tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại thường.  

 
 

(210) 4-2012-27635 (220) 07.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 2.9.4; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Kencert  (VN) 
66 Võ Văn Tần, quận Thanh Khê, thành 
phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng (cụ thể: chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn (ISO 9000, ISO 14000, 
IS022000/HACCP), chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật. 

 
 

(210) 4-2012-27662 (220) 07.12.2012 
  (441) 27.05.2013 
(300) 010951853 08.06.2012 EM 

(531) 26.15.25; 26.13.25 
(731) Mallinckrodt LLC   (US) 

675 McDonnell Boulevard, Hazelwood, 
Missouri 63042, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh cũng như nông nghiệp, 

nghề làm vườn và lâm nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký 
sinh trùng); nhựa nhân tạo dạng thô chất dẻo dạng thô, phân bón; hợp chất chữa cháy, chế 
phẩm dùng để tôi ram và hàn kim loại; chế phẩm để bảo quản thực phẩm; chất để thuộc 
da; chất dính dùng trong công nghiệp; thành phần hóa học hoạt tính dùng trong sản xuất 
dược phẩm để điều trị (chỉ rõ bệnh hoặc tình trạng bệnh) đau ho và các triệu chứng nặng 
nhất về hô hấp, chứng nghiện các chất opioid (một loại chất gây nghiện), các rối loạn 
hành vi, bệnh tiểu đường, ung thư tiền liệt tuyến, chất phụ gia hóa học và tá dược dùng 
trong sản xuất dược phẩm và thức ăn; hóa chất dùng trong việc sản xuất thuốc có phóng 
xạ dùng để chẩn đoán bệnh.  
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Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, 
thực phẩm và chất dinh dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, 
thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu 
dùng để băng bó, vật liệu để hàn răng, sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có 
hại; chất diệt nấm, diệt cỏ, dược phẩm để điều trị các cơn đau, ho, các triệu chứng nặng 
nhất về hô hấp, chứng nghiện các chất opioid (một loại chất gây nghiện), chứng mất ngủ, 
trầm cảm, và các rối loạn hành vi; thuốc cản quang dùng trong chẩn đoán hình ảnh trong 
y tế; chế phẩm thuốc phóng xạ sử dụng trong y học hạt nhân, bộ dược phẩm để điều chế 
các chế phẩm thuốc phóng xạ; dung dịch nước muối sinh lý dạng ống. 

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân tay giả, mắt và 
răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương; kim phun điện dùng trong chẩn 
đoán hình ảnh trong y tế; các bộ phận và phụ kiện của nó đi kèm; máy làm nóng chất cản 
quang; máy phát trong y học sử dụng trong sản xuất và vận chuyển y học hạt nhân (thiết 
bị y tế), các bộ phận và phụ kiện của nó đi kèm; lá chắn rửa giải (dụng cụ y tế để bảo vệ 
bức xạ); máy xông khí dung phóng xạ (thiết bị y tế); thiết bị và dụng cụ chẩn đoán hình 
ảnh y tế trong lĩnh vực tiết niệu, các bộ phận và phụ kiện của nó đi kèm. 

 
 

(210) 4-2012-27755 (220) 07.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 26.4.1; 24.5.1; 26.13.25 
(591) Vàng, trắng, xám, xanh, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Domenal  
(VN) 
Quốc lộ 30, ấp 1, xã Phong Mỹ, huyện 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược và thú y. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ giải phẩu, y tế, nha khoa và thú y. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

Nhóm 31: Sản phẩm thức ăn cho cá và thức ăn cho động vật. 
 
 

(210) 4-2012-27786 (220) 10.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH sơn So Li Te  
(VN) 
29 Phan Đình Phùng, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2012-28006 (220) 12.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.11.2 (540) 

  

(731) Hoàng Đức Vinh   (VN) 
Đội 8, thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn bằng vải; khăn bằng bông (không dùng cho mục đích y tế); khăn bông 
lau chân; khăn tắm, khăn rửa mặt, khăn phủ giường; khẩu trang.  

 

Nhóm 25: Quần; áo; khăn quàng cổ; giày; dép; mũ; tất; găng tay (trang phục).  
 
 

(210) 4-2012-28013 (220) 12.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) A11.3.4; 26.1.2; A26.11.12; 26.11.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Vũ Thanh Tiến Dũng  (VN) 
26/8/3 đường TTH29 (Nguyễn Văn Quá), 
tổ 6A, khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí: cung cấp thông tin giải trí. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, xây dựng và phát triển phần mềm, lập 
trình ứng dụng trên máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-28031 (220) 12.12.2012 
 (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 2.3.9; 2.3.25; 
A2.3.23; 26.13.25 

(591) Gạch, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH 1 thành viên 
thương mại SH  (VN) 
Ngọc Anh, Phú Thượng, Phú Vang - 
Thừa Thiên Huế  

 

(511)   Nhóm 24: Khăn trải bàn và trải giường làm bằng vải.  
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu. 
 
 

(210) 4-2012-28096 (220) 12.12.2012 
  (441) 27.05.2013 
(300) 60621 12.06.2012 JM 

(731) Apple Inc.   (US) 
1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt
Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 09: Túi, hộp đựng, cái bọc, bao cứng, vỏ, bao chuyên dụng đựng máy tính, điện 
thoại di động, thiết bị điện tử kỹ thuật số di động cầm tay, thiết bị số hóa (đa phương tiện) 
giúp người sử dụng nghe nhạc và xem hình (mang theo người), thiết bị hỗ trợ cá nhân số 
hoá, thiết bị điện tử có ứng dụng định vị toàn cầu (GPS), máy tổ chức điện tử và sổ ghi 
chép điện tử; máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, máy tính đầu cuối; phần cứng 
máy vi tính; máy vi tính có thể chơi trò chơi, bộ vi xử lý, bảng mạch nhớ, màn hình, màn 
hiển thị, bàn phím máy tính, dây cáp, mô đem, máy in dùng với máy vi tính, ổ đĩa, bộ 
điều hợp, mạch giao tiếp, bộ đấu nối và trình điều khiển (tệp tin trên đĩa chứa các thông 
tin cần thiết mà một chương trình đòi hỏi để điều hành thiết bị ngoại vi như màn hình 
hoặc máy in); phương tiện lưu trữ dữ liệu cho máy tính còn để trống; vật mang dữ liệu từ 
tính; phần mềm và vi chương trình máy tính (chương trình cơ sở), cụ thể là, chương trình 
hệ điều hành, chương trình đồng bộ dữ liệu, và chương trình làm công cụ phát triển ứng 
dụng dùng cho máy tính cá nhân và máy tính cầm tay; chương trình máy tính đã ghi sẵn 
dùng để quản lý thông tin cá nhân, phần mềm quản lý dữ liệu, phần mềm nhận dạng ký 
tự, phần mềm quản lý điện thoại, phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn tin điện tử, 
phần mềm cho máy nhắn tin, phần mềm cho điện thoại di động; phần mềm đồng bộ cơ sở 
dữ liệu, chương trình máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực 
tuyến, phần cứng và phần mềm máy tính để cung cấp liên lạc điện thoại được tích hợp sẵn 
với mạng thông tin toàn cầu được máy tinh hóa; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và phần 
mềm liên quan; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị nghe âm thanh theo định dạng số hoá 
khác; máy vi tính cầm tay; máy vi tính dạng bảng, máy hỗ trợ cá nhân số hoá (thiết bị 
điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây bút đặc biệt, 
và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax), máy tổ chức điện 
tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn), sổ ghi chép điện tử; 
thiết bị điện tử số hoá di động, thiết bị điện tử có ứng dụng định vị toàn cầu (GPS), điện 
thoại; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và di động dùng để gửi và nhận các cuộc gọi bằng 
điện thoại, fax, thư điện tử, và các dữ liệu số hoá khác; điện thoại không dây; điện thoại di 
động; bộ phận và phụ kiện dùng cho điện thoại di động; máy fax, máy trả lời điện thoại tự 
động, máy ảnh, điện thoại có màn hình viđêô; phần mềm và phần cứng truy xuất thông tin 
trên điện thoại; bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu 
và tin nhắn theo phương thức không dây và thiết bị điện tử cho phép người sử dụng dò tìm 
hay quản lý thông tin cá nhân; thiết bị và dụng cụ liên lạc đỉện tử; thiết bị và dụng cụ viễn 
thông; phần mềm máy tính dùng để chuyển hướng (gửi một lần nữa) tin nhắn, thư điện tử 
trên Internet và/hoặc các dữ liệu khác tới một hoặc nhiều thiết bị điện tử cầm tay từ một 
khu lưu trữ dữ liệu trên hoặc được liên kết với một máy tính cá nhân hoặc một máy chủ; 
phần mềm máy tính để đồng bộ dữ liệu giữa một trạm máy tính hoặc thiết bị từ xa với một 
trạm máy tính hoặc thiết bị cố định hoặc từ xa; phông chữ, kiểu chữ, kiểu thiết kế chữ và 
biểu tượng dưới dạng dữ liệu đã ghi sẵn; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ), đĩa và băng có 
ghi hay dùng để ghi chương trình và phần mềm máy tính; bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên, bộ 
nhớ chỉ đọc; thiết bị nhớ mạch rắn; trò chơi trên máy vi tính và trò chơi điện tử; thíết bị 
máy tính để dùng với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng đa phương 
tiện để dùng với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị điện tử với chức năng tương tác để dùng 
với tất cả các sản phẩm trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ, và thiết bị đo thử cho các 
sản phẩm trên; sách hướng dẫn cho người sử dụng dưới định dạng có thể đọc được bằng 
thiết bị điện tử, máy hay máy tính được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sản 
phẩm trên; thiết bị lưu trữ dữ liệu; ổ đĩa cứng; bộ lưu trữ trên ổ đĩa cứng thu nhỏ; đĩa hát 
bằng nhựa vinyl, băng âm thanh, băng ghi âm thanh viđêô, băng cát xét ghi âm thanh 
viđêô, đĩa ghi âm/ghi hình đã ghi sẵn; băng âm thanh (tất cả được bán thành bộ kèm với 
các cuốn sách nhỏ); bộ nhớ chỉ đọc dùng đĩa compắc (CD-ROM); đĩa compắc (DVD) lưu 
trữ dữ liệu với kích thước lớn, đặc biệt là ghi âm-hình với độ phân giải cao, tấm đệm di 
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chuyển con chuột máy tính, pin (ắc quy); pin (ắc quy) có thể nạp lại; bộ nạp điện; bộ nạp 
điện cho pin (ắc quy) điện, tai nghe vòng qua đầu; tai nghe âm thanh nổi; tai nghe (nhét 
vào tai); loa âm thanh nổi, loa âm thanh; loa âm thanh dùng cho gia đình; loa có bộ phận 
điều khiển tín hiệu âm thanh; loa dùng cho máy vi tính; thiết bị loa âm thanh nổì dùng 
cho mục đích cá nhân; máy thu sóng rađiô, bộ khuyếch đại, thiết bị ghi và tái tạo âm 
thanh, máy quay đĩa chạy điện, máy hát chạy điện, thiết bị âm thanh nổi với độ trung thực 
cao, máy ghi âm và thiết bị tái tạo âm thanh chạy băng, loa phóng thanh, bộ loa gồm 
nhiều loa, micrô; thiết bị âm thanh và hình ảnh kỹ thuật số; máy ghi âm và máy quay 
băng cát xét âm thanh, máy ghi âm và máy quay băng cát xét hình ảnh, máy chạy đĩa 
compắc, đầu ghi và đầu máy chạy đĩa compắe (DVD), đầu ghi và đầu máy chạy băng âm 
thanh kỹ thuật số, đầu máy chơi âm nhạc kỹ thuật số và hoặc viđêô; máy thu thanh 
(rađiô); máy quay viđêô; bộ trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu víđêô, và tín hiệu kỹ thuật số, 
thiết bị phát sóng rađiô; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; bộ phận và linh kiện nhỏ dùng 
cho tất cả các sản phẩm trên.  

 
 

(210) 4-2012-28146 (220) 13.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Tam Tín  (VN) 
518 hương lộ 2, phường Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy móc, thiết bị, phụ tùng liên quan đến ngành in và bao bì.  

 

(210) 4-2012-28342 (220) 14.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 3.2.1; A3.2.24; 5.1.3; 
A5.1.16; 3.7.21; A3.7.24 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng. 
(731) Ban quản lý khu dự trữ sinh 

quyển Đồng Nai  (VN) 
ấp 1, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh 
Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản; hạt đã chế biến.  
 

Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi (trái cây tươi); rau bìm bịp, rau tàu bay, xoài, bưởi, tất cả 
còn tươi.  

 
Nhóm 41: Tổ chức hội thảo, hội nghị với đối tác nước ngoài về chuyên đề du lịch Việt 
Nam; dịch vụ vui chơi giải trí; tổ chức các cuộc thi văn hóa giải trí; tổ chức và điều khiển 
hội thảo chuyên đề ; dịch vụ câu lạc bộ giải trí. 
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(210) 4-2012-28433 (220) 17.12.2012 
  (441) 27.05.2013 
(300) TO/M/12/02608 27.06.2012 TO 

(731) Google lnc.   (US) 
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 
View, CA 94043, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); giao diện lập trình ứng dụng (API).  
 

Nhóm 42: dịch vụ phần mềm máy tính không tải về được.  
 
 

(210) 4-2012-28643 (220) 18.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(731) DADCO, INC.   (US) 
43850 Plymouth Oaks Boulevard, 
Plymouth, Michigan, U.S.A 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 07: Xi lanh thủy lực, xi lanh khí nén, máy bơm thủy lực và hệ thống dẫn động, hệ 
thống xi lanh thủy lực với chu kỳ hoạt động chậm, xi lanh thủy lực có ống chốt, xi lanh 
khí nén không xoay, dụng cụ gắn xi lanh khí nén, bộ nối xi lanh khí nén, thanh đòn eo 
một đầu chốt để gắn xi lanh khí nén, chốt định vị (bộ phận của máy móc), dụng cụ nâng 
xi lanh khí nén có hai cột chống, dụng cụ nâng có hai cột chống (bộ phận của máy móc), 
dụng cụ nâng có các thanh răng và bánh răng truyền (bộ phận của máy móc), bình chứa 
khí nitơ, dụng cụ chứa khí nitơ đặt trong xi lanh, thanh nâng dụng cụ chứa khí nitơ (bộ 
phận của máy móc), thanh đòn chịu lực để gắn đỡ dụng cụ chứa khí nitơ (bộ phận của 
máy móc), bộ phận để sửa chữa và phụ tùng thay thế cho các sản phẩm nêu trên, bảng 
điều chỉnh lượng khí nitơ sử dụng cho dụng cụ chứa khi nitơ (bộ phận của máy móc), bộ 
tiếp hợp cổng thoát nạp khí nitơ, bộ tiếp hợp ống thoát nạp khí nitơ, ống phân phối khí nitơ 
(bộ phận của máy móc), bộ chặn sự trung chuyển khí nitơ, bình tăng áp khí nitơ, tấm bảng 
dùng để gắn dụng cụ chứa khí nitơ (bộ phận của máy móc), hệ thống tăng áp khí nitơ.  

 

Nhóm 08: Các dụng cụ nén khí nitơ (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công), dụng cụ mở 
hình bánh cóc (dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công), dụng cụ vặn cầm tay hình chữ T 
(dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công), dụng cụ tháo phụ kiện có vòng đai hình chữ C 
(dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công), dụng cụ lắp phụ kiện có vòng đai hình chữ C (dụng 
cụ cầm tay, thao tác thủ công). 

 
 

(210) 4-2012-28644 (220) 18.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 24.15.1; 26.13.25 
(731) Glanbia Nutritionals 

(Ireland) Limited   (IE) 
Glanbia House, Kilkenny, Ireland 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng; thức ăn kiêng bổ sung dinh 
dưỡng (dùng cho mục đích y tế); chất bổ sung dinh dưỡng dạng thanh; chất bổ sung vi-ta-
min và khoáng chất dinh dưỡng; chất bổ sung để thay thế bữa ăn và chất bổ sung ăn kiêng 
dạng đồ uống hỗn hợp; bột bổ sung dinh dưỡng dạng đồ uống hỗn hợp và các thành phần 
dinh dưỡng dùng cho các loại đồ uống dạng bột và dạng sẵn sàng để pha chế (dùng cho 
mục đích y tế); đồ uống dạng sẵn sàng để uống (dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2012-28727 (220) 19.12.2012 
  (441) 27.05.2013 
(300) 85/803,680 15.12.2012 US 

(731) Lincoln Global, Inc.  (US) 
17721 Railroad Street, City of Industry, 
California 91748, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 01: Chất trợ dung (chất nóng chảy) sử dụng trong quá trình hàn hồ quang.  
 
 

(210) 4-2012-28802 (220) 20.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 25.1.6; 9.1.10; 5.3.11 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lam, xanh 

dương thẫm, tím than, đồng, nâu, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Minh Hà  
(VN) 
Lô C 42b/I, đường số 7, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Tiêu đen (gia vị). 
 
 

(210) 4-2012-28803 (220) 20.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 25.1.6; A9.1.20; 5.3.11 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lam, xanh 

dương thẫm, tím than, đồng, nâu, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Minh Hà  
(VN) 
Lô C 42b/I, đường số 7, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Tiêu sọ (gia vị). 
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(210) 4-2012-28871 (220) 20.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.13.25 (540) 

  

(731) Tăng Thành Sơn  (VN) 
133 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay; đồ nữ trang nhỏ rẻ tiền (đồ mỹ ký); hoa tai; dây vàng (đồ trang 
sức); đồ nữ trang; đồ trang sức (đồ kim hoàn). 

 

Nhóm 16: Tạp chí định kỳ; báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; ấn phẩm. 
 

Nhóm 18: Túi xách dành cho phụ nữ; cặp da; ví đựng tiền; va li; vật trang trí bằng da 
dùng cho đồ đạc; túi xách tay. 

 

Nhóm 25: Quần áo dùng ở bãi biển; quần áo lót đàn bà; váy; quần áo; dép; giầy. 
 

Nhóm 40: May quần áo; cắt vải; nhuộm vải; thợ may. 
 

Nhóm 42: Vẽ mốt quần áo; thiết kế trang trí nội thất; tạo dáng kiểu dáng công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2012-28907 (220) 21.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.11.1; 26.3.23 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
số Bách Khoa BKC  (VN) 
Số 159 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bộ tích hơi nước, thiết bị điều hòa không khí, thiết bị làm lạnh không khí, thiết 
bị lọc không khí. 

 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm: bộ tích điện, bộ tích hơi nước, thiết bị điều hòa không khí, 
thiết bị lắp đặt máy điều hòa không khí, thiết bị làm lạnh không khí, thiết bị lọc không 
khí. 

 
 

(210) 4-2012-28911 (220) 21.12.2012 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ IBUY24H Việt Nam  
(VN) 
Số 14B ngách 378/28, phố Thụy Khuê, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet các mặt hàng đồ nội 
thất, bàn ghế, giường tủ, thuốc lá, thực phẩm, đồ uống, đồ thủ công mỹ nghệ, đồng hồ, 
kính mắt, máy ảnh, máy quay phim, xe đạp và phụ tùng xe đạp, thiết bị và linh kiện điện 
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tử viễn thông, máy vi tính, phần mềm, vật liệu xây dựng bằng kim loại và không bằng kim 
loại, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, trò chơi, đồ chơi, mỹ phẩm, dược phẩm, đồ ngũ kim; 
mua bán đồ nội thất, bàn ghế, giường tủ, thuốc lá, thực phẩm, dồ uống, đồ thủ công mỹ 
nghệ, đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, máy quay phim, xe đạp và phụ tùng xe đạp, thiết bị và 
linh kiện điện tử viễn thông, máy vi tính, phần mềm, vật liệu xây dựng bằng kim loại và 
không bằng kim loại, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, trò chơi, đồ chơi, mỹ phẩm, dược 
phẩm, đồ ngũ kim; giới thiệu sản phẩm qua mạng intemet; xử lý dữ liệu mảy tính liên 
quan đến bán hàng trực tuyến; đại lý bán hàng các mặt hàng đồ nội thất, bàn ghế, giường 
tủ, thuốc lá, thực phẩm, đồ uống, đồ thủ công mỹ nghệ, đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, máy 
quay phim, xe đạp và phụ tùng xe đạp, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông, máy vi 
tính, phần mềm, vật liệu xây dựng bằng kim loại và không bằng kim loại, thảm, đệm, 
chăn, màn, rèm, trò chơi, đồ chơi, mỹ phẩm, dược phẩm, đồ ngũ kim; mua bán đồ nội 
thất, bàn ghế, giường tủ, thuốc lá, thực phẩm, dồ uống, đồ thủ công mỹ nghệ, đồng hồ, 
kính mắt, máy ảnh, máy quay phim, xe đạp và phụ tùng xe đạp, thiết bị và linh kiện điện 
tử viễn thông, máy vi tính, phần mềm, vật liệu xây dựng bằng kim loại và không bằng kim 
loại, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, trò chơi, đồ chơi, mỹ phẩm, dược phẩm, đồ ngũ kim.  

 
 

(210) 4-2012-28912 (220) 21.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ IBUY24H Việt Nam  
(VN) 
Số 14B ngách 378/28, phố Thụy Khuê, 
phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet các mặt hàng đồ nội 

thất, bàn ghế, giường tủ, thuốc lá, thực phẩm, đồ uống, đồ thủ công mỹ nghệ, đồng hồ, 
kính mắt, máy ảnh, máy quay phim, xe đạp và phụ tùng xe đạp, thiết bị và linh kiện điện 
tử viễn thông, máy vi tính, phần mềm, vật liệu xây dựng bằng kim loại và không bằng kim 
loại, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, trò chơi, đồ chơi, mỹ phẩm, dược phẩm, đồ ngũ kim; 
mua bán đồ nội thất, bàn ghế, giường tủ, thuốc lá, thực phẩm, dồ uống, đồ thủ công mỹ 
nghệ, đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, máy quay phim, xe đạp và phụ tùng xe đạp, thiết bị và 
linh kiện điện tử viễn thông, máy vi tính, phần mềm, vật liệu xây dựng bằng kim loại và 
không bằng kim loại, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, trò chơi, đồ chơi, mỹ phẩm, dược 
phẩm, đồ ngũ kim; mua bán đồ nội thất, bàn ghế, giường tủ, thuốc lá, thực phẩm, đồ 
uống, đồ thủ công mỹ nghệ, đồng hồ, kính mắt, máy anh, máy quay phim, xe đạp và phụ 
tùng xe đạp, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông, máy vi tính, phần mềm, vật liệu xây 
dựng bằng kim loại và không bằng kim loại, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, trò chơi, đồ 
chơi, mỹ phẩm, dược phẩm, đồ ngũ kim, quần áo; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm qua 
mạng internet; xử lý dữ liệu máy tính liên quan đến bán hàng trực tuyến; đại lý bán hàng 
các mặt hàng đồ nội thất, bàn ghế, giường tủ, thuốc lá, thực phẩm, đồ uống, đồ thủ công 
mỹ nghệ, đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, máy quay phim, xe đạp và phụ tùng xe đạp, thiết 
bị và linh kiện điện tử viễn thông, máy vi tính, phần mềm, vật liệu xây dựng bằng kim loại 
và không bằng kim loại, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, trò chơi, đồ chơi, mỹ phẩm, dược 
phẩm, đồ ngũ kim; mua bán đồ nội thất, bàn ghế, giường tủ, thuốc lá, thực phẩm, dồ 
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uống, đồ thủ công mỹ nghệ, đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, máy quay phim, xe đạp và phụ 
tùng xe đạp, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông, máy vi tính, phần mềm, vật liệu xây 
dựng bằng kim loại và không bằng kim loại, thảm, đệm, chăn, màn, rèm, trò chơi, đồ 
chơi, mỹ phẩm, dược phẩm, đồ ngũ kim.  

 
 

(210) 4-2012-28915 (220) 21.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 5.9.3 
(591) Đỏ, tím nhạt, nâu vàng, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Phòng kinh tế hạ tầng huyện 
Lấp Vò   (VN) 
ấp Bình Lợi, xã Bình Thành, huyện Lấp 
Vò, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 31: Khoai môn tươi. 

 
 

(210) 4-2012-28916 (220) 21.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A3.9.6; 5.9.21 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Phòng kinh tế hạ tầng huyện 
Lấp Vò  (VN) 
ấp Bình Lợi, xã Bình Thành, huyện Lấp 
Vò, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 31: Củ kiệu tươi. 

 
 

(210) 4-2012-28960 (220) 21.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.3.1; A26.3.6 
(591) Trắng, xanh lam, xanh dương đậm. 
(731) Mitr Phol Sugar Corporation 

Limited   (TH) 
2 Ploenchit Center, Sukhumvit Road, 
Klongtoey Sub-district, Klongtoey 
District, Bangkok, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 30: Đường tinh luyện, đường hạt thô tinh luyện, đường kính, đường hạt caramel; 

đường để uống cà phê; đường đá (đường cứng, là nguyên liệu sản xuất bánh kẹo), đường 
nâu (chưa tinh chế hẳn), đường vàng mềm, đường tự nhiên chưa tinh chế; đường nghịch 
chuyển không hoàn toàn. 
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(210) 4-2012-28961 (220) 21.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.3.1; A26.3.6 
(591) Trắng, xanh lam, xanh dương đậm. 
(731) Mitr Phol Sugar Corporation 

Limited  (TH) 
2 Ploenchit Center, Sukhumvit Road, 
Klongtoey Sub-district, Klongtoey 
District, Bangkok, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 30: Đường tinh luyện, đường hạt thô tinh luyện, đường kính, đường hạt caramel; 
đường để uống cà phê; đường đá (đường cứng, là nguyên liệu sản xuất bánh kẹo), đường 
nâu (chưa tinh chế hẳn), đường vàng mềm, đường tự nhiên chưa tinh chế; đường nghịch 
chuyển không hoàn toàn. 

 
 

(210) 4-2012-28972 (220) 21.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(731) Hi-Tec Sports International 
Holdings B.V.   (NL) 
Paasheuvelweg 22A, 1105 BJ, 
AMSTERDAM Zuidoost, The 
Netherlands  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 09: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu dùng để bảo hộ, bảo hiểm (chống tai nạn); 
quần áo đồ đi chân và đồ đội đầu để bảo hộ, bảo hiểm (chống tai nạn) trong công nghiệp; 
quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu để bảo hộ, bảo hiểm phòng chống tai nạn, hỏa hoạn và 
bị thương; quần áo và đồ đi chân bảo hộ (chống tai nạn) không thấm nước; kính bảo hộ 
(chống tai nạn); kính bảo hộ và bảo vệ cho mắt (chống tai nạn); kính bảo hộ và bảo vệ mắt 
dùng trong thể thao (chống tai nạn); không bao gồm găng tay và ống tay áo bảo hộ (tránh 
cho tay khỏi bị thương như bị cứa, cắt. . .) dùng trong công nghiệp.  

 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, giày, dép, mũ nón.  
 
 

(210) 4-2012-29023 (220) 24.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.1.12; A5.1.8; 26.13.25 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Tuyết 
Phụng    (VN) 
Số 56B, quốc lộ 60, ấp 4, thị trấn Mỏ 
Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 02: Nước màu dừa (dùng để chế biến thức ăn ướp kho và nấu nướng thay thế màu 
thực phẩm). 
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(210) 4-2012-29024 (220) 24.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.1.12; A5.1.8; 26.13.25 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Tuyết 
Phụng  (VN) 
Số 56B, quốc lộ 60, ấp 4, thị trấn Mỏ 
Cày, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo dừa, kẹo chuối, kẹo trái cây. 
 
 

(210) 4-2012-29028 (220) 24.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 24.11.18; 24.11.25; 26.4.2 
(591) Nâu đen, đỏ, xanh, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Thành Phát   (VN) 
Số 18, tổ 14A, phường Thanh Lương, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, vật liệu phủ tường, sàn (sàn gỗ công nghiệp, sàn gỗ 
tự nhiên, sàn ngoài trời), đồ điện gia dụng (ti vi, tủ lạnh, đài cát xét), đèn, bộ đèn điện, đồ 
nội thất (tủ, giường, bàn, ghế), đồ ngũ kim (cửa sắt, búa, kìm), sơn, kính, thiết bị lắp đặt 
trong xây dựng, kim loại, quặng kim loại; mua bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của « 
tô, xe máy; mua bán văn phòng phẩm, nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh; mua 
bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị viễn thông, thiết 
bị nghe nhìn, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng; mua bán gạo, lương thực, 
thực phẩm, đồ uống, nông sản nguyên liệu; mua bán vải, hàng may mặc, giày dép, vali, 
túi cặp hàng da và giả da.  

 
 

(210) 4-2012-29029 (220) 24.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.1.5; 3.7.21; A3.7.24; 5.5.19 
(591) Đỏ, xanh, vàng. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Việt Dũng  (VN) 
Số 5, ngõ 54/28 Nguyễn Chí Thanh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, vật liệu phủ tường, sàn (sàn gỗ công nghiệp, sàn gỗ 
tự nhiên, sàn ngoài trời), đồ điện gia dụng (ti vi, tủ lạnh, đài cát xét), đèn, bộ đèn điện, đồ 
nội thất (tủ, giường, bàn, ghế), đồ ngũ kim (cửa sắt, búa, kìm), sơn, kính, thiết bị lắp đặt 
trong xây dựng, kim loại, quặng kim loại; mua bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của « 
tô, xe máy; mua bán văn phòng phẩm, nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh; mua 
bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị viễn thông, thiết 
bị nghe nhìn, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng; mua bán gạo, lương thực, 
thực phẩm, đồ uống, nông sản nguyên liệu; mua bán vải, hàng may mặc, giày dép, vali, 
túi cặp hàng da và giả da.  
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(210) 4-2012-29085 (220) 24.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(731) WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.  
(US) 
500 RenaIssance Drive, Suite 101, Saint 
Joseph, Michigan 49085 USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Các thiết bị và dụng cụ nhà bếp và gia dụng chạy bằng điện, cụ thể là máy đập 

chạy điện; máy trộn chạy điện; máy trộn khuấy chạy điện; thiết bị cơ điện để chế biến đồ 
uống; máy ép vắt trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy ép chạy điện dùng để ép 
nước trái cây và rau củ; máy cắt chạy điện; máy xay thực phẩm chạy điện; thiết bị cơ điện 
để chế biến thức ăn; máy chế biến thức ăn chạy điện; máy thái lát chạy điện; máy bóc vỏ 
chạy điện; máy nạo rau củ; máy nhào bột; máy làm mì sợi chạy điện; dao điện; máy mài 
dao chạy điện; máy cắt vạn năng chạy điện; máy mài vạn năng chạy điện; máy xay 
nghiền chạy điện cho mục đích gia dụng; dụng cụ mở nắp hộp chạy điện; máy may; máy 
đan; máy là; máy cắt lông động vật; máy hút bụi chân không chạy điện; thiết bị và máy 
đánh bóng dùng điện; thiết bị làm sạch sử dụng hơi nước chạy bằng điện; thiết bị cung 
cấp năng lượng chạy điện; máy ngưng tụ; máy vắt cho đồ giặt; máy xử lý bao gồm máy 
xử lý chất thải; đai truyền cho băng tải; máy làm sạch chạy điện (máy giặt ap suất); máy 
rửa thực phẩm; máy công cụ; dụng cụ cầm tay chạy điện, không vận hành thủ công, máy 
đánh sữa chạy điện, thiết bị ngưng tụ. 

 
Nhóm 11: Máy móc và thiết bị để làm nóng, nấu ăn, nướng, hấp, làm lạnh, làm đông lạnh, 
làm khô, điều hòa không khí, làm sạch không khí, thông gió và cung cấp nước; bếp nấu; 
dụng cụ nấu nướng dùng điện; máy làm lạnh rượu có thể mang đi được hoặc đặt ở trên 
quầy hàng; máy làm đá lạnh có thể mang đi được hoặc ở trên quầy hàng; thiết bị làm lạnh 
đồ uống; thiết bị và máy làm đá lạnh; tủ ướp lạnh; thiết bị khử nước cho thực phẩm; thiết 
bị làm ấm thực phẩm chạy điện; thiết bị có khay làm ấm thực phẩm; thiết bị giữ ấm bình; 
thiết bị giữ ấm đĩa có thể mang đi được hoặc đặt ở trên quầy hàng; xiên thịt để nướng 
trong lò quay; thiết bị để nướng và dụng cụ đi kèm; ấm đun nước dùng điện; máy pha cà 
phê chạy điện; mây lọc cà phê chạy điện; bình nước chạy điện; máy làm sữa chua chạy 
điện; máy làm kem trái cây; máy làm kem lạnh; máy sấy tóc; máy làm đá lạnh; bếp ga có 
lô nướng và mặt bếp để nấu; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; tủ làm mát rượu có thể điều 
chỉnh nhiệt độ; bếp có thể điều chỉnh nhiệt độ chạy điện có gắn hệ thống cách thủy; máy 
đa chức năng kết hơp khử mùi, chống nhăn vải và sấy khô; thiết bị sấy khô đồ giặt là chạy 
điện; thiết bị phun hơi nước làm phẳng vải và quần áo; thiết bị suởi ấm; thiết bị làm nóng; 
lò đốt chuyển đổi giữa các loại nhiên liệu; bơm nhiệt; thiết bị bay hơi; cuộn dây xoắn của 
thiết bị bay hơi; máy hút ẩm; máy tạo ẩm; máy tạo ẩm trung tâm; máy lọc không khí; 
thiết bị làm sạch không khí; thiết bị lọc không khí trung tâm; quạt thông gió; quạt điện có 
thể mang đi được; nồi hơi; bộ trao đổi nhiệt (không là bộ phận của máy móc); các thiết bị 
máy nước nóng, thiết bị làm mát và thiết bị đánh giá chất lượng nước dùng cho gia đình 
và nhà bếp cụ thể là thiết bị cung cấp nước lạnh và đá từ tủ lạnh; thiết bị cung cấp nước 
nóng, nước lạnh, nước đun sôi, nước sủi bọt và nước lọc; thiết bị phân phối nước nóng; 
máy nước nóng chạy bằng ga hoặc điện; thiết bị cung cấp nước; thiết bị lọc nước; thiết bị 
và máy làm sạch nước; thiết bị khử trùng nước, hệ thống lọc nước cho tủ lạnh; thiết bị lọc 
nước cung cấp cho gia đình; thiết bị làm mềm nước; hệ thống lọc đặt chìm dưới bồn rửa; 
thiết bị thẩm thấu ngược dùng để điều chỉnh chất lượng nước; bộ phận thẩm thấu ngược 
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dùng để giảm độ lợ của nước; bộ phận thẩm thấu ngược dùng để giảm độ mặn của nước; 
thiết bị lọc nước được đặt trên quầy hàng; vòi lọc nước; thiết bị làm nguội nước; bồn rửa; 
bồn giặt; phụ kiện của bồn rửa bao gồm vòi, vật dùng để lọc dạng lưới vật dụng cụ phun; 
thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt phát quang (LED); hệ thống đèn đi ốt phát quang dùng 
để chiếu sáng; bộ phận và linh kiện cho tất cả hàng hóa nêu trên trong nhóm 11. 

 
 

(210) 4-2012-29105 (220) 24.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.5.16; 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, cam. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và du lịch Kinh 
Đô  (VN) 
Số 35A, ngõ 171 Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện với mục đích quảng cáo; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương 

mại; quảng cáo thương mại; điều tra thương mại; môi giới thương mại. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ thuê mua tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; 
dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tư vấn đầu tư vốn; dịch vụ môi giới chứng khoán.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành; dịch vụ du lịch trong và ngoài nước; dịch vụ tổ chức 
các chuyến du lịch; dịch vụ hướng dẫn du lịch; dịch vụ đặt trước vé máy bay; dịch vụ cho 
thuê xe.  

 
Nhóm 41: Giáo dục đào tạo: cao đẳng, đại học và sau đại học; dịch vụ tư vấn về tuyển 
sinh trường đào tạo dạy nghề; tư vấn du học; dịch vụ tư vấn và đào tạo phát triển nguồn 
nhân lực; tổ chức các chương trình và các cuộc thi có thưởng nhằm khích lệ người tiêu 
dùng sử dụng dịch vụ du lịch. 

 
 

(210) 4-2012-29119 (220) 24.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) Công ty TNHH Kench   (VN) 

Khu công nghiệp Hapro, xã Lệ Chi, 
huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu, đồ uống có cồn. 
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(210) 4-2012-29122 (220) 24.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.23; 25.7.20 
(591) Cam, xám, xám nhạt, đen. 
(731) Công ty TNHH giải pháp phần 

mềm Sài Gòn Y  (VN) 
216 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các dụng cụ y khoa.  
 
 

(210) 4-2012-29128 (220) 25.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.4.6; 26.13.25 
(591) Vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đại Phong  (VN) 
Số 129 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm kim loại thường không nằm trong các nhóm khác bao gồm: phụ 
kiện cửa đi và cửa sổ (bản lề, khóa tay nắm, ray trượt), phụ kiện phòng tắm (kẹp kính, bản 
lề, tay nắm), phụ kiện cầu thang (trụ cầu thang, tay vịn), phụ kiện mặt dựng (các bộ phận 
kết nối vật liệu). 

 

Nhóm 07: Các bộ phận ghép nối và chuyển động (không dùng cho các phương tiện giao 
thông trên bộ) gồm: thiết bị đóng cửa bằng điện, thiết bị mở cửa bằng điện. 

 

Nhóm 20: Gương soi. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; dịch vụ trang trí 
nội ngoại thất. 

 
 

(210) 4-2012-29161 (220) 25.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(731) Kwang Yang Motor Co., Ltd.  
(TW) 
No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin 
District, Kaohsiung, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 01: Dầu phanh; chế phẩm có tác dụng tiết kiệm nhiên liệu; hoá chất phụ gia cho 
dầu công nghiệp; chất lỏng dẫn động; chất làm mát cho động cơ xe. 

 

Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; quần áo bảo hộ cho người đi xe máy; bình ắc quy; đi ốt phát 
quang; chíp (tổ hợp vi mạch); khoá điện tử; pin liti-măng gan; pin liti-sắt; bộ điều khiển 
cho xe cộ.  
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Nhóm 11: Bóng đèn điện; thiết bị phát sáng; đèn tự động; thiết bị phát sáng cho xe cộ; 
điều hoà không khí dùng cho xe cộ; thiết bị thông gió (điều hoà không khí) dùng cho xe 
cộ.  

 
 

(210) 4-2012-29193 (220) 25.12.2012 
  (441) 27.05.2013 
(300) 85/662223 26.06.2012 US 

(731) The William Carter Company  
(US) 
1170 Peachtree Street, Atlanta, Georgia 
30309 USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 35: Cửa hàng bán lẻ và bán hàng trực tuyến quần áo, giầy dép, mũ nón. 
 
 

(210) 4-2012-29268 (220) 26.12.2012 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất hóa chất SH  (VN) 
Thôn 11, xã Thiên Hương, huyện Thủy 
Nguyên, thành phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni, kim loại dạng bột. 
 
 

(210) 4-2012-29321 (220) 26.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.1; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, ghi, đen, trắng. 
(731) VB ASIA PTE., LTD  (SG) 

51 Goldhill Plaza #22-06/07 Singapore 
308900 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý dự án liên quan đến các công trình xây dựng, hệ thống và trang 
thiết bị sàn công nghiệp, hệ thống và trang thiết bị phòng cháy. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ thi công, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các công trình xây dựng, hệ thống 
và trang thiết bị sàn công nghiệp, hệ thống và trang thiết bị phòng cháy; dịch vụ giám sát 
dự án liên quan đến các công trình xây dựng (dịch vụ phụ trợ cho dịch vụ xây dựng) và 
trang thiết bị xây dựng, hệ thống và trang thiết bị sàn công nghiệp, hệ thống và trang thiết 
bị phòng cháy; dịch vụ chuẩn bị (làm sạch) bề mặt trong xây dựng và công nghiệp; dịch 
vụ sơn phủ bảo vệ, sơn hàng hải và chống thấm nước trong xây dựng và công nghiệp; dịch 
vụ cách nhiệt, cách điện, cách âm trong xây dựng và công nghiệp; dịch vụ tiếp cận trong 
xây dựng và công nghiệp (dịch vụ phụ trợ cho dịch vụ xây dựng); dịch vụ lắp đặt, bảo trì 
và cho thuê giàn giáo, dây cáp, thiết bị điện và cơ học dùng cho mục đích tiếp cận (dịch 
vụ phụ trợ cho dịch vụ xây dựng).  
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Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, khảo sát và nghiên cứu khả thi trong lĩnh vực xây dựng, phòng 
cháy và công nghiệp; dịch vụ tư vấn dự án liên quan đến các công trình xây dựng, hệ 
thống và trang thiết bị sàn công nghiệp, hệ thống và trang thiết bị phòng cháy 

 
 

(210) 4-2012-29322 (220) 26.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; A11.3.7; A11.3.20; 25.1.6 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, đỏ, 

tím, vàng, đen, trắng, nâu. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương  (VN) 
Số 01 Lê Đức Thọ, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cháo ăn liền. 
 
 

(210) 4-2012-29345 (220) 27.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 26.13.25 
(731) Kabushiki Kaisha Nichirei 

(Nichirei Corporation)    (JP) 
19-20, Tsukiji 6-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; đóng gói hàng hóa và cất giữ hàng hóa; thuê và cho thuê (theo 
yêu cầu và bản kê khai của bên thứ ba) kho lạnh và phòng đông lạnh; lưu kho thực phẩm 
dễ hư hỏng để giữ chất lượng hàng hóa; bốc xếp hàng hóa và dỡ hàng hóa; vận chuyển, 
lưu kho, vận chuyển bằng tàu thủy, chuyển và phân phối hàng hoá, đóng gói và đóng gói 
lại hàng hoá; vận chuyển (làm mát hay không làm mát) hàng hóa; môi giới vận tải; dịch 
vụ môi giới hàng hải; dịch vụ lưu giữ hàng hoá có sự điều chỉnh nhiệt độ bằng việ làm 
đông lạnh, rã đông để giữ chất lượng hàng hóa; dịch vụ gửi hàng nhanh và vận chuyển 
hàng bằng tàu thủy.  

 
 

(210) 4-2012-29362 (220) 27.12.2012 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Con Đường 
Xanh Quảng Nam  (VN) 
Lô 8, khu công nghiệp Điện Nam - Điện 
Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, quần áo thời trang.  
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(210) 4-2012-29368 (220) 27.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.1; 7.1.24; 26.13.25 
(591) Đỏ, nâu, xanh dương, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 

dựng Tân Sơn   (VN) 
Thôn Lương, xã Tri Phương, huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; xi măng; gạch; ngói; tấm lợp không bằng kim 

loại.  
 
 

(210) 4-2012-29434 (220) 27.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) A2.3.23; 26.4.4; A2.5.23; A2.1.23 
(591) Trắng, hồng đậm, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Đầu tư Văn 

Minh   (VN) 
Số 29 Văn Cao, phường Đằng Giang, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh dưới hình thức siêu thị và hệ thống phân phối bán lẻ; kinh doanh 

thương mại đìện tử các mặt hàng sau: lương thực, thực phẩm (rau, củ, quả tươi và đã qua 
chế biến, hàng thủy sản tươi và đã qua chế biến, bánh, kẹo, đường, cà phê, chê, bánh mì, 
muối, gia vị, mì ăn liền, miến, sữa bột, sữa, sữa chua), hóa mỹ phẩm (xà phòng, chất tẩy 
rửa và vệ sinh, dầu gội đầu, kem đánh răng, thuốc nhuộm tóc, nước hoa), đồ uống (nước 
uống tinh khiết, bia, nước ngọt, đồ uống có cồn và không có cồn, đồ uống có ga và không 
có ga), thuốc lá, bàn chải đánh răng, đồ điện gia dụng (bình nóng lạnh, tủ lạnh, điều hòa 
không khí, máy giặt, máy sấy quần áo, máy hút ẩm, tủ bảo quản thực phẩm, ấm đun nước 
siêu tốc, ấm sắc thuốc, tủ bếp, bàn là, bếp từ, bếp ga, thiết bị phân phối nước nóng lạnh, 
bộ nồi nấu, lò vi sóng, lò nướng, nồi lẩu điện, máy xay sinh tố, máy  hút mùi, máy hút 
bụi, máy sấy bát, máy sấy tóc, máy lọc nước tinh khiết, máy lọc không khí, máy xay đậu 
nành, máy sưởi, máy tạo ẩm, nồi cơm, nồi áp suất, nồi hầm, quạt, máy phát điện, bát, đĩa, 
dao, thìa, dĩa, đũa, nồi, chảo, cốc, chén), đồ điện tử (tivi, phụ kiện của tivi, cát sét và phụ 
kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, đầu thu kỹ thuật  số, đầu đọc đĩa và 
phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, âm-li, mi-cờ-rô, ổn áp, máy thu âm, tai 
nghe nhạc, điện thoại di động và các phụ kiện kèm theo, máy vi tính và các phụ kiện kèm 
theo), quần áo và sản phẩm dệt may, giày dép, đồ chơi trẻ em, dụng cụ thể thao (vợt chơi 
cầu lông, bộ dụng cụ chơi bóng bàn, bộ dụng cụ câu cá, bộ đồ bơi, bộ dụng cụ chơi gôn, 
quả bóng đá, quả bóng chuyền, bộ đồ dùng cho người leo núi, găng tay leo núi), dụng cụ 
âm nhạc (đàn ghi ta, đàn piano, sáo, kèn) giấy ăn, giấy vệ sinh, văn phòng phẩm (sách, vở, 
bút, giấy in, túi đựng hồ sơ, cặp đựng hồ sơ, máy hủy giấy tờ), xe đạp, xe đạp điện, xe 
máy, máy móc dùng cho ngành phim ảnh (máy ảnh, máy quay phim, túi đựng máy ảnh, 
máy tráng phim, rửa ảnh, máy in ảnh), sơn tường, bột trét tường, bột màu dùng trong hội 
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họa, hương thơm để thắp, dược phẩm và thực phẩm chức năng, giá treo quần áo bằng kim 
loại.  

 
 

(210) 4-2012-29456 (220) 28.12.2012 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Tổng Hợp  (VN)
232 Lý Thường Kiệt, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 07: Máy cày, bừa, máy gieo hạt; máy gặt đập liên hợp được sử dụng trong nông 

nghiệp và lâm nghiệp. 
 
 

(210) 4-2012-29457 (220) 28.12.2012 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Tổng Hợp  (VN)
232 Lý Thường Kiệt, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 07: Máy cày, bừa, máy gieo hạt; máy gặt đập liên hợp được sử dụng trong nông 

nghiệp và lâm nghiệp. 
 
 

(210) 4-2012-29458 (220) 28.12.2012 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Tổng Hợp  (VN)
232 Lý Thường Kiệt, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 07: Máy cày, bừa, máy gieo hạt; máy gặt đập liên hợp được sử dụng trong nông 

nghiệp và lâm nghiệp. 
 
 

(210) 4-2012-29459 (220) 28.12.2012 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Tổng Hợp  (VN)
232 Lý Thường Kiệt, thành phố Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 07: Máy cày, bừa, máy gieo hạt; máy gặt đập liên hợp được sử dụng trong nông 

nghiệp và lâm nghiệp. 
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(210) 4-2012-29470 (220) 28.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.7; 26.11.3 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
vận tải thương mại dịch vụ 
MPC  (VN) 
141D Phan Đăng Lưu, phường 02, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải: các dịch vụ liên quan đến phương tiện vận chuyển gồm: Cho 
thuê phương tiện xe vận tải; Vận chuyển hàng hóa đường bộ; Vận tải hành khách đường bộ. 

 
 

(210) 4-2012-29512 (220) 28.12.2012 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Huỳnh Điểu  (VN) 
ấp 3, xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, 
tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 20: Nội thất đồ cúng (bằng gỗ) như: tủ thờ, bình phong, bàn ghế, tượng phật, thần 
tài, trống mõ. 

 
 

(210) 4-2012-29557 (220) 28.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(731) N2N Global Solutions Sdn. 
Bhd.   (MY) 
Wisma N2N, Level 9, Tower 2, Avenue 
3, Bangsar South, No.8, Jalan Kerinchi, 
59200 Kuala Lumpur, Malaysia.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu và triển khai [cho người 
khác]; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; tư vấn phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-29558 (220) 28.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(731) N2N Global Solutions Sdn. 
Bhd.   (MY) 
Wisma N2N, Level 9, Tower 2, Avenue 
3, Bangsar South, No.8, Jalan Kerinchi, 
59200 Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 
xuống được]; phần mềm máy tính thích nghi để sử dụng trong các hoạt động của máy tính 
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[ghi sẵn]; phần mềm mảy tính mô phỏng [ghi sẵn] để sử dụng trong máy tính kỹ thuật số; 
phần mềm máy tính quản lý mạng [ghi sẵn].  

 
 

(210) 4-2012-29559 (220) 28.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(731) N2N Global Solutions Sdn. 
Bhd.    (MY) 
Wisma N2N, Level 9, Tower 2, Avenue 
3, Bangsar South, No.8, Jalan Kerinchi, 
59200 Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính [ghi sẵn]; chương trình máy vi tính [phần mềm có thể tải 
xuống được]; phần mềm máy tính thích nghi để sử dụng trong các hoạt động của máy tính 
[ghi sẵn]; phần mềm máy tính mô phỏng [ghi sẵn] để sử dụng trong máy tính kỹ thuật số; 
phần mềm máy tính quản lý mạng [ghi sẵn].  

 
 

(210) 4-2012-29582 (220) 28.12.2012 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.1 
(591) Xanh cửu long, trắng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất - 

kinh doanh Toàn Mỹ   (VN) 
Khu phố Hoà Lân 1, phường Thuận 
Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; cửa sắt; két sắt; các loại vỏ bình ép khí bằng kim loại cụ thể như': 
vỏ bình cứu hoả, vỏ bình oxy, vỏ bình khí cho máy hàn, vỏ bình ga; ốc vít bằng kim loại; 
lan can bằng kim loại; tay vịn cầu thang bằng kim loại.  

 

Nhóm 11: Máy lọc không khí; quạt điện; nồi cơm điện; máy khử trùng rau quả; máy khử 
trùng tia cực tím; máy lọc nước; máy xử lý nước (làm sạch và hoạt hóa nước); vòi phun 
nước mát xa (massage) dùng trong nhà tắm; máy tắm nước nóng; các chi tiết trang trí cho 
dụng cụ gia đình bằng kim loại cụ thể như: chân đèn trang trí (bộ phận của đèn). 

 

Nhóm 19: Cửa nhựa; cửa gỗ; gạch; vật liệu xây dựng phi kim loại thuộc nhóm này.  
 
 

(210) 4-2013-00032 (220) 02.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(591) Vàng cam, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH văn hóa Hương 
Thủy   (VN) 
Số 24B, xóm Hạ Hồi, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội
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(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; văn phòng phẩm; keo dán dùng cho văn phòng 
hoặc dùng cho gia đình; bút lông; máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ đạc bằng 
gỗ); đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không kể máy móc dùng cho mục đích này), 
chữ in, bản in đúc (clisê). 

 

Nhóm 38: Quảng cáo; chức năng văn phòng.  
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá.  
 
 

(210) 4-2013-00039 (220) 02.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật  (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện, bếp ga, ấm siêu tốc, quạt điện, nồi áp suất 
dùng điện (nồi hầm), bóng đèn điện các loại. 

 
 

(210) 4-2013-00056 (220) 02.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Hồng. 
(731) Công ty TNHH Taisun Việt Nam  

(VN) 
Lô A1-6, đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Tã giấy em bé; tã giấy người lớn; tã lót trẻ em bằng giấy/xenlulô (dùng một lần). 
 

Nhóm 35: Mua bán: bỉm (tã lót) trẻ em, người lớn bằng giấy, khăn lau bằng giấy, khăn 
ướt bằng giấy. 

 
 

(210) 4-2013-00059 (220) 02.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.23; A1.1.10; A5.5.20 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại và dịch vụ Anh Tiến  (VN) 
66 Trần Thái Tông, lô A/D6 khu đô thị 
mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn. 
 
 

(210) 4-2013-00150 (220) 03.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần thiết bị Viễn 
Đông  (VN) 
Tầng 6 tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng 
Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm; máy phun xịt nước; máy phun thuốc trừ sâu; máy cưa; máy cắt cỏ; 
máy nén khí; động cơ, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; máy phát điện; 
thiết bị phun xịt [máy móc]; máy nông nghiệp.  

 

Nhóm 19: ống dẫn chịu áp [không bằng kim loại].  
 
 

(210) 4-2013-00165 (220) 04.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.11.5; A1.1.10; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, vàng tươi, vàng nhạt. 
(731) Hộ kinh doanh Bùi Thị Kim 

Ngân  (VN) 
5/49/21 Nơ Trang Long, phường 7, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chay: chà bông chay, cá cơm chay, tóp mỡ chay, dưa món chay 
(làm từ rau củ quả); kiệu ngâm chua ngọt.  

 
Nhóm 30: Muối tiêu chay 

 

(210) 4-2013-00201 (220) 04.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A15.9.18 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Zoonal Quốc 

TẾ  (VN) 
Số 2 phố Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
745 

(210) 4-2013-00203 (220) 04.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Beauty 21 Cosmetics, Inc   (US) 
2021 S.Archibald Ave, Ontario, 
California, USA 91761  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm chăm sóc móng; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc mặt và 
da; bộ đồ trang điểm (mỹ phẩm); bộ làm móng tay bao gồm: nước sơn móng tay, dầu làm 
bóng móng tay.  

 
 

(210) 4-2013-00204 (220) 04.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
điện tử Phú Thịnh   (VN) 
Đường 181, khu công nghiệp Hapro, xã 
Phú Thụy, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Loa; âm ly; đầu đĩa; máy nghe nhạc; máy quay phim; màn hình (LCD).  
 
 

(210) 4-2013-00223 (220) 04.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.5.25; 1.15.23 
(591) Trắng, đen, vàng. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Vân Trang  (VN) 
Phòng 301A, toà nhà An Sinh, thị trấn 
Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại: sắt, thép, phôi thép, nhôm, đồng.  
 

Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh bằng sứ: chậu rửa mặt, bồn tắm, chậu rửa (lavabo).  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: xi măng, vôi, thạch cao.  
 

Nhóm 21: Đồ gốm; đồ sứ để chứa đựng; đồ gia dụng dùng trong gia đình bằng thủy tinh 
(bình, ly).  

 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm và các vật nuôi khác.  
 

Nhóm 35: Đại lý mua, đại lý bán, đại lý ký gửi: đồ gốm, đồ sứ để chứa đựng, đồ gia dụng 
bằng thủy tinh như cốc, ly, bình chứa uống nước, đồ trang trí nội thất bằng mây tre đan 
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như bàn ghế mây, giỏ hoa đan bằng mây, khay để nước uống, mặt hàng đồ gia dụng bằng 
kim loại, nhựa, gỗ như xoong nồi bằng inôc, dao, kéo, chậu nhôm, chậu nhựa, rổ, giá 
bằng inôc và bằng nhựa, bàn, ghế, tủ, giường bằng gỗ, thiết bị viễn thông, đồ điện tử như 
máy tính, máy in, máy kích điện, tivi, đầu đĩa, điện lạnh, đồ điện dân dụng, các linh kiện, 
phụ tùng thay thế như dây cáp điện, cầu dao, công tắc, ổ cắm, cầu chì, bộ nạp ắc quy, hộp 
số điện, bảng điện, thiết bị tin học, máy văn phòng, máy công nghiệp như máy hàn, máy 
cắt, máy may, máy sản xuất thức ăn gia súc, mực in, phần mềm máy tính, trang thiết bị y 
tế, thiết bị ngành nước, thiết bị phòng cháy chữa cháy, camera quan sát, thiết bị chống 
trộm, chống đột nhập, thép, phôi thép, xi măng, vôi, thạch cao (không dùng trong y tế), 
các loại máy móc, thiết bị, nguyên liệu phục vụ ngành xi măng, ngành than, ngành xây 
dựng, ngành nông nghiệp, cây giống phục vụ ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, con giống 
thủy sản, con giống gia súc, gia cầm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn nuôi trồng; xuất nhập 
khẩu và mua bán: đồ gốm, đồ sứ để chứa đựng, đồ gia dụng bằng thủy tinh như cốc, ly, 
bình chứa uống nước, đồ trang trí nội thất bằng mây tre đan như bàn ghế mây, giỏ hoa đan 
bằng mây, khay để nước uống, mặt hàng đồ gia dụng bằng kim loại, nhựa, gỗ như xoong 
nồi bằng inôc, dao, kéo, chậu nhôm, chậu nhựa, rổ, giá bằng inôc và bằng nhựa, bàn, ghế, 
tủ, giường bằng gỗ, thiết bị viễn thông, đồ điện tử như máy tính, máy in, máy kích điện, 
tivi, đầu đĩa, điện lạnh, đồ điện dân dụng, các linh kiện, phụ tùng thay thế như dây cáp 
điện, cầu dao, công tắc, ổ cắm, cầu chì, bộ nạp ắc quy, hộp số điện, bảng điện, thiết bị tin 
học, máy văn phòng, máy công nghiệp như máy hàn, máy cắt, máy may, máy sản xuất 
thức ăn gia súc, mực in, phần mềm máy tính, trang thiết bị y tế, thiết bị ngành nước, thiết 
bị phòng cháy chữa cháy, camera quan sát, thiết bị chống trộm, chống đột nhập, thép, 
phôi thép, xi măng, vôi, thạch cao (không dùng trong y tế), các loại máy móc, thiết bị, 
nguyên liệu phục vụ ngành xi măng, ngành than, ngành xây dựng, ngành nông nghiệp, 
cây giống phục vụ ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, con giống thủy sản, con giống gia súc, 
gia cầm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn nuôi trồng.  

 
 

(210) 4-2013-00224 (220) 04.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1 
(731) TJ FOOTWEAR LTD   (GB) 

Palmerstone House, 814 Brighton Road 
Purley, Surrey CR8 2BR, UNITED 
KINGDOM  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt như sáp đánh giày và kem 

đánh giày; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, tẩy rửa và mài mòn/làm nhám cho giày; xà 
phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng. 

 
Nhóm 18: Da và da giả; túi đeo; túi xách tay; túi cầm tay cho phụ nữ; ví; vali; túi du lịch; «.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục).  

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ và mua bán kính đeo mắt, kính râm, bao đựng kính, gọng 
kính đeo mắt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, 
nước xức tóc và đồ da, cụ thể là: túi đeo, ví, túi cầm tay, thắt lưng, túi cầm tay cho phụ nữ, 
cặp đựng, ba lô và giả da, vali và túi du lịch, ô, dù và gậy chống, đồ trang sức, đá quý, 
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dụng cụ đo giờ và dụng cụ bấm giờ/đếm nhịp qua mạng máy tính toàn cầu; quảng cáo; 
quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh.   

 
 

(210) 4-2013-00225 (220) 04.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Vàng nâu, đen. 
(731) TJ FOOTWEAR LTD    (GB) 

Palmerstone House, 814 Brighton Road 
Purley, Surrey CR8 2BR, UNITED 
KINGDOM   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt như sáp đánh giày và kem 
đánh giày; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, tẩy rửa và mài mòn/làm nhám cho giày; xà 
phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; kem đánh răng.  

 

Nhóm 18: Da và da giả; túi deo; túi xách tay; túi cầm tay cho phụ nữ; ví; vali; túi du lịch; «.   
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục).   
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ và mua bán kính đeo mắt, kính râm, bao đựng kính, gọng 
kính đeo mắt, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, 
nước xức tóc và đồ da, cụ thể là: túi đeo, ví, túi cầm tay, thắt lưng, túi cầm tay cho phụ nữ, 
cặp đựng, ba lô và giả da, vali và túi du lịch, ô, dù và gậy chống, đồ trang sức, đá quý, 
dụng cụ đo giờ và dụng cụ bấm giờ/đếm nhịp qua mạng máy tính toàn cầu; quảng cáo; 
quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh.   

 
 

(210) 4-2013-00243 (220) 05.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.5.1; 1.13.1; A26.11.7 
(731) Akita Electronics Co. LLC  (AE)

P.O. Box 9029, Dubai, United Arab 
Emirates 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện 
giao thông trên bộ); bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện 
giao thông trên bộ); nông cụ (không thao tác thủ công); máy ấp trứng; máy bán hàng tự 
động; bơm hơi [trang bị của xưởng sửa chữa; máy trộn chạy điện dùng cho mục đích gia 
đình; cưa xích; máy xay cà phê, không phải loại vận hành bằng tay; máy nén; máy trộn bê 
tông; máy nghiền / máy xay gia dụng chạy điện; máy rửa bát đĩa; máy khoan; khoan cầm 
tay chạy điện; thiết bị cắt hồ quang điện; máy đánh trứng chạy điện; thiết bị hàn hồ quang 
điện; búa điện; thiết bị hàn dùng điện; điện cực dùng cho máy hàn; máy phát điện khẩn 
cấp; máy chế biến thức ăn dùng điện; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; 
máy phát điện; máy xay; máy là (máy móc); máy ép trái cây; máy nhà bếp dùng điện; 
máy thái thịt; máy băm thịt; máy xay dùng trong gia đình [không phải loại thao thác bằng 
tay]; máy trộn; máy nhào; máy bơm; máy đầm; máy cưa; máy may; thiết bị hàn kim loại 
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dùng điện; thiết bị hàn kim loại vận hành bằng gaz; máy vắt khô quần áo [không sấy]; 
công cụ cầm tay không phải loại vận hành thủ công; máy hút bụi; máy giặt; máy giặt 
[xưởng giặt]; máy bơm nước; thiết bị hàn vận hành bằng gaz; máy hàn điện. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang học, cân, đo, 
báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, cấp cứu và giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dùng để 
truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; 
thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi; 
đĩa compắc, đĩa DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số; các cơ cấu được vận hành bằng 
đồng xu; máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính; phần mềm máy 
tính; thiết bị dập lửa; ăng-ten, thiết bị âm thanh và hình ảnh; pin điện; pin điện cho xe cộ; 
máy tính và các bộ phận của chúng; máy đọc đĩa compắc; đĩa compắc [nghe - nhìn]; đĩa 
compắc (bộ nhớ chỉ đọc); máy vi tính; bộ đổi điện; máy đọc đĩa DVD; bảng thông báo 
điện tử; bộ đảo điện; máy tính xách tay; đèn đi ốt phát quang [LED]; loa; tín hiệu bằng 
đèn neon; máy tính ghi chép; máy thu thanh và thu hình; máy quay đĩa; thiết bị ghi và phụ 
kiện của chúng; thiết bị thu qua vệ tinh; pin năng lượng mặt trời, máy nghe nhạc âm thanh 
nổi dùng cho cá nhân; thiết bị thu hình; thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); dụng cụ bảo hộ 
chống sự tăng vọt điện áp. 

 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh; máy điều hoà không khí cho xe cộ; thiết bị điều 
hoà không khí; thiết bị làm lạnh không khí; lò bánh mì; thiết bị làm lạnh đồ uống; máy 
làm bánh quy; máy làm bánh mì; lò nướng bánh mỳ bằng điện; máy làm bánh ngọt; đèn 
trần; máy pha cà phê dùng điện; bếp có lò nướng và lò nướng; bếp nấu; chảo rán sâu lòng 
dùng điện; chảo rán dùng điện; xoong nấu dùng điện; đèn điện; quạt gió [điều hoà không 
khí]; quạt điện dùng cho cá nhân; đèn pin [đèn để soi sáng]; máy ướp lạnh; đèn khí đốt; 
thiết bị sinh khí axetylen; vỉ nướng [thiết bị nấu nướng]; máy sấy tóc [thiết bị sấy khô]; 
tấm sưởi; chụp hút khói dùng cho nhà bếp; tấm sưởi ấm; thiết bị và máy làm đá lạnh; ấm 
đun nước dùng điện; thiết bị nấu bếp [lò]; đèn; thiết bị sấy khô đồ giặt là dùng điện; bóng 
đèn; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); chảo áp suất dùng điện; bộ tản nhiệt dùng điện; tủ 
bày hàng đông lạnh; tủ lạnh; thiết bị làm nóng bánh xăng-đúych; bộ thu năng lượng mặt 
trời [sưởi ấm, đốt nóng]; lò nướng bánh bằng điện; máy pha trà; khuôn bánh quế dùng 
điện. 

 
 

(210) 4-2013-00247 (220) 05.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.5.1; A1.1.10; 26.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, xanh tím than, xanh lá cây, 

vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Minh 
Ngọc  (VN) 
Số 204, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 32, 
phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 06: Tôn mạ màu; tôn xốp (vật liệu xây dựng bằng kim loại góp phần cách âm - 
cách nhiệt); tấm lợp bằng kim loại; thép định hình để làm khung được sản xuất theo tiêu 
chuẩn Nhật Bản. 
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(210) 4-2013-00262 (220) 07.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A25.7.21; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thiên Hoà  (VN) 
77 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng cho công nghiệp, cụ thể: hóa chất làm sạch lò hơi, làm sạch và 
tẩy cáu cặn đường ống của lò hơi. 

 

Nhóm 07: Hệ thống băng tải, băng chuyền. 
 

Nhóm 09: Thiết bị điện công nghiệp - dân dụng cụ thể là: cầu dao tự động, tủ CB chống 
dòng rò. 

 

Nhóm 11: Thiết bị sưởi nóng, sấy khô (lò nước nóng, lò dầu tải nhiệt); thiết bị sinh hơi 
nước (lò hơi); thiết bị làm lạnh (hệ thống điều hòa không khí) công trình công cộng, công 
trình dân dụng, các tòa cao ốc. 

 

Nhóm 37: Xây dựng, thi công, sửa chữa, lắp đặt công trình công nghiệp, công cộng; thi 
công hệ thống khí lạnh, ga phòng cháy chữa cháy. 

 

Nhóm 42: Thiết kế bệ thống điều khiển cho các công trình công ngbiệp, công cộng; thiết 
kế hệ thống băng tải, băng truyền; thiết kế hệ thống khí lạnh, ga phòng cháy chữa cháy. 

 
 

(210) 4-2013-00268 (220) 07.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 1.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa Sức Sống 
Việt Nam   (VN) 
B9, khu đô thị Đại Kim, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục 
đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-00278 (220) 07.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và sản 
xuất Anh Hiếu  (VN) 
Xóm 9, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị trong nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô (dụng cụ thiết bị 
trong nhà vệ sinh); bình nước nóng dùng cho nhà tắm; bồn tắm (thiết bị trong nhà tắm); 
bệ xí nhà vệ sinh; vòi xịt nước trong nhà vệ sinh. 
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(210) 4-2013-00282 (220) 07.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH xây dựng Linh 
Ngọc  (VN) 
Xóm 1, thôn Cao Đình, xã Tri Phương, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 07: Van xả nước; vòi xả nước. 
 

Nhóm 17: Đầu nối ống, không bằng kim loại; ống dẫn nước không bằng kim loại (ống mềm). 
 

Nhóm 19: ống dẫn nước không bằng kim loại (ống cứng). 
 
 

(210) 4-2013-00290 (220) 07.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.5; A5.3.13; 1.15.23 
(731) Hội liên hiệp phụ nữ xã Quảng 

Thành  (VN) 
Xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, 
tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 29: Chả da (chả được làm từ thịt heo và da heo hấp chín). 
 
 

(210) 4-2013-00291 (220) 07.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.3; 26.1.1 
(731) Hội nông dân huyện Quảng 

Điền  (VN) 
Thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh 
Thừa Thiên Huế 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2013-00402 (220) 08.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần LP Việt Nam  
(VN) 
Thôn Viên, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni.  
 

Nhóm 03: Chất tẩy rửa, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, chế phẩm đánh răng.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm cho 
trẻ sơ sinh.  

 
Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại (vận chuyển được), 
két sắt an toàn, kim loại thường, cửa kim loại. 

 
Nhóm 07: Động cơ, đầu máy (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), máy nông 
cụ.  

 
Nhóm 09: Dây điện; ắc quy; pin; ổn áp; thiết bị truyền dẫn điện; điện thoại; thiết bị ghi, 
truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh; máy tính; phần mềm máy tính (đã được ghi). 

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, dụng cụ nấu nướng dùng điện, thiết bị làm lạnh, thông gió, 
bình nước nóng dùng cho nhà tắm, thiết bị vệ sinh. 

 
Nhóm 12: Săm; lốp ôto, xe máy, xe đạp.  

 
Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ (dụng cụ đo thời gian).  

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm, vật liệu bao gói bằng giấy và chất đẻo (dạng màng mỏng).  

 
Nhóm 17: Cao su tự nhiên, ống mềm (không bằng kim loại), tấm cách âm, cách nhiệt.  

 
Nhóm 18: Rương, hòm, va li, túi, ô, dù.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại như: gạch ngói, xi măng, đá tự nhiên, cửa nhựa, 
cửa gỗ, ván sàn. 

 
Nhóm 20: Sản phẩm bằng gỗ, tre, song mây, cói, sừng, xương như: bàn, ghế, giường, tủ, 
giá, kệ, đồ trang trí nội thất như: tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, bằng sáp, bằng thạch cao 
hoặc bằng chất dẻo, đồ gỗ mỹ thuật, sản phẩm làm bằng chất dẻo (bàn ghế, giá, kệ). 

 
Nhóm 21: Đồ gia dụng bằng thủy tinh, sành, sứ như: đồ trang trí bằng sứ, tượng bằng sứ, 
gốm, đất nung hoặc bằng thuỷ tinh, đồ chứa đựng bằng sứ, thuỷ tinh; tác phẩm nghệ thuật 
bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh. 

 
Nhóm 24: Khăn trải bàn và trải giường (bằng vải).  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
Nhóm 27: Thảm, chiếu, vật liệu trải sàn.  

 

Nhóm 28: Đồ chơi. 
 

Nhóm 29: Thịt (đã qua chế biến), cá (đã qua chế biến), gia cầm (đã qua chế biến), rau quả 
chế biến, mứt ướt, trứng, sữa, dầu thực vật. 

 
Nhóm 31: Động vật sống, rau và quả tươi, hạt giốn, cây và hoa tự nhiên, thức ăn cho động 
vật, mạch nha dùng cho ngành bia rượu. 
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Nhóm 32: Bia, nước khoáng (đồ uống), nước có ga và các loại đồ uống không có cồn, 
nước ép hoa quả, xirô dùng cho đồ uống. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 36: Dịch vụ: bảo hiểm, tài chính, tiền tệ; dịch vụ mua, bán, cho thuê bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, sửa chữa cải tạo các công trình dân dụng và công nghiệp, 
lắp đặt điện, nước, điều hòa không khí, dịch vụ trang trí nội ngoại thất.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, tổ chức các chuyến du lịch, vận chuyển hành khách bằng ô tô, 
cho thuê xe ô tô du lịch, vận chuyển hàng hoá.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống, quán cà phê, quán rượu; dịch vụ khách sạn. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vật lý trị liệu; dịch vụ làm vườn.  

 
 

(210) 4-2013-00403 (220) 08.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần LP Việt Nam  
(VN) 
Thôn Viên, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 02: Sơn, vecni.  
 

Nhóm 03: Chất tẩy rửa, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, thuốc đánh răng.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế), thực phẩm cho 
trẻ sơ sinh.  

 
Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại (vận chuyển được), 
két sắt an toàn, kim loại thường, cửa kim loại. 

 
Nhóm 07: Động cơ, đầu máy (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), máy nông 
cụ. 

 
Nhóm 09: Dây điện; ắc quy; pin; ổn áp; thiết bị truyền dẫn điện; điện thoại; thiết bị ghi, 
truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh: máy tính; phần mềm máy tính (đã được ghi). 

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng, dụng cụ nấu nướng dùng điện, thiết bị làm lạnh, thông gió, 
bình nước nóng dùng cho nhà tắm, thiết bị vệ sinh.  

 
Nhóm 12: Săm; lốp ôto, xe máy, xe đạp.  

 

Nhóm 14: Đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý, đồng hồ (dụng cụ đo thời gian).  
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm, vật liệu bao gói bằng giấy và chất dẻo (dạng màng mỏng).  
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Nhóm 17: Cao su tự nhiên, ống mềm (không bằng kim loại), tấm cách âm, cách nhiệt.  
 

Nhóm 18: Rương, hòm, va li, túi, ô, dù.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại như: gạch ngói, xi măng, đá tự nhiên, cửa nhựa, 
cửa gỗ, ván sàn. 

 
Nhóm 20: Sản phẩm bằng gỗ, tre, song mây, cói, sừng, xương như: bàn, ghế, giường, tủ, 
giá, kệ, đồ trang trí nội thất như: tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ, bằng sáp, bằng thạch cao 
hoặc bằng chất dẻo, đồ gỗ mỹ thuật, sản phẩm làm bằng chất dẻo (bàn ghế, giá, kệ). 

 
Nhóm 21: Đồ gia dụng bằng thủy tinh, sành, sứ như: đồ trang trí bằng sứ, tượng bằng sứ, 
gốm, đất nung hoặc bằng thuỷ tinh, đồ chứa đựng bằng sứ, thuỷ tinh; tác phẩm nghệ thuật 
bằng gốm, sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh. 

 
Nhóm 24: Khăn trải bàn và trải gường (bằng vải).  

 
Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
Nhóm 27: Thảm, chiếu, vật liệu trải sàn.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi.  

 
Nhóm 29: Thịt (đã qua chế biến), cá (đã qua chế biến), gia cầm (đã qua chế biến), rau quả 
chế biến, mứt ướt, trứng, sữa, dầu thực vật, hạt điều.  

 
Nhóm 30: Gạo, cà phê, chè, ca cao, hạt tiêu, bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh kẹo, 
đường, mật ong, kem, gia vị. 

 
Nhóm 31: Động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống, cây và hoa tự nhiên, thức ăn cho 
động vật, mạch nha.  

 
Nhóm 32: Bia, nước khoáng (đồ uống), nước có ga và các loại đồ uống không có cồn, 
nước ép hoa quả, xi ro.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 36: Dịch vụ: bảo hiểm, tài chính, tiền tệ; dịch vụ mua, bán, cho thuê bất động sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, sửa chữa cải tạo các công trình dân dụng và công nghiệp, 
lắp đặt điện, nước, điều hòa không khí, dịch vụ trang trí nội ngoại thất.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, tổ chức các chuyến du lịch, vận chuyển hành khách bằng ô tô, 
cho thuê xe ô tô du lịch, vận chuyển hàng hóa.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống, quán cà phê, quán rượu, dịch vu khách sạn. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vật lý trị liệu, dịch vụ làm vườn.  
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(210) 4-2013-00441 (220) 08.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 24.15.1; A24.15.13 
(591) Da cam, đỏ cam, xanh lá cây, trắng. 
(731) 7-Eleven, Inc.   (US) 

One Arts Plaza, 1722 Routh Street, Suite 
1000, Dallas, Texas 75201, United States 
of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc cá nhân và làm đẹp; chế phẩm làm sạch cho mục đích gia 

dụng, đặc biệt là xà phòng cho mục đích gia dụng và các chế phẩm làm sạch; các sản 
phẩm chăm sóc cá nhân, cụ thể là chất khử mùi; chế phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm; chế 
phẩm dùng trong việc tắm rửa và chải chuốt, sản phẩm chăm sóc răng miệng (như kem 
đánh răng; nước xúc miệng); chế phẩm chăm sóc tóc. 

 
Nhóm 05: Thực phẩm cho trẻ sơ sinh; phấn thoa cho trẻ sơ sinh có chứa thuốc; sản phẩm 
chữa bệnh, cụ thể là thuốe chống viêm, thuốc kháng sinh, viên nang chữa dị ứng, dược 
phẩm chữa dị ứng, thuốc làm giảm độ axít trong dạ dày, thuốc chống dị ứng và thuốc có 
tác dụng chống chất histamine, thuốc mỡ chống viêm; sản phẩm chăm sóc sức khoẻ, cụ 
thể là dược phẩm chăm sóc da chân và trị mụn trứng cá có chứa thuốc; chế phẩm dùng để 
tắm rửa có chứa thuốc; muối tắm có chứa thuốc; chế phẩm trị chứng buồn nôn; thuốc 
giảm đau (an thần) và kem thoa giảm đau dùng trong thể thao; thuốc giảm đau; thuốc 
giảm đau ở miệng; sản phẩm chăm sóc khi bị lạnh hay cúm, cụ thể là thuốc làm thông 
mũi, thuốc long đờm; thuốc mỡ có chứa bạc hà dùng cho mục đích y tế; thuốc dạng giọt 
dùng khi ho, thuốc hình thoi ngậm khi ho, thuốc hình thoi chữa đau họng, xi-rô uống khi 
ho và thuốc long đờm khi ho; thuốc dạ dày-ruột, cụ thể là thuốc chữa tiêu chảy, thuốc 
nhuận tràng, thuốc trị bệnh dạ dày-ruột; sản phẩm sơ cứu, cụ thể là miếng bông thấm hút, 
băng dính, băng tam giác, miếng che mắt hình ô van, nước rửa mắt vô trùng, gạc (khăn) 
lau chùi chứa poviđone-iodine (để sát khuẩn), kem sơ cứu, thuốc aspirin (thường để giảm 
đau, hạ sốt, kháng viêm), gạc lau chùi có tẩm chất khử trùng, cồn để lau (rửa) tại chỗ, 
thuốc mỡ kháng sinh, kem chống ngứa.. thuốc mỡ chống ngứa, chất gien (gel) sơ cứu thoa 
tại chỗ, chất khử trùng, gạc (khăn) lau chùi làm vệ sinh, chế phẩm làm vệ sinh tay, gạc 
(khăn) lau chùi chống vi trùng, gạc (khăn) lau chùi dùng một lần có chất sát trùng, thuốc 
giảm sự rát bỏng của vết bỏng/cháy, chế phẩm dạng lỏng chứa calamine (oxít kẽm) dùng 
trị ngứa/rát da, hydro peroxyt để sát trùng, thuốc giảm sưng tấy do côn trùng sâu bọ đốt, 
thuốc chống cháy nắng có chứa thuốc, khăn lau tẩm sẵn thuốc, gạc (khăn) lau chùi tầm 
sẵn thuốc, chế phẩm chăm sóc da có chứa thuốc và hydrocortìsone có tác dụng chống 
viêm; bộ đồ thuốc cấp cứu (có chứa thuốc bên trong); vitamin và sản phẩm bổ sung chất, 
cụ thể là sản phầm bổ sung khoáng chất dùng cho mục đích y tế, sản phẩm bổ sung dinh 
dưỡng từ khoáng chất, vitamin và chế phẩm vitamin dùng cho mục đích chữa bệnh, sản 
phẩm bổ sung dùng khi ăn kiêng và bổ sung dưỡng chất dùng cho mục đích y tế, sản 
phẩm bổ sung dinh dưỡng dạng lỏng dùng cho mục đích y tế; sản phẩm có nguôn gốc 
thảo mộc, cụ thể là sản phẩm bổ sung chất từ thảo mộc dùng cho mục đích chữa bệnh, gói 
dùng khí xoa bóp bằng dầu thơm có chứa các loại thảo mộc dùng làm giảm đau đầu, chữa 
mất ngủ và chứng khó chịu do bệnh về xoang gây ra, sản phầm thoa (điều trị) tại chỗ chứa 
thảo dược gỉảm sự đau, nhức dưới dạng kem, chất gien (gel), sáp chất xịt, bột, dầu thoa, 
dầu xoa bóp và thuốc mỡ; thuốc trừ sâu; chất làm tươi mát (khử mùi và làm trong sạch) 
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không khí; chất bổ sung dinh dưỡng dưới dạng thanh; hỗn hợp đồ uống bổ sung dính 
dưỡng dạng bột dùng cho mục đích y tế; sản phẩm bổ sung prôtêin dùng cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 09: Điện thoại, máy nhằn tin và các phụ kiện của ehúng; thẻ SIM (Môđun Nhận 
dạng Thuê bao), loại chíp nhớ có thể mang theo người dùng cho điện thoại di động có sử 
dụng vùng phủ sóng chia ô; băng cát-xét; đĩa compắc; đĩa DVD; pin (ắc quy); kính mắt; 
máy ảnh; máy ảnh sử dụng một lần có phim; máy chiếu viđêô; bộ thu âm thanh-viđêô; bộ 
khuyếch đại âm thanh và viđêô; máy chạy đĩa compắc; máy chạy đĩa compắc có thể mang 
theo người; máy chạy đĩa DVD; máy chạy đĩa DVD có thể mang theo người; máy chạy 
băng cát xét; máy chạy băng cát xét có thể mang theo người; máy chơi nhạc kỹ thuật số 
có thể mang theo người; rađiô; cáp âm thanh và cáp viđêô; bộ điều hợp âm thanh và 
viđêô; bộ đầu nối âm thanh và viđêô; loa âm thanh; loa âm thanh eó thể mang theo người; 
taí nghe choàng qua đầu; tai nghe nhét vào tai; ăng-ten đùng cho rađiô và máy thu hình; 
găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; thiết bị và đụng cụ hàng hải, trắc địa, quang học, 
cân, đo và cứu đắm; thiết bị ghi, truyền hay tái tạo âm thanh hay hình ảnh; vật mang dữ 
liệu từ tính, cơ cấu dùng cho thiết bị vận hành khi bỏ tiền xu vào đó; máy đếm tiền, máy 
tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy vi tính; thiết bị dập lửa.  

 
Nhóm 16: Sách và bản đồ; sản phẩm bằng giây, cụ thể là túi rác, khăn lau; khăn giấy, 
khăn ăn bằng giấy, đĩa và chén (tách) bằng giấy; văn phòng phẩm; sản phẩm văn phòng 
phẩm, cụ thể là: giấy, phong bì, bưu thiếp quà tặng, sổ ghi chép, tập giấy ghi tốc ký, thẻ 
ghỉ chú mục lục (phiếu mục lục), tập giấy viết, bút chì, bút, tẩy, bút đánh dấu, bút làm nổi 
bật nội dung cần lưu ý, cái cắm vào cán bút và bút chì để cầm bút, cái gọt bút chì, ghim 
(đinh rệp) để đính và giữ vật trên bề mặt, dụng cụ cắt giấy, băng cao su cho văn phòng, 
cái dập ghim trên giấy, ghim dập, giấy ghi chú có mặt dính, cái kẹp giấy và cái giữ giấy; 
túi rác bằng chất dẻo; giấy gói quà tặng; túi bằng chất dẻo dùng để bao gói thực phẩm 
dùng cho mục đích gia đình.  

 
Nhóm 29: Trái cây và rau củ đã chế biến; xa-lát rau củ; xa-lát trái cây; xa-lát khoai tây; 
sản phẩm bơ sữa; thịt; pho mát; trứng; sữa; đồ uống sữa eó hương vị trái cây; sữa sô-cô-la, 
sữa là chủ yếu; đồ uống được chế trên cơ sở sữa có chứa cà phê; sữa đậu nành [thay thế 
sữa]; món ăn đầu tiên của bữa ăn, cụ thể là món ăn được đông lạnh, chuẩn bị hay đóng 
gói sẵn chứa bất kỳ sự kết hợp các thành phần thịt, thịt gia cầm, thịt lợn, cá và rau củ; 
món ăn thay thế bữa ăn tại nhà có chứa trái cây, rau củ, trứng, thịt và/hoặc cá; đồ ăn 
nướng, cụ thể là xúc xích và xúc xích nóng; thít, cụ thể là thịt gà, thịt lợn, thịt bò, cá và 
thịt gà tây; cánh gà; đồ ăn nhanh làm từ thịt; thịt bò khô; khoai tây chiên; quả hạch và hạt 
đã được chế biến; món chấm đồ ăn nhanh được làm từ rau bina, atisô, rau thì là, hành 
được chế trên cơ sở bơ sữa, món chấm đồ ăn nhanh được làm từ kem chua pho mát và 
món chấm đồ ăn nhanh được làm từ pho mát và món chấm đồ ăn nhanh được làm từ rau 
bina, atisô, rau thì là và hành không được chế trên cơ sở bơ sữa; món chấm đồ ăn được 
chế trên cơ sở đậu (bao gồm hỗn hợp đậu rằn (pinto) đánh nhuyễn, đậu xanh đánh nhuyễn 
(nghiền với dầu, vừng, chanh, tỏi) trộn lẫn với các loại hạt đậu đã nấu chín dùng để chấm 
và ăn kèm với các đồ ăn khác); đồ ăn nhanh dưới dạng thanh được chế trên cơ sở quả hạch 
và các loại hạt trái cây và hạt rau củ; đồ ăn nhanh có nguồn gốc tự nhiên, bao gồm tráí 
cây và quả hạch khô; món xúp. 

 
Nhóm 30: Món ăn đầu tiên của bữa ăn, cụ thể là bữa ăn được đông lạnh, chế biến và đóng 
gói sẵn gồm chủ yếu cơm, mỳ sợi và/hoặc mỳ ống; món ăn chế biến sẵn thay thế món ăn 
nấu tại nhà được làm chủ yếu từ ngũ cốc và chế phẩm từ ngũ cốc; cơm viên tròn; bánh bao 
hấp; thức ăn được chế biến sẵn của Nhật Bản ođen (gồm rau, bánh bao nhân cá và các 
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món ăn khác được hầm trong nước tương và món ăn nóng được dọn sẵn); bánh xăng-
đuých; đồ ăn nướng, cụ thể là bánh taquito (bánh ngô cuộn tròn của Mêxicô); bánh pizza; 
sản phẩm bánh, cụ thể là bánh mỳ, bánh quy, bánh ngọt, bánh nướng xốp và bánh rán; đồ 
uống được chế trên cơ sở cà phê và chè (trà); sôcôla nóng; món ăn nhanh dạng khoanh, lát 
mỏng và bánh quy giòn làm từ ngô, bột mỳ và hạt ngũ cốc; xốt salsa của Tây Ban Nha; 
sản phẩm bánh kẹo; kem lạnh; kẹo kem lạnh dạng que có hình ngộ nghĩnh hay hình lạ 
mắt; gia vị; đá ăn; thanh thực phẩm tạo năng lượng được chế biến trên cơ sở ngũ cốc 
không dùng để thay thế bữa ăn; hỗn hợp đồ ăn nhanh gồm chủ yếu bánh quy giòn, bánh 
quy xoắn, quả hạch bọc đường vàlhoặc bỏng ngô nổ sẵn; đồ ăn nhanh được chế trên cơ sở 
ngũ cốc, hạt ngô, granola (ngũ cốc ăn sáng thường gồm yến mạch giã, quả hạch và mật 
ong nướng giòn), gạo và bột mỳ.  

 
Nhóm 32: Nước uống; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho 
mục đích y tế); đồ uống hơi lạnh; nước ngọt, đồ uống có hương vị trái cây; bia; nước 
khoáng và nước có ga và eác đồ uống không cồn khác; đồ uống trái cây và nước trái cây 
ép; xirô và các chế phẩm khác để pha đồ uống.  
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(511)   Nhóm 09: Đĩa DVD, đĩa CD, băng vi-đê-ô, vâ đĩa la-đe đã ghi sẵn chứa nội dung là các 

chương trình âm nhạc và/hoặc các chương trình phim truyện hay phim truyền hình được 
chuyển thể từ truyện tranh, hoặc phim điện ảnh hay phim hoạt hình; kính râm; hộp đựng 
băng trò chơi vi-đê-ô, đĩa ghi trò chơi vi-đê-ô; phần mềm trò chơi vi-đê-ô (được ghi sẵn 
hoặc có thể tải xuống được), chương trình trò chơi vi-đê-ô tương tác (được ghi sẵn hoặc có 
thể tải xuống được); chương trình trò chơi máy tính đa phương tiện tương tác (được ghi 
sẵn hoặc có thể tải xuống được), phần mềm trò chơi vi-đê-ô tương tác ứng dụng công 
nghệ thực tại ảo (được ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi máy tính 
(được ghỉ sẵn hoặc có thể tải xuống được); phần mềm trò chơi máy tính (được ghi sẵn 
hoặc có thể tải xuống được); đĩa ghi trò chơi máy tính; mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp.    

 
Nhóm 16: ấn phẩm và các sản phẩm bằng giấy, cụ thể là sách truyện tranh và tạp chí đăng 
truyện tranh và các câu chuyện có minh họa; sách trẻ em, sách hoạt động cho trẻ em (sách 
chứa các nội dung mang tính tương tác như các trò chơi, câu đố), sách tô màu, sách dán 
hình có nhãn dính; nhãn dính có hình [văn phòng phẩm]; nhãn dính có hình hay thông 
điệp (thường dán ở hãm xung ô tô); áp phích quảng cáo; danh thiếp; quyển an-bom đựng 
danh thiếp; đồ dùng mỹ thuật, cụ thể là bút màu, bút đánh dấu, bút chì màu, bộ dụng cụ 
vẽ mỹ thuật và làm thủ công, bút lông để vẽ, tấm gíấy hay áp phích đã in sẵn dùng để tô 
màu hay vẽ; bảng đen để viểt hay vẽ; phấn và bảng viết phấn dùng cho gia đình; đề can và 
nhãn dính được khi có tác dụng nhiệt; đồ dùng học tập, cụ thể là bút, bút chì, tẩy, hộp bút 
chì, cái gọt bút chì, thước vẽ, cái dập ghim cho giấy, cái chặn giấy sổ ghi chép, bìa gập 
đựng tài liệu (kẹp tài liệu bên trong), cái kẹp tài liệu sau khi đã đóng lỗ (bằng vòng 
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khuyên tròn), tập giấy dùng để ghi chép đóng gáy xoắn, cái bọc sách và cái đóng dấu 
trang sách, cái treo nắm đấm cửa bằng giấy (có hình hoặc thông điệp); văn phòng phẩm, 
giấy viết, phong bì, tấm bìa viết ghi chú, thiệp chúc mừng, bưu thiếp, tập giấy dùng để ghi 
chép, sổ ghi nhớ; sổ ghi cuộc hẹn; lịch; mẫu vẽ in sẵn trên giấy cho trang phục; các sản 
phẩm bằng giấy dùng cho các bữa tiệc cụ thể là giấy gói quà, khăn giấy lót dưới bát đĩa 
hay cốc tách, giấy kếp, thiếp mời in sẵn bằng giấy, đồ trang trí bánh ngọt bằng giấy, khăn 
ăn bằng giây, tấm lót bàn ăn bằng giấy, vật trang trí bằng giấy để giữa bàn, và khăn trải 
bàn bằng giấy.    

 
Nhóm 18: Túi da, túi xách tay và ví bằng da, ví dẹt gấp lại được, túi xách tay, ví, ví đựng 
chìa khóa [đồ da], túi đựng đồ tập thể đục, túi (cặp) đi học, túi đựng sách, túi (giỏ) đi chợ, 
ba lô, túi đeo sau lưng, túi đựng giày dép dùng khi đí du lịch, túi đựng hành lý và túi đựng 
hành lý xách tay (có thể mang theo lên máy bay), túi thể thao, túi vải buộc dây đựng vật 
dụng cá nhân, túi đựng đồ đeo cổ tay, túi nhỏ đeo ở thắt lưng, túi đeo hông, ô dù.    

 
Nhóm 24: Ga trải giường (chăn trải giường) (bằng vải dệt), vỏ gối, vải phủ gối, diềm xếp 
nếp che bụi (bằng vải đệt), chăn lông vịt, vỏ chăn lông vịt, chăn, chăn bông, rèm làm bằng 
vải dệt hay chất déo, tấm đặt ở phần trên của rèm để che phần que (móc) luồn rèm (bằng 
vải dệt); khăn tắm (bằng vải dệt), khăn lau mặt (bằng vải dệt); khăn đi biển (bằng vải dệt); 
rèm che khi tắm làm bằng vải dệt hay chất dẻo; khăn trải bàn (không làm bằng giấy), 
khăn (bằng vải để lau đồ trang điểm và khăn ăn bằng vải dệt); cờ (không làm bằng giấy), 
cờ đuôi nheo (không làm bằng giấy); khăn tay (bằng vải dệt); màn (trướng) treo tường 
(bằng vải dệt).  

 
Nhóm 25: Quần áo, áo phông, áo bằng sợi bông, áo sơ mi, quần soóc, quần bằng sợi 
bông, quần, quần áo mặc bên ngoài quần áo thường khi làm việc hay quần yếm, áo gi-lê, 
áo jắcket, áo choàng, quần áo mưa (mặc khi đi mưa), quần áo lót, quần áo ngủ, áo thụng 
dài khoác ngoài, quần áo bơi; đồ đội đầu, mũ, mũ lưỡi trai, mũ chỉ có lưỡi trai hở phần 
trên đầu; khăn quàng cổ, băng đeo tay [dùng cho trang phục], cà vạt hay nơ đeo cổ, bít tất 
ngắn và bít tất dài (tất cả đều là các sản phẩm nằm trong nhóm này); đồ đi ở chân, giày 
dép, giày bốt, giấy đế mềm, giày dép đi biển, dep xăng- đan; găng tay [dùng cho trang 
phục], dây đeo quần hay tất, thắt lưng [dùng cho trang phục], bộ trang phục lễ hội 
Halloween và trang phục hóa trang.   

 
Nhóm 28: Đồ chơi là hình các nhân vật hành động và các phụ kiện kèm theo, đồ chơi 
hành động vận hành cơ khí; bộ đồ chơi dùng với hình các nhân vật hành động; đồ chơi 
hành động chạy pin; xe cộ đồ chơi điều khíển bằng sóng vô tuyến; xe cộ đồ chơi; bộ đồ 
chơi dùng để chơi đánh trận giả hay các hoạt động phiêu lưu mạo hiểm giả; đồ chơi bọc 
vải nhung lông; đồ chơi là hình điêu khắc làm bằng vật liệu mềm; búp bê; phụ kiện dùng 
cho búp bê; búp bê có nhồi hạt đỗ khô (vỏ đỗ) bên trong; đồ chơi hình động vật được nhồi 
(bông); đồ chơi làm bằng vật liệu déo có các bộ phận uốn nắn được; con rối; bóng bay để 
chơi; đồ chơi phun nước; đồ chơi có thể thổi phồng lên; trò chơi có đích (mục tiêu) để 
ngắm bắn (phi tiêu); bộ cờ để chơi; trò chơi có bàn để chơi (như cờ); trò chơi với các quân 
bài; bài lá để chơi; trò chơi lắp (ghép) hình; diều; yôyô (đồ chơi với con lắc và dây); đĩa 
bay [đồ chơi]; bàn chơi dùng cho các trò chơi với bàn chuyên biệt (như cờ, bi-a, chơi bài), 
vũ khí đồ chơi; đồng hồ đồ chơi; trò chơi nhập vai (người chơi đóng vai các nhân vật 
tưởng tượng trong trò chơi); bộ mô hình đồ chơi được làm thủ công; bộ thiết bị cầm tay để 
chơi trò chơi vi đê «; trò chơi vi-đê-ô vận hành khi bỏ xu vào đó; máy chơi trò chơi có mái 
vòm và màn hình gắn liền trên đó (trò chơi điện tử); trò chơi đánh bóng (pinball - người 
chơi điều khiển các cần gạt để quả bóng không rơi xuống lỗ và ghi điểm); trò chơi đánh 
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bóng dạng pinball với nhiều hình thức chơi; bóng cao su để chơi trò chơi, bóng cao su để 
chơi; bể bơi có thể bơm căng vật dụng để chơi]; pa-tanh; pa-tanh có các bánh lăn nằm trên 
một đường thẳng; ván trưọt có bánh xe; tấm đệm khuỷu tay dùng cho môn điền kinh hay 
trong thể thao; miếng đệm đầu gối dùng cho môn điền kinh hay trong thể thao; dây nhảy 
để chơi nhảy dây; ván trượt tuyết; xe trưọt tuyết dùng cho mục đích giải trí; vây giả - bộ 
phận gắn vào đuôi ván lướt sóng để ổn định hướng; chân nhái dùng khi bơi; ván lướt sóng; 
ván nổi dùng khi bơi để giải trí; đồ trang trí cây thông Nô-en [không phải là bánh kẹo hay 
vật phát (thắp) sáng], mũ giấy đội trong buổi tiệc.   

 

Nhóm 29: Thịt, cá [không còn sống], gia cầm [không còn sống] và thú săn [không còn 
sống]; chất chiết ra từ thịt; trái cây và rau củ được bảo quản, làm khô và nấu sẵn; món ăn 
nhanh được làm chủ yếu từ trái cây, rau củ hay thịt; thạch (nước quả nấu đông); mứt quả 
ướt; trứng, sữa và các sản phẩm làm từ bơ sữa (ngoài sữa); trái cây đượe bảo quản (mứt 
ướt); dưa góp làm từ trái cây hay rau củ; thực phẩm được làm giàu bởi vitamin chủ yếu 
được làm từ trái cây, rau củ.   

 

Nhóm 30: Các sản phẩm bánh kẹo, kẹo, kẹo dạng thanh, sôcôla, thanh sôcôla, bánh rán, 
bánh nướng xốp, bánh ngọt loại nhỏ ăn nhanh, bánh nướng nhỏ, bánh quy dẹt, bánh ngọt, 
bánh bích quy, bánh ngũ cốc, ăn sáng, bánh ngũ cốc chứa nhiều. năng lượng (lương khô), 
kẹo cao su nhai (không chứa thuốc), kẹo cao su thổi (không chứa thuốc), kem lạnh, kem 
lạnh dạng que, bánh xăng-đuých nhân kem lạnh, bánh kẹo có (nhân) kem lạnh, cà phê, 
chè (trà), cacao, đường, gạo, bột mỳ và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh làm 
từ bột nhão; đá lạnh, mật ong; gía vị; ngũ cốc để ăn, đồ ăn nhanh có trái cây bọc đường 
(đượe làm chủ yếu từ ngũ cốc), đồ ăn nhanh được làm từ bột ngô được rán hay nướng 
(dạng miếng nhỏ), bỏng ngô, bánh làm từ bột gạo, bánh xăng-đuých; bánh trứng custard 
đông lạnh, sữa chua đông lạnh [dạng kem].    

 

Nhóm 32: Đồ uống [không cồn] bao gồm bia, nước khoáng, nước có ga, nước ngọt, đồ 
uống có cacbonat (có ga), các đồ uống không cồn khác (không bao gồm các loại trên), đồ 
uống trái cây [không cồn], đồ uống được làm từ nước trái cây ép pha với nước hay nước 
xô-đa (fruit punch), nước trái cây ép, xirô để pha đồ uống, các chế phẩm khác dùng để 
pha đồ uống. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản điện tử, cụ thể là, xuất bản sách truyện tranh, tạp chí có 
truyện tranh và tiểu thuyết có đồ họa dưới dạng ấn phẩm kỹ thuật số có nội dung là các 
câu truyện và các nhân vật phiêu lưu mạo hiểm hư cấu; sản xuất và cho thuê phim điện 
ảnh; sản xuất chương trình truyền hình và truyền thanh; sản xuất và cho thuê bản ghi âm 
và ghi hình; dịch vụ giải trí, eụ thể là, sản xuất đa phương tiện cáe buổi biểu dỉễn (show) 
giải trí và chương trình giải trí tương tác để phát trên truyền hình, mạng cáp, vệ tinh 
phương tiện nghe nhìn, đầu máy, đĩa vi tính và các phương tiện kỹ thuật số; dịch vụ giải 
trí, cụ thể là, sản xuất đa phương tiện các chương trình giải trí, tin thời sự, và thông tin 
truyền qua mạng thông tin liên lạc và mạng máy tính; dịch vụ giải trí mà bản chất là cung 
cấp (không phải là bán hay vận chụyển) các chương trình dài nhiều kỳ eó nội dung là 
phim hoạt hình và/hoặc phim truyện hay truyền hình phiêu lưu mạo hiểm được chuyền thể 
từ truyện tranh được truyền qua các thiết bị liên lạc không dây, cụ thể là điện thoại eầm 
tay, máy tính bảng, máy vi tính, và các thiết bị cầm tay không dây; dịch vụ giải trí trong 
lĩnh vực phim truyện và truyền hình, cụ thể là, sáng tác, sản xuất các hình ảnh được tạo ra 
bằng máy vi tính cho phim điện ảnh, phim điện ảnh thể loại hoạt hình, phim vi-đê-ô, phim 
vi-đê-ô thể loại hoạt hình, các chương trình truyền hình; dịch vụ sản xuất phim hoạt họa; 
cung cấp dịch vụ hoạt hình sử dụng hiệu ứng nghe nhìn đặc biệt của phim điện ảnh và 
truyền hình cho phim truyện, vi-đê-ô và truyền hình; các dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản 
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xuất các chương trình truyền hình nhiều kỳ có nội dung là phim hoạt hình và/hoặc phim 
truyện hay truyền hình phiêu lưu mạo hiểm được chuyển thể từ truyện tranh; sản xuất 
chương trình truyền hình có nội dung trình chiếu phim truyện và băng vi-đê-ô; dịch vụ rạp 
chiếu bóng, cụ thể là, trình chiếu phim truyện và băng vi-đê-ô tại rạp chiếu; dịch vụ giải 
trí, cụ thể là, trình díễn trực tiếp trên sân khấu các nhân vật mặc trang phục; cung cấp 
phần mềm trò chơi máy tính tương tác trực tuyến thông qua một mạng điện tử mà người 
sử đụng mạng có thể truy cập được trong toàn bộ mạng; cung cấp trò chơi máy tính trực 
tuyến; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí liên quan đến truyện tranh, phim đìện 
ảnh, chương trình truyền hình và trò chơi vi-đê-ô dưới hình thức hoạt hình thông qua các 
trang web; cung cấp tin tức và thông tin trong lĩnh vực giải trí liên quan đến truyện tranh, 
phim điện ảnh, chương trình truyền hình và trò chơi vi-đê-ô dưới hình thức hoạt hình 
thông qua một mạng điện tử; dịch vụ công viên giải trí và công viên giải trí theo chủ đề; 
dịch vụ giáo đục, cụ thể là phát triển, sắp xếp và tiến hành cáchội thảo và các chương 
trình giáo dục trong lĩnh vực truyện tranh. 

 
 

(210) 4-2013-00443 (220) 08.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Marvel Characters, Inc.   (US)
1600 Rosecrans Avenue, Manhattan 
Beach, California 90266, United States 
of America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt
Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng thơm, xà phòng dạng lỏng, xà phòng tạo bọt, tất cả đều được dùng 
cho tay, mặt và cơ thể; chất gel để tắm vòi hoa sen, chất gel để tắm; chế phẩm tạo bong 
bóng khi tắm, nước hoa; nước hoa ô-đờ-cô-lôn; mỹ phẩm; chất khử mùi dùng cho cá 
nhân; dầu gội đầu; dầu xả tóc, chất xịt tóc, chất gel vuốt tóc, keo bọt dùng cho tóc; phấn 
bột mịn; kem đánh răng; kem thoa da khi cạo râu; nước thơm xức da sau khi cạo râu; dầu 
dưỡng môi không chứa thuốc.  

 

Nhóm 09: Đĩa DVD, đĩa CD, băng vi-đê-ô, vâ đĩa la-đe đã ghi sẵn chứa nội dung là các 
chương trình âm nhạc và/hoặc các chương trình phim truyện hay phim truyền hình được 
chuyển thể từ truyện tranh, hoặc phim điện ảnh hay phim hoạt hình; kính râm; hộp đựng 
băng chơi trò chơi vi-đê-ô, đĩa ghi trò chơi vi-đê-ô; phần mềm trò chơi vi-đê-ô (được ghi 
sẵn hoặc có thể tải xuống được), chương trình trò chơi vi-đê-ô tương tác (được ghi sẵn 
hoặc có thể tải xuống được); chương trình trò chơi máy tính đa phương tiện tương tác 
(được ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được), phần mềm trò chơi vi-đê-ô tương tác ứng dụng 
công nghệ thực tại ảo (được ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi máy 
tính (được ghỉ sẵn hoặc có thể tải xuống được); phần mềm trò chơi máy tính (được ghi sẵn 
hoặc có thể tải xuống được); đĩa ghi trò chơi máy tính; mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp.  

 

Nhóm 14: Kim loại quý (dạng thô hoặc chế tác một phần) và các hợp kim của kim loại 
quý và các sản phẩm làm bằng kim loại quý hay được mạ kim loại quý, không nằm trong 
các nhóm khác, bao gồm vòng đeo tay, vòng đeo cổ, hoa tai, ghim cài trang trí và trâm cài 
(ghim cài áo); nữ trang, đá quý; đồng hồ và đồng hồ đeo tay. 

 

Nhóm 16: ấn phẩm và các sản phẩm bằng giấy, cụ thể là sách truyện tranh và tạp chí đăng 
truyện tranh và các câu chuyện có minh họa; sách trẻ em, sách hoạt động cho trẻ em (sách 
chứa các nội dung mang tính tương tác như các trò chơi, câu đố), sách tô màu, sách dán 
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hình có nhãn dính; nhãn dính có hình [văn phòng phẩm]; nhãn dính có hình hay thông 
điệp (thường dán ở hãm xung ô tô); áp phích quảng cáo; danh thiếp; quyển an-bom đựng 
danh thiếp; đồ dùng mỹ thuật, cụ thể là bút màu, bút đánh dấu, bút chì màu, bộ dụng cụ 
vẽ mỹ thuật và làm thủ công, bút lông để vẽ, tấm gíấy hay áp phích đã in sẵn dùng để tô 
màu hay vẽ; bảng đen để viểt hay vẽ; phấn và bảng viết phấn dùng cho gia đình; đề can và 
nhãn dính được khi có tác dụng nhiệt; đồ dùng học tập, cụ thể là bút, bút chì, tẩy, hộp bút 
chì, cái gọt bút chì, thước vẽ, cái dập ghim cho giấy, cái chặn giấy sổ ghi chép, bìa gập 
đựng tài liệu (kẹp tài liệu bên trong), cái kẹp tài liệu sau khi đã đóng lỗ (bằng vòng 
khuyên tròn), tập giấy dùng để ghi chép đóng gáy xoắn, cái bọc sách và cái đóng dấu 
trang sách, cái treo nắm đấm cửa bằng giấy (có hình hoặc thông điệp); văn phòng phẩm, 
giấy viết, phong bì, tấm bìa viết ghi chú, thiệp chúc mừng, bưu thiếp, tập giấy dùng để ghi 
chép, sổ ghi nhớ; sổ ghi cuộc hẹn; lịch; mẫu vẽ in sẵn trên giấy cho trang phục; các sản 
phẩm bằng giấy dùng cho các bữa tiệc cụ thể là giấy gói quà, khăn giấy lót dưới bát đĩa 
hay cốc tách, giấy kếp, thiếp mời in sẵn bằng giấy, đồ trang trí bánh ngọt bằng giấy, khăn 
ăn bằng giây, tấm lót bàn ăn bằng giấy, vật trang trí bằng giấy để giữa bàn, và khăn trải 
bàn bằng giấy.  

 
Nhóm 18:  Túi da, túi xách tay và ví bằng da, ví dẹt gấp lại được, túi xách tay, ví, ví đựng 
chìa khóa [đồ da], túi đựng đồ tập thể đục, túi (cặp) đi học, túi đựng sách, túi (giỏ) đi chợ, 
ba lô, túi đeo sau lưng, túi đựng giày dép dùng khi đí du lịch, túi đựng hành lý và túi đựng 
hành lý xách tay (có thể mang theo lên máy bay), túi thể thao, túi vải buộc dây đựng vật 
dụng cá nhân, túi đựng đồ đeo cổ tay, túi nhỏ đeo ở thắt lưng, túi đeo hông, ô dù.  

 
Nhóm 21: Đồ đựng trên bàn ăn và đồ đựng đồ uống bằng giấy, chất dẻo hay gốm, bao 
gồm đĩa đựng thức ăn, đĩa phẳng, đĩa, bát, tách (chén), đĩa nhỏ và nông đựng tách (chén), 
cốc vại, ly uống nước, cốc dùng uống rượu (mạnh) vừa đủ cho một lần uống, bình có quai 
cầm và miệng rát đựng đồ ăn (uống) dạng lỏng trên bàn ăn; đĩa lưu niệm (có thể sử dụng 
được như đĩa thông thường); chai (rỗng), đồ thủy tinh đựng đồ uống có gắn biểu tượng 
bằng hợp kim thiếc trên đó (gắn vĩnh viễn); đồ chứa và chai đựng thực phẩm và đồ uống 
cách nhiệt; đồ chứa thực phẩm và đồ uống (dùng cho gia đình và bếp); hộp đựng đồ ăn 
trưa, hộp đựng đồ ăn trưa (có quai cầm), khuôn làm đá/kem que; sọt rác; cái giữ khăn ăn 
trên bàn ăn, vòng đánh dấu khăn ăn, cái mở nút chai; khay đựng đồ ăn nhẹ và để đồ ăn khi 
ăn trên giường, khay đựng đồ ăn; bức tượng, bức tượng nhỏ và tượng nhỏ (bằng gốm hay 
đất nung); con Iợn tiết kiệm (để đựng tiền) không làm bằng kim loại; vật nhỏ để thu ánh 
sáng từ xung quanh (thường làm bằng thủy tinh phản chiếu ánh sáng treo ở cửa sổ); vật 
dụng chải chuốt dùng cho cá nhân, cụ thể là, bàn chải đánh răng, chổi thoa xà phòng cạo 
râu, bàn chải tóc, lược chải tóc; cái đựng bàn chải đánh răng, miếng bọt biển dùng để tắm.  

 
Nhóm 24: Ga trải giường (chăn trải giường) (bằng vải dệt), vỏ gối, vải phủ gối, diềm xếp 
nếp che bụi (bằng vải đệt), chăn lông vịt, vỏ chăn lông vịt, chăn, chăn bông, rèm làm bằng 
vải dệt hay chất déo, tấm đặt ở phần trên của rèm để che phần que (móc) luồn rèm (bằng 
vải dệt); khăn tắm (bằng vải dệt), khăn lau mặt (bằng vải dệt); khăn đi biển (bằng vải dệt); 
rèm che khi tắm làm bằng vải dệt hay chất dẻo; khăn trải bàn (không làm bằng giấy), 
khăn (bằng vải để lau đồ trang điểm và khăn ăn bằng vải dệt); cờ (không làm bằng giấy), 
cờ đuôi nheo (không làm bằng giấy); khăn tay (bằng vải dệt); màn (trướng) treo tường 
(bằng vải dệt). 

 
Nhóm 25: Quần áo, áo phông, áo bằng sợi bông, áo sơ mi, quần soóc, quần bằng sợi 
bông, quần, quần áo mặc bên ngoài quần áo thường khi làm việc hay quần yếm, áo gi-lê, 
áo jắcket, áo choàng, quần áo mưa (mặc khi đi mưa), quần áo lót, quần áo ngủ, áo thụng 
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dài khoác ngoài, quần áo bơi; đồ đội đầu, mũ, mũ lưỡi trai, mũ chỉ có lưỡi trai hở phần 
trên đầu; khăn quàng cổ, băng đeo tay [dùng cho trang phục], cà vạt hay nơ đeo cổ, bít tất 
ngắn và bít tất dài (tất cả đều là các sản phẩm nằm trong nhóm này); đồ đi ở chân, giày 
dép, giày bốt, giấy đế mềm, giày dép đi biển, dep xăng- đan; găng tay [dùng cho trang 
phục], dây đeo quần hay tất, thắt lưng [dùng cho trang phục], bộ trang phục lễ hội 
Halloween và trang phục hóa trang. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi là hình các nhân vật hành động và các phụ kiện kèm theo, đồ chơi 
hành động vận hành cơ khí; bộ đồ chơi dùng với hình các nhân vật hành động; đồ chơi 
hành động chạy pin; xe cộ đồ chơi điều khíển bằng sóng vô tuyến; xe cộ đồ chơi; bộ đồ 
chơi dùng để chơi đánh trận giả hay các hoạt động phiêu lưu mạo hiểm giả; đồ chơi bọc 
vải nhung lông; đồ chơi là hình điêu khắc làm bằng vật liệu mềm; búp bê; phụ kiện dùng 
cho búp bê; búp bê có nhồi hạt đỗ khô (vỏ đỗ) bên trong; đồ chơi hình động vật được nhồi 
(bông); đồ chơi làm bằng vật liệu déo có các bộ phận uốn nắn được; con rối; bóng bay để 
chơi; đồ chơi phun nước; đồ chơi có thể thổi phồng lên; trò chơi có đích (mục tiêu) để 
ngắm bắn (phi tiêu); bộ cờ để chơi; trò chơi có bàn để chơi (như cờ); trò chơi với các quân 
bài; bài lá để chơi; trò chơi lắp (ghép) hình; diều; yôyô (đồ chơi với con lắc và dây); đĩa 
bay [đồ chơi]; bàn chơi dùng cho các trò chơi với bàn chuyên biệt (như cờ, bi-a, chơi bài), 
vũ khí đồ chơi; đồng hồ đồ chơi; trò chơi nhập vai (người chơi đóng vai các nhân vật 
tưởng tượng trong trò chơi); bộ mô hình đồ chơi được làm thủ công; bộ thiết bị cầm tay để 
chơi trò chơi vi đê «; trò chơi vi-đê-ô vận hành khi bỏ xu vào đó; máy chơi trò chơi có mái 
vòm và màn hình gắn liền trên đó (trò chơi điện tử); trò chơi đánh bóng (pinball - người 
chơi điều khiển các cần gạt để quả bóng không rơi xuống lỗ và ghi điểm); trò chơi đánh 
bóng dạng pinball với nhiều hình thức chơi; bóng cao su để chơi trò chơi, bóng cao su để 
chơi; bể bơi có thể bơm căng vật dụng để chơi]; pa-tanh; pa-tanh có các bánh lăn nằm trên 
một đường thẳng; ván trưọt có bánh xe; tấm đệm khuỷu tay dùng cho môn điền kinh hay 
trong thể thao; miếng đệm đầu gối dùng cho môn điền kinh hay trong thể thao; dây nhảy 
để chơi nhảy dây; ván trượt tuyết; xe trưọt tuyết dùng cho mục đích giải trí; vây giả - bộ 
phận gắn vào đuôi ván lướt sóng để ổn định hướng; chân nhái dùng khi bơi; ván lướt sóng; 
ván nổi dùng khi bơi để giải trí; đồ trang trí cây thông Nô-en [không phải là bánh kẹo hay 
vật phát (thắp) sáng], mũ giấy đội trong buổi tiệc. 

 
Nhóm 29: Thịt, cá [không còn sống], gia cầm [không còn sống] và thú săn [không còn 
sống]; chất chiết ra từ thịt; trái cây và rau củ được bảo quản, làm khô và nấu sẵn; món ăn 
nhanh được làm chủ yếu từ trái cây, rau củ hay thịt; thạch (nước quả nấu đông); mứt quả 
ướt; trứng, sữa và các sản phẩm làm từ bơ sữa (ngoài sữa); trái cây được bảo quản (mứt 
ướt); dưa góp làm từ trái cây hay rau củ; thực phẩm được làm giàu bởi vitamin chủ yếu 
được làm từ trái cây, rau củ.  

 
Nhóm 30: Các sản phẩm bánh kẹo, kẹo, kẹo dạng thanh, sôcôla, thanh sôcôla, bánh rán, 
bánh nướng xốp, bánh ngọt loại nhỏ ăn nhanh, bánh nướng nhỏ, bánh quy dẹt, bánh ngọt, 
bánh bích quy, bánh ngũ cốc, ăn sáng, bánh ngũ cốc chứa nhiều. năng lượng (lương khô), 
kẹo cao su nhai (không chứa thuốc), kẹo cao su thổi (không chứa thuốc), kem lạnh, kem 
lạnh dạng que, bánh xăng-đuých nhân kem lạnh, bánh kẹo có (nhân) kem lạnh, cà phê, 
chè (trà), cacao, đường, gạo, bột mỳ và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh làm 
từ bột nhão; đá lạnh, mật ong; gía vị; ngũ cốc để ăn, đồ ăn nhanh có trái cây bọc đường 
(đượe làm chủ yếu từ ngũ cốc), đồ ăn nhanh được làm từ bột ngô được rán hay nướng 
(dạng miếng nhỏ), bỏng ngô, bánh làm từ bột gạo, bánh xăng-đuých; bánh trứng (custard) 
đông lạnh, sữa chua đông lạnh [dạng kem].  
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Nhóm 32: Đồ uống [không cồn] bao gồm bia, nước khoáng, nước có ga, nước ngọt, đồ 
uống có cacbonat (có ga), các đồ uống không cồn khác (không bao gồm các loại trên), đồ 
uống trái cây [không cồn], đồ uống được làm từ nước trái cây ép pha với nước hay nước 
xô-đa (fruit punch), nước trái cây ép, xirô để pha đồ uống, các chế phẩm khác dùng để 
pha đồ uống.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản điện tử, cụ thể là, xuất bản sách truyện tranh, tạp chí có 
truyện tranh và tiểu thuyết có đồ họa dưới dạng ấn phẩm kỹ thuật số có nội dung là các 
câu truyện và các nhân vật phiêu lưu mạo hiểm hư cấu; sản xuất và cho thuê phim điện 
ảnh; sản xuất chương trình truyền hình và truyền thanh; sản xuất và cho thuê bản ghi âm 
và ghi hình; dịch vụ giải trí, eụ thể là, sản xuất đa phương tiện cáe buổi biểu dỉễn (show) 
giải trí và chương trình giải trí tương tác để phát trên truyền hình, mạng cáp, vệ tinh 
phương tiện nghe nhìn, đầu máy, đĩa vi tính và các phương tiện kỹ thuật số; dịch vụ giải 
trí, cụ thể là, sản xuất đa phương tiện các chương trình giải trí, tin thời sự, và thông tin 
truyền qua mạng thông tin liên lạc và mạng máy tính; dịch vụ giải trí mà bản chất là cung 
cấp (không phải là bán hay vận chụyển) các chương trình dài nhiều kỳ eó nội dung là 
phim hoạt hình và/hoặc phim truyện hay truyền hình phiêu lưu mạo hiểm được chuyền thể 
từ truyện tranh được truyền qua các thiết bị liên lạc không dây, cụ thể là điện thoại eầm 
tay, máy tính bảng, máy vi tính, và các thiết bị cầm tay không dây; dịch vụ giải trí trong 
lĩnh vực phim truyện và truyền hình, cụ thể là, sáng tác, sản xuất các hình ảnh được tạo ra 
bằng máy vi tính cho phim điện ảnh, phim điện ảnh thể loại hoạt hình, phim vi-đê-ô, phim 
vi-đê-ô thể loại hoạt hình, các chương trình truyền hình; dịch vụ sản xuất phim hoạt họa; 
cung cấp dịch vụ hoạt hình sử dụng hiệu ứng nghe nhìn đặc biệt của phim điện ảnh và 
truyền hình cho phim truyện, vi-đê-ô và truyền hình; các dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản 
xuất các chương trình truyền hình nhiều kỳ có nội dung là phim hoạt hình và/hoặc phim 
truyện hay truyền hình phiêu lưu mạo hiểm được chuyển thể từ truyện tranh; sản xuất 
chương trình truyền hình có nội dung trình chiếu phim truyện và băng vi-đê-ô; dịch vụ rạp 
chiếu bóng, cụ thể là, trình chiếu phim truyện và băng vi-đê-ô tại rạp chiếu; dịch vụ giải 
trí, cụ thể là, trình díễn trực tiếp trên sân khấu các nhân vật mặc trang phục; cung cấp 
phần mềm trò chơi máy tính tương tác trực tuyến thông qua một mạng điện tử mà người 
sử đụng mạng có thể truy cập được trong toàn bộ mạng; cung cấp trò chơi máy tính trực 
tuyến; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí liên quan đến truyện tranh, phim đìện 
ảnh, chương trình truyền hình và trò chơi vi-đê-ô dưới hình thức hoạt hình thông qua các 
trang web; cung cấp tin tức và thông tin trong lĩnh vực giải trí liên quan đến truyện tranh, 
phim điện ảnh, chương trình truyền hình và trò chơi vi-đê-ô dưới hình thức hoạt hình 
thông qua một mạng điện tử; dịch vụ công viên giải trí và công viên giải trí theo chủ đề; 
dịch vụ giáo đục, cụ thể là phát triển, sắp xếp và tiến hành các hội thảo và các chương 
trình giáo dục trong lĩnh vực truyện tranh. 
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(511)   Nhóm 09: Đĩa DVD, đĩa CD, băng vi-đê-ô, và đĩa la-đe đã ghi sẵn chứa nội dung là các 
chương trình âm nhạc và/hoặc các chương trình phim truyện hay phim truyền hình được 
chuyển thể từ truyện tranh, hoặc phim điện ảnh hay phim hoạt hình; kính râm; hộp đựng 
băng trò chơi vi-đê-ô ,đĩa ghi trò chơi vi-đê-ô; phần mềm trò chơi vi-đê-ô (được ghi sẵn 
hoặc có thể tải xuống được), chương trình trò chơi vi-đê-ô tương tác (được ghi sẵn hoặc có 
thể tải xuống được); chương trình trò chơi máy tính đa phương tiện tương tác (được ghi 
sẵn hoặc có thể tải xuống được), phần mềm trò chơi vi-đê-ô tương tác ứng dụng công 
nghệ thực tại ảo (được ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi máy tính 
(được ghỉ sẵn hoặc có thể tải xuống được); phần mềm trò chơi máy tính (được ghi sẵn 
hoặc có thể tải xuống được); đĩa ghi trò chơi máy tính; mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp.   

 
Nhóm 14: Kim loại quý (dạng thô hoặc chế tác một phần) và các hợp kim của kim loại 
quý và các sản phẩm làm bằng kim loại quý hay được mạ kim loại quý, không nằm trong 
các nhóm khác, bao gồm vòng đeo tay, vòng đeo cổ, hoa tai, ghim cài trang trí và trâm cài 
(ghim cài áo); nữ trang, đá quý; đồng hồ và đồng hồ đeo tay.  

 
Nhóm 16: ấn phẩm và các sản phẩm bằng giấy, cụ thể là sách truyện tranh và tạp chí đăng 
truyện tranh và các câu chuyện có minh họa; sách trẻ em, sách hoạt động cho trẻ em (sách 
chứa các nội dung mang tính tương tác như các trò chơi, câu đố), sách tô màu, sách dán 
hình có nhãn dính; nhãn dính có hình [văn phòng phẩm]; nhãn dính có hình hay thông 
điệp (thường dán ở hãm xung ô tô); áp phích quảng cáo; danh thiếp; quyển an-bom đựng 
danh thiếp; đồ dùng mỹ thuật, cụ thể là bút màu, bút đánh dấu, bút chì màu, bộ dụng cụ 
vẽ mỹ thuật và làm thủ công, bút lông để vẽ, tấm gíấy hay áp phích đã in sẵn dùng để tô 
màu hay vẽ; bảng đen để viểt hay vẽ; phấn và bảng viết phấn dùng cho gia đình; đề can và 
nhãn dính được khi có tác dụng nhiệt; đồ dùng học tập, cụ thể là bút, bút chì, tẩy, hộp bút 
chì, cái gọt bút chì, thước vẽ, cái dập ghim cho giấy, cái chặn giấy sổ ghi chép, bìa gập 
đựng tài liệu (kẹp tài liệu bên trong), cái kẹp tài liệu sau khi đã đóng lỗ (bằng vòng 
khuyên tròn), tập giấy dùng để ghi chép đóng gáy xoắn, cái bọc sách và cái đóng dấu 
trang sách, cái treo nắm đấm cửa bằng giấy (có hình hoặc thông điệp); văn phòng phẩm, 
giấy viết, phong bì, tấm bìa viết ghi chú, thiệp chúc mừng, bưu thiếp, tập giấy dùng để ghi 
chép, sổ ghi nhớ; sổ ghi cuộc hẹn; lịch; mẫu vẽ in sẵn trên giấy cho trang phục; các sản 
phẩm bằng giấy dùng cho các bữa tiệc cụ thể là giấy gói quà, khăn giấy lót dưới bát đĩa 
hay cốc tách, giấy kếp, thiếp mời in sẵn bằng giấy, đồ trang trí bánh ngọt bằng giấy, khăn 
ăn bằng giây, tấm lót bàn ăn bằng giấy, vật trang trí bằng giấy để giữa bàn, và khăn trải 
bàn bằng giấy.   

 
Nhóm 24: Ga trải giường (chăn trải giường) (bằng vải dệt), vỏ gối, vải phủ gối, diềm xếp 
nếp che bụi (bằng vải đệt), chăn lông vịt, vỏ chăn lông vịt, chăn, chăn bông, rèm làm bằng 
vải dệt hay chất déo, tấm đặt ở phần trên của rèm để che phần que (móc) luồn rèm (bằng 
vải dệt); khăn tắm (bằng vải dệt), khăn lau mặt (bằng vải dệt); khăn đi biển (bằng vải dệt); 
rèm che khi tắm làm bằng vải dệt hay chất dẻo; khăn trải bàn (không làm bằng giấy), 
khăn (bằng vải để lau đồ trang điểm và khăn ăn bằng vải dệt); cờ (không làm bằng giấy), 
cờ đuôi nheo (không làm bằng giấy); khăn tay (bằng vải dệt); màn (trướng) treo tường 
(bằng vải dệt).   

 
Nhóm 25: Quần áo, áo phông, áo bằng sợi bông, áo sơ mi, quần soóc, quần bằng sợi 
bông, quần, quần áo mặc bên ngoài quần áo thường khi làm việc hay quần yếm, áo gi-lê, 
áo jắcket, áo choàng, quần áo mưa (mặc khi đi mưa), quần áo lót, quần áo ngủ, áo thụng 
dài khoác ngoài, quần áo bơi; đồ đội đầu, mũ, mũ lưỡi trai, mũ chỉ có lưỡi trai hở phần 
trên đầu; khăn quàng cổ, băng đeo tay [dùng cho trang phục], cà vạt hay nơ đeo cổ, bít tất 
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ngắn và bít tất dài (tất cả đều là các sản phẩm nằm trong nhóm này); đồ đi ở chân, giày 
dép, giày bốt, giấy đế mềm, giày dép đi biển, dep xăng- đan; găng tay [dùng cho trang 
phục], dây đeo quần hay tất, thắt lưng [dùng cho trang phục], bộ trang phục lễ hội 
Halloween và trang phục hóa trang. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi là hình các nhân vật hành động và các phụ kiện kèm theo, đồ chơi 
hành động vận hành cơ khí; bộ đồ chơi dùng với hình các nhân vật hành động; đồ chơi 
hành động chạy pin; xe cộ đồ chơi điều khíển bằng sóng vô tuyến; xe cộ đồ chơi; bộ đồ 
chơi dùng để chơi đánh trận giả hay các hoạt động phiêu lưu mạo hiểm giả; đồ chơi bọc 
vải nhung lông; đồ chơi là hình điêu khắc làm bằng vật liệu mềm; búp bê; phụ kiện dùng 
cho búp bê; búp bê có nhồi hạt đỗ khô (vỏ đỗ) bên trong; đồ chơi hình động vật được nhồi 
(bông); đồ chơi làm bằng vật liệu déo có các bộ phận uốn nắn được; con rối; bóng bay để 
chơi; đồ chơi phun nước; đồ chơi có thể thổi phồng lên; trò chơi có đích (mục tiêu) để 
ngắm bắn (phi tiêu); bộ cờ để chơi; trò chơi có bàn để chơi (như cờ); trò chơi với các quân 
bài; bài lá để chơi; trò chơi lắp (ghép) hình; diều; yôyô (đồ chơi với con lắc và dây); đĩa 
bay [đồ chơi]; bàn chơi dùng cho các trò chơi với bàn chuyên biệt (như cờ, bi-a, chơi bài), 
vũ khí đồ chơi; đồng hồ đồ chơi; trò chơi nhập vai (người chơi đóng vai các nhân vật 
tưởng tượng trong trò chơi); bộ mô hình đồ chơi được làm thủ công; bộ thiết bị cầm tay để 
chơi trò chơi vi đê «; trò chơi vi-đê-ô vận hành khi bỏ xu vào đó; máy chơi trò chơi có mái 
vòm và màn hình gắn liền trên đó (trò chơi điện tử); trò chơi đánh bóng (pinball - người 
chơi điều khiển các cần gạt để quả bóng không rơi xuống lỗ và ghi điểm); trò chơi đánh 
bóng dạng pinball với nhiều hình thức chơi; bóng cao su để chơi trò chơi, bóng cao su để 
chơi; bể bơi có thể bơm căng vật dụng để chơi]; pa-tanh; pa-tanh có các bánh lăn nằm trên 
một đường thẳng; ván trưọt có bánh xe; tấm đệm khuỷu tay dùng cho môn điền kinh hay 
trong thể thao; miếng đệm đầu gối dùng cho môn điền kinh hay trong thể thao; dây nhảy 
để chơi nhảy dây; ván trượt tuyết; xe trưọt tuyết dùng cho mục đích giải trí; vây giả - bộ 
phận gắn vào đuôi ván lướt sóng để ổn định hướng; chân nhái dùng khi bơi; ván lướt sóng; 
ván nổi dùng khi bơi để giải trí; đồ trang trí cây thông Nô-en [không phải là bánh kẹo hay 
vật phát (thắp) sáng], mũ giấy đội trong buổi tiệc.   

 
Nhóm 29: Thịt, cá [không còn sống], gia cầm [không còn sống] và thú săn [không còn 
sống]; chất chiết ra từ thịt; trái cây và rau củ được bảo quản, làm khô và nấu sẵn; món ăn 
nhanh được làm chủ yếu từ trái cây, rau củ hay thịt; thạch (nước quả nấu đông); mứt quả 
ướt; trứng, sữa và các sản phẩm làm từ bơ sữa (ngoài sữa); trái cây đượe bảo quản (mứt 
ướt); dưa góp làm từ trái cây hay rau củ; thực phẩm được làm giàu bởi vitamin chủ yếu 
được làm từ trái cây, rau củ.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản điện tử, cụ thể là, xuất bản sách truyện tranh, tạp chí có 
truyện tranh và tiểu thuyết có đồ họa dưới dạng ấn phẩm kỹ thuật số có nội dung là các 
câu truyện và các nhân vật phiêu lưu mạo hiểm hư cấu; sản xuất và cho thuê phim điện 
ảnh; sản xuất chương trình truyền hình và truyền thanh; sản xuất và cho thuê bản ghi âm 
và ghi hình; dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản xuất đa phương tiện các buổi biểu dỉễn (show) 
giải trí và chương trình giải trí tương tác để phát trên truyền hình, mạng cáp, vệ tinh 
phương tiện nghe nhìn, đầu máy, đĩa vi tính và các phương tiện kỹ thuật số; dịch vụ giải 
trí, cụ thể là, sản xuất đa phương tiện các chương trình giải trí, tin thời sự, và thông tin 
truyền qua mạng thông tin liên lạc và mạng máy tính; dịch vụ giải trí mà bản chất là cung 
cấp (không phải là bán hay vận chụyển) các chương trình dài nhiều kỳ có nội dung là 
phim hoạt hình và/hoặc phim truyện hay truyền hình phiêu lưu mạo hiểm được chuyền thể 
từ truyện tranh được truyền qua các thiết bị liên lạc không dây, cụ thể là điện thoại eầm 
tay, máy tính bảng, máy vi tính, và các thiết bị cầm tay không dây; dịch vụ giải trí trong 
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lĩnh vực phim truyện và truyền hình, cụ thể là, sáng tác, sản xuất các hình ảnh được tạo ra 
bằng máy vi tính cho phim điện ảnh, phim điện ảnh thể loại hoạt hình, phim vi-đê-ô, phim 
vi-đê-ô thể loại hoạt hình, các chương trình truyền hình; dịch vụ sản xuất phim hoạt họa; 
cung cấp dịch vụ hoạt hình sử dụng hiệu ứng nghe nhìn đặc biệt của phim điện ảnh và 
truyền hình cho phim truyện, vi-đê-ô và truyền hình; các dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản 
xuất các chương trình truyền hình nhiều kỳ có nội dung là phim hoạt hình và/hoặc phim 
truyện hay truyền hình phiêu lưu mạo hiểm được chuyển thể từ truyện tranh; sản xuất 
chương trình truyền hình có nội dung trình chiếu phim truyện và băng vi-đê-ô; dịch vụ rạp 
chiếu bóng, cụ thể là, trình chiếu phim truyện và băng vi-đê-ô tại rạp chiếu; dịch vụ giải 
trí, cụ thể là, trình díễn trực tiếp trên sân khấu các nhân vật mặc trang phục; cung cấp 
phần mềm trò chơi máy tính tương tác trực tuyến thông qua một mạng điện tử mà người 
sử đụng mạng có thể truy cập được trong toàn bộ mạng; cung cấp trò chơi máy tính trực 
tuyến; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí trí liên quan đến truyện tranh, phim đìện 
ảnh, chương trình truyền hình và trò chơi vi-đê-ô dưới hình thức hoạt hình thông qua trang 
web; cung cấp tin tức và thông tin trong lĩnh vực giải trí liên quan đến truyện tranh, phim 
điện ảnh, chương trình truyền hình và trò chơi vi-đê-ô dưới hình thức hoạt hình thông qua 
một mạng điện tử; dịch vụ công viên giải trí và công viên giải trí theo chủ đề; dịch vụ giáo 
đục, cụ thể là phát triển, sắp xếp và tiến hành cá hội thảo và các chương trình giáo dục 
trong lĩnh vực truyện tranh. 

 
 

(210) 4-2013-00464 (220) 08.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty cổ phần YM TRIBE  

(VN) 
P.402, tầng 4, tòa nhà CMC, phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (cung cấp thực phẩm và đồ uống); quán cà phê 

(cafe), quầy rượu (bar), dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời (khách sạn và nhà trọ). 
 
 

(210) 4-2013-00466 (220) 08.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Pentair Water Pool and Spa, 

Inc.   (US) 
1620 Hawkins Avenue, Sanford, NC 
27330, USA  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm bể bơi và máy bơm bể tắm khoáng. 
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(210) 4-2013-00467 (220) 08.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Pentair Water Pool and Spa, 
Inc.   (US) 
1620 Hawkins Avenue, Sanford, NC 
27330, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị dùng cho bể bơi và bể tắm khoáng, cụ thể là bộ lọc.  
 
 

(210) 4-2013-00469 (220) 08.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.4.3; 26.1.11 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghiệp 
Kim Sơn  (VN) 
Số 110, tập thể Viện Kiểm sát nhân dân 
tối cao, ngõ 622 Minh Khai, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Bản lề cửa, khóa cửa, chốt hãm cửa, kẹp cửa, khung đỡ kính bằng kim loại, tay 
nắm cửa, phụ kiện dùng cho cửa (các sản phẩm làm bằng kim loại dùng trong xây dựng). 

 
 

(210) 4-2013-00489 (220) 09.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.4; 6.1.2; 7.3.11 
(591) Xanh nước biển, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
tổng hợp Nam Thành Đạt  (VN)
309 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, hàng may mặc, đệm, chăn, màn, rèm, ga, gối. 
 
 

(210) 4-2013-00526 (220) 09.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, xanh tím than. 
(731) Công ty TNHH INCOK LOSS & 

AVERAGE ADJUSTERS  (VN) 
3SK14-1 khu phố Grandview (Lô CN1-
3), khu A - đô thị mới Nam thành phố, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tính toán, đánh giá rủi ro bảo hiểm; giám định tổn thất và tính toán bồi 
thường tổn thất; đánh giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản]; tư vấn tài chính; 
quản lý tài chính; cung cấp thông tin tài chính. 

 
 

(210) 4-2013-00614 (220) 10.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.17.11; 1.5.1; 26.1.2; 3.9.15 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng, đen. 

(540) 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển và thương mại Hoàng 
Lộc  (VN) 
Số 33 Quang Trung, phường Quảng Yên, 
thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 29: Sản phẩm từ cá, tôm, mực, sò hến (không còn sống) như là: chả cá, chả mực, 

tôm khô. 
 
 

(210) 4-2013-00638 (220) 10.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.9.1; 26.1.2; 25.1.6; 26.4.2 
(591) Trắng, vàng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư Việt Xanh  (VN) 
Số 24 đường 76, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 
 

(210) 4-2013-00639 (220) 10.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.9.1; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Trắng, vàng, đen, đỏ xậm. 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH thương mại đầu 
tư Việt Xanh   (VN) 
Số 24 đường 76, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
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(210) 4-2013-00658 (220) 10.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) L'OREAL, SociÐtÐ Anonyme  (FR)
14 Rue Royale, 75008 PARlS - France  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Son môi, son làm bóng môi.  

 
 

(210) 4-2013-00672 (220) 10.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Last Minute Network Limited  
(GB) 
77 Hatton Garden, London EC1N 8JS, 
England  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, tiếp thị và giới thiệu ra công chúng; phổ biến/phân phát các 

tài liệu quảng cáo, tiếp thị và giới thiệu ra công chúng; dịch vụ tổ chức kinh doanh, quản 
lý kinh doanh, quản trị kinh doanh và thông tin kinh doanh; biên tập dữ liệu vào cơ sở dữ 
liệu máy vi tính; dịch vụ bán đấu giá; chức năng văn phòng; dịch vụ xúc tiến bán hàng; tư 
vấn, cố vấn và hỗ trợ quản lý và kinh doanh; dịch vụ điều hành kinh doanh khách sạn; tập 
hợp và trưng bày các loại hàng hóa dùng cho mục đích du lịch (bao gồm việc cho thuê 
xe), thư giãn, chăm sóc sắc đẹp (bao gồm chăm sóc và làm đẹp), giải trí và tài chính, bao 
gồm các phiếu mua hàng, vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa 
này trong một cửa hàng bách hóa, ki-ốt bách hóa, cửa hàng bách hóa trên máy bay, hoặc 
từ một ca-ta-lô hàng hóa tổng hợp, bằng việc đặt hàng qua thư, hoặc bằng các phương tiện 
viễn thông khác; dịch vụ thông tin giúp khách hàng. so sánh giá cả giữa các công ty khác 
nhau; dịch vụ thông tin, tư vấn, sắp xếp và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; bao 
gồm cả những dịch vụ được cung cấp thông qua mạng viễn thông, cung cấp trực tuyến và 
qua mạng intened và trang web toàn cầu. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm du lịch; dịch vụ phát hành thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng; dịch vụ 
thanh toán điện tử; dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ phát hành thẻ giảm giá; phát hành 
và mua lại các thẻ đổi hàng và phiếu mua hàng; dịch vụ tư vấn, cố vấn và thông tin liên 
quan đến tất các dịch vụ nêu trên; bao gồm cả những dịch vụ được cung cấp thông qua 
mạng viễn thông, cung cấp trực tuyến và qua mạng internet và trang web toàn cầu. 

 
Nhóm 39: Vận tải; vận chuyển hàng hóa, hành khách và khách du lịch; sắp xếp các 
chuyến du lịch; dịch vụ kiểm tra đầu vào cho hoạt động vận tải; sắp xếp chuyên chở hành 
khách và khách du lịch bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không; dịch vụ vận tải 
bằng ô tô; sắp xếp các chuyến du lịch trên biển, các chuyến đi chơi, cuộc tham quan và 
các kỳ nghỉ; dịch vụ tham quan du lịch; dịch vụ bãi đỗ xe; cho thuê xe ô tô; môi giới cho 
thuê xe ô tô; cho thuê xe cộ; môi giới cho thuê xe cộ; dịch vụ đặt vé du lịch và đặt chỗ du 
lịch được cung cấp thông qua trang web toàn cầu; dịch vụ thông tin liên quan đến du lịch; 
dịch vụ văn phòng du lịch và đại lý du lịch; dịch vụ đặt vé và đặt chỗ cho các chuyến đi; 
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dịch vụ tư vấn, sắp xếp, cố vấn và thông tin liên quan đến các dịch vụ nêu trên; bao gồm 
cả những dịch vụ được cung cấp thông qua mạng viễn thông, cung cấp trực tuyến và qua 
mạng internet và trang web toàn cầu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ tổ chức sự kiện và hoạt 
động văn hóa, thể thao và giải trí; dịch vụ đại lý bán vé cho các sự kiện và hoạt động thể 
thao, văn hóa và giải trí; dịch vụ đặt vé và đăng ký vé cho các sự kiện và hoạt động thể 
thao, văn hóa và giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ tổ chức giải trí theo nhóm; 
dịch vụ câu lạc bộ đêm và câu lạc bộ khiêu vũ; dịch vụ hồ bơi và khu tổ hợp vui chơi dưới 
nước; công viên vui chơi giải trí và hội chợ vui chơi; dịch vụ nhà hát ca múa nhạc; sản 
xuất các chương trình biểu diễn và trò mua vui; dịch vụ xuất bản; tổ chức các trò chơi và 
các cuộc thi đấu; dịch vụ phòng tập thể dục; dịch vụ nhà trẻ, vườn trẻ và lớp mẫu giáo; 
dịch vụ công bố tác phẩm; cung cấp sách hướng dẫn, bản tin, bản đồ du lịch, danh mục và 
chỉ dẫn về thành phố cho các khách du lịch sử dụng, những tài liệu này có sẵn trên mạng 
máy tính toàn cầu; dịch vụ tư vấn, sắp xếp, cố vấn và thông tin liên quan đến các dịch vụ 
nêu trên, bao gồm cả những dịch vụ được cung cấp thông qua mạng viễn thông, cung cấp 
trực tuyến và qua mạng internet và trang web toàn cầu;  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và phát triển phần mềm máy tính; dịch vụ thông tin khí tượng; 
dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ máy chủ tương tác cho phép người dùng đăng tải và 
chia sẻ nội dung trực tuyến; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) thể hiện thông 
qua phần mềm dùng để tải lên, gửi, trình chiếu, hiển thị, dán nhãn, nhật ký cá nhân, chia 
sẻ, cung cấp thông tin điện tử và phương tiện điện tử qua mạng internet hoặc qua các 
mạng truyền thông khác; cung cấp quyền sử dụng tạm thời các phần mềm ứng dụng 
không tải xuống được cho mục rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội, sổ ghi trực tuyên, 
nhật ký trực tuyến, chia sẻ ảnh, chia sẻ video, chia sẻ đánh giá về du lịch và truyền ảnh; 
thiết kê, phác thảo và thiết lập theo ủy quyền nhằm xây dựng các trang web trên mạng 
internet; tạo lập và duy trì trang web; tạo lập và duy trì trang nhật ký trực tuyến cho người 
khác; dịch vụ máy chủ cho trang web của người khác; dịch vụ máy chủ cho các nội dung 
số, cụ thể là tạo chí trực tuyến và nhật ký cá nhân trực tuyến; dịch vụ cài đặt và bảo dưỡng 
phần mềm máy tính, cung cấp thông tin dưới dạng bài báo tin tức và thời sự liên quan đến 
các dịch vụ kể trên; tất cả đều thuộc nhóm này; cung cấp, tạo lập và duy trì trang web cho 
người khác; dịch vụ cung cấp trang web để người dùng có thể đưa ra các đánh giá, nhận 
xét, bình luận và khuyến nghị liên quan đến các dịch vụ tại các nhóm 39, 41, 43, 44;cung 
cấp thông tin trực tuyến liên quan đến các dịch vụ nêu trên từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc 
từ mạng internet. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn cạnh 
đường cho khách có ô tô; cung cấp chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ đặt chỗ và giữ chỗ trước 
nơi nghỉ ngơi và lưu trú tạm thời; dịch vụ thông tin và lập kế hoạch liên quan đến nơi nghỉ 
tạm thời; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống và quán rượu nhỏ, dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống tại địa chỉ do khách yêu cầu 
(do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp nơi nghỉ dưỡng; dịch vụ đặt chỗ và giữ chỗ 
trước ở nơi nghỉ dưỡng; dịch vụ đặt chỗ và giữ chỗ trước ở khách sạn và nhà hàng; cung 
cấp thông tin, hỗ trợ, sắp xếp và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm cả các 
dịch vụ được cung cấp qua mạng viễn thông, cung cấp trực tuyến và qua mạng internet và 
trang web toàn cầu. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe; dịch vụ vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp; đặt chỗ 
cho dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe, dịch vụ vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp; hỗ trợ, cung cấp 
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thông tin, sắp xếp và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm cả các dịch vụ 
được cung cấp qua mạng viễn thông, cung cấp trực tuyến và qua mạng internet và trang 
web toàn cầu. 

 
 

(210) 4-2013-00673 (220) 10.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Last Minute Network Limited  
(GB) 
77 Hatton Garden, London EC1N 8JS, 
England   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, tiếp thị và giới thiệu ra công chúng; phổ biến/phân phát các 

tài liệu quảng cáo, tiếp thị và giới thiệu ra công chúng; dịch vụ tổ chức kinh doanh, quản 
lý kinh doanh, quản trị kinh doanh và thông tin kinh doanh; biên tập dữ liệu vào cơ sở dữ 
liệu máy vi tính; dịch vụ bán đấu giá; chức năng văn phòng; dịch vụ xúc tiến bán hàng; tư 
vấn, cố vấn và hỗ trợ quản lý và kinh doanh; dịch vụ điều hành kinh doanh khách sạn; tập 
hợp và trưng bày các loại hàng hóa dùng cho mục đích du lịch (bao gồm việc cho thuê 
xe), thư giãn, chăm sóc sắc đẹp (bao gồm chăm sóc và làm đẹp), giải trí và tài chính, bao 
gồm các phiếu mua hàng, vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa 
này trong một cửa hàng bách hóa, ki-ốt bách hóa, cửa hàng bách hóa trên máy bay, hoặc 
từ một ca-ta-lô hàng hóa tổng hợp, bằng việc đặt hàng qua thư, hoặc bằng các phương tiện 
viễn thông khác; dịch vụ thông tin giúp khách hàng. so sánh giá cả giữa các công ty khác 
nhau; dịch vụ thông tin, tư vấn, sắp xếp và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên; bao 
gồm cả những dịch vụ được cung cấp thông qua mạng viễn thông, cung cấp trực tuyến và 
qua mạng intened và trang web toàn cầu.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm du lịch; dịch vụ phát hành thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng; dịch vụ 
thanh toán điện tử; dịch vụ chuyển tiền điện tử; dịch vụ phát hành thẻ giảm giá; phát hành 
và mua lại các thẻ đổi hàng và phiếu mua hàng; dịch vụ tư vấn, cố vấn và thông tin liên 
quan đến tất các dịch vụ nêu trên; bao gồm cả những dịch vụ được cung cấp thông qua 
mạng viễn thông, cung cấp trực tuyến và qua mạng internet và trang web toàn cầu.  

 
Nhóm 39: Vận tải; vận chuyển hàng hóa, hành khách và khách du lịch; sắp xếp các 
chuyến du lịch; dịch vụ kiểm tra đầu vào cho hoạt động vận tải; sắp xếp chuyên chở hành 
khách và khách du lịch bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không; dịch vụ vận tải 
bằng ô tô; sắp xếp các chuyến du lịch trên biển, các chuyến đi chơi, cuộc tham quan và 
các kỳ nghỉ; dịch vụ tham quan du lịch; dịch vụ bãi đỗ xe; cho thuê xe ô tô; môi giới cho 
thuê xe ô tô; cho thuê xe cộ; môi giới cho thuê xe cộ; dịch vụ đặt vé du lịch và đặt chỗ du 
lịch được cung cấp thông qua trang web toàn cầu; dịch vụ thông tin liên quan đến du lịch; 
dịch vụ văn phòng du lịch và đại lý du lịch; dịch vụ đặt vé và đặt chỗ cho các chuyến đi; 
dịch vụ tư vấn, sắp xếp, cố vấn và thông tin liên quan đến các dịch vụ nêu trên; bao gồm 
cả những dịch vụ được cung cấp thông qua mạng viễn thông, cung cấp trực tuyến và qua 
mạng internet và trang web toàn cầu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ tổ chức sự kiện và hoạt 
động văn hóa, thể thao và giải trí; dịch vụ đại lý bán vé cho các sự kiện và hoạt động thể 
thao, văn hóa, giải trí; dịch vụ đặt vé và đăng ký vé cho các sự kiện và hoạt động thể thao, 
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văn hóa và giải trí; cung cấp tiện nghi giải trí; dịch vụ tổ chức giải trí theo nhóm; dịch vụ 
câu lạc bộ đêm và câu lạc bộ khiêu vũ; dịch vụ hồ bơi và khu tổ hợp vui chơi dưới nước; 
công viên vui chơi giải trí và hội chợ vui chơi; dịch vụ nhà hát ca múa nhạc; sản xuất các 
chương trình biểu diễn và trò mua vui; dịch vụ xuất bản; tổ chức các trò chơi và các cuộc 
thi đấu; dịch vụ phòng tập thể dục; dịch vụ nhà trẻ, vườn trẻ và lớp mẫu giáo; dịch vụ 
công bố tác phẩm; cung cấp sách hướng dẫn, bản tin, bản đồ du lịch, danh mục và chỉ dẫn 
về thành phố cho các khách du lịch sử dụng, những tài liệu này có sẵn trên mạng máy tính 
toàn cầu; dịch vụ tư vấn, sắp xếp, cố vấn và thông tin liên quan đến các dịch vụ nêu trên, 
bao gồm cả những dịch vụ được cung cấp thông qua mạng viễn thông, cung cấp trực 
tuyến và qua mạng internet và trang web toàn cầu. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế và phát triển phần mềm máy tính; dịch vụ thông tin khí tượng; 
dịch vụ máy tính, cụ thể là dịch vụ máy chủ tương tác cho phép người dùng đăng tải và 
chia sẻ nội dung trực tuyến; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) thể hiện thông 
qua phần mềm dùng để tải lên, gửi, trình chiếu, hiển thị, dán nhãn, nhật ký cá nhân, chia 
sẻ, cung cấp thông tin điện tử và phương tiện điện tử qua mạng internet hoặc qua các 
mạng truyền thông khác; cung cấp quyền sử dụng tạm thời các phần mềm ứng dụng 
không tải xuống được cho mục rao vặt, cộng đồng ảo, mạng xã hội, sổ ghi trực tuyên, 
nhật ký trực tuyến, chia sẻ ảnh, chia sẻ video, chia sẻ đánh giá về du lịch và truyền ảnh; 
thiết kê, phác thảo và thiết lập theo ủy quyền nhằm xây dựng các trang web trên mạng 
internet; ; tạo lập và duy trì trang web; tạo lập và duy trì trang nhật ký trực tuyến cho 
người khác; dịch vụ máy chủ cho trang web của người khác; dịch vụ máy chủ cho các nội 
dung số, cụ thể là tạo chí trực tuyến và nhật ký cá nhân trực tuyến; dịch vụ cài đặt và bảo 
dưỡng phần mềm máy tính, cung cấp thông tin dưới dạng bài báo tin tức và thời sự liên 
quan đến các dịch vụ kể trên; tất cả đều thuộc nhóm này; cung cấp, tạo lập và duy trì 
trang web cho người khác; dịch vụ cung cấp trang web để người dùng có thể đưa ra các 
đánh giá, nhận xét, bình luận và khuyến nghị liên quan đến các dịch vụ tại các nhóm 39, 
41, 41, 43; cung cấp thông tin trực tuyến liên quan đến các dịch vụ nêu trên từ cơ sở dữ 
liệu máy tính hoặc từ mạng internet.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn cạnh 
đường cho khách có ô tô; cung cấp chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ đặt chỗ và giữ chỗ trước 
nơi nghỉ ngơi và lưu trú tạm thời; dịch vụ thông tin và lập kế hoạch liên quan đến nơi nghỉ 
tạm thời; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán rưựu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống và quán rượu nhỏ, dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống tại địa chỉ do khách yêu cầu 
(do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp nơi nghỉ dưỡng; dịch vụ đặt chỗ và giữ chỗ 
trước ở nơi nghỉ dưỡng; dịch vụ đặt chỗ và giữ chỗ trước ở khách sạn và nhà hàng; cung 
cấp thông tin, hỗ trợ, sắp xếp và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm cả các 
dịch vụ được cung cấp qua mạng viễn thông, cung cấp trực tuyến và qua mạng internet và 
trang web toàn cầu; dịch vụ cung cấp trang web để người dùng có thể đưa ra các đánh giá, 
nhận xét, bình luận và khuyên nghị liên quan đến các dịch vụ kể trên.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe; dịch vụ vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp; đặt chỗ 
cho dịch vụ spa chăm sóc sức khỏe, dịch vụ vệ sinh và chăm sóc sắc đẹp; hỗ trợ, cung cấp 
thông tin, sắp xếp và tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên, bao gồm cả các dịch vụ 
được cung cấp qua mạng viễn thông, cung cấp trực tuyến và qua mạng internet và trang 
web toàn cầu; dịch vụ cung cấp trang web để người dùng có thể đưa ra các đánh giá, nhận 
xét, bình luận và khuyến nghị liên quan đến các dịch vụ kể trên.  
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(210) 4-2013-00720 (220) 11.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 25.5.25 
(591) Đỏ cờ, trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Viettronics 
Đống Đa  (VN) 
56 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Các thiết bị điện tử, tin học như: tủ điều khiển tự động hoá, máy tính (bao gồm 

cả phần mềm); các sản phẩm nghe - nhìn như: ti vi, radio, tăng âm; các thiết bị đo như: 
đồng hồ điện tử, máy hiện sóng. 

 
 

(210) 4-2013-00756 (220) 11.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Casualife Furniture 
International Limited   (HK) 
3rd Floor, Jonsim Place, 228 Qneen's 
Road East, Wanchai, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: ¤; « đặt trong vườn; ô che nắng.  
 

Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà; đồ đạc ngoại thất, cụ thể là: ghế (ngồi); ghế dài (đồ đạc); 
ghế đẩu; bàn (đồ đạc); bàn ăn (đồ đạc); bàn góc (đồ đạc); bàn uống cà phê (đồ đạc); ghế 
tựa dài (đồ đạc); ghế trường kỷ; ghế đi văng; bàn dọn đồ uống trà có bánh xe; giá để «; 
đệm; ghế (ngồi); ghế dài (đồ đạc); ghế đẩu; bàn (đồ đạc); bàn ăn (đồ đạc); bàn góc (đồ 
đạc); bàn uống cà phê (đồ đạc); ghế tựa dài (đồ đạc); ghế trường kỷ; ghế đi văng; bàn dọn 
đồ uống trà có bánh xe; giá để ô; đệm; đồ đạc bằng kim loại, đặc biệt là nhôm; đồ đạc 
làm từ gỗ, tre hoặc mây. 

 
 

(210) 4-2013-00760 (220) 11.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Vũ Ngọc Cường   (VN) 
Số nhà 77, phường Kim Tân, thành phố 
Lào Cai, tỉnh Lào Cai  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 11: Chăn điện, thảm điện, quạt sưởì, đèn sưởi, túi sưởi, điều hòa nhiệt độ, miếng 

dán sinh nhiệt (tự sản sinh ra nhiệt giúp làm ấm cơ thể).   
 

Nhóm 35: Mua bán: chăn điện, thảm điện, quạt sưởi, đèn sưởi, túi sưởi, điều hòa nhiệt độ, 
miếng dán sinh nhiệt (tự sản sinh ra nhiệt giúp làm ấm cơ thể).  
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(210) 4-2013-00846 (220) 14.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 20.7.1; A20.1.3 
(591) Đen, trắng, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Thanh 
Thiên Hà   (VN) 
Số 2, lô BT7, khu đô thị Pháp Vân - Tứ 
Hiệp, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực tố tụng; tư vấn pháp luật; đại điện ngoài tố tụng.  
 
 

(210) 4-2013-00909 (220) 14.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.3.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch
vụ tiếp thị Đồng Thắng  (VN) 
438 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm được chế biến, bảo quản từ thuỷ hải sản: cá, tôm, mực, cua, sò, ốc, 
lươn. 

 

Nhóm 31: Thủy hải sản tươi sống: tôm, cá, mực, cua, sò, ốc, lươn. 
 
 

(210) 4-2013-00910 (220) 14.01.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh, đỏ, vàng, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch
vụ tiếp thị Đồng Thắng  (VN) 
438 Nơ Trang Long, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Hướng dẫn, đào tạo nghề nghiệp; giáo dục, đào tạo từ xa; dịch vụ về giáo dục, 
giảng dạy; xuất bản sách báo; tổ chức và điều hành hội thảo xuất bản sách báo điện tử 
trực tuyến.  

 
 

(210) 4-2013-00924 (220) 15.01.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 18.5.1; 26.1.5 
(591) Xanh da trời, xanh đen, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Mai  (VN) 
158 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 39: Đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; đại lý bán vé máy 
bay. 

 
 

(210) 4-2013-00925 (220) 15.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 15.7.1 (540) 

  

(731) Trương Công Điền  (VN) 
Thôn 7, xã Ca Đình, huyện Đoan Hùng, 
tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; vòi hoa sen; máy lọc nước.  

 
 

(210) 4-2013-01000 (220) 15.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH vàng bạc đá 
quý Kim Hoàng Phát    (VN) 
5/14 Nguyễn Văn Quá, khu phố 4, 
phường Đông Hưng Thuận, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Sản phẩm đồ trang sức, đồ kim hoàn, đá quý.   
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh): các sản phẩm trang sức làm bằng đá quý, kim loại quý, 
nhẫn các loại, vòng đeo cổ, vương miện làm bằng vàng, bạc, đá quý; quảng cáo thương 
mại 

 
Nhóm 40: Gia công vàng bạc, kim loại, quặng, phân kim, xi mạ. 

 
 

(210) 4-2013-01001 (220) 15.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.15; 1.15.11; A6.3.4; 1.17.11 
(591) Xanh nước biển, đỏ, vàng, trắng, nâu, 

xanh tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Nhật Hải   (VN) 
Xóm 11, xã Nghi Phương, huyện Nghi 
Lộc, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 30: Nước đá tinh khiết.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng; nước tinh khiết đóng chai; đồ uống không cồn,  
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(210) 4-2013-01021 (220) 15.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.6.6; 1.15.5; 4.5.21; 2.9.10; 26.1.1 
(591) Vàng nhạt, vàng, nâu, xám, den, trắng, 

hồng, xanh da trời, da cam, xanh lá cây, 
tím, đỏ. 

(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED  
(KY) 
P.O. Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; điện thoại, điện thoại di động, thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay 

và di động để gửi và nhận các cuộc gọi, bản fax, thư điện tử và các dữ liệu kỹ thuật số 
khác; máy tính cầm tay, máy trợ lý cá nhân dùng kỹ thuật số; máy sắp xếp điện tử để theo 
dõi các buổi hẹn, sổ tay điện tử; bộ chuyển tải dữ liệu từ tính; phần mềm máy vi tính, 
phần mềm máy tính tải xuống được; phần mềm/chương trình chương trình trò chơi máy vi 
tính tải xuống được thông qua mạng internet (phần mềm) hoặc thông qua mạng thông tin 
toàn cầu hoặc qua máy vi tính hoặc trên nền điện thoại di động hay máy tính bảng hoặc 
thiết bị thông tin điện tử không dây, trò chơi tương tác; phần mềm trò chơi điện tử, 
chương trình trò chơi máy tính; thiết bị viễn thông di động; thiết bị mạng viễn thông, 
chương trình vận hành máy vi tính ghi sẵn; phần mềm trò chơi điện tử cho máy vi tính, 
điện thoại di động, máy tính bảng hoặc thiết bị thông tin điện tử không dây; phần mềm 
viễn thông không dây kỹ thuật số, phần mềm máy vi tính để tạo lập, biên soạn và truyền 
tải thông tin dạng văn bản và đồ họa qua mạng máy tính toàn cầu, thiết bị không dây, điện 
thoại và các thiết bị viễn thông khác, điện thoại cổng in-tơ-net (IP); chương trình máy vi 
tính có thế tải xuống được sử dụng trong viễn thông, cụ thể là phần mềm viễn thông cung 
cấp cho từng cá nhân và nhiều người sử dụng tiếp cận đến mạng máy vi tính toàn cầu; 
phần mềm tải xuống được thông qua thiết bị không dây và internet; phần mềm để thực 
hiện việc truyền dẫn, tiếp cận, tổ chức và quản lý văn bản, tin nhắn nhanh, nhật báo cá 
nhân trực tuyến, bài đọc, các liên kết trang web và hình ảnh thông qua Internet hoặc thông 
qua mạng thông tin toàn cầu hoặc trên nền tảng điện thoại di động hoặc các thiết bị thông 
tin điện tử không dây; thiết bị để ghi, truyền dẫn hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, 
thiết bị và máy tính xử lý dữ liệu, tất cả thuộc Nhóm 09.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, đào tạo, giáo dục, vui chơi và rèn luyện; các hoạt động thể thao 
và văn hóa, dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi trực tuyến với tính chất là các cuộc 
thi đấu qua máy vi tính; cung cấp dịch vụ giải trí mang đặc trưng là các chương trình âm 
nhạc, truyền hình, vi-đê-ô các ảnh động, các chương trình tin tức, thể thao, trò chơi, sự 
kiện văn hóa và các chương trình giải trí liên quan thông qua trang web và cơ sở dữ liệu, 
dịch vụ trò chơi trực tuyến (từ một mạng máy ví tính); dịch vụ cung cấp trò chơi trên In-
tơ-nét (tải xuống được); dịch vụ trò chơi điện từ được cung cấp qua mạng In-tơ-net hoặc 
thông qua một cơ sở dữ liệu máy vi tính hoặc trên nền điện thoại di động hoặc thiết bị 
thông tin điện tử không dây; cung cấp trò chơi thông qua hệ thông máy tính hoặc thông 
qua mạng liên lạc toàn cầu hoặc một nền điện thoại di động; cung cấp trò chơi tương tác 
trực tuyến, trò chơi trò chơi máy vi tính, trò chơi vi-đê-ô, trò chơi điện tử thông qua mạng 
máy tính hoặc trên nền điện thoại di động hoặc thiết bị thông tin điện tử không dây, tổ 
chức các cuộc thi đấu liên quan đến giáo dục và giải trí, tổ chức các cuộc triển lãm vì mục 
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đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức các buổì biểu diễn (dịch vụ tổ chức các buổi biểu 
diễn sân khấu); tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ nhạc số (không tải xuống được) 
cung cấp từ mạng in-tơ-net; sản xuất bản ghi âm nhạc; dịch vụ cung cấp nhạc nhằm mục 
đích giải trí; dịch vụ giải trí và thông tin giải trí cung câp bởi mạng viễn thông, cung cấp 
thông tin giải trí và tin tức giải trí trực tuyến liên quan đến phim ảnh chương trình tivi, âm 
nhạc, thể thao, đi lại, các sự kiện đương thời và các nhân vật nổi tiếng thông qua mạng 
máy tính hoặc qua mạng thông tin toàn cầu hay trên nền điện thoại di động; cung cấp 
thông tin và tin tức trực tuyến liên quan tới giáo dục, dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc đào 
tạo); dịch vụ thư viện lưu động; cung cấp tiện nghi thể thao, xuất bản sách sách điện tử và 
nhật báo trực tuyến; xuất bản văn bản, không bao gồm các bài quảng  cáo giải trí qua phát 
thanh; dịch vụ tư vấn, thông tin và tham vấn liên quan tới các dịch vụ nêu trên; tất cả các 
dịch vụ nêu trên cũng được cung cấp trực tuyến từ một cơ sở dữ liệu máy vi tính hoặc 
thông qua mạng thông tin toàn cầu hoặc qua một nền điện thoại di động hay qua các thiết 
bị thông tin điện tử không dây; dịch vụ ảnh kỹ thuật số, tất cả thuộc nhóm 41.     

 

Nhóm 42:  Dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; thiết kế phần mềm trò chơi máy 
tính, thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn thiết kế và phát triển 
phần cứng và phần mềm máy tính, tư vấn phần mềm máy tính liên quan tới xử lý dữ liệu 
máy tính; dịch vụ nghiên cứu máy vi tính; dịch vụ nghiên cứu và tư vấn liên quan đến 
phần mềm máy tính, cung cấp công cụ tìm kiếm cho việc thu thập dữ liệu trên một mạng 
máy tính toàn cầu hoặc mạng truyền thông; lập trình máy tính; cho thuê phần mềm ứng 
dụng máy vi tính để tìm kiếm và lấy thông tin từ các 1 cơ sở dữ liệu và mạng máy tính, 
cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa chỉ trang tin điện tử); cung cấp thông 
tin bao gồm thông tin trực tuyến về thiết kế và phát triển phần mềm máy vi tính và hệ 
thống máy vi tính; thiết kế và phát triển trang web, tạo lập, duy trì và cho thuê trang web 
cho người khác; cho thuê trang web cho người khác; khôi phục dữ liệu máy tính, cài đặt, 
bảo trì và cập nhật phần mềm máy vi tính, dịch vụ bảo vệ máy tính khỏi vi-rut; chuyển đổi 
tài hệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử, sao chép chương trình máy tính, cho 
thuê phần mềm máy tính, cho thuê thiết bị và dụng cụ phần cứng và phần mềm máy vi 
tính; cho thuê  máy chủ đặt web; cho thuê máy vi tính, dịch vụ cung cấp ứng dụng (ASP) 
về phần mềm để sử dụng liên quan tới dịch vụ đăng ký tải nhạc trực tuyến, phần mềm cho 
phép người sử dụng chơi và tổ chức các trò chơi, âm nhạc và âm thanh, vi-đê-ô, văn bản 
và các nội dung đa phương tiện liên quan tới giải trí, và phần mềm trò chơi, ghi âm nhạc, 
âm thanh, vi-đê-ô, văn bản và các nội dung đa phương tiện liên quan tới giải trí; tư vấn, 
thông tin và tham vấn liên quan tới các dịch vụ nêu trên, tất cả thuộc nhóm 42.  

 
 

(210) 4-2013-01042 (220) 15.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Guangdong Somic Industrial 
Co., Ltd   (CN) 
Hengshan Industrial Zone, Gurao Town, 
Chaoyang of Shantou City, Guangdong 
Province, People's Public of China  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 09: Micrô; tai nghe; chuột máy tính; bàn phím máy tính; túi chuyên dùng đựng 
máy tính, vỏ hộp loa. 
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(210) 4-2013-01043 (220) 15.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A3.13.16 
(731) Red Ant International Co., 

Ltd.   (TW) 
No.503, Sec.1, Shedou Rd., Shetou 
Township, Changhua County 511, 
Taiwan. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 24: Khăn mặt bằng vải; khăn tắm bằng vải; khăn tay bỏ túi bằng vải; tấm trải phủ 

giường; tấm phủ giường [khăn trải giường]; khăn trải bàn [không bằng giấy]; găng tay để 
giặt; vải lanh; vải sợi dệt; vải sử dụng trong ngành dệt. 

 
 

(210) 4-2013-01081 (220) 16.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.1; 2.1.11 
(731) SUPER MILL ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
NO.1063, YUNG AN ROAD, 
TAOYUAN, TAIWAN  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 43: Cung cấp bữa tiệc và cơ sở vật chất và tiện nghi như bàn ghế, khăn trải bàn, đồ 

thuỷ tinh để tổ chức cho những dịp đặc biệt; quán cà phê; quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng di động; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán ăn 
phục vụ thức ân nhanh; quán cà phê di động cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ 
quầy rượu; dịch vụ quán trà. 

 
 

(210) 4-2013-01082 (220) 16.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; 26.4.3; A26.4.24 
(731) SUPER MILL ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
NO.1063, YUNG AN ROAD, 
TAOYUAN, TAIWAN  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Cung cấp bữa tiệc và cơ sở vật chất  và tiện nghi như bàn ghế, khăn trải bàn, đồ 

thuỷ tinh để tổ chức cho những dịp đặc biệt; quán cà phê; quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống di động; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ 
quán ăn phục vụ thức ân nhanh; quán cà phê di động cung cấp thực phẩm và đồ uống; 
dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán trà. 
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(210) 4-2013-01149 (220) 16.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.9.1; 25.1.25 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Vinh Phát   (VN) 
Số 101, A1. Lạc Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng và siêu thị mua bán đồ nội thất, cụ thể là: giường, tủ, bàn 
ghế, kệ, giá đỡ, đồ dùng cho văn phòng, đồ đạc trường học; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-01165 (220) 17.01.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 3.7.1; 26.1.1 
(591) Xanh da trời, hồng đậm, hồng nhạt, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hồng Ưng  (VN) 
17 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện, công tắc điện, tăng phô điện (chấn lưu), chuông điện, máy biến thế 
(ổn áp); cầu dao điện, tắc te. 

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng gồm: bóng đèn, đui đèn, máng đèn. 

 
 

(210) 4-2013-01180 (220) 17.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(300) 2012-059038 23.07.2012 JP 

(531) 26.1.1; A26.4.24 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) MicroAd, Inc.    (JP) 

9-th floor, Shibuya Prime plaza, 19-1, 
Maruyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo, 
150-0044, Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 35: Đại lý không gian và thông tin quảng cáo tại trang mạng trên internet; đại lý 
cung cấp không gian quảng cáo tại trang mạng trên internet; quảng cáo bằng trang web 
trên internet và đại lý thông tin quảng cáo; cho thuê chương trình quảng cáo như quảng 
cáo trực tuyến bắgn các biểu ngữ hiển thị trên trang web, để có thể phân phát quảng cáo 
trên internet; đại lý không gian quảng cáo bằng trang web trên internet; quảng cáo việc 
xúc tiến bán hàng và dịch vụ trên internet; đại lý quảng cáo sản phẩm và dịch vụ trên 
internet; lập kế hoạch quảng cáo sử dụng internet; quảng cáo qua internet bằng thiết bị 
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cuối máy tính dùng điện; đại lý cho thuê không gian quảng cáo trên internet  bằng cách sử 
dụng internet hoặc điện thoại di động; đại lý quảng cáo (bao gồm quảng cáo và đại lý 
quảng cáo trên internet); quảng cáo bằng các phương tiện điện tử và internet; quảng cáo 
thông qua internet bởi ủy thác của người khác; quảng cáo thông qua mạng truyền thông; 
môi giới hợp đồng quảng cáo; tư vấn quảng cáo.   

 

Nhóm 42: Thiết kế bài quảng cáo bằng máy tính; thiết kế quảng cáo bằng máy tính; thiết kế 
catalô quảng cáo sản phẩm bằng máy tính; cung cấp chương trình cơ sở dữ liệu máy tính 
chứa dữ liệu sử dụng để phân phát nội dung quảng cáo trên internet; cung cấp chương trình 
máy tính cho việc kinh doanh, cụ thể là các nội dung quảng cáo mua và bán trên internet. 

 

(210) 4-2013-01181 (220) 17.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(300) 2012-059039 23.07.2012 JP 

(531) 26.1.1; A26.4.24 
(591) Xanh nước biển, đen, trắng. 
(731) MicroAd, Inc.    (JP) 

9-th floor, Shibuya Prime plaza, 19-1, 
Maruyama-cho, Shibuya-ku, Tokyo, 
150-0044, Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 35: Đại lý không gian và thông tin quảng cáo tại trang mạng trên internet; đại lý 
cung cấp không gian quảng cáo tại trang mạng trên internet; quảng cáo bằng trang web 
trên internet và đại lý thông tin quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo bằng trang 
web trên internet; đại lý không gian quảng cáo bằng trang web trên internet; quảng cáo 
việc xúc tiến bán hàng và dịch vụ trên internet; đại lý quảng cáo sản phẩm và dịch vụ trên 
internet; quảng cáo trên internet bằng thiết bị cuối máy tính dùng điện; đại lý cho thuê 
không gian quảng cáo trên internet bằng cách sử dụng internet hoặc điện thoại di động; đại 
lý quảng cáo (bao gồm quảng cáo và đại lý quảng cáo trên internet); quảng cáo bằng các 
phương tiện điện tử và internet; quảng cáo thông qua internet bởi ủy thác của người khác; 
quảng cáo thông qua mạng truyền thông; môi giới hợp đồng quảng cáo; tư vấn quảng cáo.   

 

Nhóm 42: Thiết kế bài quảng cáo bằng máy tính; thiết kế quảng cáo bằng máy tính; thiết 
kế catalô quảng cáo sản phẩm bằng máy tính; cung cấp chương trình cơ sở dữ liệu máy 
tính chứa dữ liệu sử dụng để phân phát nội dung quảng cáo trên internet.  

 
 

(210) 4-2013-01198 (220) 17.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.22; A5.5.20; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, xanh dương, xanh 

lá cây đậm, vàng. 

(540) 

  

(731) Phạm Hoàng Yến  (VN) 
Số 2 ngõ 97, phố Khương Trung, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 24: Chăn; khăn trải giường; đồ bằng vải dùng cho giường; vỏ nệm,vỏ đệm; miếng 
vải để lót đĩa ở bàn ăn, không làm bằng giấy; khăn trải bàn, không làm bằng giấy. 
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Nhóm 25: Tạp dề (trang phục); yếm dãi không bằng giấy; tã lót cho trẻ sơ sinh (trang 
phục); bao tay (trang phục).  

 

Nhóm 27: Thảm. 
 
 

(210) 4-2013-01199 (220) 17.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.22; A5.5.20; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Hồng nhạt, xanh dương, trắng, xanh lá 

cây đậm, vàng. 

(540) 

  

(731) Phạm Hoàng Yến    (VN) 
Số 2 ngõ 97, phố Khương Trung, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 24: Chăn; khăn trải giường; đồ bằng vải dùng cho giường; vỏ nệm,vỏ đệm; miếng 
vải để lót đĩa ở bàn ăn, không làm bằng giấy; khăn trải bàn, không làm bằng giấy.   

 

Nhóm 25: Tạp dề (trang phục); yếm dãi không bằng giấy; tã lót cho trẻ sơ sinh (trang 
phục); bao tay (trang phục).   

 

Nhóm 27: Thảm. 
 
 

(210) 4-2013-01220 (220) 17.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xám, đen. (540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Harvey 
Law Group Ltd   (VN) 
Phòng 2, lầu 19, tòa nhà Bitexco Financial 
Tower, số 2 đường Hải Triều, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý: dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; tư vấn về sở hữu trí 
tuệ; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch vụ giám sát sở hữu trí tuệ; dịch vụ nghiên cứu 
pháp luật; dịch vụ tranh tụng; quản lý quyền tác giả; dịch vụ hòa giải; quản lý quyền tác 
giả; dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý).  

 
 

(210) 4-2013-01221 (220) 17.01.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 25.1.25; 25.5.3 
(591) Vàng nhạt, đen, trắng, ánh vàng, ánh trắng

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoa học 
công nghệ cao Việt Đức   (VN) 
Số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ y tế, bao cao su. 
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(210) 4-2013-01222 (220) 17.01.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 25.1.25 
(591) Vàng nhạt, cà phê. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần khoa học 
công nghệ cao Việt Đức    (VN) 
Số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 10: Dụng cụ y tế, bao cao su. 
 
 

(210) 4-2013-01223 (220) 17.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ lắp máy Miền Nam  (VN)
Đường số 10, KCN Hoà Khánh, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy phát điện; máy xới; máy cày; máy bơm nước; động cơ 

Diezel dùng cho máy nông cụ và các phụ tùng kèm theo. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các máy nông nghiệp, máy công nghiệp gồm máy thử tải 
công suất động cơ diesel, máy cày, máy phát điện, công tơ điện, động cơ diesel, xe đạp 
điện, xe máy điện, xe cộ; dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa công ty kinh doanh 
gồm máy cày, máy xới, máy phát điện, máy bơm nước, máy nén khí, máy tuốt lúa, máy 
xay xát lúa gạo, máy nghiền, máy gặt hái, động cơ diesel, xe đạp điện, xe máy điện; trưng 
bày và giới thiệu sản phẩm nhằm mục đích thương mại; dịch vụ quảng cáo; môi giới 
thương mại; tư vấn nhân sự.  

 
 

(210) 4-2013-01224 (220) 17.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ lắp máy Miền Nam  (VN)
Đường số 10, KCN Hoà Khánh, quận 
Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng    

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy phát điện; máy xới; máy cày; máy bơm nước; động cơ 

diesel dùng cho máy nông cụ và các phụ tùng kèm theo.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các máy nông nghiệp, máy công nghiệp gồm máy thử tải 
công suất động cơ diesel, máy cày, máy phát điện, công tơ điện, động cơ diesel, xe đạp 
điện, xe máy điện, xe cộ; dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa công ty kinh doanh 
gồm máy cày, máy xới, máy phát điện, máy bơm nước, máy nén khí, máy tuốt lúa, máy 
xay xát lúa gạo, máy nghiền, máy gặt hái, động cơ diesel, xe đạp điện, xe máy điện; trưng 
bày và giới thiệu sản phẩm nhằm mục đích thương mại; dịch vụ quảng cáo; môi giới 
thương mại; tư vấn nhân sự.  
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(210) 4-2013-01245 (220) 17.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xanh lá cây, đen. 
(731) Công ty TNHH năng lượng 

Quốc Tế  (VN) 
299G16 đường Nguyễn Thị Định, KDC 
Sông Giồng, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện; phích cắm điện; công tắc điện; hộp công tắc điện; máy biến thế điện. 
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng (đèn điện), bóng đèn tiết kiệm năng lượng; đèn huỳnh 
quang; mang đèn; đèn điện tử (đèn led) thiết bị chiếu sáng; đèn dùng cho thiết bị máy 
chiếu. 

 
 

(210) 4-2013-01319 (220) 18.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Trung Dũng   (VN) 
Xóm án, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ thêu; chỉ may; sợi dệt.  
 
 

(210) 4-2013-01321 (220) 18.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A11.3.9; A11.3.10; A25.1.10 
(591) Vàng, đen, xanh lá cây, xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thổ Kim   (VN) 
521 Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, sản phẩm trang trí nội thất như: bàn, ghế, giường, 
tủ, sofa, kệ trang trí, kính trang trí, giấy dán tường, thảm, thiết bị bếp, đèn trang trí, trang 
thiết bị xây dựng; quảng cáo.  

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông; trang trí nội thất.  
 

Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp.  
 

Nhóm 45: Giám sát quyền tác giả.  
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(210) 4-2013-01325 (220) 18.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.7.17; 1.15.5; A5.3.13; A5.3.15 
(731) Công ty TNHH BMC  (VN) 

Khu kinh tế xã hội Đại Đồng, huyện 
Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy phun xịt (máy móc); máy hút bụi; máy sục khí; máy trộn; máy nâng hạ 

nông nghiệp; máy hút không khí; bơm sục khí cho bể nuôi loài thuỷ sinh; máy thổi (máy 
móc); máy ly tâm; máy nén (máy móc); máy nghiền; máy cắt; máy khử khí cho nước ăn; 
máy rửa bát đĩa; bơm phụt (máy móc); máy nâng (máy móc); máy giặt; máy hàn điện; 
máy hoàn thiện sản phẩm; máy bao gói; máy khâu; máy cắt lúa; máy cắt cỏ; máy cày 
(máy móc); máy cấy (máy móc); máy gieo hạt; máy thu hoạch; máy tuốt quả; máy gặt 
(máy móc); máy xát (máy móc); máy xay (máy móc); rô bốt (máy móc); các bộ phận của 
rô bốt.  

 
Nhóm 09: Ti vi; đầu đĩa; đầu kỹ thuật số; máy nghe nhạc; điện thoại di động; loa; ampli; 
máy vi tính; bình ắc quy; ăng ten; chuông điện báo động; tai nghe; thiết bị lưu trữ dữ liệu 
(USB). 

 
Nhóm 11: Tủ lạnh; thiết bị điều hòa không khí; nồi cơm điện; ấm điện; chảo điện, bình 
nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng lạnh); máy lọc nước; cây nước nóng lạnh (thiết bị 
cung cấp nước nóng lạnh); lò vi sóng; bàn là điện (thiết bị làm nóng); máy sấy tóc (thiết 
bị sấy khô); bếp điện; bếp từ; bếp hồng ngoại; bếp ga; thiết bị phân phối nước; thiết bị lọc 
nước; bộ tản nhiệt (tấm sưởi ấm); bình đun nước nóng hoạt động bằng năng lượng mặt 
trời; thiết bị sưởi ấm; vỉ nướng (thiết bị nấu nướng); lò nướng; máy sấy (máy móc). 

 
Nhóm 12: Xe cộ chạy bằng điện (phương tiện giao thông); xe đạp điện; xe máy điện; 
động cơ điện cho phương tiện giao thông trên bộ; tàu thuyền; xe đẩy bằng tay; động cơ 
cho phương tiện giao thông trên bộ; xe đẩy trẻ em. 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; hạt (hạt giống); cây con (cây giống); quả tươi; rau tươi; 
động vật sống; cây cảnh (cây và hoa tự nhiên); vật nuôi làm cảnh; vật nuôi làm giống. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; tổ chức hội chợ triển lãm với mục đính thương mại hoặc quảng 
cáo; giới thiệu sản phẩm; bán đấu giá; xuất nhập khẩu; điều hành kinh doanh cho khách 
sạn; thông tin về thương mại; nghiên cứu thị trường; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các 
phương tiện truyền thông, để bán lẻ; quản lý quá trình đặt hàng; mua bán máy phun xịt 
(máy móc), máy hút bụi, máy sục khí, máy trộn, máy nâng hạ nông nghiệp, máy hút 
không khí, bơm sục khí cho bể nuôi loài thuỷ sinh, máy thổi (máy móc), máy ly tâm, máy 
nén (máy móc), máy nghiền, máy cắt, máy khử khí cho nước ăn, máy rửa bát đĩa, máy 
phụt (máy móc), máy nâng (máy móc), máy giặt, máy hàn điện, máy hoàn thiện sản 
phẩm, máy bao gói, máy khâu, máy cắt lua, máy cắt cỏ, máy cày (máy móc), máy cấy 
(máy móc), máy gieo hạt, máy thu hoạch, máy tuốt quả, máy gặt (máy móc), máy xát 
(máy móc), máy xay (máy móc), rô bốt (máy móc, các bộ phận của rô bốt, ti vi, đầu đĩa, 
đầu kỹ thuật số, máy nghe nhạc, điện thoại di động, loa ampli, máy vi tính, ăng ten, 
chuông điện báo động, tai nghe, thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB), tủ lạnh, thiết bị điều hoà 
không khí, nồi cơm điện, ấm điện, chảo điện, bình nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng 
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lạnh), máy lọc nước, cây nước nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng lạnh), lò vi sóng, 
máy sấy (máy móc), bàn là điện (thiết bị làm nóng), máy sấy tóc (thiết bị sấy khô), bếp 
điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp ga, thiết bị phân phối nước, thiết bị lọc nước, bộ tản 
nhiệt (tấm sưởi ấm), bình đun nước nóng hoạt động bằng năng lượng mặt trời, thiết bị sưởi 
ấm, vỉ nướng (thiết bị nấu nướng), lò nướng, phương tiện giao thông, thức ăn chăn nuôi, 
cây giống, con giống qua mạng Internet. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; tín dụng; chuyển nhượng vốn; dịch vụ 
thanh toán; phát hành trái phiếu có giá trị; cho vay (tài chính); cho vay có thế chấp; dịch 
vụ cầm đồ; môi giới chứng khoán; dịch vụ uỷ thác tín dụng (tiền tệ) hoặc tài chính; báo 
giá chứng khoán; thông tin giá cả thị trường chứng khoán. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ bảng thông báo điện tử (dịch vụ viễn thông); tổng 
đài hỗ trợ (dịch vụ viễn thông); dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; dịch vụ điện 
thoại; dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình; dịch vụ bảng tin điện tử (dịch vụ viễn 
thông); dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cho thuê 
thời gian truy cập vào mạng máy tính toàn cầu. 

 
Nhóm 40: Sản xuất năng lượng từ gió, từ nhiệt mặt trời và từ nước; tiêu huỷ rác và chất 
thải; dịch vụ bảo quản lạnh; bảo quản thực phẩm và đồ uống; nghiền, ép trái cây.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị, hội thảo; tổ chức và 
điều khiển chương trình ca nhạc; tổ chức và điều khiển chương trình sự kiện (văn hoá, giải 
trí và giáo dục); tổ chức cuộc thi sắc đẹp; tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ giới thiệu 
phim; dịch vụ vũ trường; dịch vụ sòng bạc (đánh bạc); dịch vụ câu lạc bộ sức khoẻ; sản 
xuất phim video; dịch vụ Karaoke; xuất bản sách. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch vụ cài đặt 
phần mềm máy tính, tạo lập và duy trì trang tin điện tử thương mại; thiết kế website; dịch 
vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 

 
 

(210) 4-2013-01328 (220) 18.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Xám tro, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hình Khối Vi Na  
(VN) 
P.201, 123 Lê Lợi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý giao dịch, hoạt động văn phòng, quảng cáo và quản lý kinh doanh bao 

gồm: xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng, quảng cáo, dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ, dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính, trưng bày sản phẩm, quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ 
của người khác. 
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(210) 4-2013-01329 (220) 18.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Trắng, đen, đỏ. (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hình Khối Vi Na  
(VN) 
P.201, 123 Lê Lợi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý giao dịch, hoạt động văn phòng, quảng cáo và quản lý kinh doanh bao 
gồm: xử lý về mặt hành chính các đơn đặt hàng, quảng cáo, dịch vụ giới thiệu sản phẩm 
trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ, dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy tính, trưng bày sản phẩm, quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ 
của người khác. 

 
 

(210) 4-2013-01370 (220) 18.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đen, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển nhà Việt Nam  (VN) 
Số 12 ngõ 1, hẻm 34/7, phố Phan Đình 
Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: ổ cắm điện; công tắc điện; dây điện; cầu giao; tủ điện; ổ cắm âm sàn; ổ cắm 
mạng; ổ cắm điện thoại. 

 

Nhóm 11: Đèn led (dùng cho chiếu sáng); đèn compact; đèn neon; đèn ốp trần; đèn chiếu 
rọi (downlight). 

 
 

(210) 4-2013-01376 (220) 18.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.4.24; 26.1.6 
(731) DCM Holdings Co., Ltd.   (JP) 

6-22-7 Minamiohi, Shinagawa-ku, 
Tokyo 140-0013, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo qua tạp chí; quảng cáo qua báo giấy quảng cáo qua truyền hình; 
quảng cáo trên sóng phát thanh, quảng cáo bên trong hoặc bên ngoài của xe cộ; quảng cáo 
ngoài trời; quảng cáo bằng khinh khi cầu, quảng cáo trên các biển hiệu quảng cáo; dán .áp 
phích quảng cáo, phân phát các tài liệu quảng cáo trên đường phố và mặt tiền của cửa 
hàng; giới thiệu sản phẩm, quảng cáo qua thư đặt hàng (quảng cáo trực tiếp qua thư), 
quảng cáo qua ngôn ngữ viết trang trí quầy hàng; trình bày tư liệu quảng cáo (dịch vụ 
quảng cáo); lập kế hoạch quảng cáo; dịch vụ phát phiếu mua hàng (phiếu thưởng hàng); 
phân tích quản lý kinh doanh hoặc tư vấn kinh doanh; nghiên cứu thị trường; dịch vụ cung 
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cấp thông tin về doanh số bán hàng; điều hành kinh doanh cho khách sạn; lập hồ sơ, kiểm 
toán hoặc xác nhận báo cáo doanh thu trong kinh doanh; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
dịch vụ đặt mua báo (cho người khác); Dịch vụ bán các mặt hàng chủ yếu sau: hóạ chất 
dùng cho công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh, cũng như nông nghiệp, nghề làm vườn và 
lâm nghiệp, các loại nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô, phân bón, hợp chất chữa 
cháy, chế phẩm dùng để tôi, ram và hàn kim loại- chế phẩm để bảo quản thực phẩm, chất 
để thuộc da, chất dính dùng trong công nghiệp: thuốc màu, sơn, vecni, chất chống gỉ và 
chất bảo quản gỗ, thuốc nhuộm, thuốc cắn màu, nhựa tự nhiên dạng thô, kim loại dạng lá 
và dạng bột dùng.cho hoạ sĩ, người làm nghề trang trí, nghề in và nghệ sĩ, chất nhuộm, 
mỡ chống gỉ, Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chất để tẩy rửa, đánh bóng, 
tẩy dầu mỡ và mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc, thuốc 
đánh răng, chế phẩm chống tĩnh điện dùng cho mục đích gia dụng chế phẩm tẩy nhờn 
dùng cho mục đích gia dụng, chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại, chất làm mềm vải 
(dùng để giặt), kem đánh giày và kem đánh giày ống, chế phẩm đánh bóng giày đen (chế 
phẩm làm bóng giày), kem dánh răng dạng bột, kem đánh răng dạng bột ướt, nước xúc 
miệng, mỹ phẩm tạo bóng mắt, chất lỏng làm rụng lông, nước sơn móng, mặt nạ làm đẹp. 
dầu và mỡ công nghiệp, chất bôi trơn, chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi. nhiên 
liệu (kể cả xăng dùng cho động cơ) và vật liệu cháy sáng, nến, bấc dùng để thắp sáng, các 
chế phẩm dược, thú y, chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chất dinh 
dưỡng được làm phù hợp cho việc sử dụng trong y tế hoặc thú y, thực phẩm cho em bé, 
chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật, cao dán, vật liệu dùng để băng bó, vật liệu 
dÓ hàn răng và sáp nha khoa, chất tẩy uế, chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, diệt cỏ, 
chất vệ sinh miệng (dùng cho y tế), chất vệ sinh khoang miệng dùng cho mục đích y tế, 
chất súc miệng làm sạch hơi thở (dùng cho y tế), thuốc phòng bệnh cho răng, đầu y tế 
dùng cho trẻ em, kháng sinh sử dụng ngoài da, chất chống viêm, thuốc giàm đau, băng vệ 
sinh, bông colođion dùng cho mục đích dược phẩm, giấy bắt ruồi, giấy chống nhậy cắn, 
chống mọt cắn, kím loại thường và hợp kim của chúng, vật liệu xây dựng bằng kím loại, 
cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, vật liệu bằng kim loại dùng cho đường săt, cáp 
và dây kim loại thường không dùng để dẫn diện, hàng ngũ kim và các vật dụng nhỏ làm 
bằng sắt, ống dẫn và ống bằng kim loại, két sắt an toàn, sản phẩm kim loại thường không 
xếp trong các nhóm khác, quặng kim loại, khóa móc, dây thép gai, chốt định vị bằng kim 
loại đinh nhà kính bằng kim loại, có thể chuyên chở được dùng cho gia đình, máy và máy 
công cụ, động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ đùng cho các phương tiện giao thông trên 
bộ), các bộ phận ghép nối và truyển động (không dùng cho các phương tiện giao thông 
trên bộ), nông cụ (không thao tác thủ công), máy ấp trứng, máy bán hàng tự động, cần 
trục công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao, kéo, thìa và dĩa, vũ khí lạnh, dao 
cạo, xẻng, bình đập than củi Nhật Bản, bình phun thuốc trừ sâu (đụng cụ cầm tay), nhíp, 
dùi (dụng cụ cầm tay), dao pha dùng cho nhà bếp của Nhật Bản, keo xén (tông đơ) thao 
tác thủ công, thiết bị và dụng cụ khoa học, hàng hải trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, quang 
học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, kiểm soát giám sát, cấp cứu và giảng đạy, thiết bị và 
dụng cụ dùng để truyền dẫn chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng 
lượng điện, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, vật mang dữ liệu từ 
tính, (ra ghi, đĩa compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác, các cơ cấu được 
vận hành bằng đồng xu, máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán, 
phần mềm máy tính, thiết bị đập lửa, máy hàn hồ quang điện, máy cắt kim loại (vận hành 
bằng hồ quang diện, bằng ga hoặc thế điện tương), mũ bảo hiểm, thiết bị báo hiệu sự cố 
cho xe cộ hình tam giác, dụng cụ đo khối lượng kiểu dáng hình hộp của Nhật Bản, thiết bị 
và dụng cụ phẫu thuật: y tế, nha khoa và thú y chân, tay giả, mắt và răng giả dụng cụ 
chỉnh hình, vật liệu khâu vết thương, bình chân không dùng để chăm sóc bệnh nhân, bao 
cao su, bô vệ sinh dùng cho bệnh nhân, thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, 
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nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh, nồi hơi công 
nghiệp, nồi hơi dùng cho xe cộ, bộ phận quá nhiệt của nồi hơi (dùng cho mục đích công 
nghiệp), nồi hơi tàu biển, thiết bị tải tro (dùng cho nồi hơi), nồi hơi dạng ống đẫn, xe cộ, 
phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước, bơm hơi (phụ kiện của xe « 
tô), vỏ bọc ghế (phụ kiện của xe ô tô), tấm phủ của xe ô tô, xe động cơ hai bánh, xe đạp 
và các thiết bị và bộ phận của chúng, còi hoặc chuông của xe động cơ hai bánh hoặc xe 
dạp, yên xe (của xe động cơ hai bánh hoặc xe đạp), khung xe (của xe động cơ hai bánh 
hoặc xe đạp), chân chống (của xe động cơ hai bánh hoặc xe đạp), nan hoa (của xe động 
cơ hai bánh hoặc xe đạp), kim loại quý và các hợp kim của chúng, đồ trang sức, đồ kim 
hoàn, đá quý, đồng hồ và dụng cụ đo thời gian, giấy, các tông, ấn phẩm, vật liệu để đóng 
sách, ảnh chụp, văn phòng phẩm keo dán dùng cho văn phòng hoặc dùng cho gia đình vật 
liệu dùng cho các nghệ sĩ, bút lông, máy chữ và đồ dùng văn phòng (không kể đồ đạc 
bằng gỗ), đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không kê máy móc dùng cho mục đích 
này), vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (không được xếp ở các nhóm khác), chữ in, bản in 
đúc (elisê), ruy băng mực, máy hủy giấy (sử dụng cho văn phòng), máy đóng dấu dùng 
cho văn phòng, gọt bút chì chạy điện, bưu thiếp giấy, vở trang rời, vở nháp, hộp dựng con 
dấu, tẩy bằng cao su, bảng đen, con dấu (văn phòng phẩm), lịch, tạp chí (xuất bản phẩm), 
bản đồ địa lý, cao su, nhựa pec- ca, gốm, amiang, mi-ca, bán thành phầm bằng chất dẻo 
sử dụng trong sản xuất, vật liệu để bao gói, bịt kín, cách ly, ống mềm phi kim loại, băng 
cách điện, sơn cách điện, giấy cách điện, găng tay: cách điện, da và giả da, sản phẩm 
bằng các vật liệu kể trên và không được xếp vào các nhóm khác, da động vật, da sống, 
rương, hòm, va li và túi du lịch, ô và dù, gậy chống, roi ngựa và yên cương, vật liệu xây 
dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng, asphan, hắc ín, bitum, các 
công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển được, đài kỷ niệm phi kim loại, đá tạo thành 
từ tro núi lửa, kính truyền tia cực tím (dùng cho xây dựng), kính hấp thụ tia hồng ngoại 
(dùng cho xây dựng), tấm kính thông thường (dùng cho xây dựng), chuồng gà và lồng gia 
cầm (không bằng kim loại), vách ngăn trượt bằng giấy mỏng cửa Nhật Bản vách ngăn 
trượt trong nhà của Nhật Bản, tấm bia mộ và thẻ mộ chí (không bằng kim loại), đồ đạc 
(bàn, ghế, giường, tủ, g.iá, kệ, v.v.), gương, khung ảnh, sản phẩm (chưa xếp vào các nhóm 
khác) bằng gỗ, li-e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, vẩy, hổ phách. xà 
cừ. bọt biên, thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bằng chất dẻo, cái chèn (không bằng 
kim loại), cái ghim (không bằng kim loại), đinh vít, (không bằng kim loại), đinh đầu bẹt 
(không bằng kim loại), gối, đệm, biển ghi tên (không bằng kim loại), dụng cụ và đồ chứa 
dùng cho gia đình hoặc bêp nóc, lược và bọt biển, bàn chài (không kể bút lông), vật liệu 
dùng làm bàn chải, đồ lau dọn, sợi thép rềi, thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính 
dùng trong xây dựng), đồ thuý tinh, sành, sứ không xếp vào các nhóm khác, găng tay 
dùng cho mục đích gia dụng, chày gỗ kiểu dáng Nhật Bản, cối đất nung kiểu dáng Nhật 
Bản, khay dùng dÓ ăn cơm dùng cho cá nhân hoặc khay có chân đứng kiểu dáng. Nhật 
Bản, dây, dây thừng, lưới, lều (trại), vải bạt, vải nhựa (vải dầu), buồm bao đựng và túi 
(không xếp vào các nhóm khác) vật liệu để đệm (lót) và nhồi (trừ cao su hoặc chất dẻo), 
vật liệu sợi dệt dạng thô, dây dêt tóc kiểu dáng Nhật Bản (dây buộc), sợi rơm khô để làm 
túi, kiện rơm, sậy khô để làm vách ngăn của Nhật Bản, các loại sợi dùng để dệt, sợi chỉ 
mạ vàng (dùng trong ngành dệt), sợi chỉ mạ bạc (dùng trong ngành dệt), vải và hàng dệt, 
không xếp vào các nhóm khác, khăn trải bàn và trải giường, áo gối (vỏ gôi) chăn- rèm tăm 
(bằng vải hoặc nhựa), biểu ngữ và cờ hiệu (không làm bằng giấy), vỏ bọc của nắp đậy bệ 
xí làm bằng vải, vỏ bọc của ghế ngồi làm bằng vải- rèm, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, 
cổ tay áo, bít tất ngắn cổ kiểu dáng Nhật Bản, bao tay và găng tay hở ngón (trang phục), 
dải deo quần (dây đeo quần), thắt lưng (trang phục), đăng ten và đồ thêu, ruy băng và dải, 
khuy, khuy bấm, khuy móc, kim khâu và kim băng, hoa nhân tạo, phù hiệu dùng cho quần 
áo (không bằng kim loại quí), tóc giả kiểu dáng Nhật Bản, ria mép giả kiểu dáng Nhật 
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Bản, kẹp tóc óng ánh (ngọc trai), kẹp tóc óng ánh (ngọc trai) kiểu dáng Nhật Bản, kẹp tóc 
để cột chặt chân tóc đằng sau kiểu dáng Nhật Bản, kẹp tóc cột đằng sau kiểu dáng Nhật 
Bản, búi tóc kiểu dáng Nhật Bản, lược trang sức đê tạo kiểu tóc Nhật Bản, thảm, chiếu, 
thảm chùi chân, vải sơn và các vật liệu trải sàn khác, giấy dán tường (trừ loại làm bằng 
hàng dệt), thảm dệt từ cây lúa mọc tự nhiên, thảm dệt từ rơm của cây lúa Nhật Bản (thảm 
Tatami), thàm làm từ cây cỏ nhân tạo, trò chơi, đồ chơi dụng cụ thể dục thể thao không 
xếp trong các nhóm khác, đồ trang hoàng cây noel, sáp bôi cho ván trượt tuyết, các mảnh 
giấy đủ loại màu sắc (đồ chơi bằng giấy), hình ảnh bằng giấy chuyển động được (đồ chơi 
bằng giấy), mảnh giấy để gấp (đồ chơi), cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo, gạo, bột sắn 
và bột cọ, bột và chế phâm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và kẹo, đá nước, đường, 
mật ong- mật đường men, bột nở, muối, tương hạt cải, đấm và nước xốt (gia vị) gia vị 
kem, hạt dẻ rang với nước mật đường, đậu chế biến với đường hạ, dẻ rang, đậu rang, hạt, 
(ngũ cốc), hạt (hạt giống), động vật sống, rau và quả tươi, hạt giống cây và hoa tự nhiên, 
thức ăn cho động vật, mạch nha để sản xuất bia và để chưng cất, rong biển làm thức ăn, 
chè lá (chưa qua chế biến), lúa mì lúa mạch và yến mạch (chưa qua chế biến), hạt cao 
lương (chưa chế biến), thức ăn tổng hợp cho động vật, thức ăn chăn nuôi tổng hơp, nước 
xốt đậu nành dạng bánh (thức ăn cho động vật), tinh bột được nghiền nhão (thức ăn cho 
động vật), cây, cỏ, thám cỏ tự nhiên, hoa khô, hoa tự nhiên, bãi cỏ, các sản phám nông 
nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp không xếp vào các nhóm khác, bia, nước khoáng, nước 
ga và các loại đồ uống không có cồn, đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, xi-rô và các 
chế phẩm khác để làm đồ uống, thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc, diêm.    

 
Nhóm 36: Dịch vụ phát hành trái phiếu có giá trị, đại lý thu tiền ga và điện, Dịch vụ ủy 
thác thu tiền mua hàng hóa; dịch vụ quản lý các tòa nhà (bất dộng sản); Đại lý hoặc môi 
giới cho thuê các tòa nhà; Dịch vụ thuê và cho thuê các tòa nhà, Dịch vụ mua và bán các 
tòa nhà (bất động sản); Đại lý hoặc môi giới việc mua và bán các tòa nhà; Dịch vụ định 
giá bất động sản; Dịch vụ quản lý đất đai (bất động sản); Đại lý hoặc môi giới việc thuê 
và cho thuê đất Dịch vụ cho thuê đất dai; Dịch vụ mua và bán đất đai (bất động sản). Đại 
lý hoặc môi giới việc mua hoặc bán đất đai; Quyên góp quỹ từ thiện.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng các tòa nhà lớn; Dịch vụ nạo vét lòng sông, dịch vụ xây dựng 
công trình dân dụng chung; Dịch vụ lát đường; Dịch vụ nề, Dịch vụ lắp kính; Dịch vụ xây 
dựng công trình kết cấu thép; Dịch vụ trát thạch cao; Dịch vụ nghề mộc; Dịch vụ lợp ngói, 
xây lat, xây móng hoặc tường, Dịch vụ làm đồ gỗ; Dịch vụ đặt cốt thép xây dựng; Dịch vụ 
sơn; dịch vụ lắp đặt giàn giáo, đào đắp đất hoặc phủ bê tông trong xây dựng, Dịch vụ bọc 
đệm; Dịch vụ lắp đặt tấm kim loại trong xây dựng; Dịch vụ chống ẩm (xây dựng), Dịch vụ 
lợp mái che; dịch vụ hàn chì; Dịch vụ lắp đặt máy móc; Dịch vụ khoan giếng; Dịch vụ xây 
dựng và lắp đặt các công trình về điện; dịch vụ lắp đặt đường dây viễn thông; Dịch vụ 
cách nhiệt cho các tòa nhà, Dịch vụ tư vân xây dựng; Dịch vụ tổ chức và kiểm tra việc bảo 
trì tòa nhà; Dịch vụ sửa chữa xe đạp; Dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng ô tô, dịch vụ sửa 
chữa hoặc bảo đưỡng xe hai bánh có động cơ; Dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị 
báo cháy; Dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị văn phòng. Dịch vụ bảo trì 
hoặc sửa chữa các băng đĩa chứa dữ liệu phần mềm máy tính; Dịch vụ sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng thiết bị điều hòa không khí (cho mục dích công nghiệp); Dịch vụ sửa chữa hoặc 
bảo dưỡng mỏ đèn xì. Dịch vụ sửa chữa hoặc bảo đưỡng nồi hơi; Dịch vụ sửa chữa hoặc 
bảo dưỡng máy bơm, dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị làm lạnh; Dịch vụ 
sửa chữa điện thoại; Dịch vụ sửa chữa rađiô; Dịch vụ sửa chữa máy thu hình, Dịch vụ sửa 
chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị điện tiêu dùng; Dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng các thiết 
bị chiếu sáng bằng điện; Dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và thiết bị điều khiển 
hoặc phân phối điện năng, Dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy phát điện; Dịch vụ sửa 
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chữa hoặc bảo dưỡng mô tơ điện, Dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và dụng cụ đo 
lường và thí nghiệm; Dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và dụng cụ cày (không phải 
dụng cụ cầm tay); Dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy và đụng cụ trồng trọt; Dịch vụ 
sừa chữa hoặc bảo dưỡng máy và dụng cụ gặt hái; dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy 
và dụng cụ xử lý mô thực vật; Dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy ép cỏ khô; Dịch vụ 
sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy cắt cỏ, Dịch vụ sửa chữa hoặc báo dưỡng máy trộn cỏ khô; 
Dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy xay cỏ khô, Dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy 
khâu; Dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị làm sạch nước; Phục chế đồ dạc; Dich vụ 
bọc giấy cho cửa kính trượt Nhật Bản; Dịch vụ bọc giấy cho vách ngăn trượt trong nhà 
Nhật Bản; Dịch vụ phục chế cửa kính trượt Nhật Bản, Dịch vụ phục chế giấy cho vách 
ngăn trượt trong nhà Nhật Bản; dịch vụ thay thế trục lăn hoặc ròng rọc của cửa trượt; Dịch 
vụ phục chế trục lăn hoặc ròng tọc của cửa trượt; Dịch vụ sửa chữa ô dù, Dịch vụ sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng két sắt; Dịch vụ sửa chữa giày; Dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng dồng hồ 
treo tường, đồng hồ để bàn và đồng hồ đeo tay; Dịch vụ mài kéo và dao trong nhà bếp, 
Dịch vụ lắp đặt hoặc sửa chữa khóa, Dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng thiết bị làm nóng 
nước bằng ga; dịch vụ sửa chữa hoặc bảo đưỡng thiết bị nấu nướng không dùng điện. Dịch 
vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng chảo nấu và nồi nấu; Dịch vụ sửa chữa túi xách hoặc túi nhỏ; 
Dịch vụ sửa chữa đồ trang trí cá nhân, Dịch vụ sửa chữa đồ chơi hoặc búp bê; Dịch vụ sửa 
chữa thiết bị thể thao, Dịch vụ sửa chữa thiết bị chơi bi-a; Dịch vụ sửa chữa thiết bị và 
máy chơi game; Dịch vụ sửa chữa hoặc bảo dưỡng bồn tắm và các loại tương tự; dịch vụ 
sửa chữa bồn cầu vệ sinh có vòi nước phun tia để rửa; Dịch vụ sửa chữa dụng cụ câu cá. 
Dịch vụ sửa chữa kính đeo mắt; Dịch vụ sửa chữa thảm tatami. Dịch vụ nạo ống khói, 
Làm sạch bên ngoài bề mặt tòa nhà; Làm sạch cửa sổ; Dịch vụ làm sạch thảm lót sàn và 
thảm trải sàn; Dịch vụ đánh bóng sàn nhà, Dịch vụ làm sạch nhà bếp, Dịch vụ làm sach 
nhà vệ sinh, Dịch vụ làm sạch quạt bếp; Dịch vụ làm sạch thiết bị hút mùi trong nhà bếp. 
dịch vụ làm sạch đồ đạc. Dịch vụ làm sạch đồ gỗ; dịch vụ làm sạch mành rèm; dịch vụ 
làm sạch kính cừa sổ, dịch vụ làm sạch tấm lưới ở cửa sổ; Dịch vụ làm sạch khung kính 
trượt của cửa sổ; dịch vụ làm sạch thiết bị sưởi ấm và thiết bị điều hòa không khí; dịch vụ 
làm sạch thiết bị làm nóng chạy dầu; Dịch vụ làm sạch thiết bị làm nóng chạy khí ga; 
Dịch vụ làm sạch thiết bị làm nóng chạy diện; dịch vụ làm sạch bình đun nước nóng để 
tắm và bồn tắm; Dịch vụ làm sạch vườn tược; dịch vụ diệt động vật có hại (không dùng 
trong nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc nghề làm vườn).  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển bằng xe ô tô tải; Dịch vụ vận tải bằng xe cộ không có động 
cơ; Dịch vụ vận tải bằng tắc xi; Dịch vụ vận tải bằng xe hai bánh có động cơ; Dịch vụ vận 
tải bằng xe thuê; dịch vụ vận chuyển bằng xe buýt; Dịch vụ chuyển phát hành lý; Dịch vụ 
đóng gói hàng hóa; Dịch vụ môi giới vận tải (gửi hàng hóa); Đại lý giao hàng tận nhà; 
Dịch vụ chuyển nhà; Dịch vụ vận chuyển đồ đạc; Dịch vụ vận chuyển thảm; Dịch vụ vận 
chuyển đồ đạc để sắp xếp trang trí lại phòng; Dịch vụ điều hành chuyến du lịch, Dịch vụ 
diều hành hoặc hướng dẫn chuyến du lich; Dịch vụ liên kết hoặc đại lý du lịch (ngoại trừ 
chỗ ở tạm trú hoặc ở trọ); Dịch vụ xếp hàng vào kho; Dịch vụ tạm giữ an toàn cho tài sản 
cá nhân; Dịch vụ lưu kho tạm thời hàng hóa được chuyển phát tới; Dịch vụ cung cấp nước 
bằng đường ống, Dịch vụ cho thuê khoảng không làm kho chứa hàng; Dịch vụ cho thuê 
bãi đỗ xe, Dịch vụ cho thuê xe ô tô; Dịch vụ cho thuê xe lăn; Dịch vụ cho thuê xe đạp.  

 

Nhóm 40: Mạ điện; dịch vụ xay; luyện kim loại; tôi kim loại, dịch vụ mạ nóng; gia công 
cao su; gia công chất dẻo; gia công gỗ; xử lý và gia công giấy; gia công đá; Xử lý tre, vỏ 
cây, mây, nho hoặc các vật liệu khoáng thực vật (ngoại trừ xử lý các thành phần của 
chúng); Xử lý phim điện ảnh; phóng to ảnh; in ảnh chụp, tráng rửa phim ảnh; đóng sách, 
khắc đấu để đón, cho thuê máy và dụng cụ xử lý kim loại; cho thuê máy và thiết bị xử lý 
gỗ, gia công gỗ, dán gỗ mặt hoặc gia công gỗ dán; khử mùi trong phòng.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
790 

Nhóm 41: sắp xếp, tổ chức và điều khiển hội thảo; Dịch vụ huấn luyện động vật; Nhiếp 
ảnh; Dịch vụ giáo dục và giảng dạy liên quan đến nghệ thuật, đến nghề thủ công, đến thể 
thao hoặc các kiến thức chung; tổ chức triển lãm nghệ thuật cho mục đích văn hóa; Xuất 
bản sách; Dịch vụ tổ chức, quản lý hoặc sắp xếp các cuộc giải trí (loại trừ phim ảnh chiếu, 
các buổi trình diễn, Diễn kịch, biểu diễn âm nhạc, thể thao, đua ngựa, đua xe đạp đua 
thuyền, đua ô tô); cho thuê đồ chơi.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), Cung cấp nơi 
nhốt giữ động vật.  

 
Nhóm 44: Chăm sóc vườn tược, thảm hoa và bồn hoa; chăm sóc vườn cây; Dịch vụ rải 
phân bón; Dịch vụ diệt cỏ dại Dịch vụ diệt động vật cỏ hại trong nông nghiệp, nghề làm 
vườn và lâm nghiệp, Chăn nuôi động vật, Dịch vụ trợ giúp về thú y; Dịch vụ làm đẹp cho 
động vật.  

 

Nhóm 45: Dịch vụ trông giữ thú nuôi tại nhà; đại lý cho dịch vụ quản gia, Dịch vụ mua 
hàng (phục vụ cho nhu cầu cá nhân); cho thuê quần áo; cho thuê đồ trang trí cho quần áo.  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo ngủ; quần lót; yếm; giày; trang phục dệt kim.  
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(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia hoá học dùng trong sản xuất số lượng hàng hoá lớn, chất lỏng phụ 
trợ dùng với tác nhân / vật liệu mài dùng trong công nghiệp nói chung, chất lỏng truyền 
nhiệt dùng trong công nghiệp, chất lỏng thuỷ lực dùng trong công nghiệp, chất lỏng dập 
lửa dùng trong gia công kim loại, chất phụ gia hoá học dùng để tăng cường hoạt động của 
dầu bôi trơn, mỡ và tất cả các loại nhiên liệu; chất phụ gia hoá học dùng cho chất làm 
lạnh công nghiệp, chất phụ gia hoá học cho nhiên liệu và xử lý nhiên liệu; chất phụ gia 
hoá học dùng cho dầu và nhiên liệu lỏng nặng, chất phụ gia hoá học dùng trong sản xuất 
nhiên liệu, dầu, chất lỏng bôi trơn và chất lỏng thuỷ lực; chất phụ gia hoá học dùng cho 
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nhiên liệu sử dụng trong động cơ đốt trong, động cơ phản lực, động cơ tua bin khí, chất 
phụ gia hoá học cho nhiên liệu đèn đốt; chất lỏng hoá chất gia công kim loại; chất phụ gia 
hoá học dùng cho dầu đốt tại nhà; chất phụ gia hoá học cho nhiên liệu làm từ than và gỗ 
và nhiên liệu được sản xuất từ phế liệu; chất phụ gia hoá học cho chất lỏng truyền động tự 
động, chất phụ gia hoá học cho dầu truyền động ô tô; chất lỏng và chất phụ gia hoá học 
cho tay lái trợ lực; chất phân tán và chất nhũ tương hoá học; chất làmh lạnh công nghiệp. 

 
Nhóm 04: Chất bôi trơn, chất bôi trơn dùng cho ô tô, graphit bôi trơn, chất bôi trơn công 
nghiệp, dầu công nghiệp, chất bôi trơn cho máy móc công nghiệp, dầu khoáng và dầu 
tổng hợp dùng trong sản xuất dung dịch cắt kim loại; các sản phẩm dầu mỏ) cụ thể là hợp 
chất tan của dầu mỏ được sử dụng trong việc pha trộn nhiên liệu, dầu động cơ, dầu truyền 
động và dầu công nghiệp; dầu cắt gọt tan cho việc gia công kim loại công nghiệp dùng 
trong cắt, mài, cưa, tiện, khoét, nghiền, và khoan kim loại, cho mục đích làm mát và bôi 
trơn máy công cụ; dầu tan cho hoạt động gia công cơ khí, mài, cưa, tiện, khoét, nghiền và 
khoan trên kim loại, để bôi trơn và làm mát, chất bôi trơn dùng cho máy móc.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh, cụ thể là logistic và dịch vụ chuỗi cung ứng cho 
người khác, dịch vụ phân phối trong lĩnh vực hoá chất, chất phụ gia hoá học, và nguyên 
liệu thô. 

 

(210) 4-2013-01424 (220) 18.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED  
(KY) 
P.O. Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; điện thoại, điện thoại di động, thiết bị điện tử kỹ thuật số cầm tay 

và di động để gửi và nhận các cuộc gọi, bản fax, thư điện tử và các dữ liệu kỹ thuật số 
khác; máy tính cầm tay, máy trợ lý cá nhân dùng kỹ thuật số; máy sắp xếp điện tử để theo 
dõi các buổi hẹn, sổ tay điện tử; bộ chuyển tải dữ liệu từ tính; phần mềm máy vi tính, 
phần mềm máy tính tải xuống được; chương trình trò chơi máy vi tính tải xuống được 
thông qua mạng internet (phần mềm) hoặc thông qua mạng thông tin toàn cầu hoặc qua 
máy vi tính hoặc trên nền điện thoại di động hay máy tính bảng hoặc thiết bị thông tin 
điện tử không dây, chương trình trò chơi tương tác; phần mềm trò chơi điện tử, chương 
trình trò chơi máy tính; thiết bị viễn thông di động; thiết bị mạng viễn thông, chương trình 
vận hành máy vi tính ghi sẵn; phần mềm trò chơi điện tử cho máy vi tính, điện thoại di 
động, máy tính bảng hoặc thiết bị thông tin điện tử không dây; phần mềm viễn thông 
không dây kỹ thuật số, phần mềm máy vi tính để tạo lập, biên soạn và truyền tải thông tin 
dạng văn bản và đồ họa qua mạng máy tính toàn cầu, thiết bị không dây, điện thoại và các 
thiết bị viễn thông khác, điện thoại cổng in-tơ-net (IP); chương trình máy vi tính có thế tải 
xuống được sử dụng trong viễn thông, cụ thể là phần mềm viễn thông cung cấp cho từng 
cá nhân và nhiều người sử dụng tiếp cận đến mạng máy vi tính toàn cầu; phần mềm tải 
xuống được thông qua thiết bị không dây và internet; phần mềm để thực hiện việc truyền 
dẫn, tiếp cận, tổ chức và quản lý văn bản, tin nhắn nhanh, nhật báo cá nhân trực tuyến, bài 
đọc, các liên kết trang web và hình ảnh thông qua Internet hoặc thông qua mạng thông tin 
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toàn cầu hoặc trên nền tảng điện thoại di động hoặc các thiết bị thông tin điện tử không 
dây; thiết bị để ghi, truyền dẫn hoặc tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, thiết bị và máy tính 
xử lý dữ liệu, tất cả thuộc Nhóm 09. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí, đào tạo, giáo dục, vui chơi và rèn luyện; các hoạt động thể thao 
và văn hóa, dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi trực tuyến với tính chất là các cuộc 
thi đấu qua máy vi tính; cung cấp dịch vụ giải trí mang đặc trưng là các chương trình âm 
nhạc, truyền hình, vi-đê-ô các ảnh động, các chương trình tin tức, thể thao, trò chơi, sự 
kiện văn hóa và các chương trình giải trí liên quan thông qua trang web và cơ sở dữ liệu, 
dịch vụ trò chơi trực tuyến (từ một mạng máy ví tính); trò chơi trên In-tơ-nét (tải xuống 
được); dịch vụ trò chơi điện từ được cung cấp qua mạng In-tơ-net hoặc thông qua một cơ 
sở dữ liệu máy vi tính hoặc trên nền điện thoại di động hoặc thiết bị thông tin điện tử 
không dây; cung cấp trò chơi thông qua hệ thống máy tính hoặc thông qua mạng liên lạc 
toàn cầu hoặc một nền điện thoại di động; cung cấp trò chơi tương tác trực tuyến, trò chơi 
trò chơi máy vi tính, trò chơi vi-đê-ô, trò chơi điện tử thông qua mạng máv tính hoặc trên 
nền điện thoại di động hoặc thiết bị thông tin điện tử không dây, tổ chức các cuộc thi đấu 
liên quan đến giáo dục và giải trí, tổ chức các cuộc triển lãm vì mục đích văn hóa hoặc 
giáo dục; tổ chức các buổì biểu diễn (dịch vụ tổ chức các buổi biểu diễn sân khấu); tổ 
chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ nhạc số (không tải xuống được) cung cấp từ mạng 
in-tơ-net; sản xuât bản ghi âm nhạc; dịch vụ cung cấp nhạc nhằm mục đích giải trí; dịch 
vụ giải trí và thông tin giải trí cung câp bởi mạng viễn thông, cung cấp thông tin giải trí và 
tin tức giải trí trực tuyến liên quan đến phim ảnh chương trình tivi, âm nhạc, thể thao, đi 
lại, các sự kiện đương thời và các nhân vật nổi tiếng thông qua mạng máy tính hoặc qua 
mạng thông tin toàn cầu hay trên nền điện thoại di động; cung cấp thông tin và tin tức trực 
tuyến liên quan tới giáo dục, dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc đào tạo); dịch vụ thư viện 
lưu động; cung cấp tiện nghi thể thao, xuất bản sách sách điện tử và nhật báo trực tuyến; 
xuất bản văn bân, không bao gồm các bài quảng cáo giải trí qua phát thanh; dịch vụ tư 
vấn, thông tin và tham vấn liên quan tới các dịch vụ nêu trên; tất cả các dịch vụ nêu trên 
cũng được cung cấp trực tuyến từ một cơ sở dữ liệu máy vi tính hoặc thông qua mạng 
thông tin toàn cầu hoặc qua một nền điện thoại di động hay qua các thiết bị thông tin điện 
tử không dây; dịch vụ ảnh kỹ thuật số, tất cả thuộc nhóm 41.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ phân tích và nghiên cứu công nghiệp; thiết kế phần mềm trò chơi máy 
tính, thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; tư vấn thiết kế và phát triển 
phần cứng và phần mềm máy tính, tư vấn phần mềm máy tính liên quan tới xử lý dữ liệu 
máy tính; dịch vụ nghiên cứu máy vi tính; dịch vụ nghiên cứu và tư vấn liên quan đến 
phần mềm máy tính, cung cấp công cụ tìm kiếm cho việc thu thập dữ liệu trên một mạng 
máy tính toàn cầu hoặc mạng truyền thông; lập trình máy tính; cho thuê phần mềm ứng 
dụng mảy vi tính để tìm kiếm và lấy thông tin từ các cơ sở dữ liệu và mạng máy tính, cho 
thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa chỉ trang tin điện tử); cung cấp thông tin 
bao gồm thông tin trực tuyến về thiết kế và phát tnển phần mềm máy vi tính và hệ thống 
máy vi tính; thiết kế và phát triển trang web, tạo lập, duy trì và cho thuê ị trang web cho 
người khác; cho thuê trang web cho người khác; khôi phục dữ liệu máy tính, cài đặt, bảo 
trì và cập nhật phần mềm máy vi tính, dịch vụ bào vệ máy tính khỏi vi-rut; chuyển đổi tài 
hệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử, sao chép chương trình máy tính, cho 
thuê phần mềm máy tính, cho thuê thiết bị và dụng cụ phần cứng và phần mềm máy vi 
tính; cho thuê  máy chủ đặt web; cho thuê máy vi tính, dịch vụ cung cấp ứng dụng (ASP) 
về phần mềm để sử dụng liên quan tới dịch vụ đăng ký tải nhạc trực tuyến, phần mềm cho 
phép người sử dụng chơi và tổ chức các trò chơi, âm nhạc và âm thanh, vi-đê-ô, văn bản 
và các nội dung đa phương tiện liên quan tới giải trí , và phần mềm trò chơi, ghi âm nhạc, 
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âm thanh, vi-đê-ô, văn bản và các nội dung đa phương tiện liên quan tới giải trí; tư vấn, 
thông tin và tham vân liên quan tới các dịch vụ nêu trên, tất cả thuộc nhóm 42.  

 
 

(210) 4-2013-01488 (220) 21.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A25.7.21; A26.11.7 
(731) Victoria's Secret Stores 

Brand Management, Inc.   (US) 
Four Limited Parkway, Reynoldsburg, 
Ohio 43068, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 18: Túi xách tay, ví tiền, ví đeo cổ tay, túi xách đa năng đựng phụ kiện tập yoga, ba 
lô, túi vải buộc dây, túi xách to (túi đi mua hàng), túi thể thao, túi đựng đồ đi tập thể dục, 
và tui xách đa dụng.  

 

Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, áo, quần, quần dài, quần soóc, váy, áo vét (quần áo), áo 
choàng ngoài, áo gi- lê, quần áo bơi, găng tay (trang phục), áo nịt ngực, áo sơ mi, áo 
phông, áo ba lỗ của nữ (áo dây), áo len dài tay, áo len chui đầu, áo váy, bộ quần áo giữ ấm 
(trang phục), bộ quần áo ôm sát thân, quần áo bó, quần ống bó, đồ giữ ấm chân (trang 
phục), đồ giữ ấm tay (trang phục), thắt lưng (quần áo), quần áo mặc trong nhà, quần thun, 
quần áo lót, quần mặc tập yoga, áo mặc tập yoga; đồ đội đầu, cụ thể là, mũ, mũ lưỡi trai, 
lưỡi trai (để làm mũ), dải băng buộc đầu (trang phục); đồ đi chân, cụ thể là, bít tất ngắn 
cổ, dép, dép xỏ ngón, giày thể thao, giày cao cổ.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trong lĩnh vực quần áo, quần áo thể thao, phụ kiện thể 
thao, quần áo tập yoga, phụ kiện tập yoga, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi xách, sản phẩm mỹ 
phẩm chăm sóc cá nhân và mỹ phẩm; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến và địch vụ đặt 
hàng qua đường bưu điện các sản phẩm quần áo thể thao và quần áo tập yoga, phụ kiện 
thể thao và phụ kiện tập yoga, đồ đi chân, đồ đội đầu, túi xách, sản phẩm mỹ phẩm chăm 
sóc cá nhân và mỹ phẩm; địch vụ quảng cáo và tiếp thị (marketing), cụ thể là, dịch vụ 
khách hàng trung thành và câu lạc bộ khách hàng cho mục đích thương mại, quảng bá 
và/hoặc quảng cáo, phát hành giấy chứng nhận quà tặng sau đó có thể đổi được hàng hóa 
hoặc dịch vụ.  

 
 

(210) 4-2013-01508 (220) 22.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.7.25; 26.3.2; A1.1.10 
(591) Vàng, xanh da trời, nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Anh & Anh  

(VN) 
Số 26 phố Vọng, phường Phương Mai, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu xe ô tô và phụ tùng ô tô.  
 

Nhóm 36: Môi giới khách hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; đại lý bất động sản; 
môi giới bất động sản; quản lý tài chính.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; xây dựng công trình giao thông; tư vấn xây 
dựng; giám sát việc xây dựng công trình; sửa chữa ô tô; bảo dưỡng ô tô. 

 
Nhóm 41: Tư vấn du học; dịch vụ giải trí; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc 
giáo dục]; cung cấp dịch vụ vui chơi trong nhà; thông tin giáo dục; trại tập luyện thể thao. 

 
 

(210) 4-2013-01582 (220) 22.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) SAINT MARC HOLDINGS CO., LTD.  
(JP) 
173-104 Hirata, Kita-ku, Okayama-shi, 
Okayama-ken, JAPAN  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế 

phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 
đá nước; đường, mật ong, mật đường; men (thuộc nhóm này), bột nở; muối; tương hạt cải 
(mù tạc); dấm, nước xốt (gia vị); gia vị; sản phẩm cà phê; hạt cà phê; cà phê đã xay; cà 
phê pha vào nước sôi uống ngay, cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà 
phê có sữa; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; sản phẩm ca cao; đồ uống trên cơ sở 
ca cao; đồ uống ca cao có sữa; sôcôla; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống sôcôla có sữa; 
nhân sôcôla dùng cho các sản phẩm bánh mỳ; ổ bánh mỳ nhỏ; bánh bao nhỏ; sản phẩm 
bánh mỳ có nhân, ổ bánh mỳ nhỏ có nhân; bánh bao nhỏ có nhân, bánh ngọt; bánh quế; 
kem lạnh; nước xốt cho sa-lát; đá lạnh có thể ăn được; sữa chua đông lạnh (dạng kem 
lạnh); thạch trái cây (dạng kẹo bánh); bánh nướng, bánh pizza; mỳ ống; bánh xăng đuých; 
kem trái cây (đá lạnh); chất làm ngọt tự nhiên; bánh ham bơ gơ (bánh xăng đuých có 
nhân); bánh xăng đuých kẹp xúc xích nóng; bánh quy.  

 
Nhóm 43: Cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cửa hàng cà phê; 
nhà hàng cà phê; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; quán rượn nhỏ; nhà 
hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ; tiệm bánh mỳ (do nhà hàng thực hiện); dịch 
vụ cung cấp thức ăn và đồ uống cho các sự kiện, do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2013-01583 (220) 22.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) SAINT MARC HOLDINGS CO., LTD.  
(JP) 
173-104 Hirata, Kita-ku, Okayama-shi, 
Okayama-ken, JAPAN   

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế 
phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 
đá nước; đường, mật ong, mật đường; men (thuộc nhóm này), bột nở; muối; tương hạt cải 
(mù tạc); dấm, nước xốt (gia vị); gia vị; sản phẩm cà phê; hạt cà phê; cà phê đã xay; cà 
phê pha vào nước sôi uống ngay, cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà 
phê có sữa; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; sản phẩm ca cao; đồ uống trên cơ sở 
ca cao; đồ uống ca cao có sữa; sôcôla; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống sôcôla có sữa; 
nhân sôcôla dùng cho các sản phẩm bánh mỳ; ổ bánh mỳ nhỏ; bánh bao nhỏ; sản phẩm 
bánh mỳ có nhân, ổ bánh mỳ nhỏ có nhân; bánh bao nhỏ có nhân, bánh ngọt; bánh quế; 
kem lạnh; nước xốt cho sa-lát; đá lạnh có thể ăn được; sữa chua đông lạnh (dạng kem 
lạnh); thạch trái cây (dạng kẹo bánh); bánh nướng, bánh pizza; mỳ ống; bánh xăng đuých; 
kem trái cây (đá lạnh); chất làm ngọt tự nhiên; bánh ham bơ gơ (bánh xăng đuych có 
nhân); bánh xăng đuých kẹp xúc xích nóng; bánh quy.   

 
Nhóm 43: Cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cửa hàng cà phê; 
nhà hàng cà phê; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; quán rượn nhỏ; nhà 
hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ; tiệm bánh mỳ (do nhà hàng thực hiện); dịch 
vụ cung cấp thức ăn và đồ uống cho các sự kiện, do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2013-01584 (220) 22.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.8 
(591) Đen, vàng. 
(731) SAINT MARC HOLDINGS CO., LTD.  

(JP) 
173-104 Hirata, Kita-ku, Okayama-shi, 
Okayama-ken, JAPAN   

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế 

phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 
đá nước; đường, mật ong, mật đường; men (thuộc nhóm này), bột nở; muối; tương hạt cải 
(mù tạc); dấm, nước xốt (gia vị); gia vị; sản phẩm cà phê; hạt cà phê; cà phê đã xay; cà 
phê pha vào nước sôi uống ngay, cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà 
phê có sữa; hương liệu cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; sản phẩm ca cao; đồ uống trên cơ sở 
ca cao; đồ uống ca cao có sữa; sôcôla; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống sôcôla có sữa; 
nhân sôcôla dùng cho các sản phẩm bánh mỳ; ổ bánh mỳ nhỏ; bánh bao nhỏ; sản phẩm 
bánh mỳ có nhân, ổ bánh mỳ nhỏ có nhân; bánh bao nhỏ có nhân, bánh ngọt; bánh quế; 
kem lạnh; nước xốt cho sa-lát; đá lạnh có thể ăn được; sữa chua đông lạnh (dạng kem 
lạnh); thạch trái cây (dạng kẹo bánh); bánh nướng, bánh pizza; mỳ ống; bánh xăng đuých; 
kem trái cây (đá lạnh); chất làm ngọt tự nhiên; bánh ham bơ gơ (bánh xăng đuych có 
nhân); bánh xăng đuých kẹp xúc xích nóng; bánh quy.   

 
Nhóm 43: Cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cửa hàng cà phê; 
nhà hàng cà phê; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; quán rượu nhỏ; nhà 
hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ; tiệm bánh mỳ (do nhà hàng thực hiện); dịch 
vụ cung cấp thức ăn và đồ uống cho các sự kiện, do nhà hàng thực hiện.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
796 

(210) 4-2013-01585 (220) 22.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; 26.3.4; A5.5.22; 26.1.6 
(591) Vàng, nâu, trắng. 
(731) SAINT MARC HOLDINGS CO., LTD.  

(JP) 
173-104 Hirata, Kita-ku, Okayama-shi, 
Okayama-ken, JAPAN   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè), ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn và bột cọ; bột và chế 
phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mì, bánh ngọt và kẹo; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc; 
đá nước; đường, mật ong, mật đường; men, bột nở; muối; tương hạt cải (mù tạc); dấm, 
nước xốt (gia vị); gia vị; sản phẩm cà phê; hạt cà phê; cà phê đã xay; cà phê pha vào nước 
sôi uống ngay, cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa; hương 
liệu cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; sản phẩm ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống 
ca cao có sữa; sôcôla; đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống sôcôla có sữa; nhân sôcôla dùng 
cho các sản phẩm bánh mỳ; ổ bánh mỳ nhỏ; bánh bao nhỏ; sản phẩm bánh mỳ có nhân, ổ 
bánh mỳ nhỏ có nhân; bánh bao nhỏ có nhân, bánh ngọt; bánh quế; kem lạnh; nước xốt 
cho sa-lát; đá lạnh có thể ăn được; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); thạch trái cây 
(dạng kẹo bánh); bánh nướng, bánh pizza; mỳ ống; bánh xăng đuých; kem trái cây (đá 
lạnh); chất làm ngọt tự nhiên; bánh ham bơ gơ (bánh xăng đuych có nhân); bánh xăng 
đuých kẹp xúc xích nóng; bánh quy.   

 

Nhóm 43: Cung cấp thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cửa hàng cà phê; 
nhà hàng cà phê; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; quán rượn nhỏ; nhà 
hàng ăn uống, nhà hàng ăn uống tự phục vụ; tiệm bánh mỳ (do nhà hàng thựuc hiện); dịch 
vụ cung cấp thức ăn và đồ uống cho các sự kiện, do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2013-01627 (220) 22.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xanh rêu, xanh lá nhạt. (540) 

 

(731) Công ty TNHH Langdon & Seah 
Việt Nam  (VN) 
Số 8, đường Nguyễn Huệ, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Tư vấn lập dự toán công trình xây dựng; tư vấn quản lý khối lượng đơn thầu; 
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.  

 

Nhóm 37: Tư vấn kỹ thuật các dự án công trình. 
 
 

(210) 4-2013-01648 (220) 22.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.2.7; 26.1.1; 25.5.1 
(591) Đỏ, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Định Vị Số  (VN)
Tầng 5, toà nhà IDC, 163 Hai Bà Trưng, 
phường 06, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
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(511)   Nhóm 09: Máy tính; chương trình trò chơi máy tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; chương 
trình máy vi tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); khoá điện; thiết bị điều khiển từ xa.  

 
Nhóm 42: Tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; tư vấn trong thiết kế và 
phát triển phần mềm máy tính, điện thoại; lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy 
tính; thiết kế hệ thống máy tính; tạo lập và duy trì trang web, trang tin điện tử cho người 
khác.  

 
 

(210) 4-2013-01664 (220) 23.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thể thao Hải 
Yến  (VN) 
Số 188A ấp 3, xã Trung An, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy thể thao; quần áo đồng phục dùng trong thể thao gồm quần áo thun dùng 

trong thể thao, áo phông, áo gió, quần soóc, váy thun, tất; mũ nón dùng trong thể thao bao 
gồm mũ lưỡi trai các loại, mũ len dùng trong thể thao.  

 
 

(210) 4-2013-01665 (220) 23.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Tịnh Hương  
(VN) 
ấp Xuân Quang, xã Hội Xuân, huyện Cai 
Lậy, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 29: Rong biển có thể ăn được đã qua sơ chế. 

 
 

(210) 4-2013-01674 (220) 23.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.1 
(591) Xanh lục, xanh lá cây, đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nghiên cứu 
và chế tạo Công Nghiệp   (VN) 
Khu công nghiệp Đồng Văn 1, huyện 
Duy Tiên, tỉnh Hà Nam 

 
(511)   Nhóm 09: Công tắc điện; phích điện; đui đèn và các loại tiếp xúc khác [nối điện]; hộp cầu 

dao điện [điện]; bộ ngắt điện; máy tự động ổn định điện áp [điện]; máy biến thế [điện]. 
 

Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; thiết bị để nấu nướng; bếp nấu thức ăn sử dụng 
điện; bình nước nóng cho nhà tắm; máy sưởi ấm; thiết bị và trang bị chiếu sáng; máy đun 
nước. 
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(210) 4-2013-01687 (220) 23.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
gốm sứ Đại Hoa  (VN) 
Thôn Vĩnh Trung, xã Đại áng, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn dầu 
 

Nhóm 21: Đồ gốm, sứ như: bát, đĩa, bình lọ hoa, mâm đựng quả, khay, chén, hũ nước, 
nậm rượu, ống hương, cây đèn nến (giá đỡ nến), tượng, chóe (đồ đựng). 

 
 

(210) 4-2013-01689 (220) 23.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.14; A5.3.13; 5.3.20; 5.7.3 
(591) Vàng, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hưng Trung 
Việt  (VN) 
Khu công nghiệp Thuận Yên, phường 
Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bánh, bún, phở làm từ gạo, ngũ cốc; cốm gạo lức.  
 

Nhóm 31: Rau và quả tươi. 
 

Nhóm 32: Đồ uống Iàm từ nước ép hoa, trái cây không có cồn. 
 
   

(210) 4-2013-01699 (220) 23.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A25.7.21; 25.1.25; 5.5.16; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH ASUZAC ACM  
(VN) 
Số 1A, đường số 8, KCN Việt Nam 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm bằng kim loại như: Cửa cổng, lan can; cầu thang, hàng rào; hoa 

văn trang trí; tay vịn (lan can, cầu thang, tay nắm); nhôm ốp tường. 
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(210) 4-2013-01704 (220) 23.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần nội thất 
Catalia  (VN) 
Tầng 3, FLC 3, Landmark Tower, Mỹ 
Đình, Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ), gương, khung ảnh; 
 
 

(210) 4-2013-01705 (220) 23.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ đun, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần nội thất 
Catalia   (VN) 
Tầng 3, FLC 3, Landmark Tower, Mỹ 
Đình, Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ, thảm), gương, khung ảnh;  
 
 

(210) 4-2013-01723 (220) 23.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.14; 26.4.3; 5.7.6; 25.5.2 
(591) Xanh sẫm, xanh côban, nâu, vàng, xanh 

lá cây, ghi, đen, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

chế biến thực phẩm Thanh 
Hương   (VN) 
Số nhà 50, phố An Dương, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, sô cô la, ca cao, cà phê, bột mì.  
 
 

(210) 4-2013-01733 (220) 23.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất rượu Nàng 
Hương  (VN) 
SN 167/2 ấp Hòa Long, xã Giao Hòa, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2013-01734 (220) 23.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) AMADAXTREME SUSPENSION 

AUTOLAB (MA0166409-T)  (MY) 
66, Jalan ttc 13, Taman Teknologi 
Cheng, 75250 Melaka, Malaysia.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 12: Giảm xóc treo dùng cho xe cộ; lò xo treo dùng cho xe cộ; xe cộ; thiết bị giảm 

xóc cho các phương tiện di chuyển trên mặt đất, không khí hoặc nước; xích truyền động 
cho xe cộ mặt đất; ô tô. 

 
 

(210) 4-2013-01763 (220) 23.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Plantation 
Grown Timber Việt Nam   (VN) 
Số 9, đường 10, khu công nghiệp Sóng 
Thần, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn; ghế; tủ; kệ; giường; giá sách.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn, ghế, tủ, kệ, giường, giá sách, thanh, tấm 
gỗ dùng lát sàn, ồp trần.  

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí, nội ngoại thất.  

 
 

(210) 4-2013-01764 (220) 23.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 22.1.15 
(731) Công ty TNHH Plantation 

Grown Timber Việt Nam    (VN) 
Số 9, đường 10, khu công nghiệp Sóng 
Thần, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn; ghế; tủ; kệ; giường; giá sách.   
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn, ghế, tủ, kệ, giường, giá sách, thanh, tấm 
gỗ dùng lát sàn, ồp trần.   

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí, nội ngoại thất.  
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(210) 4-2013-01798 (220) 24.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.1; A6.19.9; 5.9.6 
(591) Vàng, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Uỷ ban nhân dân huyện Phù 
Mỹ, tỉnh Bình Định   (VN) 
Thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh 
Bình Định  

 

(511)   Nhóm 29: Củ kiệu khô, củ kiệu đã bảo quản, dưa làm từ củ kiệu, củ kiệu muối. 
 

Nhóm 31: Củ kiệu tươi. 
 

Nhóm 35: Mua và bán củ kiệu tươi, củ kiệu khô, củ kiệu đã bảo quản và chế biến.   
 
 

(210) 4-2013-01808 (220) 24.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) EKEN (HK) ELECTRONICS CO., 
LIMITED   (HK) 
Flat/Rm 603, 6/F Hang Pont Commercial 
Building, 31 Tonkin Street, Cheung Sha 
Wan, Kl, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy tính; điện thoại di động; máy nghe nhạc cầm tay; máy 
ảnh [chụp ảnh]; hệ thống phòng trộm, chạy điện; pin điện. 

 
 

(210) 4-2013-01819 (220) 24.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xanh lá cây, vàng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH Agri  (VN) 
141 hương lộ 2, ấp Hậu, xã Tân Thông 
Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2013-01839 (220) 24.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) SUN PHARMACEUTICAL 
INDUSTRIES LTD   (IN) 
Acme Plaza, Andheri-Kurla Road, 
Andheri (East), Mumbai 400 059, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-01848 (220) 24.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.3.1; 5.3.20; 5.3.16; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây nhạt, xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Bảy 

Hai Bảy  (VN) 
6 Bình Quới, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bột đắp mặt nạ (mỹ phẩm); mặt nạ làm đẹp; kem làm trắng da; chế 

phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; gel (gốc dầu mỏ) dùng cho 
mục đích mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2013-01851 (220) 24.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 21.3.15 
(731) J DeLuca Fish Company, Inc.  

(US) 
2204 Signal Place, San Pedro, California 
90731, UNITED STATES OF 
AMERlCA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Hải sản, cá đông lạnh, cá tươi, và cá tươi đã qua xử lý, cá [không còn sống] ; 

tôm hùm [không còn sống]; cá được bảo quản; tôm [không còn sống]; hàu [không còn 
sống]; tôm cua [không còn sống]; cá ướp muối; sò [không còn sống], thực phẩm làm từ 
cá; cá đóng hộp; cá đông lạnh (không còn sống), cá tươi (không còn sống); cá tươi đã qua 
chế biến (không còn sống); thịt.  

 
 

(210) 4-2013-01861 (220) 24.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) TAN-VIET International S.A.  
(PL) 
09 Marco Polo, 83-031 Legowo, Poland  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm đã qua chế biến; các loại rau, quả được bảo quản, phơi khô 

hoặc nấu chín; các loại mứt hoa quả (mứt ướt); sữa và các sản phẩm sữa; pho-mat; dầu 
thực vật; bơ thực vật; sữa đậu nành. 

 
Nhóm 30: Các loạl mỳ; phở; miến; bánh đa ăn liền; các loại mỳ (nui); mỳ ống; các loại 
nước chấm có nguồn gốc từ thực vật; các loại bánh làm từ bột mì; bánh quy và các loại 
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bánh ngọt được làm từ bột mì; các loại bột gia vị dùng cho chế biến món ăn (cải thiện 
hương vị thực phẩm); các loại đồ uống chế biến trên cơ sở cà phê, ca cao, sô-cô-la. 

 

Nhóm 32: Nước khoáng để uống; nước uống có gas và các loại đồ uống không có cồn; 
nước uống tinh khiết; đồ uống hoa quả và nước ép trái cây (không chứa cồn); xi-rô và các 
chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2013-01889 (220) 24.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 3.7.17 
(591) Đen, ghi, cam, xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Bắc 

Thủ Đô   (VN) 
Tầng 8, tòa nhà TTC, lô B1A - Cụm sản 
xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp 
nhỏ Cầu Giấy, phố Duy Tân, phường 
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: vàng, bạc, đá quý, kim loại màu; dịch vụ xuất nhập khẩu: 
vàng, bạc, đá quý, kim loại màu; dịch vụ về giới thiệu hàng hóa; dịch vụ quảng cáo; dịch 
vụ tổ chức triển lãm phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; đại lý ký gửi hàng 
hoá, cụ thể là: vàng, bạc, đá quý, kim loại màu.  

 
 

(210) 4-2013-01905 (220) 25.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(300) 85/689,013 27.07.2012 US 

(531) 26.1.1; 26.3.1 
(731) C.H. Robinson Worldwide, Inc.  

(US) 
14701 Charlson Road, Eden Prairie, MN 
55347 United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 42: Cung cấp sự sử dụng tạm thời phần mềm trực tuyến không tải về được để cung 
cấp các dịch vụ hậu cần và vận tải hỗ trợ cho các giao dịch qua chuỗi cung ứng toàn cầu 
và mạng lưới vận chuyển hàng hóa cho người chở hàng bằng đường biển, người chuyên 
chở hàng và nhà cung cấp, cụ thể là tìm và ký kết hợp đồng hỗ trợ chịu tải, bố trí và ký kết 
hợp đồng vận chuyển, thực hiện việc gửi hàng và xử lý thủ tục giấy tờ trong thời gian quá 
cảnh, xử lý thủ tục hải quan và thương mại toàn cầu, cung cấp giá cước và giá cả, giao 
hàng và tối ưu hóa phương thức giao hàng, làm báo cáo và phân tích và hoàn thành tất cả 
các yêu cầu hệ thống công nghệ của giao dịch vận chuyển hàng hóa, và kết nối với hệ 
thống người chở hàng bằng đường biển, người chuyên chở hàng và nhà cung cấp để cung 
cấp dữ liệu điện tử. 
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(210) 4-2013-01910 (220) 25.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1 
(731) GENTEC (SHANGHAI) 

CORPORATION   (CN) 
No.1988, Yushu Road, Songjiang 
District, Shanghai, China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: Đầu nối bằng kim loại cho ống dẫn; van bằng kim loại, không phải là bộ phận 

của máy; đường ống bằng kim loại; kẹp bằng kim loại cho ống dẫn; ống xối bằng kim 
loại; vật liệu gia cường bằng kim loại cho ống dẫn; thùng bằng kim loại; ống nhánh bằng 
kim loại; ống bao nối bằng kim loại; ống chia nhánh bằng kim loại cho đường ống dẫn; 
khuỷu ống bằng kim loại cho ống dẫn; ống dẫn bằng kim loại; ống bằng kim loại.  

 

(210) 4-2013-01911 (220) 25.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 7.3.11; 7.1.24; 24.17.18 
(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM dịch vụ 
Rồng Châu á  (VN) 
491/1 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Mỏ neo; phụ kiện bằng kim loại cho xây dựng; đinh vít bằng kim loại. 
 

Nhóm 17: Băng keo dính không dùng cho mục đính văn phòng, y tế hoặc gia dụng.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay; bao để móc khóa; ví đựng tiền, ví bỏ túi; ví tiền, túi cầm tay cho 
nữ; cặp học sinh, túi đeo vai hoc sinh; dây đeo bằng da thuộc; túi du lịch; ví tiền, ví bỏ túi. 

 
 

(210) 4-2013-01961 (220) 25.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.1.6 
(731) Bongards' Creameries   (US) 

13200 County Road 51, Bongards, 
Minnesota 55368, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung protein từ váng sữa; chất bổ sung protein dùng cho ăn kiêng; chất 

bổ sung cho thực phẩm cho động vật; protein từ váng sữa sử dụng cho đồ uống bổ sung 
dinh dưỡng; hỗn hợp protein dùng làm chất bổ sung cho thực phẩm cho người và cho 
động vật. 
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Nhóm 29: Pho mát; pho mát đã chế biến; bơ; váng sữa sấy khô; nước sữa (chất lỏng còn 
lại sau khi sữa chua đã đông); váng sữa tách đạm được dùng như chất thay thế váng sữa 
trong thực phẩm cho người. 

 
Nhóm 31:  Váng sữa tách đạm được dùng như chất thay thế váng sữa trong thực phẩm cho 
động vật. 

 
 

(210) 4-2013-01963 (220) 25.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Hồng Phú  (VN) 
Lô C9-1, đường N4, khu công nghiệp 
Hàm Kiệm 1, huyện Hàm Thuận Nam, 
tỉnh Bình Thuận 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 
CONSULT LTD. LLC.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ cá; cá đóng hộp; thịt đóng hộp; dầu có thể ăn được; thực 

phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; rau đóng hộp. 
 

Nhóm 30: Nước tương; tương ớt [gia vị]; gia vị; mỳ ống, mỳ sợi; thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo. 

 
 

(210) 4-2013-01964 (220) 25.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xanh dương, đen. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nhật Đức  (VN) 
80/35 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2013-01967 (220) 25.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.3; 26.4.7; 5.7.16 (540) 

   

(731) Công ty cổ phần đầu tư LVI 
Quốc Tế  (VN) 
Số 74, phố Bát Sứ, phường Hàng Bồ, 
quận Hoàn kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; mỹ phẩm.  
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Nhóm 18: Túi xách; ba lô; va ly; túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (đều là trang phục).  
 
 

(210) 4-2013-01999 (220) 25.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.9.10; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh dương. 
(731) Trần Quốc Khởi  (VN) 

637/61/6 Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Răng giả thẩm mỹ. 
 

Nhóm 44: Khám chữa bệnh nha khoa. 
 
 

(210) 4-2013-02031 (220) 28.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.23; 26.13.1 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Takooh   (VN) 
3 Nguyễn Thượng Hiền, phường 05, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (nhà hàng dịch vụ ăn uống).  

 
 

(210) 4-2013-02042 (220) 28.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A11.3.3; 3.1.1; 24.1.1; 5.7.3 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ bia Việt Tiệp   (VN) 
40 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; quán cà phê tự phục vụ; quán rượu nhỏ; nhà hàng ăn 

uống; căng tin tất cả là nhà hàng ăn uống cung cấp sản phẩm bia có nguồn gốc từ Séc; cho 
thuê phòng họp.  
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(210) 4-2013-02099 (220) 28.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cầu Vồng Xanh  (VN) 
534/9 Lê Văn Hiến, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch, chức năng  văn phòng. 

 
 

(210) 4-2013-02113 (220) 28.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty cổ phần YM Tribe  

(VN) 
P.402, tầng 4 tòa nhà CMC phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (cung cấp thực phẩm và đồ uống), dịch vụ quán 

cafe, dịch vụ quán bar, chỗ ở tạm thời (khách sạn và nhà trọ).  
 
 

(210) 4-2013-02159 (220) 29.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Trắng, xanh nước biển. 
(731) DAISAKU SHOJI LTD.   (JP) 

12F The imperial Hotel Tower, 1-1-1 
Uchisaiwaicho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-
0011, Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 10: Khăn quàng cổ có tác dụng mát-xa; tấm đệm bụng có chức năng làm nóng.  
 

Nhóm 11: Quạt điện; quạt cầm tay chạy bằng pin; bình đựng nước có tác dụng làm mát 
hoặc phun hơi nước (là bộ phận của quạt). 

 
Nhóm 21: Bình đựng nước cho người đi du lịch; bình; bình để uống; bình cách nhiệt; 
dụng cụ ép trái cây (không dùng điện). 

 
Nhóm 25: Khăn quàng cổ; quần áo; giày dép; găng tay (trang phục); đồ đội đầu.  
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(210) 4-2013-02163 (220) 29.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.4.2; 26.7.25 
(591) Mận chín. 

(540) 

 

(731) Trung tâm Dịch vụ và Hỗ trợ 
Doanh nghiệp   (VN) 
149 Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa và giáo dục, hướng dẫn nghề nghiệp 

(tư vấn đào tạo hoặc giáo dục, giảng dạy).  
 
 

(210) 4-2013-02189 (220) 29.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) KWAN STAR CO., LTD   (TW) 
21F-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa Road, 
Banciao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan  

 
(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 

kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh. 
 
 

(210) 4-2013-02204 (220) 29.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Đỏ, vàng, xanh côban, ghi, trắng. 
(731) Công ty cổ phần NOVAS Việt 

Nam  (VN) 
Số 1A, ngách 71/82 Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại, mua bán vật liệu xây dựng, thiết bị xây dựng; xuất 

nhập khẩu vật liệu xây dựng và vật tư kỹ thuật, thiết bị công nghệ xây dựng; lập dự toán 
các công trình xây dựng và hệ thống cơ điện lạnh; mua bán các cấu kiện kim loại như: cửa 
kim loại, cửa sổ, cửa chớp và các khung cửa và các khung cửa của chúng; vách ngăn bằng 
kim loại; mua bán các sản phẩm nhựa từ plastic như vách ngăn phòng, van ống nước, 
tượng, thùng đựng hàng, thang, rèm cửa; mua bán các loại đồ ngũ kim như lò xo, van, 
khoá, chốt cửa, chuông, bu lông, ốc vít bằng kim loại , sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác 
trong xây dựng và cho các cửa hàng chuyên doanh; mua bán thảm, đệm, chăn, màn, rèm, 
vật liệu phủ tường và sàn trong các nhà; mua bán đồ điện gia dụng như tivi, tủ lạnh, quạt 
điện, bếp điện, nồi cơm điện, giường, tủ, bàn, ghế, đèn và các bộ đèn, đồ dùng gia đình và 
các nội thất như xoong nồi, chảo, bát đũa, bình hoa, bàn phấn, ghế ngủ; mua bán vải, 
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hàng quần áo may sẵn, giày, dép; mua bán gốm, sứ, thủy tinh như xí bệt, chậu rửa, bồn 
tiểu, bồn tắm, vòi sen tắm, vòi nước cho chậu rửa, lọ hoa, cốc chén; đại lý ký gửi hàng 
hoá như bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt,  
cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu và xuất nhập khẩu hàng 
hóa. 

 
 

(210) 4-2013-02217 (220) 29.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 1.15.15; 3.9.1; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng, vàng 

đỏ, vàng hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nước mắm Xuân 
Phó  (VN) 
Khu phố An Thạnh, phường Xuân Đài, 
thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 
 

(210) 4-2013-02234 (220) 29.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) LIXIL CORPORATION   (JP) 

2-1-1 Ojima, Koto-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bệ xí nhà vệ sinh; chậu/bồn rửa mặt; vòi nước/van nước; chậu/bồn tắm.  

 
 

(210) 4-2013-02235 (220) 29.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH dược phẩm và 

trang thiết bị y tế Uss 
Pharma  (VN) 
894 Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dầu gió; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; trà thảo 

dược (dùng cho mục đích y tế). 
 

Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước khoáng (đồ uống).  
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(210) 4-2013-02249 (220) 29.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Guangxi Guanghua 
Industrial and Trading Co., 
Ltd.  (CN) 
Mingyang Industry Zone, JiangNan 
district, Nanning city, Guangxi, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Xi gắn kín; dây bằng cao su; nỉ amiăng; bảng và ống bằng sợi thủy tinh để giữ 
nhiệt; sợi thủy tinh để cách điện, cách nhiệt; len thủy tinh để cách điện, cách nhiệt.  

 
 

(210) 4-2013-02264 (220) 30.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Bùi Văn Hợp   (VN) 
Nhà 10, ngách 102/24, phố Hoàng Đạo 
Thành, phường Kim Giang, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37:  Trang trí nội thất.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc, thiết kế nội ngoại thất và thiết kế mỹ thuật; 
 
 

(210) 4-2013-02291 (220) 30.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sircoffee  (VN) 
257 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê nước.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2013-02292 (220) 30.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sircoffee   (VN) 
257 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê nước.   
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2013-02293 (220) 30.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sircoffee   (VN) 
257 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê nước.   
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2013-02294 (220) 30.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sircoffee   (VN) 
257 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê nước.   
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2013-02295 (220) 30.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sircoffee   (VN) 
257 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê nước.   
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2013-02296 (220) 30.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sircoffee   (VN) 
257 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê nước.   
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2013-02297 (220) 30.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sircoffee   (VN) 
257 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê nước.   
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2013-02298 (220) 30.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sircoffee   (VN) 
257 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê nước.   
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2013-02299 (220) 30.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sircoffee   (VN) 
257 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê nước.   
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2013-02300 (220) 30.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sircoffee   (VN) 
257 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Sản phẩm cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê nước.   
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê (không do nhà hàng thực hiện).  
 

Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2013-02301 (220) 30.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sircoffee   (VN) 
257 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Sản phẩm cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê nước.   
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê (không do nhà hàng thực hiện).  
 

Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2013-02302 (220) 30.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sircoffee   (VN) 
257 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Sản phẩm cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê nước.   
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê (không do nhà hàng thực hiện).  
 

Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2013-02303 (220) 30.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sircoffee   (VN) 
257 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Sản phẩm cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê nước.   
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê (không do nhà hàng thực hiện).  
 

Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2013-02304 (220) 30.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sircoffee   (VN) 
257 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê nước.   
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê (không do nhà hàng thực hiện).  
 

Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2013-02305 (220) 30.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sircoffee   (VN) 
257 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê nước.   
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê (không do nhà hàng thực hiện).  
 

Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2013-02306 (220) 30.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sircoffee   (VN) 
257 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 30: Sản phẩm cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, cà phê nước.   
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê (không do nhà hàng thực hiện).  
 

Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2013-02312 (220) 30.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.11.8; A1.1.10 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
Sao Tháng Tám  (VN) 
Số 20 ngách 6/6 phố Đội Nhân, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 01: Silicon; keo silicon; thủy tinh lỏng; keo dùng trong công nghiệp; chất dính 
dùng trong công nghiệp. 

 

Nhóm 02: Sơn; lớp bảo vệ cho khung gầm xe cộ; thuốc nhuộm; chất màu; mỡ chống gỉ. 
 

Nhóm 06: Khóa (trừ khóa điện) bằng kim loại; dây kim loại thương; cấu kiện xây dựng 
bằng kim loại; đồ sắt; ống nhánh bằng kim loại; bộ nối cáp bằng kim loại (không phải cáp 
điện). 

 

Nhóm 09: Phích cắm, ổ cắm và các loại tiếp xúc khác (nối điện); bộ nắn dòng điện; bộ 
biến đổi điện; bộ chuyển mạch điện bằng tế bào quang điện; ống nghe điện thoại; đèn 
chiếu báo hiệu (signal lantem). 

 

Nhóm 11: Đèn; thiết bị đun nước nóng; quạt thông gió; thiết bị và hệ thống chiêu sáng; 
quạt, máy điều hòa không khí; dụng cụ nấu nướng bằng điện. 
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Nhóm 19: ống nhựa cứng; ống nhánh không bằng kim loại; kính xây dựng; tấm lợp không 
bằng kim loại; giấy xây dựng; ván lát sàn không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2013-02343 (220) 30.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.15.1; 26.1.1; 1.15.23 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giáo dục và 
đào tạo WAIN Việt Nam  (VN) 
Số 3, ngõ Tức Mạc, đường Trần Hưng 
Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sách vở, đồ dùng học tập, văn phòng phẩm, nước hoa, mỹ phẩm, cặp, 

túi, ví, hàng da, dụng cụ thể thao, quảng cáo, quảng cáo ngoài trời, tư vấn tổ chức kinh 
doanh, xuất bản tài liệu quảng cáo, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông cho mục đích bán lẻ. 

 
Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục), học viện (giáo dục), hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn 
đào tạo hoặc giáo dục), dịch vụ về giáo dục giảng dạy, trường mẫu giáo, cho thuê sách, 
thư viện cho thuê, giảng dạy, sắp xếp và tiến hành hội thảo, tổ chức và tiến hành hội thảo. 

 
 

(210) 4-2013-02358 (220) 30.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.22; A5.5.20; 25.7.25 
(731) Travelocity.com LP  (US) 

3150 Sabre Drive, Southlake, Texas, 
76092 U.S.A 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến sản phẩm du lịch. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp dữ liệu trực tuyến về tài sản cho thuê (bất 
động sản). 

 
Nhóm 39: Dịch vụ thông tin du lịch qua mạng máy tính, mạng thông tin toàn cầu, và 
mạng không dây; dịch vụ hãng du lịch, cụ thể là, đặt chỗ ngồi trên phương tiện đi lại và 
đặt chỗ cho việc vận tải; dịch vụ hãng du lịch, cụ thể là, thực hiện đặt chỗ ngồi trên xe « 
tô và đặt xe ô tô. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ hãng du lịch, cụ thể là, thực hiện đặt chỗ và đặt vé tại các sự kiện vui 
chơi giải trí, các địa điểm vui chơi giải trí và dịch vụ vui chơi giải trí.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ hãng du lịch, cụ thể là, thực hiện đặt chỗ và đặt phòng để ở tạm thời; 
dịch vụ hãng du lịch, cụ thể là, thực hiện đặt chỗ tại các nhà hàng và đặt các bữa ăn.  
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(210) 4-2013-02438 (220) 30.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Trung tâm ứng dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ Bình 
Định  (VN) 
386 Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định 

 

(511)   Nhóm 01: Chế phẩm sinh học diệt trừ rầy và các loại côn trùng chích hút hại cây trồng. 
 

Nhóm 35: Mua và bán chế phẩm sinh học diệt trừ rây và các loại côn trùng chích hút hại 
cây trồng. 

 
 

(210) 4-2013-02440 (220) 30.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Home Focus Development 
Limited  (VG) 
Trustnet Chambers Limited, P.O. Box 
3444, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi, cụ thể là bàn cờ trò chơi, bài lá, trò chơi mang tính chất 
hành động; trò chơi chỉ chơi trong nhà; túi đậu (đồ chơi); gạch xây dựng (đồ chơi); đầu 
đạn bằng nhựa và các tông dùng cho súng đồ chơi, giá đỡ đầu đạn và súng đồ chơi có đầu 
đạn; đồ chơi hành động cơ khí; diều; nhân vật hoạt hình bằng điện tử có thể phát ra âm 
thanh và ánh sáng; các đồ chơi sưu tập, cụ thể là nhân vật hoạt hình, tượng nhỏ đồ chơi 
bằng nhựa với nhiều kích cỡ khác nhau, nhẫn đeo tay (đồ chơi), con yo-yo (đồ chơi), con 
quay (đồ chơi); đồ chơi bằng nhựa, đồ chơi tích hợp với nam châm; đồ chơi bằng nhung 
và đĩa bay; đồ trang trí bằng thủy tinh cho cây Noel; mặt nạ cải trang (đồ chơi); thú nhồi 
bông (đồ chơi) với nhiều kích cỡ khác nhau; dụng cụ cá cược dùng trong chơi bài; bảng 
đồ chơi dùng cho trò chơi ma trận; con dấu đồ chơi có các con số; đồ chơi và súng nước 
(đồ chơi), súng (đồ chơi) và súng ca nông; búp bê và búp bê em bé; quả bóng bay để chơi; 
bồn tắm (đồ chơi); ván trượt; giày trượt băng; giày trượt có bánh xe; giày trượt pa -tanh; 
ván lướt sóng; ván dùng khi bơi; bóng cho trò chơi, cụ thể là bóng đá, bóng ném; đồ chơi 
điện tử; trò chơi ghép hình. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; dịch vụ hoạt động thể thao 
và văn hóa. 

 
 

(210) 4-2013-02441 (220) 30.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Home Focus Development 
Limited   (VG) 
Trustnet Chambers Limited, P.O. Box 
3444, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi, cụ thể là bàn cờ trò chơi, bài lá, trò chơi mang tính chất 
hành động; trò chơi chỉ chơi trong nhà; túi đậu (đồ chơi); gạch xây dựng (đồ chơi); đầu 
đạn bằng nhựa và các tông dùng cho súng đồ chơi, giá đỡ đầu đạn và súng đồ chơi có đầu 
đạn; đồ chơi hành động cơ khí; diều; nhân vật hoạt hình bằng điện tử có thể phát ra âm 
thanh và ánh sáng; các đồ chơi sưu tập, cụ thể là nhân vật hoạt hình, tượng nhỏ đồ chơi 
bằng nhựa với nhiều kích cỡ khác nhau, nhẫn đeo tay (đồ chơi), con yo-yo (đồ chơi), con 
quay (đồ chơi); đồ chơi bằng nhựa, đồ chơi tích hợp với nam châm; đồ chơi bằng nhung 
và đĩa bay; đồ trang trí bằng thủy tinh cho cây Noel; mặt nạ cải trang (đồ chơi); thú nhồi 
bông (đồ chơi) với nhiều kích cỡ khác nhau; dụng cụ cá cược dùng trong chơi bài; bảng 
đồ chơi dùng cho trò chơi ma trận; con dấu đồ chơi có các con số; đồ chơi và súng nước 
(đồ chơi), súng (đồ chơi) và súng ca nông  (đồ chơi); búp bê và búp bê em bé; quả bóng 
bay để chơi; bồn tắm (đồ chơi); ván trượt; giày trượt băng; giày trượt có bánh xe; giày 
trượt pa -tanh; ván lướt sóng; ván dùng khi bơi; bóng cho trò chơi, cụ thể là bóng đá, bóng 
ném; đồ chơi điện tử; trò chơi ghép hình.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; dịch vụ hoạt động thể thao 
và văn hóa. 

 
 

(210) 4-2013-02442 (220) 30.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.1.14; 26.15.25 
(591) Nâu, vàng nhạt, trắng, đen, hồng. 
(731) POINT INC.   (JP) 

3-1-27, IZUMI-CHO, MITO-SHI, 
IBARAKI, 310-0026, JAPAN  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; vòng cổ (đồ trang sức); khuyên tai (đồ trang sức); 

vòng đeo tay (đồ trang sức); nhẫn (đồ trang sức); đá quý; khuy măng sét; ghim cài ca vát; 
trái tim bằng kim loại quý có thể lồng ảnh, đeo ở cổ (đồ trang sức); huy chương; đồ trang 
sức từ đá quý nhân tạo; đồ trang trí (đồ kim hoàn); dây chuyền (đồ trang sức); hộp đựng 
đồng hồ đeo tay; dây đeo của đồng hồ đeo tay; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang giả rẻ 
tiền).  

 
Nhóm 16: Tập anbum; sổ tay; bút; giá đựng ảnh chụp; bưu thiếp; phong bì; tập giấy viết; 
giấy bao gói; khăn ăn bằng giấy; giấy dính (văn phòng phẩm); giấy vệ sinh; khăn giấy; 
giấy; bìa cứng; ấn phẩm in; văn phòng phẩm; keo dán dùng cho mục đích văn phòng hoặc 
gia dụng; chổi quét sơn. 

 
Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; túi mua hàng bằng da thuộc; túi xách đi chợ; đồ da; đồ giả 
da; bộ da lông thú; vali; túi du lịch; ví tiền; túi xách; cái ô; lọng che; gậy chống; quần áo 
cho vật nuôi trong nhà.  

 
Nhóm 20: Đồ nội thất bằng gỗ; khung ảnh; bảng niêm yiết; thùng bằng gỗ; thùng bằng 
nhựa; quạt dùng tay (dùng cho cá nhân không dùng điện); đệm; gối; gương cầm tay; giá 
để ô; mành che nắng dùng cho cửa sổ bên trong nhà [đồ nội thất]; hộp thư [không băng 
kim loại hoặc công trình xây dựng]. 
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Nhóm 21: Rổ dùng trong gia đình; thùng rác; chai lọ; tấm ván dùng để đặt quần áo lên 
khi là ủi; khung giữ dáng cho giày; dụng cụ chia xà phòng; xô; cái kẹp phơi quần áo; lót 
cốc không bằng giấy và không phải là khăn ăn; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; đĩa 
giấy; vật dụng giữ khăn ăn; giỏ đồ dùng khi đi dã ngoại (bao gồm cả bát đĩa); bót để đi 
giày (dụng cụ có một lưỡi cong được dùng để giúp đưa gót chân vào trong giày dễ dàng); 
đĩa ăn (không bằng kim loại quý); bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; pha lê (đồ chứa 
đựng bằng thủy tinh); cốc; bộ đồ uống trà (không bằng kim loại quý); bàn chải lông mày; 
chậu hoa; bình (không bằng kim loại quý); hộp đựng bữa ăn trưa; dụng cụ và đồ chứa 
đựng dùng cho mục đích nội trợ và gia dụng; lược và miếng bọt biển; bàn chải (không 
phải là chổi quét sơn); dụng cụ để lau chùi (vận hành bằng tay); đồ thủy tinh để chứa 
đựng; đồ sứ và đồ làm bằng đất nung dùng để chứa đựng. 

 
Nhóm 24: Rèm bằng sợi dệt; rèm bằng chất dẻo; tấm lót cốc (bằng vải lanh); vỏ đệm bằng 
sợi dệt; vỏ bọc ngoài bằng sợi dệt dùng cho đồ đạc; khăn phủ giường; khăn phủ bàn; thảm 
thêu băng vải; khăn ăn bằng vải dệt; khăn lau mặt bằng vải dệt; khăn tay bỏ túi bằng vải 
dệt; khăn tắm bằng vải dệt.  

 
Nhóm 25: Tạp dề (trang phục); dép đi trong nhà; khăn rằn (khăn quàng cổ); thắt lưng 
(trang phục); găng tay (trang phục); mũ; mũ lưỡi trai; bít tất ngắn cổ; khăn quàng cổ; 
khăn choàng; khăn quàng cổ có thể che được cả mũi và miệng; ca vát; áo vét (trang phục); 
áo choàng ngoài; quần lót (trừ quần lót nam và quần lót thể thao); áo pacca; áo nịt ngoài; 
áo nịt len (trang phục); áo sơ mi dệt kim; áo sơ mi; váy ngắn; váy dài; áo len dài tay; áo 
phông; quần dài; áo gilê; giày; giày thể thao.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi; bóng dùng trong các trò chơi; quả tạ dùng để tập thể dục; đồ trang trí 
cho cây thông Nô-en (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); gạch xây dựng (đồ chơi); búp bê; 
bàn cờ (đồ chơi); thẻ chơi trò chơi; bài lá; dụng cụ câu cá.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ các sản phẩm gồm quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, 
túi, đồng hồ, đồ dệt kim, đồ trang sức, đồng hồ đeo tay và đồng hồ treo tường, văn phòng 
phẩm, tập anbum, sổ tay, bút, bút chì, giá đựng ảnh chụp, bưu thiếp, phong bì, tập giấy 
viết, giấy, cặp, khăn giấy, hòm, rổ, lọ hoa, ô, giá để ô, đồ gỗ nội thất, lược, dụng cụ và đồ 
chứa đựng dùng cho mục đích nội trợ và gia dụng, chén, đĩa, khăn trải bàn, rèm cửa, khăn 
mặt bằng vải dệt, khăn tay bằng vải dệt, khăn tắm bằng vải dệt, vải, vải dệt và các sản 
phẩm bằng vải dệt, khăn phủ giường và bàn, thảm thêu bằng vải dệt, xà phòng, mỹ phẩm, 
kem xoa tay và kem dưỡng thể, băng buộc tóc gương cầm tay, dây điện thoại, vỏ đựng 
điện thoại, đồ chơi.  

 
 

(210) 4-2013-02450 (220) 31.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.1.16; A5.1.5; 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 
Marado  (VN) 
CN 18, lô 12, khu CN Khai Quang, 
phường Khai Quang, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2013-02451 (220) 31.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(300) 85692371 01.08.2012 US 

(731) Dollar Shave Club   (US) 
P.O. Box 5481, Santa Monica, California 
90409 -5481 USA  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Đỉnh Cao và cộng sự 
Quốc tế (TOP & PARTNERS CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để cạo râu, cụ thể kem cạo râu, gel cạo râu, nước thơm cạo râu, và 
xà phòng bọt cạo râu; nước thơm và dầu thơm dùng sau cạo râu; nước thơm rửa mặt và giữ 
ẩm dùng trước khi cạo râu, mỹ phẩm, các sản phẩm dưỡng da và vệ sinh cá nhân.  

 

Nhóm 08: Dao cạo râu; lưỡi dao cạo râu; và dao cạo râu loại dùng một lần.  
 

Nhóm 21: Đồ phụ trợ cho cạo râu, cụ thể chổi cạo râu, giá để dao và chổi cạo râu.  
 
 

(210) 4-2013-02453 (220) 31.01.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất đầu tư 
và thương mại Phúc Anh  (VN) 
Số 50, ngách 35, ngõ 97 phố Văn Cao, 
phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phích cắm, ổ cắm và các công cụ tiếp xúc khác [vật nối điện]; công tắc điện; 
dây điện; dây cáp điện; vỏ bọc cho dây cáp điện; vỏ bọc cho ổ cắm điện cố định, vỏ bọc 
cho ổ cắm điện trên tường, vỏ bọc cho ổ cắm điện chìm. 

 

Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; hệ 
thống và thiết bị nấu nướng; quạt điện dùng cho cá nhân; đèn chùm, đèn treo; đèn trần, 
đèn gắn trên trần nhà; đèn chiếu sáng; thiết bị chiếu sáng cho xe cộ; thiết bị làm nóng 
không khí, thiết bị (gia nhiệt) không khí; dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị làm sạch 
nước, hệ thống làm sạch nước; hệ thống cung cấp nước; đui đèn điện; đèn điện; bóng đèn 
điện; đèn điện, cho cây noel. 

 
 

(210) 4-2013-02454 (220) 31.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 25.12.1; 1.3.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH kim loại màu 
Việt Nam   (VN) 
Số 569 đường Giải Phóng, phường Giáp 
Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Nhôm, dây nhôm; dây đồng không bọc; lá nhôm và nhôm lá; đồng dạng thô 
hoặc bán thành phẩm. 

 

Nhóm 09: Cáp đồng trục; cuộn dây điện từ; bộ chuyển mạch điện và bộ đảo mạch điện; 
dây dẫn điện; cáp dẫn điện; đầu nối cho dây điện; bộ nối [điện]; công tắc điện; bảng điều 
khiển [điện]; bộ đổi điện và bộ biến đổi, điện; dây đồng, được cách điện; bộ nối điện; vỏ 
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bọc cho ổ cắm điện cố định; vỏ bọc cho ổ cắm điện trên tường; vỏ bọc cho ổ cắm điện 
chìm; tủ phân phối [điện]; bảng điều khiển phân phối [điện]; thiết bị điều khiển phân phối 
[điện]; cáp điện; vật liệu cho mạnh điện chính [dây, dây cáp]; bộ đảo điện; hộp đấu nối 
[điện]; dây điện. 

 

Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; phụ kiện bồn tắm; đèn sợi đốt; đèn chiếu sáng; hệ 
thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn chùm; đèn treo; hệ thông và thiết bị làm lạnh; 
bộ lọc nước uống; thiết bị lọc nước uống; vòi phun nước; thiết bị đun nước.  

 

Nhóm 17: Nhựa nhân tạo; nhựa tổng hợp (bán thành phẩm); chất cách điện cho dây cáp, 
vật liệu cách điện cho dây cáp. 

 

Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều 
hoà không khí; dịch vụ xây; lát; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; 
dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình; dịch vụ về cách điện, cách nhiệt, cách âm 
trong xây dựng. 

 

Nhóm 39: Cung cấp nước; dẫn nước; cung cấp nước bằng đường ống.  
 
 

(210) 4-2013-02463 (220) 31.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tin học viễn 
thông Hưng Thịnh  (VN) 
760 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá.  
 
 

(210) 4-2013-02464 (220) 31.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH tin học viễn 
thông Hưng Thịnh   (VN) 
760 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá.  
 
 

(210) 4-2013-02465 (220) 31.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; 26.4.3; A1.1.5; A1.1.9 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
năng lượng Đa Quốc Gia  (VN) 
Tổ dân phố số 3, phường Yên Nghĩa, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.  
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(210) 4-2013-02466 (220) 31.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.9; 26.4.3; 26.4.7 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây lắp điện 
Hà Nội  (VN) 
P307 G1, tập thể Trường trung học Cảnh 
Sát Nhân Dân 1, đường Khuất Duy Tiến, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện.  
 

(210) 4-2013-02469 (220) 31.01.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 2.3.1; 2.3.12; 5.7.10; 5.13.6 
(591) Đỏ, xanh, trắng, đen, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hai Lúa  (VN) 
Số 1073, Lâm Quan Ky, phường An 
Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống làm từ mạch nha; nước khoáng và nước uống có ga và các đồ 
uống khác không có cồn, đồ uống làm từ hoa quả và nước ép hoa quả, sirô và các chế 
phẩm khác để làm đồ uống. 

 

Nhóm 33: Rượu, các loại đồ uống có cồn (ngoại trừ bia). 
 
 

(210) 4-2013-02471 (220) 31.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 15.7.1; 3.7.16; 25.12.1; 1.3.1 
(731) Cơ sở Điểm Minh  (VN) 

140 lô E Chợ Lớn, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 03: Sữa rửa mặt; mặt nạ dưỡng da; mặt nạ làm đẹp.  
 

Nhóm 08: Kéo xén (tông đơ) cắt tóc cho cá nhân [dùng điện và không dùng điện].  
 

Nhóm 16: Giấy đắp mặt (không tẩm mỹ phẩm).  
 
 

(210) 4-2013-02509 (220) 31.01.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) L.P. Royer Inc.   (CA) 
712, rue Principale Lac Drolet G0Y 1C0 
Quebec, Canada 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân, cụ thể là giày và giày ống, giày cao cổ làm bằng chất liệu cứng 
và giày làm bằng chất liệu cứng; quần áo, cụ thể là áo thun/áo phông ngắn tay, quần đùi, 
áo sơ mi, áo vét, bít tất ngắn cổ; đế dùng cho giày và giày ống.  

 
 

(210) 4-2013-02561 (220) 01.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư Nam Đại 
Dương   (VN) 
86 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết; nước giải khát (đồ uống không chứa cồn).  
 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu.  
 

Nhóm 35: Mua bán rượu, thịt, nước uống, nước giải khát; xuất nhập khẩu rượu, thịt, nước 
uống, nước giải khát; mua bán ô tô, xe máy, xe có động cơ; mua bán thiết bị và linh kiện 
điện tử, cụ thể là: mua bán thiết bị và linh kiện máy vi tính, thiết bị và linh kiện thiết bị 
chống trộm, viễn thông, thiết ngoại vi máy vi tính, phần mềm máy vi tính, thiết bị công 
nghiệp cụ thể là: mua bán thiết bị và máy xử lý rác thải, máy xử lý nước thải, mua bán 
thiết bị và dây chuyền sản xuất than không khói, dây chuyền sản xuất rượu (dùng trong 
công nghiệp).  

 

Nhóm 36: Hãng bất động sản; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản.  
 

Nhóm 39: Cho thuê ô tô.  
 

Nhóm 41: Khu vui chơi giải trí.  
 

Nhóm 42: Chuyển giao công nghệ sản xuất than không khói, công nghệ năng lượng sạch, 
công nghệ xử lý rác thải, nước thải. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn.  
 
 

(210) 4-2013-02567 (220) 01.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, đen, trắng
(731) Lafarge   (FR) 

61 rue des Belles Feuilles 75116 Paris 
France  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng (không bằng kim loại); vật liệu và hàng hoá không bằng kim 
loại cho các công trình xây dựng, và để bảo dưỡng, sửa chữa và cải tạo tòa nhà, công trình 
nghệ thuật, đường xá và đường cao tốc và bề mặt để vận chuyển và lưu thông và công 
trình công cộng, cụ thể là: xi măng, vôi và chất liên kết thủy lực (vật liệu xây dựng), vữa 
dùng cho xây dựng, bê tông, bê tông trộn sẵn, vữa khô, hỗn hợp khô tạo bê tông, tấm vữa  
thạch cao dùng làm bức vách ngăn, lớp che tường, lớp che phủ, trần nhà, lớp phủ, vữa xây 
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dựng dùng cho lớp phủ nội thất; khối thạch cao; thạch cao đặc biệt; vật liệu để làm và phủ 
đường; lớp phủ (vật liệu xây dựng); vật liệu gắn kết để sửa chữa đường; tấm panel xây 
dựng không băng kim loại. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng và xây dựng công trình; giám sát công trình và cung cấp 
thông tin liên quan đến công trình bền vững (có thể chống đỡ được trong thời gian dài), 
phương pháp xây dựng; dịch vụ khai thác đá và khai thác mỏ.   

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu; tái chế vật liệu xây dựng; cung cấp thông tin liên quan đến xử lý 
và tái chế vật liệu xây dựng.   

 
 

(210) 4-2013-02580 (220) 01.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) 1. Nguyễn Ngọc Thanh  (VN) 
Phòng 107- C5 B, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  
2. Nguyễn Thị Thu  (VN) 
Xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 

(VUGIA&PARTNERS CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm chức năng được chiết xuất từ thực vật  

 
 

(210) 4-2013-02583 (220) 01.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.11.5 
(591) Vàng, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Nam 
Way  (VN) 
21 Hồng Đức, khu phố 4, phường Bình 
Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Nấm linh chi (dược phẩm), thực phẩm dinh dưỡng chế biến từ nấm linh chi để 

phục vụ cho ngành y tế. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, mua bán nấm linh chi các loại (tươi sống, sáy khô). 
 
 

(210) 4-2013-02584 (220) 01.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Nguyễn Đức Toái  (VN) 
Thôn Phù Lưu Hạ, xã Phù Lưu, huyện 
ứng Hòa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 
(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)
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(511)   Nhóm 11: Vòi nước; bồn rửa hay chậu rửa; bệ xí tất cả được bán cùng nhau thành một bộ; 
bồn tắm; bình nước nóng cho nhà tắm; thiết bị điều hòa không khí.  

 
 

(210) 4-2013-02592 (220) 01.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.1 
(731) MAIPU COMMUNICATION 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
No. 16, jiuxing road, hi-tech 
Development zone, Chengdu city, 
610041 Sichuan province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị video dùng cho hội 

nghị; thiết bị ngoại vi máy vi tính; phần mềm máy tính [ghi sẵn]; thiết bị truyền phát dữ 
liệu; thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; máy fax, mô đem; dụng cụ liên lạc quang học; 
vỏ hộp loa; máy ảnh [chụp ảnh]; thiết bị đo, bằng điện; thiết bị và dụng cụ quang học; vật 
liệu cho mạch điện chính [dây, dây cáp]; đường nối điện; thiết bị báo động; thiết bị sạc cho 
pin điện; thiết bị liên lạc; hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2013-02693 (220) 04.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 24.15.2; A24.15.13 
(591) Trắng, đen, xanh dương 
(731) JBA Consulting Engineers, 

Inc.   (US) 
5155 W. Patrick Lane, Las Vegas, 
Nevada 89118, United States of America 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ kiến trúc; tư vấn về lĩnh vực kiến trúc ; dịch vụ ứng dụng kiến thức 
khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; dịch vụ tư vấn về ứng dụng 
kiến thức khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc. 

 
 

(210) 4-2013-02715 (220) 04.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Zyanya Global Pte. Ltd.   (SG) 
Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-02724 (220) 04.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
DAIDODO  (VN) 
477/35/4 Âu Cơ, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe gắn máy: đĩa trước, đĩa sau, xích tải, xích cam, phanh (bố thắng).  
 

Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe gắn máy: (đĩa trước, xã sau, vòng bi, xich tải, xích cam, 
bố thắng, bộ ly hợp).  

 
 

(210) 4-2013-02739 (220) 04.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Phạm Thị Thùy Trang  (VN) 

ấp Bình An, xã Bình Thành, huyện Lấp 
Vò, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn mÒn của giường; khăn trải giường; áo gối; khăn trải bàn (không bằng 

giấy); ga giường; khăn tắm làm bằng vải.  
 
 

(210) 4-2013-02740 (220) 04.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Wondertable, Ltd.   (JP) 

Tokyo Opera City Tower 22F 3-20-2 
Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 
163-1422 JAPAN  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quầy 

rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; căng tin; nhà hàng ăn uống; nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ; quầy rượu, quán ăn nhỏ có phục vụ đồ ăn nhẹ; dịch vụ cung cấp 
suất ăn hoặc đồ uống đến nơi dùng (dịch vụ do nhà hàng thực hiện; dịch vụ câu lạc bộ để 
cung cấp thức ăn và đồ uống; dịch vụ thu xếp cung cấp đồ uống, thức ăn và bữa ăn do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ tổ chức cung cấp suất ăn và đồ uống phục vụ cỗ, tiệc, liên hoan 
(do nhà hàng thực hiện).  
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(210) 4-2013-02744 (220) 04.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.2 
(591) Đỏ, ghi xám. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Nhật Quang  (VN) 
Số 4, Phạm Ngũ Lão, phường Phan Chu 
Trinh, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 06: Thép hình. 
 
 

(210) 4-2013-02751 (220) 04.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.1; A26.11.12 
(591) Xanh nước biển đậm, vàng cam. 
(731) ACCOR   (FR) 

110 avenue de France 75013 Paris 
FRANCE  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và nhà hàng ăn uống (cung cấp thức ăn và đồ uống); dịch vụ 
cung cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô, nhà hàng ăn 
uống, quán ăn tự phục vụ phòng trà; quán rượu (ngoại trừ quán rượu trong các câu lạc bộ), 
nhà nghỉ dành cho các ngày nghỉ lễ tết; dịch vụ đặt phòng khách sạn dành cho khách du 
lịch; dịch vụ tư vấn và cố vấn không chuyên liên quan đến khách sạn và nhà hàng ăn 
uống. 

 
 

(210) 4-2013-02758 (220) 05.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, trắng. 
(731) CHANG WEI EN  (TW) 

No.20-13, Ln. 35, Dongrong Rd., Dali 
Dist., Taichung City 412, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Lá trà; trà đen; hạt cà phê; bánh qui; đường; mật ong; cà phê; bánh ngọt; thực 
phẩm làm từ gạo đã chế biến đông lạnh; kem (lạnh); mì sợi; đồ uống trên cơ sở trà; đồ 
uống trên cơ sở cà phê. 

 

Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; mật hoa quả, không có cồn; sữa lạc (đồ uống không 
cồn); đồ uống làm từ hoa quả không có cồn; nước ngọt; nước quả [đồ uống]; đồ uống là 
chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; chế phẩm dùng để làm đồ uống. 
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Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán 
trà; dịch vụ cửa hàng cà phê, dịch vu quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ khách sạn, 
quán ăn và cà phê tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống mang đi 
(do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng ăn uống; căng tin; dịch vụ nhà hàng cung cấp 
đồ ăn nhanh; dịch vụ nhà hàng tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện. 

 
 

(210) 4-2013-02770 (220) 05.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.5.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, trắng, xanh da 

trời nhạt. 
(731) Hộ kinh doanh Trần Văn Thúc  

(VN) 
ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái 
Nước, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 29: Chả lụa; pa-tê.  
 
 

(210) 4-2013-02795 (220) 05.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(300) 40-2013-0004849 25.01.2013 KR 

(531) 26.1.1; 26.1.2 
(731) DONGJIN VALVE INC.   (KR) 

16, Biryong-ro 411gil, Hwado-eup, 
Namyangju-si, Gyeonggi-do, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 06: Van bằng kim loại (không phải là bộ phận của máy móc); van bằng kim loại 
(không dùng cho máy móc); van ống nước bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2013-02796 (220) 05.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ. 
(731) Gigastone Corporation   (TW) 

12F., No- 480, Ruiguang Rd., Neihu 
District, Taipei City 11402, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ nhớ truy cập ngẫu nhiên; màn hình tinh thể lỏng; màn hình hiển thị máy 
tính; máy tính; máy tính cá nhân; máy tính xách tay; máy tính cá nhân bỏ túi; máy tính di 
động; mô đun bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên hóa; thẻ nhớ truy cập ngẫu nhiên hóa; ổ cứng di 
động; đầu đọc thẻ chip, thiết bị lưu trữ hình ảnh kỹ thuật số, cụ thể là, bộ chuyển đổi hình 
ảnh kỹ thuật số, thẻ nhớ di động; điện thoại di động; bóng đèn đi-ốt phát quang; màn hình 
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sử dụng công nghệ đi-ốt phát quang; màn hình cảm ứng và màn hình phẳng hiển thị hình 
ảnh điện tử; phần cứng máy tính, cụ thể là, bộ phát không dây (WAP), thiết bị khuyếch 
đại sóng không dây; thiết bị mở rộng vùng phủ sóng không dây; thiết bị mạng không dây 
mang tính chất thiết bị giao diện mạng máy tính; máy chủ mạng máy tính; thiết bị chia sẻ 
IP trên mạng Internet; thiết bị định tuyến IP; thiết bị cung cấp điện cho mạng Ethernet; 
điện thoại internet đụng USB; ổ đĩa lưu bộ nhớ di động; ổ đĩa di động với bìa mềm; bộ 
nhớ truy cập ngẫu nhiên di động; thiết bị lưu trữ di động không dây; bộ sạc cho máy nghe 
nhạc di động; điện thoại thông minh; máy tính bảng; điện thoại di động; máy tính xách 
tay; máy ảnh kỹ thuật số; đầu đọc điện tử; thiết bị hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số (PDA) và lưu 
trữ dữ liệu; bộ sạc điện thoại di động; bộ sạc pin; thiết bị chia sẻ IP không dây di động và 
thiết bị cung cấp điện cho điện thoại di động; thiết bị chia sẻ IP không dây và thiết bị chia 
sẻ IP không dây di động.  

 
 

(210) 4-2013-02821 (220) 05.02.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 7.1.24; 24.15.1;  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Tiến Đại 
Phát  (VN) 
ấp Bàu Bàng, xã Lai Uyên, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; cám; thức ăn đóng bánh cho gia súc; bã rượu cho thức 
ăn động vật, phế phẩm chưng cất cho thức ăn động vật; vật nuôi gây giống, vật nuôi để 
cung cấp giống; chế phẩm vỗ béo động vật; thức ăn tăng lực dùng cho súc vật; thức.ăn gia 
súc; hạt cho thức ăn động vật; men cho thức ăn động vật; cám tăng trọng vật nuôi; gia 
cầm sống. 

 
 

(210) 4-2013-02828 (220) 05.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24; 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Đức Dương  (VN) 
Xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm cơ khí, nội ngoại thất, xây dựng, cấu kiện bằng kim loại như: 
cửa, cổng bằng kim loại, khung cửa nhôm, khung thép xây dựng, ống thép định hình, dàn 
mái sảnh, kệ giá bằng kim loại dùng cho thùng phuy. 

 

Nhóm 19: Các sản phẩm nội ngoại thất không bằng kim loại như; cửa bằng gỗ, cửa bằng 
nhựa, cửa kính, vách ngăn không bằng kim loại. 

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm cơ khí, nội ngoại thất, xây dựng, cấu kiện bằng kim 
loại, hàng trang trí nội thất như: cửa, cổng làm bằng kim loại, khung cửa nhôm, khung 
thép xây dựng, ống thép định hình, dàn mái sảnh, kệ giá dùng cho nhà xưởng và kho 
hàng, bàn ghế văn phòng, tủ văn phòng, cửa không bằng kim loại, vách ngăn không bằng 
kim loại. 
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(210) 4-2013-02829 (220) 05.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển Khánh Hà  (VN) 
Xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm cơ khí, nội ngoại thất, xây dựng, cấu kiện bằng kim loại như: 
cửa, cổng bằng kim loại. khung cửa nhôm. khung thép xây dựng. ống thép định hình, dàn 
mái sảnh. kệ giá bằng kim loại dùng cho thùng phuy.   

 

Nhóm 19: Các sản phẩm nội ngoại thất không bằng kim loại như; cửa bằng gỗ, cửa bằng 
nhựa, cửa kính, vách ngăn không bằng kim loại.   

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm cơ khí, nội ngoại thất, xây dựng, cấu kiện bằng kim 
loại, hàng trang trí nội thất như: cửa, cổng làm bằng kim loại, khung cửa nhôm, khung 
thép xây dựng, ống thép định hình, dàn mái sảnh, kệ giá dùng cho nhà xưởng và kho 
hàng, bàn ghế văn phòng, tủ văn phòng, cửa không bằng kim loại, vách ngăn không bằng 
kim loại. 

 
 

(210) 4-2013-02837 (220) 06.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A7.1.11; 7.1.24 (540) 

 

(731) Bùi Văn Hợp   (VN) 
Nhà 10, ngách 102/24, phố Hoàng Đạo 
Thành, phường Kim Giang, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 37: Trang trí nội thất 
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc, thiết kế nội ngoại thất và thiết kế mỹ thuật. 
 
 

(210) 4-2013-02862 (220) 06.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.3.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh đen. 
(731) Võ Phước Duy   (VN) 

Phước Tân 2, xã Phan, huyện Dương 
Minh Châu, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; dầu gội đầu; kem chống nắng; kem chống 
nám.  

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu gội đầu, kem chống nắng, kem 
chống nám, kem dưỡng da, kem tẩy tế bào chết. 
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(210) 4-2013-02893 (220) 06.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 
(731) International Road 

Federation  (EG) 
Madison Place, 500 Montgomery Street, 
Fifth Floor, Alexandria, VA 22314 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 16: Xuất bản phẩm giáo dục, cụ thể là, sổ tay hướng dẫn đào tạo trong lĩnh vực an 
toàn giao thông, xây dựng, quản lý và bảo trì đường xá; ấn phẩm tài liệu hướng dẫn, giáo 
dục và giảng dạy trong lĩnh vực an toàn giao thông, xây dựng, quản lý và bảo trì đường xá; 
ấn phẩm tài liệu định kỳ, cụ thể là, tạp chí, báo, sách và tài liệu tuyên truyền trong lĩnh vực 
an toàn giao thông, xây dựng, quản lý và bảo trì đường xá. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là cung cấp khóa học, hội thảo chuyên đề, hội thảo có thảo 
Iuận, lớp phụ đạo và khóa học trục tuyến trong lĩnh vực an toàn giao thông, xây dựng, quản 
lý và bảo trì đường xá; tổ chức hội thảo, hội nghị, hội thảo khoa học, hội thảo chuyên đề, hội 
thảo có thảo luận về giáo dục trong lĩnh vực an toàn giao thông, xây dựng, quản lý và bảo trì 
đường xá; dịch vụ giáo dục, cụ thể là, tiến hành triển lãm, trưng bày và triển lãm tương tác 
giáo dục trực tuyến trong lĩnh vực an toàn giao thông, xây dựng, quản lý và bảo trì đường xá. 

 
 

(210) 4-2013-02895 (220) 06.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.4; A1.1.10; A26.11.8; A1.1.2 
(591) Xanh da trời, vàng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển kỹ thuật số STB  (VN) 
Số 203-B1D khu tập thể Thành Công, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; đại lý quảng cáo; quản lý kinh doanh; tư vấn về quản lý 
kinh doanh; quản lý giao dịch; hoạt động văn phòng.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ truyền thanh; dịch vụ truyền hình; dịch vụ hãng 
thông tin. 

 
 

(210) 4-2013-02902 (220) 06.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.7.17; A3.7.24 
(591) Xanh dương sẫm, vàng cam. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế Việt 
Jap  (VN) 
Số 30 ngõ 61 Khương Trung, phường Khương
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 42: Xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật; dịch vụ sao chép chương trình máy tính; 
thiết lập các bản vẽ xây dựng; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình 
máy tính (không phải là chuyển đổi vật lý); thiết kế trang trí nội thất; dịch vụ thiết kế bao 
bì; thiết kế đồ họa nghệ thuật; chỉnh sửa ảnh online, chỉnh sửa ảnh nghệ thuật cụ thể là, 
chỉnh sửa ảnh trên máy tính để kích, tăng độ nét. 

 
 

(210) 4-2013-02908 (220) 07.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2 
(731) Công ty cơ khí - thương mại 

Lực Sanh ( TNHH)   (VN) 
598 Nguyễn Chí Thanh, phường 7, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 07: Pít tông (Piston) [bộ phận của máy hoặc động cơ]; xi lanh dùng cho máy móc; 

bạc séc măng dùng cho máy móc; tay biên (tay zên).  
 

Nhóm 12: Bộ ly hợp; lá côn (bố amaza); má phanh (bố thắng); bộ nhông xích đĩa (bộ 
nhông sên đĩa); bạc lót trục khủyu ( tất cả dùng cho xe).  

 
 

(210) 4-2013-02946 (220) 07.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đầu tư Xây 
dựng và Phát triển Công 
nghệ cao  (VN) 
Số 30B-C-D, phố Lý Nam Đế, phường 
Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa trong trung tâm thương mại, siêu thị, đại siêu thị bao gồm 

lương thực thực phẩm như đồ đông lạnh, hàng tươi sống, đồ hộp, bánh, kẹo, đường, sữa, 
các sản phẩm gia dụng gồm bát, đũa, cốc, chén, nồi, xoong, đồ điện tử gồm tivi, phụ kiện 
tivi, cátsét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, amply, micro, ổn 
áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện lạnh gồm tủ lạnh, điều hoà không khí, điện gia dụng 
gồm nồi cơm điện, bàn là, ấm đun nước bằng điện, máy giặt, máy rửa bát, máy hút bụi, 
bếp ga, lò nướng, máy rang cà phê, máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, lò vi sóng, máy hút 
ẩm, máy lọc nước, máy khâu, máy sấy tóc, chăn điện, lò sưởi dùng điện, máy sấy khô 
quần áo dùng điện, máy pha cà phê, hàng tiêu dùng gồm quần áo, mỹ phẩm, vật liệu xây 
dựng, trang thiết bị nội thất gồm bộ ghế sofa, bộ salon, giường, tủ quần áo, tủ sách, tủ 
rượu, kệ gỗ, kệ tivi, bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy, thiết bị điện gồm bóng đèn điện, dây 
điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn dây điện, 
đầu nối ống luồn dây điện, khớp nối ống luồn dây điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, 
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nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống luồn dây điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, chấn lưu 
điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện, hàng tư liệu sản xuất gồm 
máy nông nghiệp như máy cày, máy bừa, máy làm đất, máy bơm, bình phun thuốc trừ sâu 
phục vụ nông nghiệp, phân bón, hàng thủ công mỹ nghệ gồm đồ gốm sứ, đồ may tre đan, 
sản phẩm gỗ gồm đồ gỗ dùng trong trường học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách; ký gửi các sản 
phẩm bao gồm lương thực thực phẩm như đồ đông lạnh, hàng tươi sống, đồ hộp, bánh, 
kẹo, đường, sữa, các sản phẩm gia dụng gồm bát, đũa, cốc, chén, nồi, xoong, đồ điện tử 
gồm tivi, phụ kiện tivi, cátsét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, 
đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, amply, 
micro, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện lạnh gồm tủ lạnh, điều hoà không khí, điện 
gia dụng gồm nồi cơm điện, bàn là, ấm đun nước bằng điện, máy giặt, máy rửa bát, máy 
hút bụi, bếp ga, lò nướng, máy rang cà phê, máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, lò vi sóng, 
máy hút ẩm, máy lọc nước, máy khâu, máy sấy tóc, chăn điện, lò sưởi dùng điện, máy sấy 
khô quần áo dùng điện, máy pha cà phê, hàng tiêu dùng gồm quần áo, mỹ phẩm, vật liệu 
xây dựng, trang thiết bị nội thất gồm bộ ghế sofa, bộ salon, giường, tủ quần áo, tủ sách, tủ 
rượu, kệ gỗ, kệ tivi, bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy, thiết bị điện gồm bóng đèn điện, dây 
điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn dây điện, 
đầu nối ống luồn dây điện, khớp nối ống luồn dây điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, 
nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống luồn dây điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, chấn lưu 
điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện, hàng tư liệu sản xuất gồm 
máy nông nghiệp như máy cày, máy bừa, máy làm đất, máy bơm, bình phun thuốc trừ sâu 
phục vụ nông nghiệp, phân bón, hàng thủ công mỹ nghệ gồm đồ gốm sứ, đồ mây tre đan, 
sản phẩm gỗ gồm đồ gỗ dùng trong trường học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách; tổ chức hội 
chợ triển lãm thương mại; quảng cáo; tư vấn điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh 
trung tâm thương mại; lập, quản lý, tổng dự toán, tổ chức thực hiện các dự án xây dựng 
công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, khu công 
nghiệp, khu công nghệ cao, khu đô thị, cụm dân cư. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê nhà ở, nhà xưởng, văn phòng và mặt bằng phục vụ mục đích 
kinh doanh; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; dịch vụ kinh doanh chợ và trung tâm thương mại như mua bán và cho thuê 
gian hàng, quầy hàng, ki-ốt trong chợ và trung tâm thương mại; quản lý hạ tầng khu công 
nghiệp, đô thị, khu dân cư, nhà ở, văn phòng (quản lý bất động sản). 

 
Nhóm 37: Dịch vụ kỹ thuật xây dựng; xây dựng công trình công cộng, nhà ở, kết cấu hạ 
tầng khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị; xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế và 
khu dân cư tập trung; xây dựng công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình cấp 
điện, công trình cấp nước; san lấp mặt bằng; thi công công trình dân dụng, công trình 
công nghiệp, công trình thủy lợi, công trình giao thông, công trình bưu chính viễn thông, 
công trình kỹ thuật hạ tầng, đường dây điện, trạm biến thế điện, công trình công cộng và 
công trình dân dụng; tư vấn xây dựng; tư vấn, giám sát xây dựng - hoàn thiện công trình 
dân dụng, công nghiệp, hệ thống kỹ thuật giao thông và thuỷ lợi; tư vấn giám sát xây 
dựng - hoàn thiện cầu đường bộ; dịch vụ trang trí nội thất và ngoại thất. 

 
Nhóm 39: Cho thuê nhà kho, bãi tập kết và lưu giữ hàng hoá.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn (cung cấp chỗ ở tạm thời), dịch vụ nhà hàng ăn uống (cung 
cấp thức ăn, đồ uống). 
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(210) 4-2013-02947 (220) 07.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xanh dương sẫm, trắng. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đầu tư Xây 
dựng và Phát triển Công 
nghệ cao    (VN) 
Số 30B-C-D, phố Lý Nam Đế, phường 
Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng hóa trong trung tâm thương mại, siêu thị, đại siêu thị bao gồm 
lương thực thực phẩm như đồ đông lạnh, hàng tươi sống, đồ hộp, bánh, kẹo, đường, sữa, 
các sản phẩm gia dụng gồm bát, đũa, cốc, chén, nồi, xoong, đồ điện tử gồm tivi, phụ kiện 
tivi, cátsét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, amply, micro, ổn 
áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện lạnh gồm tủ lạnh, điều hoà không khí, điện gia dụng 
gồm nồi cơm điện, bàn là, ấm đun nước bằng điện, máy giặt, máy rửa bát, máy hút bụi, 
bếp ga, lò nướng, máy rang cà phê, máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, lò vi sóng, máy hút 
ẩm, máy lọc nước, máy khâu, máy sấy tóc, chăn điện, lò sưởi dùng điện, máy sấy khô 
quần áo dùng điện, máy pha cà phê, hàng tiêu dùng gồm quần áo, mỹ phẩm, vật liệu xây 
dựng, trang thiết bị nội thất gồm bộ ghế sofa, bộ salon, giường, tủ quần áo, tủ sách, tủ 
rượu, kệ gỗ, kệ tivi, bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy, thiết bị điện gồm bóng đèn điện, dây 
điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn dây điện, 
đầu nối ống luồn dây điện, khớp nối ống luồn dây điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, 
nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống luồn dây điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, chấn lưu 
điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện, hàng tư liệu sản xuất gồm 
máy nông nghiệp như máy cày, máy bừa, máy làm đất, máy bơm, bình phun thuốc trừ sâu 
phục vụ nông nghiệp, phân bón, hàng thủ công mỹ nghệ gồm đồ gốm sứ, đồ may tre đan, 
sản phẩm gỗ gồm đồ gỗ dùng trong trường học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách; ký gửi các sản 
phẩm bao gồm lương thực thực phẩm như đồ đông lạnh, hàng tươi sống, đồ hộp, bánh, 
kẹo, đường, sữa, các sản phẩm gia dụng gồm bát, đũa, cốc, chén, nồi, xoong, đồ điện tử 
gồm tivi, phụ kiện tivi, cátsét và phụ kiện kèm theo, dàn âm thanh và phụ kiện kèm theo, 
đầu kỹ thuật số, đầu đọc đĩa và phụ kiện kèm theo, loa và phụ kiện kèm theo, amply, 
micro, ổn áp, máy thu âm, tai nghe nhạc, điện lạnh gồm tủ lạnh, điều hoà không khí, điện 
gia dụng gồm nồi cơm điện, bàn là, ấm đun nước bằng điện, máy giặt, máy rửa bát, máy 
hút bụi, bếp ga, lò nướng, máy rang cà phê, máy điều hoà nhiệt độ, quạt điện, lò vi sóng, 
máy hút ẩm, máy lọc nước, máy khâu, máy sấy tóc, chăn điện, lò sưởi dùng điện, máy sấy 
khô quần áo dùng điện, máy pha cà phê, hàng tiêu dùng gồm quần áo, mỹ phẩm, vật liệu 
xây dựng, trang thiết bị nội thất gồm bộ ghế sofa, bộ salon, giường, tủ quần áo, tủ sách, tủ 
rượu, kệ gỗ, kệ tivi, bộ bàn ăn, bộ bàn trà, tủ giầy, thiết bị điện gồm bóng đèn điện, dây 
điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, cầu dao điện, tủ điện, ống luồn dây điện, 
đầu nối ống luồn dây điện, khớp nối ống luồn dây điện, hộp chia điện, hộp nối dây điện, 
nắp đậy hộp chia điện, kẹp đỡ ống luồn dây điện, bảng điện, rơ le điện, cầu chì, chấn lưu 
điện, thiết bị chống sét, thiết bị tiết kiệm điện, dụng cụ đo điện, hàng tư liệu sản xuất gồm 
máy nông nghiệp như máy cày, máy bừa, máy làm đất, máy bơm, bình phun thuốc trừ sâu 
phục vụ nông nghiệp, phân bón, hàng thủ công mỹ nghệ gồm đồ gốm sứ, đồ mây tre đan, 
sản phẩm gỗ gồm đồ gỗ dùng trong trường học gồm bàn, ghế, tủ, giá sách; tổ chức hội 
chợ triển lãm thương mại; quảng cáo; tư vấn điều hành kinh doanh; quản lý kinh doanh 
trung tâm thương mại; lập, quản lý, tổng dự toán, tổ chức thực hiện các dự án xây dựng 
công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, khu công 
nghiệp, khu công nghệ cao, khu đô thị, cụm dân cư. 
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Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê nhà ở, nhà xưởng, văn phòng và mặt bằng phục vụ mục đích 
kinh doanh; mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 
bất động sản; dịch vụ kinh doanh chợ và trung tâm thương mại như mua bán và cho thuê 
gian hàng, quầy hàng, ki-ốt trong chợ và trung tâm thương mại; quản lý hạ tầng khu công 
nghiệp, đô thị, khu dân cư, nhà ở, văn phòng (quản lý bất động sản).  

 

Nhóm 37: Dịch vụ kỹ thuật xây dựng; xây dựng công trình công cộng, nhà ở, kết cấu hạ 
tầng khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị; xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế và 
khu dân cư tập trung; xây dựng công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình cấp 
điện, công trình cấp nước; san lấp mặt bằng; thi công công trình dân dụng, công trình 
công nghiệp, công trình thủy lợi, công trình giao thông, công trình bưu chính viễn thông, 
công trình kỹ thuật hạ tầng, đường dây điện, trạm biến thế điện, công trình công cộng và 
công trình dân dụng; tư vấn xây dựng; tư vấn, giám sát xây dựng - hoàn thiện công trình 
dân dụng, công nghiệp, hệ thống kỹ thuật giao thông và thuỷ lợi; tư vấn giám sát xây 
dựng - hoàn thiện cầu đường bộ; dịch vụ trang trí nội thất và ngoại thất.   

 

Nhóm 39: Cho thuê nhà kho, bãi tập kết và lưu giữ hàng hoá.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn (cung cấp chỗ ở tạm thời), dịch vụ nhà hàng ăn uống (cung 
cấp thức ăn, đồ uống). 

 
 

(210) 4-2013-02965 (220) 07.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) MARK STYLER CO., LTD.   (JP) 
5-19-15 Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo 150-
0012 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm (chế phẩm để vệ sinh thân thể); chế phẩm mỹ 
phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm và chế phẩm mỹ phẩm để chống nắng; chế phẩm trang 
điểm; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm chăm sóc tóc không chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc 
da toàn thân không chứa thuốc; gel tắm, không sử dụng trong y tế; nước thơm sử dụng khi 
tắm, không dùng trong y tế; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chê phẩm làm thơm dùng cho 
cá nhân; chất khử mùi dùng cho cá nhân; chế phẩm đánh răng; lông mi giả; móng tay giả.  

 

Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; hộp đựng kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; dây dùng 
cho kính đeo mắt; bao điện thoại di động; dây treo điện thoại di động; thiết bị ghi âm (âm 
thanh có thể tải xuống được); thiết bị ghi hình (hình có thể tải xuống được); xuất bản 
phẩm điện tử (có thể tải xuống được).  

 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đá quý; dụng cụ bấm giờ; đồng hồ đeo tay (đồng hồ bỏ túi); đồng 
hồ; dây đồng hồ đeo tay; vòng đeo chìa khóa làm bằng kim loại quý; vòng đeo chìa khóa 
có đính kèm đồ trang sức; đồ trang sức.  

 

Nhóm 18: Vali (hành lý); túi du lịch; «; « che nắng; túi xách tay; túi đồ đựng quần áo 
dùng khi đi du lịch; hộp đựng mũ bằng da thuộc; ví đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên 
trong); túi (ví) đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); ba lô; cặp, túi (có dây đeo qua 
vai) dùng để đựng sách hoặc tài liệu; túi dùng ở bãi biển; túi mua hàng; túi đeo (thường 
đeo chéo qua vai); túi đựng đồ (không bao gồm các loại túi đựng đồ chỉ dùng một lần rồi 
bỏ đi); túi đeo vai; túi đeo hông (túi đeo ngang phần eo hoặc hông); cặp đựng giấy tờ hoặc 
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tài liệu; túi (ví) nhỏ cầm tay hoặc đeo vai; túi xách tay cho phụ nữ, ví để móc chìa khóa; 
bao để móc chìa khóa; đồ dùng để đựng, kẹp hoặc treo các loại giấy tờ nhỏ như thẻ, vé, 
phiếu; ví đựng danh thiếp làm bằng da; ví đựng danh thiếp làm từ nguyên liệu giả da; 
quần áo cho vật nuôi trong nhà. 

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục thời trang); đồ đi chân (thời trang); đồ đội đầu; găng tay 
(trang phục); quần áo lót mặc bên trong; ca vát; khăn quàng cổ; thắt lưng (trang phục); áo 
choàng mặc sau khi tắm; quần áo thể thao; đồ đi chân dùng trong thể thao.  

 
Nhóm 26: Đồ trang trí tóc; lưới bao tóc; thanh hoặc que dùng để tạo kiểu tóc; tóc giả; bộ 
tóc giả; đăng ten (ren) bằng len; đồ để thêu trang trí; dải ruy băng đàn hồi (co giãn); dải 
viền để trang trí cho quần áo; cúc (khuy); móc dùng cho mÒn, chăn, thảm; móc giầy; kẹp 
(không phải đồ trang sức kim loại quý); kim.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ thu thập hàng hóa (không bao gồm việc vận chuyển các loại hàng hóa 
này) từ các kênh phân phối, kênh bán lẻ hoặc kênh bán sỉ, vì lợi ích của người khác, để 
khách hàng dễ dàng xem và mua các hàng hóa này; dịch vụ thu thập hàng hóa (không bao 
gồm việc vận chuyển các loại hàng hóa này) từ một một trang web hàng hóa tổng hợp trên 
mạng viễn thông toàn cầu, vì lợi ích của người khác, để khách hàng dễ dàng xem và mua 
các hàng hóa này; dịch vụ bán lẻ kính đeo mắt và kính râm; dịch vụ bán lẻ đồ trang sức, 
đá quý, dụng cụ bấm giờ, dây đồng hồ đeo tay, đồng hồ đeo tay (đồng hồ bỏ túi) và đồng 
hồ; dịch vụ bán lẻ túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ bán lẻ đồ trang trí 
tóc; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); dịch vụ 
thúc đẩy bán hàng cho người khác (dịch vụ khuyến mãi); dịch vụ quản lý điều hành các 
công việc kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bản lẻ; dịch vụ giới thiệu (trưng 
bày) sản phẩm; quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo trên các phương tiện truyền 
thông; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn hỗ trợ liên quan đến các dịch vụ đề cập ở trên. 

 
 

(210) 4-2013-02966 (220) 07.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) MARK STYLER CO., LTD.    (JP) 
5-19-15 Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo 150-
0012 Japan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm (chế phẩm để vệ sinh thân thể); chế phẩm mỹ 

phẩm để chăm sóc da; mỹ phẩm và chế phẩm mỹ phẩm để chống nắng; chế phẩm trang 
điểm; chế phẩm tẩy trang; chế phẩm chăm sóc tóc không chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc 
da toàn thân không chứa thuốc; gel tắm, không sử dụng trong y tế; nước thơm sử dụng khi 
tắm, không dùng trong y tế; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm làm thơm dùng cho 
cá nhân; chất khử mùi dùng cho cá nhân; chế phẩm đánh răng; lông mi giả; móng tay giả.   

 
Nhóm 09: Kính đeo mắt; kính râm; hộp đựng kính đeo mắt; gọng kính đeo mắt; dây dùng 
cho kính đeo mắt; bao điện thoại di động; dây treo điện thoại di động; thiết bị ghi âm (âm 
thanh có thể tải xuống được); thiết bị ghi hình (hình có thể tải xuống được); xuất bản 
phẩm điện tử (có thể tải xuống được).   

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
836 

Nhóm 14: Đồ trang sức; đá quý; dụng cụ bấm giờ; đồng hồ đeo tay (đồng hồ bỏ túi); đồng 
hồ; dây đồng hồ đeo tay; vòng đeo chìa khóa làm bằng kim loại quý; vòng đeo chìa khóa 
có đính kèm đồ trang sức; đồ trang sức.  

 
Nhóm 18: Vali (hành lý); túi du lịch; «; « che nắng; túi xách tay; túi đựng hành lý; túi đồ 
đựng quần áo dùng khi đi du lịch; hộp đựng mũ bằng da thuộc; ví đựng đồ trang điểm 
(chưa có đồ bên trong); túi (ví) đựng đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); ba lô; cặp, túi 
(có dây đeo qua vai) dùng để đựng sách hoặc tài liệu; túi dùng ở bãi biển; túi mua hàng; 
túi đeo (thường đeo chéo qua vai); túi đựng đồ (không bao gồm các loại túi đựng đồ chỉ 
dùng một lần rồi bỏ đi); túi đeo vai; túi đeo hông (túi đeo ngang phần eo hoặc hông); cặp 
đựng giấy tờ hoặc tài liệu; túi (ví) nhỏ cầm tay hoặc đeo vai; túi xách tay cho phụ nữ, ví 
để móc chìa khóa; bao để móc chìa khóa; đồ dùng để đựng, kẹp hoặc treo các loại giấy tờ 
nhỏ như thẻ, vé, phiếu; ví đựng danh thiếp làm bằng da; ví đựng danh thiếp làm từ nguyên 
liệu giả da; quần áo cho vật nuôi trong nhà.  

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục thời trang); đồ đi chân (thời trang); đồ đội đầu; găng tay 
(trang phục); quần áo lót mặc bên trong; ca vát; khăn quàng cổ; thắt lưng (trang phục); áo 
choàng mặc sau khi tắm; quần áo thể thao; đồ đi chân dùng trong thể thao.   

 
Nhóm 26: Đồ trang trí tóc; lưới bao tóc; thanh hoặc que dùng để tạo kiểu tóc; tóc giả; bộ 
tóc giả; đăng ten (ren) bằng len; đồ để thêu trang trí; dải ruy băng đàn hồi (co giãn); dải 
viền để trang trí cho quần áo; cúc (khuy); móc dùng cho mÒn, chăn, thảm; móc giầy; kẹp 
(không phải đồ trang sức kim loại quý); kim.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ thu thập hàng hóa (không bao gồm việc vận chuyển các loại hàng hóa 
này) từ các kênh phân phối, kênh bán lẻ hoặc kênh bán sỉ, vì lợi ích của người khác, để 
khách hàng dễ dàng xem và mua các hàng hóa này; dịch vụ thu thập hàng hóa (không bao 
gồm việc vận chuyển các loại hàng hóa này) từ một một trang web hàng hóa tổng hợp trên 
mạng viễn thông toàn cầu, vì lợi ích của người khác, để khách hàng dễ dàng xem và mua 
các hàng hóa này; dịch vụ bán lẻ kính đeo mắt và kính râm; dich vụ bán lẻ đồ trang sức, 
đá quý, dụng cụ bấm giờ, dây đồng hồ đeo tay, đồng hồ đeo tay (đồng hồ bỏ tủi) và đồng 
hồ; dịch vụ bán lẻ túi xách; dịch vụ cửa hàng bán lẻ quần áo; dịch vụ bán lẻ đồ trang trí 
tóc; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác); dịch vụ 
thúc đẩy bán hàng cho người khác (dịch vụ khuyến mãi); dịch vụ quản lý điều hành các 
công việc kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bản lẻ; dịch vụ giới thiệu (trưng 
bày) sản phẩm; quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo trên các phương tiện truyền 
thông; dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn hỗ trợ liên quan đến các dịch vụ đề cập ở trên. 

 
 

(210) 4-2013-02968 (220) 07.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(300) 2012 1213 15.08.2012 AZ 

(731) British American Tobacco 
(Brands) Limited   (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 
lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  

 
 

(210) 4-2013-02969 (220) 07.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(300) 2012 1212 15.08.2012 AZ 

(731) British American Tobacco 
(Brands) Limited    (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  

 
 

(210) 4-2013-02970 (220) 07.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(300) 2012 1249 27.08.2012 AZ 
(540) 

  

(731) British American Tobacco 
(Brands) Inc.  (GB) 
2711 Centerville Road, Suite 300, 
Wilmington, Delaware 19808, United 
States of America  

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  

 
 

(210) 4-2013-02972 (220) 07.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Dunhill Tobacco of London 
Limited  (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu, xì gà, điếu xì gà nhỏ hở hai đầu, thuốc lá sợi để cuốn, thuốc lá 
hút tẩu, các sản phẩm thuốc lá, cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc lá sợi, thuốc lá để nhai, 
thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít. 

 
 

(210) 4-2013-02977 (220) 07.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(300) 85812424 28.12.2012 US 

(731) Bio Creative Enterprises, Inc., 
(A Nevada Corporation)   (US) 
2710 Temple Avenue Long Beach 
CALIFORNIA 90806, USA  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Kem dùng với mục đích làm đẹp; kem làm đẹp dùng cho mục đích chăm sóc cơ 

thể; nước thơm cho mục đích làm đẹp; kem dưỡng thể; nước thơm dưỡng thể; mặt nạ làm 
đẹp toàn thân được tẩm ướp nước thơm mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp toàn thân; sữa dưỡng 
thể; chế phẩm tẩy tế bào chết toàn thân; sữa tắm; dầu xả; mỹ phẩm; kem tẩy tế bào chết; 
sản phẩm tẩy tế bào chết dùng cho toàn thân, bàn tay và bàn chân; sản phẩm tẩy trang 
dành cho vùng mắt; sữa rửa mặt; mặt nạ làm đẹp dùng riêng cho vùng mặt; sản phẩm tẩy 
tế bào chết dành riêng cho vùng mặt; sản phẩm tẩy tế bào chết dành riêng cho vùng bàn 
chân; nước xức tóc; kem bôi tay (mỹ phẩm); nước thơm dùng cho vùng tay; sản phẩm tẩy 
tế bào chết dùng cho bàn tay; sản phẩm tẩy trang; kem dưỡng ẩm; nước tắm, không dùng 
cho mục đích y tế; kem thoa bàn chân, không dùng cho mục đích y tế; nước thơm dành 
cho bàn chân, không dùng cho mục đích y tế; nước ngâm chân không dùng cho mục đích 
y tế; nước hoa hồng, không dùng cho mục đích y tế; khăn dùng trước khi làm ẩm (mỹ 
phẩm); dầu gội đầu; chế phẩm chăm sóc da, cụ thể là, sữa tắm tẩy da chết toàn thân; chất 
làm thơm da; mặt nạ làm đẹp cho da; chất làm ẩm cho da; mặt nạ dưỡng ẩm cho da.  

 
 

(210) 4-2013-03004 (220) 08.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(300) 45-2012-0004409 30.08.2012 KR 

  
(731) APPDISCO Inc.   (KR) 

9th F1, 16, Teheran-ro 14gil, Gangnam-
gu, Seoul, South Korea  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng máy vi tính dùng cho điện thoại di động; chương trình 

máy vi tính có thể tải xuống được; phần mềm ứng dụng máy vi tính có thể tải xuống đựợc 
dùng cho điện thoại di động; phần mềm ứng dụng máy vi tính dùng cho điện thoại di 
động, cụ thể là phần mềm quảng cáo.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến; dịch vụ quảng cáo cho người khác trên internet.  
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(210) 4-2013-03025 (220) 08.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.13; A26.4.24; A5.7.23 
(731) Q & Z Cosmetics 

Manufacturing Sdn Bhd  (MY) 
No. 1 Jalan PPU1A, Taman Perindustrian
Puchong Utama, 47150 Puchong, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm chống nắng (mỹ phẩm). 
 
 

(210) 4-2013-03026 (220) 08.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A7.1.11; A19.11.25; A19.13.25 
(731) Q & Z Cosmetics 

Manufacturing Sdn Bhd   (MY)
No. 1 Jalan PPU1A, Taman Perindustrian
Puchong Utama, 47150 Puchong, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm chống nắng (mỹ phẩm). 
 
 

(210) 4-2013-03027 (220) 08.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A19.11.11 
(731) Q & Z Cosmetics 

Manufacturing Sdn Bhd   (MY)
No. 1 Jalan PPU1A, Taman Perindustrian 
Puchong Utama, 47150 Puchong, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm chống nắng (mỹ phẩm). 
 
 

(210) 4-2013-03028 (220) 08.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Q & Z Cosmetics 
Manufacturing Sdn Bhd   (MY)
No. 1 Jalan PPU1A, Taman Perindustrian
Puchong Utama, 47150 Puchong, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm chống nắng (mỹ phẩm). 
 
 

(210) 4-2013-03050 (220) 18.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty 4 ORANGES CO., LTD. (VN)
Lô C02-1 Khu Công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 
 

(210) 4-2013-03051 (220) 18.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty 4 ORANGES CO., LTD. (VN)
Lô C02-1 Khu Công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 
 

(210) 4-2013-03052 (220) 18.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty 4 ORANGES CO., LTD. (VN)
Lô C02-1 Khu Công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 
 

(210) 4-2013-03053 (220) 18.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty 4 ORANGES CO., LTD. (VN)
Lô C02-1 Khu Công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
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(210) 4-2013-03054 (220) 18.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty 4 ORANGES CO., LTD. (VN)
Lô C02-1 Khu Công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 
 

(210) 4-2013-03055 (220) 18.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty 4 ORANGES CO., LTD. (VN)
Lô C02-1 Khu Công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 
 

(210) 4-2013-03056 (220) 18.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty 4 ORANGES CO., LTD. (VN)
Lô C02-1 Khu Công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 

(210) 4-2013-03057 (220) 18.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.8; 2.3.8; 1.15.11; 6.1.2; 21.3.21 
(591) Đen, trắng, xám, xanh thẫm, vàng, đỏ, 

tím, hồng nhạt 
(731) Công ty 4 ORANGES CO., LTD. (VN)

Lô C02-1 Khu Công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
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(210) 4-2013-03058 (220) 18.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.8; 2.3.8; 1.15.11; 6.1.2; 21.3.21 
(591) Đen, trắng, xám, xanh thẫm, vàng, đỏ, 

tím, hồng. 
(731) Công ty 4 ORANGES CO., LTD. (VN)

Lô C02-1 Khu Công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt) 
 
 

(210) 4-2013-03059 (220) 18.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty 4 ORANGES CO., LTD. (VN)
Lô C02-1 Khu Công nghiệp Đức Hoà 1, 
ấp 5, xã Đức Hoà Đông, huyện Đức Hoà, 
tỉnh Long An   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn (trừ sơn cách điện, cách nhiệt). 
 
 

(210) 4-2013-03112 (220) 18.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) L'OREAL, SociÐtÐ Anonyme  (FR)
14 Rue Royale, 75008 PARIS - France 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt
Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm; nước sữa làm đẹp(mỹ phẩm); nước sữa chống 
lão hóa (mỹ phẩm); mỹ phẩm làm sạch da; mỹ phẩm giữ ẩm da; mỹ phẩm dạng gel (chất 
lỏng đặc quánh) làm bóng (láng) da; chế phẩm làm sạch dùng chăm sóc mặt và da (mỹ 
phẩm). 

 

Nhóm 21: Vật dụng dùng để bôi mỹ phẩm dùng cho chổi (cọ) thoa mỹ phẩm; chổi (cọ) 
dao động sóng âm dùng cho mục đích mỹ phẩm; chổi (cọ) thoa mỹ phẩm chạy bằng điện. 

 
 

(210) 4-2013-03117 (220) 19.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.23; 24.15.21; 26.15.15 
(591) Xanh dương đậm, nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Âu Lạc  (VN) 
92 BIS Trần Quốc Toản, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường thủy, vận tải đường biển, môi giới hàng hải, hậu 
cần vận tải.  

 
 

(210) 4-2013-03128 (220) 19.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Nam Sơn  (VN) 
Số 174 đường Giải Phóng, phường Cửa 
Bắc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 11: Chậu rửa (lavabo), bệ xí bệt, bồn tiểu, bệ xí xổm, bồn tắm, vòi xịt rửa, phụ kiện 
buồng tắm, sen vòi tắm, ống dẫn (bộ phận của hệ thống vệ sinh), dây cấp nước, bình nước 
nóng trực tiếp (thiết bị cung cấp nước nóng), bình nước nóng gián tiếp (thiết bị cung cấp 
nước nóng). 

 
 

(210) 4-2013-03132 (220) 19.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(300) 011482759 11.01.2013 EM 

(531) 26.1.6; A26.11.21; A26.11.9; 26.15.15 
(591) Vàng, cam, nâu, trắng, xám, đen. 
(731) CASTROL LIMITED   (GB) 

Wakefield House Pipers Way, Swindon, 
Wiltshire, SN3 1RE, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn; chất bôi trơn máy móc tự động; dầu bôi trơn dùng cho xe có 
động cơ; phụ gia, không phải là phụ gia hóa học dùng cho nhiên liệu và chất bôi trơn; các 
loại dầu hộp số; các loại dầu truyền động.  

 
 

(210) 4-2013-03133 (220) 19.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(300) 011482817 11.01.2013 EM 

(531) 26.15.3; 14.3.21; 1.15.15; 14.3.20 
(591) Vàng, cam, nâu, trắng, xám, đen. 
(731) CASTROL LIMITED    (GB) 

Wakefield House Pipers Way, Swindon, 
Wiltshire, SN3 1RE, United Kingdom   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn; chất bôi trơn máy móc tự động; dầu bôi trơn dùng cho xe có 
động cơ; phụ gia, không phải là phụ gia hóa học dùng cho nhiên liệu và chất bôi trơn; các 
loại dầu hộp số; các loại dầu truyền động.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
844 

(210) 4-2013-03134 (220) 19.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(300) 011482742 11.01.2013 EM 

(531) 26.1.6; A1.13.10; 26.15.1; 1.13.1; 1.5.1 
(591) Vàng, cam, nâu, trắng, xám, đen. 
(731) CASTROL LIMITED   (GB) 

Wakefield House Pipers Way, Swindon, 
Wiltshire, SN3 1RE, United Kingdom   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 04: Chất bôi trơn; chất bôi trơn máy móc tự động; dầu bôi trơn dùng cho xe có 
động cơ; phụ gia, không phải là phụ gia hóa học dùng cho nhiên liệu và chất bôi trơn; các 
loại dầu hộp số; các loại dầu truyền động.  

 
 

(210) 4-2013-03145 (220) 19.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.1; 26.13.25; 24.15.21; 26.3.23 
(731) ACHILLES CORPORATION    (JP) 

22-5, Daikyo-cho, Shinjuku-Ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân; quần áo; đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2013-03149 (220) 19.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) MARUMI OPTICAL CO., LTD (also 
known as Marumi Koki Kabushiki 
Kaisha)   (JP) 
5-3-3 Tabata, Kita-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu nghiêng cho máy ảnh; máy ảnh; giá ba chân dùng cho máy ảnh; máy 
chiếu kính ảnh; bộ tự tính giờ cho máy ảnh; bộ chiếu flat cho máy ảnh; đèn chớp cho máy 
ảnh; bộ lọc thấu kính cho máy ảnh; nắp thấu kính cho máy ảnh; nắp che ngược sáng cho 
máy ảnh; đèn nháy (đèn nat, phối hợp với máy ảnh) dùng cho máy ảnh; ổ đựng cuộn phim 
cho máy ảnh, không chứa phim; cơ cấu nhả cửa trập cho máy ảnh; thấu kính cho thiết bị 
nhiếp ảnh; máy đo cường độ sáng; máy chiếu phim; thiết bị chiếu hình phim dương bản; 
máy quay phim; màn hình chiếu cho phim điện ảnh; kính viễn vọng; thùng ống kính cho 
kính viễn vọng; giá ba chân cho kính viễn vọng; kính tiềm vọng; ống nhòm; đèn phản 
quang cho kính viễn vọng; lăng kính viễn vọng; thấu kính viễn vọng; kính hiển vi; kính 
lúp; thùng ống kính cho kính hiển vi; kính hiển vi luyện kim; kính hiển vi sinh học; đèn 
phản quang cho kính hiển vi; lăng kính hiển vi; kính hiển vi phân cực; kính xem hình nổi; 
thấu kính dùng cho kính hiển vi.  
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(210) 4-2013-03168 (220) 19.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 1.7.6 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, nâu, trắng.
(731) Doanh nghiệp tư nhân Cửu 

Dung  (VN) 
Thị tứ xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, 
tỉnh Nam Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm đã qua chế biến: tôm; ngao; sò; cá; thịt.  
 

Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu thủy hải sản tươi sống, thủy hải sản đã qua chế biến: 
tôm, cua, ngao, sò, ốc, cá. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy hải sản; dịch vụ nuôi trồng con giống; dịch vụ kỹ thuật 
chăn nuôi. 

 
 

(210) 4-2013-03174 (220) 19.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.15.15 
(591) Ghi sẫm, ghi sáng, xanh nước biển, xanh 

da trời 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Ví Việt  (VN) 
Tầng 5, tòa nhà Thủ đô, 109 Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, huy động vốn, hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán và 

ngân quỹ.  
 
 

(210) 4-2013-03177 (220) 19.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.1.25; 25.1.9; A25.1.10 
(591) Đen, trắng, da cam. 
(731) ORANGE GALLERY GENERAL 

TRADING (L.L.C)   (AE) 
P.O.Box: 42037, Dubai, UAE  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Cốc vại đề uống bia; đĩa đựng bơ; bộ đồ uống cà phê [bộ đồ ăn]; tách; đĩa nhỏ; 

bộ phận phối xà phòng; đồ sứ để chứa đựng; bình; pha lê [đồ chứa đựng bằng thủy tinh]; 
dụng cụ cho mục đích gia dụng.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
846 

(210) 4-2013-03195 (220) 20.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; 2.9.1; A5.5.21 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, xanh. 
(731) 1. PT. Purinusa Ekapersada  (ID)

Plaza BII Tower 2, 9th Floor, Jl. M.H. 
Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia 
2. PT Indah Kiat Pulp & Paper 
Tbk.  (ID) 
Plaza BII, Tower 2, 7th Floor, Jl. M.H 
Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu đóng sách; bức ảnh chụp; văn phòng phẩm; 
chất kết dính dùng cho mục đích văn phòng hoặc trong gia đình; vật liệu vẽ; cọ sơn của 
họa sĩ; máy đánh chữ và dụng cụ văn phòng (trừ đồ nội thất); dụng cụ giảng dạy và tài 
liệu giảng dạy (không bao gồm máy móc); màng nhựa để bao gói; chữ nổi dùng để in, bản 
kẽm để in. 

 
 

(210) 4-2013-03208 (220) 20.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 14.5.21; 14.5.23 
(731) LXL Luxury Group Limited  (MT)

C56044, 28, Level 1, Manwell Vitale 
Street, Rabat RBT 1686 - MALTA  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Kính mắt, kính râm, hộp đựng kính mắt, dây xích đeo của kính mắt, dây nhỏ 
đeo kính mắt, gọng kính mắt, kính bảo hộ cho thể thao, tai nghe, mũ bảo hiểm cho thể 
thao, tất cả thuộc nhóm 9. 

 
Nhóm 14: Vòng đeo chìa khoá bằng hoặc được mạ kim loại quý, khuyên tai, kẹp cài ca 
vát, ghim cài ca vát, chuỗi hạt [đồ trang sức, đồ kim hoàn], vòng đeo tay [đồ trang sức, đồ 
kim hoàn], mặt dây chuyền, nhẫn [đồ trang sức, đồ kim hoàn], trâm gài đầu [đồ trang sức, 
đồ kim hoàn], huy chương (mÒ đay), đồng hồ đeo tay, đồng hồ, đồng hồ bỏ túi, đồng hồ 
báo thức, dây đồng hồ đeo tay, tất cả thuộc nhóm 14. 

 
Nhóm 18: Túi xách tay, túi đeo vai, cặp tài liệu, túi vải buộc dây để đựng đồ trang bị cắm 
trại hoặc thể dục, túi xách đi chợ, xắc mỏng cầm tay của phụ nữ, ba lô, cặp da, va li, 
rương, ví tiền, ví cầm tay của phụ nữ, ví đựng danh thiếp bằng da, ví đựng thẻ tín dụng (đồ 
da), bao để móc chìa khóa, túi rỗng để đựng mỹ phẩm, «. 

 
Nhóm 25: áo sợi đan chui đầu, áo len đan, áo len dài tay, áo nịt len [trang phục],áo chui 
đầu, áo dài tay bằng bông, áo khoác ngắn có mũ, không thấm nước (áo pacca), bộ quần áo 
tắm, áo cánh của phụ nữ, áo sơ mi, quần dài, áo vét (iacket), quần bò (ieans), áo gi-lê, 
váy, quần soóc, áo phông, áo váy, bộ com lê của nam, áo choàng ngoài, áo mưa, áo 
choàng, quần yếm, áo chẽn không tay (vest), trang phục dệt kim và quần áo nịt, áo choàng 
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mặc sau khi tắm, khăn choàng, khăn quàng cổ, ca vát, găng tay [trang phục], thắt lưng 
(trang phục), giày, giày cao cổ, dép, dép đi trong nhà, guốc, mũ và mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]. 

 
 

(210) 4-2013-03212 (220) 20.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.3; 26.2.7; 5.3.20 
(591) Xanh lục đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đạm Ninh Bình   (VN) 
Lô §7, khu công nghiệp Khánh Phú, 
huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón hóa học và hợp chất nitơ; hóa chất cơ bản; các loại khí công nghiệp 
dạng khí, dạng rắn và dạng lỏng; khí C02 lỏng - rắn thực phẩm; khí  NH3 lỏng.    

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa cơ khí. 
 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu   
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo vận hành nhà máy đạm, hóa chất, điện.  
 
 

(210) 4-2013-03213 (220) 20.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.3.20; 5.7.3; 26.2.7 
(591) Xanh lục, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đạm Ninh Bình   (VN) 
Lô §7, khu công nghiệp Khánh Phú, 
huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình    

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón hóa học và hợp chất nitơ; hóa chất cơ bản; các loại khí công nghiệp 
dạng khí, dạng rắn và dạng lỏng; khí C02 lỏng - rắn thực phẩm, khí NH3 lỏng.    

 

Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa cơ khí.  
 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu   
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo vận hành nhà máy đạm, hóa chất, điện.  
 
 

(210) 4-2013-03214 (220) 20.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xanh lục. (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đạm Ninh Bình   (VN) 
Lô §7, khu công nghiệp Khánh Phú, 
huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình    

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón hóa học và hợp chất nitơ; hóa chất cơ bản; các loại khí công nghiệp 
dạng khí, dạng rắn và dạng lỏng; khí C02 lỏng - rắn thực phẩm, khí NH3 lỏng.    
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Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa cơ khí. 
 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu   
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo vận hành nhà máy đạm, hóa chất, điện.  
 
 

(210) 4-2013-03229 (220) 20.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) MORITA BIOTECH CORP.  (TW) 
No.72, lane 312, sec.3, Hueilai rd., Situn 
dist., Taichung city 407, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm đánh răng; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm làm sạch cơ 
thể; chất tẩy rửa dùng để giặt; chế phẩm làm sạch; nước hoa; xà phòng khử mùi.  

 
 

(210) 4-2013-03253 (220) 21.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Coppenrath Feingback GmbH  
(DE) 
Telgweg 14, D-49744 Geeste, Germany  

(540) 

  (740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 
(DETECH) 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng và chế phẩm dùng cho mục đích y tế và thú y; thực phẩm 
cho trẻ sơ sinh.  

 

Nhóm 29: Thịt; cá, không còn sống; gia cầm, không còn sống; thú săn, không còn sống; 
chiết xuất của thịt; rau đã được bảo quản; rau đông lạnh; rau đã được nấu chín; rau sấy 
khô; quả đã được bảo quản; quả đông lạnh; quả sấy khô; quả đã được nấu chín; thạch 
nước quả nấu đông; mứt; trứng; sữa; sản phẩm từ sữa; mỡ ăn; dầu ăn.  

 
Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; đường, bột sắn hột; bột cọ sagu; cà phê nhân tạo; bột mỳ 
thực phẩm; các chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; đá lạnh để ăn; 
mật ong; nước mật dùng cho thực phẩm; nấm men; bột làm bánh; muối ăn; tương mù tạt 
(hạt cải); giấm; đồ điều vị thữc ăn; gia vị; kem lạnh để ăn. 

 
 

(210) 4-2013-03270 (220) 21.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Shiseido Company, Limited  (JP)
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo, 104-0061, 
Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; sản phẩm 
trang điểm cụ thể là thuốc bôi lông mi, bút kẻ mắt, bút chì kẻ lông mày; mỹ phẩm tạo 
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bóng mắt, phấn hồng để trang điểm, phấn trang điểm mặt, kem nền dùng để bôi mặt, kem 
che khuyết điểm, son môi, bút kẻ môi, son bóng; sản phẩm chăm sóc tóc cụ thể là dầu gội 
đầu, dầu dưỡng tóc, nước thơm dùng cho tóc, thuốc nhuộm tóc, keo xịt tóc, keo vuốt tóc, 
sáp dùng cho tóc, gel dùng cho tóc, tinh chất dùng cho tóc, sáp thơm bôi tóc. 

 
 

(210) 4-2013-03287 (220) 21.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(300) 1532761 20.12.2012 AU 

(531) 1.3.1; A1.3.20 
(591) Vàng, đen. 
(731) Merkur Gaming GmbH   (DE) 

BorsigstraBe 26, 32312 Lubbecke, 
Germany  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần mềm dùng cho trò chơi viđêô và máy tính; phần 
mềm trò chơi để sử dụng với bất kỳ bàn máy có sự hỗ trợ của máy tính, bao gồm bàn giao 
tiếp/điều khiển giải trí và trò chơi điện tử; chương trình trò chơi máy tính; chương trình 
điều hành thiết bị điện và điện tử cho mục đích đánh bạc, vui chơi và/hoặc giải trí; máy xổ 
số tự động; phần mềm máy tính cho trò chơi máy tính trực tuyến và qua Internet; trò chơi 
trực tuyến (phần mềm); phần mềm máy tính dưới dạng một ứng dụng cho thiết bị di động 
và máy tính; phần cứng và phần mềm máy tính dùng cho sòng bạc (casino) và thiết bị giải 
trí điện tử, máy chơi bạc, máy giật xèng, máy chơi xổ số viđêô hoặc trò chơi may rủi qua 
Internet; thiết bị điện, điện tử, quang học hoặc tự động dùng để nhận dạng thiết bị mang 
dữ liệu, chứng minh thư và thẻ tín đụng, tiền giấy và tiền kim loại.  

 

Nhóm 28: Trò chơi; đồ chơi; máy đánh bạc (bao gồm thiết bị vận hành bằng tiền kim 
loại); máy móc và thiết bị trò chơi video và điện tử vận hành bằng tiền và tiền kim loại; 
trò chơi dành cho thiết bị điện tử giải trí (thuộc nhóm 28); máy móc và thiết bị trò chơi 
viđêô; thiết bị đánh bạc tự động vận hành bằng tiền kim loại và máy đánh bạc, cụ thể 
dành cho máy trò chơi đánh bạc; thiết bị đánh bạc điện tử hoặc kỹ thuật điện tử, máy đánh 
bạc, máy trò chơi và máy giật xèng, được vận hành bằng cách gài vào tiền xu, xèng, giấy 
bạc, vé hoặc bằng các phương thức điện tử, từ tính hoặc phương tiện lưu trữ sinh trắc học; 
vỏ máy tùy biến theo yêu cầu dành cho máy đánh bạc, thiết bị chơi bạc và máy đánh bạc 
tự động, được vận hành bằng cách gài vào tiền xu, được làm bằng nguyên liệu kim loại, 
chất dẻo và/hoặc gỗ.   

 
 

(210) 4-2013-03302 (220) 21.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.3.1; 26.4.4 
(731) Y S.S (Thailand) Co., Ltd   (TH) 

88/88 M.9, Soi Phikulthong, Thepharak 
Road, Bangpla, Bangphli, Samutprakarn 
10540, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 12: Giảm xóc cho xe máy; phuộc trước của xe cộ; giảm xóc cho ô tô; giảm xóc treo 
cho xe cộ; lò xo giảm xóc cho xe cộ.  

 
 

(210) 4-2013-03303 (220) 21.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.15 
(731) GIM Triple Seven Sdn. Bhd.  

(MY) 
No. 21 & 23, Jalan Seksyen 3/7, Taman 
Kajang Utama, 43000 Kajang, Selangor, 
Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón dùng trong nông nghiệp; phân bón dùng trong gia đình; chế phẩm 

điều hòa sinh trưởng cây trồng.  
 
 

(210) 4-2013-03307 (220) 06.04.2011 
(641) 4-2011-06226 (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Dịch vụ Giải trí 
và Công nghệ Việt Nam  (VN) 
26 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; mũ (trang phục); găng tay (trang phục); thắt lưng (trang 

phục). 
 

Nhóm 39: Tổ chức chuyến du lịch; tổ chức du lịch trên du thuyền; đặt chỗ du lịch (đi lại); 
cung cấp thông tin vận chuyển; đặt chỗ (vận chuyển); cho thuê xe cộ. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin về giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ 
mạng máy tính; dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch thuật; giải trí truyền hình. 

 
Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn, nhà trọ (chỗ ở tạm thời); dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ cắm trại (tạm trú); quán cà phê; cho thuê phòng họp. 

 
 

(210) 4-2013-03310 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần IMED   (VN) 
Số 201 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; tư vấn du học; tư vấn giáo dục và đào tạo; tổ chức 

các cuộc thi cho giáo dục. 
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(210) 4-2013-03311 (220) 22.02.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; A9.7.22; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần IMED   (VN) 
Số 201 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; tư vấn du học; tư vấn giáo dục và đào tạo; tổ chức 
các cuộc thi cho giáo dục. 

 
 

(210) 4-2013-03312 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.4; 25.5.25; 26.4.3 
(591) Xanh lam đậm, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SVC Việt Nam  (VN)
Phòng 302, tầng 3, số 219 Nguyễn 
Khoái, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Kế toán; điều tra thương mại; tư vấn điều hành, quản lý kinh doanh; tuyển dụng 
lao động, nhân sự; cho thuê máy và thiết bị văn phòng (ngoại trừ máy tính); chuẩn bị bảng 
tiền lương. 

 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo, sắp xếp và tiến hành hội thảo; khoá đào tạo từ 
xa; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cho thuê máy chiếu phim và phụ tùng của máy chiếu 
phim; đào tạo thực hành; tổ chức các cuộc thi [giáo dục và giải trí]. 

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ sao chép các chương trình máy tính; dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính; bảo dưỡng phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy 
tính; cho thuê phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2013-03313 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Cty TNHH điện tử và tin học 
Toàn Việt   (VN) 
ấp 4, xã An Phú, huyện Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính để bàn. 
 
 

(210) 4-2013-03316 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) NGK SPARK PLUG CO., LTD.   (JP) 
14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, 
Nagoya City, 467-8525 Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ như chìa vặn khí nén (bộ phận của máy), chìa vặn kiểu 
bánh cóc (bộ phận của máy), chìa vặn chạy điện, tuốc-nơ-vít chạy điện (chìa vặn), máy 
khoan chạy điện, mũi khoan (bộ phận của máy), dao khoét (máy móc), máy mài, búa (bộ 
phận của máy), búa tróc (bộ phận của máy), máy băm dùng dòng khí nén, máy cưa xoi 
(máy móc), máy đập dùng điện năng, máy đầm, máy nâng xích, máy phun cát, máy đóng 
cọc (máy móc), tời và ròng rọc xích; máy công cụ và dụng cụ cắt đi kèm (không phải loại 
thao tác bằng tay); dụng cụ cắt bằng gốm và khuôn cắt bằng gốm (không phải loại thao 
tác bằng tay); dụng cụ cắt bằng hợp kim cứng (không phải loại thao tác bằng tay); dụng 
cụ cắt bằng gốm-kim loại (không phải loại thao tác bằng tay); dụng cụ cắt kim loại mũi 
kim cương (không phải loại thao tác bằng tay); máy phay khía ren (máy móc); máy phay 
(máy móc); mũi hợp kim cứng để khoan (bộ phận của máy); dụng cụ cắt kim loại chịu 
mài mòn (không phải loại thao tác bằng tay).   

 
 

(210) 4-2013-03317 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) UOP LLC.   (US) 

25 E. Algonquin Road, Des Plaines, 
Illinois 60017, United States of America 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy tách được sử dụng trong công nghiệp tinh chế và sản xuất hoá chất, dầu, 

khí gas và dầu mỏ và các bộ phận của máy.   
 
 

(210) 4-2013-03318 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần DVmotor  
(VN) 
18 đường Giải Phóng, Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, khung của xe máy, yên của xe máy.  

 
 

(210) 4-2013-03319 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh tím. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
vận tải & du lịch Hồ Lộc   (VN) 
Số 68 Văn Cao, quận Thanh Khê, thành 
phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, vận tải khách du lịch.  
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(210) 4-2013-03323 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh  

(VN) 
Số 167 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03325 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Phúc   (VN) 
Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03330 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The North Face Apparel Corp.  
(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, U.S.A. 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Lớp lót túi ngủ dùng cho cắm trại; túi ngủ dùng cho cắm trại. 
 

Nhóm 24: Vải sợi tổng hợp dùng trong ngành dệt; vải sợi tổng hợp dùng làm đồ đi chân. 
 

Nhóm 25: áo mặc ngoài có mũ trùm đầu; quần bó; áo bó; quần; áo choàng ngoài; đồ đi 
chân (trang phục); găng tay; đồ đội đầu (trang phục); áo khoác ngoài; găng tay dùng đeo 
ngoài trời; quần dài; găng tay trượt tuyết; quần trượt tuyết; quần đi tuyết; găng tay dùng 
cho trượt tuyết bằng ván trượt; quần dùng cho trượt tuyết bằng ván trượt; áo. 
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(210) 4-2013-03331 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.5.1; A25.7.21; 1.15.3; 26.3.2 
(731) The North Face Apparel Corp.  

(US) 
3411 Silverside Road, Wilmington, DE 
19810, U.S.A. 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải dùng để làm giày ống, vải sử dụng trong ngành dệt, vải jeans, vải jecxi 

dùng làm quần áo, vải dệt kim, vải nylon, vải polyester, vải sợi tổng hợp, vải dệt sử dụng 
trong nội thất nhà ở và nội thất thương mại, vải dùng để làm đồ lót, vải dệt sử dụng để sản 
xuất quần áo, vải dệt sử dụng trong việc sản xuất hàng may mặc, túi, áo khoác ngoài, 
găng tay và quần áo. 

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục), quần bó, áo bó, quần, áo choàng ngoài, đồ đi chân (trang 
phục), áo nịt ngực, găng tay, áo khoác ngoài, quần dài, áo khoác ngắn có mũ không thấm 
nước, áo. 

 
 

(210) 4-2013-03332 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Dược phẩm U.N.I 
Việt Nam   (VN) 
Phòng 1216, toà nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03333 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.9 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Tân Tân  (VN) 
123 Trung Kính, Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện; nồi cơm điện; tủ lạnh; điều hòa nhiệt độ; bình đun nước nóng dùng 

điện.  
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(210) 4-2013-03334 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ đầu tư Nam Long  (VN)
15/1 Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng lưu niệm.  

 
 

(210) 4-2013-03336 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Trung ương 1   (VN) 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-03337 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược phẩm Trung ương 1   (VN) 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-03338 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dược phẩm Trung ương 1   (VN) 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 

(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-03339 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 24.15.21; 24.17.25; 24.17.17 
(591) Xám, xanh da trời. 
(731) Fujitsu Systems West Limited  

(JP) 
2-2-6, Shiromi, Chuo-ku, Osaka, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ làm mưa nhân tạo; cung cấp chương trình máy tính; cho thuê khu vực 
máy chủ; cho thuê chương trình máy tính; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ; 
lập trình máy tính và bảo trì chương trình máy tính; cài đặt, sửa chữa và bảo trì phần mềm 
máy tính; thiết kế mạng máy tính cho người khác; dịch vụ thiết kế hệ thống máy tính. 

 
 

(210) 4-2013-03351 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) HUANG, TENG-HUI   (TW) 
No. 31, Yishu N. St., Longjing Dist., 
Taichung city 434, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước ép trái cây; nước sô đa (đồ uống), đồ uống không có cồn; đồ uống 
làm từ trái cây không có cồn; tinh dầu để sản xuất đồ uống.  

 
 

(210) 4-2013-03352 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) QUALCOMM Incorporated   (US)
5775 Morehouse Drive, San Diego, 
California 92121 - 1714 United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị xử lý trung tâm (bộ xử lý cho máy tính); chip máy tính (mạch tích hợp) 
dùng để truyền dữ liệu đến và đi từ thiết bị xử lý trung tâm; phần cứng máy tính dùng cho 
viễn thông; phần cứng máy tính và phần mềm máy tính (ghi sẵn) dùng cho việc truyền 
phát thông tin không dây; màn hình phẳng của thiết bị hiển thị hình ảnh; mạch tích hợp; 
bộ vi xử lý và chất bán dẫn; bộ điều biến; vi mạch chất bán dẫn (mạch tích hợp);.phần 
mềm máy tính (ghi sẵn) dùng để xử lý hình ảnh, đồ họa và văn bản; phần mềm máy tính 
(ghi sẵn) dùng để tăng cường cho các ứng dụng sử dụng trong thực tế; chương trình trò 
chơi trên máy vi tính và trên máy viđêô; phần mềm chương trình trò chơi (ghi sẵn) trên 
máy viđêô.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực viễn thông và thông tin viễn thông 
liên quan đến thông tin liên lạc không dây và công nghệ di động; dịch vụ tư vấn trong lĩnh 
vực viễn thông cụ thể là: truyền giọng nói, dữ liệu và tài liệu thông qua mạng viễn thông; 
dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực thông tin liên lạc.  
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Nhóm 41: Xuất bản báo điện tử trực tuyến cụ thể là: nhật kí cá nhân trên mạng với công 
nghệ di động và trên ngành công nghiệp không dây; dịch vụ về giáo dục giảng dạy cụ thể 
là: phát triển, sắp xếp và tiến hành các cuộc hội thảo về giáo dục và các chương trình 
trong lĩnh vực viễn thông và thông tin liên lạc không dây.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế cho người khác các mạch tích hợp, phần mềm thông tin liên 
lạc và mạng máy tính; dịch vụ phát triển phần mềm máy tính ứng dụng cho công nghệ di 
động (thiết kế phần mêm máy tính); dịch vụ tư vấn kỷ thuật trong lĩnh vực công nghệ viễn 
thông; dịch vụ thiết kế và phát triển hệ thông thông tin liên lạc không dây để truyền và 
nhận giọng nói, dữ liệu và hình ảnh (phát triển phần cứng máy tính).  

 
 

(210) 4-2013-03353 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) HONMA GOLF CO., LTD.   (JP) 
Roppongi Hills Mori Tower, 6-10-1, 
Roppongi, Minato-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 28: Gậy đánh gôn, bộ phận tay nắm của gậy đánh gôn; thân gậy đánh gôn; đầu gậy 
đánh gôn; cái bọc đầu của gậy đánh gôn; bóng chơi gôn; vật dụng đánh dấu để quả bóng 
chơi gôn (phụ kiện chơi gôn); dụng cụ đặt quả bóng gôn (phụ kiện chơi gôn); túi chuyên 
dụng đựng vật dụng đánh gôn; hộp chuyên dụng để túi đựng vật dụng dánh gôn; miếng 
đệm vai của túi chuyên dụng đựng vật dụng đánh gôn (bộ phận của túi chuyên dụng đựng 
vật dụng đánh gôn); găng tay đánh gôn.  

 
 

(210) 4-2013-03354 (220) 22.02.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) A5.1.12; 5.7.21 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên chế biến dừa 
Lương Quới Bến Tre   (VN) 
Lô A36, A37, khu công nghiệp An Hiệp, 
ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 29: Nước cốt dừa. 
 
 

(210) 4-2013-03355 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần Nông Việt  (VN)
99/3D Lê Hoàng Phái, phường 17, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh cho cây trồng. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
858 

(210) 4-2013-03356 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương  (VN) 
92 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 32: Bia; nước ga và các loại đồ uống không có cồn; nước uống chiết xuất từ rau quả 
(không có cồn) và đồ uống từ nước ép hoa quả (không có cồn); xi-rô và các chế phẩm 
khác dùng để làm đồ uống (không có cồn). 

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu các loại.  
 
 

(210) 4-2013-03357 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 32: Bia; nước ga và các loại đồ uống không có cồn; nước uống chiết xuất từ rau quả 
(không có cồn) và đồ uống từ nước ép hoa quả (không có cồn); xi-rô và các chế phẩm 
khác dùng để làm đồ uống (không có cồn).  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu các loại.   
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, bia, nước 
uống tinh khiết, nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, nước uống chiết 
xuất từ rau quả (không có cồn) và đồ uống từ nước ép hoa quả (không có cồn), xi-rô và 
các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống (không có cồn), đồ uống có cồn (trừ bia), rượu 
các loại. 

 
 

(210) 4-2013-03358 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 32: Bia; nước ga và các loại đồ uống không có cồn; nước uống chiết xuất từ rau quả 
(không có cồn) và đồ uống từ nước ép hoa quả (không có cồn); xi-rô và các chế phẩm 
khác dùng để làm đồ uống (không có cồn).  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu các loại.   
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Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, bia, nước 
uống tinh khiết; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, nước uống chiết 
xuất từ rau quả (không có cồn) và đồ uống từ nước ép hoa quả (không có cồn), xi-rô và 
các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống (không có cồn), đồ uống có cồn (trừ bia), rượu 
các loại. 

 
 

(210) 4-2013-03359 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.   
 

Nhóm 32: Bia; nước ga và các loại đồ uống không có cồn; nước uống chiết xuất từ rau quả 
(không có cồn) và đồ uống từ nước ép hoa quả (không có cồn); xi-rô và các chế phẩm 
khác dùng để làm đồ uống (không có cồn).  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu các loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, bia, nước 
uống tinh khiết; nước khoáng, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, nước uống chiết 
xuất từ rau quả (không có cồn) và đồ uống từ nước ép hoa quả (không có cồn), xi-rô và 
các chế phẩm khác dùng để làm đồ uống (không có cồn), đồ uống có cồn (trừ bia), rượu 
các loại. 

 
 

(210) 4-2013-03362 (220) 22.02.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 24.1.1; 25.1.25; 25.1.6; A10.3.13 
(731) LE'SHINE (HQ) SDN. BHD.  (MY) 

100A, Jalan Cantik, 1, Taman Pelangi 
Indah, 81800 Ulu Tiram, Johor, 
Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, tiếp thị kinh doanh và quản lý và tư vấn kinh doanh cho dịch vụ 
làm sạch và sửa chữa túi chuyên nghiệp. 

 
 

(210) 4-2013-03365 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) PT Sanghiang Perkasa  (ID) 
Jl. Yos Sudarso Kav. 88, Gedung Grada 
Kirana Lantai 5, Jakarta 14350 Indonesia 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược; chế phẩm thú y; thực phẩm, chất ăn kiêng dùng để chữa 
bệnh và dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chế phẩm dùng cho em bé trẻ sơ sinh và 
người bệnh đang điều trị; thực phẩm và chế phẩm dùng dùng cho bà mẹ đang được chăm 
sóc y tế; chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm vitamin; chất 
khoáng bổ sung cho thực phẩm; kẹo thuốc. 

 

Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; dầu thực vật và mỡ ăn. 
 

Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế cà phê, bột 
và sản phẩm làm từ bọt ngũ cốc, bánh mì; bánh mì ngọt, bánh kẹo, kem lạnh, mật ong, 
men, bột nở, muối, tương hạt cải; dấm; gia vị. 

 
 

(210) 4-2013-03366 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) PT Sanghiang Perkasa   (ID) 
Jl. Yos Sudarso Kav. 88, Gedung Grada 
Kirana Lantai 5, Jakarta 14350 Indonesia 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược, thú y; thực phẩm, chất ăn kiêng dùng để chữa bệnh và 
dùng cho mục đích y tế, thực phẩm và chế phẩm dùng cho em bé trẻ sơ sinh và người 
bệnh đang điều trị; thực phẩm và chế phẩm dùng dùng cho bà mẹ đang được chăm sóc y 
tế; chất bổ sung ăn kiêng và chất bổ sung dinh dưỡng; chế phẩm vitamin; chất khoáng bổ 
sung cho thực phẩm; bánh kẹo có chứa thuốc. 

 

Nhóm 30: Bánh xốp; bánh quy, bánh quy giòn, bánh quy làm bằng mạch nha, bánh mì, 
bánh gừng, bánh nho khô, bánh mì nhỏ, bánh nướng, bánh qui, bánh tạc, bánh quế, bột để 
làm bánh ngọt, vật trang trí bánh có thể ăn được. 

 
 

(210) 4-2013-03367 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) OPI Products, Inc.  (US) 
13034 Saticoy Street, North Hollywood, 
CA 91605 USA 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dành cho phụ nữ, cụ thể là chế phẩm để chăm sóc móng, sơn làm 
chắc móng, nước sơn móng. 

 
 

(210) 4-2013-03370 (220) 22.02.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 25.1.25; 2.3.22; A25.1.10; 25.7.25 
(591) Đen, đỏ, cam, hồng, xanh lá cây, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Nam Dược 
Nhị Thiên Đường  (VN) 
11 Bis Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
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(511)   Nhóm 05: Dầu gió, thuốc thành phẩm y học cổ truyền dạng viên hoàn.  
 
 

(210) 4-2013-03371 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.4; 2.1.22; A2.1.24 
(591) Đỏ vàng, xanh lá cây, xanh dương, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Nam Dược 
Nhị Thiên Đường  (VN) 
11 Bis Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dầu gió, thuốc thành phẩm y học cổ truyền dạng viên hoàn.  

 
 

(210) 4-2013-03372 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.4; 2.1.22; A2.1.24 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Nam Dược 
Nhị Thiên Đường  (VN) 
11 Bis Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu gió, thuốc thành phấm y học cổ truyền dạng viên hoàn.  

 
 

(210) 4-2013-03373 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.22; 25.1.25; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH  Đông Nam Dược 
Nhị Thiên Đường  (VN) 
11 Bis Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu gió, thuốc thành phẩm y học cổ truyền dạng viên hoàn.  
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(210) 4-2013-03374 (220) 22.02.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.22; 25.1.25; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Nam Dược 
Nhị Thiên Đường  (VN) 
11 Bis Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dầu gió, thuốc thành phẩm y học cổ truyền dạng viên hoàn.  
 
 

(210) 4-2013-03375 (220) 22.02.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.4; 2.1.22; A2.1.24 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Nam Dược 
Nhị Thiên Đường  (VN) 
11 Bis Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dầu gió, thuốc thành phẩm y học cổ truyền dạng viên hoàn. 
 
 

(210) 4-2013-03376 (220) 22.02.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.22; 25.1.25; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Nam Dược 
Nhị Thiên Đường  (VN) 
11 Bis Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu gió, thuốc thành phẩm y học cổ truyền dạng viên hoàn. 
 
 

(210) 4-2013-03377 (220) 22.02.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.22; 25.1.25; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đông Nam Dược  
Nhị Thiên Đường  (VN) 
11 Bis Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
863 

(511)   Nhóm 05: Dầu gió, thuốc thành phẩm y học cổ truyền dạng viên hoàn.  
 
 

(210) 4-2013-03378 (220) 22.02.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.4; 2.1.22; A2.1.24 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh dương, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH  Đông Nam Dược 
Nhị Thiên Đường  (VN) 
11 Bis Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu gió, thuốc thành phẩm y học cổ truyền dạng viên hoàn. 
 
 

(210) 4-2013-03384 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Eaton Corporation   (US) 
1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 
44122, U.S.A  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Tay cầm gậy đánh gôn.  
 
 

(210) 4-2013-03385 (220) 22.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Eaton Corporation    (US) 
1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 
44122, U.S.A   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 28: Tay cầm gậy đánh gôn. (golf club grips).  
 
 

(210) 4-2013-03386 (220) 23.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Vĩnh An  
(VN) 
Số nhà 01, tổ 01, phố Tân Thịnh, phường 
Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng cho người; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2013-03387 (220) 23.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Vĩnh An  
(VN) 
Số nhà 01, tổ 01, phố Tân Thịnh, phường 
Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng cho người; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2013-03390 (220) 23.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.5.2; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, nâu. 

(540) 

  

(731) Lê Xuân Vinh  (VN) 
759/5/20/34 hương lộ 2, phường Bình Trị 
Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2013-03391 (220) 23.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.3.2 
(591) Trắng, đỏ, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dịch vụ Thành Công 
Software   (VN) 
5/7 Lê Cảnh Tuân, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, phần mềm điện thoại.  
 
 

(210) 4-2013-03392 (220) 23.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 25.5.25 
(591) Đen, da cam, xám, trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần Tô Thành 

Phát   (VN) 
56 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 19: Gạch dùng trong xây dựng; gạch men; gạch thạch anh; gạch ốp tường.  
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(210) 4-2013-03395 (220) 23.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A2.9.16; 2.9.1 
(591) Nâu, đỏ cam, trắng. 
(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as AEON Co., Ltd.)  (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 03: Sản phẩm chăm sóc cho động vật [không dùng cho mục đích thú y], cụ thể là 
xà phòng chống đổ mồ hôi, xà phòng khử trùng và tẩy uế, thuốc nhuộm tóc, nước xức tóc, 
chế phẩm uốn tóc và tạo nếp cho tóc, nước hoa; mỹ phẩm cho động vật; dầu gội cho động 
vật nuôi làm cảnh; chất khử mùi cho động vật nuôi làm cảnh. 

 
Nhóm 05: Vòng cổ chống ký sinh trùng cho động vật; chế phẩm chống ký sinh trùng; axit 
amin dùng cho mục đích thú y; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; chế phẩm hàn, gắn 
móng guốc của động vật; chế phẩm vi khuẩn dùng trong y tế và thú y; chế phẩm diệt trừ 
động vật gây hại; chế phẩm hoá học dùng cho mục đích thú y; chất thử hóa học dùng cho 
mục đích y tế hoặc thú y; chế phẩm nguyên tố vi lượng dùng cho con người và động vật; 
enzym dùng cho mục đích thú y; nước thơm dùng cho mục đích thú y; chế phẩm thú y. 

 
Nhóm 06: Vòng đai nhận dạng động vật nuôi làm cảnh bằng kim loại thường; đồ chứa 
đựng [cất giữ, vận chuyển] thức ăn cho động vật nuôi làm cảnh bằng kim loại; dây xích và 
chốt neo giữ động vật bằng kim loại; chuông đeo cổ cho động vật; cửa và nắp cửa ra vào 
bằng kim loại dùng cho động vật nuôi làm cảnh; chuồng bằng kim loại để nhốt động vật 
hoang dã; bẫy dùng để bắt động vật hoang dã. 

 
Nhóm 08: Dụng cụ xén lông động vật [dụng cụ cầm tay]; cây lao móc để đánh bắt cá.  

 
Nhóm 18: Quần áo cho vật nuôi làm cảnh; vòng cổ cho động vật nuôi làm cảnh và dây 
buộc, dắt động vật săn bằng da thuộc; bộ yên cương cho động vật; dây đai cho bộ yên 
cương; chăn phủ cho động vật; đồ bảo vệ chân cho động vật (quần áo). 

 
Nhóm 20: Giường cho động vật nuôi làm cảnh trong nhà; hộp làm ổ cho động vật nuôi 
làm cảnh trong nhà; cũi cho chó và mèo nuôi làm cảnh trong nhà (kennels); đệm cho 
động vật nuôi làm cảnh; cột gỗ cho mèo cào chân; cũi cho động vật nuôi làm cảnh; miếng 
lót để dưới bát ăn cho động vật nuôi làm cảnh trong nhà. 

 
Nhóm 21: Bàn chải và lược để chải lông cho động vật nuôi làm cảnh; chuồng cho vật nuôi 
trong nhà hoặc lồng cho động vật nuôi làm cảnh trong nhà; lược cho động vật; đồ chứa 
đựng [máng ăn] thức ăn cho động vật nuôi làm cảnh; máng thức ăn cho động vật nuôi làm 
cảnh có thiết bị cấp thức ăn điện tử; bát đựng thức ăn cho động vật nuôi làm cảnh; đồ 
chứa đựng dùng trong gia đình và nhà bếp, cụ thể là đồ đựng thức ăn cho động vật nuôi 
làm cảnh; máng thức ăn cho động vật; bể nuôi thuỷ sinh và cá trong nhà; hộp (khay) cho 
vật nuôi trong nhà đi vệ sinh; vòng cho chim; bể tắm cho chim; khay rải ổ cho động vật 
nuôi trong nhà; đồ chứa đựng bằng nhựa để phân phối đồ uống cho động vật nuôi làm 
cảnh; đồ chứa đựng bằng nhựa để phân phối thức ăn cho động vật nuôi làm cảnh; dụng cụ 
làm sạch thao tác bằng tay, cụ thể là xẻng cầm tay để thu dọn phân, chất thải của động vật 
nuôi làm cảnh. 
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Nhóm 28: Lưỡi câu; đồ câu cá; dây câu cá; mồi săn hoặc mồi câu cá giả; vợt bắt bướm; đồ 
chơi cho động vật nuôi làm cảnh trong nhà. 

 
Nhóm 31: Tảo làm thức ăn cho động vật; thực phẩm cho động vật; thức ăn cho động vật 
nuôi làm cảnh; thức ăn cho chim; bánh qui cho chó; phụ phẩm ngũ cốc để làm thức ăn 
cho động vật; sản phẩm để thấm nước tiểu và phân của động vật (như để rải trong khay đi 
vệ sinh của động vật); đồ ăn nhai cho động vật; cát thơm dùng để rải cho động vật nuôi 
trong nhà đi vệ sinh lên; giấy phủ cát dùng để cho động vật nuôi trong nhà đi vệ sinh lên; 
mồi sống để câu cá; đồ uống cho động vật nuôi làm cảnh trong nhà; mai mực cho chim rỉa 
ăn; bã rượu làm thức ăn cho động vật; bột cá làm thức ăn động vật. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn và bán lẻ liên quan đến các sản phẩm cho động vật nuôi làm 
cảnh bao gồm sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thức ăn cho động vật nuôi làm cảnh, quần áo, 
đồ chơi và phụ kiện cho động vật nuôi làm cảnh; quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh 
và quảng cáo cho các dịch vụ trên. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp nơi nhốt giữ động vật và động vật nuôi làm cảnh; dịch vụ chỗ 
ở tạm thời cho động vật và động vật nuôi làm cảnh; cho thuê chỗ ở tạm thời (cho động vật 
và động vật nuôi làm cảnh). 

 

Nhóm 44: Dịch vụ chải lông cho động vật; dịch vụ chải lông cho động vật nuôi làm cảnh; 
dịch vụ chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho động vật; dịch vụ thú y; dịch vụ chăn nuôi động 
vật. 

 

Nhóm 45: Dịch vụ trông giữ thú nuôi tại nhà; dịch vụ mai táng cho động vật nuôi làm 
cảnh. 

 
 

(210) 4-2013-03396 (220) 23.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.7.25; 26.4.2 
(591) Đỏ cam, trắng. 
(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as AEON Co., Ltd.)  (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ (department store retail services) liên quan đến quần áo, 

giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, thực phẩm, đồ uống không có 
cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng, đồ nội thất, dụng cụ nấu nướng 
dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, 
máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình, máy công nghiệp và máy nông 
nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược 
phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ 
đạc (furniture), văn phòng phẩm; tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; nghiên cứu và tìm 
hiểu thị trường; cung cấp thông tin thương mại và kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; sao 
chép tài liệu; quản lý và quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh các tổ hợp thương mại 
mua sắm hàng hóa; quản lý kinh doanh siêu thị bán hàng hóa, cửa hàng bách hóa tổng 
hợp thuận tiện cho người tiêu dùng, và các cửa hàng bán lẻ tạp hóa; cho thuê máy và thiết 
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bị văn phòng (trừ máy fax và máy vi tính); biên tập quảng cáo để sử dụng làm trang web 
trên mạng máy tính toàn cầu (internet); phổ biến quảng cáo cho người khác qua mạng 
thông tin liên lạc điện tử trực tuyến; mua sắm tại nhà thông qua mạng máy tính toàn cầu 
liên quan đến quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, thực 
phẩm, đồ uống không có cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng, đồ nội 
thất, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm 
tay vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình, máy 
công nghiệp và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản 
phẩm và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, đô chơi, trò chơi, 
đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc (furniture), văn phòng phẩm; dịch vụ bán đấu giá; phân 
tích giá thành; cho thuê chỗ để quảng cáo; xúc tiến bán hàng cho người khác; phân phối 
hàng mẫu; siêu thị bán lẻ hàng hóa trực tuyến (retail online department stores) quần áo, 
giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, thực phẩm, đồ uống không có 
cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng, đồ nội thất, dụng cụ nấu nướng 
dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, 
máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình, máy công nghiệp và máy nông 
nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược 
phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ 
đạc, văn phòng phẩm; cửa hàng bách hóa bán lẻ thuận tiện cho người tiêu dùng (retail 
onhne convenience stores) bán quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ 
trang sức, thực phẩm, đồ uống không có cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia 
dụng, đồ nội thất, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, 
dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia 
đình, máy công nghiệp và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ 
phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, đồ chơi, 
trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc (fumiture), văn phòng phẩm; đặt mua hàng hóa 
trực tuyến bằng máy tính (computerized online ordering) đối với quần áo, giày, dép, đồ đi 
chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, thực phẩm, đồ uống không có cồn và đồ uống có 
cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng, đồ nội thất, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ 
nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và 
dụng cụ điện dùng trong gia đình, máy công nghiệp và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà 
bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn 
cho vật nuôi trong nhà, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc (fumiture), văn 
phòng phẩm; cung cấp hương dẫn quảng cáo trực tuyến có thể tra cứu (tìm kiếm) được có 
nội dung về hàng hoá và dịch vụ của những người bán hàng trực tuyến khác; xử lý và 
quản lý cơ sở dữ liệu máy tính bao gồm biên tập và hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ 
liệu máy tính; biên tập và cho thuê danh sách địa chỉ gửi thư; điều tra kinh doanh; lập bản 
kê khai thuế. 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ (department store retail services) liên quan đến quần áo, 
giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, thực phẩm, đồ uống không có 
cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng, đồ nội thất, dụng cụ nấu nướng 
dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, 
máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình, máy công nghiệp và máy nông 
nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược 
phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ 
đạc (furniture), văn phòng phẩm; tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; nghiên cứu và tìm 
hiểu thị trường; cung cấp thông tin thương mại và kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; sao 
chép tài liệu; quản lý và quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh các tổ hợp thương mại 
mua sắm hàng hóa; quản lý kinh doanh siêu thị bán hàng hóa, cửa hàng bách hóa tổng 
hợp thuận tiện cho người tiêu dùng, và các cửa hàng bán lẻ tạp hóa; cho thuê máy và thiết 
bị văn phòng (trừ máy fax và máy vi tính); biên tập quảng cáo để sử dụng làm trang web 
trên mạng máy tính toàn cầu (internet); phổ biến quảng cáo cho người khác qua mạng 
thông tin liên lạc điện tử trực tuyến; mua sắm tại nhà thông qua mạng máy tính toàn cầu 
liên quan đến quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, thực 
phẩm, đồ uống không có cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng, đồ nội 
thất, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm 
tay vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình, máy 
công nghiệp và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản 
phẩm và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, đô chơi, trò chơi, 
đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc (furniture), văn phòng phẩm; dịch vụ bán đấu giá; phân 
tích giá thành; cho thuê chỗ để quảng cáo; xúc tiến bán hàng cho người khác; phân phối 
hàng mẫu; siêu thị bán lẻ hàng hóa trực tuyến (retail online department stores) quần áo, 
giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, thực phẩm, đồ uống không có 
cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng, đồ nội thất, dụng cụ nấu nướng 
dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, 
máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình, máy công nghiệp và máy nông 
nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược 
phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ 
đạc, văn phòng phẩm; cửa hàng bách hóa bán lẻ thuận tiện cho người tiêu dùng (retail 
onhne convenience stores) bán quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ 
trang sức, thực phẩm, đồ uống không có cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia 
dụng, đồ nội thất, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, 
dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia 
đình, máy công nghiệp và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ 
phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, đồ chơi, 
trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc (fumiture), văn phòng phẩm; đặt mua hàng hóa 
trực tuyến bằng máy tính (computerized online ordering) đối với quần áo, giày, dép, đồ đi 
chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, thực phẩm, đồ uống không có cồn và đồ uống có 
cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng, đồ nội thất, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ 
nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và 
dụng cụ điện dùng trong gia đình, máy công nghiệp và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, 
nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho vật 
nuôi trong nhà, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc (fumiture), văn phòng 
phẩm; cung cấp hương dẫn quảng cáo trực tuyến có thể tra cứu (tìm kiếm) được có nội dung 
về hàng hoá và dịch vụ của những người bán hàng trực tuyến khác; xử lý và quản lý cơ sở 
dữ liệu máy tính bao gồm biên tập và hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; 
biên tập và cho thuê danh sách địa chỉ gửi thư; điều tra kinh doanh; lập bản kê khai thuế. 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ (department store retail services) liên quan đến quần áo, 

giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, thực phẩm, đồ uống không có 
cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng, đồ nội thất, dụng cụ nấu nướng 
dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, 
máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dửng trong gia đình, máy công nghiệp và máy nông 
nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược 
phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ 
đạc (furniture), văn phòng phẩm; tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; nghiên cứu và tìm 
hiểu thị trường; cung cấp thông tin thương mại và kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; sao 
chép tài liệu; quản lý và quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh các tổ hợp thương mại 
mua sắm hàng hóa; quản lý kinh doanh siêu thị bán hàng hóa, cửa hàng bách hóa tổng 
hợp thuận tiện cho người tiêu dùng, và các cửa hâng bán lẻ tạp hóa; cho thuê máy và thiết 
bị văn phòng (trừ máy fax và máy vi tính); biên tập quảng cáo để sử dụng làm trang web 
trên mạng máy tính toàn cầu (internet); phổ biến quảng cáo cho người khác qua mạng 
thông tin liên lạc điện tử trực tuyến; mua sắm tại nhà thông qua mạng máy tính toàn cầu 
liên quan đến quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đợi đầu, đồ trang sức, thực 
phẩm, đồ uống không có cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng, đồ nội 
thất, dụng cụ nấu nướng dùng diện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm 
tay vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình, máy 
công nghiệp và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản 
phẩm và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, đồ chơi, trò chơi, 
đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc (furniture), văn phòng phẩm; dịch vụ bán đấu giá; phân 
tích giá thành; cho thuê chỗ để quảng cáo; xúc tiến bán hàng cho người khác; phân phối 
hàng mẫu; siêu thị bán lẻ hàng hóa trực tuyến (retail online department stores) quần áo, 
giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, thực phẩm, đồ uống không có 
cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng, đồ nội thất, dụng cụ nấu nướng 
dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, 
máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình, máy công nghiệp và máy nông 
nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược 
phẩm vâ y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ 
đạc, văn phòng phẩm; cửa hàng bách hóa bán lẻ thuận tiện cho người tiêu dùng (rđail 
online convenience stores) bán quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ 
trang sức, thực phẩm, đồ uống không có cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia 
dụng, đồ nội thất, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, 
dụng cụ cầm tay vận hânh thủ công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia 
đình, máy công nghiệp và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ 
phẩm, sản phẩm vâ chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, đồ chơi, 
trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc (furniture), văn phòng phẩm; đặt mua hàng hóa 
trực tuyến bằng máy tính (computerized online ordering) đối với quần áo, giày, dép, đồ đi 
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chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, thực phẩm, đồ uống không có cồn và đồ uống có 
cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng, đồ nội thất, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ 
nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và 
dụng cụ điện dùng trong gia đình, máy công nghiệp và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà 
bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn 
cho vật nuôi trong nhà, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc (furniture), văn 
phòng phẩm; cung cấp hướng dẫn quảng cáo, trực tuyến có thể tra cứu (tìm kiếm) được có 
nội dung về hàng hoá và dịch vụ của những người bán hàng trực tuyến khác; xử lý và 
quản lý cơ sở dữ liệu máy tính bao gồm biên tập và hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ 
liệu máy tính; biên tập và cho thuê danh sách địa chỉ gửi thư; điều tra kinh doanh; lập bản 
kê khai thuế.  

 
 

(210) 4-2013-03399 (220) 23.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.2; 26.7.25 
(591) Đỏ cam, trắng. 
(731) AEON KABUSHIKI KAISHA (also 

trading as AEON Co., Ltd.)    (JP) 
1-5-1 Nakase, Mihama-ku, Chiba-city, 
Chiba 261-8515, Japan   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị bán lẻ (department store retail services) liên quan đến quần áo, 

giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, thực phẩm, đồ uống không có 
cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng, đồ nội thất, dụng cụ nấu nướng 
dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, 
máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dửng trong gia đình, máy công nghiệp và máy nông 
nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược 
phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ 
đạc (furniture), văn phòng phẩm; tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp; nghiên cứu và tìm 
hiểu thị trường; cung cấp thông tin thương mại và kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; sao 
chép tài liệu; quản lý và quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh các tổ hợp thương mại 
mua sắm hàng hóa; quản lý kinh doanh siêu thị bán hàng hóa, cửa hàng bách hóa tổng 
hợp thuận tiện cho người tiêu dùng, và các cửa hâng bán lẻ tạp hóa; cho thuê máy và thiết 
bị văn phòng (trừ máy fax và máy vi tính); biên tập quảng cáo để sử dụng làm trang web 
trên mạng máy tính toàn cầu (internet); phổ biến quảng cáo cho người khác qua mạng 
thông tin liên lạc điện tử trực tuyến; mua sắm tại nhà thông qua mạng máy tính toàn cầu 
liên quan đến quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đợi đầu, đồ trang sức, thực 
phẩm, đồ uống không có cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng, đồ nội 
thất, dụng cụ nấu nướng dùng diện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm 
tay vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình, máy 
công nghiệp và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản 
phẩm và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, đồ chơi, trò chơi, 
đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc (furniture), văn phòng phẩm; dịch vụ bán đấu giá; phân 
tích giá thành; cho thuê chỗ để quảng cáo; xúc tiến bán hàng cho người khác; phân phối 
hàng mẫu; siêu thị bán lẻ hàng hóa trực tuyến (retail online department stores) quần áo, 
giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, thực phẩm, đồ uống không có 
cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng, đồ nội thất, dụng cụ nấu nướng 
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dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, 
máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia đình, máy công nghiệp và máy nông 
nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược 
phẩm vâ y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ 
đạc, văn phòng phẩm; cửa hàng bách hóa bán lẻ thuận tiện cho người tiêu dùng (rđail 
online convenience stores) bán quần áo, giày, dép, đồ đi chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ 
trang sức, thực phẩm, đồ uống không có cồn và đồ uống có cồn, sản phẩm và đồ điện gia 
dụng, đồ nội thất, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ nấu nướng không dùng điện, 
dụng cụ cầm tay vận hânh thủ công, máy công cụ, thiết bị và dụng cụ điện dùng trong gia 
đình, máy công nghiệp và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ 
phẩm, sản phẩm vâ chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, đồ chơi, 
trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc (furniture), văn phòng phẩm; đặt mua hàng hóa 
trực tuyến bằng máy tính (computerized online ordering) đối với quần áo, giày, dép, đồ đi 
chân, mũ, nón, đồ đội đầu, đồ trang sức, thực phẩm, đồ uống không có cồn và đồ uống có 
cồn, sản phẩm và đồ điện gia dụng, đồ nội thất, dụng cụ nấu nướng dùng điện và dụng cụ 
nấu nướng không dùng điện, dụng cụ cầm tay vận hành thủ công, máy công cụ, thiết bị và 
dụng cụ điện dùng trong gia đình, máy công nghiệp và máy nông nghiệp, đồ dùng nhà bếp, 
nồi, niêu, xoong, chảo, mỹ phẩm, sản phẩm và chế phẩm dược phẩm và y tế, thức ăn cho vật 
nuôi trong nhà, đồ chơi, trò chơi, đồ vật để chơi trò chơi, đồ đạc (furniture), văn phòng 
phẩm; cung cấp hướng dẫn quảng cáo, trực tuyến có thể tra cứu (tìm kiếm) được có nội 
dung về hàng hoá và dịch vụ của những người bán hàng trực tuyến khác; xử lý và quản lý cơ 
sở dữ liệu máy tính bao gồm biên tập và hệ thống hoá thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; 
biên tập và cho thuê danh sách địa chỉ gửi thư; điều tra kinh doanh; lập bản kê khai thuế.  

 
 

(210) 4-2013-03408 (220) 23.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Đông Phương Nam   (VN) 
Tháp R1 lầu 7, phòng 7, tòa nhà 
Everrich, số 968 đường 3/2, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; thuốc lá sợi; xì gà.  

 
 

(210) 4-2013-03409 (220) 23.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.9.1; A5.5.20; A5.5.21; 3.13.1; 
A3.13.24 

(591) Hồng, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH may Nhật Tân  

(VN) 
1016 hương lộ 2, phường Bình Trị Đông A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ (nón); tất (vớ).  
 
 

(210) 4-2013-03410 (220) 23.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.24; A26.11.8; 1.15.19 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, cam, đỏ, ghi 

xám, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần Đại Đồng 

Tiến   (VN) 
216 Tân Thành, phường 15, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 21: Ca nhựa. thùng đựng đá bằng nhựa đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp 

(không làm bằng kim loại), hộp nhựa (dùng cho mục đích gia dụng); ly nhựa, cốc nhựa. 
 
 

(210) 4-2013-03411 (220) 23.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.7.6; A1.1.10; A1.7.20; 2.5.3; 4.1.2 
(591) Xanh lá cây, hồng, xanh dương, đỏ, ghi 

xám, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Đại Đồng 

Tiến   (VN) 
216 Tân Thành, phường 15, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 20: Tủ. 

 
 

(210) 4-2013-03412 (220) 23.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 21.1.16; 3.4.11; A5.5.22 
(591) Hồng, xanh dương, xanh lá cây, tím, nâu, 

xám, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Đại Đồng 

Tiến   (VN) 
216 Tân Thành, phường 15, quận 5, 
thành phố phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 20: Tủ. 
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(210) 4-2013-03413 (220) 23.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.7.25; A25.7.2 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Đại Đồng 

Tiến    (VN) 
216 Tân Thành, phường 15, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 20: Ghế. 
 
 

(210) 4-2013-03414 (220) 23.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.1.25; 25.7.20; 1.15.23 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Đại Đồng 

Tiến    (VN) 
216 Tân Thành, phường 15, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 20: Ghế. 
 
 

(210) 4-2013-03415 (220) 23.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xanh dương, vàng. 
(731) Menam Stainless Wire Public 

Co., Ltd.   (TH) 
299 Moo 6 Bangpreang, Bangbor, 
Samutprakarn 10560 Thailand  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Dây thép không gỉ; thép dạng thô hoặc bán thành phẩm; lưới bằng thép không 
gỉ; lõi que hàn bằng thép không gỉ; dây thép carbon và hợp kim; hợp kim thép.  

 
 

(210) 4-2013-03417 (220) 23.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.14; 26.1.2; A19.13.21 
(591) Trắng xanh dương, xanh. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Phương   (VN) 
Lô số 01, đường số 03, khu Bắc Sông Hà 
Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thiết bị và dụng cụ y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03418 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A25.7.21; 9.1.10; 26.15.15; 
A16.3.5 

(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hãng phim Trẻ  (VN) 
05 Đinh Tiên Hoàng, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Phim điện ảnh; đĩa ghi hình; thiết bị lưu dữ liệu. 
 

Nhóm 41: Sản xuất phim trên băng hình, không bao gồm phim quảng cáo; sản xuất phim 
video, không bao gồm phim quảng cáo; hãng phim truyền hình; sản xuất nhạc; sản xuất 
các chương trình phát thanh và truyền hình; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền 
hình. 

 
 

(210) 4-2013-03419 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 26.15.15 
(591) Xanh dương, xanh lam, vàng đất, trắng 

bạc 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Winwin 
Interbiz  (VN) 
Số nhà 25 ngõ 294/2 Kim Mã, phường 
Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ giao Nhận, vận tải hàng hoá đường không, đường bộ, đường biển và 
đường sắt. 

 
 

(210) 4-2013-03421 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thiết kế xây dựng thương mại 
và dịch vụ Rồng Xanh  (VN) 
Phòng 702, tầng 7, Zen Plaza, số 54-56 
Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Luật Sư Của Bạn 

(YOUR LAWYER LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2013-03422 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.4; A25.7.21; 26.7.25 
(591) Trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Xây dựng Dịch vụ Thương mại 
Bình Thạnh  (VN) 
147 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lý bất động sản; dịch vụ 

thu tiền thuê (nhà, đất); cho thuê văn phòng; cho thuê căn hộ. 
 

Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ xây lát; giám sát việc xây dựng công trình; phá dỡ các công 
trình xây dựng; thông tin về xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện. 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng; 
thiết kế công nghiệp; dịch vụ lập quy hoạch đô thị. 

 
 

(210) 4-2013-03423 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và xuất nhập khẩu 
MAXCOM  (VN) 
Số 69 tổ 50, phường Nghĩa Tân, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: ống nghe điện thoại; đài điện thoại vô tuyến; điện thoại; dây điện thoại; điện 

thoại cầm đi được; thiết bị không cần tay dùng cho điện thoại. 
 
 

(210) 4-2013-03424 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.15.1; A25.3.3; 26.1.2; 26.1.4 
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as NISSAN 
MOTOR CO., LTD.)  (JP) 
No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 

chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị ghi, truyền hoặc tái tạo âm thanh hoặc 
hình ảnh; thiết bị xử lý dữ liệu và máy tính; thiết bị đo; dụng cụ đo; máy đếm; thiết bị ghi 
thời gian; bảng phân phối (điện); tủ phân phối (điện); bảng điều khiển phân phối (điện); 
bộ đổi điện, thiết bị sạc cho pin điện; thiết bị nạp ắc quy; máy biến thế (điện); thiết bị 
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điều khiển từ xa; ắc qui và pin; pin nhiên liệu; thiết bị liên lạc; điện thoại; điện thoại 
thông minh; thiết bị viễn tin cho xe cộ; thiết bị truyền và nhận dữ liệu trang bị cho ô tô; 
thiết bị dẫn đường cho xe cộ [máy vi tính trên xe cộ]; thiết bị giám sát và chỉ báo sự sạc 
pin, ắc qui; thiết bị điện tử để thông báo thông tin về pin, ắc qui, mạch tích hợp; mạch in; 
máy vi tính; phần mềm máy tính (đã ghi); chương trình máy tính (phần mềm có thể tải 
xuống); âm thanh có thể tải về được; dây cáp điện; dây điện; tài liệu điện tử, có thể tải 
xuống; sách hướng dẫn sử dụng dạng điện tử có thể tải xuống; bộ đảo điện; thiết bị báo 
hiệu chống trộm; điện cực cho ắc qui; nam châm; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn cho 
cá nhân; hệ thống phòng trộm, chạy điện; biển cảnh báo hình tam giác dùng cho xe cộ bị 
hỏng; bộ điều chỉnh điện áp dùng cho xe cộ; pin mặt trời; thẻ mạch tích hợp [thẻ thông 
minh]; máy phóng điện; vỏ máy tính; túi (chuyên dụng) đựng máy tính; hộp đựng chìa 
khóa đã được mã hóa; bao (chuyên dụng) đựng phương tiện truyền thông; phụ kiện của 
điện thoại di động; bao (chuyên dụng) đựng điện thoại di động; bút cho bảng điều khiển 
cảm ứng; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; thiết bị lưu trữ dữ liệu; thiết bị ngoại vi máy vi tính; 
chuột máy vi tính [thiết bị xử lý dữ liệu]; miếng đệm lót chuột máy vi tính; chương trình 
trò chơi trên máy vi tính; đĩa compắc [bộ nhớ chỉ đọc]; kính đeo mắt; kính râm; bao kính 
đeo mắt; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; cơ cấu cho thiết bị đếm; dây treo 
trang trí điện thoại di động; mũ bảo hiểm; dây giữ kính đeo mắt; thiết bị ghi âm thanh và 
hình ảnh; thiết bị tái tạo âm thanh và hình ảnh. 

 
 

(210) 4-2013-03428 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thực phẩm và 
thương mại Thành Công  (VN) 
Số 2, ngõ 441/1/3 phố Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế; thực phẩm bổ 

sung dùng trong mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng trong mục đích y tế; thực phẩm 
cho em bé. 

 
 

(210) 4-2013-03429 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm và 
thương mại Thành Công   (VN) 
Số 2, ngõ 441/1/3 phố Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế; thực phẩm bổ 

sung dùng trong mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng trong mục đích y tế; thực phẩm 
cho em bé. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
877 

(210) 4-2013-03430 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm và 
thương mại Thành Công   (VN) 
Số 2, ngõ 441/1/3 phố Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế; thực phẩm bổ 
sung dùng trong mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng trong mục đích y tế; thực phẩm 
cho em bé. 

 
 

(210) 4-2013-03431 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm và 
thương mại Thành Công   (VN) 
Số 2, ngõ 441/1/3 phố Vũ Hữu, phường 
Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế; thực phẩm bổ 

sung dùng trong mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng dùng trong mục đích y tế; thực phẩm 
cho em bé. 

 
 

(210) 4-2013-03433 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20; A26.11.8; 26.13.1 
(591) Hồng sen, tím xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Trương Duy Hạnh  (VN) 
Thôn An Bình, xã An Tịnh, huyện Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2013-03434 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.9.1; 25.1.25 
(591) Đỏ đun, trắng. 

(540) 

  

(731) Trần Trọng Nghĩa  (VN) 
Số 5A1 phố Trần Hưng Đạo, phường 
Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 35: Bán hàng: đồ nội thất văn phòng và nhà ở, bao gồm: bàn, ghế, tủ, giường, đôn, 

kệ, gương, bàn phấn và các đồ trang trí nội thất khác.  
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(210) 4-2013-03435 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 26.3.23; 26.11.3 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Toàn Xương   (VN) 
20/5K ấp Tam Đông 3, xã Thới Tam 
Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Keo dùng trong công nghiệp, chất dẻo hóa, chất dẻo dạng thô, chất kết dính 
cho bê tông.  

 
 

(210) 4-2013-03436 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.3; A1.1.10; 26.1.1; A25.1.10 
(731) Nông Thị Tòng  (VN) 

Tổ 22, phường Sông Hiến, thành phố Cao 
Bằng, tỉnh Cao Bằng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh khảo; bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2013-03437 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
mỹ phẩm Hoàng Gia  (VN) 
67B, tổ 2, khu TĐC 923, KV 7, phường 
An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-03438 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dũ Hưng-Châu Đốc  (VN) 
Khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, 
thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 40: Xay xát gia công lúa gạo, nông sản. 
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(210) 4-2013-03439 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; A5.3.14; 5.7.1; 5.7.3 
(591) Vàng, xanh. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dũ Hưng-Châu Đốc  (VN) 
Khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, 
thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 40: Xay xát gia công lúa gạo, nông sản. 
 
 

(210) 4-2013-03440 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 4.3.7; 4.3.9 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kỹ thuật Kỳ Lân  (VN) 
Lô K, đường số 2, khu công nghiệp Sóng 
Thần II, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2013-03441 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hợp tác 
thương mại Gia Ân  (VN) 
Số 787 phố Nguyễn Khoái, phường Thanh
Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện, xe điện các loại.  
 
 

(210) 4-2013-03444 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.7.1 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

và đầu tư Đại Rồng Việt   (VN) 
135/39 Thích Quâng Đức, phường Chánh 
Nghĩa, thânh phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê.  
 
 

(210) 4-2013-03445 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược thảo 
Hoa Kỳ  (VN) 
Phòng 801, số 19 Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 
 

(210) 4-2013-03446 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Đoàn Thị Việt Nga  (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2013-03447 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Đoàn Thị Việt Nga   (VN) 
Số 167 Nguyễn Thị Duệ, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03448 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-03449 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03450 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03451 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03452 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-03453 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt Mỹ   (VN) 
Nhà số 4, ngõ 36, phố Hoàng Ngọc 
Phách, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03454 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Minh 
Hải   (VN) 
322 Lý Văn Lâm, phường 1, thành phố 
Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03455 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần BIOVACCINE 
Việt Nam   (VN) 
Số 10, lô 12A, đường Trung Hòa, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Rượu thuốc để chữa bệnh, rượu thảo dược (dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2013-03456 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) FORWARD INTERNATIONAL LTD.  
(TW) 
Fl.5, 112 Tun Hua North Road, Taipei, 
Taiwan 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt động vật có hại; 

thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
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(210) 4-2013-03457 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 2.9.14; A2.9.15; 5.3.20; 
5.11.1 

(731) Công ty TNHH Hải Nam 
Okinawa   (VN) 
Khu phố 5, phường Phú Hài, thành phố 
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Rong nho tươi.  
 
 

(210) 4-2013-03458 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Đạt Nông  (VN) 
67 Phạm Đình Hổ, phường 2, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2013-03459 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Trắng, đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn La Yến 

Châu  (VN) 
Sạp 751 + 752 chợ Bình Tây, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2013-03460 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; 5.5.16 
(591) Hồng, tím, xanh, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH nha khoa thẩm 
mỹ Bông Sen  (VN) 
Lầu 1, tòa nhà The Manor Officetel, số 
91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế: chữa răng. 
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(210) 4-2013-03461 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.4.24 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Hào Gia  
(VN) 
37/5 ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước hoa; xà phòng; nước rửa chén; nước lau sàn nhà.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2013-03462 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.4.24 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Hào Gia  
(VN) 
37/5 ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước hoa; xà phòng; nước rửa chén; nước lau sàn nhà.   
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2013-03463 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại mỹ phẩm Hào Gia  
(VN) 
37/5 ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước hoa; xà phòng; nước rửa chén; nước lau sàn nhà.   
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2013-03466 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.15.1; 26.7.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh. 
(731) CHINATRUST COMMERCIAL BANK, 

LTD.   (TW) 
B1 and 1st-8th, 12th-14th, 16th-18th, 
20th-22nd Floor, No. 3, Sung Shou 
Road, Taipei, Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ ngân hàng điện tử; dịch vụ trao đổi tiền tệ; dịch vụ 

tư vấn tài chính; dịch vụ tham vấn tài chính; dịch vụ quản lý tín thác tài chính; dịch vụ 
quản lý và môi giới trong lĩnh vực cổ phiếu, trái phiếu; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ tư 
vấn đầu tư; dịch vụ môi giới bảo hiểm; dịch vụ ủy thác bất động sản.  

 
 

(210) 4-2013-03467 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.15; A26.11.12; 26.13.25 
(731) NICE ENTERPRISE CO., LTD.    (TW) 

No. 21, Chung Shan Road, MIn Hsiung 
Industrial Dist., ChiaYi Country 621, 
Taiwan   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da; kem tay (mỹ phẩm); chất tẩy rửa 

cho cơ thể [dùng cho con người]; chất tẩy rửa mặt; kem tắm, dầu gội đầu; xà phòng tắm; 
xà phòng để sử dụng cá nhân; chất rửa tay [chế phẩm làm sạch tay]; dầu xả tóc; chế phẩm 
chăm sóc tóc; thuốc nhuộm tóc; mặt nạ làm đẹp; kem chống nắng; kem mút tạo kiểu tóc; 
nước hoa; tinh dầu; chất tẩy rửa để sử dụng trong gia đình; chất làm sạch cho mục đích 
gia dụng; chất tẩy rửa; bột giặt; chất làm mềm vải sử dụng khi giặt; chất tẩy rửa nước 
lạnh; xà phòng giặt; chế phẩm giặt dạng lỏng; xà phòng dạng lỏng; chế phẩm tẩy vết bẩn; 
chế phẩm giặt tẩy; kem đánh răng; nước súc miệng; kem đánh giày; chế phẩm làm sạch 
da; chất làm khô để sấy tóc; dầu gội cho vật nuôi; chế phẩm tạo mùi hương trong không 
khí.  

 
 

(210) 4-2013-03469 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) SUN@FOOD CO., LTD.   (KR) 
616-1, Sinsa-dong, Gangnam-gu, Seoul, 
135-894 REPUBLlC OF KOREA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống liên hoàn, nhà hàng ăn 

uống tự phục vụ; nhà hàng ăn uống kiểu ý, nhà hàng ăn uống kiểu Hàn Quốc; nhà hâng ăn 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
886 

uống kiểu Trung Quốc; nhà hàng ăn uống kiều Nhật, nhà hàng ăn uống theo phong cách 
phương Tây; dịch vụ quán cà phê; cửa hàng bánh mỳ, bánh ngọt (dịch vụ do nhà hàng ăn 
uống thực hiện) 

 
 

(210) 4-2013-03473 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt Mỹ  
(VN) 
Cụm công nghiệp xă Liên Phương, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa; bộ tăng âm; đầu đĩa hình DVD; đầu đĩa hình VCD  

 
 

(210) 4-2013-03475 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Pantech Co., Ltd.   (KR) 
Pantech R&D Center, DMC I-2, 
Sangam-dong, Mapo-gu, Seoul, Republic 
of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Pin; thiết bị sạc pin; chương trình máy tính sử dụng trong việc truyền dữ liệu 

giữa điện thoại di động và máy tính; ống nghe/tai nghe điện thoại; tai nghe; pin điện thoại 
di động; điện thoại di động; thiết bị định vị toàn cầu.  

 
 

(210) 4-2013-03476 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A3.13.4; A3.13.24; A3.13.25 
(591) Đen đậm, đen nhạt, trắng. 
(731) BONIBEE INDUSTRIES CO., LTD.  

(KR) 
613-7 BAKDAL-DONG, MANAN-KU, 
ANYANG-SI, GYEONGGI-DO, 430-
803, KOREA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; dụng cụ cho mục đích gia dụng; 

bàn chải (không kể bút lông, dùng cho gia đình); tác phẩm nghệ thuật bằng gốm, sứ, đất 
nung hoặc thủy tinh; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay; kính thô hoặc bán thành phẩm 
(trừ kính xây dựng); cốc (đồ đựng); đồ gốm; đồ sứ để chứa đựng.  
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(210) 4-2013-03477 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Nippon Steel & Sumikin Metal 

Products Co., Ltd.   (JP) 
17-12 Kiba 2-chome, Koto-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; giàn giáo bằng kim loại; vật liệu bằng kim 

loại cho hệ thống cột chống dùng trong xây dựng.  
 
 

(210) 4-2013-03478 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) PIDILITE INDUSTRIES LIMITED  

(IN) 
Regent Chambers, 7th Floor, Jamnalai 
Bajaj Marg, 208, Nariman Point, 
Mumbai-400021-India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Thuốc màu (màu vẽ); màu để vẽ trên vải và trên bề mặt khác; vật liệu để vẽ bao 

gồm khung/khuôn vẽ và thuốc vẽ/màu vẽ; văn phòng phẩm; chất dính dùng cho mục đích 
văn phòng phẩm hoặc gia dụng.  

 
 

(210) 4-2013-03479 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.13; 26.15.1; 26.13.1; 26.1.6; 
A25.7.22 

(591) Đỏ, tím, xanh da trời đậm, xanh lá cây, 
ngọc bích, ngọc trai, vàng, đen, trắng. 

(731) PIDILITE INDUSTRIES LIMITED 
(IN) 
Regent Chambers, 7th Floor, Jamnalai 
Bajaj Marg, 208, Nariman Point, 
Mumbai-400021 - India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Thuốc màu (màu vẽ); màu để vẽ trên vải và trên bề mặt khác; vật liệu để vẽ bao 

gồm khung/khuôn vẽ và thuốc vẽ/màu vẽ; văn phòng phẩm; chất dính dùng cho mục đích 
văn phòng phẩm hoặc gia dụng.  
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(210) 4-2013-03480 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(731) Eight Tool Co., Ltd,  (JP) 

4-9-43 Tatumi Minami, Ikuno-ku, Osaka 
544-0015, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dụng cụ vặn ốc, vít sáu cạnh (dụng cụ cầm 
tay); tua vít (dụng cụ cầm tay); mũi khoan (dụng cụ cầm tay); cờ lê (dụng cụ cầm tay).  

 
 

(210) 4-2013-03481 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(731) Eight Tool Co., Ltd.   (JP) 

4-9-43 Tatumi Minami, Ikuno-ku, Osaka 
544-0015, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công; dụng cụ vặn ốc, vít sáu cạnh (dụng.cụ cầm 
tay); tua vít (dụng cụ cầm tay); mũi khoan (dụng cụ cầm tay); cờ lê (dụng cụ cầm tay).  

 
 

(210) 4-2013-03482 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD.   (KR) 
92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; xà phòng thơm; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; 
nước hoa.  

 
 

(210) 4-2013-03483 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Dược Khoa Trường Đại học 
Dược Hà Nội   (VN) 
13 - 15 Lê Thánh Tông, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm.   
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(210) 4-2013-03486 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 15.7.1; A26.11.12; 1.13.1; 26.3.4; 
A1.13.10; 7.11.1 

(591) Xanh đen, lam, tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Sở khoa học và công nghệ 
tỉnh Thừa Thiên Huế  (VN) 
Số 24 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 

(511)   Nhóm 42: Các hoạt động nghiên cứu khoa học.  
 
 

(210) 4-2013-03489 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A17.2.2; 26.3.1; A26.3.5; 26.13.25 
(591) Vàng, đen. 
(731) Lê Thanh Thảo  (VN) 

Số 53, Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Đĩa CD, VCD, DVD; máy nghe nhạc; máy thu thanh; radio.   
 

Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc các loại: đàn ukulele, đàn ghi ta, đàn piano, đàn oc gan  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại nhạc cụ: đàn Ukulele, đàn ghi ta, dàn piano, đàn oc gan, đĩa 
CD, đĩa VCD, đĩa DVD; máy nghe nhạc; máy thu thanh; radio.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ phòng thu âm; cung cấp dịch vụ hát Karaoke; dịch vụ viết bản phối khí 
âm nhạc; dịch vụ đào tạo về âm nhạc.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2013-03490 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Ghi xám, đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xi măng Holcim Việt Nam  (VN)
Số 81 - 85 đường Hàm Nghi, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
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(210) 4-2013-03491 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

xi măng Holcim Việt Nam  (VN)
Số 81 - 85 đường Hàm Nghi, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
 
 

(210) 4-2013-03492 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
Số 35, Đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-03493 (220) 25.02.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 25.1.25; A26.4.24; 3.7.17; 24.13.1 
(731) Al Wihdania General Trading 

Co.LLC   (AE) 
P.O.Box-29011 Dubai, United Arab 
Emirates  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; các sản phẩm thuốc lá, cụ thể là, thuốc lá nhai, thuốc lá 
bột để hít; các sản phẩm cho người hút thuốc, cụ thể là, hộp đựng thuốc lá điếu, giấy cuốn 
thuốc lá, đầu ngậm điếu thuốc lá điếu, đầu lọc thuốc lá điếu, ống nhổ dùng cho người hút 
thuốc; diêm.  

 
 

(210) 4-2013-03495 (220) 25.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Trắng, đen, xám đen. 

(540) 

  

(731) Tào Thị Dung   (VN) 
39 Huỳnh Thúc Kháng, phường Thị Nại, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục; quần áo thể dục; áo váy; trang phục dùng trong các lễ hội 
hóa trang.  

 
 

(210) 4-2013-03496 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần du lịch quốc 
tế Khánh Sinh   (VN) 
26 Lò Sũ, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải, du lịch. 

 
 

(210) 4-2013-03497 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.4.6; A11.1.6; 25.3.1 
(591) Trắng, hồng, cam, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sản xuất 
Thương mại Dịch vụ Dân 
Khang  (VN) 
47/24/9A đường Bùi Đình Túy, phường 
24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ 

chức và điều khiển hội nghị tập huấn; tổ chức triển lãm văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức và 
điều khiển hội thảo. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  

 
 

(210) 4-2013-03498 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.1; A25.7.21 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
C.M.A Hà Nội  (VN) 
Thôn Lưu Xá, xã Đức Giang, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán camera giám sát, máy vi tính, điện thoại cố định và di động, thiết bị 

linh kiện điện tử viễn thông. 
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(210) 4-2013-03499 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.1.1; A26.11.12 
(591) Trắng, đen, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Amson Việt 
Nam   (VN) 
Số 14, ngõ 179, phố Vĩnh Hưng, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2013-03500 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Minh  (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03501 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Minh   (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03502 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Minh   (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-03503 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Minh   (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03504 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Minh   (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03505 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
An Minh   (VN) 
Số 35, ngõ 254, phố Minh Khai, phường 
Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03506 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đen, xanh da trời. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Skynet  (VN) 
Số 20/2E, Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ thăm dò dư luận; 

dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm mục đích quảng cáo và thương mại; dịch vụ quan hệ công 
chúng; dịch vụ thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ khảo sát kinh doanh 
thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích 
bán lẻ; dịch vụ giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; dịch vụ quảng cáo qua thư; dịch 
vụ phân phát hàng mẫu; dịch vụ marketing; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy 
tính; dịch vụ khuyến mại. 
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Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ thiết kế hệ thống máy 
tính; dịch vụ phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ tạo lập và duy trì trang web/trang thông 
tin điện tử cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 

 
 

(210) 4-2013-03507 (220) 26.02.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.8; 26.4.9 
(591) Trắng, vàng cam, xám nhạt, xám đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông tiếp thị Reach IMC  (VN) 
24/11/6 đường D3, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ thăm dò dư luận; 
dịch vụ tổ chức triển lãm nhằm mục đích quảng cáo và thương mại; dịch vụ sản xuất phim 
quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ xuất bản tài liệu quảng cáo; dịch vụ cho 
thuê không gian quảng cáo; dịch vụ thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng; dịch vụ 
khảo sát kinh doanh thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông cho mục đích bán lẻ; dịch vụ giới thiệu sản phẩm, trưng bày sản phẩm; dịch vụ 
quảng cáo qua thư; dịch vụ phân phát hàng mẫu; dịch vụ marketing; dịch vụ quảng cáo 
trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ quảng cáo ngoài trời; dịch vụ khuyến mại. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 

Nhóm 41: Sản xuất âm nhạc; dịch vụ giải trí; dịch vụ hoạt náo viên; tổ chức và điều khiển 
hội nghị, sắp xếp và tiến hành hội nghị; tổ chức cuộc thi sắc đẹp, sắp xếp cuộc thi sắc đẹp; 
tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức các cuộc thi thể thao; dịch vụ biên 
tập băng hình, dàn dựng băng hình; tổ chức triển lãm cho mục đích văn hoá hoặc giáo 
dục; dịch vụ phóng viên tin tức; dịch vụ tổ chức trình diễn; dịch vụ nhiếp ảnh; lập kế 
hoạch cho buổi tiệc [giải trí]; dàn dựng buổi biểu diễn, sản xuất buổi biểu diễn. 

 

Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ tạo lập trang web/trang thông tin điện tử 
cho người khác; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet. 

 
 

(210) 4-2013-03508 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh lam, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Pamas Spa và 
Phòng khám  (VN) 
Số 37 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 41: Đào tạo, dạy nghề thẩm mỹ. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 
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(210) 4-2013-03509 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Đỏ đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Đại Tây Dương  (VN) 
Số 37 phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng để chăm sóc da, tóc và dùng trong trang điểm.  

 
 

(210) 4-2013-03511 (220) 26.02.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.21; A5.1.12; A5.1.7; 26.4.2 
(591) Xanh dương, xanh lá, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hằng Như ý  (VN)
64/67/3 Nguyễn Khoái, phường 2, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trái dừa, trái cây tươi. 

 
 

(210) 4-2013-03512 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 15.7.1; 17.3.1; A17.3.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giám định 
hàng hóa Duy Hoàng  (VN) 
8A Phan Ngữ, phường ĐaKao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ giám định hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2013-03514 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24; A1.1.12; 26.4.9; 26.1.5
(591) Đen, trắng, đỏ nâu, đỏ đậm, đỏ, vàng da 

cam, vàng, vàng nhạt, hồng, hồng đậm, nâu
(731) Kirin Holdings Singapore Pte. 

Ltd.   (SG) 
1 Fullerton Road # 02-01 One Fullerton, 
Singapore  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 32: Đồ uống cacbonat, không có cồn; bia; nước giải khát vị bia; bia không có cồn; 
chiết xuất của trái cây không có cồn (đồ uống); đồ uống cacbonat có hương vị gừng; đồ 
uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau 
khi làm đông sữa chua; nước ép trái cây, nước (đồ uống); nước ép cà chua (đồ uống); 
nước quả (đồ uống); đồ uống không cồn; đồ uống hỗn hợp, không có cồn; mật hoa quả, 
không có cồn; nước uống có ga; đồ uống cola, không có cồn; đồ uống đắng trương cung cấp 
muối và khoáng chất cho cơ thể; đồ uống trên cơ sở trái cây có chứa axit lactic, không có 
cồn; đồ uống làm từ rau, không có cồn; chế phẩm để làm đồ uống; xi rô dùng cho đồ uống.   

 
 

(210) 4-2013-03515 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.3.16; A1.1.10; 5.3.11 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đầu Tư Thương 
Mại Lucky Star   (VN) 
Số 08, tổ 24, ngõ 132, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội   

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị và máy để làm sạch nước; thiết bị làm sạch nước uống; thiết bị chiếu 
sáng, sưởi nóng; máy điều hòa không khí; dụng cụ nấu nướng dùng điện; thiết bị sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2013-03516 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.15 
(591) Tím đậm, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Bảo 
Bình  (VN) 
Số 9 Bảy Hiền, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh không chứa thuốc dùng cho mục đích cá nhân. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2013-03517 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) C & C ORGANICS PVT LTD  (IN) 
302, 3rd Floor Blue Star Plaza, Sarja 
Market, Sector-7 Rohini, New Delhi-
110085, India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-03518 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) C & C ORGANICS PVT LTD  (IN) 

302, 3rd Floor Blue Star Plaza, Sarja 
Market, Sector-7 Rohini, New Delhi-
110085, India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-03519 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) C & C ORGANICS PVT LTD  (IN) 

302, 3rd Floor Blue Star Plaza, Sarja 
Market, Sector-7 Rohini, New Delhi-
110085, India  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-03520 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) C & C ORGANICS PVT LTD  (IN) 
302, 3rd Floor Blue Star Plaza, Sarja 
Market, Sector-7 Rohini, New Delhi-
110085, India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-03521 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) C & C ORGANICS PVT LTD  (IN) 
302, 3rd Floor Blue Star Plaza, Sarja 
Market, Sector-7 Rohini, New Delhi-
110085, India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-03522 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Đỗ Thanh Liêm  (VN) 
1007 đường Hậu Giang, phường 11, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Băng đã ghi âm, ghi hình (băng Video, băng cát-xét, CD, VCD, DVD).  
 
 

(210) 4-2013-03523 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Trắng, xanh lá cây. 
(731) NATION BEAUTY MAGAZINE   (TW) 

6F-2, No.182 Song-Jiang RD., 104 
Taipei, Taiwan  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy mát-xa da mặt, máy mát-xa toàn thân, dụng cụ mát-xa toàn 
thân, máy giảm béo, mỹ phẩm, nước hoa hồng, tinh chất dưỡng da, sữa dưỡng da, kem 
dưỡng da, tinh dầu, sữa rửa mặt, dầu gội đầu, sữa tắm, xà bông tắm, muối tẩy tế bào chết, 
kem tẩy tế bào chết, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng. 

 
 

(210) 4-2013-03524 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.14 
(591) Xanh biển, xanh lá, xanh dương đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại xuất nhập khẩu 
THT Việt Nam  (VN) 
Số 24B - ngõ 521/31 - Trương Định, 
phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Nước giặt  
 
 

(210) 4-2013-03525 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại mỹ phẩm 
Hà My  (VN) 
5/3 đường 23, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem dưỡng da; kem dưỡng chống nắng; dầu 
gội đầu. 
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(210) 4-2013-03526 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.9; 26.4.1 
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Digicity Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 1 - 221 Thanh Nhàn, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán đồ điện máy và hàng gia dụng thông qua bán trực tiếp tại cửa 

hàng, siêu thị, thư đặt hàng hoặc thông qua các phương tiện truyền thông: tivi, tủ lạnh, 
máy giặt, tủ đông, tủ mát, điều hòa, đầu DVD, âm ly, loa, đài, đầu phát HD, dàn âm 
thanh, đầu kỹ thuật số, điện thoại, phụ kiện điện thoại, máy vi tính, linh kiện, phụ kiện 
máy tính, máy fax, máy in, máy photo, nồi cơm điện, phích thủy điện, lò vi sóng, lò 
nướng, vỉ nướng, cây nước nóng lạnh, cây lọc nước, lõi lọc nước, ấm siêu tốc, bếp nấu ăn, 
nồi nấu ăn, chảo nấu ăn, ấm sắc thuốc, kéo, quạt, bàn là, máy kẹp bánh, máy sấy tóc, máy 
hút bụi, máy hút mùi, máy say, máy say sinh tố, máy pha cà phê, máy làm rau mầm, máy 
trộn đa năng, máy ép trái cây, máy vắt cam, máy làm sữa chua, máy làm sữa đậu nành, 
máy làm kem, máy đánh trứng, máy sấy quần áo, máy rửa bát, máy sấy bát, chậu rửa bát, 
máy sưởi, vòi nước, lò sưởi, đèn sưởi, cây sấy quần áo, máy tạo Ozon, máy mài dao, máy 
lọc không khí, máy hút ẩm, chổi lau nhà, bình nóng lạnh, cân sức khỏe.  

 
 

(210) 4-2013-03527 (220) 26.02.2013 
 (441) 27.05.2013 

(591) nâu, vàng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ vận tải Lê Trí  (VN) 
164 Phan Văn Trị, phường 12, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dich vụ kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 39: Cho thuê xe ô tô, xe tải, xe du lịch, dịch vụ vận tải, giao nhận hàng hóa.  
 
 

(210) 4-2013-03528 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.9; 26.4.8 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải và sửa 
chữa ôtô Phát Tường  (VN) 
89/15 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe ô tô, xe tải, xe du lịch, dịch vụ vận tải, giao nhận hàng hóa.  
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(210) 4-2013-03530 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A26.4.24; A19.9.3 
(591) Đỏ, đen, vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Công Thương Việt Nam    (VN) 
108 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Các dịch vụ liên quan đến tài chính, tiền tệ như: dịch vụ ngân hàng; dịch vụ 

ngân hàng tại nhà; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ.  
 
 

(210) 4-2013-03531 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 24.5.1; 5.3.11; 26.7.25; 2.9.1; 
8.7.17 

(540) 

 

(731) Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Công Thương Việt Nam    (VN) 
108 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 36: Các dịch vụ liên quan đến tài chính, tiền tệ như: dịch vụ ngân hàng; dịch vụ 

ngân hàng tại nhà; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ.  
 
 

(210) 4-2013-03532 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.5.1; 5.5.19; 19.7.1; 8.7.25; 8.1.25 
(591) Đỏ, đen, xanh coban, xanh lục, vàng, 

hồng. 

(540) 

  

(731) Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Công Thương Việt Nam  (VN) 
108 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Các dịch vụ liên quan đến tài chính, tiền tệ như: dịch vụ ngân hàng; dịch vụ 

ngân hàng tại nhà; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ. 
 
 

(210) 4-2013-03533 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.7.25; 5.5.19; 2.9.1 
(591) Đỏ, đen, vàng, tím, hồng. 

(540) 

  

(731) Ngân hàng Thương mại Cổ phần 
Công Thương Việt Nam   (VN) 
108 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 36: Các dịch vụ liên quan đến tài chính, tiền tệ như: dịch vụ ngân hàng; dịch vụ 
ngân hàng tại nhà; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi 
nợ. 

 
 

(210) 4-2013-03534 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.5.1; 26.4.2 (540) 

 

(731) Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Công Thương Việt Nam  
(VN) 
108 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Các dịch vụ liên quan đến tài chính, tiền tệ như: dịch vụ ngân hàng; dịch vụ 

ngân hàng tại nhà; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi 
nợ. 

 
 

(210) 4-2013-03538 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.5.1; A16.1.6 
(591) Đỏ, đen, xanh, tím, vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Công Thương Việt Nam  
(VN) 
108 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 36: Các dịch vụ liên quan đến tài chính, tiền tệ như: dịch vụ ngân hàng; dịch vụ 

ngân hàng tại nhà; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi 
nợ. 

 
 

(210) 4-2013-03539 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; A1.1.10; 5.5.19; 7.15.5 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu sản xuất và thương mại 
Quang Phát  (VN) 
Thôn Văn Quan, xã Văn Lý, huyện Lý 
Nhân, tỉnh Hà Nam 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng: sắt, thép, tôn, thiếc, nhôm. 
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(210) 4-2013-03540 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Xanh đen, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Trịnh Vĩnh Nghi  (VN) 
141 An Bình, phường 6, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước; động cơ điện của máy bơm nước.  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy bơm nước, động cơ điện của máy bơm nước, phụ tùng máy bơm 
nước.  

 
 

(210) 4-2013-03541 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.23; A26.11.13; 26.11.3 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quảng cáo Bình 
Minh  (VN) 
Tầng 2, tòa nhà 17, ngõ 167, phố Tây 
Sơn, phường Quang Trung, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, quan 

hệ công chúng. 
 
 

(210) 4-2013-03542 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí chính 
xác Phan Vinh  (VN) 
32 đường Cầu Xây 2, khu phố 6, phường 
Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Gia công kim loại; tôi kim loại; cán kím loại; đúc kim loại; bọc kim loại  

 
 

(210) 4-2013-03543 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 20.7.1; 3.7.17; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Trường cao đẳng Asean  (VN) 
Thôn Trai Túc, xã Trưng Trắc, huyện 
Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; dạy nghề. 
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(210) 4-2013-03547 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.7.10; A3.7.24 
(591) Đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Yến Đảo  (VN) 
187/6 đường Cô Giang, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Tổ chim yến ăn được, tổ yến được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán tổ yến. 
 
 

(210) 4-2013-03548 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 7.1.1 
(731) PTB Design Corp.  (CA) 

2302 W. 33rd Ave., Vancouver, BC, 
V6M 1C3, Canada 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin điện, thiết bị nạp ắc quy; bộ sử dụng điện thoại không dùng tay; tai nghe; 

máy tính xách tay; điện thoại di động; máy tính bảng; chương trình máy tính [tải xuống 
được]. 

 
Nhóm 14: Đồng hồ chạy điện; đồng hồ đeo tay; đồng hồ bỏ túi; hộp dùng cho ngành chế 
tác đồng hồ; hộp đựng đồng hồ (trưng bày); bộ chuyển động của đồng hồ; dây đeo của 
đồng hồ; đai đựng đồng hồ. 

 
 

(210) 4-2013-03550 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 26.2.7; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

Việt Tín   (VN) 
Thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện 
Sóc Sơn, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, gà, lợn, cá, tôm.  
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(210) 4-2013-03552 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A25.7.5; 3.13.5; 26.4.2 
(591) Xanh sẫm, hồng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đông Nam á  (VN) 
Số 106 phố Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03553 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh  
(VN) 
Số 167 đường Hà Huy Tập, thành phố Hà 
Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03554 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược và vật 
tư y tế Bình Thuận   (VN) 
192 Nguyễn Hội, KP1, phường Phú Trinh, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03555 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-03556 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tuệ Linh   (VN) 
Số 4, lô 4, khu 1765m2, tổ 28, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03557 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A1.1.10 
(591) Vàng, đỏ. 
(731) Nguyễn Xuân Cảnh  (VN) 

Số 6, đường Âu Cơ, tổ 18, phường Tứ 
Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Túi đá chườm cho mục đích y tế; túi nước cho mục đích y tế; gối được làm 

nóng bằng điện cho mục đích y tế; đệm sưởi ấm, dùng điện, cho mục đích y tế; chăn dùng 
điện cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03558 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) FUKUDA CO., LTD.   (JP) 

16-5, Nukui 3-chome, Nerima-ku, Tokyo 
176-0021 Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 09: Dụng cụ kiểm tra rò rỉ hay thiết bị kiểm tra rò rỉ; dụng cụ kiểm tra rò rỉ hay 

thiết bị kiểm tra rò rỉ sử dụng áp suất không khí; dụng cụ kiểm tra rò rỉ hay thiết bị kiểm 
tra rò rỉ sử dụng khí hyđro; dụng cụ kiểm tra rò rỉ hay thiết bị kiểm tra rò rỉ sử dụng khí 
heli; và dụng cụ kiểm tra rò rỉ hay thiết bị kiểm tra rò rỉ sử dụng thông tin về lưu lượng 
của khí nén; thiết bị đo áp suất; bộ cảm biến áp suất; bộ cảm biến áp suất vi sai; thiết bị 
đo lưu lượng (lưu lượng kế); bộ cảm biến lưu lượng; thiết bị điều chỉnh áp suất; bộ điều 
chỉnh áp suất; thiết bị điều chỉnh lưu lượng; thiết bị chỉ báo áp suất; thiết bị chỉ báo lưu 
lượng; thiết bị chỉ báo rò rỉ; và thiết bị định chuẩn nối với thiết bị kiểm tra rò rỉ khí để tạo 
ra sự rò rỉ mô phỏng; dụng cụ đo đường kính miệng ống phun sử dụng khí nén; máy và 
thiết bị đo đạc; máy kiểm tra khả năng chịu áp suất sử dụng áp lực chất lỏng.  
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(210) 4-2013-03560 (220) 26.02.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.3; 1.15.15; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, đen, xanh lá, vàng, xanh 

dương. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Nhâm  (VN) 
Khối 8, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bánh nổ; mua bán bánh đậu xanh; mua bán bánh in; mua bán bánh cốm.  
 

(210) 4-2013-03561 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.1.25; 3.11.7; 3.9.18 
(591) Trắng, hồng cánh sen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Chút Chít  (VN) 
285/36/1 Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; dịch vụ quán ăn (quán ốc: quán hải sản); dịch vụ quán giải 
khát nhà hàng ăn uống; quán rượu nhỏ.  

 
 

(210) 4-2013-03562 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Đen, ghi, ghi nhạt, ghi đậm. 
(731) United Business Media (M) Sdn 

Bhd  (MY) 
A-8-1, Level 8, Hampshire Place Office, 
157 Hampshire, 1 Jalan Mayang Sari, 
50450, Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, tổ chức hội chợ 
thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo, phổ biến các thông báo quảng cáo, 
phân phát hàng mẫu, dịch vụ khuyến mại. 

 
 

(210) 4-2013-03564 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Lê Anh Vũ   (VN) 
Phòng 602 - nhà 17T1 - khu đô thị Trung 
Hòa Nhân Chính, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chống thấm nước cho xi măng (trừ sơn); chất kết dính cho bê tông; 
chất bảo vệ bê tông (trừ sơn và dầu); hóa chất để thoát khí bê tông.  

 
Nhóm 02: Sơn xây dựng, sơn công nghiệp (trừ sơn cách điện và cách nhiệt); chất kết dính 
dùng cho sơn; chất màu (bột màu); sơn lót; chất làm khô dùng cho sơn; chất pha loãng 
dùng cho sơn.  

 
Nhóm 17: Sơn cách điện, cách nhiệt.  

 
 

(210) 4-2013-03565 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH VINA SA KÊ  (VN) 
Số 008, tổ 1, ấp Tân Hóa (cũ tổ 7, ấp Hóa 
Nhựt), xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.  
 
 

(210) 4-2013-03566 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH VINA SA KÊ  (VN) 
Số 008, tổ 1, ấp Tân Hóa (cũ tổ 7, ấp Hoá 
Nhựt), xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân 
Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.  
 
 

(210) 4-2013-03568 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.9.14 
(591) Xanh dương, xám. 
(731) AESTHETIC MEDICAL HOLDINGS 

PTE LTD   (SG) 
290 Orchard Road, #15-10/12, Paragon 
Medical Tower (Lobby 2) Singapore 
238859  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện.  
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(210) 4-2013-03569 (220) 26.02.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 1.3.1; 6.1.2; A1.1.10; 26.1.1; 26.3.4 
(591) Xanh da trời, xanh lam, đỏ, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xi măng Gia 
Lai  (VN) 
Tổ 5 phường Yên Thế, thành phố Pleiku, 
tỉnh Gia Lai 

 

(511)   Nhóm 19: Xi măng. 
 
 

(210) 4-2013-03570 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.1.6; A3.1.24; 26.1.2; 26.2.3; 25.7.25 
(591) Vàng, tím đen, xanh da trời, đỏ, xanh lá 

cây, cam, trắng. 
(731) Hồ Thị Uyên Phương  (VN) 

362/4 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo. 
 
 

(210) 4-2013-03571 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất dịch vụ 
điện tử Như Anh  (VN) 
586/1 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp dùng cho loa; bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị để ghi âm, thiết bị 
truyền âm thanh; thiết bị và máy âm thanh; bộ nối âm thanh. 

 
 

(210) 4-2013-03572 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất dịch vụ 
điện tử Như Anh   (VN) 
586/1 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 09: Vỏ hộp dùng cho loa; bộ khuếch đại âm thanh; thiết bị để ghi âm, thiết bị 
truyền âm thanh; thiết bị và máy âm thanh; bộ nối âm thanh. 

 
 

(210) 4-2013-03573 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) YUKIGUNI MAITAKE CO., LTD.  
(JP) 
89, Yokawa, Minamiuonuma-shi, 
Niigata, 949-6695, JAPAN  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2013-03574 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Peninsula Intellectual 
Property Limited   (VG) 
P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh khách sạn; quản lý kinh doanh tòa nhà văn phòng và căn 
hộ; quản lý kinh doanh câu lạc bộ; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; dịch vụ trợ giúp 
quản lý kinh doanh; dịch vụ bán lẻ các sản phẩm khách sạn bao gồm bánh trung thu, sô-
cô-la, nước sốt XO; quảng cáo.  

 

Nhóm 36: Kinh doang bất động sản; quản lý bất động sản; cho thuê bất động sản; cho 
thuê văn phòng [bất động sản]; cho thuê căn hộ.  

 
 

(210) 4-2013-03575 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.3.23; 26.13.25; 26.11.1 
(731) VISIBER INTERNATIONAL PRIVATE 

LIMITED COMPANY   (SG) 
100 Tras Street, #16-01, 100 Am, 
Singapore (079027) 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 14: Trang sức (không phải vàng). 
 

Nhóm 35: Mua bán trang sức.  
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(210) 4-2013-03576 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) RAPID - TORC S.A  (BE) 
Avenue Louise, 306 1050 BRUXELLES- 
Belgium  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 07: Các máy công cụ, cụ thể là: cờ lê mô men xoắn thủy lực, thiết bị kéo căng bu 
lông thủy lực, bơm thủy lực, măy vặn bu lông ốc vít thủy lực, máy làm nóng bu lông cảm 
ứng.  

 
 

(210) 4-2013-03577 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ. 
(731) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD  (MY)

31st Floor, Menara Dato'Onn, Putra 
World Trade Centre, 45 Jalan Tun Ismail 
- 50480 Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa; sữa chua; dầu ngô; dầu có thể ăn được; chất béo ăn được; bơ 
thực vật; bơ; dầu cọ cho thực phẩm; dầu hạt cọ cho thực phẩm; cà chua nghiền nhuyễn; 
nước ép cà chua dùng để nầu ăn; nước rau ép dùng để nấu nướng; rau đóng hộp; đậu lăng 
đã được bảo quản; nấm đã được bảo quản; lạc đã chế biến; đậu Hà lan đã được bảo quản; 
đậu đã được bảo quản; nước canh thịt; nước canh thịt cô đặc; cá [không còn sống]; cá 
mòi; thịt cá ngừ; thịt; thịt bò muối.  

 
 

(210) 4-2013-03578 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 
(731) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD  (MY)

31st Floor, Menara Dato'Onn, Putra 
World Trade Centre, 45 Jalan Tun Ismail 
- 50480 Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa; sữa chua; dầu ngô; dầu có thể ăn được; chất béo ăn được; bơ 
thực vật; bơ; dầu cọ cho thực phẩm; dầu hạt cọ cho thực phẩm; cà chua nghiền nhuyễn; 
nước ép cà chua dùng để nấu ăn; nước rau ép dùng để nấu nướng; rau đóng hộp; đậu lăng 
đã được bảo quản; nấm đã được bảo quản; lạc đã chế biến; đậu Hà lan đã được bảo quản; 
đậu đã được bảo quản, nước canh thịt; nước canh thịt cô đặc; cá [không còn sống]; cá 
mòi; thịt cá ngừ; thịt; thịt bò muối.  
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(210) 4-2013-03579 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD  (MY)

31st Floor, Menara Dato'Onn, Putra 
World Trade Centre, 45 Jalan Tun Ismail 
- 50480 Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa; sữa chua; dầu ngô; dầu có thể ăn được; chất béo ăn được; bơ 
thực vật; bơ; dầu cọ cho thực phẩm; dầu hạt cọ cho thực phẩm; cà chua nghiền nhuyễn; 
nước ép cà chua dùng để nấu ăn; nước rau ép dùng để nấu nướng; rau đóng hộp; đậu lăng 
đã được bảo quản; nấm đã được bảo quản; lạc đã chế biến; đậu Hà lan đã được bảo quản; 
đậu đã được bảo quản; nước canh thịt; nước canh thịt cô đặc; cá [không còn sống]; cá 
mòi; thịt cá ngừ; thịt; thịt bò muối.  

 
 

(210) 4-2013-03580 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.13.1; 26.2.7; 1.15.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen. 
(731) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD  (MY)

31st Floor, Menara Dato'Onn, Putra 
World Trade Centre, 45 Jalan Tun Ismail 
- 50480 Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa; sữa chua; dầu ngô; dầu có thể ăn được; chất béo ăn được; bơ 
thực vật; bơ; dầu cọ cho thực phẩm; dầu hạt cọ cho thực phẩm; cà chua nghiền nhuyễn; 
nước ép cà chua dùng để nấu ăn; nước rau ép dùng để nấu nướng; rau đóng hộp; đậu lăng 
đã được bảo quản; nấm đã được bảo quản; lạc đã chế biến; đậu Hà lan đã được bảo quản; 
đậu đã được bảo quản; nước canh thịt; nước canh thịt cô đặc; cá [không còn sống]; cá mòi 
(không còn sống); thịt cá ngừ, thịt, thịt bò muối.  

 
 

(210) 4-2013-03581 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đen, đỏ, vàng. 
(731) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD  (MY)

31st Floor, Menara Dato'Onn, Putra 
World Trade Centre, 45 Jalan Tun Ismail 
- 50480 Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa; sữa chua; dầu ngô; dầu có thể ăn được; chất béo ăn được; bơ 
thực vật; bơ; dầu cọ cho thực phẩm; dầu hạt cọ cho thực phẩm; cà chua nghiền nhuyễn; 
nước ép cà chua dùng để nấu ăn; nước rau ép dùng để nấu nướng; rau đóng hộp; đậu lăng 
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đã được bảo quản; nấm đã được bảo quản; lạc đã chế biến; đậu Hà Lan đã được bảo quản; 
đậu đã được bảo quản; nước canh thịt; nước canh thịt cô đặc; cá [không còn sống]; cá mòi 
(không còn sống); thịt cá ngừ; thịt; thịt bò muối. 

 
 

(210) 4-2013-03582 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xanh lá cây, vàng 
(731) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD  (MY)

31st Floor, Menara Dato'Onn, Putra 
World Trade Centre, 45 Jalan Tun Ismail 
- 50480 Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa; sữa chua; dầu ngô; dầu có thể ăn được; chất béo ăn được; bơ 
thực vật; bơ; dầu cọ cho thực phẩm; dầu hạt cọ cho thực phẩm; cà chua nghiền nhuyễn; 
nước ép cà chua dùng để nấu ăn; nước rau ép dùng để nấu nướng; rau đóng hộp; đậu lăng 
đã được bảo quản; nấm đã được bảo quản; lạc đã chế biến; đậu Hà lan đã được bảo quản; 
đậu đã được bảo quản; nước canh thịt; nước canh thịt cô đặc; cá [không còn sống]; cá mòi 
(không còn sống); thịt cá ngừ; thịt; thịt bò muối. 

 
 

(210) 4-2013-03583 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) PACIFIC INTER-LINK SDN BHD  (MY)

31st Floor, Menara Dato'Onn, Putra 
World Trade Centre, 45 Jalan Tun Ismail 
- 50480 Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm sữa; sữa chua; dầu ngô; dầu có thể ăn được; chất béo ăn được; bơ 
thực vật; bơ; dầu cọ cho thực phẩm; dầu hạt cọ cho thực phẩm; cà chua nghiền nhuyễn; 
nước ép cà chua dùng để nấu ăn; nước rau ép dùng để nấu nướng; rau đóng hộp; đậu lăng 
đã được bảo quản; nấm đã được bảo quản; lạc đã chế biến; đậu Hà lan đã được bảo quản; 
đậu đã được bảo quản; nước canh thịt; nước canh thịt cô đặc; cá [không còn sống]; cá mòi 
(không còn sống); thịt cá ngừ; thịt; thịt bò muối. 

 
 

(210) 4-2013-03584 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.3.1 
(591) Đen, trắng, vàng, da cam. 
(731) SCR Corporation Sdn Bhd.  (MY)

1st Floor, Lot 7487-7489, Block 16, 
Taman Timberland, 3rd Mile, Rock 
Road, Sarawak, Kuching, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 16: Phong bì [văn phòng phẩm]; giấy dính [văn phòng phẩm]; túi [phong bì, bao 
nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; tờ giấy có in sẵn tiêu đề [văn phòng 
phẩm]; danh thiếp [văn phòng phẩm]; biển hiệu bằng giấy hoặc bìa cứng.  

 
 

(210) 4-2013-03586 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 

Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2013-03590 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất nước mắm Kim Ngư  
(VN) 
Lô 12A khu quy hoạch sản xuất nước 
mắm Phú Hài, phường Phú Hài, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm nêm, nước chấm có nguồn gốc từ động vật, dầu ăn, cá hộp, 

bơ thực vật.  
 
 

(210) 4-2013-03591 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nước mắm Kim Ngư  
(VN) 
Lô 12A khu quy hoạch sản xuất nước 
mắm Phú Hài, phường Phú Hài, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm nêm, nước chấm có nguồn gốc từ động vật, dầu ăn, cá hộp, 

bơ thực vật.  
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(210) 4-2013-03592 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nước mắm Kim Ngư  
(VN) 
Lô 12A khu quy hoạch sản xuất nước 
mắm Phú Hài, phường Phú Hài, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm nêm, nước chấm có nguồn gốc từ động vật, dầu ăn, cá hộp, 
bơ thực vật.  

 
 

(210) 4-2013-03593 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất nước mắm Kim Ngư  
(VN) 
Lô 12A khu quy hoạch sản xuất nước 
mắm Phú Hài, phường Phú Hài, thành 
phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm, mắm nêm, nước chấm có nguồn gốc từ động vật, dầu ăn, cá hộp, 
bơ thực vật.  

 
 

(210) 4-2013-03597 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.9; A27.5.7; A26.11.7 (540) 

  

(731) Tăng Thành Sơn  (VN) 
133 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 35: Quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; 
cho thuê không gian quảng cáo; bán đấu giá; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích 
bán hàng hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông 
cho mục đích bán lẻ. 

 
 

(210) 4-2013-03598 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Tăng Thành Sơn  (VN) 
133 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 14: Vòng đeo tay; dây chuyền; đồng hồ; hoa tai; đồ trang sức, đồ kim hoàn; đồ 
trang trí. 

 
 

(210) 4-2013-03599 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Tăng Thành Sơn   (VN) 
133 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo dùng ở bãi biển; quần áo lót đàn bà; váy; quần áo; dép; giày. 
 
 

(210) 4-2013-03600 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Đạt Thành  (VN)
Số 30, Lô A, chợ Mỹ Đức, ấp Mỹ Thiện, 
xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An 
Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ. 
 
 

(210) 4-2013-03601 (220) 27.02.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 24.13.1; A1.1.10; 5.13.4; 26.4.1 
(591) Xanh lam, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
xây dựng bệnh viện Việt Nhật  
(VN) 
Số 14A1, ngõ 49, đường Linh Lang, phường
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hòa không khí; giám sát việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ 
xây, lát.   

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế tại bệnh viện; bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; cho thuê thiết bị y tế. 
 
 

(210) 4-2013-03602 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 4.3.3; 26.1.2 
(591) Vàng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đỗ Phú Dũng  
(VN) 
Tổ 23 (thửa số 480, tờ bản đồ 7), phường 
Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng  
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(511)   Nhóm 30: Cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê các loại.  
 
 

(210) 4-2013-03603 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 26.2.3 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tin học hệ thống Hợp 
Nhất  (VN) 
114 Nguyễn Văn Lượng, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Mực dùng cho máy in. 
 
 

(210) 4-2013-03604 (220) 27.02.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; 3.13.1; A3.13.24 
(591) xanh lá đậm, hồng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIKOS   (VN) 
275 Lạch Tray, phường Đằng Giang, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-03605 (220) 27.02.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 3.13.1; A3.13.24 
(591) Vàng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VIKOS    (VN) 
275 Lạch Tray, phường Đằng Giang, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-03607 (220) 27.02.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 5.5.15 
(591) Xanh dương, đỏ, tím nhạt. hồng, vàng, 

đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bá Ninh  (VN) 
Tiểu khu 5, thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh 
Gia, tỉnh Thanh Hoá  

 

(511)   Nhóm 02: Sơn PU. 
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(210) 4-2013-03608 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) JOHNSON & JOHNSON  (US) 
One Johnson & Johnson Plaza, New 
Brunswick, New Jersey, 08933, U.S.A. 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2013-03610 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.7.17; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Đen, xanh dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và du 
lịch Anh Anh  (VN) 
72-74 Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành, Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quầy rượu; đặt chỗ ở tạm 
thời, đặt chỗ trọ; dịch vụ quán café; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà 
hàng thực hiện; dịch vụ khách sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; cho thuê 
phòng họp; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ du lịch.  

 
 

(210) 4-2013-03611 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH TODI   (VN) 
107 B tầng 2, phố Yên Phụ, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y. 
 
 

(210) 4-2013-03612 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH TODI   (VN) 
107 B tầng 2, phố Yên Phụ, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông y. 
 
 

(210) 4-2013-03613 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A17.2.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tân Hưng 
Phó  (VN) 
Phòng 302 nhà C khu đô thị mới Dịch 
Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc; đá qụý; bạch kim; ngọc trai; đồ trang sức làm bằng vàng, bạc, đá 
quý, bạch kim và ngọc trai.  

 
 

(210) 4-2013-03614 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; A26.4.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại, 
sản xuất và dịch vụ KEIKO 
Việt Nam   (VN) 
Số 2, ngõ 92, đường Nguyễn Sơn, 
phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 18: Ví da, túi xách tay, va li, túi đi học, túi du lịch.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, dây thắt lưng da (trang phục).  
 
 

(210) 4-2013-03615 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A3.4.4; 3.4.13; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhà Máy Phân Bón Thắng Lợi  
(VN) 
Thôn Phú Sen Đông, xã Hòa Định Tây, 
huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2013-03616 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.4.2; 26.7.25 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Khải Hoàn Vinh  
(VN) 
32 đường số 13 phường 04, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược liệu, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế dung trong ngành y.  
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(210) 4-2013-03617 (220) 26.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
One Health   (VN) 
5 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03618 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
One Health   (VN) 
5 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03619 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
One Health   (VN) 
5 Quang Trung, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03620 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông H.O.M.E.B.E.E  (VN) 
Số 201 Hoàng Diệu, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch; vận tải; cho thuê phương tiện vận chuyển; vận chuyển hành khách.  
 

Nhóm 43: Đặt chỗ ở khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; cho thuê phòng 
họp.  
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(210) 4-2013-03621 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Limewalk 
Flower  (VN) 
Unit 16 GF, tòa nhà Kumho Asiana, 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố  Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hoa, trà, cà phê.  

 
(210) 4-2013-03622 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Shinpoong Daewoo  (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-03623 (220) 24.02.2011 
(641) 4-2011-02925 (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Trần Quốc Hùng  (VN) 
Thôn Tiền, An Châu,  Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố.  
 

Nhóm 11: Bếp ga; ấm điện; nồi cơm điện; quạt điện; chảo điện.  
 
 

(210) 4-2013-03624 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.5.1 
(591) Vàng, đỏ. 
(731) Nguyễn Xuân Cảnh  (VN) 

Số 6, đường Âu Cơ, tổ 18, phường Tứ 
Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Túi đá chườm cho mục đích y tế; túi nước cho mục đích y tế; gối được làm 

nóng bằng điện cho mục đích y tế; đệm sưởi ấm, dùng điện, cho mục đích y tế; chăn dùng 
điện cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2013-03625 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) 1. Ngô Quốc Anh  (VN) 
Số 28, ngách 535, ngõ 2, phố Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
2. Hoàng Xuân Hoan  (VN) 
Số 126, phố Triệu Việt Vương, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2013-03626 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.2.3; 26.2.1 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 
(731) Công ty luật TNHH một thành 

viên Chánh Phương  (VN) 
19 đường số 50D, phường Tân Tạo, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp luật. 
 
 

(210) 4-2013-03628 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thuốc lá Thanh Hóa   (VN) 
Thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh 
Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2013-03630 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây lắp điện 
I   (VN) 
Số 18 Lý Văn Phúc, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 04: Năng lượng điện.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng. 
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(210) 4-2013-03631 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Vàng, xám, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ Đạt 
Thuận  (VN) 
527/11B Điện Biên Phủ, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Lắp dựng các cấu kiện cơ khí công trình công nghiệp, lắp đặt các hệ thống 
điện, điện tử, viễn thông và cơ khí; sửa chữa và bảo trì các thiết bị và hệ thống công nghệ 
nhiệt điện; xây dựng dân dụng và công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2013-03633 (220) 27.02.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh, đỏ, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Lê Thị Tuyết  (VN) 
55/24/40 đường Thành Mỹ, phường 8, 
quận Tân Bình 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo, hàng may sẵn, giày dép, mũ (nón), thắt lưng, khăn quàng 
cổ, phụ liệu may mặc.  

 
 

(210) 4-2013-03634 (220) 27.02.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 2.5.2; A25.7.3; A3.13.7 
(591) Đỏ, trắng, đen, xám, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ An Ngọc Phát  (VN) 
816/75-816/77 quốc lộ 1A, phường Thạnh
Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa lưới chống muỗi bằng kim loại; cửa nhôm; cửa cuốn bằng kim loại; cửa 
lưới bằng inox; lưới cách ly bằng kim loại; hàng rào sắt.  

 
 

(210) 4-2013-03635 (220) 27.02.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.5; A1.1.10; A16.1.5 
(591) Xanh sẫm, xanh da trời, vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Trường Cao đẳng Điện tử - 
Điện lạnh Hà Nội   (VN) 
Ngõ 86, phố Chùa Hà, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]. 
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(210) 4-2013-03636 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 3.7.17; A7.1.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH vệ sinh công 
nghiệp Hương Thạch  (VN) 
613B Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các dụng cụ, thiết bị ngành vệ sinh công nghiệp và dân dụng.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh các công trình công nghiệp và dân dụng; vệ sinh làm sạch nhà 
cửa, lau chùi kính.  

 
 

(210) 4-2013-03637 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần sáng tạo Âu 
Châu  (VN) 
162 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03638 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng  (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03639 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Kim 
Long  (VN) 
Lô số 2, khu A tập thể Liên Cơ Quan - 
Từ Liêm, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-03640 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
phân phối và phát triển DAD  
(VN) 
Số nhà 4, ngách 2, ngõ 9 phố Trần Quốc 
Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2013-03641 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Kim 
Long  (VN) 
Lô số 2, khu A tập thể Liên Cơ quan - Từ 
Liêm, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03642 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Kim 
Long    (VN) 
Lô số 2, khu A tập thể Liên Cơ quan - Từ 
Liêm, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03643 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần BIOVACCINE 
Việt Nam  (VN) 
Số 10, lô 12A, đường Trung Hoà, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Rượu thuốc để chữa bệnh, rượu thảo dược (dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2013-03644 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần BIOVACCINE 
Việt Nam   (VN) 
Số 10, lô 12A, đường Trung Hoà, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Rượu thuốc để chữa bệnh, rượu thảo dược (dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2013-03647 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Ghi, trắng, xanh nước biển. 
(731) LABORATORIOS RECALCINE S.A.  

(CL) 
Avenida Pedro de Valdivia 295, 7500524 
Providencia, Santiago, Chile   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược dùng để chữa bệnh cho người; dược phẩm; dịch truyền và các 
chế phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03649 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.5.1; 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh dương, nâu, đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Cơ sở gia công cà phê Linh 
Anh  (VN) 
Số 665 D5/10, khu vực Bình Trung, 
phường Long Hòa, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà.  
 
 

(210) 4-2013-03651 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Trắng, xám. (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
viễn thông Kim Long  (VN) 
340D Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại đi động, thiết bị điện thoại, máy ghi âm, máy tính xách tay, 
máy tính bảng.  

 
 

(210) 4-2013-03652 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; 1.15.3; 26.4.2; A26.4.24 
(591) Trắng, đen, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và tầm nhìn Yêu Âm Nhạc  (VN)
125/20 Hoà Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức hội thảo hội nghị (mục đích văn hoá, giải trí và giáo dục); dịch 

vụ giải trí như việc sản xuất và phát hành phim động và các chương trình truyền hình; 
dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp. 

 
 

(210) 4-2013-03653 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; 26.4.2; A16.1.11 
(591) Trắng, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và tầm nhìn Yêu Âm Nhạc  (VN)
125/20 Hoà Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp thông tin qua điện thoại, điện thoại cầm tay, thiết bị truyền 

thông không dây và internet. 
 
 

(210) 4-2013-03654 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 16.1.4; 16.1.14; A1.1.10; 26.4.2 
(591) Trắng, đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và tầm nhìn Yêu Âm Nhạc  (VN)
125/20 Hoà Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh và truyền hình; phát sóng các chương trình truyền hình; 

dịch vụ thông tin liên lạc và viễn thông cung cấp qua mạng internet và mạng viễn thông; 
dịch vụ thư điện tử; dịch vụ nhắn tin; dịch vụ cung cấp đường vào mạng máy tính toàn 
cầu. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
927 

(210) 4-2013-03655 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; 26.4.2; 16.3.1 
(591) Trắng, đen, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và tầm nhìn Yêu Âm Nhạc  (VN)
125/20 Hoà Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 38: Các dịch vụ thông tin truyền thông (cụ thể là vô tuyến truyền hình và vô tuyến 

truyền hình cáp truyền thông tin qua mạng máy tính); dịch vụ phát thanh và truyền hình; 
dịch vụ thông tin liên lạc và viễn thông cung cấp qua mạng internet và mạng viễn thông; 
dịch vụ thư điện tử; dịch vụ nhắn tin. 

 
 

(210) 4-2013-03656 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; 26.4.2; 16.1.13 
(591) Trắng, đen, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và tầm nhìn Yêu Âm Nhạc  
(VN) 
125/20 Hoà Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh và truyền hình; phát sóng các chương trình truyền hình; 

dịch vụ thông tin liên lạc và viễn thông cung cấp qua mạng internet và mạng viễn thông; 
dịch vụ thư điện tử; dịch vụ nhắn tin; dịch vụ cung cấp đường vào mạng máy tính toàn 
cầu. 

 
 

(210) 4-2013-03657 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; 26.4.2; 26.3.1; A15.9.11 
(591) Trắng, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
và tầm nhìn Yêu Âm Nhạc  
(VN) 
125/20 Hoà Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi 

tính; dịch vụ cung cấp thông tin trên internet (nhằm mục đích quảng cáo, thương mại, 
mua bán hàng hoá); thông tin kinh doanh; quan hệ công chúng. 
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(210) 4-2013-03658 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; A26.4.24 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và sản xuất hàng tiêu dùng 
HACOPRO   (VN) 
Thôn Tân Phú Mỹ, xã Vật Lại, huyện Ba 
Vì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 21: Cốc, khay đựng thức ăn, bộ đồ vệ sịnh để trong phòng, chổi lông, chổi quét 
thảm, dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay. 

 
 

(210) 4-2013-03659 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Duyên Lành  (VN) 
Số 370B Cách Mạng Tháng Tám, phường 
10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hộ cho các công trình (chống tai nạn). 
 

Nhóm 11: Cánh quạt nhựa sục khí để nuôi thủy sản; khung phao nhựa để chứa cánh quạt; 
cánh quạt đẩy nước; quạt gió. 

 
 

(210) 4-2013-03661 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, trắng. 
(731) Công ty TNHH Thế Hệ Mới   (VN)

309 Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 
 

(210) 4-2013-03662 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH ALFA (Sài Gòn)  
(VN) 
Lô B45, đường số 11, khu công nghiệp 
Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2013-03663 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) BASF SE  (DE) 
Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, GERMANY  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp, đặc biệt là chế 

phẩm tăng cường cây trồng, chế phẩm hóa học và/hoặc sinh học điều tiết ứng suất của cây 
trồng; chế phẩm điều tiết sự tăng trưởng của cây trồng, chế phẩm hoá học để xử lý hạt 
giống, chất có hoạt tính bề mặt; hoá chất tự nhiên hoặc nhân tạo dùng làm bả hoặc tác 
nhân giới tính để làm xáo trộn côn trùng.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm dùng để chống và diệt loài gây hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; 
thuốc trừ sâu.  

 
 

(210) 4-2013-03664 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.4.24 
(731) HIFI INTERNATIONAL CO., LTD.  

(TH) 
87/123-125 Tessabal Songkroh Road, 
Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 
THAILAND  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh; ăng ten thu phát sóng vô tuyến; vỏ hộp loa; máy đọc 
đĩa com pắc; loa; ra đi ô; máy thu thanh và thu hình; thiết bị tái tạo âm thanh, máy nghe 
nhạc âm thanh nổi dùng cho cá nhân; thiết bị thu hình.  

 
 

(210) 4-2013-03665 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) NEUTROGENA CORPORATION  (US) 
5760 West 96th Street, Los Angeles, 
California 90045, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Kem giữ ẩm cho da mặt; chế phẩm để làm sạch da mặt; chế phẩm chăm sóc trị 
liệu da mặt; mặt nạ đắp mặt; xà phòng dùng để rửa mặt; phấn thoa mặt; nước hoa hồng 
(mỹ phẩm); chế phẩm tẩy trang; nước thơm dùng cho cơ thể; chế phẩm để tắm.  
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(210) 4-2013-03666 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.9.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, ghi xám, xanh dương, trắng. 
(731) Đào Đông Gian  (VN) 

Phú Hiệp 2, xã Hòa Hiệp Trung, huyện 
Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (mixer); ống nói 

(micro); đầu đọc đĩa kỹ thuật số.  
 
 

(210) 4-2013-03669 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; A11.3.3; A5.3.13; A11.3.9 
(591) Đen, xanh lá nhạt, nâu đỏ, vàng, xanh lá 

đậm. 

(540) 

  

(731) Trần Văn Phụng  (VN) 
Số nhà 126/14, đường Hương Lộ II, 
phường Long Châu, thị xã Tân Châu, 
tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 
 

(210) 4-2013-03670 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.3.1; A26.11.12; 1.3.2 
(731) Xiamen sunurt Aquatic 

Product Industrial Trade 
Co., Ltd   (CN) 
Yangtang Village, Dadeng Town, 
XiangAn District, Fujian, China  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Táo tía nướng; rau đã được bảo quản; rau đã sấy khô; thịt lợn ướp; động vật có 

vỏ cứng, không còn sống; cá đóng hộp.  
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở trà; đường; bột nhão thực phẩm; thực phẩm giàu tinh bột; 
rong [gia vị]; gia vị.  
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(210) 4-2013-03671 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.15.9; 26.15.11 
(731) ARTS OPTICAL COMPANY LIMITED  

(HK) 
308, 3/f., Sunbeam centre, 27 Shing yip 
street, Kwun tong, Kowloon, Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt [quang học]; gọng kính đeo mắt; thấu kính quang học; kính râm; 

kính áp tròng; dây xích đeo cho kính mắt; hộp đựng kính đeo mắt; dây nhỏ đeo kính mắt; 
hộp đựng kính áp tròng.  

 
 

(210) 4-2013-03672 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) ARTS OPTICAL COMPANY LIMITED  

(HK) 
308, 3/f., Sunbeam centre, 27 Shing yip 
street, Kwun Tong, Kowloon, hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính đeo mắt [quang học]; gọng kính đeo mắt; thấu kính quang học; kính râm; 

kính áp tròng; dây xích đeo cho kính mắt; hộp đựng kính đeo mắt; đây nhỏ đeo kính mắt; 
hộp đựng kính áp tròng.  

 
 

(210) 4-2013-03673 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 5.3.20; 5.7.3 
(591) Xanh, trắng. 
(731) Công ty TNHH giống cây 

trồng Tiến Lượng  (VN) 
Đội 8, xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; phân bón; chế phẩm phân bón.  
 

Nhóm 31: Hạt [hạt giống]; hạt giống thực vật; cây giống; thức ăn cho động vật.  
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(210) 4-2013-03674 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.13.25; 2.9.1 
(591) Xanh ngọc thạch đậm, xanh ngọc thạch 

nhạt, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Cao Su Việt  (VN) 
19 Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 01: Khí etylen dùng trong bộ dụng cụ khai thác mủ cao su.  

 
 

(210) 4-2013-03675 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần cơ điện lạnh 
Toàn Phát    (VN) 
Đường 206 Khu D, khu công nghiệp Phố 
Nối A huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu bảo ôn cách nhiệt dạng ống: bông gốm dạng ống; bông khoáng dạng 

ống, cao su xốp dạng ống; cao su lưu hóa dạng ống; vật liệu bảo ôn cách nhiệt dạng tấm: 
bông khoáng dạng tấm; cao su xốp dạng tấm; cao su lưu hóa dạng tấm; vật liệu bảo ôn 
cách nhiệt dạng cuộn: bông khoáng dạng cuộn; bông gốm dạng cuộn; bông thủy tinh. 

 
Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu: vật liệu bảo ôn cách nhiệt dạng ống: bông gốm dạng 
ống; bông khoáng dạng ống; cao su xốp dạng ống; cao su lưu hóa dạng ống; vật liệu bảo 
ôn cách nhiệt dạng tấm; bông khoáng dạng tấm; cao su xốp dạng tấm; caọ su lưu hóa 
dạng tấm; vật liệu bảo ôn cách nhiệt dạng cuộn: bông khoáng dạng cuộn; bông gốm dạng 
cuộn; bông thủy tinh. 

 
 

(210) 4-2013-03676 (220) 27.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 15.1.22 
(591) Xanh dương, đen, trắng, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hồng Thiện  (VN) 
Khu phố Cầu Xéo, xã Hậu Thành, huyện 
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 07: Máy gặt đập liên hợp. 
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(210) 4-2013-03677 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.13.25 (540) 

 

(731) Nguyễn Thanh Lộc  (VN) 
329 Trệt An Dương Vương, phường 11, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa DVD; loa; máy tăng âm (ampli); đầu máy đọc phát kỹ thuật số; đầu 
máy hát karaoke; bộ trộn âm.  

 
 

(210) 4-2013-03678 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Trắng, đỏ. (540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Thùy Liêm  
(VN) 
Số 143/50/20 đường liên khu 5-6, 
phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 18: Ví tiền; túi xách; vali du lịch; ba lô; túi du lịch; cặp học sinh. 
 
 

(210) 4-2013-03679 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A26.11.13; 25.7.20; 
26.11.3 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thế Giới Gỗ  
(VN) 
K321/10 Tôn Đản, phường Hòa Phát, 
quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 20: Giường; tủ; bàn; ghế; tủ bếp; kệ bằng gỗ. 
 

Nhóm 37: Giao nhận thầu trang trí nội thất đồ gỗ; sửa chữa lắp đặt cửa sổ; cửa đi; cửa 
chính; cống, ngõ. 

 
 

(210) 4-2013-03680 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH giấy Anh Dũng  
(VN) 
Số nhà 685, cụm Tân Mai, xã Đa Mai, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy viết; giấy thấm; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; giấy nhà vệ sinh; 

giấy làm từ bột gỗ. 
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(210) 4-2013-03681 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 1.15.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH giấy Anh Dũng  
(VN) 
Số nhà 685, cụm Tân Mai, xã Đa Mai, 
thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy viết; giấy thấm; khăn lau bằng giấy; khăn ăn bằng giấy; giấy nhà vệ sinh; 

giấy làm từ bột gỗ. 
 

(210) 4-2013-03682 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.3.11; A5.3.13; 5.5.19; A5.5.20 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Phạm Thanh Tú  (VN) 
78C47 Phạm Ngũ Lão, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê.  

 
 

(210) 4-2013-03683 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

 

(731) Ngô Thành Nam  (VN) 
99 đường Hùng Vương, khu phố Đồng 
Tâm, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, 
tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2013-03684 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty TNHH điện tử Kim 

Mạnh Hùng  (VN) 
K67 đường DC9, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi), đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; máy tăng âm (ampli); bộ 

trộn âm (micxơ); ống nói (micrô). 
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(210) 4-2013-03685 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.11.1; 5.3.11; A5.3.14 
(591) Nâu đỏ, vàng nghệ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông tiếp thị Xu Hướng  (VN) 
550D Điện Biên Phủ, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Nhang thắp (hương).  
 
 

(210) 4-2013-03686 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 
thuật Tín Việt  (VN) 
8 đường số 23, khu phố 2, phường Bình 
Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong công nghiệp; hoá chất để ngâm, tẩm, thấm sợi vải hàng 
dệt; hoá chất dùng để làm bóng sợi vải, hàng dệt; hoá chất dùng để chống thấm nước cho 
sợi vải, hàng dệt; hoá chất dùng để làm bóng màu, sáng màu dùng trong công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2013-03687 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 
thuật Tín Việt   (VN) 
8 đường số 23, khu phố 2, phường Bình 
Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong công nghiệp; hoá chất để ngâm, tẩm, thấm sợi vải hàng 
dệt; hoá chất dùng để làm bóng sợi vải, hàng dệt; hoá chất dùng để chống thấm nước cho 
sợi vải, hàng dệt; hoá chất dùng để làm bóng màu, sáng màu dùng trong công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2013-03688 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 
thuật Tín Việt   (VN) 
8 đường số 23, khu phố 2, phường Bình 
Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong công nghiệp; hoá chất để ngâm, tẩm, thấm sợi vải hàng 
dệt; hoá chất dùng để làm bóng sợi vải, hàng dệt; hoá chất dùng để chống thấm nước cho 
sợi vải, hàng dệt; hoá chất dùng để làm bóng màu, sáng màu dùng trong công nghiệp. 
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(210) 4-2013-03689 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 
thuật Tín Việt   (VN) 
8 đường số 23, khu phố 2, phường Bình 
Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong công nghiệp; hoá chất để ngâm, tẩm, thấm sợi vải hàng 

dệt; hoá chất dùng để làm bóng sợi vải, hàng dệt; hoá chất dùng để chống thấm nước cho 
sợi vải, hàng dệt; hoá chất dùng để làm bóng màu, sáng màu dùng trong công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2013-03690 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.15.21; 26.13.25; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng. 
(731) National Agricultural 

Cooperative Federation   (KR)
75, 1-ga, Chungjeong-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đã được sấy khô; thực phẩm làm từ rau để lên men (rau muối); rau đã 

được sấy khô; quả hạch đã chế biến; đậu đã được bảo quản; thịt; tnmg; sữa; dầu ăn; thực 
phẩm làm từ cá; sâm đỏ đã được chế biến.   

 
 

(210) 4-2013-03691 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 24.15.21; 26.13.25 
(591) Vàng, trắng. 
(731) National Agricultural 

Cooperative Federation   (KR)
75, 1-ga, Chungjeong-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bột mì cho thực phẩm; bánh xăng đuých; bánh kẹo; bánh quế; đường; 

bánh gạo; xốt đậu nành; gia vị; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở chè (trà); 
mật ong; đồ gia vị.   
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(210) 4-2013-03692 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.15.21; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Vàng, trắng. 
(731) National Agricultural 

Cooperative Federation   (KR)
75, 1-ga, Chungjeong-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea    

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 31: Thóc chưa chế biến; rau tươi; hạt chưa chế biến làm hạt giống; quả tươi; bụi 

cây; con sò [sống]; nấm tươi; hạt giống thực vật; quả hạch thô; yến mạch thô; hạt lúa 
mạch đen; tảo (sống) cho tiêu dùng cho người hoặc động vật.   

 
 

(210) 4-2013-03693 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.15.21; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Vàng, trắng. 
(731) National Agricultural 

Cooperative Federation   (KR)
75, 1-ga, Chungjeong-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea    

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống hương vị trái cây không chứa cồn; đồ uống không chứa cồn; đồ uống 

chế biến từ rau hoặc trái cây không chứa cồn; nước uống có gaz; nước uống sô đa; đồ 
uống không chứa cồn, đặc biệt là nước uống; đồ uống từ gạo có vị ngọt không chứa cồn; 
chiết xuất của sâm đỏ làm đồ uống; bia.  

 
 

(210) 4-2013-03695 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 24.15.21; 26.13.25 
(591) Vàng, trắng. 
(731) National Agricultural 

Cooperative Federation   (KR)
75, 1-ga, Chungjeong-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea    

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ chứng 

khoán; dịch vụ máy rút tiền tự động; dịch vụ bảo hiểm.   
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(210) 4-2013-03696 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 24.15.21; 26.13.25 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) National Agricultural 

Cooperative Federation   (KR)
75, 1-ga, Chungjeong-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea    

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đã được sấy khô; thực phẩm làm từ rau để lên men (rau muối); rau đã 

được sấy khô; quả hạch đã chế biến; đậu đã được bản quản; thịt; trứng; sữa; dầu ăn; thực 
phẩm làm từ cá; sâm đỏ đã được chế biến.  

 
 

(210) 4-2013-03697 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.15.21; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) National Agricultural 

Cooperative Federation   (KR)
75, 1-ga, Chungjeong-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea    

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo; bột mì cho thực phẩm; bánh xăng đuých; bánh kẹo; bánh quế, đường; 

bánh gạo; xốt đậu nành; gia vị; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở chè (trà); 
mật ong; đồ gia vị.   

 
 

(210) 4-2013-03698 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.15.21; 26.13.25; 26.1.1 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) National Agricultural 

Cooperative Federation   (KR)
75, 1-ga, Chungjeong-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea    

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 31: Thóc chưa chế biến; rau tươi; hạt chưa chế biến làm hạt giống; quả tươi; bụi 

cây; con sò [sống]; nấm tươi; hạt giống thực vật; quả hạch thô; yến mạch thô; hạt lúa 
mạch đen; tảo (sống) cho tiêu dùng cho người hoặc động vật.   
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(210) 4-2013-03699 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.15.21; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) National Agricultural 

Cooperative Federation   (KR)
75, 1-ga, Chungjeong-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea    

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống hương vị trái cây không chứa cồn; đồ uống không chứa cồn; đồ uống 

chế biến từ rau hoặc trái cây không chứa cồn; nước uống có gaz; nước uống sô đa; đồ 
uống không chứa cồn, đặc biệt là nước uống; đồ uống từ gạo có vị ngọt không chứa cồn; 
chiết xuất của sâm đỏ làm đồ uống; bia.  

 
 

(210) 4-2013-03701 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 26.13.25; 24.15.21 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) National Agricultural 

Cooperative Federation   (KR)
75, 1-ga, Chungjeong-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea    

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ chứng 

khoán; dịch vụ máy rút tiền tự động; dịch vụ bảo hiểm.   
 
 

(210) 4-2013-03702 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.15.21; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) National Agricultural 

Cooperative Federation   (KR)
75, 1-ga, Chungjeong-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ chứng 

khoán; dịch vụ máy rút tiền tự động; dịch vụ bảo hiểm. 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-03703 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.13.25; 26.1.1; 24.15.21 
(591) Vàng, đen, trắng. 
(731) National Agricultural 

Cooperative Federation   (KR)
75, 1-ga, Chungjeong-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; dịch vụ chứng 

khoán; dịch vụ máy rút tiền tự động; dịch vụ bảo hiểm.  
 
 

(210) 4-2013-03704 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.15.21; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Vàng, xanh nước biển đậm, xanh lá cây, 

trắng. 
(731) National Agricultural 

Cooperative Federation   (KR)
75, 1-ga, Chungjeong-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea    

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống hương vị trái cây không chứa cồn; đồ uống chế biến từ rau hoặc trái 

cây không chứa cồn; đồ uống không chứa cồn, đặc biệt là nước uống; đồ uống từ gạo có 
vị ngọt không chứa cồn; chiết xuất của sâm đỏ làm đồ uống.   

 
 

(210) 4-2013-03705 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 24.15.21; 26.13.25 
(591) Vàng, xanh nước biển đậm, xanh lá cây, 

trắng. 
(731) National Agricultural 

Cooperative Federation  (KR) 
75, 1-ga, Chungjeong-ro, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lưu giữ các sản phẩm nông nghiệp; dịch vụ lưu giữ các sản phẩm từ 

biển; dịch vụ lưu giữ các sản phẩm từ trại nuôi gia súc; dịch vụ lưu giữ thức ăn hoặc đồ 
uống; dịch vụ xếp hàng vào kho lạnh. 
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(210) 4-2013-03706 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.1.6; A3.1.24 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại quảng cáo Nhất 
Việt  (VN) 
Lầu 3, số 243 Huỳnh Văn Bánh, phường 
12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Chương trình điều hành máy vi tính; chương tình máy vi tính; chương trình vận 
hành máy vi tính.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; bố trí sắp đặt cho mục đích quảng cáo, phác thảo 
cách trình bày trên các tài liệu cho mục đích quảng cáo, dịch vụ maket cho mục đích 
quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ soạn thảo tài liệu 
quảng cáo; gập nhật tài liệu quảng cáo.  

 

Nhóm 42: Tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống 
máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác, tạo lập và duy trì trang tin điện tử 
cho người khác; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính; bảo 
dưỡng phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2013-03707 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần ứng dụng 
công nghệ sinh học An Thái  
(VN) 
Lô B02-B03 khu công nghiệp Hòa Phú, 
xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, 
tỉnh §¾k L¾k 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ đại diện SHCN 
Minh Anh (MINH ANH IP REPR SERV 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón (bao gồm cả phân hữu cơ sinh học và phân bón lá). 
 

Nhóm 35: Bán buôn: phân bón, hóa chất dùng trong nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực 
vật và hóa chất nhà nước cấm). 

 
 

(210) 4-2013-03709 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ, trắng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần gia dụng 
Việt Hàn  (VN) 
Số 102 ngõ 51 Lương Khánh Thiện, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện, bếp ga, ấm siêu tốc, quạt điện, nồi áp suất 
dùng điện (nồi hầm), bếp nấu dùng điện (bếp lẩu). 

 
Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo rán không dùng điện (nhôm hoặc inôc), bộ nồi nấu 
không dùng điện (nhôm hoặc inôc). 

 
 

(210) 4-2013-03710 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật  (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 09: Trang thiết bị âm thanh: máy tăng âm, loa, đầu đọc đĩa hình MIDI.  

 
 

(210) 4-2013-03712 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hoan Châu Phạm  (VN) 
21/5A Trần Xuân Soạn, khu phố 4, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ thể dục thể thao, đồ điện gia dụng, mỹ phẩm, gốm sứ, trà các 

loại, bàn ghế, văn phòng phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-03713 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.24; A26.11.12; 26.13.25 
(731) Fujian Yuehai Aquatic Food 

Limited Company   (CN) 
No.1, Feiluan Industry Park, Jiaocheng 
District, Ningde City, Fujian Province, 
China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 29: Cá, không còn sống; thực phẩm chế biến từ cá; hải sâm, không còn sống; trứng 

cá đã chế biến; tôm, không còn sống; động vật có vỏ cứng, không còn sống; động vật giáp 
xác, không còn sống; cá đóng hộp; táo tía nướng.  
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(210) 4-2013-03714 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.5.1; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH du lịch và 
thương mại Thành Thành 
Phát   (VN) 
38/3C Phan Văn Hớn, ấp Tây Lân, xã Bà 
Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Đường thực phẩm 
 
 

(210) 4-2013-03715 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thủy Sinh Việt  
(VN) 
109/17 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2013-03716 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Xanh, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn giáo dục 
quốc tế ALT  (VN) 
29/5 đường D2, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo. 
 
 

(210) 4-2013-03717 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 26.11.1; 1.3.1; 
A26.11.12; 25.7.20; A1.3.16 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đầu Tư và Phát 
Triển Đông Nam á   (VN) 
78/7 Nguyễn Thị Tú, khu phố 1, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng, bình nước nóng năng lượng mặt trời.  
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(210) 4-2013-03718 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.3.23; 25.7.20; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Đắc Yến   (VN) 
52/1 đường TX 21, phường Thạnh Xuân, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe ô tô và phụ tùng ô tô cụ thể là: giảm xóc cho ô tô; động cơ cho 

phương tiện giao thông trên bộ; còi cho xe cộ; khung gầm xe cộ.  
 
 

(210) 4-2013-03719 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH giấy Lan Vi  (VN)
86/121-86/123 Ông ích Khiêm, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy. 
 

Nhóm 35: Mua bán giấy. 
 
 

(210) 4-2013-03720 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH giấy Lan Vi  (VN)
86/121 - 86/123 Ông ích Khiêm, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy. 
 

Nhóm 35: Mua bán giấy. 
 
 

(210) 4-2013-03721 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH giấy Lan Vi  
(VN) 
86/121 - 86/123 Ông ích Khiêm, phường 
5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy. 
 

Nhóm 35: Mua bán giấy. 
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(210) 4-2013-03722 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 5.3.11; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, đen, xanh, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giấy Lan Vi  (VN)
86/121-86/123 Ông ích Khiêm, phường 
5, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy. 
 

Nhóm 35: Mua bán giấy. 
 
 

(210) 4-2013-03723 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.11.1; A26.11.12; A8.1.17; 26.13.25 
(591) Nâu, xanh, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh cơ sở bánh 

Ông Mập  (VN) 
Số 53G đường Nguyễn Du, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh bông lan; bánh kem; bánh trung thu; bánh mì; bánh nướng nhỏ (cup 
cakes); bánh ngọt.  

 

Nhóm 35: Mua bán các loại bánh: bánh bông lan, bánh kem, bánh trung thu, bánh mì, 
bánh nướng nhỏ (cup cakes), bánh ngọt. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn, nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2013-03724 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 5.7.3; 5.13.4; 26.13.25 
(591) Vàng, đen, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH An Hoà  (VN) 

Số 235 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 01: Hóa chất xử lý nước thải; hóa chất dùng trong hàn kim loại; hóa chất làm phân 
bón; hóa chất tẩy kim loại (dùng trong sản xuất); hóa chất dùng trong sản xuất sơn; hóa 
chất dùng trong mạ crôm. 

 
Nhóm 02: Thuốc màu; thuốc nhuộm; sơn; chất chống rỉ và chất bảo quản gỗ.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
946 

Nhóm 35: Mua bán: các chất tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, như: xà phòng, chất 
tẩy đường sá, chất tẩy dầu mỡ. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ.  
 
 

(210) 4-2013-03725 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ N.K.May Mắn  (VN) 
781/A13 Lê Hồng Phong (nối dài), 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 10: Trang thiết bị y tế, thiết bị nha khoa: răng giả, máy hấp tiệt trùng, tay khoan 
ngành nha khoa, máy nướng sứ, đèn tay trắng siêu tốc, máy x quang kỹ thuật số.  

 
 

(210) 4-2013-03726 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.4.9; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ, nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch

vụ mỹ thuật Khải Hoàn  (VN) 
162 Nguyễn Tri Phương, phường Chính 
Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 42: Thiết kế nội, ngoại thất, thiết kế kiến trúc công trình xây dựng dân dụng và 
công nghiệp, thiết kế trang trí mỹ thuật, thiết kế quảng cáo, thiết kế tạo mẫu. 

 
 

(210) 4-2013-03728 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dược phẩm Đông 
¸   (VN) 
Số 13 lô 13A, phố Trung Hòa - khu đô 
thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-03729 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
SA VI (SAVIPHARM)   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu 
chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03730 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
SA VI (SAVIPHARM)    (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu
chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03731 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Tâm Việt   (VN) 
Số nhà 11, ngõ 8, tổ 36, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03732 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-03733 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 5.5.16; A1.1.10; A5.5.20 
(731) Công ty cổ phần thương mại và

dược phẩm Thiên Lộc Phát  (VN)
Số nhà 124, lô A3, khu đô thị mới Đại 
Kim, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2013-03734 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 5.5.16; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại và

dược phẩm Thiên Lộc Phát  (VN)
Số nhà 124, lô A3, khu đô thị mới Đại 
Kim, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, 
điện não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường 
hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà 
phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, 
cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước 
giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu. 

 
 

(210) 4-2013-03735 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.5.16; A5.5.20; 26.1.1; A1.1.10; 
A5.11.2; 5.3.9 

(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại và

dược phẩm Thiên Lộc Phát  (VN)
Số nhà 124, lô A3, khu đô thị mới Đại 
Kim, phường Định Công, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03736 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 7.15.1; 7.15.22 
(591) Xanh cô ban, vàng, vàng đậm, cam nhạt. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Anh Thông  (VN) 
Tổ 1, ấp Long Chẩn, xã Long Vĩnh, 
huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch ống. 
 

Nhóm 44: Trang trại chăn nuôi.  
 

(210) 4-2013-03737 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A11.3.3 
(591) Nâu, xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt.
(731) Nguyễn Hoàng Anh   (VN) 

Số 13.20 chung cư Nguyễn Ngọc 
Phương, phường 19, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2013-03738 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thiết bị báo hiệu hàng hải 
Miền Nam  (VN) 
Số 112, đường Ba Cu, phường 3, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu hàng hải: đèn biển, đèn báo hiệu hàng hải lắp đặt trên luồng.  
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(210) 4-2013-03739 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Việt Mỹ KH  (VN) 

Tổ 1, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh 
Hòa, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước uống đóng chai. 
 
 

(210) 4-2013-03740 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) VISIBER INTERNATIONAL PRIVATE 
LIMITED COMPANY   (SG) 
100 Tras Street, #16-01, 100 Am, 
Singapore (079027)  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 14: Trang sức (không phải vàng).  
 

Nhóm 35: Mua bán trang sức.  
 
 

(210) 4-2013-03741 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Đức 
Duy  (VN) 
143, Nguyễn Tất Thành, khóm 8, phường 
8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ.  
 
 

(210) 4-2013-03743 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.15; 1.15.21; 5.3.16; 5.3.11 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh dương, vàng, trắng
(731) Doanh nghiệp tư nhân 

Nguyễn Thị Lời  (VN) 
Tổ 8, khu phố 1, thị trấn Tân Châu, 
huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước uống tinh khiết. 
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(210) 4-2013-03744 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Vàng, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Công Điền  (VN) 
27/14/15/34 Nguyễn Văn Săng, phường 
Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: quần áo; giày dép; mũ nón; ca ra vát; thắt lưng quần áo (dây nịch); quần áo lót. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón, ca ra vát, thắt lưng quần áo (dây nịch), 
quần áo lót, túi xách, mắt kính; dịch vụ xuất nhập khẩu. 

 
 

(210) 4-2013-03745 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
bào chế đông dược Dược Phát  
(VN) 
45 - 47 Lương Nhữ Học, phường 10, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y. 
 
 

(210) 4-2013-03747 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ, đen. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Toàn Mỹ  (VN) 
P1604 nhà N4D Trung Hòa Nhân Chính, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng năng lượng mặt trời.  
 
 

(210) 4-2013-03748 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 26.4.2; A26.11.12 
(591) Xanh, trắng, vàng, đỏ tím. 
(731) PT Centa Brasindo Abadi  (ID) 

Intercon Plaza Blok A4/27-28, Jl. 
Meruya Ilir Jakarta 11650, Indonesia. 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt cỏ; thuốc trừ sâu.  
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(210) 4-2013-03749 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Nguyễn Thị Loan   (VN) 
Xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 
Bắc Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh, máy điều hoà nhiệt độ, bếp ga, bếp điện, bếp từ, lò vi sóng.  

 
 

(210) 4-2013-03750 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ. (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ ốc Tre Một  (VN) 
B10 Thành Thái, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê giải khát.  

 
 

(210) 4-2013-03752 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED  (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Đo, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-03755 (220) 28.02.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty TNHH thời trang Vĩnh 

Thịnh  (VN) 
33 Lê Đình Thám, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
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(210) 4-2013-03756 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt-
Pháp  (VN) 
11B phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-03758 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 24.15.1; 24.15.3; 
A24.15.13; 26.3.1; A26.3.7; 26.13.25 

(591) Xanh, đỏ, đen. 
(731) Công ty TNHH Vật Liệu Xanh  (VN)

Đường số 10, khu công nghiệp Phú Mỹ 
1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo; đá xây dựng; đá ốp lát, đá hoa cương granit; đá mỹ nghệ dùng 
làm vật liệu xây dựng. 

 
 

(210) 4-2013-03759 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Vật liệu xanh  (VN)
Đường số 10, khu công nghiệp Phú Mỹ 
1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Đá nhân tạo, đá xây dựng, đá ốp lát, đá hoa cương granit, đá mỹ nghệ dùng làm 
vật liệu xây dựng. 

 
 

(210) 4-2013-03760 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.7 
(591) Xanh, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ mới 
Việt Nhật  (VN) 
Xóm Đồng Nội, thôn 1A, xã Đông Mỹ, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Tủ phân phối (điện); bảng phân phối điện; cáp điện. 
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(210) 4-2013-03761 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.5.1; A15.9.25; 26.13.25 
(591) Xanh dương thẫm, trắng. 
(731) Công ty TNHH điện tử Piron  

(VN) 
Số 6A nghách 46 ngõ 105 phố Doãn Kế 
Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt In (VIETIN 

LAWYER) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm điện tử, viễn thông cụ thể là: thiết bị điều khiển rơle đầu 

ra, đo lường tín hiệu đầu vào số, tín hiệu đầu vào cảnh báo từ xa qua mạng điện thoại 
GSM thiết bị điều khiển kho lạnh tích hợp điều khiển/cảnh báo qua điện thoại di động, kết 
nối internet qua mạng GPRS cho phép người dùng quản lý từ xa, thiết bị scada nhúng cho 
phép kết nối, theo dõi, điều khiển các thiết bị công nghiệp chuẩn truyền thông modbus, 
thiết bị chuyển đổi tín hiệu RS4851RS422 sang USBlCOM, thiết bị theo dõi nhiệt độ, độ 
ẩm, hành trình từ xa qua mạng internet tqua sóng GSMlGSMlGPRSlGPS có chức năng 
cảnh báo sự cố qua tin nhắn SMS, thiết bi điều khiển theo dõi tín hiêu thông qua mạng 
internet wifi/cable.  

 
 

(210) 4-2013-03762 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.3.11; A5.3.15 (540) 

 

(731) Vũ Thị Thu Hương  (VN) 
Số 25A, ngách 342/59, phố Khương 
Đình, tổ 13 cụm 3, phường Hạ Đình, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, váy bằng vải dùng để mặc hàng ngày.  

 
 

(210) 4-2013-03763 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Xanh dương, cam cà rốt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
thương mại Kihazafa  (VN) 
Lầu 2 số 811A Tạ Quang Bửu, phường 5, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni; thuốc màu, vecni và sơn dùng cho công nghiệp, nghề 

thủ công và nghệ thuật; sơn phủ, lớp phủ (sơn). 
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(210) 4-2013-03768 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Sheraton International IP, 
LLC    (US) 
One StarPoint, Stamford, Connecticut 
06902, United States of America 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản cụ thể là, dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ mua lại 
bất động sản, dịch vụ mua bất động sản và quyền sở hữu cổ phần bất động sản, cụ thể là 
quản lý và sắp đặt cho chủ sở hữu bất động sản, toà nhà, căn hộ; dịch vụ đầu tư bất động 
sản, quản lý bất động sản; quản lý quyền sử dụng bất động sản trong một khoảng thời 
gian nhất định và cho thuê bất động sản và động sản, bao gồm toà nhà và căn hộ. 

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ đóng gói và lưu kho hàng hóa; tổ chức các chuyến du 
lịch.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp các trang thiết bị vui chơi giải trí; dịch vụ câu lạc bộ 
(giải trí hoặc giáo dục); dịch vụ karaoke; dịch vụ câu lạc bộ khiêu vũ (phòng nhảy disco); 
dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ câu lạc bộ đêm (giải trí).  

 
 

(210) 4-2013-03770 (220) 01.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 24.9.1; 3.7.3; 6.1.2; A6.3.5 
(591) Đỏ, đen, vàng, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
gà giống DABACO  (VN) 
Thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, 
tỉnh Bắc Ninh  

 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống. 
 
 

(210) 4-2013-03771 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Isabella Việt Nam  (VN) 
Số 53 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 24: Vải; vải bông; lụa; nhung. 
 

Nhóm 25: Quần áo; găng tay; đai lưng; mũ; cà vạt; dép; giày; váy; áo nịt ngực; quần lót 
đàn bà. 

 

Nhóm 28: Đồ chơi. 
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(210) 4-2013-03772 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV 
VIMEPHARCO  (VN) 
Quầy 442, tầng 4, TT phân phối dược 
phẩm và trang thiết bị y tế Hapu, tòa nhà 
24T1, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh 
Xuân Trung, Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2013-03773 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Đức Dương  (VN) 
Xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Các sản phẩm cơ khí, nội, ngoại thất, xây dựng, cấu kiện bằng kim loại như: 
cửa, cổng làm bằng kim loại, khung cửa nhôm, khung thép xây dựng, ống thép định hình, 
dàn mái sảnh, kệ giá bằng kim loại dùng cho thùng phuy.  

 

Nhóm 19: Các sản phẩm nội ngoại thất không bằng kim loại như: cửa bằng gỗ, cửa bằng 
nhựa, cửa kính, vách ngăn không bằng kim loại.  

 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm cơ khí, nội, ngoại thất, xây dựng, cấu kiện bằng kim 
loại hàng trang trí nội thất như: cửa, cổng làm bằng kim loại, khung cửa nhôm, khung 
thép xây dựng, ống thép định hình, dàn mái sảnh, kệ giá dùng cho nhà xưởng và kho 
hàng, bàn ghế văn phòng, tủ văn phòng, cửa không bằng kim loại, vách ngăn không bằng 
kim loại.  

 
 

(210) 4-2013-03774 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.5.19; A5.5.20; A5.5.21; 26.13.25 
(731) Công ty CP dược phẩm Hoa 

Thiên Phú  (VN) 
249/33B Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Phát 
triển Quang Minh (QUANG MINH 
IDC.,JSC) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2013-03775 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Hộ kinh doanh Duy Ngọc   (VN)
40 đường Vân Côi, phường 7, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 25: Mũ (nón) vải; quần; áo; khẩu trang (trang phục).  
 
 

(210) 4-2013-03776 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội   (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-03777 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế Abipha   (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2013-03778 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.11.7; 3.9.18; 1.15.23 
(731) Công ty TNHH Lâm Gia Linh  (VN)

453/40/13 Lê Hồng Phong, phường Phú 
Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2013-03779 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.15.2; A1.1.2; A1.1.10 
(591) Xanh đen, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Vệ Quốc   (VN) 
B7/10 chung cư An Lộc, đường Nguyễn 
Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy biến thế [điện]; ắc qui điện; ắc qui điện cho xe cộ.  
 

Nhóm 11: Quạt điện; quạt gió [điều hoà không khí]; nồi cơm điện.  
 
 

(210) 4-2013-03780 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thiên Nhiên Việt  (VN) 
115 quốc lộ 50, ấp Phong Thuận, xã Tân 
Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo 
chứa thuốc; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2013-03781 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thiên Nhiên Việt   (VN) 
115 quốc lộ 50, ấp Phong Thuận, xã Tân 
Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo 
chứa thuốc; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2013-03782 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A1.1.2; 5.13.4; 5.7.3 
(731) Công ty luật trách nhiệm 

hữu hạn Hương Sen   (VN) 
Số 55 phố Trần Quốc Toản, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; đào tạo nghề; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí; tổ 

chức và điều khiển đại hội, hội thảo, hội nghị, họp chuyên đề; tổ chức các cuộc thi (giáo 
dục hoặc giải trí); dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ tố tụng; tư vấn pháp lý; đại diện ngoài tố tụng (luật sư đại diện khách 
hàng để tham gia thực hiện các hoạt động, giao dịch dân sự, thương mại, hành chính với 
các cá nhân, cơ quan, tổ chức khác trong phạm vi ủy quyền theo pháp luật); tư vấn trong 
lĩnh vực an ninh; dịch vụ vệ sỹ; điều tra thông tin cá nhân; dịch vụ hòa giải; nghiên cứu 
pháp luật; dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; dịch vụ trọng tài phân xử.  

 
 

(210) 4-2013-03783 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Minh Thương  (VN) 
Số 4, đường số 7, phường Tân Kiểng, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo các loại.  
 
 

(210) 4-2013-03784 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 18.3.23; 5.5.19; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Đào Ngọc Hưng  (VN) 
Số 190C, ngõ 190, tổ 18, phường Hoàng 
Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Cơm hộp; cơm đĩa; cơm suất; bún; phở.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng tạp hóa (vải may mặc, quần áo, bánh kẹo, đường sữa, rượu, bia, 
nước gội đầu, kem đánh răng, xà phòng, nước rửa chén, văn phòng phẩm.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa xe máy, ô tô.  
 

Nhóm 41: Trường mầu giáo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy.  
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Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng cung cấp thức ăn theo suất (cơm hộp, cơm căn 
phòng); cửa hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ, quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2013-03785 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Tiến Phát  (VN) 
D22/18A Phan Anh, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Vở (tập); sổ tay; sổ kế toán; túi [phong bì, bao nhỏ] bằng giấy hoặc chất dẻo, 

dùng để bao gói; thiệp chúc mừng; giấy sao chụp [văn phòng phẩm]. 
 
 

(210) 4-2013-03786 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xanh dương, xanh rêu, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
DHC-C   (VN) 
223 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; dịch vụ giám sát việc xây dựng công trình.  

 
 

(210) 4-2013-03787 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xanh dương, xanh rêu, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 
DHC-I  (VN) 
223 Trần Phú, phường Phước Ninh, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng.  
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  
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(210) 4-2013-03788 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Lưu Đình Thắng   (VN) 
Xóm 4, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03789 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Song Hoàng Anh   (VN) 
Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03790 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần LE MEDITEK  
(VN) 
Số 16/239 đường Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03791 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dược phẩm Đông 
¸   (VN) 
Số 13 lô 13A, phố Trung Hòa - khu đô 
thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-03792 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dược phẩm Đông 
¸    (VN) 
Số 13 lô 13A, phố Trung Hòa - khu đô 
thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03793 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dược phẩm Đông 
¸    (VN) 
Số 13 lô 13A, phố Trung Hòa - khu đô 
thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03794 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; 3.4.18; 3.4.20; A3.4.24 
(591) Vàng, nâu, da cam, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Viên 

Ngọc Mới   (VN) 
14 Lê Quý Đôn, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2013-03795 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.3; A26.3.5 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phú Điền  (VN) 
80-82 Hoàng Văn Thụ, thành phố Quảng 
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng như: gạch, ngói, gạch men, gạch lát. 
 

Nhóm 21: Đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ trang trí bằng sứ, đồ sứ để chứa đựng. 
 
 

(210) 4-2013-03796 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.4.24 
(591) Trắng, vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ ôtô 
Hoàng Kim  (VN) 
52 - 54 - 56 đường số 1, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội, ngoại thất ôtô, xe máy; dịch vụ dán đề-can ôtô, xe máy; 

dịch vụ dán phim cách nhiệt ôtô; dán logo, mẫu tem xe. 
 
 

(210) 4-2013-03797 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.3.15; 2.3.12 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ quốc tế Đại Thăng 
Long  (VN) 
198 đường D5, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Đậu hũ (tàu hũ được làm từ đậu nành).  

 

(210) 4-2013-03799 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.13.25; 26.5.1; 26.4.2 
(591) Xanh, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Tây Hồ   (VN) 
Số 12, ngõ 33, phố Đốc Ngữ, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán thực phẩm; mua bán mỹ phẩm; mua bán trang 

thiết bị y tế.  
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(210) 4-2013-03800 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Đỏ. 
(731) MITA RIKA KOGYO CO., LTD.   (JP) 

2-8-2, Oyodonaka, Kita-ku, Osaka-shi, 
Osaka 531-0076 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy khuấy; máy súc rửa chai; thiết bị làm sạch sử dụng hơi nước; thiết bị phân 

phối chính xác; máy đóng chai.  
 

Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em; núm vú giả của bình sữa cho 
trẻ em bú; van của bình sữa cho trẻ em bú; bơm dùng để hút sữa mẹ; thiết bị dụng cụ cho 
hộ lý hoặc y tá.  

 
Nhóm 11: Thiết bị khử trùng; thiết bị thanh trùng (theo phương pháp Pa-xtơ); tủ lạnh; hệ 
thống thiết bị làm lạnh sữa; thiết bị chạy điện dùng để hâm nóng bình sữa; thiết bị làm 
sạch nước.  

 
 

(210) 4-2013-03801 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) SYNGENTA LIMITED   (GB) 

Syngenta European Regional Centre, 
Priestley Road, Surrey Research Park, 
Guildford, Surrey GU2 7YH, United 
Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt động vật có hại, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2013-03802 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) SANOFI  (FR) 

54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2013-03803 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.9.1; 26.3.4 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh đọt chuối, xanh lá, 

nâu sáng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 
thương mại - xuất nhập khẩu 
Song Phát TH  (VN) 
31B Cao Bá Nhạ, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 
 

(210) 4-2013-03804 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.9.1; 26.3.4 
(591) Xanh đọt chuối, xanh lá, nâu sáng, nâu, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất - 
thương mại - xuất nhập khẩu 
Song Phát TH  (VN) 
31B Cao Bá Nhạ, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà). 
 
 

(210) 4-2013-03806 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) ROHTO PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.   (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc nhỏ mắt; dược phẩm và chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho 

mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng được làm phù hợp cho việc sử dụng 
trong y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho người và động vật; 
cao dán (dùng cho mục đích y tế); vật liệu dùng để băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để 
hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế (dùng cho mục đích vệ sinh); chế phẩm diệt trừ sâu 
bọ gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ. 
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(210) 4-2013-03807 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Kao Kabushiki Kaisha (also 
trading as Kao Corporation)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 05: Khăn vệ sinh, miếng đệm lót vệ sinh, quần lót vệ sinh, băng vệ sinh dạng nút 
dùng khi có kinh nguyệt, quần lót phụ nữ dùng khi có kinh nguyệt, miếng lót của quần lót 
(vệ sinh), tã lót dùng cho người không tự kiềm chế được, quần lót dùng cho người không 
tự kiềm chế. 

 
 

(210) 4-2013-03808 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) UNILEVER N.V.   (NL) 
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để 
đánh bóng răng [không chứa dược chất]; chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng [không 
chứa dược chất]. 

 
 

(210) 4-2013-03809 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.3.1; 26.13.25 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tâm Vĩnh Thái  (VN) 
87 Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ). 
 
 

(210) 4-2013-03810 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) ALICIA CO., LTD   (JP) 
6-2, Jingumae 3-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo 150-0001 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi khoác vai; vali; túi xách di động; vali (hành lý); túi xách hai; 
quai; ba lô; ví đựng danh thiếp; túi mua hàng; ví tiền; ví đựng dành cho nam giới; ví đựng 
đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); «; « che nắng; gậy chống. 

 
Nhóm 25: Quần áo; váy dạ hội; áo khoác choàng (quần áo); bộ quần áo; váy; áo choàng 
ngoài; áo choàng; áo đi mưa; áo len đan; áo len dài tay; áo cánh (áo choàng) cho phụ nữ; 
áo phông có cổ; áo sơ mi; bít tất cổ ngắn; tất cao cổ; váy (được may bằng vải mỏng); quần 
áo ngủ; áo lót phụ nữ; váy trong (quần áo ngủ); quần lót (quần đùi); yếm; khăn quàng cổ; 
găng tay (trang phục); khăn rằn (khăn quàng cổ); khăn choàng cổ (dùng cho cả mũi và 
miệng); mũ lưỡi chai; mũ; thắt lưng (trang phục); giày; giày cao cổ (giày ống); giày dép 
cho phụ nữ; giày dép đi mưa. 

 
 

(210) 4-2013-03811 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) ALICIA CO., LTD   (JP) 

6-2, Jingumae 3-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo 150-0001 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi khoác vai; vali; túi xách di động; vali (hành lý); túi xách hai 

quai; ba lô; ví đựng danh thiếp; túi mua hàng; ví tiền; ví đựng dành cho nam giới; ví đựng 
đồ trang điểm (chưa có đồ bên trong); «; « che nắng; gậy chống. 

 
Nhóm 25: Quần áo; váy dạ hội; áo khoác choàng (quần áo); bộ quần áo; váy; áo choàng 
ngoài; áo choàng; áo đi mưa; áo len đan; áo len dài tay; áo cánh (áo choàng) cho phụ nữ; 
áo phông có cổ; áo sơ mi; bít tất cổ ngắn; tất cao cổ; váy (được may bằng vải mỏng); quần 
áo ngủ; áo lót phụ nữ; váy trong (quần áo ngủ); quần lót (quần đùi); yếm; khăn quàng cổ; 
găng tay (trang phục); khăn rằn (khăn quàng cổ); khăn choàng cổ (dùng cho cả mũi và 
miệng); mũ lưỡi chai; mũ; thắt lưng (trang phục); giày; giày cao cổ (giày ống); giày dép 
cho phụ nữ; giày dép đi mưa. 

 
 

(210) 4-2013-03814 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Bảo Phúc   (VN) 
Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2013-03815 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Alembic Pharmaceuticals 

Limited   (IN) 
Alembic Road, Vadodara - 390 003, 
India 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2013-03816 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Alembic Pharmaceuticals 
Limited   (IN) 
Alembic Road, Vadodara - 390 003, 
India 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2013-03817 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Alembic Pharmaceuticals 
Limited   (IN) 
Alembic Road, Vadodara - 390 003, 
India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2013-03818 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Alembic Pharmaceuticals 
Limited   (IN) 
Alembic Road, Vadodara - 390 003, 
India 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2013-03819 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Tân Quang Minh  
(VN) 
Lô C21/I, đường số 2F, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực (nước giải khát giàu năng lượng, đồ uống không có cồn, không 

dùng cho mục đích y tế). 
 
 

(210) 4-2013-03821 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.13.25 
(591) Hồng đậm, hồng nhạt, trắng. 
(731) TWE SINGAPORE PTE. LTD.   (SG) 

150 SOUTH BRIDGE ROAD, # 12-03 
FOOK HAI BUILDING, SINGAPORE 
058727  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; nước [đồ uống] có vị hoa quả; nước uống có ga (không có cồn); nước sô 

đa; nước [đồ uống] đóng chai; nước khoáng [đồ uống]; nước suối [đồ uống]; chế phẩm để 
làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2013-03822 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh da trời nhạt, xanh da trời đậm, 

trắng. 
(731) Friesland Brands B.V.    (NL) 

Stationsplein 4, 3818 LE 
AMERSFOORT, the Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2013-03823 (220) 01.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh da trời nhạt, xanh da trời đậm, trắng
(731) Friesland Brands B.V.    (NL) 

Stationsplein 4, 3818 LE 
AMERSFOORT, the Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa.  
 
 

(210) 4-2013-03824 (220) 01.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh da trời nhạt, xanh da trời đậm, trắng
(731) Friesland Brands B.V.    (NL) 

Stationsplein 4, 3818 LE 
AMERSFOORT, the Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa.  
 
 

(210) 4-2013-03825 (220) 01.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh da trời nhạt, xanh da trời đậm, trắng
(731) Friesland Brands B.V.    (NL) 

Stationsplein 4, 3818 LE 
AMERSFOORT, the Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa.  
 
 

(210) 4-2013-03826 (220) 01.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh da trời, trắng. 
(731) Friesland Brands B.V.   (NL) 

Stationsplein 4, 3818 LE 
AMERSFOORT, the Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa.  
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(210) 4-2013-03827 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.3; 26.4.1; 26.4.4; A1.1.5 
(731) Hồ Đức Nguyên   (VN) 

85 quốc lộ 61, thị trấn Cái Tắc, huyện 
Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh; kẹo; bánh ngọt; kem lạnh (dùng để ăn); bánh kem; bánh bông lan.  
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước uống tinh khiết; nước giải khát có ga; nước giải khát 
không có ga; nước sinh tố giải khát (không có cồn); đồ uống không chứa cồn.  

 
 

(210) 4-2013-03831 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.1.1; 26.1.6; 26.4.3 
(731) SUGIE SEITO CO., LTD.   (JP) 

5-8, Tayacho, Tokoname, Aichi, Japan 
479-0839 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: ống đúc sẵn cho cáp dẫn điện, cáp tải điện/cáp điện lực, cáp viễn thông và sợi 

cáp quang; ống cho việc mắc/nối dây điện, cáp tải điện/cáp điện lực, cáp viễn thông và sợi 
cáp quang; đường ống/ống dẫn mềm cho việc mắc nối dây điện gia đình, cáp tải điện/cáp 
điện lực, cáp viễn thông và sợi cáp quang; dụng cụ/thiết bị phù hợp với việc sử dụng trong 
hệ thống các ống/đường ống của cáp tải điện/cáp điện lực, cáp đíện, cáp viễn thông và sợi 
cáp quang; ống cáp/ống đặt cáp ngầm cho vật dẫn điện, cáp viễn thông vâ sợi cáp quang; 
mô-đun cho việc bảo vệ cáp dẫn điện, cáp tải điện/cáp điện lực, cáp viễn thông và sợi cáp 
quang; vỏ bọc cho cáp dẫn điện, cáp tải điện/cáp điện lực, cáp viễn thông và sợi cáp 
quang. 

 
 

(210) 4-2013-03832 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) SUGIE SEITO CO., LTD.   (JP) 
5-8, Tayacho, Tokoname, Aichi, Japan 
479-0839  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: ống đúc sẵn cho cáp dẫn điện, cáp tải điện/cáp điện lực, cáp viễn thông và sợi 

cáp quang; ống cho việc mắc/nối dây điện, cáp tải điện/cáp điện lực, cáp viễn thông và sợi 
cáp quang; đường ống/ống dẫn mềm cho việc mắc/nối dây điện gia đình, cáp tải điện/cáp 
điện lực, cáp viễn thông và sợi cáp quang; dụng cụ/thiết bị phù hợp với việc sử dụng trong 
hệ thống các ống/đường ống của cáp tải điện/cáp điện lực, cáp điện, cáp viễn thông và sợi 
cáp quang; ống cáp/ống đặt cáp ngầm cho vật dẫn điện, cáp viễn thông và sợi cáp quang; 
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mô-đun cho việc bảo vệ cáp dẫn điện, cáp tải điện/cáp điện lực, cáp viễn thông và sợi cáp 
quang; vỏ bọc cho cáp dẫn điện, cáp tải điện/cáp điện lực, cáp viễn thông và sợi cáp 
quang.  

 
 

(210) 4-2013-03833 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 5.3.11; A5.3.13; 2.9.8; 
A26.11.12; 1.15.21; 26.13.25 

(591) Xanh dương, xanh nước biển nhạt, trắng, 
đỏ, đen. 

(731) Perfetti Van Melle S.p.A.   (IT) 
Via XXV Aprile, 7-20020 Lainate (MI) - 
Italy  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo cao su có thể thổi bóng; kẹo cao su; kẹo sô cô la; kẹo cà phê; 

kẹo ca cao; kẹo dẻo; kẹo cứng; kẹo hình giọt nước; thạch (bánh kẹo); kẹo que; kẹo hình 
thoi; kẹo bạc hà; đường; kẹo; kẹo bơ cứng; kẹo cam thảo; kẹo có mùi thơm; bánh ngọt.  

 
 

(210) 4-2013-03834 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.1.4; A3.4.24 
(731) COMPUCASE ENTERPRISE CO., 

LTD.   (TW) 
No. 225, Lane 54, Section 2, An Ho 
Road, Tainan, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Vỏ máy vi tính; bộ cung cấp điện đổi chiều; bàn phím máy vi tính; chuột máy 

vi tính [thiết bị xử lý dữ liệu]; tai nghe.  
 
 

(210) 4-2013-03835 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, cam, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phong Phú 
Sắc Việt  (VN) 
Lầu 4, số 268 Tô Hiến Thành, phường 
15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí (cụ thể: dịch vụ giải trí trên internet). 
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(210) 4-2013-03836 (220) 04.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 7.3.11; 7.1.24 (540) 

  

(731) Cao Thị Nhài  (VN) 
Số 26, Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ về thuê nhà; dịch vụ cho thuê căn hộ, cho thuê phòng ở; dịch vụ quản 
lý các căn hộ cho thuê; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ 
cho thuê bất động sản. 

 
 

(210) 4-2013-03837 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.2.7; 26.4.4; 26.3.23 
(591) Xanh đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM-DV Hữu 
Huyền Trân  (VN) 
106/08, khu phố Tây A, phường Đông 
Hoà, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 
 

(210) 4-2013-03838 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 14.9.7; 5.7.3; 5.13.4; 25.1.6; A1.1.10 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, vàng, đỏ, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Tổ hợp tác nhân giống lúa 
Trương Nhứt  (VN) 
ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Phú, huyện Châu 
Phú, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 31: Lúa giống. 
 
 

(210) 4-2013-03839 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Vàng, xanh lá cây. 
(731) Tổng công ty phân bón và 

hoá chất dầu khí - công ty cổ 
phần  (VN) 
43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, amoniac, khí công nghiệp, hóa chất.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
974 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể gồm: thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc 
diệt động vật có hại và côn trùng có hại; thuốc thú y; dược phẩm.  

 
Nhóm 35: Mua bán phân bón, amoniac, khí côngnghiệp, hóa chất, dược phẩm, thuốc thú 
y, thuốc bảo vệ thực vật.  

 
 

(210) 4-2013-03845 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.3; 26.3.4; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư - phát 
triển Tâm Sinh Nghĩa   (VN) 
86/38 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 19: ống thoát nước; cống thoát nước; dải phân cách đường; cọc thông minh (đều từ 
vật liệu tái chế phi kim loại). 

 

Nhóm 21: Thùng đựng rác.   
 

Nhóm 40: Tái chế rác thải, tiêu hủy rác thải. 
 
 

(210) 4-2013-03846 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 1.15.23; 25.5.25 
(591) Nâu, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Nam Thái Sơn  

(VN) 
Số 1, ngõ 40 phố Chính Kinh, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 10: Máy đo kinh lạc (thiết bị y tế).  
 
 

(210) 4-2013-03847 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xanh dương. (540) 

  

(731) Phan Hiếu Thanh  (VN) 
165/16A Văn Thân, phường 8, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2013-03851 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Hồ Tùng Dụng  (VN) 
Số 140, đường HT31, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 17: Đường ống, gioăng, đĩa và tấm bằng cao su, nhựa mềm, gioăng dùng cho đai 

gắn kín và các khớp lồng ống.  
 
 

(210) 4-2013-03854 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A11.3.7; 1.15.5; 25.1.25 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Lý Chân Bình  (VN) 
427 Hàn Hải Nguyên, phường 1, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống: quán ăn; nhà hàng ăn uống; quán: cà phê, nước giải khát, 
kem.  

 
 

(210) 4-2013-03855 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 2.9.1 
(731) MING JANG SEWINGMACHINE CO., 

LTD.   (TW) 
No.1, Wenming 2nd St., Guishan 
Township, Taoyuan County 33383, 
Taiwan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy uốn mép; máy dệt kim; máy làm ren; máy cho ngành công nghiệp dệt 

may; ổ đĩa bàn đạp của máy may; máy may; giá đỡ cho máy (bộ phận của máy móc); bộ 
khởi động của động cơ và máy; máy khâu. 

 
 

(210) 4-2013-03856 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Kiều Đặng Tố Linh  (VN) 
Tập thể Báo Quân Đội, tổ 24, Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm phụ kiện điện thoại, phụ kiện máy tính bảng, phụ kiện 
dùng cho ô tô, xe máy.   
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(210) 4-2013-03859 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; A26.4.24 
(591) Vàng, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm 3A Việt 
Nam  (VN) 
Số 5, ngách 17, ngõ 82, tổ 51, phố Trần 
Cung, phương Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da, dầu gội đầu, kem dưỡng tóc. 

 
 

(210) 4-2013-03860 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Xanh dương đậm, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư Thiên Trường   (VN) 
Số 641 Giải Phóng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Các phụ kiện láp ráp bằng kim loại dùng cho các loại cửa.  

 
 

(210) 4-2013-03861 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư Thiên Trường   (VN) 
Số 641 Giải Phóng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Các phụ kiện lắp ráp bằng kim loại dùng cho các loại cửa.  

 
 

(210) 4-2013-03862 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xanh dương đậm. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và đầu tư Thiên Trường   (VN) 
Số 641 Giải Phóng, phường Giáp Bát, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Các phụ kiện lắp ráp bằng kim loại dùng cho các loại cửa.  
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(210) 4-2013-03864 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Lâm Gia Linh  
(VN) 
453/40/13 Lê Hồng Phong, phường Phú 
Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2013-03865 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.9.1; 1.15.23; 25.5.25; 5.7.3 
(591) Vàng nhũ, xanh lá cây, xanh xám, nâu 

nhạt, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

đầu tư và phát triển Quang 
Huy   (VN) 
Số nhà 306, ngõ 62, đường Mai Động, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo, cơm gạo lức xấy khô, gạo lức yến mạch dùng làm thức ăn cho người, thực 
phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc, bánh, kẹo.  

 
 

(210) 4-2013-03866 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.9.1; 1.15.23; 25.5.25; 5.7.3 
(591) Vàng nhũ, xanh lá cây, nâu, nâu nhạt, 

đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

đầu tư và phát triển Quang 
Huy   (VN) 
Số nhà 306, ngõ 62, đường Mai Động, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Gạo, cơm gạo lức xấy khô, gạo lức yến mạch dùng làm thức ăn cho người, thực 
phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc, bánh, kẹo.  
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(210) 4-2013-03867 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm-thương mại Thái 
Gia Bảo    (VN) 
103/2 Nguyễn Du, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03868 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Melia   (VN) 
Số 56, hẻm 2, ngách 62, ngõ 254 đường 
Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

(210) 4-2013-03869 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03870 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược 
DANAPHA  (VN) 
253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2013-03871 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ y 

dược Hà Nội   (VN) 
Số 37 nhà A, ngõ 109 Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03872 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần công nghệ y 
dược Hà Nội   (VN) 
Số 37 nhà A, ngõ 109 Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03873 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần công nghệ y 
dược Hà Nội   (VN) 
Số 37 nhà A, ngõ 109 Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03874 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần công nghệ y 
dược Hà Nội   (VN) 
Số 37 nhà A, ngõ 109 Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2013-03875 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Elizabeth Arden, Inc.   (US) 
2400 S.W. 145 Avenue, 2nd Floor, 
Miramar, Florida U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Sản phẩm có mùi thơm dùng cho mục đích cá nhân, cụ thể là nước hoa đậm đặc 

(perfume); nước hoa eau de perfume, nước hoa eau de toileue, nước hoa eau de cologne, 
nước hoa cologne và nước xịt thơm toàn thân; sữa dưỡng ẩm và kem dưỡng ẩm; sữa dưỡng 
thể có mùi thơm, kem tẩy tế bào chết dùng cho chân và cơ thể; nước hoa xoa mặt sau khi 
cạo râu; phấn thơm dùng cho cơ thể; kem dưỡng da tay, kem dưỡng da chân, kem dưỡng 
da dùng cho mặt và cơ thể; chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi; gel dưỡng thể, sữa tắm 
dạng gel dùng cho tắm bồn và sữa tắm dạng gel dùng cho tắm vòi sen. 

 
 

(210) 4-2013-03876 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 25.1.6 (540) 

  

(731) Hoàng Văn Kim  (VN) 
Khu phố 8, phường Long Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn chăn, ra (ga), gối, nệm các loại. 

 
 

(210) 4-2013-03877 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Vin Vin   (VN) 
107/18 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03878 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Vin Vin    (VN) 
107/18 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2013-03879 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ Vin Vin    (VN) 
107/18 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03881 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.1.5; A5.1.16; A5.3.15; A9.3.9 
(591) Đen trắng, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần nông nghiệp 

HP  (VN) 
Số 9 ngõ 189/2 Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 
diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 

 
 

(210) 4-2013-03882 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 25.7.25 
(591) Xanh lá cây, xanh đen, xanh ghi, đỏ, 

trắng, vàng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế Abipha   (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2013-03884 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Huỳnh Lệ Thúy  (VN) 
83 Quân Sự, phường 11, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước tẩy trang; đồ trang điểm (mỹ phẩm); nước hoa; xà phòng; kem 
dưỡng da. 
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(210) 4-2013-03885 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Huỳnh Lệ Thúy  (VN) 
83 Quân Sự, phường 11, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ, đồ trang sức; đồ kim hoàn; đồ giả kim hoàn, hoặc kim hoàn làm bằng 

kim loại hoặc đá quý. 
 
 

 
(210) 4-2013-03886 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) CARL JIMUKI KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as CARL 
MANUFACTURING CO., LTD.)   (JP) 
7-9, Tateishi 3-chome, Katsushika-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 16: Máy hủy giấy (sử dụng cho văn phòng); dụng cụ cắt danh thiếp, không chạy 

điện (đồ dùng văn phòng); văn phòng phẩm; dụng cụ đục lỗ (đồ dùng văn phòng); gọt bút 
chì, (chạy điện hoặc không chạy điện); dụng cụ cắt sử dụng cho văn phòng; dao dọc giấy 
(đồ dùng văn phòng); khay dùng để phân loại và đếm tiền; giá nhỏ đựng danh thiếp trên 
bàn giấy (đồ dùng văn phòng); hộp đựng con dấu; vật dụng giữ con dấu; giá đỡ cái kẹp 
giấy (đồ dùng văn phòng); hộp giữ con dấu; khay đựng hồ sơ để trên bàn làm việc; bộ 
phân phối băng dính cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; thiết bị đóng tài liệu sử dụng 
cho văn phòng; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; màng mỏng, dính dùng cho 
mục đích văn phòng; bao túi đựng hồ sơ tài liệu (bằng chất dẻo hoặc bìa giấy-đồ dùng văn 
phòng); tập giấy viết ghi nhớ; sổ tay ghi danh mục điện thoại (ấn phẩm); vật dụng chặn 
giữ sách không bị đổ; cái kẹp giấy; giá nhỏ để thư (để trên bàn làm việc- đồ dùng văn 
phòng); giá nhỏ để sách hoặc giá nhỏ đỡ sách để trên bàn làm việc (đồ dùng văn phòng); 
lịch để trên bàn làm việc; cái đựng bút và bút chì để trên bàn (đồ dung văn phòng); ống 
cắm bút và bút chì để trên bàn (đồ dùng văn phòng); dụng cụ viết (đồ dùng văn phòng); 
tệp xếp giấy tờ tài liệu bằng giấy (đồ dùng văn phòng); bìa cứng đã gập để đựng giấy tờ 
tài liệu (đồ dùng văn phòng); bìa cứng đã gập bằng giấy; nhãn bằng giấy; sổ tay; cái dập 
ghim (đồ dùng văn phòng); băng xóa (đồ dùng văn phòng); chất dính và keo đán dùng 
cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; tập giấy viết để trên bàn làm việc; tem niêm 
phong; tem thư; miếng đệm dùng để đóng dấu (đồ dùng văn phòng); hộp mực dấu; mực 
cho con dấu (văn phòng phẩm); con dấu để đóng dấu (văn phòng phẩm). 
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(210) 4-2013-03890 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(300) No.40-2012-0059161 19.09.2012 KR 

NO.41-2012-0031708 19.09.2012 KR 
(531) A9.3.19; 4.5.21 
(731) 1. M-BIZ Global Solutions 

GmbH    (CH) 
Hirschengraben 31, 6003 Luzern, 
Switzerland 
2. M-BIZ GLOBAL COMPANY 
LIMITED  (GB) 
Suite 10, Millennium House, 21 Eden 
Street, Kingston Upon Thames, KT1 
1BL, United Kingdom. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính cho điện thoại.  
 

Nhóm 41: Cung cấp trò chơi giải trí cho người khác; cung cấp thông tin về trò chơi; cung 
cấp thông tin về giải trí; cung cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí; dịch vụ đào tạo liên 
quan đến giải trí; dịch vụ tổ chức quay xổ số; dịch vụ tài trợ các dụng cụ và thiết bị thể 
thao dùng cho các trò chơi giải trí và thể thao; tổ chức các trò chơi thể thao và giải trí; 
dịch vụ cung cấp hồ sơ và thông tin về thể thao; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến; dịch 
vụ đặt chỗ xem thi đấu thể thao; cung cấp các trò chơi trực tuyến trên mạng internet; cung 
cấp các trò chơi, giải trí thông qua các thiết bị kỹ thuật số (như máy tính, phần mềm máy 
tính, sản phẩm đa phương tiện, sản phẩm và dịch vụ tương tác trực tuyến, thiết bị viễn 
thông, điện thoại di động cầm tay và các thiết bị điện tử kỹ thuật số di động cho việc gửi 
và nhận các cuộc gọi, điện thoại, fax, thư điện tử, video, sản phẩm đa phương tiện nghe 
nhìn và các dữ liệu kỹ thuật số); dịch vụ cung cấp trò chơi điện tử trên internet; tổ chức và 
điều khiển các trò chơi; tổ chức và điều khiển các cuộc thi đố vui (giải trí). 

 
 

 
(210) 4-2013-03892 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) LUOYANG BEARING CORP. 

(GROUP)  (CN) 
96, Jianshe Road, Jianxi District, 
Luoyang, Henan, China 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: ổ bi; ổ trục (bộ phận của máy móc); vòng bi và phụ tùng đi kèm của vòng bi. 
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(210) 4-2013-03893 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) SANOFI    (FR) 
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2013-03894 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) SANOFI   (FR) 
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2013-03895 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

 

(731) Lê Văn Trọng  (VN) 
Đội 5, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Bộ đồ giường (đệm, gối). 

 
 

(210) 4-2013-03896 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; 1.3.1; 24.15.1; 10.5.25; 
1.15.23; A5.3.13 

(731) Công ty TNHH TAISUN Việt Nam  
(VN) 
Lô A1-6 đường số N5, khu công nghiệp 
Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh; băng vệ sinh kinh nguyệt; khăn vệ sinh, các loại khăn và gạc 

bông thấm dùng cho vệ sinh phụ nữ; tã giấy em bé; tã giấy người lớn. 
 

Nhóm 35: Mua bán: băng vệ sinh, bỉm (tã lót) trẻ em, người lớn bằng giấy, khăn lau bằng 
giấy, khăn ướt bằng giấy. 
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(210) 4-2013-03897 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.7.17; 26.3.1; 24.15.21; 26.13.25 
(591) Đỏ, xanh bích, đen. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim Gia 

Huy  (VN) 
Số 88 tổ 4, ấp 2, xã Phú Thạnh, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 11: Đèn để bàn (dùng điện); bóng đèn điện; chao đèn (chụp đèn). 
 
 

(210) 4-2013-03899 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.3 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

phát triển An Phú  (VN) 
Số 20, ngõ 349/37/16 phố Minh Khai, 
Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bành mì; bánh bao.  
 
 

(210) 4-2013-03900 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company    (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh, nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu, nước xức tóc, chế phẩm làm 
sạch, chăm sóc và làm đẹp da, da đầu và tóc, chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng 
cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2013-03901 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Shiseido Company, Limited  (JP)
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt
Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chăm 
sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm.  

 
 

(210) 4-2013-03902 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Shiseido Company, Limited  (JP)
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm: bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chăm 
sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm.  

 
 

(210) 4-2013-03903 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Shiseido Company, Limited  (JP)
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt
Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm: bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chăm 
sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm.  

 
 

(210) 4-2013-03904 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Shiseido Company, Limited  (JP)
7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt
Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm: bao gồm các chế phẩm chăm sóc da, chăm 
sóc tóc, chăm sóc cơ thể, và các chế phẩm trang điểm.  

 
 

(210) 4-2013-03905 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại-dịch vụ xây dựng 
Hoàng Gia  (VN) 
E14 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn nước. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 
 

(210) 4-2013-03906 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Sime Darby Malaysia Berhad  
(MY) 
19th Floor, Wisma Sime Darby, Jalan 
Raja Laut, 50350 Kuala Lumpur, 
Malaysia  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ ngân hàng máu; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ 
chữa bệnh bằng nước khoáng nóng; bệnh viện; thiết kế cảnh quan vườn hoa và công viên; 
dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ y tế tại bệnh viện; dịch vụ 
đỡ đẻ; dịch vụ hộ lý; dịch vụ của chuyên gia nhãn khoa; dịch vụ dược sĩ kê đơn thuốc; cố 
vấn về lĩnh vực dược học; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu; chăm sóc vườn ươm cây; phẫu 
thuật tạo hình; dịch vụ của nhà tâm lý học; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ y tế từ xa; tất cả trong 
nhóm 44. 

 
 

(210) 4-2013-03907 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A26.4.24; 26.3.2; 26.13.25 
(731) Institute Estetica De Beaute 

Pte Ltd   (SG) 
178 Paya Lebar Road, #05-04, Singapore 
409030  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh/chế phẩm trang điểm dùng cho các 
sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm chăm sóc tóc và sản phẩm chăm sóc cơ thể.  

 
 

(210) 4-2013-03908 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Ghi đậm. 
(731) GS Engineering & 

Construction Corp.   (KR) 
537, Namdaemun-Ro, 5-Ga, Chung-Gu - 
Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản bao gồm quản lý bất động sản, đại lí bất động sản, đánh 
giá bất động sản, môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản. 
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Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, xây dựng công trình dân dụng, xây dựng nhà máy, xây dựng 
công trình xử lý nước, xây dựng công trình kiến trúc, xây dựng tòa nhà. 

 
 

(210) 4-2013-03909 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.23; 26.13.25; 2.9.1 
(591) Xanh đậm, ghi đậm. 
(731) GS Engineering & 

Construction Corp.   (KR) 
537, Namdaemun-Ro, 5-Ga, Chung-Gu - 
Seoul, Korea  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản bao gồm quản lý bất động sản, đại lý bất động sản, đánh 
giá bất động sản, môi giới bất động sản, cho thuê bất động sản. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng, xây dựng công trình dân dụng, xây dựng nhà máy, xây dựng 
công trình xử lý nước, xây dựng công trình kiến trúc, xây dựng tòa nhà. 

 
 

(210) 4-2013-03911 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển Sống 
Xanh   (VN) 
142/3 Huỳnh Văn Bánh, phường 12, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Máy công cụ máy nông nghiệp, công cụ dùng trong nông nghiệp (ngoại trừ 
công cụ bằng tay, thao tác thủ công). 

 

Nhóm 12: Xe cộ. 
 

Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc. 
 

Nhóm 16: ấn phẩm, văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 18: Da và giả da, sản phẩm bằng các vật liệu kể trên và không được xếp ở nhóm 
khác như da động vật, da thú, vật liệu giả da, da giả, gia thuộc, thô hoặc bán thành phẩm. 

 

Nhóm 20: Đồ đạc (bàn ghế, giường, tủ, kệ), gương, khung ảnh. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 

Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao (ngoại trừ thiết bị dành cho thợ lặn, 
thiết bị trò chơi dùng với màn hình và mán chiếu ngoài, quần áo thể dục thể thao). 
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Nhóm 31: Hạt giống, cây và hoa tươi. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh. 
 

Nhóm 39: Du lịch. 
 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu. 
 

Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo, giải trí, tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa. 
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng, các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp, thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn. 

 
 

(210) 4-2013-03912 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.13; 1.15.15; A5.3.15; A5.5.20; 
26.4.2 

(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm và 

thương mại Thiên Dược   (VN) 
69 ngõ An Trạch 1, phường Quốc Tử 
Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03913 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.5.19 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, hồng, nâu. 
(731) Hộ kinh doanh lạp xưởng Tân 

An  (VN) 
43, Phạm Thị Đẩu, phường 2, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 29: Lạp xưởng. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán lạp xưởng.  
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(210) 4-2013-03914 (220) 04.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.15; 26.13.25 
(591) Đỏ, trắng, vàng. 
(731) Nguyễn Bá Mừng   (VN) 

Tổ 8 khu 3, phường Hùng Thắng, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 29: Hỗn hợp chất béo (gồm: bơ dầu, chất béo thực vật, bơ thực vật) làm bánh mỳ, 
dầu ăn mỡ lợn, dầu ăn hạt cải, dầu béo, đầu ngô, dầu bơ.  

 
 

(210) 4-2013-03915 (220) 05.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.1; A26.3.6; 26.3.4; 26.3.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị 
quan sát Việt Phát  (VN) 
870 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị báo hiệu chống trộm; máy quay phim; thiết bị báo cháy.  
 
 

(210) 4-2013-03916 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 25.5.1 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty tập đoàn Bắc ¸ - 
(TNHH)  (VN) 
150 đường Nguyễn Gia Thiều, phường 
Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh  

 

(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh, bình nóng lạnh.  
 
 

(210) 4-2013-03917 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.11.1; A26.11.8; 25.5.1 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty tập đoàn Bắc ¸ - 
(TNHH)  (VN) 
150 đường Nguyễn Gia Thiều, phường 
Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh  
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(511)   Nhóm 11: Hệ thống và thiết bị vệ sinh, bình nóng lạnh.  
 
 

(210) 4-2013-03918 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Ngô Công Kỳ  (VN) 
Tổ 20, thôn An Tĩnh, xã Liên Hiệp, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè). 

 
 

(210) 4-2013-03919 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Seiko Epson Kabushiki Kaisha 
(also trading as Seiko Epson 
Corporation)   (JP) 
4-1 Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy in phun (kết nối với máy vi tính); máy in phun khổ lớn (kết nối với máy vi 

tính); máy in laze (kết nối với máy vi tính); máy in kỹ thuật số (kết nối với máy vi tính); 
máy in dùng với máy vi tính; máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; máy in đa chức năng (được 
nối với máy tính) có các chức năng sao chép và/hoặc quét dữ liệu và/hoặc chức năng fax; 
máy fax; máy photocopy; thiết bị chiếu hình có màn hình tinh thể lỏng; chương trình máy 
vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); đầu in cho máy in phun (nối với máy tính); 
trống mực dùng cho máy in (nối với máy tính); bộ lọc dùng cho máy in phun (nối với máy 
tính); chất bán dẫn; xuất bản phẩm điện tử có thế tải xuống.  

 
 

(210) 4-2013-03920 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A19.13.21; 26.3.4; 26.7.25; 6.1.2 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ nhạt, xanh nhạt, 

vàng đậm. 
(731) Công ty TNHH dược - trang 

thiết bị y tế Mạnh Khang  (VN)
98 Nguyễn Văn Săng, phường Tân Sơn 
Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ đại diện SHCN 

Minh Anh (MINH ANH IP REPR SERV 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, thiết bị y tế. 
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(210) 4-2013-03921 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.3.6; 26.3.1; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh lam, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất Nam Thanh  
(VN) 
Số 86/166 Ông ích Khiêm, phường 14, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 25: Tất ngắn cổ; tất dài; tất cao cổ; tất thấm mồ hôi; quần áo.  
 
 

(210) 4-2013-03922 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.1; A26.3.24; A26.11.12 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất Nam Thanh  
(VN) 
Số 86/166 Ông ích Khiêm, phường 14, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 25: Tất ngắn cổ; tất dài; tất cao cổ; tất thấm mồ hôi; quần áo.  
 
 

(210) 4-2013-03923 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất Nam Thanh  
(VN) 
Số 86/166 Ông ích Khiêm, phường 14, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 25: Tất ngắn cổ; tất dài; tất cao cổ; tất thấm mồ hôi; quần áo.  

 
 

(210) 4-2013-03924 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 4.3.3; 26.1.1; A26.11.8 
(591) Xanh dương, trắng, cam, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Đan Minh  (VN) 
270/27 Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 07: Máy bơm chìm; máy bơm nổi; máy bơm kéo; máy bơm nước, máy bơm dầu; 
máy bơm ly tâm.  

 
Nhóm 09: Chấn lưu (tăng phô) đèn huỳnh quang; ổ cắm điện; cầu dao điện, dây điện, 
phích cắm điện; bảng điện.  

 
Nhóm 11: Máng đèn huỳnh quang; bóng đèn điện; đèn chiếu sáng; chóa đèn, quạt điện, 
quạt gió.  

 
 

(210) 4-2013-03925 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.15; A5.3.13; 26.1.2 
(591) Xanh lá mạ, vàng chanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Cương 
Xanh  (VN) 
Số 27, ngõ 329 đường Cầu Giấy, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao, cà phê nhân tạo.  

 
 

(210) 4-2013-03926 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

 

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

(210) 4-2013-03927 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Cơ sở may Vườn Xuân  (VN) 
Số 2/6A1, Nguyễn Văn Quá, tổ 10, khu 
phố 5, phường Tân Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn cho trẻ em, đồ đi chân cho trẻ em, mũ cho trẻ em, tã lót của 

trẻ em bằng vải, yếm cho trẻ em, khăn choàng (trang phục) cho trẻ em. 
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(210) 4-2013-03929 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.5.25; A25.3.3; 2.9.22 
(591) Trắng, đỏ, tím, vàng, xanh lá cây, xanh 

xám. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Thuận Hóa  (VN) 
47 Lam Sơn, phường 5, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2013-03930 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Trắng, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Lưu Thị Hồng Bông  (VN) 
93 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm bánh kẹo.  
 
 

(210) 4-2013-03931 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3; A8.1.23 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, vàng 

đậm, đỏ, trắng, đen. 
(731) Perfetti Van Melle S.p.A.   (IT) 

Via XXV Aprile, 7-20020 Lainate (MI) - 
Italy  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo cao su có thể thổi bóng; kẹo cao su; kẹo sô cô la; kẹo cà phê; 

kẹo ca cao; kẹo dẻo; kẹo cứng; kẹo hình giọt nước; thạch (bánh kẹo); kẹo que; kẹo hình 
thoi; kẹo bạc hà; đường; kẹo; kẹo bơ cứng; kẹo cam thảo; kẹo có mùi thơm; bánh ngọt.   
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(210) 4-2013-03932 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ, đen. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần học thuật 
EQUEST  (VN) 
Số 36 Cát Linh, phường Cát Linh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ, tư vấn du học, dịch vụ dịch thuật; dịch vụ tổ chức 
hội thảo nhằm mục đích giáo dục, văn hóa, dịch vụ vui chơi giải trí.  

 
 

(210) 4-2013-03933 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 7.3.11; 26.3.1 
(591) Xanh tím, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thiết bị điện Đông Anh  (VN) 
Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 06: Đồng thanh; dây nhôm. 
 

Nhóm 07: Máy phát điện; thiết bị hàn hồ quang điện.  
 

Nhóm 09: Cuộn dây điện (lô dây) máy biến áp; cầu dao điện; tủ phân phối điện; bộ 
chuyển mạch; công tơ; hộp nối điện; thiết bị chuyển mạch; máy nắn dòng điện; bảng phân 
phối điện; dây cáp điện; thiết bị đo; kẹp đầu dây; thiết bị điều khiển từ xa (tủ điện); dây 
cáp đã bọc. 

 

Nhóm 17: Balata (chất cách điện)  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác).  
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; xây dựng; cho thuê máy đào xúc; lắp đặt và 
sửa chữa các lò.  

 

Nhóm 39: Vận tải bằng ô-tô.  
 

Nhóm 40: Mạ điện phân; gia công kim koại; đúc kim koại; chế biến dầu mỏ. 
 
 

(210) 4-2013-03934 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.7.9; 2.7.10 
(591) Hồng tươi, xanh lá non. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương dại dịch 
vụ thế giới Mẹ và Bé  (VN) 
74/35 Vườn Lài, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi.  
 

Nhóm 44: Chăm sóc vệ sinh, sắc đẹp cho người.  
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(210) 4-2013-03935 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.15.15; 14.7.1; 14.7.4 
(591) Đỏ, nâu, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đấu giá 
Thành An  (VN) 
Số 266 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên 
Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán đấu giá. 
 
 

(210) 4-2013-03936 (220) 05.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.9; A26.11.13; A25.7.23 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Cơ sở Minh Phương   (VN) 
Thôn Yên Lộ, xã Yên Nghĩa, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 12: Má phanh dùng cho xe máy, ô tô. 
 
 

(210) 4-2013-03937 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 20.7.1; A7.1.12; 7.1.6; 26.1.1; 24.5.1 
(591) Trắng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Trường đại học Ngân Hàng 
Thành Phố Hồ Chí Minh  (VN) 
36 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục). 
 
 

(210) 4-2013-03938 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Nâu, đen, xanh da trời. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
thương mại dịch vụ Trường 
Thịnh  (VN) 
114/1 khu phố 23, Miếu Gò Xoài, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép, vật liệu xây dựng bằng phi kim loại cụ thể là: cửa kính; vách 
kính, cầu thang kính.  
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(210) 4-2013-03939 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xanh lá cây, nâu. (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Bảo 
Thịnh  (VN) 
396/10 đường TTH21, khu phố 3, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, chế phẩm phân bón.  
 
 

(210) 4-2013-03940 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Bảo 
Thịnh  (VN) 
396/10 đường TTH21, khu phố 3, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, chế phẩm phân bón.  
 
 

(210) 4-2013-03941 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) NICE ENTERPRISE CO., LTD.    (TW) 
No. 21, Chung Shan Road, MIn Hsiung 
Industrial Dist., ChiaYi Country 621, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược làm mọc lại tóc; chế phẩm chứa thuốc thúc đẩy quá trình mọc 
tóc; thuốc dưỡng tóc để ngăn ngừa rụng tóc; thuốc chứa dược phẩm; thực phẩm bổ sung 
dinh dưỡng; nước cốt gà (thuốc bổ); chế phẩm làm sạch môi trường; vật liệu băng bó; 
khăn vệ sinh; chế phẩm làm sạch kính áp tròng; thuốc chữa bệnh cho động vật; sữa bột cho 
em bé; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung ăn kiêng cho trẻ sơ sinh; chế phẩm làm sạch 
không khí; chất khử mùi cho tủ lạnh; chất khử mùi cho quần áo; miếng dán vệ sinh; quần 
tã cho người lớn (quần tã dùng một lần); quần tã cho em bé (quần tã dùng một lần). 

 
 

(210) 4-2013-03942 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) NICE ENTERPRISE CO., LTD.    (TW) 
No. 21, Chung Shan Road, MIn Hsiung 
Industrial Dist., ChiaYi Country 621, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 05: chế phẩm dược làm mọc lại tóc; chế phẩm chứa thuốc thúc đẩy quá trình mọc 
tóc; thuốc dưỡng tóc để ngăn ngừa rụng tóc; thuốc chứa dược phẩm; thực phẩm bổ sung 
dinh dưỡng; nước cốt gà (thuốc bổ); chế phẩm làm sạch môi trường; vật liệu băng bó; 
khăn vệ sinh; chế phẩm làm sạch kính áp tròng; thuốc chữa bệnh cho động vật; sữa bột cho 
em bé; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chất bổ sung ăn kiêng cho trẻ sơ sinh; chế phẩm làm sạch 
không khí; chất khử mùi cho tủ lạnh; chất khử mùi cho quần áo; miếng dán vệ sinh; quần 
tã cho người lớn (quần tã dùng một lần); quần tã cho em bé (quần tã dùng một lần).  

 
 

(210) 4-2013-03943 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) NICE ENTERPRISE CO., LTD.    (TW) 
No. 21, Chung Shan Road, MIn Hsiung 
Industrial Dist., ChiaYi Country 621, 
Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu xả dùng cho tóc; chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm tạo kiểu 
tóc dạng bọt kem; gel tạo kiểu tóc; keo xịt tóc; sáp bôi tóc; kem dưỡng cho tóc; chế phẩm 
tạo kiểu tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm tạo sóng cho tóc; chế phẩm duỗi thẳng tóc; 
chế phẩm tắm rửa cho cơ thể [dùng cho người]; xà phòng tắm; xà phòng để sử dụng cá 
nhân; nước thơm dùng để tắm; mỹ phẩm; nước hoa; tinh dầu; chất tẩy rửa để sử dụng 
trong gia đình; chế phẩm đánh răng; kem đánh giày; chế phẩm để làm khô dùng để giặt 
hoặc rửa; dầu gội cho vật nuôi; chế phẩm tạo mùi hương trong không khí. 

 
 

(210) 4-2013-03944 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.23; A5.5.20; 26.13.25 
(591) Nâu, vàng. 
(731) Nguyễn Quang Hào  (VN) 

2/1/174 Đầm Trung, Văn Cao, quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê; quán rượu nhỏ (bar).  
 
 

(210) 4-2013-03945 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) BEIJING DINGLUZHONGYUAN 
TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
Flat A2, 2/F, Building 17, Zhongguancun 
Software Park, No. 8 Northeast Wangxi 
Road, Haidian District, Beijing, People's 
Republic of China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính, ghi sẵn; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; thiết bị 
ngoại vi máy vi tính; máy vi tính; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống 
được); thiết bị liên lạc; điện thoại di động; chương trình trò chơi máy tính; thiết bị lưu trữ 
dữ liệu (USB); đĩa quang. 

 
 

(210) 4-2013-03946 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.7.21; 3.7.13; 25.1.25; 26.1.1; 5.7.1 
(731) Lê Thị Minh Luyến   (VN) 

Số nhà 21, ngõ 6, phố Kim Đồng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2013-03947 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 6.1.2; 25.1.6; 26.1.2; 5.9.3 
(591) Xanh lá cây, tím, vàng. 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã dịch vụ kinh 
doanh Đồng Thái   (VN) 
Xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 31: Củ khoai lang tươi. 

 
 

(210) 4-2013-03949 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

ST.ANDREWS Việt Nam   (VN) 
Nhà số 103, ngõ 75, đường Giải Phóng, 
phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-03950 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Hoàng Thiên    (VN)
Số 8, ngõ 72/1/77 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03951 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Hoàng Thiên    (VN)
Số 8, ngõ 72/1/77 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-03952 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Hoàng Thiên    (VN)
Số 8, ngõ 72/1/77 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2013-03953 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Hoàng Thiên    (VN)
Số 8, ngõ 72/1/77 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế; dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc 

 
 

(210) 4-2013-03954 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Hoàng Thiên    (VN)
Số 8, ngõ 72/1/77 đường Nguyễn Trãi, 
phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, 
điện não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường 
hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà 
phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, 
cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu. 

 
 

(210) 4-2013-03955 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03956 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
SA VI (SAVIPHARM)   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu
chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-03957 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Phúc   (VN) 
Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-03958 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
NAKATA  (VN) 
Khu 1, xã Phạm Kha, huyện Thanh 
Miện, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2013-03959 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Dihon Pharmaceutical Group 
Co., Ltd   (CN) 
No. 45 Keyi Road, Kunming New & 
High-Tech Industrial Development Zone, 
Yunnan, China. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-03960 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Dihon Pharmaceutical Group 
Co., Ltd   (CN) 
No. 45 Keyi Road, Kunming New & 
High-Tech Industrial Development Zone, 
Yunnan, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-03961 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Dihon Pharmaceutical Group 

Co., Ltd   (CN) 
No. 45 Keyi Road, Kunming New & 
High-Tech Industrial Development Zone, 
Yunnan, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-03962 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) SANOFI    (FR) 

54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược.  

 
 

(210) 4-2013-03963 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) SANOFI    (FR) 

54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2013-03964 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A11.3.7 
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thế Anh  (VN) 
Số 10, ngõ 116 Kim Hoa, Phương Liên, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
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(210) 4-2013-03965 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A5.5.20; A5.5.21; 1.15.23 
(591) Vàng, cam đỏ, xanh lá non, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ du lịch Mỹ úc Âu  (VN) 
61 Nguyễn Duy Dương, phường 08, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; vận tải hàng hóa bằng « 
tô chuyên dụng; dịch vụ đóng gói (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật); đại lý du lịch; kinh 
doanh, dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, quốc tế, điều hành chuyến du lịch. 

 

Nhóm 41: Dịch vụ hỗ trợ giáo dục: tư vấn du học; tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên 
nghiệp (không hoạt động tại trụ sở).  

 
 

(210) 4-2013-03966 (220) 05.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, xám, 

đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thái Nghị Lực  (VN) 
681B/5 Bùi Đình Túy, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc, kiến trúc, thiết lập các bản vẽ xây dựng, thiết kế trang trí nội 
thất, thiết kế công nghiệp, thiết kế bản vẽ công nghiệp, dịch vụ thiết kế bao bì, thiết kế 
quần áo, thiết kế đồ họa nghệ thuật. 

 
 

(210) 4-2013-03967 (220) 05.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, trắng(540) 

  

(731) Nguyễn Thái Nghị Lực  (VN) 
681B/5 Bùi Đình Tuý, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2013-03968 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất & 
thương mại Gia Đạt  (VN) 
Nhà số 5, ngõ 245/116, phố Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 24: Vỏ đệm, chăm, rèm, ga. 
 
 

(210) 4-2013-03969 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A18.1.12; 6.1.2; A6.19.9 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xanh 

lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng, cam, 
hồng nhạt, nâu. 

(731) 1. Gillette Citrus, LLC   (US) 
10175 S. Anchor Avenue, Dinuba, CA 
93618, United States of America  
2. Visalia Citrus Packing 
Group, Inc   (US) 
500 North Santa Fe Street, Visalia, CA 
93292, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi và rau tươi.  
 
 

(210) 4-2013-03970 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A11.3.7; 26.4.1; 25.5.1 
(591) Đen, trắng, nâu. 
(731) Đỗ Thị Nhung  (VN) 

Số 212 nơ 4, khu đô thị Pháp Vân, Tứ 
Kỳ, Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Phở ăn liền; bún ăn liền; cháo ăn liền; miến ăn liền.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê, căng tin; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2013-03972 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Nâu, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tuyết Phương 
Nam  (VN) 
31C Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 36: Cho thuê văn phòng. 
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(210) 4-2013-03973 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) EQUES HOLDING GROUP S.A.   (VG) 

Trident Chambers, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  
 
 

(210) 4-2013-03974 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.1; 26.3.23; A26.11.13 
(591) Xanh cốm, nâu, vàng. 
(731) Trung tâm phát triển cộng 

đồng Cao Bằng    (VN) 
Nhà C4-3, khu chung cư Nà Cạn, phường 
Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh 
Cao Bằng  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; túi móc, ví; ba lô dệt bằng vải thổ cẩm.  
 

Nhóm 24: Vải thổ cẩm dạng tấm hoặc mảnh có nhiều họa tiết trang trí; khăn dệt thủ công 
có nhiều họa tiết; khăn trải bàn làm từ vải thổ cẩm; miếng lót đĩa làm từ vải thổ cẩm; trải 
giường làm từ vải thổ cẩm; áo gối làm từ vải thổ cẩm.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa; lữ hành quốc tế; dịch vụ vận chuyển hàng hóa.   

 
 

(210) 4-2013-03975 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.5.1 
(731) Thai Nitrate Co., Ltd.   (TH) 

26/56, Chan Tat Mai Road, 
Tungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 13: Chất nổ a-mo-ni-um ni-trat.  
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(210) 4-2013-03976 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh tím than. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Tạp chí; sách; báo chí; xuất bản phẩm dạng in; tem nhãn chống hàng giả, tem 

niêm phong.  
 
 

(210) 4-2013-03977 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh tím than. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán qua internet, qua điện thoại, qua cửa hàng, siêu thị các mặt 

hàng: mỹ phẩm, quần áo, giày dép, mũ nón, đồ trang sức, đồng hồ, dược phẩm, thực 
phẩm, đồ nội thất văn phòng - gia đình, văn phòng phẩm, máy tính, điện thoại, thiết bị tin 
học, đồ chơi trẻ em, máy móc thiết bị văn phòng, sách báo tạp chí, máy tập thể dục, phân 
bón, thuốc thú y, hàng kim khí điện máy, cụ thể là: máy bơm nước, máy phát điện, mô tơ 
điện, máy hàn điện, máy khoan, máy rửa xe, máy nổ, máy cưa xích, máy nén khí, máy 
mài, hàng điện gia dụng, cụ thể là: quạt máy, nồi cơm điện, lò vi sóng, máy xay sinh tố, 
máy ép hoa quả, lò nướng, máy làm sữa chua, máy làm sữa đậu nành, máy rửa bát đĩa, 
máy sấy bát đĩa, máy giặt, máy pha cà phê, máy đun nước nóng lạnh, bếp điện, bếp từ, 
máy hút bụi, thiết bị điện, điện tử, cụ thể là: máy nghe nhạc, ti vi, loa, máy chụp ảnh, âm 
ly, đầu đĩa, đầu kỹ thuật số, đài, ổ cắm, dây điện, đèn điện, sạc điện, phích cắm đìện, bình 
lưu điện, đồ điện lạnh như tủ lạnh, tủ đông, tủ làm mát, điều hòa, hàng thủ công mỹ nghệ 
làm từ gỗ, mây, tre, nứa lá, sành, sứ, đất nung, thuỷ tinh; đại lý độc quyền phân phối các 
sản phẩm nêu trên; dịch vụ xuất nhập khẩu. 
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(210) 4-2013-03978 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh tím than. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina  
(VN) 
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ in ấn; dịch vụ in tem chống hàng giả.  

 
 

(210) 4-2013-03979 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất dịch vụ thương mại 
trà cà phê Lâm Sơn Nguyên  
(VN) 
Số 579A/29 hẻm Trần Hưng Đạo, 
phường Bình Khánh, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao.  

 

(210) 4-2013-03980 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, da cam, vàng, xanh nõn chuối, trắng.
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất dịch vụ thương mại 
trà cà phê Lâm Sơn Nguyên  
(VN) 
Số 579A/29 hẻm Trần Hưng Đạo, 
phường Bình Khánh, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao. 
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(210) 4-2013-03981 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; A6.19.9; A6.19.11; 1.15.11 
(591) Đỏ, vàng, tím, xanh lá mạ, xanh ngọc, trắng
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất dịch vụ thương mại 
trà cà phê Lâm Sơn Nguyên  
(VN) 
Số 579A/29 hẻm Trần Hưng Đạo, 
phường Bình Khánh, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà; cà phê; ca cao. 
 
 

(210) 4-2013-03982 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO 
SHO TRADING ALSO AS KOBE 
STEEL, LTD.  (JP) 
10-26, Wakinohama-cho 2-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 06: Nhôm và hợp kim nhôm, phiến và tấm kim loại.  
 
 

(210) 4-2013-03983 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO 
SHO TRADING ALSO AS KOBE 
STEEL, LTD.   (JP) 
10-26, Wakinohama-cho 2-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 06: Nhôm và hợp kim nhôm, phiến và tâm kim loại.  
 
 

(210) 4-2013-03984 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO 
SHO TRADING ALSO AS KOBE 
STEEL, LTD.   (JP) 
10-26, Wakinohama-cho 2-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, Japan 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 06: Nhôm và hợp kim nhôm, phiến và tấm bằng kim loại. 
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(210) 4-2013-03985 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO 
SHO trading also as KOBE STEEL, 
LTD.   (JP) 
10-26, Wakinohama-cho 2-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 06: Nhôm và hợp kim nhôm, phiến và tấm kim loại.  

 
 

(210) 4-2013-03986 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt
Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh, nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu, nước xức tóc, chế phẩm làm 

sạch, chăm sóc và làm đẹp da, da đầu và tóc, chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng 
cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2013-03987 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company    (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh, nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu, nước xức tóc, chế phẩm làm 

sạch, chăm sóc và làm đẹp da, da đầu và tóc, chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng 
cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2013-03988 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company     (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh, nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu, nước xức tóc, chế phẩm làm 
sạch, chăm sóc và làm đẹp da, da đầu và tóc, chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng 
cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2013-03989 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company     (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh, nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu, nước xức tóc, chế phẩm làm 
sạch, chăm sóc và làm đẹp da, da đầu và tóc, chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng 
cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2013-03990 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company     (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh; nước hoa; mỹ phẩm; tinh dầu;  nước xức tóc; chế phẩm làm 
sạch, chăm sóc và làm đẹp da, da đầu và tóc; chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng 
cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2013-03991 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company     (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh; nước hoa; mỹ phẩm; tinh dầu;  nước xức tóc; chế phẩm làm 
sạch, chăm sóc và làm đẹp da, da đầu và tóc; chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng 
cho cá nhân.  
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(210) 4-2013-03992 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company     (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh; nước hoa; mỹ phẩm; tinh dầu;  nước xức tóc; chế phẩm làm 
sạch, chăm sóc và làm đẹp da, da đầu và tóc; chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng 
cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2013-03993 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company     (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt
Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh; nước hoa; mỹ phẩm; tinh dầu;  nước xức tóc; chế phẩm làm 
sạch, chăm sóc và làm đẹp da, da đầu và tóc; chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng 
cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2013-03994 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company     (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh; nước hoa; mỹ phẩm; tinh dầu;  nước xức tóc; chế phẩm làm 
sạch, chăm sóc và làm đẹp da, da đầu và tóc; chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng 
cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2013-03995 (220) 01.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company     (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America    

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh; nước hoa; mỹ phẩm; tinh dầu;  nước xức tóc; chế phẩm làm 
sạch, chăm sóc và làm đẹp da, da đầu và tóc; chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng 
cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2013-03996 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company     (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America    

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh; nước hoa; mỹ phẩm; tinh dầu;  nước xức tóc; chế phẩm làm 
sạch, chăm sóc và làm đẹp da, da đầu và tóc; chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng 
cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2013-03997 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company     (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh; nước hoa; mỹ phẩm; tinh dầu;  nước xức tóc; chế phẩm làm 
sạch, chăm sóc và làm đẹp da, da đầu và tóc; chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng 
cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2013-03998 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company     (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh; nước hoa; mỹ phẩm; tinh dầu;  nước xức tóc; chế phẩm làm 
sạch, chăm sóc và làm đẹp da, da đầu và tóc; chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng 
cho cá nhân.  
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(210) 4-2013-03999 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company     (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh; nước hoa; mỹ phẩm; tinh dầu;  nước xức tóc; chế phẩm làm 
sạch, chăm sóc và làm đẹp da, da đầu và tóc; chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng 
cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2013-04000 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company      (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh, nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu, nước xức tóc, chế phẩm làm 
sạch, chăm sóc và làm đẹp da, da đầu và tóc, chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng 
cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2013-04001 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company      (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh, nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu, nước xức tóc, chế phẩm làm 
sạch, chăm sóc và làm đẹp da, da đầu và tóc, chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng 
cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2013-04002 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company      (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh, nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu, nước xức tóc, chế phẩm làm 
sạch, chăm sóc và làm đẹp da, da đầu và tóc, chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng 
cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2013-04003 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company      (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh, nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu, nước xức tóc, chế phẩm làm 
sạch, chăm sóc và làm đẹp da, da đầu và tóc, chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng 
cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2013-04004 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company      (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh, nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu, nước xức tóc, chế phẩm làm 
sạch, chăm sóc và làm đẹp da, da đầu và tóc, chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng 
cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2013-04005 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company      (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh, nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu, nước xức tóc, chế phẩm làm 
sạch, chăm sóc và làm đẹp da, da đầu và tóc, chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng 
cho cá nhân.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-04006 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company      (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh, nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu, nước xức tóc, chế phẩm làm 

sạch, chăm sóc và làm đẹp da, da đầu và tóc, chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng 
cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2013-04010 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) 1. Soekianto Sosrodjojo   (ID) 

JI. Kintamani Raya/11. RT 002 RW 007, 
Kelurahan Kelapa Gading Barat, 
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 
- 14240, Indonesia   
2. Soewito Sosrodjojo   (ID) 
JI. Kintamani 1/42, RT 004 RW 007, 
Kelurahan Kelapa Gading Barat; 
Kecamatan Kelapa Gading; Jakarta 
Utara - 14240, Indonesia  
3. Soejani Sosrodjojo   (ID) 
Jl. Bangka XlI/10, RT 002 RW 007, 
Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan 
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 
Indonesia.  
4. Kuniarti Sosrodjojo   (ID) 
Jl. Kintamani I No. 39, RT 001 RW 007, 
Kelurahan Kelapa Gading Barat, 
Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara 
- 14240, Indonesia. 
5. Sukowati Sosrodjojo   (ID) 
Jl. Tampak Siring Indah No. 41-43, RT 
006 RW 007, Kelurahan Kelapa Gading 
Barat, Kecamatan Kelapa Gading, 
Jakarta 14240, Indonesia   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà (chè); trà (chè) pha sẵn (không dùng cho mục 

đích ý tế); trà (chè) ướp lạnh; trà (chè) vị hoa quả (không dùng cho mục đích ý tế); cà phê; 
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cà phê nhân tạo; ca cao; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống 
trên cơ sở trà (chè) thảo mộc (không dùng cho mục đích ý tế); đá lạnh có thể ăn được; mật 
ong; đá lạnh tự nhiên hoặc nhân tạo.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống); nước uống có ga; đồ uống không có cồn; đồ uống 
làm từ nước ép trái cây, không có cồn; chiết xuất từ trái cây, không có cồn; nước ép trái 
cây; chiết xuất từ trái cây không có cồn được sử dụng trong chế phẩm để làm đồ uống; xi 
rô dùng cho đồ uống; chế phẩm dùng để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2013-04011 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Nutribiotech Co., LTD.   (KR) 

3F, Summit Bldg., 79-12, Yeoksam-
dong, Gangnam-gu, Seoul, Republic of 
Korea, 135-080  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bổ (thuốc, dược phẩm); chế phẩm vitamin; phức hợp vitamin; khoáng 

chất bổ sung cho thực phẩm; chế phẩm y tế làm thon nhỏ người; chất bổ sung protein 
dùng cho ăn kiêng.  

 
 

(210) 4-2013-04012 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) MeadWestvaco Corporation  

(US) 
501 South 5th Street, Richmond, 
Virginia 23219-0501 U.S.A.   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia nhựa đường, cụ thể là chất nhũ tương, chất ổn định nhũ tương và 

chất trợ kết dính, tất cả được sử dụng trong nhựa đường để lát đường.  
 
 

(210) 4-2013-04013 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Dương Thị Mỹ Dung   (VN) 
ấp Gò Tre, xã Long Thuận, thị xã Gò 
Công, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến (yến sào).  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
1018 

(210) 4-2013-04014 (220) 05.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 4.3.3 (540) 

  

(731) Dương Thị Mỹ Dung   (VN) 
ấp Gò Tre, xã Long Thuận, thị xã Gò 
Công, tỉnh Tiền Giang  

 

(511)   Nhóm 29: Tổ yến (yến sào).  
 
 

(210) 4-2013-04015 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.9 
(591) Đỏ trắng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại MAVINA   (VN) 
Số 03, B3 TTQB, đường Vĩnh Hồ, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Tấm gỗ lát sàn, thanh gỗ để ốp tường, gỗ xẻ (dùng để ốp lát trong xây dựng), 
lan can, chấn song, tay vịn cầu thang (bằng gỗ).  

 
 

(210) 4-2013-04016 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.4; 26.7.25; 26.4.1; 26.4.7 
(591) Đỏ, trắng, xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại MAVINA   (VN) 
Số 03, B3 TTQB, đường Vĩnh Hồ, 
phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Tấm gỗ lát sàn, thanh gỗ để ốp tường, gỗ xẻ (dùng đề ốp lát trong xây dựng), 
lan can, chấn song, tay vịn cầu thang (bằng gỗ).  

 
 

(210) 4-2013-04017 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 7.1.6; A7.1.12; 25.12.1; 3.7.17; 20.7.1 
(591) Xanh, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trường tiểu học Nguyễn Siêu  
(VN) 
Tổ 59 đường Trung Kính, phường Yên 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 
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(210) 4-2013-04018 (220) 06.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; A5.3.15; 25.1.6; 8.1.19; 5.7.6 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái  (VN) 
Số 7, đường 3, cụm công nghiệp La Phù, 
xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2013-04019 (220) 06.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 3.1.14; 3.1.15; A3.4.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái  (VN) 
Số 7, đường 3, cụm công nghiệp La Phù, 
xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2013-04020 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xanh lá cây (540) 

  

(731) Công ty cổ phần VISCOM  (VN) 
299 Tôn Thất Thuyết, phường 01, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 17: Cao su; nhựa mủ cao su; cao su lỏng; cao su thô hoặc bán thành phẩm; dung 
dịch cao su; cao su tổng hợp. 

 

Nhóm 29: Nước mắm. 
 

Nhóm 30: Nước tương. 
 
 

(210) 4-2013-04021 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.11.5; 26.2.7; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH OATS ORGANIC 
AGRICULTURE  (VN) 
286 Tùng Thiện Vương, phường 13, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 31: Nấm tươi; nấm linh chi tươi; sợi nấm để nhân giống; rau tươi; khoai tây tươi. 
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(210) 4-2013-04023 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.2; 26.5.1; A26.3.7 
(591) Xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, đỏ, trắng

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân 
Nguyên Ngọc  (VN) 
1126 khu phố 2, phường Định Hòa, thành 
phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; phân ủ, phân trộn.  
 
 

(210) 4-2013-04028 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển UB Việt Nam  (VN) 
Số 273 phố Đội Cấn, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; quảng cáo qua thư đặt hàng; cho thuê không gian 
quảng cáo; quảng cáo ngoài trời; quảng cáo trên truyền hình.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); thông tin giáo 
dục; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); dịch vụ dạy dỗ, dịch vụ 
hướng dẫn, giảng dạy; giảng dạy.  

 
 

(210) 4-2013-04029 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.5; A26.11.12; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HANEL  (VN) 
Số 2 Chùa Bộc, phường Trung Tự, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 07: Máy trộn chạy điện dùng cho gia đình; máy nghiền gia dụng, chạy bằng điện; 
thiết bị hút bụi, cụ thể là túi của máy hút bụi chân không, thiết bị đi kèm của máy hút bụi 
chân không dùng để phun nước thơm và chất khử trùng; thiết bị cơ điện để chế biến thực 
phẩm; máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng; máy băm thịt; máy hút bụi chân 
không; máy giặt; máy vắt cho đồ giặt; thiết bị làm sạch sử dụng hơi nước; máy xay cà 
phê, ngoài loại vận hành bằng tay; máy nghiền xay gia dụng chạy điện; máy chế biến thức 
ăn dùng điện; máy xay; máy là. 

 

Nhóm 08: Bàn là.   
 

Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn); bộ đổi điện; mũ bảo hiểm; máy tính xách tay; 
màn hình máy tính [phần cứng máy vi tính]; máy quay phim; la bàn chỉ hướng; la bàn 
(dụng cụ đo); bàn phím máy vi tính; máy in để dùng với máy vi tính; điện thoại di động; 
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thiết bị truyền phát (viễn thông); thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; bộ thiết bị truyền 
phát (viễn thông); bộ thu phát sóng. 

 

Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; nồi hấp (nồi áp suất dùng điện); dụng cụ nấu 
nướng dùng điện; đèn điện (tiết kiệm năng lượng); lò sưởi (thiết bị sưởi ấm, đốt nóng); 
quạt điện dùng cho cá nhân; ấm đun nước sử dụng điện; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); lò 
nướng thức ăn (chạy điện); máy sấy khô không khí; vỉ nướng (thiết bị nấu nướng); máy 
pha cà phê dùng điện; bình pha cà phê dùng điện; dụng cụ nấu nướng dùng điện; chảo rán 
dùng điện; thiết bị sấy khô; máy sấy tóc; thiết bị điện để làm sữa chua; thiết bị hâm nóng 
bình sữa chạy điện; lò sưởi (dùng trong nhà); đèn chiếu sáng; thiết bị làm nóng bàn là; 
thiết bị sưởi ấm; chảo áp suất dùng điện. 

 

Nhóm 12: Thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; màn cửa che nắng thích hợp dùng cho « 
tô; xe đẩy trẻ em; mui che cho xe đẩy trẻ em; giường nằm sử dụng trên xe cộ; ô tô cắm 
trại; xe ba bánh giao hàng.  

 

Nhóm 14: Đồng hồ điện tử (đồng hồ tích hợp nhiều chức năng); hợp kim của kim loại 
quý; hộp bằng kim loại quý; đồ trang sức từ đá quý nhân tạo; kim loại quý dạng thô hoặc 
bán thành phẩm. 

 

Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; hoa khô dùng để trang trí; nấm tươi; gỗ cây (đã chặt, 
chưa xử lý); gỗ thô.  

 

Nhóm 35: Bán đấu giá; mua bán thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông, truyền thông cụ 
thể là máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, thiết bị nghe nhìn; dịch vụ 
quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
hoặc quảng cáo. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ nhắn tin (bằng vô tuyến, điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện 
tử khác); thư điện tử; truyền tin và ảnh có hỗ trợ bằng máy vi tính; truyền hình cáp; thông 
tin liên lạc bằng máy vi tính; thông tin liên lạc bằng mạng cáp quang; thông tin liên lạc 
bằng điện thoại; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu.  

 

Nhóm 41: Tổ chức và điểu khiển hội nghị không nhằm mục đích thương mại hoặc quảng 
cáo; tổ chức và điểu khiển hội thảo không nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ 
chức các cuộc thi cho giáo dục hoặc giải trí; tổ chức các cuộc thi thể thao, tổ chức triển 
lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục. 

 

Nhóm 42: Thiết kế đồ họa nghệ thuật; dịch vụ thiết kế bao bì.  
 
 

(210) 4-2013-04030 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; A25.7.21 (540) 

 

(731) Công ty luật TNHH một thành 
viên Công Danh  (VN) 
2B-2C Nguyễn ái Quốc, phường Tân 
Tiến, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tranh tụng; dịch vụ nghiên cứu pháp luật; tư vấn về sở hữu trí tuệ; quản 
lý quyền tác giả; điều tra thông tin cá nhân; đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý). 
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(210) 4-2013-04031 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Cơ Sở Tinh Dầu TN Mỹ Trang  
(VN) 
Số 2 ngách 10, ngõ 392 Bạch Mai, 
phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu, mỹ phẩm, nước hoa.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông dược, thuốc dân tộc, thảo dược, dầu trị mụn (chế phẩm 
dược), dầu mọc tóc (chế phẩm dược).  

 
 

(210) 4-2013-04032 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.9.1; A3.9.5; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, lam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Hùng 
Khảng  (VN) 
10/43 Mai Xuân Thưởng, phường 1, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn dụng cụ câu cá: dây câu cá, phao câu cá, lưõi câu cá, vợt bắt cá, cần 

câu cá, mồi câu cá giả.  
 
 

(210) 4-2013-04033 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 7.11.1 
(591) Đen, vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Cương Hồng  (VN) 
Thôn Hương Mạc, xã Hương Mạc, thị xã 
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2013-04034 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Lê Phước Mười  (VN) 
165 Trương Vĩnh Ký, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ (nón); tất (vớ); thắt lưng (dùng trong trang phục) 
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(210) 4-2013-04036 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 1.15.23 
(591) Đỏ, vàng, xanh lơ, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Mạnh Hà  (VN) 
Số 50, đường 5, khu tập thể F 361, An 
Dương, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 16: Sách; sổ tay; bưu thiếp; xuất bản phẩm dạng in. 

 
 

(210) 4-2013-04037 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần chế tạo điện 
cơ Hà Nội   (VN) 
Km12, quốc lộ 32, xã Phú Diễn, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện, không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ, không dùng cho xe cộ 

mặt đất; máy bơm.  
 

Nhóm 09: Máy biến áp (điện); tủ điện; đồng hồ đo điện; biến dòng đo lường (thiết bị đo 
điện); biến áp đo lường (thiết bị đo điện); biến áp cấp nguồn (thiết bị đo điện).  

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa động cơ điện, máy phát điện, máy biến áp; dịch vụ xây lắp 
liên quan đến lĩnh vực điện.  

 
 

(210) 4-2013-04038 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.1; 26.4.1; 15.1.11 
(731) Công ty cổ phần chế tạo điện 

cơ Hà Nội   (VN) 
Km12, quốc lộ 32, xã Phú Diễn, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện, không dùng cho xe cộ mặt đất; động cơ, không dùng cho xe cộ 

mặt đất; máy bơm.  
 

Nhóm 09: Máy biến áp (điện); tủ điện, đồng hồ đo điện; biến đóng đo lường (thiết bị đo 
điện); biến áp đo lương (thiết bị đo điện); biến áp cấp nguồn (thiết bị đo điện).  

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa động cơ điện, máy phát điện, máy biến áp; dịch vụ xây lắp 
liên quan đến lĩnh vực điện.  
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(210) 4-2013-04042 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.3.6; 26.3.1; A26.3.7 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH tư vấn đầu tư 

và thương mại dịch vụ Phú Mỹ 
Vinh   (VN) 
642/34/3 Lê Đức Thọ, phường 15, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 39: Du lịch lữ hành quốc tế và nội địa; vận chuyển hành khách bằng đường hàng 

không, đường thủy và đường bộ; đại lý bán vé máy bay, tàu, xe. 
 

Nhóm 43: Khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resot); nhà nghỉ; quán ăn uống; nhà hàng ăn uống; 
quán rượu (bar). 

 
 

(210) 4-2013-04044 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

khí hóa lỏng Kim Chi   (VN) 
D20 khu phố Bình Đường 2, phường An 
Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí ga (nhiên liệu); chất đốt; khí đốt.  
 
 

(210) 4-2013-04045 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Mega Lifesciences Limited  

(TH) 
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280, 
Thailand. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-04046 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Mega Lifesciences Limited  (TH)
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280, 
Thailand. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2013-04047 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Mega Lifesciences Limited  (TH)
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280, 
Thailand. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2013-04048 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Mega Lifesciences Limited  (TH)
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280, 
Thailand. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2013-04049 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Mega Lifesciences Limited  (TH)
384 Soi 6, Pattana 3 Road, Bangpoo 
Industrial Estate, Samutprakarn 10280, 
Thailand 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2013-04050 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Zyanya Global Pte. Ltd.   (SG) 

Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2013-04051 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần Bioscope 
Việt Nam   (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04052 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần Bioscope 
Việt Nam    (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế  tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, 
điện não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường 
hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà 
phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, 
cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu. 
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(210) 4-2013-04053 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thiên Phúc   (VN) 
Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-04054 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Sao Hoàng Gia   (VN) 
Số 3 ngách 23 ngõ 267 Hoàng Hoa 
Thám, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-04055 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
điện tử Trọng Nhân   (VN) 
378/15 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)  Nhóm 09: Đầu đọc đĩa; loa; máy tăng âm (ampli); máy thu hình (tivi); đầu máy hát 
karaoke; bộ trộn âm (mixer). 

 
 

(210) 4-2013-04056 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.24; 26.1.2; 5.7.21 
(591) Cam, đen, xanh lá non, trắng, xanh 

dương, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Chang Đình Huy   (VN) 
D53 khu phố Bình Đức 1, phường Lái 
Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Quả tươi: ổi, xoài, na (mảng cầu). 
 
 

(210) 4-2013-04057 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; A26.11.9; 26.1.2 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) 1. Nguyễn Minh Khiêm  (VN) 
29/8/2 Tân Quý, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
2. Phạm Thị Thanh Loan  (VN) 
29/8/2 Tân Quý, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần, áo, mũ nón. 
 
 

(210) 4-2013-04058 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Mia Việt Nam  (VN)
105 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày đép; thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ; cà vạt; mũ vải.  
 
 

(210) 4-2013-04060 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.1.6; A9.7.19 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng, da cam. 
(731) Công ty cổ phần Continental 

Việt Nam   (VN) 
ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Dầu ăn và mỡ ăn, dầu thực vật; dầu ô liu cho thực phẩm; dầu từ cây cải dầu cho 
thực phẩm; bơ; bơ thực vật. 

 
 

(210) 4-2013-04061 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) FUJITSU LIMITED  (JP) 
1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, 
Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588 Japan

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính; phần mềm máy tính sử dụng 
trong thiết kế có máy tính hỗ trợ (CAD).  

 
Nhóm 42: Dịch vụ phần mềm máy tính (SAAS) đặc biệt là phần mềm máy tính sử dụng 
trong thiết kế có máy tính hỗ trợ (CAD); dịch vụ phát triển phần mềm máy tính, dịch vụ 
lập trình máy tính và dịch vụ bảo trì phần mềm máy tính sử dụng trong thiết kế có máy 
tính hỗ trợ (CAD).  

 
 

(210) 4-2013-04062 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.3; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Hưng Cúc   (VN) 

Số 2B Lý Bôn, Tiền Phong, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Cám gạo; lúa.  
 

Nhóm 35: Bán buôn gạo.  
 
 

(210) 4-2013-04063 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.3; 26.4.2 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH Hưng Cúc   (VN) 

Số 2B Lý Bôn, Tiền Phong, thành phố 
Thái Bình, tỉnh Thái Bình. 

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột thô, cụ thể là bột ngô, bột đỗ, bột dong, bột mỳ, bột lúa mạch.  
 

Nhóm 31: Thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; hạt lương thực, cụ thể là ngô, đỗ, hạt kê, 
hạt vừng, củ lạc tươi, lúa mạch; củ có chất bột, cụ thể là củ khoai, sắn; cây lấy củ có chất 
bột; cây giống nông nghiệp.  

 
Nhóm 35: Bán buôn thực phẩm; bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, 
gia cầm và thủy sản; bán buôn phân bón; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
nông nghiệp; bán lẻ lương thực, thực phẩm. 
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(210) 4-2013-04066 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Hồng Thịnh  (VN) 
37 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ đại diện SHCN 

Minh Anh (MINH ANH IP REPR SERV 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn bình dân. 
 
 

(210) 4-2013-04068 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần sữa Sức Sống 
Việt Nam  (VN) 
B9 khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa. 
 
 

(210) 4-2013-04069 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) SANOFI   (FR) 
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 
 

(210) 4-2013-04070 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) SANOFI    (FR) 
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
 
 

(210) 4-2013-04071 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) SANOFI    (FR) 
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 
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(210) 4-2013-04072 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) SANOFI    (FR) 
54 rue La BoÐtie, 75008 Paris, France 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược. 

 
 

(210) 4-2013-04073 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm I 
(IPHARCO)   (VN) 
114 ngõ Thái Thịnh 1, phường Thịnh 
Quang, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2013-04074 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25; 26.1.1; 
A5.3.13 

(591) Da cam, nâu, trắng, đen. 
(731) Nguyễn Thị Phương  (VN) 

Số 105 đường Trung Hành, phường Đằng 
Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Hướng dẫn tập yoga; đào tạo trị liệu bằng yoga; đào tạo trị liệu bằng điện chẩn.  

 
 

(210) 4-2013-04075 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.7.9; 2.7.10 
(591) Xám, hồng, xanh, trắng. 
(731) JOSIAH ASSOCIATES PTE LTD  (SG) 

1 Changi Business Park Crescent #01-06 
Plaza 8@CBP Singapore 486025  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh dịch vụ chuyển nhượng thương mại, tư vấn tổ chức, quản lý và điều 

hành kinh doanh (dịch vụ tư vấn kinh doanh), hỗ trợ điều hành doanh nghiệp thương mại 
hoặc công nghiệp, nghiên cứu thị trường, cung cấp thông tin thương mại, dịch vụ quảng 
cáo. 
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi (giáo dục, giải trí), tổ 
chức các chương trình vui chơi giải trí; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền 
hình nhằm mục đích giáo dục và giải trí; dịch vụ trường mẫu giáo.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ trông trẻ ban ngày (nhà trẻ), dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm 
thời nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống theo yêu 
cầu, dịch vụ nấu ăn (cung cấp trên cơ sở hợp đồng). 

 
 

(210) 4-2013-04076 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.7.9; 2.7.10 
(591) Hồng, xanh, trắng. 
(731) JOSIAH ASSOCIATES PTE LTD   (SG) 

1 Changi Business Park Crescent #01-06 
Plaza 8@CBP Singapore 486025   

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ giải trí; tổ chức các cuộc thi (giáo dục, giải trí), tổ 
chức các chương trình vui chơi giải trí; sản xuất các chương trình phát thanh và truyền 
hình nhằm mục đích gíáo dục và giải trí; dịch vụ trường mẫu giáo.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ trông trẻ ban ngày (nhà trẻ), dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm 
thời nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ, dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống theo yêu 
cầu, dịch vụ nấu ăn (cung cấp trên cơ sở hợp đồng).  

 
 

(210) 4-2013-04077 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.4.24; 26.1.2; A5.5.20; A25.1.10 
(731) Công ty TNHH chế biến thực 

phẩm Việt úc  (VN) 
26A Lê Quốc Trinh, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sản phẩm sữa. 
 
 

(210) 4-2013-04078 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.5.16; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm Mỹ 
Tường  (VN) 
122 Nguyễn Sỹ Sách, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dưỡng da các loại. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
1033 

(210) 4-2013-04079 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.12; A1.1.2; 2.9.10; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh, hồng. 
(731) Lê Minh Long  (VN) 

Số 9B10 Kim Liên, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 
 
 

(210) 4-2013-04080 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 16.1.4; A16.1.5; 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần viễn thông 
BM - SHINO  (VN) 
Số 55 Bế Văn Đàn, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; các linh kiện và phụ kiện của điện thoại di động như: sạc, 
pin, bộ vi xử lý, IC bán dẫn. 

 
 

(210) 4-2013-04081 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Xanh dương, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần viễn thông 
BM - SHINO  (VN) 
Số 55 Bế Văn Đàn, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; các linh kiện và phụ kiện của điện thoại di động như: sạc, 
pin, bộ vi xử lý, lC bán dẫn. 

 
 

(210) 4-2013-04082 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) TAN-VIET International S.A  
(PL) 
09 Marco Polo, 83-031 Legowo, Poland 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tươi; thức ăn cho động 
vật. 
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(210) 4-2013-04083 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) TAN-VIET International S.A  
(PL) 
09 Marco Polo, 83-031 Legowo, Poland 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm đã qua chế biến; các loại rau, quả được bảo quản, phơi khô 

hoặc nấu chín; các loại mứt hoa quả (mứt ướt); sữa và các sản phẩm sữa; pho-mat; dầu 
thực vật; bơ thực vật; bơ làm từ sữa; sữa đậu nành. 

 
Nhóm 30: Các loại mì, phở, miến, bánh đa ăn liền; các loại nui (mỳ); mì ống; bột ngũ cốc 
và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh, kẹo các loại; bột mì; bột khoai tây; mật 
ong; nước mật đường; men (thuộc nhóm này); bột nở; muối, tương hạt cải, dấm và nước 
xốt (gia vị); bột gia vị; kem lạnh; cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; 
chất thay thế cà phê; mạch nha làm thực phẩm cho con người. 

 
Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động 
vật.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng; các loại nước uống có gas (không có cồn); nước tinh khiết; 
đồ uống hoa quả và nước ép trái cây; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2013-04084 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) TAN-VIET International S.A.  
(PL) 
09 Marco Polo, 83-031 Legowo, Poland 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm đã qua chế biến; các loại rau, quả được bảo quản, phơi khô 

hoặc nấu chín; các loại mứt hoa quả (mứt ướt); sữa và các sản phẩm sữa; pho-mat; dầu 
thực vật; bơ thực vật; bơ làm từ sữa; sữa đậu nành. 

 
Nhóm 30: Các loại mì, phở, miến, bánh đa ăn liền; các loại nui (mỳ); mì ống; bột ngũ cốc 
và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh, kẹo các loại; bột mì; bột khoai tây; mật 
ong; nước mật đường; men (thuộc nhóm này); bột nở; muối, tương hạt cải, dấm và nước 
xốt (gia vị); bột gia vị; kem lạnh; cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; 
chất thay thế cà phê; mạch nha làm thực phẩm cho con người. 

 
Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động 
vật.    

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng; các loại nước uống có gas (không có cồn); nước tinh khiết; 
đồ uống hoa quả và nước ép trái cây; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 
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(210) 4-2013-04085 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) TAN-VIET International S.A.  
(PL) 
09 Marco Polo, 83-031 Legowo, Poland 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt, cá, gia cầm đã qua chế biến; các loại rau, quả được bảo quản, phơi khô 
hoặc nấu chín; các loại mứt hoa quả (mứt ướt); sữa và các sản phẩm sữa; pho-mat; dầu 
thực vật; bơ thực vật; bơ làm từ sữa; sữa đậu nành.  

 

Nhóm 30: Các loại mì, phở, miến, bánh đa ăn liền; các loại nui (mỳ); mì ống; bột ngũ cốc 
và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mì; bánh, kẹo các loại; bột mì; bột khoai tây; mật 
ong; nước mật đường; men (thuộc nhóm này); bột nở; muối, tương hạt cải, dấm và nước 
xốt (gia vị); bột gia vị; kem lạnh; cà phê; chè (trà); ca cao; đường; gạo; bột sắn; bột cọ; 
chất thay thế cà phê; mạch nha làm thực phẩm cho con người. 

 
Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn cho động 
vật.    

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng; các loại nước uống có gas (không có cồn); nước tinh khiết; 
đồ uống hoa quả và nước ép trái cây; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2013-04086 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Lê Tiến Tùng   (VN) 
Tổ 9, Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm cụ thể như: dầu gội đầu; dầu xả; chế phẩm nhuộm tóc.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm cụ thể như: mua bán dầu gội đầu, mua bán dầu xả, mua bán 
chế phẩm nhuộm tóc; mua bán dược phẩm, mua bán thực phẩm chức năng (dùng trong 
ngành y).  

 
 

(210) 4-2013-04087 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Lê Tiến Tùng  (VN) 
Tổ 9, Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm cụ thể như: dầu gội đầu; dầu xả; chế phẩm nhuộm tóc.  
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Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm cụ thể như: mua bán dầu gội đầu, mua bán dầu xả, mua bán 
chế phẩm nhuộm tóc; mua bán dược phẩm, mua bán thực phẩm chức năng (dùng trong 
ngành y).  

 
 

(210) 4-2013-04088 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm Bảo Phúc   (VN) 
Số 34, ngõ 256 Bạch Đằng, phường 
Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2013-04089 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.3 
(591) Ghi, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ khóa Bảo An  (VN) 
156 đường 31, khu C, khu đô thị An Phú 
An Khánh, phường An Phú, quận 2, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 06: Khóa cửa; chốt cửa; bản lề; chặn cửa; tay đẩy hơi dùng cho cửa (cơ cấu đóng 
mở cửa, không dùng điện); khóa treo (khóa bấm) (tất cả bằng kim loại). 

 
 

(210) 4-2013-04090 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A18.1.9; 18.1.23; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 

tô Nam Bắc   (VN) 
5-7-9-11-13 đường số 22, khu Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 12: Còi (kèn) dùng cho xe ô tô. 
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(210) 4-2013-04092 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh, nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu, chế phẩm làm sạch, chăm sóc 

và làm đẹp da.  
 
 

(210) 4-2013-04093 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm màu cho mắt và môi.  
 
 

(210) 4-2013-04094 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company    (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm màu cho mắt và môi.  
 
 

(210) 4-2013-04095 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company    (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt
Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh, nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu, chế phẩm làm sạch, chăm sóc 
và làm đẹp da.  
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(210) 4-2013-04096 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company    (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt
Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh, nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu, chế phẩm làm sạch, chăm sóc 
và làm đẹp da. 

 
 

(210) 4-2013-04097 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company     (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc móng bao gồm sơn phủ móng và chế phẩm tẩy sơn phủ 
móng.  

 

(210) 4-2013-04098 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company     (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc móng bao gồm sơn phủ móng và chế phẩm tẩy sơn phủ 
móng.  

 
 

(210) 4-2013-04099 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company     (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm màu cho mắt và môi.  
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(210) 4-2013-04100 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company     (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt
Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Xà phòng vệ sinh, nước hoa, mỹ phẩm, tinh dầu, nước xức tóc, chế phẩm làm 
sạch, chăm sóc và làm đẹp da, da đầu và tóc, chất khử mùi và chất chống đổ mồ hôi dùng 
cho cá nhân.  

 
 

(210) 4-2013-04101 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04102 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04103 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-04104 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04105 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty dược trang thiết bị y 
tế Bình Định  (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04106 (220) 06.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty dược trang thiết bị y 
tế Bình Định   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04107 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.15; A5.5.20; A5.3.13 
(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ, đen, trắng, 

vàng, vàng nhạt, hồng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Ngọc Khánh  (VN) 
ấp Tân Thuận B, xã Tân Dương, huyện 
Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán rượu; quán ăn tự phục vụ; quán cà phê tự phục vụ. 
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(210) 4-2013-04108 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.23; 25.5.25 
(591) đen, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Việt Nhật   (VN) 
Số 79 Cầu Xây 2, phường Tân Phú, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Đồ điện gia dụng, cụ thể là: nồi cơm điện; bếp điện từ; bếp điện quang; nồi áp 
suất dùng điện; chảo rán dùng điện; tủ sấy bát dùng điện, tất cả các sản phẩm thuộc nhóm 
này.  

 
 

(210) 4-2013-04110 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.1 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công TNHH quảng cáo Metro  
(VN) 
Tầng 6, số 231 - 233 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Phát hành sách báo, tạp chí quảng cáo. 
 
 

(210) 4-2013-04113 (220) 07.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 4.5.4; 2.1.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái  (VN) 
Số 7, đường 3, cụm công nghiệp La Phù, 
xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2013-04114 (220) 07.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.8; 4.5.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái  (VN) 
Số 7, đường 3, cụm công nghiệp La Phù, 
xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2013-04115 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A11.3.2; 26.4.2; A11.3.6; A26.11.7 
(591) Đỏ, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thái Bảo Trâm  (VN) 
106 Sơn Hưng, phường 11, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2013-04116 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Đặng Xuân Trường   (VN) 
C4 Bis Phan Văn Trị, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại thuộc nhóm này (trừ sơn cách điện và sơn cách nhiệt), vecni, chất 

màu; bột màu; thuốc nhuộm.  
 
 

(210) 4-2013-04117 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Đặng Xuân Trường  (VN) 
C4 Bis Phan Văn Trị, phường 10, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại thuộc nhóm này (trừ sơn cách điện và sơn cách nhiệt); vecni; chất 

màu; bột màu, thuốc nhuộm.  
 
 

(210) 4-2013-04118 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.17.25; 24.17.17; 21.3.1; 5.7.3; 
A3.9.4; A3.9.24 

(591) Đỏ, vàng. 
(731) Trần Thanh Sử  (VN) 

Số 19/5, tổ 14, khóm Vĩnh Phú, phường 
Châu Phú A, thị xã Châu Đốc, tỉnh An 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 40: Gia công bao bì theo yêu cầu người khác; dịch vụ in ấn bao bì.  
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(210) 4-2013-04120 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2 
(591) nâu, vàng, trắng, xanh lá cây. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất thương mại Nguyện 
Phát   (VN) 
Số 7B, đường Kinh Xáng Bạc Liêu, 
khóm 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2013-04122 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 21.1.16; 25.7.25; 26.4.2 
(591) Tím, xanh dương, xanh lá cây, tím nhạt, 

trắng, vàng, vàng đậm. 
(731) Perfetti Van Melle S.p.A.   (IT) 

Via XXV Aprile, 7-20020 Lainate (MI) - 
Italy 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo cao su có thể thổi bóng; kẹo cao su; kẹo sô cô la; kẹo cà phê; 

kẹo ca cao; kẹo dẻo; kẹo cứng; kẹo hình giọt nước; thạch (bánh kẹo); kẹo que; kẹo hình 
thoi; kẹo bạc hà; đường; kẹo; kẹo bơ cứng; kẹo cam thảo; kẹo có mùi thơm; bánh ngọt. 

 
 

(210) 4-2013-04123 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Uni-President Enterprises 

Corp.   (TW) 
No. 301, Zhongzheng Rd., Yongkang 
Dist., Tainan City 71001, Taiwan 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho cá, thức ăn cho tôm, thức ăn cho rùa, thức ăn cho động vật.  
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(210) 4-2013-04124 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 4.3.3 
(591) Đỏ. 
(731) Dragon Fertiliser (China) 

Limited   (CN) 
Unit 2204, Sino Plaza, 256-257 
Gloucester Road, Causeway Bay, Hong 
Kong Special Administrative Region, 
People's Republic of China  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2013-04128 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 26.1.2; 25.5.2 
(591) Xanh nước biển, vàng, trắng, ghi. 
(731) PEPKOR IP PROPRIETARY LIMITED  

(ZA) 
36 Stellenberg Road, Parow Industria, 
Western Cape, South Africa  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản.   
 
 

(210) 4-2013-04129 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 26.4.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
môi trường Pháp Việt  (VN) 
K125/3 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu 1, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 42: Kiểm tra, đo lường các chỉ số môi trường của không khí, nước; kiểm tra, đo 
lường tiếng ồn, độ rung, phân tích không khí, mẫu nước; tư vấn môi trường; lập báo cáo 
đánh giá tác động môi trường. 

 
 

(210) 4-2013-04130 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân phối 
VINACAP Việt Nam   (VN) 
Số 25, ngõ 5 Láng Hạ, phường Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy; lát trái cây sấy; trái cây dầm đường; trái cây rắc đường; trái cây 
lát mỏng; trái cây hộp; trái cây được bảo quản; trái cây đóng hộp; rau đã sấy khô; rau đã 
được bảo quản; rau đóng hộp. 

 
 

(210) 4-2013-04131 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân phối 
VINACAP Việt Nam  (VN) 
Số 25, ngõ 5 Láng Hạ, phường Thành 
Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Trái cây sấy; lát trái cây sấy; trái cây dầm đường; trái cây rắc đường; trái cây 
lát mỏng; trái cây trộn; trái cây được bảo quản; trái cây đóng hộp; rau đã sấy khô; rau đã 
được bảo quản; rau đóng hộp.  

 
 

(210) 4-2013-04132 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ, vàng, 

hồng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gia Bảo  (VN) 
255B Tô Hiệu, phường Hiến Nam, thành 
phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; đai truyền của máy phát điện; chổi của máy phát điện; động cơ, 
không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; máy bơm; thiết bị rửa. 

 
 

(210) 4-2013-04135 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 1.15.21 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Việt SKY   (VN) 
428 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2013-04136 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.11; 3.7.17 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Việt SKY  (VN) 
428 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán cà phê; 
nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2013-04138 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 25.7.20; A26.11.12; 26.11.3
(591) Vàng, ghi, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thể dục thể thao Vàng  (VN) 
240-242 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ thể dục. 
 
 

(210) 4-2013-04139 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Việt Nông  (VN) 
1/9 Đỗ Văn Dậy, xã Tân Hiệp, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Thực phẩm như: chuối, mít, tất cả đã sấy khô. 
 
 

(210) 4-2013-04140 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Trắng, vàng, đen. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu nhờn PV 
OIL  (VN) 
2012 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 
 
 

(210) 4-2013-04141 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xanh dương, trắng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu nhờn PV 
OIL   (VN) 
2012 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 
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(210) 4-2013-04142 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ, đen, xám. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dầu nhờn PV 
OIL   (VN) 
2012 Điện Biên Phủ, phường 15, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt. 
 
 

(210) 4-2013-04143 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 1.15.23 
(591) xanh đen, trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch Sài Gòn ZOOM 
TRAVEL  (VN) 
72 đường 232 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hoá; dịch vụ du lịch, lữ hành; giao 
nhận hàng hoá.  

 
 

(210) 4-2013-04144 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Hồ Văn Phương  (VN) 
H58/3B ấp Hiệp Hòa, xã Hiệp Tân, 
huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; dầu gội đầu; kem chống nắng (mỹ phẩm); 
kem chống nám (mỹ phẩm).  

 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, dầu gội đầu, kem chống nắng, kem 
chống nám, kem dưỡng da, kem tẩy tế bào chết. 

 
 

(210) 4-2013-04146 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại hóa chất An Phú  
(VN) 
Nhà số 3 - 5 ngõ 612/6 đường Lạc Long 
Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất. 
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(210) 4-2013-04147 (220) 07.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.3; 1.15.23; 24.17.21; 2.9.14; A2.9.15
(591) Đỏ, nâu, vàng, trắng, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trường Phú  (VN) 
Đại Bái, Đại Thịnh, huyện Mê Linh, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2013-04148 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.2; A26.3.24 
(731) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO 

SHO TRADING ALSO AS KOBE 
STEEL, LTD.   (JP) 
10-26, Wakinohama-cho 2-chome, 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 06: Nhôm và hợp kim nhôm, phiến và tấm kim loại.  
 
 

(210) 4-2013-04150 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) EUROKLIMAT (ASIA PACIFIC) 
LIMITED   (HK) 
2/F, Teng Fuh Commercial Building, 333 
Queen's Road Central, Sheung Wan, 
Hong Kong  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 11: Đèn khử trùng để làm sạch không khí; thiết bị nướng; hệ thống và thiết bị làm 
lạnh; hệ thống điều hoà không khí; bơm nhiệt; bộ tản nhiệt [sưởi ấm, đốt nóng]; phụ kiện 
bồn tắm; thiết bị làm lạnh nước; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; bộ tản nhiệt, dùng 
điện. 

 
 

(210) 4-2013-04151 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần 3 Sơn  (VN) 
Lô 11C7, khu đô thị Đại Kim, phường 
Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm cho trẻ sơ sinh dùng cho mục 
đích y tế.  
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Nhóm 29: Sữa, sản phẩm làm từ sữa; gia cầm, hải sản, rau quả đã chế biến.  
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc, nước sốt, cà phê, gia vị, mỳ. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, mua bán , xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm cụ thể 
là: sữa và sản phẩm làm từ sữa, bột ngũ cốc, sản phẩm làm từ ngũ cốc, các loại thực phẩm.  

 
 

(210) 4-2013-04152 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó   (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04153 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó    (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04154 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó   (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-04155 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Lưu Đình Thắng   (VN) 
Xóm 4, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04156 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Mê 
K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04157 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
thiết bị y tế Việt Long  (VN) 
39/299/48 Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 09: Máy quay phim, camera hành trình, camera cho ô tô, thiết bị báo hiệu chống 

trộm.  
 
 

(210) 4-2013-04158 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
thiết bị y tế Việt Long   (VN) 
39/299/48 Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 09: Máy quay phim, camera hành trình, camera cho ô tô, thiết bị báo hiệu chống 

trộm.  
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(210) 4-2013-04159 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Conrado Dornier   (DE) 
Postfach 1120, 82545 Eurasburg, 
Germany 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 12: Xe cộ; thiết bị cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước; phụ tùng của 
sản phẩm nói trên.  

 

Nhóm 37: Sửa chữa và bảo dưỡng xe cộ, phương tiện đi lại trên mặt đất, trên không và 
dưới nước.  

 
 

(210) 4-2013-04164 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.1; 25.5.1 
(591) Đen, trắng, ghi xám, đỏ, vàng. 
(731) ACAVA LIMITED   (MT) 

167, Merchants Street, Valletta Vlt 1174, 
Malta  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng, nước để uống, nước uống chứa các bon nát, nước uống có ga 
(không cồn), đồ uống không chứa cồn, nước ép hoa quả, nước xi - rô, nước uống tăng lực 
(đồ uống không cồn, không dùng cho mục đích y tế), đồ uống bổ dưỡng (đồ uống không 
cồn, không dùng trong ngành y). 

 

(210) 4-2013-04165 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 25.7.20; A26.4.24 (540) 

  

(731) Trương Thanh Khánh  (VN) 
89/6 TTH, 5 KP 3A, Tân Thới Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Loa phóng thanh; bộ khuyếch đại âm thanh âm ly; loa thùng; thiết bị tái tạo âm 
thanh; thiết bị và máy âm thanh. 

 
 

(210) 4-2013-04166 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Trương Thanh Khánh  (VN) 
89/6 TTH, 5 KP 3A, Tân Thới Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Loa phóng thanh; bộ khuyếch đại âm thanh âm ly; loa thùng; thiết bị tải tạo âm 
thanh; thiết bị và máy âm thanh.  
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(210) 4-2013-04167 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Trương Thanh Khánh    (VN) 
89/6 TTH, 5 KP 3A, Tân Thới Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Loa phóng thanh; bộ khuyếch đại âm thanh âm ly; loa thùng; thiết bị tải tạo âm 

thanh; thiết bị và máy âm thanh.  
 
 

(210) 4-2013-04168 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh mạ non, xanh lá cây đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần mỹ phẩm 
Tuyết Quỳnh  (VN) 
Số 23 ngõ 81 phố Trung Kính, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mỹ phẩm.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe (dịch vụ spa), 
dịch vụ tắm hơi, tắm nóng. 

 
 

(210) 4-2013-04169 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.5; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ CHEMICO Việt Nam  (VN)
Số 1102 Trần Nhân Tông, phường Văn 
Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hóa chất dùng trong công nghiệp; kim loại và quặng kim loại.  

 
 

(210) 4-2013-04170 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.14; A5.3.13; 1.15.23 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời đậm. 
(731) Nguyễn Hoàng Anh   (VN) 

Số 13.20 chung cư Nguyễn Ngọc 
Phương, phường 19, quận Bình Thạnh, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thực phẩm ăn liền, nước giải khát, bánh kẹo, dầu gội, kem 
đánh răng, nước tẩy rửa.  

 
 

(210) 4-2013-04171 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) SHARP KABUSHIKI KAISHA also 
TRADING AS SHARP 
CORPORATION   (JP) 
22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 
545-8522, Japan. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động, điện thoại thông minh, điện thoại, thiết bị để truyền âm 
thanh, màn hình tinh thể lỏng có bảng (panen) điều khiển cảm ứng chạm, máy tính bảng, 
bảng trắng tích hợp bảng (panen) điều khiển cảm ứng chạm, bảng trắng tương tác có bảng 
(panen) điều khiển cảm ứng chạm, máy vi tính, phần mềm máy vi tính thuộc nhóm 09. 

 
 

(210) 4-2013-04173 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.15.1; 26.4.2; A24.15.7 
(591) Xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Liên Đạt  (VN) 
178 Trịnh Đình Trọng, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 
 

(210) 4-2013-04174 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.2; 26.1.2; A26.3.6; 18.3.21 
(591) Đỏ thẫm, đỏ tươi, trắng, da cam. 
(731) Công ty TNHH Việt Nhơn  (VN) 

17/35 Thanh Đa, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách; dịch vụ du lịch 
nội địa; dịch vụ du lịch quốc tế. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn; dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng 
(resort); quán cà phê; quầy rượu (quầy bar). 
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(210) 4-2013-04176 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần rượu Quốc 
TẾ   (VN) 
258/9B khu phố Chiêu Liêu, phường Tân 
Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2013-04177 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Anh Nghĩa 
Nguyên  (VN) 
40 đường số 2, khu dân cư Bình Phú, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Rong biển (phổ tai). 
 
 

(210) 4-2013-04178 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Nguyễn Thị Nguyệt Minh  (VN) 
718 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống; quán chè; quán giải khát  
 
 

(210) 4-2013-04179 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A25.7.21; A5.1.16; 3.13.5; 25.1.6; 2.5.3; 
8.1.7; 8.3.3 

(591) Vàng, đỏ, xanh dương, xanh lá cây, cam, 
hồng, ghi xám, đen, trắng. 

(731) Hộ kinh doanh Đức Hưng MT  
(VN) 
141/3KV, Phụng Thạnh 2, phường Trung 
Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
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(210) 4-2013-04180 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) 1. Trần Thị Bích Vân   (VN) 
Số nhà 299, xóm 3, thôn Ngọc Đại, xã 
Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  
2. Bùi Thanh Hà  (VN) 
Số nhà 29, ngõ 278, đường Nghi Tàm, 
phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, mũ, khăn quàng cổ. 
 
 

(210) 4-2013-04181 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.2.7 
(591) Đỏ, trắng, vàng, đen. 
(731) Dole Food Company, Inc   (US) 

One Dole Drive, Westlake Village, 
California 91362-7300 U.S.A  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 31: Trái cây tươi và rau quả tươi. 
 
 

(210) 4-2013-04184 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất rượu Nàng 
Hương  (VN) 
SN 167/2 ấp Hòa Long, xã Giao Hòa, 
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2013-04185 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Sự 
Thắng  (VN) 
Tổ 2, phố Tân Thuận, phường Tân Dân, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: kem làm trắng da (mỹ phẩm); sữa tắm; dầu gội đầu; keo xịt tóc; 
nước hoa; son môi.  
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(210) 4-2013-04186 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) CJ KOREA EXPRESS 
Corporation   (KR) 
Korea Express Bldg. #58-12, Seosomun-
dong, Jung-gu, Seoul 100-814, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải đa phương thức quôc tế; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá 
và thư tín, dịch vụ đặt chỗ cho việc vận tải; dịch vụ thông tin về vận tải, dịch vụ môi giới 
vận tải; dịch vụ chuyển nhà, dịch vụ vận chuyển đồ đạc; dịch vụ cho thuê xe cộ, dịch vụ 
vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ chuyên chở hàng hoá, dịch vụ vận tải hàng hóa, 
dịch vụ cất giữ hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng, dịch vụ xếp hàng vào kho, dịch 
vụ giao hàng; dịch vụ vận tải.  

 
 

(210) 4-2013-04187 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) CJ KOREA EXPRESS 
Corporation    (KR) 
Korea Express Bldg. #58-12, Seosomun-
dong, Jung-gu, Seoul 100-814, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải đa phương thức quôc tế; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá 
và thư tín, dịch vụ đặt ehỗ cho việc vận tải; dịch vụ thông tin về vận tải, dịch vụ môi giới 
vận tải; dịch vụ chuyển nhà, dịch vụ vận chuyển đồ đạc; dịch vụ cho thuê xe cộ, dịch vụ 
vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ chuyên chở hàng hoá, dịch vụ vận tải hàng hóa, 
dịch vụ cất giữ hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng, dịch vụ xếp hàng vào kho, dịch 
vụ giao hàng; dịch vụ vận tải.  

 
 

(210) 4-2013-04188 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) CJ KOREA EXPRESS 
Corporation    (KR) 
Korea Express Bldg. #58-12, Seosomun-
dong, Jung-gu, Seoul 100-814, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải đa phương thức quôc tế; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá 
và thư tín, dịch vụ đặt ehỗ cho việc vận tải; dịch vụ thông tin về vận tải, dịch vụ môi giới 
vận tải; dịch vụ chuyển nhà, dịch vụ vận chuyển đồ đạc; dịch vụ cho thuê xe cộ, dịch vụ 
vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ chuyên chở hàng hoá, dịch vụ vận tải hàng hóa, 
dịch vụ cất giữ hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng, dịch vụ xếp hàng vào kho, dịch 
vụ giao hàng; dịch vụ vận tải.  
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(210) 4-2013-04189 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) CJ KOREA EXPRESS 
Corporation    (KR) 
Korea Express Bldg. #58-12, Seosomun-
dong, Jung-gu, Seoul 100-814, Korea   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải đa phương thức quôc tế; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá 

và thư tín, dịch vụ đặt ehỗ cho việc vận tải; dịch vụ thông tin về vận tải, dịch vụ môi giới 
vận tải; dịch vụ chuyển nhà, dịch vụ vận chuyển đồ đạc; dịch vụ cho thuê xe cộ, dịch vụ 
vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ chuyên chở hàng hoá, dịch vụ vận tải hàng hóa, 
dịch vụ cất giữ hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng, dịch vụ xếp hàng vào kho, dịch 
vụ giao hàng; dịch vụ vận tải.  

 
 

(210) 4-2013-04190 (220) 07.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty thương mại Ngọc 
Hương Bến Tre - TNHH  (VN) 
Số 247C khóm 3, phường 5, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo dừa, kẹo chuối, kẹo trái cây. 

 
 

(210) 4-2013-04193 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đại Tân  (VN) 
Số 05 lộ số 4, khu phố 2, phường 1, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 29: Mứt ướt, mứt quả. 
 

Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt và kẹo, bánh trung thu. 
 
 

(210) 4-2013-04194 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 26.3.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Nâu, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng thương mại SOUTHERN 
LAND  (VN) 
12 Trương Công Định, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 36: Bất động sản: kinh doanh bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; môi giới 
bất động sản; định giá bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản. 

 

(210) 4-2013-04195 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Bentley Motors Limited   (GB) 
Pym's Lane, Crewe, Cheshire, CW1 3PL, 
United Kingdom  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe có động cơ và bộ phận và phụ kiện cho xe có động cơ.  

 
 

(210) 4-2013-04196 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.15; 26.1.1 
(591) Vàng chanh, xanh lá cây, xanh lá cây 

đậm, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích nông nghiệp (trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc diệt sâu, thuốc diệt ký sinh trùng); chế phẩm làm 
màu mỡ đất; đất mùn; chất điều hòa sinh trưởng cây trồng; chế phẩm vi sinh dùng để xử 
lý phân bắc và chuồng trại. 

 
Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 
vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại.  

 
 

(210) 4-2013-04197 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.1 
(591) Đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đá Chàm  (VN) 
203 Ông ích Khiêm, phường Thạch 
Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán buôn bán lẻ hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa 

hàng chuyên doanh; bán lẻ tranh ảnh và các tác phẩm nghệ thuật. 
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(210) 4-2013-04199 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 4.3.3; 1.5.1 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dịch vụ Rồng Đỏ  (VN) 
63/3 đường số 20, phường 11, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 29: Gia cầm, thú săn (tất cả không còn sống); nước quả nấu đông; thạch trái cây 
(thực phẩm); mứt nhão; trứng; sữa; các sản phẩm làm từ sữa như bơ, kem (sản phẩm làm 
từ sữa); pho mai; men sữa cho mục đích nấu ăn; sữa chua; đồ uống làm từ sữa (sữa là chủ 
yếu); trái cây đóng hộp; trái cây trộn (salad); trái cây dầm đường; thực phẩm ăn nhanh 
trên cơ sở trái cây; nho khô; xúc xích; lạp xường; rau trộn (salad); nước ép rau dùng để 
nấu ăn, nước cà chua ép dùng để nấu ăn; nấm đã được bảo quản; khoai tây rán giòn; dầu 
thực vật, mỡ ăn; hạt đã qua chế biến như hạt hướng dương, hạt bí, hạt điều, hạt dưa, lạc. 

 

Nhóm 30: Gạo; ca cao; hạt tiêu; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì; bánh ngọt; 
bánh kẹo; đường; mật ong; kem lạnh; đồ gia vị; dấm và nước sốt (gia vị); tương ớt (gia 
vị); mỳ ống; mỳ sợi; bánh pizza; thạch trái cây (dạng bánh kẹo); muối ăn; bột nở; mù tạc. 

 

Nhóm 31: Động vật sống; rau và quả tươi; hạt giống; cây và hoa tự nhiên; thức ăn cho 
động vật; mạch nha dùng cho ngành bia rượu.  

 

Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu vang.  
 
 

(210) 4-2013-04200 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Đỏ, xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Phương  (VN) 
50 ngõ Động Lực, đường Hàn Thuyên, 
phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2013-04201 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.14; 26.1.1; A3.13.18 
(591) Xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Hoàng Viết Đức   (VN) 
Thôn Hồng Đô, xã Thiệu Đô, huyện 
Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 

(511)   Nhóm 22: Tơ dạng thô; kèn tắm; sợi xơ tơ [phế liệu của sợi tơ thô]; sợi tơ phẩm cấp thấp 
[phế liệu của tơ dạng thô]; phế liệu tơ. 
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Nhóm 23: Sợi tơ tằm và chỉ tơ tằm; tơ tằm đã xe.  
 

Nhóm 29: Nhộng tằm làm thức ăn cho người.  
 

Nhóm 31: Trứng tằm; con tằm.  
 
 

(210) 4-2013-04202 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A25.7.22; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị hàng hải
và động cơ Đông Dương  (VN) 
Số 8c, ngõ 47, phố Võng Thị, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang; rượu mạnh các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán tàu thủy, máy tàu thủy, phụ tùng và bộ phận thay thế của tàu thủy, 
máy phát điện, động cơ cho phương tiện đi lại các loại, bơm và hệ thống bơm cứu hỏa, 
thiết bị báo cháy; mua bán rượu, lúa, gạo, dầu ăn, thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã 
chế biến; mua bán gỗ. 

 

Nhóm 37: Sửa chữa tàu thủy và máy công nghiệp chạy bằng xăng, diesel, dầu; dịch vụ 
đóng, lắp ráp tàu thủy và phương tiện đi lại trên nước. 

 
 

(210) 4-2013-04203 (220) 08.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ, trắng. (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh tiệm bột Yến 
Phát   (VN) 
117/2 Nguyễn Chí Thanh, phường 16, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bột dùng làm bánh, bột gạo, bột nếp.  
 
 

(210) 4-2013-04205 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.5.1; A5.1.5; A5.1.16 
(591) Đỏ, xanh lá, trắng, xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Vân Nguyên  (VN) 
19 đường số 6, KDC Thăng Long, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón vô cơ, phân bón tổng hợp, phân bón vi sinh hữu cơ, phân 
bón lá, các chất cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất.  
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(210) 4-2013-04206 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Vân Nguyên  (VN) 
19 đường số 6, KDC Thăng Long, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón vô cơ, phân bón tổng hợp, phân bón vi sinh hữu cơ, phân 
bón lá, các chất cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất.  

 
 

(210) 4-2013-04207 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vifotex Việt 
Nam   (VN) 
Số 45, ngõ 371, đường La Thành, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt.  
 
 

(210) 4-2013-04208 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A18.1.9; 18.1.23; 26.1.2; A24.17.9 
(591) Xanh lam, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Nam 
Thuận Phát   (VN) 
279/26A2 Âu Cơ, phường 5, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 12: Thân xe ô tô; mui xe ô tô; săm lốp ô tô; má phanh dùng cho xe ô tô; xe ô tô; 
cần gạt nước đèn pha xe ô tô.  

 
 

(210) 4-2013-04209 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.2; A26.3.5 
(591) Xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Nam 
Thuận Phát  (VN) 
279/26A2 Âu Cơ, phường 5, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 07: Băng tải; đai truyền cho băng tải; đai truyền cho máy móc; đai truyền dùng cho 
động cơ.  

 

Nhóm 11: Thiết bị điều hoà không khí; hệ thống lọc khí; hệ thống thiết bị điều hoà cho 
không khí; đèn điện; đèn chiếu sáng; ống dẫn khí; phụ tùng điều chỉnh và phụ tùng an 
toàn dùng cho ống dẫn khí; thiết bị lọc khí đốt; vòi nước máy (họng nước) ở đường phố; 
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vòi, van khoá; hệ thống ống dẫn nước; hệ thống phân phối nước; phụ tùng điều chỉnh 
dùng cho thiết bị và đường ống dẫn nước hoặc ga; thiết bị làm sạch nước; hệ thống cung 
cấp nước.  

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sữa chữa thiết bị điều hoà không khí; lắp đặt và sữa chữa thiết bị báo 
động hoả hoạn; lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn.  

 
 

(210) 4-2013-04210 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 26.13.25; A14.1.3; 14.1.1 
(591) Xanh lam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Nam 
Thuận Phát  (VN) 
279/26A2 Âu Cơ, phường 5, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Vòi nước máy (họng nước) ở đường phố; vòi, van khoá nước; hệ thống ống dẫn 
nước; hệ thống phân phối nước; phụ tùng điều chỉnh dùng cho thiết bị và đường ống dẫn 
nước hoặc gaz.  

 
 

(210) 4-2013-04211 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần khoáng sản 

Đồng An Phú   (VN) 
Nhà số 87, khu 2 thị trấn Cao Phong, 
huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 

phòng Luật sư Hoàng Danh) 
 

(511)   Nhóm 37: Khai thác quặng kim loại không chứa sắt, khai thác quặng kim loại quý (trừ 
loại nhà nước cấm).  

 

Nhóm 39: Kho bãi và lưu giữ hàng hoá.  
 

Nhóm 40: Chế biến khoáng sản.  
 
 

(210) 4-2013-04212 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Trắng, đen, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần khoáng sản 

Đồng An Phú     (VN) 
Nhà số 87, khu 2 thị trấn Cao Phong, 
huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Hoàng Danh (Văn 

phòng Luật sư Hoàng Danh) 
 

(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và các hợp kim của kim loại quý.  
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(210) 4-2013-04213 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) ZHEJIANG COOKER KING COOKER 
CO., LTD   (CN) 
No.6 Yongdong West Road, 
Changcheng Industrial Zone, Yongkang 
City 321300 Zhejiang Province China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện; tủ ướp lạnh; máy hút mùi dùng cho nhà bếp; 
máy sấy tóc; bộ tản nhiệt (sưởi ấm, đốt nóng); thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng 
mặt trời; thiết bị làm sạch nước; bộ tản nhiệt dùng điện; đèn; máy pha cà phê dùng điện.  

 

Nhóm 21: Bộ đồ ăn, ngoại trừ dao, dĩa và thìa; bộ nồi nấu không dùng điện; chảo bằng đất 
nung; bình để uống; đồ thủy tinh dùng để chứa đựng sử dụng hàng ngày; phích đựng chất 
lỏng; giẻ lau sàn; giàn treo quần áo để hong khô; vật dụng đỡ vỉ nướng; rổ dùng trong gia 
đình. 

 
 

(210) 4-2013-04214 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, đen. 
(731) LIFECOME BIOCHEMISTRY CO., 

LTD.   (CN) 
No.19, Nanpu Ecological Industrial Park, 
Pucheng, Fujian, P. R. china 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dành cho thú y; chế phẩm thú y; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích 
thú y; chế phẩm dược; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; chế phẩm hóa học dùng cho 
mục đích thú y; chế phẩm enzym dùng cho mục đích thú y; bioxit; chế phẩm diệt trừ sâu 
bọ gây hại; chất gây nghiện dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2013-04215 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 7.1.6; 26.1.1; 18.3.2; 18.3.23 
(591) Xanh dương, trắng, cam. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ kỹ thuật công nghiệp 
An Hải  (VN) 
298B Gò ¤ Môi, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 37: Sửa chữa tàu biển. 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
1064 

Nhóm 39: Bốc xếp hàng hóa.  
 

Nhóm 42: Kiểm tra và phân tích tàu biển.  
 
 

(210) 4-2013-04216 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 25.1.6 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH NEW TOYO 

PULPPY (Việt Nam)  (VN) 
Số 8 đường 6, khu công nghiệp Việt 
Nam - Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Gíây vệ sinh (giấy lụa cuộn); khăn ăn bằng giấy; khăn giấy tiện lợi, khăn giấy 

bỏ túi, khăn giấy đa năng.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán): giấy vệ sinh (giấy lụa cuộn); khăn ăn bằng giấy; khăn 
giấy tiện lợi, khăn giấy bỏ túi, khăn giấy đa năng.  

 
 

(210) 4-2013-04217 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xanh dương đậm. (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Scouter  (VN) 
968 đường 3/2, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán màn hình tinh thể lỏng, phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2013-04218 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24; 25.1.25; 25.7.25; 
A5.11.2 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương hiệu Đại 
Việt Hàn  (VN) 
Số 99 đường Lý Phục Man, khu phố 3, 
phường Bình Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn nhân sâm, rượu nhân sâm và các sản phẩm khác làm từ nhân sâm.  
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(210) 4-2013-04219 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương   (VN) 
Số 1 đường Lê Đức Thọ, khu phố 2, 
phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến ăn liền.  
 
 

(210) 4-2013-04220 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; A11.3.4 
(731) Trương Thị Kiều   (VN) 

125 đường số 17, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà (chè); kem lạnh; bột ngũ cốc; bánh ngọt.  
 

Nhóm 35: Mua bán cà phê, ca cao, trà (chè), kem lạnh, bột ngũ cốc, bánh kẹo các loại, 
nước giải khát các loại, bia, rượu.  

 
Nhóm 43: Quán cà phê; quán ăn; cửa hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2013-04223 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Aekyung Industrial Co., Ltd.  

(KR) 
#83, Guro-dong, Guro-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; dầu gội đầu cho em bé; dầu gội kết hợp dầu xả để dưỡng tóc; dầu 

xả tóc cho em bé; xà phòng dùng cho cơ thể; chế phẩm làm sạch; xà phòng dưỡng da; xà 
phòng dùng cho cá nhân; mỹ phẩm dùng cho mặt và cơ thể; khăn ướt tẩm với nước dưỡng 
mỹ phẩm.  
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(210) 4-2013-04224 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.2; A26.11.12; A26.3.6 
(591) Đỏ, xanh sẫm, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại và dịch 
vụ Đại Hồng Phát   (VN) 
Nhà số 3, xóm 5 Thành Trung, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ thức ăn chăn nuôi; thức ăn cho gia súc, gia cầm, gà, lợn tôm, 

cá; chất bổ sung thức ăn vật nuôi không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm vỗ béo động 
vật; thực phẩm cho động vật; vôi cho thức ăn động vật; các sản phẩm làm ổ cho động vật; 
đồ uống cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho chim; bánh qui cho chó; cám; cám trộn thức 
ăn cho động vật; vật nuôi gây giống; bánh dầu khô dùng cho động vật; bã cải dầu cho gia 
súc; thức ăn đóng bánh cho gia súc; bột cá cho thức ăn động vật; protein cho thức ăn động 
vật; buôn bán máy và thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi như: máy xay xát; máy trộn sản 
phẩm, máy đóng bao bì sản phẩm. 

 

(210) 4-2013-04225 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.2; A26.3.6; A26.11.12 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại và dịch 
vụ Đại Hồng Phát   (VN) 
Nhà số 3, xóm 5 Thành Trung, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, gà, lợn, tôm, cá.  

 
 

(210) 4-2013-04226 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

đầu tư Tâm Phát   (VN) 
Đội 3, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ thức ăn chăn nuôi, thức ăn cho gia súc, gia cầm, gà, lợn, tôm, 
cá, chất bổ sung thức ăn cho vật nuôi không dùng cho mục đích y tế, chế phẩm vỗ béo 
cho động vật; thực phẩm cho động vật, vôi cho thức ăn động vật, các sản phẩm làm ổ cho 
động vật, đồ uống cho vật nuôi trong nhà, thức ăn cho chim, bánh qui cho chó, cám, cám 
trộn cho thức ăn động vật; vật nuôi gây giống, bánh đầu khô dùng cho động vật; bã cải 
dầu cho gia súc, thức ăn đóng bánh cho gia súc, bột cá cho thức ăn động vật, protein cho 
thức ăn động vật; buôn bán máy và thiết bị chế biến thức ăn chăn nuôi như: máy xay xát, 
máy trộn sản phẩm, máy đóng bao bì sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2013-04227 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
đầu tư Tâm Phát    (VN) 
Đội 3, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, gà, lợn, tôm, cá.  

 
 

(210) 4-2013-04228 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần sản xuất và 

đầu tư Tâm Phát    (VN) 
Đội 3, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, gà, lợn, tôm, cá.  

 
 

(210) 4-2013-04229 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.13.1; A5.5.22; 25.7.25; 26.11.1 
(591) Tím, vàng, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần DIANA   (VN) 

Khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh 
Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
1068 

(210) 4-2013-04230 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Minh 
Minh   (VN) 
Số 118, đường Ngọc Lâm, phường Ngọc 
Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04231 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.3.1; 5.9.6; 5.9.3; 5.5.19 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, tím, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm Việt   (VN) 
Số nhà 11, ngõ 8, tổ 36, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04232 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.1; 2.1.11 
(591) Xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Viên 

Ngọc Mới   (VN) 
14 Lê Quý Đôn, phường 06, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2013-04233 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(300) 85/857,012 22.02.2013 US 

(731) Materion Corporation   (US) 
6070 Parkland Boulevard, Mayfield 
Heights, Ohio 44124 US  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 06: Hợp kim bao gồm niken, thiếc và đồng hàn thành thỏi, thỏi sắc, que, thanh, 
miếng, dây, ống và hình bản, bộ lọc mắt lưới dây, màn chắn mắt lưới dây.  

 
Nhóm 07: ổ trục, cụ thể là ổ lót, đệm bọc, vòng bi, ổ trục cuốn, với các bộ phận cụ thể là 
các chuồng, vòng ổ trục và các thiết bị cuốn, ghim chốt ổ trục, trục sử dụng để khớp nối 
các ổ trục, các bộ phận cố định ổ trục, hộp số, cụ thể là hộp số truyền động, truyển động 
trục vít và chốt trục, ống lót ổ trục dạng bơm, guốc hăm hình bơm, cơ cấu dẫn van, bệ van 
và chốt vít, cụ thể là đai ốc, then chốt, vòng đệm, lò xo, gá kẹp lò xo, vòng nệm chống đỡ, 
đinh vít và ghim chốt, gá kẹp cho ổ trục (tất cả đều là bộ phận của máy móc).  

 
Nhóm 09: Bộ nối cáp, đầu nối điện hình tròn, máy dò kiểm tra mạch dẫn, ghim máy dò và 
máy dò liên lạc.  

 
 

(210) 4-2013-04234 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.23 
(591) Đen, cam, đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư quốc 
tế MIKIO Việt Nam  (VN) 
Lô 11- H1 khu đô thị Yên Hòa, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 

điện; khử nhiễu cho các thiết bị điện. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí trong nhà.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; dịch vụ ứng dụng kiến thức 
khoa học vào việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc, các dịch vụ công cộng như 
đường, cầu, thiết bị điện, hóa chất. 

 
Nhóm 45: Giám sát trộm và báo hiệu an ninh; tư vấn về an ninh.  

 
 

(210) 4-2013-04235 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 24.13.1 
(591) Đỏ, xanh, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ADPEX  (VN) 
Phòng G3, tòa nhà văn phòng Fosco, số 
6, Phùng Khắc Khoan, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện thương mại và xúc tiến thương mại.  
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(210) 4-2013-04236 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, xanh đậm, tím, hồng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ADPEX  (VN) 
Phòng G3, toà nhà văn phòng Fosco, số 
6, Phùng Khắc Khoan, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện thương mại và xúc tiến thương mại.  

 
 

(210) 4-2013-04237 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 1.13.1 
(591) Cam đất, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ADPEX   (VN) 
Phòng G3, toà nhà văn phòng Fosco, số 
6, Phùng Khắc Khoan, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện thương mại và xúc tiến thương mại.  

 
 

(210) 4-2013-04238 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.1; 25.5.25; 24.13.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ADPEX   (VN) 
Phòng G3, toà nhà văn phòng Fosco, số 
6, Phùng Khắc Khoan, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện thương mại và xúc tiến thương mại.  

 
 

(210) 4-2013-04239 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A3.11.2; A19.13.21 
(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ADPEX   (VN) 
Phòng G3, toà nhà văn phòng Fosco, số 
6, Phùng Khắc Khoan, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện thương mại và xúc tiến thương mại.  
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(210) 4-2013-04240 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.1; 2.3.1; A2.3.2; A16.3.5 
(591) Xanh lá, xanh dương đậm, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ADPEX   (VN) 
Phòng G3, toà nhà văn phòng Fosco, số 
6, Phùng Khắc Khoan, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện thương mại và xúc tiến thương mại.  
 
 

(210) 4-2013-04242 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Hồng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Scavi  (VN) 
Số 14, đường 19A, khu công nghiệp Biên 
Hòa II, tỉnh Đồng Nai 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 
 

(210) 4-2013-04243 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Dihon Pharmaceutical Group 
Co., Ltd   (CN) 
No. 45 Keyi Road, Kunming New & 
High-Tech Industrial Development Zone, 
Yunnan, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04244 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Dihon Pharmaceutical Group 
Co., Ltd   (CN) 
No. 45 Keyi Road, Kunming New & 
High-Tech Industrial Development Zone, 
Yunnan, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2013-04245 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.5.19; 26.1.2; 5.9.25; 5.9.12 
(591) Trắng, xanh lá, vàng, đen. 
(731) Cao Thị Sinh  (VN) 

Thôn 6, xã Nghĩa Dõng, tỉnh Quảng 
Ngãi  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 31: Rau tươi.  
 
 

(210) 4-2013-04246 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.5.2 
(591) Vàng, nâu, xanh lam, đen, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển cà phê Xuân Thiên  (VN) 
32 Thái Phiên, khu AT, phường Vĩnh 
Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, kem ăn (kem lạnh), chế phẩm dinh dưỡng sử dụng 
thay thế cà phê.  

 
 

(210) 4-2013-04247 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.21; 5.5.19; A5.5.20 
(591) Xanh dương, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển cà phê Xuân Thiên  (VN) 
32 Thái Phiên, khu AT, phường Vĩnh 
Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, kem ăn (kem lạnh), chế phẩm dinh dưỡng sử dụng 
thay thế cà phê. 

 
 

(210) 4-2013-04248 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23 
(591) Vàng, xanh dương, xanh lam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và du lịch MT  (VN) 
Số 408, đường Thống Nhất, phường 8, 
thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu  
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(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  
 
 

(210) 4-2013-04249 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Phước 
Yến   (VN) 
ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu 
Phú, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ nữ trang; đồ trang sức; kim loại quý; vàng; bạc.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ cầm đồ.  
 
 

(210) 4-2013-04250 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(300) 2012 1405 05.10.2012 AZ 

(531) 26.1.1 
(591) Đen, cam. 
(731) British American Tobacco 

(Brands) Limited   (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; vật dụng cho người 
hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không 
bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng kim loại quý; bật lửa dùng cho người hút 
thuốc lá, diêm.  

 
 

(210) 4-2013-04251 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(300) 2635696 21.09.2012 GB 

(731) British American Tobacco 
(Brands) Limited    (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; bật lửa và diêm dùng cho người hút thuốc..  
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(210) 4-2013-04252 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.13.1; A1.13.10 
(591) Trắng, đen, vàng, xám. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đào tạo quốc tế Trọng Điểm  
(VN) 
76 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04253 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.13; A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20;  
(591) Xanh dương, xanh lá, đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty cổ phần dược thú y A 

No Va  (VN) 
Cụm công nghiệp tập đoàn Anova, xã 
Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long 
An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho thủy hải sản, thức ăn chăn nuôi, cám dùng làm thức ăn cho thủy 
sản. 

 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, thức ăn cho thủy hải sản, thức ăn 
chăn nuôi, cám dùng làm thức ăn cho thủy sản. 

 
 

(210) 4-2013-04254 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.1 
(731) NBREW CONCEPT (M) SDN BHD  

(MY) 
Unit 13.2, Tingkat 13, Wisma Lee 
Rubber, No. 1, Jalan Melaka, 50100 
Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống tự phục vụ, quán ăn tự phục vụ, nhà 
hàng ăn uống; quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2013-04255 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) CJ KOREA EXPRESS 
Corporation   (KR) 
Korea Express Bldg. #58-12, Seosomun-
dong, Jung-gu, Seoul 100-814, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế; dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hoá 
và thư tín; dịch vụ đặt chỗ cho việc vận tải; dịch vụ thông tin về vận tải; dịch vụ môi giới 
vận tải; dịch vụ chuyển nhà; dịch vụ vận chuyển đồ đạc; dịch vụ cho thuê xe cộ; dịch vụ 
vận tải [thư tín hoặc hàng hoá]; dịch vụ chuyên chở hàng hoá; dịch vụ vận tải hàng hoá; 
dịch vụ cất giữ hàng hoá; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ xếp hàng vào kho; dịch 
vụ giao hàng; dịch vụ vận tải. 

 
 

(210) 4-2013-04256 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh dương nhạt. 
(731) Maeil Dairies Co., Ltd.   (KR) 

98-5, Woonni-Dong, Chongro-Ku, Seoul, 
the Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 05: Sữa bột cho trẻ sơ sinh.  
 

Nhóm 32: Nước ép cam (đồ uống); đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm 
đông sữa chua; nước uống có gaz; nước ép rau (đồ uống); nước ép cà chua (đồ uống); đồ 
uống làm từ quả cà chua; đồ uống có hương vị trái cây; nước ép trái cây; đồ uống làm từ 
trái cây đông lạnh; nước chanh; bột tạo gaz cho đồ uống; đồ uống không cồn; nước sô đa 
(đồ uống). 

 
 

(210) 4-2013-04257 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) EVA AIRWAYS CORPORATION  (TW)
No. 376, Sec. 1, Hsin-Nan Rd., Luchu, 
Taoyuan Hsien, Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy; sổ tay; danh thiếp (bằng giấy); lịch; xuất bản phẩm dạng 
in; giá đựng ảnh chụp; bút viết (đồ dùng văn phòng); bút chì; thước kẻ (văn phòng phẩm); 
tẩy (văn phòng phẩm); dụng cụ viết. 

 

Nhóm 39: Vận tải bằng đường không; vận chuyển hành khách; vận chuyển lữ khách đi du 
lịch.  
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(210) 4-2013-04258 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 
CO., INC.   (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược và chế phẩm thú y; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng 
thích hợp cho mục đích y tế hoặc thú y; thực phẩm cho em bé; chất bổ sung ăn kiêng cho 
người và động vật; cao dán; vật liệu dùng để băng bó (dùng trong y tế); vật liệu để hàn 
răng; sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, thuốc diệt cỏ; 
miếng đắp hoạt tính có khí gia nhiệt làm ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu 
(miếng đắp cao dán dùng cho mục đích y tế); chế phẩm làm lạnh dạng xịt dùng cho mục 
đích y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế cụ thể là chế phẩm làm sạch vết 
thương chống nhiễm khuẩn.  

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị nha khoa; thiết 
bị và dụng cụ thú y; chân tay giả; mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu để khâu 
vết thương; tấm đệm có chứa chất gel làm mát dùng để hút và và tỏa nhiệt nóng đột ngột 
trên cơ thể người (dùng cho mục đích y tế); đệm sưởi nóng dùng điện cho mục đích y tế; 
túi đá chườm cho mục đích y tế; thiết bị sưởi ấm dùng điện dùng cho mục đích y tế. 

 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sinh hơi nước; thiết bị nấu 
nướng; thiết bị làm lạnh; thiết bị sấy khô; thiết bị thông gió; thiết bị cấp nước và thiết bị 
vệ sinh; đệm sưởi (dạng tấm) chạy điện, không dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2013-04259 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A11.3.3 
(591) Xanh, đỏ. 
(731) Nguyễn Hữu Minh  (VN) 

33, An Nhân 3, An Hải Bắc, quận Sơn 
Trà, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Chè ăn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán chè (chè ăn) và nước giải khát 
 
 

(210) 4-2013-04260 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Trắng, đỏ. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Thảo  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 40: May quần áo. 
 
 

(210) 4-2013-04261 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.9.1 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Thảo  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 40: May quần áo. 
 
 

(210) 4-2013-04262 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Ngô Thế Hưng  (VN) 
Số 24, BT3, X2, khu biệt thự Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa bột, sữa chua, sữa UHT, các sản phẩm sữa. 
 
 

(210) 4-2013-04263 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Aegis Ltd   (CY) 
17, Athinon Street, Ergates Industrial 
Area, 2643 Ergates, P.O.Box 28629, 
2081 Lefkosia, Cyprus  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược, dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán chế phẩm dược, dược phẩm, marketing; quảng cáo.  
 
 

(210) 4-2013-04271 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
2 Lúa  (VN) 
967/8 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn phân bón, bán buôn máy móc thiết bị, phụ tùng ngành ngư nghiệp, 
máy nước nóng, nước lạnh, bán buôn thức ăn nguyên liệu gia súc, gia cầm.  
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(210) 4-2013-04273 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.7.16; A3.7.24; 3.7.9; 1.15.5; A26.11.9 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hải Âu  (VN) 
456C/8, khu phố Nội Hóa I, phường Bình 
An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 06: Vỏ bình ga bằng kim loại; thùng bằng kim loại; bình chứa đựng bằng kim loại 

dùng cho khí nén hoặc khí lỏng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: ga, bếp ga, phụ kiện bếp ga, dầu, nhớt, thùng chứa đựng bằng kim 
loại; ống dẫn bằng kim loại.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và máy điều hòa không khí; lắp đặt, 
sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống gas.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa, sang chiết nạp gas.  

 
 

(210) 4-2013-04275 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Bút viết (đồ dùng văn phòng); bút bi; bút máy; bút chì; bút dạ quang; bút xóa.  

 
 

(210) 4-2013-04276 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Thiên Long   (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Bút viết (đồ dùng văn phòng); bút bi; bút máy; bút chì; bút dạ quang; bút xóa.  
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(210) 4-2013-04277 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Thiên Hương   (VN) 
Số 01 Lê Đức Thọ, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; cháo ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; miến ăn liền; hủ tiếu ăn liền; 
bột ngũ cốc dinh dưỡng (không dùng  cho mục đích y tế); bánh snack; bột canh (hạt 
nêm); tương ớt. 

 
 

(210) 4-2013-04278 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A11.3.7 
(591) Vàng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Thiên Hương    (VN) 
Số 01 Lê Đức Thọ, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc dinh dưỡng (không dùng  cho mục đích y tế); cà phê uống liền; ca 
cao uống liền; trà (chè); bột súp (gia vị dạng bột hoặc viên); nước sốt. 

 
 

(210) 4-2013-04279 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ xuất nhập khẩu MiĐan  (VN)
38/5 đường TTN 07, khu phố 5, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04280 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại dịch 
vụ xuất nhập khẩu MiĐan  (VN)
38/5 đường TTN 07, khu phố 5, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04281 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu 
Mi§an  (VN) 
38/5 đường TTN 07, khu phố 5, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-04283 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ, trắng. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần gia dụng 
Việt Hàn   (VN) 
Số 102, ngõ 51 Lương Khánh Thiện, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện, bình đun nước dùng điện, quạt điện, nồi 

áp suất dùng điện (nồi hầm), bếp nấu dùng điện (bếp lẩu). 
 

Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo rán không dùng điện (nhôm hoặc inôc), bộ nồi nấu 
không dùng điện (nhôm hoặc inôc). 

 
 

(210) 4-2013-04286 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, trắng, 

đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Vĩnh Hiệp  (VN) 
404 Lê Duẩn, phường Thắng Lợi, thành 
phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, hạt tiêu. 
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(210) 4-2013-04287 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.3; 26.1.2; 26.13.25 
(591) Vàng, xanh lá cây, cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Việt Trung 
Thông  (VN) 
15/2 tỉnh lộ 9, tổ 2, ấp 7, xã Xuân Thới 
Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện công nghiệp bao gồm: thiết bị đầu cuối, cái kẹp đầu dây điện, ống 
nối dây cáp điện, bộ nối điện, đầu nối điện, tủ phân phối điện. 

 

(210) 4-2013-04288 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ, trắng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH Kết Nối Thiên 
Phong  (VN) 
32/38/3 Phan Sào Nam, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 16: ấn phẩm báo chí. 
 
 

(210) 4-2013-04289 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 10.3.7; 26.1.2; 21.1.17; 15.1.13 
(591) Xanh dương, xanh nước biển, cam, đỏ, trắng

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tỷ Sơn  (VN) 
Số 49 Nguyễn Thi, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn phủ; sơn chống gỉ; sơn lót dùng cho khung gầm xe cộ; lớp men [vec ni]; 
sơn nước; sơn bóng.  

 

Nhóm 35: Mua bán sơn phủ, sơn chống gỉ, sơn lót dùng cho khung gầm xe cộ, lớp men 
[vec ni], sơn nước, sơn bóng. 

 
 

(210) 4-2013-04291 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) E. & J. Gallo Winery   (US) 
600 Yosemite Boulevard, Modesto, 
California 95354, U.S.A.  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, không bao gồm bia. 
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(210) 4-2013-04293 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) JANSSEN R&D IRELAND   (IE) 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, 
County Cork, Ireland  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2013-04294 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) ZIOPHARM Oncology, Inc.   (US)
One First Avenue, Parris Building 34, 
Navy Yard Plaza, Boston, Massachusetts 
02129, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; dược phẩm để điều trị bệnh ung thư.  

 
 

(210) 4-2013-04295 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) MUNDIPHARMA AG   (CH) 
St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 Basel, 
Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và dược chất.  

 
 

(210) 4-2013-04296 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) The Procter & Gamble 
Company   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 05: Tã lót trẻ em dùng một lần.  
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(210) 4-2013-04297 (220) 08.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Kao Kabushiki Kaisha (also 
trading as Kao Corporation)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, đánh 

bóng cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
 
 

(210) 4-2013-04298 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Lan Đài  (VN) 
341/31E bis Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuyếch đại âm thanh. 

 
 

(210) 4-2013-04299 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Vàng đồng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiên Long 
Phúc  (VN) 
25/13, khu phố 5, tổ 25, phường Tân 
Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 

(210) 4-2013-04300 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược trung 
ương Mediplantex   (VN) 
358 đường Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc tân dược.  
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(210) 4-2013-04302 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, Xanh, da cam. 

(540) 

  

(731) Trần Văn Dụng  (VN) 
Sồ nhà 36, tổ 10, khu tập thể A34, thị 
trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch. 

 
 

(210) 4-2013-04303 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Hoàng Thị Diệu   (VN) 
Đội 8, thôn Thượng, xã Phùng Xá, huyện 
Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 24: Khăn dùng cho trẻ em làm bằng vải xô (khăn sữa); khăn ướt (bằng vải) dùng 

cho trẻ em; khăn bằng vải; khăn bằng bông (không dùng chơ mục đích y tế); khăn tắm 
bằng vải; khăn mặt bằng vải. 

 
 

(210) 4-2013-04304 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.2.7; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Ink World   (VN) 
Số 594/19 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Mực in.  

 
 

(210) 4-2013-04305 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.1; A11.3.4; 5.5.1; A5.5.21 
(591) Vàng, đỏ, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Lưu Thị Hồng Bông  (VN) 
93 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Sản phẩm cà phê các loại.  
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(210) 4-2013-04306 (220) 11.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 5.5.1; A5.5.21 
(591) Trắng, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Lưu Thị Hồng Bông  (VN) 
93 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện), dịch vụ giải khát, 
quán cà phê, quán ăn, quán rượu nhỏ.  

 
 

(210) 4-2013-04311 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.13.1; 5.13.4; A1.1.10; 5.7.3; 2.7.10; 
2.7.9; 26.1.1 

(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, xanh tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bệnh viện An 
Thịnh  (VN) 
Số 496 phố Bạch Mai, phường Trương 
Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế: bệnh viện; dịch vụ trợ giúp y tế; ; bệnh xá; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ 
hộ lý.  

 
 

(210) 4-2013-04312 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) JANSSEN R&D IRELAND   (IE) 
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, 
County Cork, Ireland  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2013-04313 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
và xuất nhập khẩu khí gas 
hoá lỏng Vạn Lộc   (VN) 
Lô CN4, khu công nghiệp Nguyên Khê, 
xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 06: Bình, chai và bồn (đồ chứa bằng kim loại) dùng cho khí hoá lỏng  
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Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển, phân phát, phân chia, I−u kho và chiết nạp gas tự nhiên và 
gas hoá Iỏng đóng bình. 

 
 

(210) 4-2013-04314 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thiện   (VN) 
641C Cách Mạng Tháng 8, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đăng ký các thông báo và văn bản; dịch vụ sao chép các thông báo và 

văn bản; dịch vụ sưu tập các thông báo và văn bản; dịch vụ chuyển giao hoặc hệ thống 
hóa các thông báo và đăng ký dạng văn bản.  

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính. 

 
 

(210) 4-2013-04315 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh dương, đen, trắng ngà, vàng. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân dịch 
vụ Tường Minh  (VN) 
111 Nguyễn Đình Chính, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2013-04317 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Vàng, xanh lá cây. (540) 

  

(731) Công ty TNHH GOLDWALK  (VN) 
Số 22/2, đường 442 Tôn Đức Thắng, xã 
An Đồng, huyện An Dương, thành phố 
Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô và các bộ phận của chúng. 

 
 

(210) 4-2013-04322 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
KING WINES  (VN) 
324 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán bia, rượu; xuất nhập khẩu bia, rượu; mua bán các loại nông lâm hải 
sản, cụ thể: yến sào, nấm linh chi; xuất nhập khẩu nông lâm hải sản các loại, cụ thể: yến 
sào, nấm linh chi; mua bán mỹ phẩm; xuất nhập khẩu mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-04323 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Quốc Anh  (VN) 
Số 2, ngõ 1, phố Nguyễn Khuyến, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ 
sinh, trà thảo dược. 

 
 

(210) 4-2013-04324 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) EDAN INSTRUMENTS, INC.  (CN) 
F3, Building B, Nanshan Medical 
lnstruments Park, No. 1019, Nanhai 
Road, Shekou, Nanshan District, 
Shenzhen 518000 Guangdong China. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; thiết bị xoa 
bóp; thiết bị điện tâm đồ; thiết bị điều trị bằng tia X quang; thiết bị phóng điện trị liệu; 
thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị nghe cho người nặng tai; thiết bị chẩn đoán cho 
mục đích y tế; thiết bị phân tích dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04326 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.1; A25.7.3 
(591) Cam, nâu tím, nâu nhạt, trắng. 
(731) Công ty TNHH Nâng Cao Sức 

Khoẻ Việt  (VN) 
Số 6, ngách 199/10 Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; bánh mì; sản phẩm làm từ bột 
ngũ cốc.  

 

Nhóm 32: Bia; nước khoáng; đồ uống hoa quả; nước ép hoa quả; xiro; nước ga.  
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(210) 4-2013-04329 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; A5.5.20; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH phát triển Nhất 

Tâm  (VN) 
406 Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 

(511)   Nhóm 21: Đồ dùng gia đình bằng sứ như bình (lọ) sứ, chén sứ, tách sứ, bộ ấm trà bằng sứ; 
đồ dùng gia đình bằng thủy tinh như bình (lọ) thủy tinh, ly thủy tinh. 

 
 

(210) 4-2013-04330 (220) 11.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.22 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Nhị Thiên Đường  (VN) 
11 Bis Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu gió, thuốc thành phẩm, y học cổ truyền dạng viên hoàn.  
 
 

(210) 4-2013-04331 (220) 11.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.22 
(591) Đỏ, đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Nhị Thiên Đường  (VN) 
11 Bis Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dầu gió, dược phẩm, thuốc thành phẩm y học cổ truyền dạng viên hoàn. 
 
 

(210) 4-2013-04332 (220) 11.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.22 
(591) Đen, đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông nam dược 
Nhị Thiên Đường  (VN) 
11 Bis Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Dầu gió, thuốc thành phẩm y học cổ truyền dạng viên hoàn. 
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(210) 4-2013-04333 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và thiết bị y tế HT Hoa Kỳ  
(VN) 
Thôn Thượng, xã Tây Tựu, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2013-04334 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh. 
(731) Công ty cổ phần Phương Liệt  

(VN) 
Khu Ao Bổ Túc, tổ 59, phố Phương Liệt, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Bạch Minh (VPLS 

BACH MINH) 
 
(511)   Nhóm 20: Đệm lò xo, đệm mút, gối, gối tựa, đệm không khí (không dùng trong ngành y).  
 

Nhóm 24: Chăn, vỏ đệm, áo gối, màn, bộ đồ cho giường (bằng vải), ga phủ.  
 
 

(210) 4-2013-04335 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) KOWA COMPANY, LTD.   (JP) 
6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, 
Nagoya-shi, Aichi-ken, JAPAN 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2013-04336 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) KOWA COMPANY, LTD.   (JP) 
6-29, Nishiki 3-chome, Naka-ku, 
Nagoya-shi, Aichi-ken, JAPAN 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung ăn kiêng dùng cho người.  
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(210) 4-2013-04337 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 
Phát  (VN) 
208H Hùng Vương, phường 15, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy các loại (giấy viết, giấy photocopy, giấy fax). 

 
 

(210) 4-2013-04338 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
2 Lúa  (VN) 
967/8, Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn phân bón; bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc; bán buôn máy 

móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, ngư nghiệp, máy nước nóng, nước lạnh. 
 
 

(210) 4-2013-04339 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
2 Lúa  (VN) 
967/8, Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn phân bón; bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc; bán buôn máy 

móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, ngư nghiệp, máy nước nóng, nước lạnh. 
 
 

(210) 4-2013-04340 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.3.1; A2.3.2; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thẩm mỹ Charm  (VN) 
339A Nguyễn Đình Chiểu, phường 05, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ. 
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(210) 4-2013-04341 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt Mỹ   (VN) 
Nhà số 4, ngõ 36, phố Hoàng Ngọc 
Phách, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 

(210) 4-2013-04343 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty cổ phần y tế Care 

Việt Nam   (VN) 
Phòng 705, chung cư 11 tầng, thị trấn 
Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước muối biển dùng để vệ sinh mũi họng, răng miệng, rửa mắt không chứa 

dược phẩm; nước xúc miệng không dùng cho ngành y; chất làm thơm hơi thở (bao gồm cả 
chất tan làm sạch miệng, không chứa dược phẩm; mỹ phẩm).  

 
 

(210) 4-2013-04344 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.7.25; 25.1.25; 26.13.25; 1.15.23 
(591) Nâu đỏ, vàng, da cam, xanh dương sẫm. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trường An   (VN)
Số 28, ngõ 112, Ngọc Khánh, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-04345 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.9.25; 26.1.1; 3.3.1; 25.12.1 
(591) Nâu đỏ, vàng, da cam, xanh lá cây, đen, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dược phẩm Trường An   (VN)
Số 28, ngõ 112, Ngọc Khánh, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-04348 (220) 11.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.15; 1.3.1; A5.3.13 
(591) Trắng, đỏ, xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ tư vấn 
và giáo dục Anh Việt  (VN) 
B4 (khu tập thể trường Ngô Thời 
Nhiệm), Hồ Bá Phấn, phường Phước 
Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 41: Trường mẫu giáo. 
 
 

(210) 4-2013-04349 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) PHARMIX CORPORATION   (KR) 
1304, Garak ID Tower, 99-7, Garak-
dong, Songpa-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-04350 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH Sing Industrial 

Gas Việt Nam   (VN) 
Lô B-3B3-CN, khu công nghiệp Mỹ 
Phước 3, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Khí dùng trong công nghiệp: oxy, nitơ, argon, axetylen, hydro.  
 

Nhóm 35: Mua bán: khí dùng trong công nghiệp (oxy, nitơ, argon, axetylen, hydro), hỗn 
hợp khí dùng trong công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2013-04351 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ. 
(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Oanh   (VN) 
Số nhà 65 , khu phố Phú Thanh, phường Tân 
Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: gạo, cám, tấm, lúa, ngô (bắp), đậu.  
 
 

(210) 4-2013-04352 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.1; A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

và đầu tư Đại Rồng Việt   (VN) 
135/39 Thích Quảng Đức, phường Chánh 
Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); nhà hàng ăn uống; 
quán ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán ăn uống tự phục vụ. 

 
 

(210) 4-2013-04353 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.8; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

- tổng công ty lương thực 
Miền Nam  (VN) 
42 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột mì. 
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(210) 4-2013-04354 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 24.15.1; 26.13.25 
(591) Xanh, vàng, tím. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nữ  (VN) 
20 Lý Tự Trọng, thị xã Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 

 
 

(210) 4-2013-04355 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Nguyễn Việt Hải   (VN) 
Số 5, ngõ 167 Phương Mai, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong. 

 

(210) 4-2013-04356 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vina Pharma   (VN)
50/8 Trương Phước Phan, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04357 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Sự 
Thắng  (VN) 
Tổ 2, phố Tân Thuận, phường Tân Dân, 
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: sữa tắm, dầu gội, nước hoa, son môi, kem làm trắng da, phấn trang 

điểm. 
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(210) 4-2013-04358 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 24.15.2; A24.15.11; 26.4.1
(591) Ghi, xanh, đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

truyền thông Hà Việt   (VN) 
Số 59, 28/31 Văn Hương, phố Tôn Đức 
Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh (amplifier); ống khuếch đại âm thanh; van khuếch đại 
âm thanh; ổn áp điện; bộ điều chỉnh ánh sáng đèn điện; thiết bị đo bằng điện.  

 

Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân, thiết bị và hệ thống thông gió [điều hòa không 
khí]; hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; thiết bị sưởi ấm; hệ thống và thiết bị vệ 
sinh; hệ thống và thiết bị làm lạnh. 

 

Nhóm 25: áo mưa. 
 
 

(210) 4-2013-04359 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.13.25; 26.3.1; A26.3.7 
(731) COATINGS FOREIGN IP CO., LLC  (US)

1001 Pennsylvania Avenue, NW, 
Washington, DC 20004, USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 02: Các loại sơn nền, chất nhuộm màu, chất phủ, lớp men, vật liệu hoàn thiện bề 
mặt, sơn mài, sơn, sơn bột và sơn lót dùng trong ngành công nghiệp ôtô, hàng không, xây 
dựng, thiết bị, đường biển, đường sắt, công cụ và xe rơ moóc. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh và tư vấn liên quan đến việc bán và sử dụng sơn 
nền, chất nhuộm màu, chất phủ, lớp men, vật liệu hoàn thiện bề mặt, sơn mài, sơn, sơn bột 
và sơn lót; bán lẻ các sản phẩm sơn nền, chất nhuộm màu, chất phủ, lớp men, vật liệu 
hoàn thiện bề mặt, sơn mài, sơn, sơn bột và sơn lót; dịch vụ bán lẻ trực tuyến liên quan 
đến các sản phẩm sơn nền, chất nhuộm màu, chất phủ, lớp men, vật liệu hoàn thiện bề 
mặt, sơn mài, sơn, sơn bột và sơn lót; dịch vụ cung cấp thông tin cho khách hàng liên 
quan đến các sản phẩm sơn nền, chất nhuộm màu, chất phủ, lớp men, vật liệu hoàn thiện 
bề mặt, sơn mài, sơn, sơn bột và sơn lót; dịch vụ cung cấp thông tin về các sản phẩm trong 
các lĩnh vực về sơn nền, chất nhuộm màu, chất phủ, lớp men, vật liệu hoàn thiện bề mặt, 
sơn mài, sơn, sơn bột và sơn lót; dịch vụ bán lẻ sơn nền, chất nhuộm màu, chất phủ, lớp 
men, vật liệu hoàn thiện bề mặt, sơn mài, sơn, bột và sơn lót dựa trên các đơn đặt hàng 
qua điện thoại, thư điện tử và bưu điện.  

 

Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn và cố vấn kỹ thuật liên quan đến việc lựa chọn, phối màu, ứng 
dụng, lợi ích và cách sử dụng sơn nền, chất nhuộm màu, chất phủ, lớp men, vật liệu hoàn 
thiện bề mặt, sơn mài, sơn, sơn bột và sơn lót.  
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(210) 4-2013-04360 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá mạ. 
(731) PULMUONE HOLDINGS CO., LTD.  

(KR) 
730-27, Samyang-ro, Daeso-myeon, 
Eumseong-gun, Chungcheongbuk-do, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Đậu đông lạnh; phấn hoa đã chế biến làm thực phẩm; rau đông lạnh; rau đã chế 

biến, rau đã được bảo quản (trừ các loại được làm đông lạnh), trái cây đã chế biến; trái 
cây đã được bảo quản (trừ các loại đã được làm đông lạnh); nước rau ép dùng để nấu 
nướng; đậu phụ; đậu phụ đã chế biến; sản phẩm đậu đã chế biến (trừ đậu phụ và đậu phụ 
đã chế biến); đậu đã được bảo quản; trái cây đông lạnh; thịt; trứng; sản phẩm trứng đã chế 
biến, thịt đã chế biến; các loại thịt; thực phẩm trên cơ sở thịt; sữa, các sản phẩm sữa; dầu 
và chất béo có thể ăn được; thực phẩm từ dầu và chất béo đã chế biến; côn trùng có thể ăn 
được (không còn sống); thực phẩm đã chế biến từ côn trùng có thể ăn được; cá và động 
vật có vỏ cứng đã được đông lạnh hoặc ướp muối (không còn sống); rong biển đã bảo 
quản dùng làm thực phẩm; thực phẩm từ rong biển đã được chế biến; cá và động vật có vỏ 
cứng đã được bảo quản; sản phẩm cá và động vật có vỏ cứng đã chế biến. 

 
Nhóm 30: Hạt ngũ cốc đã được đánh bóng; hạt ngũ cốc (đã nảy mầm), dùng liền; bột ngũ 
cốc để làm thực phẩm; tinh bột cho thực phẩm; bột hạnh nhân; nụ bạch hoa (dùng làm gia 
vị); hạt ngũ cốc đã chế biến; thực phẩm trên cơ sở hạt ngũ cốc; bột nhão làm từ đậu nành 
có chứa mạch nha kiểu Hàn Quốc koji [Meju]; bột nở; mạch nha cho thực phẩm; bánh 
kẹo; bánh mì; kẹo cao su; kẹo; sô-cô-la; bánh kẹo truyền thống Hàn Quốc [Hankwa]; 
đường cho thực phẩm; bánh gạo; tương xốt đậu nành; tương hạt tiêu cay lên men [Gochu-
jang]; bột nhão làm từ đậu tương [gia vị]; chất cải thiện hương vị nhân tạo; xốt may-on-
ne; dấm; xốt [gia vị]; nước xốt cà chua [xốt]; gia vị; muối cho thực phẩm; trà; cà phê; ca 
cao; đồ uống trên cơ sở trà; đá lạnh có thể ăn được; chế phẩm làm mềm thịt cho mục đích 
gia đình; chất liên kết cho kem lạnh; chất ổn định cho kem bọt; chất làm đặc dùng để nấu 
ăn. 

 
Nhóm 32: Chiết xuất của cây hoa bia cho việc sản xuất bia; đồ uống nhẹ không chứa cồn; 
nguyên liệu cho đồ uống sủi bọt; đồ uống trên cơ sở rau và hoa quả đã chế biến; nước rau 
ép [đồ uống]; nước khoáng để uống; nước suối để uống; bia; hèm bia. 

 
 

(210) 4-2013-04362 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) NIBONG TEBAL PAPER MILL SDN. 
BHD.   (MY) 
No. 886, Jalan Bandar Baru, Sungai 
Kecil, 14300 Nibong Tebal, S.P.S., Pulau 
Pinang, Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Tã lót dùng một lần; tã lót bằng giấy dùng một lần; tã lót trẻ em; tã lót trẻ em 
(dùng một lần); quần tã trẻ em (tã lót dạng quần); quần tã trẻ em dùng một lần; khăn tã trẻ 
em (tã lót); bỉm trẻ em (tã lót); miếng lót dùng một lần dùng cho bỉm trẻ em (tã lót); quần 
tập luyện dùng một lần (bỉm hoặc tã lót) của trẻ sơ sinh, trẻ tập đi hoặc trẻ em; bỉm làm từ 
xenluloza thấm hút được dùng cho trẻ em; khăn tã làm từ xenluloza đã được định hình 
dùng cho trẻ em; tã lót dùng cho người không kiềm chế được; tã lót dùng một lần cho 
người mắc chứng vệ sinh không kiểm soát; quần lót dùng một lần (bỉm hoặc tã lót) cho 
người mắc chứng vệ sinh không kiểm soát; tã lót hình tam giác cho người mắc chứng vệ 
sinh không kiểm soát; tã lót làm từ xenluloza dùng một lần cho người mắc chứng vệ sinh 
không kiểm soát; khăn tã làm từ xenluloza dùng một lần cho người mắc chứng vệ sinh 
không kiểm soát; lớp lót bỉm bằng giấy cho người mắc chứng vệ sinh không kiểm soát; 
lớp lót bỉm làm từ xenluloza cho người mắc chứng vệ sinh không kiểm soát; miếng đệm 
lót dùng cho người mắc chứng vệ sinh không kiểm soát; miếng đệm lót cho quần áo cho 
người có xu hướng vệ sinh không kiểm soát; quần lót để giữ miếng đệm lót có khả năng 
thấm hút dùng cho người mắc chứng vệ sinh không kiểm soát.  

 
 

(210) 4-2013-04363 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.1.6; A1.1.10; 26.1.1; 24.3.1 
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Thanh 

Liêm   (VN) 
827/24/11A tỉnh lộ 10, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 16: Hộp giấy.  

 
 

(210) 4-2013-04364 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) MAXCLEAN (CHINA) HOLDINGS 
LTD.   (HK) 
Room 2710, 27/F., Wealth Commercial 
Centre, 48 Kwong Wa Street, Mongkok, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; giẻ lau đặc biệt chuyên dụng cho phòng 

thí nghiệm; quần áo đặc biệt chuyên dụng cho phòng thí nghiệm; quần áo bảo hộ phòng 
chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống cháy; tăm bông đặc biệt chuyên dụng 
cho phòng thí nghiệm; khăn được dùng cho mục đích chẩn đoán, không dùng cho mục 
đích y tế, đặc biệt chuyên dụng cho phòng thí nghiệm; tăm bông được dùng cho mục đích 
chẩn đoán, không dùng cho mục đích y tế, đặc biệt chuyên dụng cho phòng thí nghiệm; 
bộ đồ cách ly [quần áo đặc biệt chuyên dụng cho phòng thí nghiệm]; mặt nạ bảo hiểm; bộ 
đồ dọn phòng [quần áo đặc biệt chuyên dụng cho phòng thí nghiệm]. 
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Nhóm 10: Găng tay cho mục đích y tế; găng tay cho mục đích phẫu thuật; tấm khăn phủ 
vô trùng dùng cho mục đích phẫu thuật; áo choàng dùng cho phẫu thuật; mặt nạ dùng cho 
mục đích y tế và phẫu thuật, cụ thể là mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế, mặt nạ gây mê; 
quần áo chuyên dụng cho phòng mổ; rèm chuyên dụng cho mục đích phẫu thuật; thiết bị 
y tế; khăn vải dùng trong phẫu thuật.  

 
Nhóm 16: Dụng cụ giữ băng dính được dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng, 
băng dính nhạy áp lực (chất liệu nhựa dùng để đóng gói) được dùng cho mục đích văn 
phòng hoặc gia dụng, nhãn nhạy áp lực (chất liệu nhựa dùng để đóng gói); màng mỏng 
bằng chất đẻo dùng để bao gói, dạng nén; văn phòng phẩm.  

 
Nhóm 21: Giẻ lau dùng một lần, để làm sạch, không tẩm hóa chất hoặc hợp chất; giẻ lau 
làm sạch; giẻ [vụn] để làm sạch; bông thải dùng để làm sạch; giẻ không bụi để làm sạch; 
bọt biển dùng để vệ sinh; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay. 

 
Nhóm 27: Thảm chùi chân ở lối vào; tấm phủ sàn; tấm thẩm hút ẩm sàn nhà, dùng một 
lần; tấm thẩm sàn dùng để dính bụi; thảm. 

 
 

(210) 4-2013-04365 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
KOWIL Việt Nam  (VN) 
Số 192/19, phố Thái Thịnh, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Kính râm, kính đeo mắt, kính bảo vệ mắt; mắt kính và gọng kính, hộp đựng 

kính.  
 

Nhóm 18: Các sản phẩm ba lô, va li, ví, bao để móc chìa khoá, túi xách du lịch làm bằng 
da và giả da  

 
Nhóm 25: Quần áo (trang phục).  

 
 

(210) 4-2013-04366 (220) 11.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.9.1; A5.5.20; A25.3.15 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
KOWIL Việt Nam  (VN) 
Số 192/19 phố Thái Thịnh, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
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(210) 4-2013-04367 (220) 12.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 18.3.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bia Thanh 
Hóa   (VN) 
152, đường Quang Trung, phường Ngọc 
Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa  

 

(511)   Nhóm 32: Bia, nước khoáng, nước uống (nước uống thiên nhiên tinh khiết), nước ép trái 
cây, nước có ga, nước soda. 

 
Nhóm 33: Rượu vang, rượu mùi; rượu gạo; rượu vốt ca; rượu mạnh; đồ uống có cồn (trừ 
bia).  

 
 

(210) 4-2013-04368 (220) 12.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.2.7 
(591) Xanh tím, xanh dương, xanh ngọc, trắng.

(540) 

  

(731) Trần Hữu Lộc  (VN) 
Khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt 
Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc thú y thuỷ sản, thức ăn gia súc, thức ăn thuỷ sản, mua bán cá 
tra, cá ba sa. 

 
 

(210) 4-2013-04369 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược ATM  
(VN) 
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2013-04371 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A17.2.2; A5.5.20; 26.13.25; A5.5.21 
(591) Xám lợt, xám đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chất lượng 
cuộc sống Kim Cương  (VN) 
56 Nguyễn Huy Tự, phường Đa kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế, chăm sóc y tế, chăm sóc sắc đẹp cho người.  
 
 

(210) 4-2013-04372 (220) 12.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 4.3.3; 5.7.3; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón Hà 
Nội  (VN) 
Thôn 2, xã Tây Tựu, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp, phân ủ, phân trộn. 
 
 

(210) 4-2013-04375 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A11.3.3 (540) 

 

(731) Nguyễn Trung  (VN) 
414/37 Nguyễn Tri Phương, phường 4, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát.  
 
 

(210) 4-2013-04376 (220) 12.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 26.13.25 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Thiên Phúc  
(VN) 
61 Phùng Văn Cung, phường 02, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 
 
 

(210) 4-2013-04377 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá, vàng đồng. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sinh học 
Nguyên Phương Nam  (VN) 
41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng cho nông nghiệp, nghề làm vườn và nông nghiệp; phân bón.  
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(210) 4-2013-04378 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sinh học 
Nguyên Phương Nam  (VN) 
41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng cho nông nghiệp, nghề làm vườn và nông nghiệp; phân bón.  

 
 

(210) 4-2013-04379 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Xanh lá 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sinh học 
Nguyên Phương Nam   (VN) 
41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng cho nông nghiệp, nghề làm vườn và nông nghiệp; phân bón.  

 
 

(210) 4-2013-04380 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 
KAISHA (ALSO TRADING AS 
NISSAN MOTOR CO., LTD.)   (JP) 
No. 2, Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 

« tô; xe cộ chạy bằng điện; toa xe; ô tô tải; xe tải chở hành lý hoặc người [xe cộ]; xe thể 
thao đa dụng; ô tô buýt; xe đi dã ngoại; xe thể thao; xe ô tô đua; xe tải; xe nâng dỡ hành 
lý; máy kéo bao gồm xe kéo; rơ-moóc và bán rơ-moóc [xe cộ]; bộ phận của phương tiện 
giao thông trên bộ, trên không và dưới nước; phương tiện dùng cho việc đi lại trên mặt 
đất, trên không hoặc dưới nước; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ nổ 
cho phương tiện giao thông trên bộ; thân xe cộ; khung gầm xe cộ; cơ cấu truyền động cho 
xe cộ mặt đất; bộ phận của cơ cấu truyền động cho xe cộ mặt đất; trục truyền động cho xe 
cộ mặt đất; bánh răng truyền động cho xe cộ mặt đất; khớp ly hợp cho xe cộ mặt đất; trục 
của xe cộ; giảm xóc treo cho xe cộ; lò xo giảm xóc cho xe cộ; bánh xe cho xe cộ; lốp cho 
bánh xe cộ; moay-ơ cho bánh xe; miếng vá bằng cao su dính để vá săm xe; phanh cho xe 
cộ; má phanh dùng cho xe ô tô; kính chắn gió; cần gạt nước cho xe cộ; thanh chắn va đập 
của xe cộ; bánh lái cho xe cộ; còi cho xe cộ; tín hiệu điều khiển hướng cho xe cộ [hệ 
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thống đèn vàng gắn 2 bên xe phát tiến hiệu rẽ phải hoặc rẽ trái]; ghế ngồi của xe cộ; thắt 
lưng bảo hiểm dùng cho ghế ngồi của xe cộ; cái tựa đầu cho ghế ngồi xe cộ; đèn hiệu báo 
lùi cho xe cộ; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; túi khí [thiết bị an toàn cho ô tô]; 
gương chiếu hậu; cơ cấu nâng thành sau [bộ phận của xe cộ mặt đất]; phụ kiện của xe cộ; 
tấm điều chỉnh hướng gió cho xe cộ; giá để hành lý cho xe cộ; chắn bùn; xích chống trơn 
cho xe cộ; tấm phủ cho xe cộ [đã tạo hình]; vỏ bọc ghế cho xe cộ; bơm hơi [phụ tùng của 
xe cộ]; giá trở ván trượt tuyết cho xe cộ; thiết bị châm thuốc trên xe ô tô; ghế bảo hiểm 
cho trẻ em [trong xe cộ]; tàu vũ trụ; máy bay; thủy phi cơ; thiết bị bay; xe thô sơ do súc 
vật kéo; xe máy; thuyền; phà; thân của tàu thuỷ; du thuyền; xe đạp; chuông xe đạp; xích 
xe đạp; động cơ cho xe đạp; yên xe đạp; chắn bùn cho xe đạp. 

 
 

(210) 4-2013-04381 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) WRANGLER APPAREL CORP.   (US) 

3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Đồ đeo mắt, cụ thể là kính để đọc và kính râm; hộp đựng kính mắt, dây xích 

đeo kính mắt và kính râm, kính bảo hộ, phụ kiện cho đồ đeo mắt; quần áo và găng tay bảo 
hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và phòng chống cháy; thiết bị bảo hộ dùng cho cá nhân 
phòng chống tai nạn. 

 
 

(210) 4-2013-04382 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12 (540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Võ Có  
(VN) 
Sạp 133§, khu 3C, chợ Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2013-04383 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Võ Có  
(VN) 
Sạp 133§, khu 3 C, chợ Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2013-04384 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.5.16; A5.5.21 
(591) Xanh lá, hồng, đỏ, trắng, đen, xanh cốm, 

vàng, nâu. 

(540) 

  

(731) Võ Thành Nhân   (VN) 
15 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2013-04385 (220) 12.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 5.5.19; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, xanh cốm. 

(540) 

  

(731) Võ Thành Nhân   (VN) 
15 Trịnh Đình Thảo, phường Hòa Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp. 
 
 

(210) 4-2013-04387 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Nhân 
Ngọc  (VN) 
Trung tâm thương mại Bình Phước, khu 
phố 6, phường Long Phước, thị xã Phước 
Long, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa, âm ly (ampli); micrô (micro); loa; tivi.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm điện tử: đầu đĩa, âm ly (ampli), micrô (micro), loa, tivi.  
 
 

(210) 4-2013-04388 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Lập Trường Nghiệp  (VN)
16/2 F Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 
 

(210) 4-2013-04389 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Lập Trường Nghiệp  
(VN) 
16/2 F Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 

(210) 4-2013-04391 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A5.5.20 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH công nghệ Anh 

Minh  (VN) 
17/3 khu phố Bình Quới A, phường Bình 
Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần cứng và phần mềm máy vi tính.  

 
 

(210) 4-2013-04392 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 7.1.6; 25.1.6; 7.1.5; 7.1.24 
(591) Trắng, xanh, đỏ, đen, nâu. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Liên Hoa  (VN) 
19 đường 1A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Nước tương (xì dầu). 
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(210) 4-2013-04394 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 26.2.7 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Nhân 
Ngọc  (VN) 
Trung tâm thương mại Bình Phước, khu 
phố 6, phường Long Phước, thị xã Phước 
Long, tỉnh Bình Phước  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Đầu đĩa; âm ly (ampli); micrô (micro), loa; tivi.  
 

Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm điện tử: đầu đĩa, âm ly (ampli), micrô (micro), loa, tivi.  
 
 

(210) 4-2013-04395 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A16.1.5 
(731) MICROLAB ELECTRONIC 

COMPANY LIMITED   (CN) 
Danzi Road, Kengzi, Shenzhen Grand 
Industrial Zone, Longgang, China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; vỏ hộp loa; màng chắn [âm thanh]; máy thu thanh 
và thu hình; vành loa cho máy tăng âm; tai nghe. 

 
 

(210) 4-2013-04396 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) ZHEJIANG BAERMAN SHOES 
CO.,LTD.   (CN) 
International Automobile and 
Motorcycle Parts Industrial Park, 
Tangxia Town, Ruian, Zhejiang, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Da động vật; cặp học sinh; túi xách tay; túi du lịch; túi cho thể thao; cặp đựng 
giấy tờ, tài liệu; ví tiền; vali (hành lý); ô; gậy chống. 

 

Nhóm 25: Quần áo; tã lót trẻ sơ sinh [quần áo]; đồ đi ở chân; mũ; trang phục dệt kim; 
găng tay [trang phục]; ca vat; quần đùi nịt bụng cho phụ nữ; bộ quần áo tắm; khăn quàng 
cổ. 
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(210) 4-2013-04397 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.15.1; 26.4.2; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ SYNOVA  (VN) 
14 Ngô Văn Năm, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ trung gian thanh toán trên hệ thống điện thoại di động; nghiệp vụ 

thanh toán (tài chính); dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; quản lý tài chính; dịch 
vụ tài chính. 

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm 
máy tính; tạo lập và duy trì trang điện tử cho người khác; thiết kế hệ thống máy tính.  

 
 

(210) 4-2013-04398 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A3.7.24; 26.13.1 
(591) Trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VINA COOK  (VN) 
172/2 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 08: Dao, thìa, dĩa (nĩa). 
 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp (nồi không chạy điện, chảo không chạy điện, càmen, thau), 
thùng đựng đá, thùng ướp lạnh, bình cách nhiệt, bình thủy (không chạy điện).  

 
 

(210) 4-2013-04399 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 26.4.2; 26.13.1; 16.1.1 
(591) Xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty TNHH đầu tư công 

nghệ Trường Giang   (VN) 
489/21C Lê Đức Thọ, phường 26, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Một thành viên tư vấn 
Q&A (Q&A CONSULTING CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ máy tính cụ thể: dịch vụ lập trang chủ trực tuyến để tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc tổ chức và thực hiện những cuộc gặp, hội họp trực tuyến, và sự thảo 
luận tương tác được với trang web. 
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(210) 4-2013-04400 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.3; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Saga  (VN) 
47 đường số 45, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, trà (chè). 

 
 

(210) 4-2013-04401 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.15; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dầu khí Gia 
Đình  (VN) 
D1 đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 04: Khí hóa lỏng (ga) dùng trong dân dụng và công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2013-04404 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) CELSIUS PROPERTY B.V., 
AMSTERDAM (NL), 
SCHAFFHAUSEN BRANCH   (CH) 
Spitalstrasse 5, 8200 Schaffhausen, 
Switzerland  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất trừ động vật có hại; chất diệt cỏ; chất diệt nấm; chất diệt côn trùng.  

 
 

(210) 4-2013-04406 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
nhựa Duy Tân  (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 20: Tủ nhựa (đựng đồ đạc, quần áo); tủ sách; kệ sách; kệ nhựa (đựng đồ đạc, giày 

dép).  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
1108 

(210) 4-2013-04407 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 4.3.3; 24.5.1; 26.1.1; 25.1.25 
(591) Đỏ, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh Bảo Hiên Rồng 

Vàng  (VN) 
65/4 Nguyễn Oanh, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; mứt (dạng bánh kẹo); bánh trung thu; bột đậu xanh; bột đậu nành.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh mứt kẹo các loại, bột ngũ cốc, bột đậu nành, bột đậu xanh, tôm 
khô, cá khô. 

 
 

(210) 4-2013-04409 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Tây Đô Thành  (VN) 
E14/489 QL 50, ấp 5, xã Phong Phú, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Bếp ga; nồi cơm điện; ấm điện; máy điều hòa nhiệt độ; tủ lạnh.  
 
 

(210) 4-2013-04410 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.1.8; A3.1.24; A26.4.24 
(731) ALLANASONS LIMITED   (IN) 

Allana House, 4, Allana Road, Colaba, 
Mumbai - 400001, India. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho động vật và thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thực phẩm cho động 
vật; động vật sống; cây và hoa tự nhiên. 

 
 

(210) 4-2013-04411 (220) 12.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 5.7.3; 5.13.4; A1.11.8; A24.3.7 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Đạo  (VN) 
Số nhà 49, tổ 23, phường Tân Thịnh, 
thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cà phê, bia, rượu, giải khát.  
 
 

(210) 4-2013-04412 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Tân Thành  (VN) 
Số 114, tổ 22, đương Vườn Cam, phường 
Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh 
Cao Bằng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Thịt; lạp xưởng; thịt giăm bông; thịt bò khô; thịt trâu khô; thịt xông khói.  
 

Nhóm 35: Mua bán thực phẩm; mua bán hàng nông sản; mua bán hàng lâm sản.  
 
 

(210) 4-2013-04413 (220) 12.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 4.3.3; 24.9.1; 1.5.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Tuân  (VN) 
Thôn Trung Hải, xã Cẩm Nhượng, huyện 
Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh  

 

(511)   Nhóm 03: Nhang (hương thắp).  
 
 

(210) 4-2013-04414 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Nguyễn Trung Thành  (VN) 
P308 nhà A7, số 2 Bùi Ngọc Dương, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc, thiết kế nội ngoại thất và thiết kế mỹ thuật.  
 
 

(210) 4-2013-04415 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.4; 26.1.1; 25.1.25 (540) 

 

(731) Công ty luật TNHH Khai 
Phong và Cộng Sự  (VN) 
Số 12/371 Nguyễn Lương Bằng, phường 
Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý. 
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(210) 4-2013-04416 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) TOOTSIE ROLL OF CANADA ULC  

(CA) 
2900-10180 101 Street, Edmonton, 
Alberta T5J 3V5 Canada  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo; kẹo cao su có thể thổi thành bong bóng.  

 

(210) 4-2013-04417 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
giấy Thiên Lâm  (VN) 
Tổ 37 cụm 5, ngách 124/55 đường Âu 
Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ. 

 
 

(210) 4-2013-04418 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A11.3.7; 26.1.2 
(591) Trắng, cánh sen, ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thạch Kim  (VN) 
Số 8B, phố Hà Trung, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Hội  

 
(511)   Nhóm 30: Mỳ gạo. 

 
 

(210) 4-2013-04419 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
công nghệ và dược phẩm 
ZORRO   (VN) 
Thôn Thụy ứng, xã Hòa Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-04420 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Thủy Trúc   (VN) 
Số 19, tổ 38, tập thể 242 ngõ Gốc Đề, 
đường Minh Khai, phường Minh Khai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04421 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt - Pháp   (VN) 
11B phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04422 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần Bioscope 
Việt Nam  (VN) 
Tầng 10, tòa nhà Cland, số 156 Xã Đàn 
2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04423 (220) 12.03.2013 
  (441) 

(731) 
27.05.2013 
Phil-International Co.,Ltd.    (KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-04425 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A25.7.21 
(591) Vàng nâu, vàng, xanh dương, xanh 

dương đậm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Pernod Ricard 
Việt Nam  (VN) 
290/13E Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
08, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Quan hệ công chúng.  
 
 

(210) 4-2013-04426 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.5.1; 26.3.3; 26.3.4; 20.7.1 
(591) Xanh dương, đỏ, da cam. 

(540) 

  

(731) Văn phòng Luật Sư Nam Hà Nội  
(VN) 
Số 901, tầng 9, tháp A Hà Thành Plaza, 
102 Thái Thịnh, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo. 
 
 

(210) 4-2013-04428 (220) 12.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) A5.1.5; A5.1.16 
(731) EU PEAK INTERNATIONAL CO., 

LTD.   (TW) 
4Fl, No. 13, Lane 1st, Cheng Kung 
Road, Yuanlin 510, Changhua, Taiwan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm làm sạch dùng để giặt; chế phẩm làm sạch dùng cho mục 
đích cá nhân; xà phòng thơm; chế phẩm dùng để làm sạch tay; tinh dầu.  

 
 

(210) 4-2013-04429 (220) 12.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) A5.1.5; A5.1.16 
(731) EU PEAK INTERNATIONAL CO., 

LTD.   (TW) 
4Fl, No. 13, Lane 1st, Cheng Kung 
Road, Yuanlin 510, Changhua, Taiwan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 16: Sổ ghi chép; catalô; giấy dính (văn phòng phẩm); tạp chí thông thường; sách 
hướng dẫn nấu ăn; xuất bản phẩm dạng in.  
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(210) 4-2013-04430 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế Abipha   (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2013-04431 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.4.4 
(591) Trắng, xanh lá, xám. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần KI DO HU  (VN)
757 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; xây dựng dân dụng, đường sắt và đường bộ.  
 

Nhóm 44: Trồng, duy tu chăm sóc, bão dưỡng công trình cây xanh.  
 
 

(210) 4-2013-04432 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) PHARMEVO (PRIVATE) LIMITED  (PK)
402, Business Avenue, Block-6, 
P.E.C.H.S; Shahrah-e-Faisal, Karachi - 
75400, Pakistan.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-04433 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) PHARMEVO (PRIVATE) LIMITED  (PK)
402, Business Avenue, Block-6, 
P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi - 
75400, Pakistan. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-04434 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 24.15.1 
(591) Đỏ, xanh da trời, xanh dương, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ phát triển Cuộc Sống  (VN) 
319 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán gạch, gạch vuông lát nền không bằng kim loại dùng cho xây dựng, 
gạch vuông ốp tường không bằng kim loại dùng cho xây dựng, hệ thống và thiết bị vệ 
sinh, thiết bị lọc nước, thiết bị làm nóng nước, đèn, đèn điện, hệ thống chiếu sáng và thiết 
bị chiếu sáng, đồ nội thất như tủ đựng, tủ trưng bày [đồ đạc], bàn trang điểm, ghế [ngồi], 
khung giường, đệm, giá, bình phong, đồ ngũ kim như khóa bằng kim loại, khóa móc, 
khóa chốt hộp bằng kim loại, tay nắm cửa bằng kim loại, phụ kiện bồn tắm, phụ kiện lắp 
ráp cửa ra vào bằng kim loại, khóa điện, két an toàn; dịch vụ trưng bày sản phẩm. 

 

Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị sưởi ấm; lắp đặt cửa ra vào và cửa sổ; lắp đặt thiết bị nhà 
bếp; dịch vụ làm kín công trình. 

 
 

(210) 4-2013-04435 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) TRIZON HOLDINGS LIMITED  (VG) 
PO Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortole, Bristish 
Virgin Island 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; định giá bất động sản; đại lý bất 
động sản; cho thuê bất động sản; bán bất động sản. 

 

Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc, kiến trúc; thiết lập các bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội 
thất; thăm dò địa chất; dịch vụ lập quy hoạch đô thị. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có ôtô; cơ sở lưu trú tạm 
thời [khách sạn, nhà trọ]; nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ. 

 
 

(210) 4-2013-04436 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) TRIZON HOLDINGS LIMITED    (VG) 
PO Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortole, Bristish 
Virgin Island 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán lẻ tại cửa hàng, bán lẻ trực tuyến và bán lẻ qua catalô đối với các sản 
phẩm vải lanh, nến, đồ đạc trong nhà, đồ trang trí như bình, bát, đồ gỗ mỹ thuật, sản phẩm 
chăm sóc cá nhân và sắc đẹp như mỹ phẩm, nước hoa, quần áo, khăn quàng cổ, mũ, túi 
xách tay, đồ trang sức, phụ kiện của trang phục như ghim cài, khóa cài, sản phẩm âm 
nhạc như đĩa compắc [nghe-nhìn], tệp tin âm nhạc có thể tải về được, vật ghi âm thanh, 
thiết bị tái tạo âm thanh, dải băng ghi âm thanh; điều hành kinh doanh cho khách sạn, 
điều hành kinh doanh cho nhà hàng.  

 

Nhóm 37: Tư vấn xây dựng; xây dựng nhà máy, xí nghiệp; giám sát việc xây dựng công 
trình; xây dựng bến cảng, bến tàu; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng.  

 
 

(210) 4-2013-04437 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 18.3.21; 18.3.23; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn giáo 
dục và thương mại Tân Đại 
Dương  (VN) 
Lầu 1, số 6A/14B Nguyễn Cảnh Chân, 
phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 
 

(210) 4-2013-04438 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A2.1.23; A2.3.23; 4.5.3 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn giáo 
dục và thương mại Tân Đại 
Dương  (VN) 
Lầu 1, số 6A/14B Nguyễn Cảnh Chân, 
phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 
 

(210) 4-2013-04439 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tân Phong  (VN)
Khu 15 thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm 
Thao, tỉnh Phú Thọ 

 

(511)   Nhóm 30: Chè uống. 
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(210) 4-2013-04440 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Đặng Văn Huệ   (VN) 
527/130C ấp 1, Lê Văn Khương, phường 
Phước Kiển, huyện Nhà Bè, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 43: Quán ăn uống; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2013-04441 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) JUMEIRAH INTERNATIONAL LLC  
(AE) 
PO Box 73137 Al Sufouh Road, Umm 
Suqiem Dubai, United Arab Emirates  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cho thuê nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ đặt chỗ và 

thông tin liên quan đến khách sạn và nơi lưu trú tạm thời; dịch vụ cho thuê căn hộ có đầy 
đủ tiện nghi làm chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn cung cấp các tiện nghi cho các cuộc 
hội nghị, cuộc họp, các buổi triển lãm, các khóa huấn luyện, các buổi hội thảo, hội chợ 
triển lãm thương mại, đại hội và buổi thuyết giảng; dịch vụ nhà hàng khách sạn; dịch vụ 
thức ăn và đồ uống theo hợp đồng do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch 
vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ, dịch vụ nhà hàng ăn uống mua mang đi, dịch vụ quán cà 
phê có bán bữa ăn nhẹ, dịch vụ quán cà phê, dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ cung cấp 
thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ chuẩn bị thức ăn và đồ uống do nhà 
hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2013-04442 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) PREBEBE CO., LTD.   (KR) 
Ung Ji Ro 54-13, Tan Hyun Myon, Pa 
Joo Si, Kyeong Ki Do, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 12: Ghế bảo hiểm cho trẻ em [trong xe cộ]; xe đạp có yên và bàn đạp cho hai hoặc 

nhiều người; xe máy có bàn đạp và một động cơ chạy bằng xăng; xe đạp giao hàng; xe 
đạp; thiết bị chỉ hướng cho xe đạp; chuông xe đạp; xe ngựa; xe thô sơ do súc vật kéo; xe 
đẩy mua hàng; xe trượt tuyết [xe cộ]; xe cút kít; goòng đẩy tay bốn bánh; xe đẩy trẻ em 
dạng toa thùng; xe đẩy trẻ em dạng nôi; mui xe đẩy của trẻ em; xe đẩy trẻ em dạng ghế có 
thể gấp lại được; mui che cố định cho xe đẩy trẻ em; tấm phủ xe đẩy trẻ em. 
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(210) 4-2013-04446 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; 3.9.16; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, tím, đỏ, da cam. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 
giống thủy sản Hồng Tuấn  
(VN) 
Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Đông Thạnh, 
huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy hải sản.  
 
 

(210) 4-2013-04447 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 3.9.16 
(591) Xanh nõn chuối, xanh coban, đỏ, đen, 

trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 
giống thủy sản Hồng Tuấn  
(VN) 
Tổ 2, ấp Thạnh Phú, xã Đông Thạnh, 
huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy hải sản.  
 
 

(210) 4-2013-04448 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH máy bơm Châu 

Âu  (VN) 
C4/34M4 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 07: Máy bơm nước.  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy bơm nước.  
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(210) 4-2013-04449 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  
(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04450 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  
(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04451 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  
(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04452 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  
(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-04453 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  
(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04454 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 20.7.1; A1.1.10; A1.1.5 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Trường đại học kinh tế - kỹ 
thuật Bình Dương  (VN) 
530 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp 
Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo.  
 
 

(210) 4-2013-04455 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A3.7.24; 3.7.10 
(591) Nâu, đỏ. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cửa hàng Yến  
(VN) 
Tầng trệt số 252 Lý Tự Trọng, phường 
Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào thành phẩm, tổ yến đã tinh chế, sơ chế và đóng hộp (dùng làm món ăn). 
 

Nhóm 35: Mua bán: yến sào thành phẩm, tổ yến đã tinh chế, sơ chế và đóng hộp (dùng 
làm món ăn).  

 
 

(210) 4-2013-04457 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại vận 
tải xăng dầu Vân Anh  (VN) 
808/11 Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, sơn vỏ bình ga.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-04458 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại vận 
tải xăng dầu Vân Anh  (VN) 
808/11 Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói; chiết nạp khí hóa lỏng; chiết nạp ga; sang chiết ga; vận 

chuyển bình ga; vận chuyển hàng hóa.  
 
 

(210) 4-2013-04459 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại vận 
tải xăng dầu Vân Anh   (VN) 
808/11 Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Các nhiên liệu dùng để đốt: khí khô, khí thấp áp, khí hóa lỏng (ga).  

 
 

(210) 4-2013-04460 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, xám, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại vận 
tải xăng dầu Vân Anh   (VN) 
808/11 Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Van ga bằng kim loại; bình ga bằng kim loại; bồn chứa ga bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2013-04461 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.15 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, xám, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại vận 
tải xăng dầu Vân Anh   (VN) 
808/11 Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ đánh giá, kiểm định bình chịu áp lực.  
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(210) 4-2013-04462 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A17.2.2; A25.7.6; A25.7.7; 11.3.18 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, tím, tím 

nhạt, đỏ, vàng, xanh lá cây, nâu, trắng, 
đen. 

(731) Cơ sở Huệ Đạt   (VN) 
84 Bình Long, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 21: Giẻ rửa bát (cước rửa chén); miếng chùi xoong nồi. 

 
 

(210) 4-2013-04463 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A17.2.2; 11.7.1; 12.3.2; A7.3.5 
(591) Xanh dương nhạt, xanh lá cây, tím, tím 

nhạt, đỏ, vàng cam, vàng, ghi xám, nâu, 
đen, trắng. 

(731) Cơ sở Huệ Đạt    (VN) 
84 Bình Long, phường Phú Thạnh, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 21: Giẻ rửa bát (cước rửa chén); miếng chùi xoong nồi. 

 
 

(210) 4-2013-04464 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Vàng, đỏ nâu. 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen   (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, phường Dĩ An, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 17: ống nhựa mềm. 
 

Nhóm 19: ống nhựa cứng. 
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(210) 4-2013-04465 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.23 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Máy Nông nghiệp
và Khuyến nông Hà Nội   (VN) 
Thôn Quất Tỉnh, xã Quất Động, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy gieo hạt; máy cấy lúa; máy gặt đập liên hợp; máy phay; 
máy thu hoạch.  

 

Nhóm 35: Mua bán: máy nông nghiệp, máy gieo hạt, máy cấy lúa, máy gặt đập liên hợp, 
máy phay, máy thu hoạch.  

 
 

(210) 4-2013-04466 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.1.25; 26.4.1; 8.7.5; 5.7.16; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây sẫm, hồng, 

vàng, đỏ, trắng, xám. 
(731) Công ty TNHH DH FOODS  (VN) 

728-730 Võ Văn Kiệt, quận 5, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Muối tôm. 
 
 

(210) 4-2013-04469 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) JOLLIBEE FOODS CORPORATION  
(PH) 
6/F Jollibee Plaza Building, 10 F. Ortigas 
Jr. Avenue, Pasig City, Philippines 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 
 
 

(210) 4-2013-04472 (220) 28.08.2007 
(641) 4-2007-16955 (441) 27.05.2013 

(731) BIG BOX CORPORATION PTE LTD  
(SG) 
10 Toh Guan Road, #10-00 T T 
International Tradepark, Singapore 
608838 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 08: Dụng cụ làm vườn (điều khiển bằng tay); dao, kéo dùng một lần; dao, kéo; 
chạc làm cỏ (dụng cụ làm bằng tay); dụng cụ dùng ghép cành (dụng cụ làm bằng tay); 
mai làm vườn (dụng cụ làm bằng tay); xẻng xới đất (dụng cụ làm bằng tay); cào vườn 
(dụng cụ làm bằng tay); kéo tỉa và kéo cắt; dụng cụ mài; dao cắt rau; dụng cụ thái nhỏ, 
dụng cụ cắt vụn và thái lát; dụng cụ mở nắp đồ hộp, không chạy bằng điện; dụng cụ thái 
trứng mỏng, không chạy bằng điện; dụng cụ kẹp; dụng cụ mở lon, không dùng điện; môi 
múc đồ (dụng cụ làm bằng tay); kéo xén cỏ (dụng cụ làm bằng tay); cối giã; thiết bị để 
diệt ký sinh của cây trồng; mũi dao; liềm cắt cỏ; kéo cắt cây; bay; bình phun (dụng cụ 
cầm tay) dùng để phun chất diệt côn trùng và chất diệt cỏ dại trong gia đình.  

 
 

(210) 4-2013-04474 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A3.13.4; A3.13.24; A3.13.25 
(731) JOLLIBEE FOODS CORPORATION  

(PH) 
6/F Jollibee Plaza Building, 10 F. Ortigas 
Jr. Avenue, Pasig City, Philippines  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò, cá, thịt gia cầm; sữa; sản phẩm thức ăn nhanh với thành phần là thịt, 

sản phẩm thức ăn nhanh với thành phần là cá, sản phẩm thức ăn nhanh với thành phần là 
thịt gia cầm, sản phẩm thức ăn nhanh với thành phần là thịt thú săn, sản phẩm thức ăn 
nhanh với thành phần là hải sản, sản phẩm thức ăn nhanh với thành phần là trứng, sản 
phẩm thức ăn nhanh với thành phần là rau củ, sản phẩm thức ăn nhanh với thành phần là 
mỡ ăn, sản phẩm thức ăn nhanh với thành phần là dầu ăn, sản phẩm thức ăn nhanh với 
thành phần là sản phẩm bơ sữa, sản phẩm thức ăn nhanh với thành phần là quả hạch. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2013-04475 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1 
(731) DELL INC.    (US) 

One Dell Way, Round Rock, Texas 
78682, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo và mũ nón.  
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(210) 4-2013-04476 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, trắng. 
(731) DELL INC.  (US) 

One Dell Way, Round Rock, Texas 
78682, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo và mũ nón.  

 
 

(210) 4-2013-04479 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.3; 5.13.4; A17.3.2 
(591) Xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giám định 
khử trùng Vietnamcontrol  
(VN) 
145/5 Gò Xoài, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ khử trùng.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ giám định hàng hóa.  
 

(210) 4-2013-04480 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty T.N.H.H giấy COZY  (VN)
Khu phố Thượng, phường Đình Bảng, thị 
xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Màng bao gói (màng bọc) thực phẩm bằng giấy; màng bao gói (mang bọc) thực 

phẩm bằng nhựa; màng bao gói (màng bọc) thực phẩm bằng nilon. 
 
 

(210) 4-2013-04481 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty T.N.H.H giấy COZY  (VN)
Khu phố Thượng, phường Đình Bảng, thị 
xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; khăn ăn bằng giấy. 
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(210) 4-2013-04482 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH lữ hành Việt 
Nam Ngày Nay    (VN) 
Phòng 608, tòa nhà Thăng Long, 115 Lê 
Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống 

(do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2013-04483 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 7.1.6; 7.1.3; 7.1.4; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH lữ hành Việt 
Nam Ngày Nay    (VN) 
Phòng 608, tòa nhà Thăng Long, 115 Lê 
Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch lữ hành nội 

địa, lữ hành quốc tế; tổ chức các chuyến du lịch (tổ chức các tua du lịch); dịch vụ kho bãi 
và lưu giữ hàng hóa.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống 
(do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê.    

 
 

(210) 4-2013-04484 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 7.1.6; 26.1.1; A7.5.6; 7.1.3; 7.1.4 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH lữ hành Việt 
Nam Ngày Nay  (VN) 
Phòng 608, tòa nhà Thăng Long, 115 Lê 
Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch lữ hành nội 

địa, lữ hành quốc tế; tổ chức các chuyến du lịch (tổ chức các tua du lịch); dịch vụ kho bãi 
và lưu giữ hàng hóa.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống 
(do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê.    
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(210) 4-2013-04485 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 7.1.6; 26.1.1; A7.5.6; 7.1.4; 7.1.3 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH lữ hành Việt 
Nam Ngày Nay  (VN) 
Phòng 608, tòa nhà Thăng Long, 115 Lê 
Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch lữ hành nội 
địa, lữ hành quốc tế; tổ chức các chuyến du lịch (tổ chức các tua du lịch); dịch vụ kho bãi 
và lưu giữ hàng hóa.    

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống 
(do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê.    

 
 

(210) 4-2013-04486 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A7.1.12; 7.1.5; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH lữ hành Việt 
Nam Ngày Nay  (VN) 
Phòng 608, tòa nhà Thăng Long, 115 Lê 
Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch lữ hành nội 
địa, lữ hành quốc tế; tổ chức các chuyến du lịch (tổ chức các tua du lịch); dịch vụ kho bãi 
và lưu giữ hàng hóa.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống 
(do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê.    

 
 

(210) 4-2013-04487 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH lữ hành Việt 
Nam Ngày Nay  (VN) 
Phòng 608, tòa nhà Thăng Long, 115 Lê 
Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội    

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch lữ hành nội 
địa, lữ hành quốc tế; tổ chức các chuyến du lịch (tổ chức các tua du lịch); dịch vụ kho bãi 
và lưu giữ hàng hóa.    
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(210) 4-2013-04488 (220) 12.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 18.3.21; 18.3.23; 26.4.1 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá mạ, trắng, đen.

(540) 

 

(731) Công ty TNHH lữ hành Việt 
Nam Ngày Nay  (VN) 
Phòng 608, tòa nhà Thăng Long, 115 Lê 
Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách; dịch vụ du lịch lữ hành nội 

địa, lữ hành quốc tế; tổ chức các chuyến du lịch (tổ chức các tua du lịch); dịch vụ kho bãi 
và lưu giữ hàng hóa.    

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; cung cấp thực phẩm và đồ uống 
(do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê.    

 
 

(210) 4-2013-04489 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.3; A6.19.9; 26.1.1; 6.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ thiết kế xây dựng 
Trang Khôi  (VN) 
674/21 Bình Quới, phường 25, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 31: Hạt giống. 
 
 

(210) 4-2013-04490 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) SASAME HOOKS, LTD.   (JP) 

573-1, Oku, Sannan-cho, Tanba-shi, 
Hyogo-ken, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ câu cá; cần câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; dây câu cá; lưỡi câu; 

mồi nhân tạo để câu cá; vợt hứng cá dùng cho người đi câu; phao để câu. 
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(210) 4-2013-04491 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A3.7.24; 26.13.25 
(731) SASAME HOOKS, LTD.   (JP) 

573-1, Oku, Sannan-cho, Tanba-shi, 
Hyogo-ken, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 28: Đồ câu cá; cần câu cá; ống cuộn dây câu dùng để câu cá; dây câu cá; lưỡi câu; 
mồi nhân tạo để câu cá; vợt hứng cá dùng cho người đi câu; phao để câu.  

 
 

(210) 4-2013-04492 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) KWAN STAR CO., LTD   (TW) 
21FL-1, No. 268, Sec. 1, Wen Hwa 
Road., Banciao Dist., New Taipei City 
220, Taiwan 

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y. 
 
 

(210) 4-2013-04493 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; A2.5.24 
(591) Xanh lá cây đậm, da cam. 

(540) 

  

(731) 1. Trường tiểu học Thăng 
Long Kidsmart   (VN) 
Lô NT1 khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 
2. Trường mầm non Thăng 
Long Kidsmart   (VN) 
Lô NT1, khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
 
 

(210) 4-2013-04494 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.15.15; 1.15.23 
(591) Xanh, vàng, đỏ. 
(731) SIAM BALL SPORT FACTORY CO., 

LTD.   (TH) 
1099/1 Moo1 Sukhumvit Rd, T. Taiban, 
A Muang, Samutprakarn 10280 Thailand 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 28: Bóng đá; bóng đá trong nhà; bỏng rổ; bóng chuyền; bóng ném; bóng lưới; đồ 
chơi ở sân chơi cho trẻ em; bóng nước; quả bóng treo (trò chơi ở Bắc Mỹ); các dụng cụ 
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đấm bốc như găng tay đấm bốc, găng đấm bao cát, miếng đệm bảo vệ cánh tay, miếng 
đệm bảo vệ bàn tay, vật dụng bảo vệ ống chân, vật dụng bảo vệ đầu và bao cát dùng trong 
tập luyện.  

 
 

(210) 4-2013-04495 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Dũng Cường   (VN) 
A1/11 ấp 1 đường A1, xã Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng trắng da; kem bôi mặt; kem ngừa mụn nám da; kem rửa mặt; kem 

ngừa tàn nhang đồi mồi; sữa tắm. 
 
 

(210) 4-2013-04496 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.13.1; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại mỹ 
phẩm Phương Nam  (VN) 
72 đường 13A, KP7, phường Bình Hưng 
Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm, mỹ phẩm, đồ trang điểm (mỹ phẩm).  
 
 

(210) 4-2013-04497 (220) 13.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.15; 4.5.2; 4.5.3; 2.9.10 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Thái Thanh Mỹ  (VN) 
10/4 Âu Dương Lân, phường 3, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phòng khám đa khoa (khám và chữa bệnh), chuyên khoa răng hàm mặt 

và nha khoa.  
 
 

(210) 4-2013-04499 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A18.1.9; 14.7.6; 24.13.1 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, xám. 

(540) 

  

(731) Trần Hồng Ninh   (VN) 
M1. 04 lô M3, chung cư Tôn Thất 
Thuyết, phường 1, quận 4, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, quảng cáo bằng truyền hình, tổ chức hội chợ thương mại nhằm 
thương mại hoặc quảng cáo.  

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng xe cộ, sửa chữa xe cộ, đắp lại lốp xe, lưu hóa lốp xe.  

 
 

(210) 4-2013-04500 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh dương, xanh dương nhạt. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đông Phương Vi 
Na  (VN) 
Số 693, khu phố 3 Kinh Dương Vương, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nổ; máy phát điện; động cơ phát điện; máy nông nghiệp; máy xới (tất cả 

chạy bằng động cơ). 
 
 

(210) 4-2013-04501 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.1; A2.1.18 
(591) Xanh lá cây, đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Mai Trường Giang  (VN) 
34 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1,  thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2013-04502 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất mỹ phẩm 
Dòng Lan  (VN) 
741 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội đầu; nước hoa; kem ngừa mụn (mỹ phẩm); kem 

chống nắng (mỹ phẩm).  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, dầu gội đầu, nước hoa, kem ngừa mụn, kem 
chống nắng.  
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(210) 4-2013-04503 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất mỹ phẩm 
Dòng Lan   (VN) 
741 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; dầu gội đầu; nước hoa; kem ngừa mụn (mỹ phẩm); kem 

chống nắng (mỹ phẩm).   
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, dầu gội đầu, nước hoa, kem ngừa mụn, kem 
chống nắng. 

 
 

(210) 4-2013-04504 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Phạm Tuấn Vượng   (VN) 
58C/12 tổ 12, khu phố Nội Hóa 1, 
phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rữa mặt; kem đưỡng da; kem ngừa mụn.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, sữa tắm, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, kem ngừa mụn.  
 
 

(210) 4-2013-04506 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.3; 26.3.1 
(591) Da cam, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xây dựng GP Việt Nam  (VN) 
Thôn Văn Giang, thị trấn Đại Nghĩa, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chống thấm nước cho xi măng trừ sơn; chất kết dính cho bê tông; 

chất bảo vệ bê tông, trừ sơn và dầu, chất bảo vệ xi măng, trừ sơn và dầu; hóa chất để thoát 
khí bê tông; hóa chất ngăn chặn sự đông đặc, chế phẩm hóa học dùng để cô đặc; chất tăng 
tốc lưu hóa. 

 
Nhóm 02: Sơn; sơn chống bẩn; sơn diệt khuẩn, sơn lót; sơn phủ.  
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(210) 4-2013-04507 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, xanh da trời. 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Gia 

Minh  (VN) 
Số 50, ngõ 41 Thái Hà, Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị dùng trong vật lý trị liệu; thiết bị dùng cho giải 
phẫu; thiết bị phân tích dùng trong ngành y, vật liệu khâu vết thương; dụng cụ chỉnh hình. 

 
 

(210) 4-2013-04508 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.7.6; 4.5.2; 4.5.3; 26.4.2; A2.1.23 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, vàng nhạt. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Khánh Tân  (VN) 
504 k15, khu đô thị Việt Hưng, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 

Nhóm 29: Rau củ đóng hộp; rau củ đã nấu chín; rau củ đã sấy khô; quả đóng hộp.  
 

Nhóm 33: Rượu. 
 
 

(210) 4-2013-04509 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.8; 26.11.3; A25.7.21 
(591) Vàng đậm, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Steril Medi 
VietNam  (VN) 
15L khu dân cư Miếu Nổi, phường 3, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị trong ngành y tế, mua bán vật dụng dùng trong ngành y tế.  
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(210) 4-2013-04510 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Mia Việt Nam  
(VN) 
105 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ; cà vạt; mũ vải.  

 
 

(210) 4-2013-04511 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  
(TW) 
No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin 
District, Kaohsiung, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe máy; xe máy chạy điện; xe máy (xe tay ga); xe máy có bàn đạp; xe máy (xe 

tay ga) chạy điện; xe máy có bàn đạp chạy bằng điện.  
 
 

(210) 4-2013-04512 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) ORION CORPORATION   (KR) 
30-10, Munbae-Dong, Yongsan-Gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Sô cô la; bánh bích quy; bánh quy dẹt; bánh quy giòn; bánh xốp; bánh kẹo; 

bánh mì; bánh nướng (bột nhão); bánh ngọt; bánh kẹp. 
 
 

(210) 4-2013-04513 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Nhân Vy Cường   (VN) 
Số 18, đường số 9, cư xá Bình Thới, 
phường 8, quận 11, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-04518 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) TESCO STORES LIMITED   (GB) 

Tesco House, Delamare Road, Cheshunt, 
Hertfordshire, EN8 9SL, United 
Kingdom 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; các sản phẩm quần áo; các sản phẩm áo 

khoác ngoài; các sản phẩm quần áo lót; quần áo thể thao; trang phục tắm; quần áo dùng ở 
bãi biển; áo cánh; áo chẽn bằng da không có tay, mặc ngoài cho ấm; giầy cao cổ; mũ lưỡi 
trai; áo len đan (có hoặc không tay); quần áo mặc lúc bình thường; đồ đi chân đi lúc bình 
thường; quần áo dùng chơi thể thao; quần áo cho trẻ em, quần áo cho trẻ sơ sinh và trẻ 
sinh non; áo choàng ngoài; trang phục; áo vét bò; áo váy; quần áo tập thể dục; quần áo 
trang trọng (nghi lễ); áo nỉ có mũ trùm đầu; trang phục dệt kim; áo vét (quần áo); quần 
jean (quần bò); quần áo đan; quần áo cho quý bà; quần áo da; quần áo đàn ông; quần áo 
ngủ; quần lót; quần tất; áo thun ngắn tay in hình, chữ; áo thun có cổ cài nút; bộ quần áo 
ngủ; quần áo không thấm nước mưa; váy; áo sơ mi; quần sóoc; quần áo mặc khi ngủ; dép 
đi trong nhà; tất ngắn cổ; tất cao cổ; bộ quần áo; áo len dài tay; áo nỉ; quần nỉ; quần áo 
bơi; quần áo bó; áo thun ngắn tay; quần áo che phần trên của cơ thể (nhất là của đàn bà); 
quần và áo ấm rộng (mặc để luyện tập thể thao); quần dài; quần áo lót mặc bên trong; 
quần đùi; áo gilê; áo che phần trên của cơ thể không có tay; áo chẽn không tay; quần áo 
không thấm nước; quần áo phụ nữ; đồ khoác ngoài (áo choàng, khăn choàng); bộ phận và 
phụ kiện cho các hàng hóa trên. 

 
 

(210) 4-2013-04519 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.4; A15.9.11 
(591) Cam, xanh. 

(540) 

  

(731) Phạm Cao Kỳ  (VN) 
Thôn 5, thị trấn Đông Phú, huyện Quế 
Sơn, tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm thiết bị, máy móc tự động hóa. 

 
 

(210) 4-2013-04520 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm ích Nhân    (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề về trang điểm, chăm sóc sắc đẹp cho các cá nhân và nhân 
viên thẩm mỹ viện, hướng dẫn tư vấn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục). 

 
 

(210) 4-2013-04521 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm ích Nhân    (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ dạy nghề về trang điểm, chăm sóc sắc đẹp cho các cá nhân và nhân 

viên thẩm mỹ viện, hướng dẫn tư vấn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục). 
 
 

(210) 4-2013-04522 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm ích Nhân    (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ trang điểm, dịch vụ vật lý trị liệu, dịch vụ tắm 

hơi. 
 
 

(210) 4-2013-04523 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm ích Nhân   (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ trang điểm, dịch vụ vật lý trị liệu, dịch vụ tắm 

hơi.  
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(210) 4-2013-04524 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
SA VI (SAVIPHARM)   (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-04525 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Gia Nguyễn   (VN) 
Số 08 ngõ 108 đường Xuân Đỉnh, xã Xuân
Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-04526 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Gia Nguyễn   (VN) 
Số 08 ngõ 108 đường Xuân Đỉnh, xã Xuân
Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-04527 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Gia Nguyễn    (VN) 
Số 08 ngõ 108 đường Xuân Đỉnh, xã Xuân
Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-04528 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Gia Nguyễn    (VN) 
Số 08 ngõ 108 đường Xuân Đỉnh, xã 
Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04529 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Gia Nguyễn    (VN) 
Số 08 ngõ 108 đường Xuân Đỉnh, xã 
Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04530 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04531 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-04532 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04533 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần Sao Việt  (VN)
Số 44, Phạm Ngọc Thạch, phường Hưng 
Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04534 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó   (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04538 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Vinh Lan  (VN) 
Số 37 phố Nguyễn Thái Học, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khâu công nghiệp; máy khâu gia đình; bàn hút chân không cho là hơi 

công nghiệp; môtơ máy khâu công nghiệp; máy là; máy cắt vải công nghiệp; chân bàn 
máy khâu công nghiệp; bộ nồi hơi máy khâu công nghiệp. 
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(210) 4-2013-04539 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Vinh Lan   (VN) 
Số 37 phố Nguyễn Thái Học, phường Điện
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán máy khâu công nghiệp; máy khâu gia đình; bàn hút chân 
không cho là hơi công nghiệp; môtơ máy khâu công nghiệp; máy là; máy cắt vải công 
nghiệp; chân bàn máy khâu công nghiệp; bộ nồi hơi máy khâu công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2013-04540 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Vinh Lan  (VN) 
Số 37 phố Nguyễn Thái Học, phường Điện
Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy khâu công nghiệp, máy 
khâu gia đình, bàn hút chân không cho là hơi công nghiệp, môtơ máy khâu công nghiệp, 
máy là, máy cắt vải công nghiệp, chân bàn máy khâu công nghiệp, bộ nồi hơi máy khâu 
công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2013-04543 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.9.1; A5.5.20; A5.5.21; A25.3.15 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Kowil Việt Nam  (VN) 
Số 192/19, phố Thái Thịnh, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục). 
 
 

(210) 4-2013-04544 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A18.4.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Kowil Việt Nam  (VN) 
Số 192/19 phố Thái Thịnh, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm ba lô, va li, ví, túi xách làm bằng da và giả da.  
 

Nhóm 25: Quần áo jean.  
 
 

(210) 4-2013-04546 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm được sử dụng cho điện thoại thông minh và máy tính bảng có tính 

năng tối ưu hoá cảm nhận màu sắc, ánh sáng và góc nhìn của hình hiển thị, phù hợp với 
các mục đích như lướt web chụp ảnh, và đọc sách điện tử khi sử dụng điện thoại thông 
minh và máy tính bảng; phần mềm ứng dụng cho điện thoại thông minh và máy tính 
bảng; máy ảnh kỹ thuật số; thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); điện thoại di động; máy nghe 
nhạc cầm tay; máy tính xách tay; pin có thể xạc lại; điện thoại thông minh; máy vi tính; 
máy tính bảng; bộ tai nghe không dây. 

 
 

(210) 4-2013-04548 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; A26.11.12; 1.15.23; A26.4.24 
(731) GREAT BRANDS LIMlTED    (HK) 

Room 901-2, Silvercord Tower 1, 30 
Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 
Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; nước giải khát; đồ uống có chứa cácbonát (đồ uống không 

cồn); đồ uống không cồn có thêm hương vị; nước uống có ga có thêm hương vị; đồ uống 
có hương vị trái cây; nước trái cây ép; nước trái cây ép có hương cam; nước khoáng (đồ 
uống); xi rô dùng cho đồ uống; chất cô đặc dùng để làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2013-04549 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.21; 26.13.1; A26.4.24 
(731) GREAT BRANDS LIMlTED    (HK) 

Room 901-2, Silvercord Tower 1, 30 
Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 
Hong Kong 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
1141 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; nước giải khát; đồ uống có chứa cácbonát (đồ uống không 
cồn); đồ uống không cồn có thêm hương vị; nước uống có ga có thêm hương vị; đồ uống 
có hương vị trái cây; nước trái cây ép; nước trái cây ép có hương cam; nước khoáng (đồ 
uống); xi rô dùng cho đồ uống; chất cô đặc dùng để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2013-04551 (220) 13.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(731) GREAT BRANDS LIMITED    (HK) 
Room 901-2, Silvercord Tower 1, 30 
Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 
Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; nước giải khát; đồ uống có chứa cácbonát (đồ uống không 
cồn); đồ uống không cồn có thêm hương vị; nước uống có ga có thêm hương vị; đồ uống 
có hương vị trái cây; nước trái cây ép; nước trái cây ép có hương cam; nước khoáng (đồ 
uống); xi rô dùng cho đồ uống; chất cô đặc dùng để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2013-04553 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.13.1; 1.15.21; 5.7.11; A5.7.22 
(731) GREAT BRANDS LIMITED    (HK) 

Room 901-2, Silvercord Tower 1, 30 
Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 
Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; nước giải khát; đồ uống có chứa cácbonát (đồ uống không 
cồn); đồ uống không cồn có thêm hương vị; nước uống có ga có thêm hương vị; đồ uống 
có hương vị trái cây; nước trái cây ép; nước trái cây ép có hương cam; nước khoáng (đồ 
uống); xi rô dùng cho đồ uống; chất cô đặc dùng để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2013-04556 (220) 13.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 26.13.1; 1.15.21; 5.7.8 
(731) GREAT BRANDS LIMITED    (HK) 

Room 901-2, Silvercord Tower 1, 30 
Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 
Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước uống có ga; nước giải khát; đồ uống có chứa cácbonát (đồ uống không 
cồn); đồ uống không cồn có thêm hương vị; nước uống có ga có thêm hương vị; đồ uống 
có hương vị trái cây; nước trái cây ép; nước trái cây ép có hương cam; nước khoáng (đồ 
uống); xi rô dùng cho đồ uống; chất cô đặc dùng để làm đồ uống.  
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(210) 4-2013-04557 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 8.1.1; 5.7.24; 25.3.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, vàng tươi, đỏ 

tươi, đỏ sẫm, nâu, xanh lá mạ, vàng kem, 
vàng nâu. 

(731) Nguyễn Trúc Chi   (VN) 
328 lô J chung cư Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; cửa hàng bán đồ ăn 

nhanh (do nhà hàng tự thực hiện). 
 
 

(210) 4-2013-04558 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 8.1.1; 8.1.6 
(591) Đỏ, da cam, nâu, trắng, đen, xanh, hồng, 

tím. 
(731) Nguyễn Trúc Chi   (VN) 

328 lô J chung cư Nguyễn Thiện Thuật, 
phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; quán cà phê; cửa hàng bán đồ ăn 

nhanh (do nhà hàng tự thực hiện). 
 
 

(210) 4-2013-04560 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại Vạn Hằng  (VN) 
72 đường số 1, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; dầu gió; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y 

tế; trà giảm béo dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2013-04561 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) BLC CORPORATION   (JP) 
3-6-3 Minami-Azabu, Minato-Ku, 
Tokyo, 106-8562, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ; thẩm mỹ viện; dịch vụ ấn huyệt; chữa bệnh bằng phương 
pháp nắn khớp xương. 

 
 

(210) 4-2013-04562 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) CENTRAL RETAIL 
INTERNATIONAL LTD.   (US) 
520 S.7th Street, Suite C, Las Vegas, 
Nevada 89101 USA  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý kinh doanh liên quan đến trung tâm mua sắm cao cấp.  
 
 

(210) 4-2013-04563 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Hoàng Ngân Lagi  
(VN) 
350/18/24L Lê Đức Thọ, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt. 
 
 

(210) 4-2013-04564 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Hoàng Ngân Lagi  
(VN) 
350/18/24L Lê Đức Thọ, phường 6, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Sữa tắm; sữa rửa tay. 
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(210) 4-2013-04565 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH METACO Trường 
Văn  (VN) 
Số 10 ngõ 1 khu tập thể Nhà máy nước 
Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: sữa rửa mặt, sữa tắm, nước hoa, son môi, dầu gội đầu, kem làm 
trắng da. 

 
 

(210) 4-2013-04566 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.9.1; 26.3.2; 26.4.1; 25.5.3 
(591) Cam, đỏ đun. 
(731) Công ty cổ phần On 365 Quốc 

TẾ  (VN) 
Số 123 đường Đông Ngạc, xã Đông 
Ngạc, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 25: Hàng may mặc: quần, áo, giày, dép, nón, mũ. 
 
 

(210) 4-2013-04569 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH y tế Cánh Cửa 
Việt (VietGate Co., Ltd.)   (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04570 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa 
Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2013-04571 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa 
Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-04572 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa 
Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-04573 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa 
Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-04574 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa 
Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-04575 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa 
Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04576 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa 
Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04577 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Y tế Cánh Cửa 
Việt (VietGate Co., Ltd.)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04578 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.3.20; 26.2.7; 24.9.1; 25.7.25; A7.1.9; 
A6.7.8; A6.7.7 

(591) Vàng, vàng nhạt, trắng, da cam, xanh, nâu
(731) Công ty cổ phần cà phê Đông 

Nam á  (VN) 
48 DT747, ấp 1, xã Hội Nghĩa, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu cà phê; trà (chè); sôcôla.  
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(210) 4-2013-04579 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.9.1; 26.2.7; 5.3.20; 25.7.25; A7.1.9; 
A6.7.7; 2.7.25; 2.7.17 

(591) Trắng, nâu, xanh đậm, xanh nhạt, xanh 
lá cây, xanh da trời, vàng, vàng nhạt. 

(731) Công ty cổ phần cà phê Đông 
Nam á   (VN) 
48 DT747, ấp 1, xã Hội Nghĩa, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu cà phê; trà (chè); sôcôla.  
 
 

(210) 4-2013-04581 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.23; A11.3.4; 6.1.2; 5.3.20 
(591) Vàng, vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá cây, 

xanh da trời, nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần cà phê Đông 

Nam á   (VN) 
48 DT747, ấp 1, xã Hội Nghĩa, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu cà phê; trà; sôcôla.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn uống tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch 
vụ quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2013-04583 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.2.7; 24.9.1; 5.3.20; A11.3.4 
(591) Vàng, vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá cây, 

nâu, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần cà phê Đông 

Nam á   (VN) 
48 DT747, ấp 1, xã Hội Nghĩa, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu cà phê; trà; sôcôla.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 
quán cà phê. 
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(210) 4-2013-04584 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A11.3.4; 24.9.1; 26.2.7; 5.3.20 
(591) Vàng, vàng đậm, vàng nhạt, xanh lá cây, 

nâu, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần cà phê Đông 

Nam á   (VN) 
48 DT747, ấp 1, xã Hội Nghĩa, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; đồ uống trên cơ sở cà phê; hương liệu cà phê; trà; sôcôla.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn uống tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch 
vụ quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2013-04585 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1 
(731) JAGDALE INDUSTRIES LIMITED  

(IN) 
No 782, 15th Cross, I Phase. JP Nagar, 
Bangalore, Karnataka, India - 560078  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 32: Xirô khoáng [xirô dùng cho đồ uống]; nước ép trái cây; nước khoáng [đồ 
uống]; đồ uống không cồn.  

 
 

(210) 4-2013-04590 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) CARLOS ALBERTO CASTELLI    (AR)
Santo Domingo 2468, Ciudad Autonoma 
de Buenos Aires, Republica Argentina 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm bằng da bao gồm dây đeo vai bằng da thuộc; túi [bao, túi nhỏ] 
bằng da thuộc để bao gói; ba lô; túi xách tay; ví đựng tiền.  

 
 

(210) 4-2013-04591 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) CARLOS ALBERTO CASTELLI    (AR)
Santo Domingo 2468, Ciudad Autonoma 
de Buenos Aires, Republica Argentina 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm bằng da bao gồm dây đeo vai bằng da thuộc; túi [bao, túi nhỏ] 
bằng da thuộc để bao gói; ba lô; túi xách tay; ví đựng tiền.  

 
 

(210) 4-2013-04592 (220) 13.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.9.1 
(731) CARLOS ALBERTO CASTELLI   (AR) 

Santo Domingo 2468, Ciudad Autonoma 
de Buenos Aires, Republica Argentina 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước hoa, đồ mỹ phẩm cụ thể là kem mỹ phẩm, mỹ phẩm, phấn trang điểm, 
mỹ phẩm dùng cho lông mày, phấn mắt, móng (tay; chân) giả, nước sơn móng, bút vẽ mắt 
nước, chế phẩm mỹ phẩm dùng cho lông mi, son môi. 

 

Nhóm 21: Bọt biển cho mục đích gia dụng; bọt biển dùng để vệ sinh; đồ dùng để chải; lược. 
 
 

(210) 4-2013-04593 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 
- Pháp   (VN) 
11B phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-04594 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt-
Pháp  (VN) 
11B phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04595 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.2.7 
(591) Đỏ, xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần mực in và thiết 
bị văn phòng Gia Long  (VN) 
Số 9 ngách 99, ngõ 318 đường Đê La 
Thành, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 02: Mực dùng cho máy in, máy in và máy photocopy. 
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(210) 4-2013-04599 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xanh lá cây. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
thương mại ViVa Việt Nam  
(VN) 
Số 17 ngõ 131 Thái Hà, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da 
 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép. 
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh. 
 

Nhóm 40: Xử lý vật liệu. 
 
 

(210) 4-2013-04602 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xanh lá cây. (540) 

  

(731) Công ty TNHH S.V  (VN) 
526 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn chiếu sáng. 

 
 

(210) 4-2013-04603 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.15.15; 26.3.23 
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (ALSO TRADING AS 
NISSAN MOTOR CO., LTD.)   (JP) 
No. 2, Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ cho việc đi lại trên mặt đất, trên không, dưới nước hoặc bằng đường ray; 

« tô; xe cộ chạy bằng điện; toa xe; ô tô tải; xe tải chở hành lý hoặc người [xe cộ]; xe thể 
thao đa dụng; ô tô buýt; xe đi dã ngoại; xe thể thao; xe ô tô đua; xe tải; xe nâng dỡ hành 
lý; máy kéo bao gồm xe kéo; rơ-moóc và bán rơ-moóc [xe cộ]; bộ phận của phương tiện 
giao thông trên bộ; trên không và dưới nước; phương tiện dùng cho việc đi lại trên mặt 
đất, trên không hoặc dưới nước; động cơ cho phương tiện giao thông trên bộ; động cơ nổ 
cho phương tiện giao thông trên bộ; thân xe cộ; khung gầm xe cộ; cơ cấu truyền động cho 
xe cộ mặt đất; bộ phận của cơ cấu truyền động cho xe cộ mặt đất; trục truyền động cho xe 
cộ mặt đất; bánh răng truyền động cho xe cộ mặt đất; khớp ly hợp cho xe cộ mặt đất; trục 
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của xe cộ; giảm xóc treo cho xe cộ; lò xo giảm xóc cho xe cộ; bánh xe cho xe cộ; lốp cho 
bánh xe cộ; moay-ơ cho bánh xe; miếng vá bằng cao su dính để vá săm xe; phanh cho xe 
cộ; má phanh dùng cho xe ô tô; kính chắn gió; cần gạt nước cho xe cộ; thanh chắn va đập 
của xe cộ; bánh lái cho xe cộ; còi cho xe cộ; tín hiệu điều khiển hướng cho xe cộ [hệ 
thống đèn vàng gắn 2 bên xe phát tiến hiệu rẽ phải hoặc rẽ trái]; ghế ngồi của xe cộ; thắt 
lưng bảo hiểm dùng cho ghế ngồi của xe cộ; cái tựa đầu cho ghế ngồi xe cộ; đèn hiệu báo 
lùi cho xe cộ; thiết bị chống trộm dùng cho xe cộ; túi khí [thiết bị an toàn cho ô tô]; 
gương chiếu hậu; cơ cấu nâng thành sau [bộ phận của xe cộ mặt đất]; phụ kiện của xe cộ; 
tấm điều chỉnh hướng gió cho xe cộ; giá để hành lý cho xe cộ; chắn bùn; xích chống trơn 
cho xe cộ; tấm phủ cho xe cộ [đã tạo hình]; vỏ bọc ghế cho xe cộ; bơm hơi [phụ tùng của 
xe cộ]; giá trở ván trượt tuyết cho xe cộ; thiết bị châm thuốc trên xe ô tô; ghế bảo hiểm 
cho trẻ em [trong xe cộ]; tàu vũ trụ; máy bay; thủy phi cơ; thiết bị bay; xe thô sơ do súc 
vật kéo; xe máy; thuyền; phà; thân của tàu thuỷ; du thuyền; xe đạp; chuông xe đạp; xích 
xe đạp; động cơ cho xe đạp; yên xe đạp; chăn bùn cho xe đạp. 

 
 

(210) 4-2013-04604 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.7; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh tím than, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Tư vấn đầu 

tư và Chuyển giao công nghệ 
Tự động hoá   (VN) 
Số 23, tập thể Trung ương hội Nông dân 
Việt Nam, thôn Tiền, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi sẵn).  
 

Nhóm 35: Mua bán phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; phát triển phần mềm máy tính; bảo trì 
phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2013-04605 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Máy nông 
nghiệp và Khuyến nông Hà 
Nội  (VN) 
Thôn Quất Tỉnh, xã Quất Động, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy gieo hạt; máy cấy lúa; máy gặt đập liên hợp; máy phay; 

máy thu hoạch. 
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(210) 4-2013-04606 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Máy nông 
nghiệp và Khuyến nông Hà 
Nội   (VN) 
Thôn Quất Tỉnh, xã Quất Động, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp; máy gieo hạt; máy cấy lúa; máy gặt đập liên hợp; máy phay; 
máy thu hoạch. 

 
 

(210) 4-2013-04607 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Ngô Thế Hưng   (VN) 
Số 24, BT3, X2, khu biệt thự Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa, sữa bột, sữa chua, sữa UHT, các sản phẩm sữa. 
 
 

(210) 4-2013-04608 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Layza Việt Nam  (VN) 
Số 06, đường Xuân Thủy, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, 
 

Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay. 
 

Nhóm 25: Quần áo, mũ nón, giày dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, nước hoa, đồng hồ đeo tay, quần áo, mũ nón, giày dép. 
 
 

(210) 4-2013-04610 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.2.1; 26.2.7; 26.4.2; 25.5.1 
(591) Đen, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Phạm Văn Sơn  (VN) 
C4 KDC Thới An - F, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cưa xích, máy cắt cỏ, máy bơm nước. 
 

Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay). 
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(210) 4-2013-04611 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.3.1; A1.3.20 (540) 

  

(731) Bùi Huy Thắng  (VN) 
Số 159 Bạch Mai, phường Cầu Dền, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo đồng phục; quần áo trẻ sơ sinh; mũ; tất (vớ); giầy dép, trẻ em.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán các sản phẩm: quần áo; quần áo đồng phục; quần áo trẻ 
sơ sinh, mũ, tát (vớ), giầy dép, trẻ em. 

 

(210) 4-2013-04612 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16 
(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ford Thăng 
Long   (VN) 
105 Láng Hạ, Đống Đa, thành phố Hà Nội

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng cung 
cấp); dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán trà, quán rượu (ngoại trừ cho các câu 
lạc bộ); dịch vụ đặt phòng khách sạn dành cho khách du lịch. 

 
 

(210) 4-2013-04613 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, xanh lá cây. 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Nguyên Vũ   (VN) 
106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản; dịch vụ quản lý 
bất động sản; dịch vụ môi giới mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch 
vụ cho thuê văn phòng (thuộc về cho thuê bất động sản).  

 
 

(210) 4-2013-04614 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 25.1.6; A1.1.10; 24.17.17
(591) Trắng, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV Minh Phúc  
(VN) 
296 CMT8 khu phố II, phường II, thị xã 
Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm suất ăn công nghiệp(do nhà hàng thực hiện). 
 
 

(210) 4-2013-04616 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty TNHH công nghệ Tiên 

Tiến Dao   (VN) 
227A Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; nước hoa; xà phòng.  
 

Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04617 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.9.1; A26.11.8; A3.9.24; A26.4.24 
(731) Cơ sở Chí Khanh   (VN) 

409/2/2 Tân Hòa Đông, khu phố 9, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 12: Dây phanh (dây thắng) xe gắn máy.  

 
 

(210) 4-2013-04618 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) 1. Công ty TNHH thương mại 

và dược phẩm Hồng Phát   (VN)
Tầng 2, nhà 2 tầng, ngõ 109, đường 
Trường Chinh, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 
2. Phạm Văn Thanh  (VN) 
Xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh 
Nam Định 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2013-04619 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) 1. Công ty TNHH thương mại 
và dược phẩm Hồng Phát  
(VN) 
Tầng 2, nhà 2 tầng, ngõ 109, đường 
Trường Chinh, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 
2. Phạm Văn Thanh  (VN) 
Xã Hồng Thuận, huyện Giao Thuỷ, tỉnh 
Nam Định 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04620 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) 1. Công ty TNHH thương mại 
và dược phẩm Hồng Phát  (VN) 
Tầng 2, nhà 2 tầng, ngõ 109, đường 
Trường Chinh, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 
2. Phạm Văn Thanh  (VN) 
Xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh 
Nam Định  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04621 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.3 
(591) Xanh lá mạ, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Máy kéo và 
Máy nông nghiệp  (VN) 
Số 4, Chu Văn An, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Hộp số thủy các loại; máy tuốt lúa các loại; bơm tưới nước các loại.  
 

Nhóm 08: Bơm thuốc trừ sâu các loại (bơm đeo vai dùng sức người có dung tích hữu dụng 
từ 12 lít đến 16 lít dùng để phun thuốc trừ sâu trong nông nghiệp); dụng cụ cầm tay, thao 
tác thủ công. 
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Nhóm 12: Máy kéo và phụ tùng các loại (phụ tùng các loại là các chi tiết như trục, bánh 
răng, bích (chi tiết đúc bằng gang và thép để lắp vào máy kéo), nắp (chi tiết đúc bằng 
gang và thép để lắp vào máy kéo) của máy kéo hai bánh và máy kéo bốn bánh). 

 
 

(210) 4-2013-04622 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá mạ, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Máy kéo và 
Máy nông nghiệp   (VN) 
 Số 4, Chu Văn An, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Hộp số thủy các loại; máy tuốt lúa các loại; bơm tưới nước các loại.   
 

Nhóm 08: Bơm thuốc trừ sâu các loại (bơm đeo vai dùng sức người có dung tích hữu dụng 
từ 12 lít đến 16 lít dùng để phun thuốc trừ sâu trong nông nghiệp) dụng cụ cầm tay, thao 
tác thủ công. 

 
Nhóm 12: Máy kéo và phụ tùng các loại (phụ tùng các loại là các chi tiết như trục, bánh 
răng, bích (chi tiết đúc bằng gang và thép để lắp vào máy kéo), nắp (chi tiết đúc bằng 
gang và thép để lắp vào máy kéo) của máy kéo hai bánh và máy kéo bốn bánh). 

 
 

(210) 4-2013-04623 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) SF INVESTMENTS, INC.   (US) 
Baynard Building - Suite 103, 3411 
Silverside Road, Wilmington, Delaware 
19810 U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt. 

 
 

(210) 4-2013-04624 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) SF INVESTMENTS, INC.    (US) 
Baynard Building - Suite 103, 3411 
Silverside Road, Wilmington, Delaware 
19810 U.S.A.   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt. 
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(210) 4-2013-04625 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Hà Lan   (VN) 
Số nhà 37/H1, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-04626 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Hà Lan    (VN) 
Số nhà 37/H1, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-04627 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Hà Lan   (VN) 
Số nhà 37/H1, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-04628 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Hà Lan   (VN) 
Số nhà 37/H1, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-04629 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Hà Lan  (VN) 
Số nhà 37/H1 khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-04630 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Hà Lan   (VN) 
Số nhà 37/H1 khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-04631 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Hà Lan   (VN) 
Số nhà 37/H1 khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-04632 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Hà Lan   (VN) 
Số nhà 37/H1 khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-04633 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Hà Lan   (VN) 
Số nhà 37/H1 khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04634 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dược phẩm Hà Lan   (VN) 
Số nhà 37/H1 khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04635 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Thành Vinh   (VN) 
Phòng 212 Nơ 20, khu đô thị Pháp Vân - 
Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04636 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây   (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-04637 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tân Minh Đức   (VN) 
P5 nhà 2 tập thể C21, tổ 37, phường 
Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su.  

 
 

(210) 4-2013-04638 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thế Dương  (VN) 
Nhà số 7 ngõ 124/63/25 phố Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ; sàn tre; sàn nhựa vân gỗ; sàn ngoài trời.  

 
 

(210) 4-2013-04639 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.13.15; 26.15.15; A26.11.12; 26.13.25
(591) Trắng, xanh nõn chuối, xanh lá cây đậm.
(731) ZUELLIG PHARMA RETAIL 

INVESTMENTS LTD.   (MY) 
Brumby Center, Lot 42, Jalan Muhibbah, 
87000 Labuan F.T., Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức và tiến hành các lớp học, hội thảo, hội nghị nghiên cứu chuyên đề, hội 

nghị, cuộc họp, triển lãm và các buổi thuyết trình giáo dục cho các bệnh nhân y tế hoặc 
khách hàng về các sản phẩm trong lĩnh vực dược, y tế, nha khoa và các sản phẩm liên 
quan đến sức khỏe; tổ chức và tiến hành các khóa học, buổi thuyết trình và triển lãm với 
mục đích hướng dẫn (dưới nhiều hình thức) liên quan đến các vấn đề về dược, y tế, nha 
khoa hoặc các vấn đề liên quan đến sức khỏe; chuẩn bị và xuất bản các tư liệu và tài liệu 
hướng dẫn, tài liệu hướng dẫn và cung câp thông tin dưới dạng ghi hình và trực tuyến; 
dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên; cung cấp 
các dịch vụ nói trên thông qua các phương tiện trực tuyến hoặc điện tử. 
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(210) 4-2013-04640 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.13.15; A26.11.12; 26.13.25; 26.15.15
(591) Trắng, xanh non chuối, xanh lá cây đậm.
(731) ZUELLIG PHARMA RETAIL 

INVESTMENTS LTD.    (MY) 
Brumby Center, Lot 42, Jalan Muhibbah, 
87000 Labuan F.T., Malaysia    

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức và tiến hành các lớp học, hội thảo, hội nghị nghiên cứu chuyên đề, hội 

nghị, cuộc họp, triển lãm và các buổi thuyết trình giáo dục cho các bệnh nhân y tế hoặc 
khách hàng về các sản phẩm trong lĩnh vực dược, y tế, nha khoa và các sản phẩm liên 
quan đến sức khỏe; tổ chức và tiến hành các khóa học, buổi thuyết trình và triển lãm với 
mục đích hướng dẫn (dưới nhiều hình thức) liên quan đến các vấn đề về dược, y tế, nha 
khoa hoặc các vấn đề liên quan đến sức khỏe; chuẩn bị và xuất bản các tư liệu và tài liệu 
hướng dẫn, tài liệu hướng dẫn và cung cấp thông tin dưới dạng ghi hình và trực tuyến; 
dịch vụ cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên; cung cấp 
các dịch vụ nói trên thông qua các phương tiện trực tuyến hoặc điện tử. 

 
 

(210) 4-2013-04642 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Trần Thị ánh Thức   (VN) 

Thôn Bàn Thạch, xã Hòa Xuân Đông, 
huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; 

ống nói (micro); bộ trộn âm (micxer).  
 
 

(210) 4-2013-04643 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần T E K C O M  
(VN) 
Phòng 606 khu B, Indochina Park tower, 
số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ bán thành phẩm (ván, ván ghép), gỗ dán.  
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(210) 4-2013-04644 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.8 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần T E K C O M  
(VN) 
Phòng 606 khu B, Indochina Park tower, 
số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ bán thành phẩm (ván, ván ghép), gỗ dán.  
 
 

(210) 4-2013-04645 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần T E K C O M  
(VN) 
Phòng 606, khu B, Indochina Park tower, 
số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ bán thành phẩm (ván, ván ghép); gỗ dán.  
 
 

(210) 4-2013-04646 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần T E K C O M  
(VN) 
Phòng 606, khu B, Indochina Park tower, 
số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 19: Gỗ bán thành phẩm (ván, ván ghép); gỗ dán.  
 
 

(210) 4-2013-04647 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần PINE 
MULTIMEDIA TECHNOLOGIES  
(VN) 
28 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo và phân bố thông tin, cụ thể là cho thuê không gian quảng 
cáo; quảng cáo hàng hoá và dịch vụ cho người khác qua mạng internet; tổ chức giới thiệu 
và xúc tiến thương mại; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương tiện truyền thông; 
quan hệ công chúng; mua bán thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông như thiết bị truyền 
phát [viễn thông], bộ máy phát [viễn thông]. 

 

Nhóm 36: Hoạt động tư vấn đầu tư. 
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Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình, cụ thể là dịch vụ truyền hình trả tiền trên nền tảng Internet 
(IPTV); dịch vụ truyền phát thông tin; dịch vụ truyền tải thông điệp, dữ liệu và thông tin 
qua mạng internet hoặc các mạng máy tính và truyền thông khác; dịch vụ cung cấp quyền 
truy cập diễn đàn trao đổi thông tin trực tuyến, diễn đàn trò chuyện trực tuyến, nhật báo 
trực tuyến, trang nhật ký điện tử cá nhân trực tuyến và máy chủ liệt kê nhằm truyền tải 
các thông điệp, lời bình luận và dữ liệu dưới dạng đa phương tiện giữa những người sử 
dụng; cung cấp dịch vụ phân phối chương trình kỹ thuật số của các chương trình phát 
thanh và truyền hình qua mạng máy tính toàn cầu. 

 

Nhóm 41: Sản xuất phim; sản xuất các chương trình truyền hình; sản xuất các chương 
trình biểu diễn; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng Internet; dịch vụ xuất bản 
các sản phẩm giải trí nghe-nhìn kỹ thuật số và các sản phẩm giải trí đa phương tiện; dịch 
vụ hậu kỳ như dịch vụ lồng tiếng, lồng nhạc. 

 
 

(210) 4-2013-04648 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ. 
(731) Cơ sở Kim Minh  (VN) 

1138A, Nguyễn Văn Quá, tổ 6A, khu 
phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
 
 

(210) 4-2013-04650 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Ngô Văn Thắng  (VN) 
21 đường Gò Công, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: ổ khóa (bằng kim loại) không dùng điện; chìa khóa bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2013-04651 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh, tím, đen, cam. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Thế  (VN) 
108/17/33 Phạm Văn Chiêu, phường 9, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Khẩu trang bằng vải (trang phục). 
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(210) 4-2013-04652 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Hoàng 
Minh Phát  (VN) 
81/21/14 Tân Thới Nhất 1, khu phố 6, 
phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 
 
 

(210) 4-2013-04653 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A10.3.4 
(731) JIANGSU TANGGOU 

LIANGXIANGHE MAKE WINE 
CO.,LTD.   (CN) 
Tanggou Street, Tanggou Town, Guannan 
County, Jiangsu Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu uống sau bữa ăn có tác dụng giúp tiêu hóa tốt; rượu vang; rượu mạnh; 
rượu vang màu vàng; rượu dùng để uống trong bữa ăn; rượu arac. 

 
 

(210) 4-2013-04654 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Thép Hoàng Đào  
(VN) 
Thôn Long Bối Đông, xã Đông Hợp, 
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 06: Tôn lợp; sắt; thép; khung nhà tiền chế bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2013-04655 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Thép Hoàng Đào  
(VN) 
Thôn Long Bối Đông, xã Đông Hợp, 
huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Tôn lợp; sắt; thép; khung nhà tiền chế bằng kim loại.  
 

Nhóm 07: Thiết bị cẩu giàn.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
1165 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm: sắt, thép, tôn lợp các loại, vật 
liệu xây dựng. 

 
 

(210) 4-2013-04656 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH suất ăn công 
nghiệp Thảo Dương   (VN) 
Đường 319B, ấp Bến Cam, xã Phước 
Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Nước tương; tương (làm từ đậu tương); chao (nước chấm); tương ớt; gia vị.  
 
 

(210) 4-2013-04657 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.5.1; 7.1.6; 7.1.3 
(591) Xanh da trời, xanh mực, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH trầm hương 
Biện Quốc Dũng  (VN) 
Ngã ba trong, QL 1A, tổ dân phố Thuận 
Lợi, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, 
Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 03: Gỗ thơm; nhang; hương; trầm hương.  
 
 

(210) 4-2013-04658 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.13.25 
(731) SPRING FLOWER TOMORROW 

JINTAN CO., LTD.   (CN) 
Yao tang ji Town, Jintan City, Jiangsu, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 21: Giá đỡ cho cây và hoa [để bày biện, sắp xếp hoa]; chậu hoa; bình; tấm phủ 
chậu hoa, không bằng giấy; vườn ươm trong nhà [vườn trồng cây]; chuồng nuôi động vật 
trong nhà [vườn nuôi thú]. 

 
 

(210) 4-2013-04659 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) DNTN Kim Loan  (VN) 
Số 121 ấp 2, xã Trần Hợi, huyện Trần 
Văn Thời, tỉnh Cà Mau  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán dây vàng (trang sức), vàng thô hoặc vàng dát mỏng, đồ trang sức, đá 
quý.  

 
Nhóm 40: Gia công và chế tác vàng, đá quý.  

 
 

(210) 4-2013-04660 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 24.15.21 
(591) Đen, đỏ, vàng. 
(731) Hộ kinh doanh trung tâm 

Tincaphe.Com  (VN) 
Thôn 2, xã Cư ÊBur, thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh ĐăkLăk 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; mật ong. 

 
 

(210) 4-2013-04661 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 3.9.16; 3.9.1; A5.1.7 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương nhạt, xanh dương, 

đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Trần Hữu Nghị  (VN) 
ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện 
Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 29: Ba khía (không còn sống); cua (không còn sống); tôm khô; cá khô.  
 

Nhóm 31: Rau tươi; hạt giống thực vật; nấm tươi; gia cầm sống; động vật sống; cây 
giống. 

 
 

(210) 4-2013-04663 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Xanh lá, đỏ, trắng, xanh lá cây nhạt. 

(540) 

  

(731) Vương Minh Hớn   (VN) 
D20 cư xá Vĩnh Hội, đường Bến Vân 
Đồn, phường 5, quận 4, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đội đầu.  
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(210) 4-2013-04664 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.7; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, ghi xám, đen, trắng. 
(731) MILAN STATION (HONG KONG) 

LIMITED   (HK) 
Units 1-3, 4/F, Tower 1, South Sea 
Centre, No. 75 Mody Road, Kowloon, 
Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Da và đồ giả da, và các sản phẩm hoá làm bằng những vật liệu này (không 

được xếp trong các nhóm khác), bao gồm túi, thắt lưng, túi xách tay, ví, hành lý, ca táp, 
túi có quai đeo, cặp hoặc vali đựng tài liệu, túi đựng đồ trang điểm, túi hoặc bao da sản 
phẩm, túi có móc khóa, túi thể thao, rương hòm đi du lịch và túi mang đồ, túi đeo vai, túi 
đựng áo vét hoặc váy để đi du lịch, ví đựng chìa khóa (tất cả các sản phẩm này đều thuộc 
nhóm 18). 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ; dịch vụ bán lẻ trực tuyến trên máy 
tính và trên Internet; dịch vụ trưng bày sản phẩm thời trang nhìn qua cửa kính của cửa 
hàng thời trang (tất cả các dịch vụ này đều liên quan đến bán lẻ và/hoặc bán buôn túi, 
giày dép, quần áo và phụ kiện đã qua sử dụng hoặc chưa sử dụng; tất cả đều thuộc nhóm 
35). 

 
 

(210) 4-2013-04666 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) MILAN STATION (HONG KONG) 
LIMITED    (HK) 
Units 1-3, 4/F, Tower 1, South Sea 
Centre, No. 75 Mody Road, Kowloon, 
Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Da và đồ giả da, và các sản phẩm hoá làm bằng những vật liệu này (không 

được xếp trong các nhóm khác), bao gồm túi, thắt lưng, túi xách tay, ví, hành lý, ca táp, 
túi có quai đeo, cặp hoặc vali đựng tài liệu, túi đựng đồ trang điểm, túi hoặc bao da sản 
phẩm, túi có móc khóa, túi thể thao, rương hòm đi du lịch và túi mang đồ, túi đeo vai, túi 
đựng áo vét hoặc váy để đi du lịch, ví đựng chìa khóa (tất cả các sản phẩm này đều thuộc 
nhóm 18).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ; dịch vụ bán lẻ trực tuyến trên máy 
tính và trên Internet, dịch vụ trưng bày sản phẩm thời trang nhìn qua cửa kính của cửa 
hàng thời trang (tất cả các dịch vụ này đều liên quan đến bán lẻ và/hoặc bán buôn túi, 
giày dép, quần áo và phụ kiện đã qua sử dụng hoặc chưa sử dụng; tất cả đều thuộc nhóm 
35. 
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(210) 4-2013-04667 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) MILAN STATION (HONG KONG) 
LIMITED    (HK) 
Units 1-3, 4/F, Tower 1, South Sea 
Centre, No. 75 Mody Road, Kowloon, 
Hong Kong   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và đồ giả da, và các sản phẩm hoá làm bằng những vật liệu này (không 

được xếp trong các nhóm khác), bao gồm túi, thắt lưng, túi xách tay, ví, hành lý, ca táp, 
túi có quai đeo, cặp hoặc vali đựng tài liệu, túi đựng đồ trang điểm, túi hoặc bao da sản 
phẩm, túi có móc khóa, túi thể thao, rương hòm đi du lịch và túi mang đồ, túi đeo vai, túi 
đựng áo vét hoặc váy để đi du lịch, ví đựng chìa khóa (tất cả các sản phẩm này đều thuộc 
nhóm 18).   

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ; dịch vụ bán lẻ trực tuyến trên máy 
tính và trên Internet, dịch vụ trưng bày sản phẩm thời trang nhìn qua cửa kính của cửa 
hàng thời trang (tất cả các dịch vụ này dều liên quan đến bán lẻ và/hoặc bán buôn túi, 
giày dép, quần áo và phụ kiện đã qua sử dụng hoặc chưa sử dụng; tất cả đều thuộc nhóm 
35.  

 
 

(210) 4-2013-04669 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A2.3.23; A2.3.16 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ thời 
trang Thiên Ngân   (VN) 
120 Phan Huy ích, phường 15, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2013-04670 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Thiên Thần 
Âm Nhạc   (VN) 
329/10 Nguyễn Tiểu La, phường 08, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Băng đĩa ghi âm, ghi hình (CD, VCD, DVD, băng video).  
 

Nhóm 41: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật.  
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(210) 4-2013-04671 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.4.6; 25.3.1 
(591) Trắng, da cam. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
dịch vụ Cửu Dương   (VN) 
112/10A Phan Xích Long, phường 02, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng điện gia dụng gồm nồi cơm điện, bếp điện từ, bếp hồng ngoại, 

nồi áp suất, lẩu điện, máy xay sinh tố. 
 
 

(210) 4-2013-04672 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.8; 18.1.5 
(591) Nâu, trắng. 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

phương tiện giao thông 
NEWWAY  (VN) 
Số 20 Thi Sách, Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện các loại.  
 
 

(210) 4-2013-04673 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

phương tiện giao thông 
Newway  (VN) 
Số 20 Thi Sách, Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện các loại.  
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(210) 4-2013-04674 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
phương tiện giao thông 
NEWWAY  (VN) 
Số 20 Thi Sách, Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp điện các loại.  

 
 

(210) 4-2013-04675 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hoà Phát  (VN) 
Số 35, ngõ 90, Khuất Duy Tiến, phường 
Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2013-04676 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) DAEWOONG PHARMACEUTICAL 
CO., LTD   (KR) 
163-3, Samsung-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2013-04677 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) DAEWOONG PHARMACEUTICAL 
CO., LTD    (KR) 
163-3, Samsung-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2013-04678 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; A1.1.12; 26.4.2; 3.7.17 
(591) Đỏ, vàng, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Hội doanh nghiệp hàng Việt 
Nam Chất Lượng Cao TP.HỒ Chí 
Minh  (VN) 
72/5F Trần Quốc Toản, phường 8, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Hỗ trợ việc điều hành (quản lý) các công việc kinh doanh; đánh giá công việc 
thương mại; tư vấn nghiệp vụ về thương mại; thông tin về thương mại; chỉ dẫn thương 
mại; điều tra kinh doanh thương mại; tư vấn trong tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn 
điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; tổ chức triển 
lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ tư vấn điều hành thương mại; 
nghiên cứu thị trường; tổ chức hội chợ nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch 
vụ hỗ trợ kinh doanh.  

 

Nhóm 41: Học viện, trường đào tạo [giáo dục]; giáo dục, đào tạo, giảng dạy; đào tạo thực 
hành [minh họa, giới thiệu]; dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức điều khiển hội thảo chuyên 
đề; tổ chức điều khiển hội nghị; tổ chức điều khiển đại hội; tổ chức điều khiển hội thảo; tổ 
chức điều khiển hội nghị; tổ chức điều khiển hội nghị tập huấn; dàn dựng chương trình 
phát thanh và truyền hình; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 

 

Nhóm 42: Nghiên cứu và phát triển [cho người khác].  
 
 

(210) 4-2013-04679 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
22 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2013-04680 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân    (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2013-04681 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân    (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2013-04682 (220) 14.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân    (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2013-04684 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.8; A25.7.21; 14.1.5; A9.1.5 
(591) Đồng, trắng, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ngô Han  (VN)
ấp Hiền Đức, xã Phước Thái, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 09: Dây điện từ; đồng thanh cái Busbar; dây cáp điện; công tắc; ổ  cắm; bộ đóng 
mạch điện; bộ ngắt mạch điện. 

 

Nhóm 11: Đèn trần; đèn chiếu sáng.  
 
 

(210) 4-2013-04685 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 25.5.25 
(591) Vàng, xanh dương, xanh dương đậm, 

trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thủy sản MIFA  (VN) 
66 đường D2A, KDC Nam Long, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm thuốc thú y các loại (dùng cho gia súc, gia cầm, tôm, cá).  
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Nhóm 35: Mua bán thức ăn thủy sản, gia súc, gia cầm, hóa chất dùng trong ngành nuôi 
trồng thủy sản.  

 
 

(210) 4-2013-04686 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 24.15.1 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thuốc thú y 
thủy sản Thiên Hà  (VN) 
A40.7 CC E.Home Đông Sài Gòn 1, số 
86, khu phố 6 Dương Đình Hội, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm thuốc thú y các loại (dùng cho gia súc, gia cầm, tôm, cá).  
 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn thủy sản, gia súc, gia cầm, hóa chất dùng trong ngành nuôi 
trồng thủy sản.  

 
 

(210) 4-2013-04687 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.6; A5.5.20 
(591) Xanh lá, xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Tín  (VN) 
11/5, tổ 8, đường Tân Hòa 2, khu phố 6, 
phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 05: Sản phẩm thuốc thú y các loại (dùng cho gia súc, gia cầm, tôm, cá).  
 

Nhóm 35: Mua bán thức ăn thủy sản, gia súc, gia cầm, hóa chất dùng trong ngành nuôi 
trồng thủy sản.  

 
 

(210) 4-2013-04688 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đen, hồng, xanh dương. (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế H&H Việt   (VN) 
Số 2, ngõ 2 khối 10 Vạn Phúc, phường 
Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, mũ nón thời trang, giầy dép thời trang, tất đi chân.  
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu: quần áo thời trang, mũ nón, giầy dép, túi xách, phụ 
kiện thời trang, phụ kiện ngành may mặc.  
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(210) 4-2013-04689 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.5; 5.1.1; A5.1.16 
(591) Đỏ, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Dương Thanh Minh  (VN) 
Số 10, ngách 21/8, ngõ 21 phố Quan 
Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện, bếp nấu, hệ thống và thiết bị nấu nướng, lò 
nướng, chụp hút khói cho nhà bếp. 

 
 

(210) 4-2013-04690 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.11; 26.1.2; 2.9.1; A11.1.6; 8.7.5; 
25.1.25 

(591) Xanh lá cây, vàng, cam, tím, đỏ, nâu, 
đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Bình Tây  (VN) 
Khu A, lô L01-03-05-07-09a đường số 8, 
KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 

Việt (KIBVI Co., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Sản phẩm ăn liền từ ngũ cốc như mì, bún, miến, cháo, hủ tíu, phở; gia vị thập cẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04691 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Phan Đình Xuân  (VN) 
Thôn 8, xã Ea ¤, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk 
L¾k 

 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

Nhóm 31: Rau và quả tươi. 
 
 

(210) 4-2013-04692 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.3.23; A26.4.24; 7.3.11; 
25.5.25; 5.7.1 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cẩm Dương  (VN) 
Thôn 16, xã Hoà Khánh, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
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(210) 4-2013-04693 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.3 (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Đức Nghĩa   (VN) 
153 Thanh Long, phường Thanh Bình, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 29: Trứng gia cầm tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán trứng gà tuơi.  
 
 

(210) 4-2013-04694 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 26.1.1; 7.11.1; A7.5.8 
(591) Cam, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quản lý và 
xây dựng Giao Thông Lạng 
Sơn   (VN) 
Số 127 Trần Quang Khải, Chi Lăng, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

 

(511)   Nhóm 06: Công trình xây dựng bằng thép. 
 

Nhóm 19: Công trình xây dựng không bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2013-04695 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Nguyễn Brothers  
(VN) 
Số 169 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, dây thắt lưng da (trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, dây thắt lưng da, đồ chơi trẻ em.  
 
 

(210) 4-2013-04696 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Minh 
Xuân   (VN) 
ấp Trường Thọ, xã trường Long, huyện 
Phong Điền, thành phố Cần Thơ  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
1176 

(210) 4-2013-04697 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Minh 
Xuân    (VN) 
ấp Trường Thọ, xã trường Long, huyện 
Phong Điền, thành phố Cần Thơ   

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-04698 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Xanh dương, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
thương mại và sản xuất Đại 
Phong  (VN) 
1F/13A Bình Giã, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, chế phẩm phân bón, chế phẩm vi sinh không dùng cho mục đích y 

học và thú y Kali.  
 
 

(210) 4-2013-04699 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần S.P.M  (VN) 
Lô 51, đường số 2, khu công nghiệp Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-04700 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A16.1.5; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử viễn 
thông Quang Minh  (VN) 
Số 1/2 căn hộ 102 A9, tập thể Mai Động, 
phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu thu truyền hình kỹ thuật số. 
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(210) 4-2013-04701 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.5.19 
(591) Vàng, đỏ, xanh rêu. 

(540) 

  

(731) Trịnh Quốc Thắng  (VN) 
Số 21/4 ấp Tân Tiến, xã Xuân Thới 
Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước [đồ uống]; nước uống có ga; bia; nước chanh; đồ uống không cồn; nước 

giải khát bằng trái cây; nước uống dùng trong bữa ăn.  
 
 

(210) 4-2013-04702 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Trắng, vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Đạt Thành  
(VN) 
58/24 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mũ bảo hiểm, vỏ điện thoại.  
 
 

(210) 4-2013-04704 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH An An Phát  (VN)
159/9/12 Nguyễn Suý, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2013-04707 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH An An Phát  (VN)
159/9/12 Nguyễn Suý, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2013-04708 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
hóa mỹ phẩm Hòa Anh  (VN) 
Thị Tứ, Hòa Loan, xã Nhân Quyền, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2013-04709 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
hóa mỹ phẩm Hòa Anh   (VN) 
Thị Tứ, Hòa Loan, xã Nhân Quyền, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2013-04710 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
hóa mỹ phẩm Hòa Anh   (VN) 
Thị Tứ, Hòa Loan, xã Nhân Quyền, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).   
 
 

(210) 4-2013-04711 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
hóa mỹ phẩm Hòa Anh    (VN) 
Thị Tứ, Hòa Loan, xã Nhân Quyền, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện).   
 
 

(210) 4-2013-04712 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Linh  (VN) 
Số 70, phố Nguyễn Hữu Huân, phường Lý 
Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 14: Vàng; bạc, đá quý và đồ trang sức bằng vàng, bạc, đá quý.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: vàng, bạc, đá quý, đồ trang sức.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ gia công và chế tác vàng, bạc, đá quý.  
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(210) 4-2013-04713 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 
INC.  (US) 
Neenah, Wisconsin 54956, USA. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)

 

(511)   Nhóm 05: Băng vệ sinh phụ nữ, miếng đệm lót vệ sinh, miếng lót của quần lót và băng vệ 
sinh dạng ống.  

 
 

(210) 4-2013-04714 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội   (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04715 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04716 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
1180 

(210) 4-2013-04717 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư thương mại và phát triển 
công nghệ Việt Nam  (VN) 
X2B khu tái định cư Yên Sở, phường 
Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị làm sạch bằng điện.  

 
 

(210) 4-2013-04718 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 5.7.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH DAILY F&B 
STORY  (VN) 
Số 49, Ngô Thời Nhiệm, phường 06, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2013-04719 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Tô Thị Nhiều  (VN) 
Số nhà 233, ấp Phú Thọ A, xã Phú Thọ, 
huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 
(VIPATCO IP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: khô cá lóc (cá lóc đã qua chế biến).  

 
 

(210) 4-2013-04720 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản phẩm tự 
nhiên Việt Nam   (VN) 
Số 7 ngõ 419 Nguyễn Khang, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; thức ăn cho người bệnh, 

người ăn kiêng (dùng cho mục đích y tế); thuốc thú y.  
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(210) 4-2013-04721 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.1; 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ, vàng cam. 
(731) Công ty TNHH Đào tạo Anh 

ngữ và Hỗ trợ Nghề nghiệp  
(VN) 
69/3 Nguyễn Tất Thành, phường 13, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Cung ứng nhân sự; cung ứng lao động; giới thiệu việc làm.  
 

Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo (dạy nghề, ngoại ngữ, công nghệ thông tin); dịch vụ hỗ trợ 
giáo dục. 

 

(210) 4-2013-04723 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) FEDERAL-MOGUL FRICTION 

PRODUCTS LIMITED   (GB) 
Manchester International Office Centre, 
Styal Road, Manchester M22 5TN, 
United Kingdom  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 12: Phanh; đệm phanh; guốc hãm; má phanh; bộ gài phanh (bộ gài bố thắng); đĩa 

phanh; trống phanh; gối phanh; khớp ly hợp và lớp đệm khớp ly hợp; tất cả dùng cho xe 
cộ. 

 
 

(210) 4-2013-04724 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) FEDERAL-MOGUL FRICTION 

PRODUCTS LIMITED   (GB) 
Manchester International Office Centre, 
Styal Road, Manchester M22 5TN, 
United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 12: Phanh; đệm phanh; guốc hãm; má phanh; bộ gài phanh (bộ gài bố thắng); đĩa 

phanh; trống phanh; gối phanh; khớp ly hợp và lớp đệm khớp ly hợp; tất cả dùng cho xe 
cộ.  
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(210) 4-2013-04725 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.1; A26.4.24 
(731) ACE LIMITED  (CH) 

Barengasse 32, CH-8001 Zurich, 
Switzerland  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm. 
 
 

(210) 4-2013-04726 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ Tấn Hưng  
(VN) 
2985 Phụng Quới A, thị trấn Thạnh An, 
huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là thuốc trừ sâu bệnh, thuốc trừ động vật có hại, 
thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh cho cây.  

 
 

(210) 4-2013-04727 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ Tấn Hưng  
(VN) 
2985 Phụng Quới A, thị trấn Thạnh An, 
huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là thuốc trừ sâu bệnh, thuốc trừ động vật có hại, 
thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh cho cây.  

 
 

(210) 4-2013-04728 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ Tấn Hưng  
(VN) 
2985 Phụng Quới A, thị trấn Thạnh An, 
huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là thuốc trừ sâu bệnh, thuốc trừ động vật có hại, 
thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh cho cây.  

 
 

(210) 4-2013-04729 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ Tấn Hưng  
(VN) 
2985 Phụng Quới A, thị trấn Thạnh An, 
huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là thuốc trừ sâu bệnh, thuốc trừ động vật có hại, 
thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh cho cây.  

 
 

(210) 4-2013-04730 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ Tấn Hưng  
(VN) 
2985 Phụng Quới A, thị trấn Thạnh An, 
huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật cụ thể là thuốc trừ sâu bệnh, thuốc trừ động vật có hại, 
thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ bệnh cho cây.  

 
 

(210) 4-2013-04732 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Ngô Văn Hùng  (VN) 
D56 khu liên kế, phuờng Bửu Long, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón 
 
 

(210) 4-2013-04733 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Duy Hiếu  (VN) 
Lộng Khê 2, xã An Khê, huyện Quỳnh 
Phụ, tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị trong nhà tắm); vòi xịt nước trong nhà vệ sinh.  
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(210) 4-2013-04734 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.13.25; A25.3.15; A27.5.14 
(591) Đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Hải Đô  (VN) 
785/16/32 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, tư vấn nghiệp vụ thương mại, văn phòng giới thiệu việc làm.  
 
 

(210) 4-2013-04735 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.7.17; 2.9.4; 16.3.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Tống Gia  
(VN) 
¤ 24, Lô NB4, đường NB5, khu phố 3, 
thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh 
Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 09: Máy quay phim, camera quan sát, máy ảnh.  
 
 

(210) 4-2013-04736 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.9.1 
(591) Đen, cam, xanh lá. 

(540) 

  

(731) Dương Thanh Tuyền  (VN) 
146 Lý Thái Tổ, phường 2, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 29: Chả giò; thịt viên; tôm cuộn; bò cuộn; gà tẩm gia vị; mực tẩm gia vị.  
 
 

(210) 4-2013-04737 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ, trắng, đen. (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ công 
nghệ cao á Châu  (VN) 
24 đường 51, phường 14, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Bán buôn các loại đồ diện gia dụng cụ thể là: nồi cơm điện, nồi áp suất, ấm đun 
siêu tốc, nồi lẩu điện, lò nướng, bếp điện quang, bếp điện từ, bếp gas, máy xoa bóp eo, 
máy xoa bóp lưng, ghế xoa bóp.  
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(210) 4-2013-04738 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) FORCAST INTERNATIONAL LTD  
(TW) 
11TH - 2FL., No. 1, Kuang Fu S. RD., 
Taipei, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giầy; giầy da; giầy thể thao; đế cho đồ đi chân; áo váy; quần áo đan; mũ; bít tất 
ngắn cổ; ca vát. 

 
 

(210) 4-2013-04739 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Mai Hải Ninh   (VN) 
Phòng 203, nhà B6 tập thể học viện 
Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, tổ 42, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-04740 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Mai Hải Ninh    (VN) 
Phòng 203, nhà B6 tập thể học viện 
Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, tổ 42, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-04741 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Mai Hải Ninh    (VN) 
Phòng 203, nhà B6 tập thể học viện 
Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, tổ 42, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-04742 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Mai Hải Ninh    (VN) 
Phòng 203, nhà B6 tập thể học viện 
Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh, tổ 42, 
phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04743 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Nga Việt   (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04744 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Nga Việt    (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04745 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Nga Việt    (VN) 
644/2 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-04746 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Tipharco   (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04747 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó   (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04748 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó    (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04749 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó    (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-04750 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Phong Phó    (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04751 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Xanh nước biển, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải Việt 
Thanh  (VN) 
186 Đường Láng, phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải. 

 
 

(210) 4-2013-04753 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.1.6; A5.5.20; A5.11.13; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Hội nông dân xã Phú Nghĩa  
(VN) 
Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn bàn, đèn treo và các loại chao đèn. 
 

Nhóm 18: Túi xách, túi đeo.  
 

Nhóm 19: Nhà để ở bằng tre.  
 

Nhóm 20: Bàn, ghế, khung ảnh, khung gương, đốc lịch, nhà mô hình, tác phẩm nghệ 
thuật, ảnh bằng mây tre đan. 

 
Nhóm 21: Lọ hoa, bồn hoa, lẵng hoa, giỏ hoa, chậu hoa, làn xách, lẵng xách, thùng, khay, 
chậu, giỏ đựng quà, hộp đựng rượu. 
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(210) 4-2013-04754 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) MR.BALLOON INTERNATIONAL 
CO., LTD.   (TW) 
No. 177, Sec. 4, Jiaoxi Rd., Jiaoxi 
Township, Yilan County, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; quả bóng bay để chơi; quả bóng bay được tạo thành nhiều hình dáng 

để chơi, đồ trang trí cho cây Noel (trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo); đồ chơi theo bộ (đồ 
chơi).  

 
 

(210) 4-2013-04755 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) MR.BALLOON INTERNATIONAL 
CO., LTD.   (TW) 
No. 177, Sec. 4, Jiaoxi Rd., Jiaoxi 
Township, Yilan County, Taiwan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp nơi địa điểm thuận tiện để tổ chức tiệc lớn cho lễ cưới; dịch 

vụ cung cấp nơi địa điểm thuận tiện để tổ chức tiệc lớn cho một bữa tiệc; dịch vụ cung cấp 
nơi địa điểm thuận tiện cho việc tổ chức hội nghị và tổ chức tiệc lớn; dịch vụ cho thuê nơi 
địa điểm thuận tiện để tổ chức tiệc lớn cho những dịp đặc biệt cụ thể như: tiệc cưới và tiệc 
sinh nhật. 

 
 

(210) 4-2013-04756 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Được Mùa   (VN) 
D16/2B, đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ).  

 
 

(210) 4-2013-04757 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Được Mùa    (VN) 
D16/2B, đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ).  
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(210) 4-2013-04758 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Được Mùa    (VN) 
D16/2B, đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ).  

 
 

(210) 4-2013-04759 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Được Mùa    (VN) 
D16/2B, đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ).  

 
 

(210) 4-2013-04760 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Được Mùa    (VN) 
D16/2B, đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ).  

 
 

(210) 4-2013-04761 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Được Mùa   (VN) 
D16/2B, đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ). 

 
 

(210) 4-2013-04762 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Được Mùa  (VN) 
D16/2B, đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ). 
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(210) 4-2013-04763 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Được Mùa   (VN) 
D16/2B, đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ).  

 
 

(210) 4-2013-04764 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Được Mùa   (VN) 
D16/2B, đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ).  

 
 

(210) 4-2013-04765 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Được Mùa   (VN) 
D16/2B, đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ).  

 
 

(210) 4-2013-04766 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Được Mùa   (VN) 
D16/2B, đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ).  

 
 

(210) 4-2013-04767 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Được Mùa   (VN) 
D16/2B, đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ).  
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(210) 4-2013-04768 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Được Mùa   (VN) 
D16/2B, đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ).  
 
 

(210) 4-2013-04770 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) GREAT WALL NORTHEAST ASIA 
CORPORATION   (KY) 
Clifton House, 75 Fort Street, PO BOX 
1350, Grand Cayman, KY1-1108, 
Cayman Islands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 31: Động vật sống; gia cầm sống; thực phẩm cho động vật; bã rượu bia; vật nuôi 
gây giống; thức ăn gia súc; thức ăn tăng lực dùng cho súc vật; cám tăng trọng vật nuôi, 
thức ăn nhai cho động vật.  

 
 

(210) 4-2013-04771 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 24.5.1 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, xanh lam. 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt 
Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; xà phòng đánh răng; nước súc miệng (không chứa dược chất); 
bột đánh răng; chế phẩm súc miệng làm sạch răng (không chứa dược chất); chế phẩm để 
tẩy cao răng (không chứa dược chất); chế phẩm để đánh bóng răng; chế phẩm làm sạch 
dùng cho răng giả; chế phẩm đánh bóng răng giả; chế phẩm súc miệng không chứa dược 
chất, chế phẩm dùng để chăm sóc và vệ sinh miệng, răng, họng, nướu lợi và khoang 
miệng (không chứa dược chất); chế phẩm súc miệng để chống cao răng và sâu răng 
(không chứa dược chất); chế phẩm làm sạch răng; chế phẩm chăm sóc răng (không chứa 
dược chất). 

 

Nhóm 21: Bàn chải dùng cho cơ thể người, bàn chải làm sạch răng và lợi, hộp đựng bàn 
chải đánh răng, cốc súc miệng, bàn chải đánh răng; bàn chải đánh răng chạy điện; chỉ nha 
khoa; vật dụng chia kem đánh răng; tăm; đầu bàn chải thay thế cho bàn chải dánh răng; 
cái giữ chỉ nha khoa; bàn chải làm sạch kẽ răng, bàn chải đánh răng chạy bằng pin, vật 
liệu dùng để làm bàn chải. 
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(210) 4-2013-04773 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Vina Pharma  (VN) 
50/8 Trương Phước Phan, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2013-04774 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Vina Pharma  (VN) 
50/8 Trương Phước Phan, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2013-04775 (220) 15.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.21; A5.1.12 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
chế biến Dừa Lương Quới  (VN) 
Lô A36, A37, khu công nghiệp An Hiệp, 
ấp Thuận Điền, xã An Hiệp, huyện Châu 
Thành, tỉnh Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 29: Cơm dừa nạo sấy; dầu dừa nguyên chất; dầu dừa thô; bột sữa dừa (làm bằng 
nước cốt cô đặc dùng làm thực phẩm; sữa dừa.  

 

Nhóm 32: Nước dừa đóng lon dùng để uống (nước uống không chứa cồn).  
 
 

(210) 4-2013-04776 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ngọc 
Mai  (VN) 
Số 73B1, khu phố 2, đường Nguyễn Văn 
Tư, phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh 
Bến Tre 

 

(511)   Nhóm 30: Kẹo dừa. 
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(210) 4-2013-04777 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 3.7.17 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật  (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng; nồi cơm điện, bình đun nước dùng điện, quạt điện, nồi 
áp suất dùng điện (nồi hầm) bếp nấu dùng điện (bếp lẩu). 

 
 

(210) 4-2013-04778 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện, bình đun nước dùng điện, quạt điện, nồi 
áp suất dùng điện (nồi hầm), bếp nấu dùng điện (bếp lẩu). 

 
 

(210) 4-2013-04779 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hung Yên  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện, bình đun nước dùng điện, quạt điện, nồi 
áp suất dùng điện (nồi hầm), bếp nấu dùng điện (bếp lẩu). 

 

Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo rán không dùng điện (nhôm hoặc Inox), bộ nồi nấu 
không dùng điện (nhôm hoặc lnox). 

 
 

(210) 4-2013-04780 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 2.9.1; 26.1.2; 3.7.17 
(591) Đỏ, vàng cam, xanh lam, xanh nõn 

chuối, nâu. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

giải trí OVERNINE  (VN) 
Số 3, ngõ 219, phố Yên Duyên, phường Yên 
Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; giữ chỗ và đặt chỗ cho các chuyến đi; cho thuê xe; 
dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; tham quan.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sắp xếp và tiến hành hội nghị; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ; dịch 
vụ câu lạc bộ sức khỏe; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà.  

 
 

(210) 4-2013-04781 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; A1.1.10; 26.4.1; 26.4.7 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ, tím, vàng cam, 

xanh lá cây, hồng. 
(731) GEM PARTNERS LIMITED   (VG) 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  

 
 

(210) 4-2013-04782 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.11.3; 25.7.20; A25.7.3 
(591) Trắng, xanh dương. 
(731) GEM PARTNERS LIMITED    (VG) 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  

 
 

(210) 4-2013-04783 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.1.1; 26.11.3 
(591) Trắng, xanh dương, ghi. 
(731) GEM PARTNERS LIMITED    (VG) 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations 
Centre, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands    

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.  
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(210) 4-2013-04786 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) APOLLO TYRES LTD.   (IN) 

Apollo House, 7 Institutional Area, 
Sector 32, Gurgaon 122001, India.  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: Lốp, săm và tấm chắn bùn dành cho ô tô.  

 
 

(210) 4-2013-04787 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty cổ phần Sundial 

Pharma   (VN) 
837A Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-04788 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần Sundial 
Pharma   (VN) 
837A Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-04789 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần Sundial 
Pharma   (VN) 
837A Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-04790 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần Sundial 
Pharma   (VN) 
837A Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04791 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần Sundial 
Pharma   (VN) 
837A Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04792 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.9.1 
(591) Vàng, đỏ, nâu, xanh. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nam Phương  (VN) 
¤ 13, liền kề 4 khu đô thị mới Văn Khê, 
phường La Khê, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 16: Tranh sơn dầu, văn phòng phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-04793 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.23; A5.5.20; 26.13.1; A5.11.13 
(591) Xanh dương, xanh rêu đậm, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại & 

dịch vụ The Jamu Mommy 
Center  (VN) 
236/2 Nguyễn Thái Bình, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Sản phẩm mặt nạ làm đẹp; dầu gội; tinh dầu xoa bóp cho em bé (không dùng 
cho mục đích y tế), chế phẩm mỹ phẩm làm cho người thon thả; chế phẩm (mỹ phẩm) để 
chống rạn da; mỹ phẩm. 
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Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp bao gồm mỹ phẩm, nước hoa, kem 
dưỡng da, sửa rửa mặt, mặt nạ làm đẹp, tinh dầu.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe; trung tâm chăm sóc sức khỏe; liệu pháp vật lý; dịch vụ tắm hơi. 

 
 

(210) 4-2013-04794 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại may Vạn An  (VN) 
F3/22 đường liên ấp 6 -2, xã Vĩnh Lộc A, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách.  
 
 

(210) 4-2013-04798 (220) 15.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Nguyễn Xuân Quang  (VN) 
Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh 
Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 19: Gạch lát (không bằng kim loại dùng cho xây dựng); gạch men (không bằng 
kim loại); ngói (không bằng kim loại); đá lát sàn (không bằng kim loại). 

 
 

(210) 4-2013-04799 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 
Thị trấn Hương Canh, huyện Bình 
Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; bình nước nóng 
dùng trong nhà tắm; vòi hoa sen; bồn rửa mặt (thiết bị vệ sinh). 

 
 

(210) 4-2013-04800 (220) 18.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) A1.5.3; A1.1.10; 26.4.9 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá chuối, đỏ, vàng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Thái BHP  
(VN) 
Xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Thép công nghiệp, thép hình dập nguội.  
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(210) 4-2013-04801 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) BIOCUSTOM INC.   (JP) 
795-1, Shimokarasuda, Kisaradu-shi, 
Chiba 292-0816, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 11: Bể xử lý chất thải của người [cho mục đích công nghiệp]; bể tự hoại [cho mục 

đích công nghiệp]; chậu vệ sinh [thiết bị vệ sinh cố định]; chỗ đi tiểu [thiết bị vệ sinh cố 
định]. 

 
 

(210) 4-2013-04802 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) HOUSE FOODS CORPORATION  (JP) 
1-5-7, Mikuriya Sakae-machi, Higashi-
Osaka, Osaka, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Hỗn hợp để làm bánh kẹo ăn liền; hỗn hợp để làm bánh putđing trứng; hỗn hợp 

để làm kem lạnh; bánh kẹo; bánh putđing trứng; kem lạnh; chất làm đông dùng cho kem 
lạnh; bánh putđing lạnh. 

 
 

(210) 4-2013-04803 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.1; 25.5.1; 20.1.1; 26.1.2 
(731) HOUSE FOODS CORPORATION   (JP) 

1-5-7, Mikuriya Sakae-machi, Higashi-
Osaka, Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Hỗn hợp để làm bánh kẹo ăn liền; hỗn hợp làm món tráng miệng đông lạnh; 

hỗn hợp để làm kem lạnh; bánh kẹo; kem tráng miệng (bánh kẹo); kem lạnh; đá ăn đã bào 
nhỏ; chất làm đông dùng cho kem lạnh; kem trái cây (đá lạnh); hỗn hợp để làm kem trái 
cây (đá lạnh). 

 
 

(210) 4-2013-04804 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 
và điện tử Gia Linh  (VN) 
Số 16, đường 12, khu dân cư Hương Lộ 
5, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
1200 

(511)   Nhóm 09: Đầu đọc đĩa kỹ thuật số, máy tăng âm (âmpli), loa, máy thu hình (tivi), ống nói 
(micro), bộ trộn âm (mixer). 

 
 

(210) 4-2013-04805 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A3.11.2; A3.11.3; 2.9.1; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH bệnh viện đa 
khoa Sông Thương Bắc Giang  
(VN) 
Số 258 đường Lê Lợi, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, dịch vụ khám chữa bệnh, bệnh viện.  

 
 

(210) 4-2013-04806 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Nam Việt  (VN) 
129/1A Lê Lư, phường Phú Thọ Hoà, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 

 
 

(210) 4-2013-04807 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Nam Việt   (VN) 
129/1A Lê Lư, phường Phú Thọ Hoà, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 

 
 

(210) 4-2013-04808 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Nam Việt   (VN) 
129/1A Lê Lư, phường Phú Thọ Hoà, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 
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(210) 4-2013-04809 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Nam Việt   (VN) 
129/1A Lê Lư, phường Phú Thọ Hoà, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 

 
 

(210) 4-2013-04810 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Nam Việt   (VN) 
129/1A Lê Lư, phường Phú Thọ Hoà, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 

 
 

(210) 4-2013-04811 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH chế biến thực 
phẩm Nam Việt   (VN) 
129/1A Lê Lư, phường Phú Thọ Hoà, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 

 
 

(210) 4-2013-04812 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần tổ chức hội 

chợ triển lãm Sài Gòn AnPha  
(VN) 
1046 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 29: Yến sào, tổ yến đã qua sơ chế và đóng hộp (dùng làm thực phẩm). 
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào, tổ yến đã qua sơ chế và đóng hộp. 
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(210) 4-2013-04813 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần tổ chức hội 

chợ triển lãm Sài Gòn AnPha  
(VN) 
1046 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 

(511)   Nhóm 29: Yến sào, tổ yến đã qua sơ chế và đóng hộp (dùng làm thực phẩm). 
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào, tổ yến đã qua sơ chế và đóng hộp. 
 
 

(210) 4-2013-04814 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 
Phúc   (VN) 
155A Trần Hưng Đạo, phường An Phú, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; các chế phẩm dược, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y 
tế), thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng cho ngành y).  

 
 

(210) 4-2013-04815 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Double Stars  (VN)
40/14 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 12: Săm xe, lốp xe. 
 
 

(210) 4-2013-04816 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Double Stars  (VN)
40/14 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 12: Săm xe, lốp xe. 
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(210) 4-2013-04817 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Double Stars  
(VN) 
40/14 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 12: Săm xe, lốp xe. 
 
 

(210) 4-2013-04818 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Double Stars  
(VN) 
40/14 Nguyễn Giản Thanh, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 12: Săm xe, lốp xe. 
 
 

(210) 4-2013-04820 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà), đồ uống từ chè (trà) có ướp hương, sản phẩm chiết xuất từ chè (trà) 
và chế phẩm trên cơ sở chè (trà).  

 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, nước ép rau quả để uống, nước khoáng 
để uống, xirô và chế phẩm dùng làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2013-04821 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần Acecook 
Việt Nam   (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Chè (trà), đồ uống từ chè (trà) có ướp hương, sản phẩm chiết xuất từ chè (trà) 
và chế phẩm trên cơ sở chè (trà).   

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước ép trái cây, nước ép rau quả để uống, nước khoáng 
để uống, xirô và chế phẩm dùng làm đồ uống. 

 
 

(210) 4-2013-04822 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.3; A26.11.12; 26.11.3; 25.7.20 
(591) Trắng, vàng nhũ, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần vàng bạc đá 

quý Phú Nhuận   (VN) 
170E Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đồ kim hoàn; đá quý; kim cương; vàng dát; đồ trang sức bằng 
bạc.  

 
 

(210) 4-2013-04823 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.15; A5.3.15; 3.7.1; A1.1.10; 
A26.11.8 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, đỏ, 
trắng. 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
hóa chất quốc tế Âu Mỹ   (VN) 
560 Trường Chinh, khu phố 7, phường 
Tân Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2013-04826 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.4; 26.2.7 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt. 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân giày 
Vĩnh Nga   (VN) 
80 đường số 21, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
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(210) 4-2013-04827 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.1; 2.1.15; 26.1.2; 25.12.1 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, đen, trắng, xanh 

đen. 
(731) Công ty TNHH HB Juton VN  

(VN) 
17/9 đường Liên khu 2-10, khu phố 10, 
phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình 
Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tuờng.  
 
 

(210) 4-2013-04828 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 4.3.5; 26.5.1; 15.1.21; 15.1.17 
(591) Ghi xám, đỏ, xanh dương, đen. 
(731) Cơ sở Tôn Thành  (VN) 

14/15 Bình Tiên, phường 3, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu. 
 
 

(210) 4-2013-04829 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A7.1.11; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

đầu tư Đắc Lợi   (VN) 
173/45/43 Khuông Việt, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh, mua đồ điện gia dụng như đèn và bộ đèn điện, mua 

bán thiết bị và vật liệu xây dựng, mua bán hàng trang trí nội ngoại thất, giường tủ, bàn 
ghế. 
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(210) 4-2013-04830 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.3; 25.5.1 
(591) Xanh dương, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Hoa Minh  
(VN) 
185/8A đường số 435, ấp Phú Hòa, xã 
Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 26: Dây khóa kéo.  
 
 

(210) 4-2013-04832 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 26.1.5; 24.17.17 
(591) Cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư công nghệ Đại Sỹ   (VN) 
Số 364 đường Nguyễn Trãi, xã Trung 
Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Nồi đa năng dùng điện, quạt điện, máy lọc không khí, thiết bị sấy khô đồ giặt 
là dùng điện, ấm đun nước dùng điện.  

 
Nhóm 35: Mua bán: bếp (bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp lẩu đa năng); máy khử mùi tạo 
ozon; máy làm sữa chua, máy làm kem, máy cắt hoa quả, máy đuổi bắt côn trùng, quạt 
(quạt tích điện; quạt phun sương; quạt sưởi), bàn là, nồi cơm, nồi đa năng, đèn tích điện, 
máy hút bụi, ấm siêu tốc. 

 
 

(210) 4-2013-04833 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; A26.4.24 (540) 

  

(731) LEA MARKETING SDN BHD   (MY) 
No.1, 1st Floor, Block A, Wisma Nation 
Horizon, Jalan Petanak, 93400 Kuching, 
Sarawak, Malaysia. 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đạp; xe đạp thể thao, xe đạp leo núi.  
 

Nhóm 28: Trò chơi, cụ thể là bảng bóng đã trong nhà, phi tiêu, hồ bơi (dụng cụ cho hồ 
bơi), dụng cụ cho các môn thể dục thể thao, quả bóng cho chơi thể thao, cụ thề là bóng rổ, 
bóng đá, bóng chuyền, bóng ném, bóng tennis, bóng golf, bóng nước polo, bóng chày, 
bảng bóng tennis, bóng thể dục, cầu lông; vợt; dơi (các môn thể thao); lưới cho các môn 
thể thao, găng tay chơi thể thao, cho các môn thể thao bảo vệ cơ thể chống lại tai nạn hoặc 
thương tích, cụ thể là tấm lót để bảo vệ cơ thể chống lại tai nạn hoặc thương tích (thích 
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hợp cho thể thao), vật độn bảo vệ (các bộ phận phù hợp với thể thao), mặt nạ bảo vệ mặt 
(thiết bị thể thao), bảo vệ chân (bảo vệ ống chân) mặc khi chơi bóng đá, bảo vệ ống chân 
và miếng đệm ống chân (các môn thể thao), máy tập thể thao (các môn thể thao), bảo vệ 
khuỷu tay (các môn thể thao), nẹp chân (các môn thể thao), bảo vệ nắm tay (các môn thể 
thao), bảo vệ đầu gối và miếng đệm phù hợp để sử dụng khi chơi thể thao, bao da cổ tay 
đề sử đụng trong chơi thể thao, đồ mặc thể thao phù hợp để sử dụng trong một môn thể 
thao cụ thể (trừ mũ bảo hộ); túi phù hợp cho các môn thể thao, giày trượt, dụng cụ tập thể 
hình, thiết bị phòng tập thể hình. 

 
 

(210) 4-2013-04834 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.23; 24.15.21 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn MK  
(VN) 
Phòng 1101, tòa nhà TTC, lô B1A, cụm 
sản xuất TTCN và CNN quận Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Thẻ điện tử cho hàng hóa; thẻ từ đã được mã hóa; máy mã hóa từ tính; máy đọc 
mã số; thẻ nhận dạng từ tính; tấm mạch tổng hợp (thẻ thông minh).  

 
Nhóm 16: Thẻ nhựa (không bao gồm các loại thẻ đã mã hoá hoặc được hay từ tính); các 
loại thẻ bọc nhựa có chứa nội dung các ấn phẩm.  

 
Nhóm 35: Mua bán: các loại thẻ, phần mềm máy tính, linh kiện, phụ kiện điện thoại di 
động, điện thoại bàn, trang thiết bị viễn thông; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ xúc tiến thương 
mại; tư  vấn quản lý doanh nghiệp.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn quản lý bất động sản; dịch vụ thanh toán trực tuyến thông qua 
việc phân phối mệnh giá cho thuê bao di động trả trước.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; dịch vụ 
tư vấn xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; lắp đặt, bảo dưỡng, 
bảo trì và sửa chữa các thiết bị phần cứng trong lĩnh vực tin học, thiết bị điện tử, thiết bị 
viễn thông. 

 

Nhóm 38: Dịch vụ thư tín điện tử; dịch vụ cung cấp thông tin lên mạng internet; dịch vụ 
cung cấp dữ liệu và dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng điện thoại di động, điện thoại cố 
định; dịch vụ viễn thông.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in ấn cụ thể là in các loại thẻ.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến qua mạng internet, điện thoại di động, 
điện thoại cố định.  

 
Nhóm 42: Tư vấn về máy tính (phần cứng và phần mềm); thiết kế phần mềm; bảo trì và 
cập nhật phần mềm máy tính; lập dự án dầu tư xây dụng; dịch vụ tư vấn lập các dự án 
đánh giá tác động môi trường.  
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(210) 4-2013-04835 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ in 
Minh Anh  (VN) 
288 đường Giải Phóng, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 

(210) 4-2013-04836 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại  - 
dịch vụ - xuất nhập khẩu 
Triều Việt  (VN) 
Lô 211 B2.5 KDC Hoà Thọ, phường Hoà 
Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: gạo, đường, muối, mì ăn liền, nước mắm, dầu ăn, ngũ cốc, đồ hộp, 
rượu, bia, nước ngọt, sữa, nước rửa chén, dầu gội đầu, kem đánh răng, bột giặt, nước lau 
sàn, rau, củ, quả, thịt, cá, nồi, ấm, chén, bàn, ghế, tủ.  

 
 

(210) 4-2013-04838 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Trắng, xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần An Đạt   (VN) 

Số 7, tổ 37A, phường Thanh Lương, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 17: ống nhựa mềm và phụ tùng nối của chúng (tê, cút, gioăng cho ống dẫn, khớp 
nối không bằng kim loại). 

 

Nhóm 19: ống nhựa cứng và phụ tùng nối của chúng (tê, cút); ống nhánh, ống dẫn, ống 
xối không bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2013-04839 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(300) 85/731,851 18.09.2012 US 

(531) 26.1.2; 26.1.6 
(731) VO-VI MULTIMEDIA 

COMMUNICATION   (US) 
98 Flintwell Way, San Jose CA 95138-
1615 USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 25: Trang phục, cụ thể là áo thun, áo nỉ, mũ và mũ lưỡi trai.  
 

Nhóm 26: Phù hiệu thêu. 
 
 

(210) 4-2013-04840 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Nguyễn Thị Minh Nguyệt  (VN) 
Phòng 1605 tòa nhà Trung tâm thương 
mại và chung cư Xala, phường Phúc La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc bếp nóc: thớt, đũa, dắt dao, 
muỗng sạn. 

 
 

(210) 4-2013-04841 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Minh Nguyệt   (VN) 
Phòng 1605 tòa nhà Trung tâm thương 
mại và chung cư Xala, phường Phúc La, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng trong gia đình hoặc bếp nóc: thớt, đũa, dắt dao, 
muỗng sạn. 

 
 

(210) 4-2013-04842 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó   (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-04843 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó   (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phầm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-04844 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó    (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phầm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04845 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó    (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phầm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04846 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó    (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phầm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04847 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó    (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phầm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-04848 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Agimexpharm   (VN) 
Số 27 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ 
Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-04849 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A25.3.3; 2.9.1; 26.1.2; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh, vàng, vàng nhạt, xanh nước 

biển, xanh da trời, xanh lá cây. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phương Minh Khoa   (VN) 
132 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột, sữa nước, sữa tươi, sữa đặc, bơ, pho mát.  
 
 

(210) 4-2013-04850 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A25.3.3; 26.4.3; 26.15.1; 26.4.9 
(591) Trắng, đỏ mận, vàng, vàng nhạt, ghi, 

đen, đỏ. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phương Minh Khoa    (VN) 
132 Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột, sữa nước, sữa tươi, sữa đặc, bơ, pho mát.  
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(210) 4-2013-04852 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
công nghiệp Bưu Chính Viễn 
Thông   (VN) 
Khu công nghiệp công nghệ cao I, khu 
công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch 
Thất, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW) 

 

(511)   Nhóm 09: Bộ giải mã tín hiệu truyền hình; bộ tích hợp truyền thông đa phương tiện; máy 
thu tín hiệu truyền hình.  

 
 

(210) 4-2013-04853 (220) 18.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 25.1.25; 13.1.6 
(731) NOBEL QUEST INTERNATIONAL 

LIMITED.   (VG) 
P.O Box 3152, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
 
 

(210) 4-2013-04854 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.5; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty cổ phần phân bón 

dầu khí Việt Nam   (VN) 
95 Trần Quang Khải, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 
 

(210) 4-2013-04855 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.23; A5.7.23; A5.3.15 
(591) Đen, trắng, đỏ. 
(731) Đinh Thị Hoàng Vân  (VN) 

577 đường quốc lộ 13, khu phố 5, 
phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(511)   Nhóm 04: Nến (đèn cầy); sáp dùng để thắp sáng; bật lửa.   
 

Nhóm 16: Sổ tay; giấy; bút; bưu thiếp; văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: hàng thủ công mỹ nghệ, quà tặng, quà lưu niệm (bằng giấy, nhựa, 
sành, sứ, thủy tinh, mây, tre, nứa), chén, đĩa, ly, cốc, chăn, ga giường, gối, nệm, nến (đèn 
cầy), đèn điện, văn phòng phẩm, quần áo, giầy dép, túi xách, nón, ví, ba lô, va li.  

 
 

(210) 4-2013-04856 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Tím, nhũ bạc. 
(731) Hộ kinh doanh Lụa Hiện Đại  (VN)

Số 88 (tầng trệt) đường Đồng Khởi, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 
 

(210) 4-2013-04857 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.6; 26.2.7; A5.5.20; 26.13.25
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất 
thương mại mỹ phẩm Hà My  (VN)
5/3 đường 23, phường Bình Trưng Tây, 
quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 

(VIET MY IP CORP.) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem dưỡng da; kem chống nắng; dầu gội đầu.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem dưỡng da; kem chống nắng; 
dầu gội dầu. 

 
 

(210) 4-2013-04858 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Sa Lê Diêng Vina  (VN) 
46/19 Dương Văn Dương, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; sữa tắm; bột giặt; nước xả vải; nước rửa chén. 
 
 

(210) 4-2013-04859 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.23; 26.15.15; 7.3.11 
(591) Xanh nhạt, xanh đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng 
thương mại Mai Vinh   (VN) 
Tầng 5- 6 tòa nhà Thành Phát, số 572 Lê 
Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng.  
 
 

(210) 4-2013-04860 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.7.25; A20.1.3 
(591) Đỏ, trắng, vàng, đen, xanh dương nhạt. 
(731) Hộ kinh doanh Nam Tiến Phát  

(VN) 
145D/2 khu phố 1B, phường An Phú, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Hộp bút màu bằng gỗ.  
 
 

(210) 4-2013-04861 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

 

(731) 1. Công ty cổ phần ROBOT TOSY  
(VN) 
Số 7, ngõ 538 đường Láng, phường Láng 
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
2. Hồ Vĩnh Hoàng  (VN) 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; chương trình điều hành máy vi tính, đã được ghi sẵn; phần mềm 

máy vi tính đã được ghi; phần mềm máy vi tính có thể tải xuống được; chương trình trò 
chơi máy tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-04862 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 19.7.1 
(591) xanh dương, trắng. 
(731) PEPSICO, INC.   (US) 

700 Anderson Hill Road, Purchase, New 
York 10577, United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 

(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước có ga (đồ uống), và các loại đồ uống không cồn 
khác; đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô và chế phẩm để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2013-04864 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) STUDIO IP HOLDINGS LLC   (US) 
103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 
19803, U.S.A 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  
 
 

(210) 4-2013-04865 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.3.1; A1.3.20 
(591) Vàng, đen. 
(731) MERKUR GAMING GMBH   (DE) 

BorsigstraBe 26, 32312 Lubbecke, 
Germany  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; hoạt động thể thao và văn hóa; cho thuê máy đánh bạc và máy 
trò chơi giải trí dành cho sòng bạc, tổ chức và điều hành trò chơi; đánh bạc; dịch vụ xổ số; 
điều hành trò chơi trên Internet, bao gồm trò chơi trực tuyến và trò chơi ứng dụng dùng 
cho điện thoại thông minh; dịch vụ trò chơi trực tuyến (trên một mạng máy tính); điều 
hành trò thi đố qua ứng dụng của điện thoại thông minh; điều hành sòng bạc hoặc sòng 
bài hoặc điều hành mạng đại lý cá cược; điều hành trò đánh bạc và sòng bạc và/hoặc sòng 
bài và sàn cá cược trên Internet trực tuyến; dịch vụ đánh bạc sử dụng Internet. 

 
 

(210) 4-2013-04866 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Chính Việt  (VN) 
23-25-27 đường 26, khu dân cư ấp 5, xã 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, phụ kiện quần áo như ghim cài, khóa cài.  
 
 

(210) 4-2013-04867 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
HASAN-DERMAPHARM  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04868 (220) 18.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(591) Xanh dương, đỏ. (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bảo Như  (VN) 
F3/15/5 ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 24: Màn chống muỗi (mùng). 
 
 

(210) 4-2013-04869 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) MARS PAINT MARKETING (M) SDN 
BHD   (MY) 
No.119, Jalan Kapar, 41400 Klang, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 02: Tấm dán bằng sơn có thể thay đổi vị trí; sơn; sơn chống gỉ; sơn diệt khuẩn; sơn 
cho đồ gốm; men cho sơn; sơn chịu lửa; chất làm đặc sơn; chất pha loãng sơn.  

 
 

(210) 4-2013-04870 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng, đen. 
(731) YUM SAAP CO., LTD.   (TH) 

No. 878/43 Soi Charansanitvong 13, 
Charansanitvong Road, Khwaeng 
Wattapra, Khet Bangkokyai, Bangkok 
10600, Thailand. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; quán ăn tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2013-04871 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, ghi. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Hà Đồng Tâm  (VN) 
71 đường Tân Chánh Hiệp, tổ 47, khu 
phố 10, phường Tân Chánh Hiệp, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
 
 

(210) 4-2013-04872 (220) 18.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) A9.9.15 
(591) Trắng, đỏ, xám, xám nhạt. 
(731) Công ty TNHH Nam Bình  (VN) 

20C ấp Nội Hóa, xã Bình An, huyện Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Giày, dép, đồ đi chân. 
 
 

(210) 4-2013-04873 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh nha khoa Phú 
Lâm  (VN) 
1089 Hậu Giang, phường 11, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 44: Nha khoa; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẫm mỹ viện làm đẹp; dịch vụ 
chăm sóc da; dịch vụ spa phục hồi sức khỏe.  

 
 

(210) 4-2013-04874 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Cơ sở Nguyễn Thị Thai  (VN) 
Thôn Cầu, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(511)   Nhóm 09: Loa; âm ly; đài; bộ khuếch đại âm thanh; đầu đĩa; mi-crô.  
 
 

(210) 4-2013-04875 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh tím than. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina (VN)
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, xúc tiến thương mại, dịch vụ mua bán tem chống giả các 

loại; dịch vụ quảng cáo qua internet, qua tín nhắn điện thoại di động, qua truyền hình, qua 
báo chí; dịch vụ cung ứng kiến thức tiêu dùng; dịch vụ cung cấp thông tin về quảng cáo, 
khuyến mãi. 

 
 

(210) 4-2013-04876 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh tím than. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina (VN)
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ cung cấp thông tin về tài chính, bất động sản.  

 
 

(210) 4-2013-04877 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh tím than. 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

khoa học công nghệ Vina (VN)
778K/18 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ cung cấp thông tin về pháp lý.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-04878 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Nguyễn Hồng Hoa   (VN) 
Số 44 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 

(511)   Nhóm 18: Các sản phẩm làm từ da và giả da, cụ thể là: túi xách tay, balo, cặp, ví đựng 
danh thiếp, ví đựng tiền, đồ trang trí bằng da cho đồ đạc trong nhà. 

 
 

(210) 4-2013-04879 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103 -8210, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt là; chế phẩm làm sạch, đánh 
bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 

 
 

(210) 4-2013-04881 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.7.17; A26.11.8; 26.1.1 
(731) TIANJIN DEVELOPMENT AREA 

JINPENG PLASTICS PROFILE 
MANUFACTURE CO., LTD.   (CN) 
Room 302, C-14, No.5, Jieda Road, 
Tianjin Development Area, Tianjin, 
China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2013-04882 (220) 18.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.3; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh dương, vàng, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Cơ sở cà phê Trung Hoàng  (VN)
LK 20, D13 nhà số 37, khu dân cư Minh 
Châu, QL1, khóm 1, phường 7, thành 
phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-04883 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, nâu, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
PK  (VN) 
Số 19/33 Trương Định, phường An Cư, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán khăn lạnh bằng vải và bằng giấy.  

 
 

(210) 4-2013-04884 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A25.3.3 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân nhựa 
Đồng Tâm  (VN) 
Số 28/5A Lương Văn Can, phường 15, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Đồ gia dụng bằng nhựa và i-nốc, cụ thể là: đồ chứa đựng cách nhiệt dùng cho 

đồ uống, thùng rác; cái chậu, hộp đựng đồ gia vị, đồ đựng thức ăn bằng nhựa được sử 
dụng trong gia đình (đồ gia dụng). 

 
Nhóm 35: Mua bán đồ gia dụng bằng nhựa và i-nốc, cụ thể là: đồ chứa đựng cách nhiệt 
dùng cho đồ uống, móc quần áo, thùng rác, cái chậu, xô chứa nước, ca múc nước, cái rổ, 
bàn chải, cái cọ, xoong nồi, ấm nước, hộp đựng đồ gia vị, đồ đựng thức ăn bằng nhựa 
được sử dụng trong gia đình, cái thớt, muỗng, đũa dao, vỉ nướng. 

 
 

(210) 4-2013-04885 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ An Hồng Phát  (VN) 
75 đường số 2, khu dân cư Lê Thành, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính; mắt kính; gọng kính; kính thời trang.  
 

Nhóm 35: Mua bán: kính, mắt kính, gọng kính, kính thời trang.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-04886 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ An Hồng Phát  (VN) 
75 đường số 2, khu dân cư Lê Thành, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính, mắt kính, gọng kính, kính thời trang.  
 

Nhóm 35: Mua bán: kính, mắt kính, gọng kính, kính thời trang.  
 
 

(210) 4-2013-04887 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ An Hồng Phát  (VN) 
75 đường số 2, khu dân cư Lê Thành, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính, mắt kính, gọng kính, kính thời trang. 
 

Nhóm 35: Mua bán: kính, mắt kính, gọng kính, kính thời trang.  
 
 

(210) 4-2013-04888 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ An Hồng Phát  (VN) 
75 đường số 2, khu dân cư Lê Thành, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính; mắt kính; gọng kính; kính thời trang.  
 

Nhóm 35: Mua bán: kính, mắt kính, gọng kính, kính thời trang.  
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(210) 4-2013-04889 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ An Hồng Phát  (VN) 
75 đường số 2, khu dân cư Lê Thành, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính; mắt kính; gọng kính; kính thời trang.  
 

Nhóm 35: Mua bán: kính, mắt kính, gọng kính, kính thời trang.  
 

(210) 4-2013-04890 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ An Hồng Phát   (VN) 
75 đường số 2, khu dân cư Lê Thành, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính, mắt kính, gọng kính, kính thời trang. 
 

Nhóm 35: Mua bán: kính, mắt kính, gọng kính, kính thời trang.  
 
 

(210) 4-2013-04891 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ An Hồng Phát  (VN) 
75 đường số 2, khu dân cư Lê Thành, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Kính, mắt kính, gọng kính, kính thời trang.  
 

Nhóm 35: Mua bán: kính, mắt kính, gọng kính, kính thời trang.  
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(210) 4-2013-04892 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.7.9; 26.2.7; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Đỏ, vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Khang Long Việt  (VN) 
192a, Lò Hột, khóm 1, phường 5, thành 
phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào.  
 
 

(210) 4-2013-04893 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; 26.1.2; 3.7.17; 26.11.3; 
A26.11.12 

(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

vận tải Trung Thảo  (VN) 
82 Nguyễn Đáng, khóm 6, phường 7, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ vận tải hàng hóa 

bằng đường bộ; dịch vụ giao hàng; dịch vụ giữ chỗ cho các chuyến đi. 
 
 

(210) 4-2013-04894 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng, đen. 
(731) Hộ kinh doanh Nhật Khánh  

(VN) 
ấp Đại Thôn, xã Phước Hảo, huyện Châu 
Thành, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cơm sấy; cơm cháy chà bông, cơm cháy tẩm gia vị; cơm sấy chà bông; cơm 

sấy tẩm gia vị. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-04895 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.2; 26.1.6; A26.3.5; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại dịch 

vụ xuất nhập khẩu Vạn An  (VN)
91 khóm 10, phường 6, thành phố Trà 
Vinh, tỉnh Trà Vinh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Bột đậu nành; đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở cà phê; chế phẩm 
ngũ cốc. 

 
 

(210) 4-2013-04899 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 19.9.1; A19.9.2 
(591) Vàng, đỏ, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH gốm sứ Hoàng 
Minh  (VN) 
Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm, thành 
phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 21: Đồ gốm sứ mỹ nghệ, đồ gồm sứ gia dụng như: bộ ấm chén bằng gốm, lọ hoa 
bằng gốm, bát đĩa bằng gồm, tranh gốm; tượng bằng gốm sứ.  

 
 

(210) 4-2013-04901 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 
LTD.  (KR) 
92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm: dầu gội dầu; xà phòng thơm; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa, 
nước hoa. 

 
 

(210) 4-2013-04902 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.4.24; 22.1.10; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH truyền thông 
Nam Khánh  (VN) 
33 A Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm do dư luận; tổ chức giới 
thiệu và xúc tiến thương mại. 

 
Nhóm 41: Hoạt động sáng tác nghệ thuật và giải trí; giáo dục và văn hóa nghệ thuật (dạy 
thanh nhạc, dạy đàn, dạy vũ đạo, dạy kịch) hoạt động ghi âm. 

 
 

(210) 4-2013-04904 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ đậm, xám 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị Mỹ An  (VN) 
168/2A Hoàng Hoa Thám, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke; dịch vụ giải trí; dịch vụ giải trí trong nhà; dịch vụ rạp chiếu 

phim; dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao. 
 
 

(210) 4-2013-04905 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ đậm, xám 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị Mỹ An   (VN) 
168/2A Hoàng Hoa Thám, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ 

quầy rượu (quán bar); dịch vụ cho thuê phòng họp; dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời.  
 
 

(210) 4-2013-04906 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Đỏ đậm, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị Mỹ An   (VN) 
168/2A Hoàng Hoa Thám, phường 5, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ xoa bóp (mat-xa); dịch vụ 

tắm suối nước khoáng (dịch vụ spa); dịch vụ thẩm mỹ viện. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-04908 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.7.10; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Canaa  (VN) 
658M/3B Phạm Văn Chí, phường 8, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: tổ yến tươi, tổ yến thô, tổ yến sơ chế, tổ yến tinh chế.  
 
 

(210) 4-2013-04909 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) EMPA TESTMATERIALIEN AG   (CH)
Movenstrasse 12, CH-9015 St. Gallen, 
Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 17: Chất dẻo bán thành phẩm; tấm nhựa PVC, bán thành phẩm (vật liệu thử nghiệm 
cho da thuộc).  

 

Nhóm 24: Vải dệt dùng trong kỹ thuật thử nghiệm vải (không cách điện, cách nhiệt); vải 
nỉ len; vải nỉ; vải không dệt.  

 

Nhóm 42: Dịch vụ thử nghiệm vật liệu; dịch vụ nghiên cứu và phát triển (cho người khác) 
trong lĩnh vực thử nghiệm vật liệu; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực thử nghiệm vật liệu. 

 
 

(210) 4-2013-04910 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2 
(731) Nguyễn Thị Phú Tâm  (VN) 

15/188 Quán Thánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 
 

(210) 4-2013-04911 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(731) Nguyễn Thị Phú Tâm  (VN) 

15/188 Quán Thánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
 
 

(210) 4-2013-04912 (220) 18.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.4; 26.1.2 
(591) Xanh, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thế giới NAVI 

Việt Nam  (VN) 
13A, 61/10 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm tin học; dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin.  

 
 

(210) 4-2013-04913 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.5 
(591) Đỏ, xanh. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu khí 
Thắng Lợi  (VN) 
Số 006, tòa nhà C1, đường Man Thiện, 
phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 04: Khí hóa lỏng (gas) dùng trong dân dụng và công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2013-04914 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.1.5; 26.2.7; 26.1.5; 4.5.2 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty cổ phần giấy Phùng 

Vĩnh Hưng  (VN) 
307A Nguyễn Thị Nhỏ, phường 16, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 16: Giấy; bìa các tông.  
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy và bìa các tông.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-04915 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.9.1 
(591) Đen, đỏ. 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

Tổ 9, Cầu Giấy, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đồ uống chế biến trên cơ sở: cà phê, ca cao, sô cô la, trà; mua bán: 

kem, bánh ngọt, quần áo, giày, dép, túi xách, ô tô, xe máy, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy 
điều hòa nhiệt độ, bàn, ghế.  

 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  

 
 

(210) 4-2013-04916 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.15; 26.1.1; 6.1.2 
(591) Xanh dương, xanh da trời, trắng, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và sản xuất Minh Quang  (VN) 
Số 22, phố Vĩnh Phúc, phường Cống Vị, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Phụ kiện phòng tắm (vòi sen, vòi tắm, xy phông, dây bát sen, dây cấp nước, 

bình nước nóng trực tiếp).  
 
 

(210) 4-2013-04917 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A25.1.10; 26.1.1; 9.1.10; 26.4.1 
(591) Xanh da trời, trắng, xanh lá cây, đỏ. 
(731) Nguyễn Ngọc Thái  (VN) 

Số nhà 18, ngõ 42, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo (giáo dục mầm non). 
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(210) 4-2013-04918 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí Thành 
Lộc  (VN) 
Số 03 nghách 41/9 ngõ 41 Thái Hà, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 06: Két sắt. 
 
 

(210) 4-2013-04919 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; 1.5.1; A1.1.5; 26.15.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
và thương mại Hoàng Anh  (VN)
Số 15 phố Hàng Khoai, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Pin điện, cho xe cộ; ắc quy điện cho xe cộ.  
 

Nhóm 12: Xe đạp, phụ tùng xe đạp và xe gắn máy thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán), xuất nhập khẩu xe đạp, phụ tùng xe đạp và xe gắn máy 
thuộc nhóm này, pin điện, cho xe cộ, ắc quy điện cho xe cộ.  

 
 

(210) 4-2013-04920 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.22; 5.5.19; A8.1.16; 8.1.25; 17.2.5 
(591) Trắng, đen, xanh dương, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm Bình Vinh Sài Gòn  
(VN) 
6/1/56 quốc lộ 1A, khu phố 1, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt, bánh quy, bánh kem.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh mì, bánh ngọt, bánh quy, bánh kem.  
 
 

(210) 4-2013-04921 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.5.1; 1.17.11 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xây dựng Mỹ Lộc 
Long An   (VN) 
ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An  
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(511)   Nhóm 06: Dây thép mạ, lưới thép mạ, dây thép gai.  
 
 

(210) 4-2013-04922 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.17.11; A1.5.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại xây 
dựng Mỹ Lộc   (VN) 
35A Nguyễn Văn Bứa, ấp 6, xã Xuân 
Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Dây thép mạ, lưới thép mạ, dây thép gai.  
 
 

(210) 4-2013-04923 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Nguyễn Thị Tường Nga   (VN) 
F10-5 (1A2- 10) Sky Garden R1-1, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh (ice-cream); chè (trà); cà phê; ca cao, bánh; kẹo.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các loại sản phẩm như: kem (ice-eream), chè (trà), cà phê, ca 
cao, bánh ngọt, bánh quy, kẹo, đồ uống trên cơ sở kem và nước trái cây, sữa, các sản 
phẩm làm từ sữa, sữa chua, chế phẩm dinh dưỡng sử dụng thay thế cà phê, hạnh nhân, các 
loại trái cây, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây (snack trái cây); dịch vụ quản lý kinh 
doanh nhà hàng, khách sạn, dịch vụ tư vấn quản lý kinh doanh, dịch vụ nhượng quyền 
thương mại, dịch vụ tiếp thị qua điện thoại, dịch vụ quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2013-04924 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Nguyễn Thị Tường Nga    (VN) 
F10-5 (1A2- 10) Sky Garden R1-1, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê; quán kem, quán rượu, dịch vụ cung cấp đồ ăn, 

thức uống do nhà hàng thực hiện; cho thuê trang thiết bị sử dụng trong nhà hàng cụ thể là 
bàn, ghế, khăn trải bàn, khăn ăn, đồ thủy tinh, thiết bị nấu ăn. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
1231 

(210) 4-2013-04925 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thêu may Việt Thái  (VN) 
Tổ 14, phường Nam Sơn, thị xã Tam 
Điệp, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm. 
 

Nhóm 24: Chăn; ga phủ giường; vỏ gối; vỏ đệm; màn; rèm bằng sợi dệt hoặc chất dẻo. 
 
 

(210) 4-2013-04926 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương, cam, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Phi Long Sài 
Gòn  (VN) 
142/4 Bạch Lâm, xã Gia Tân 2, huyện 
Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm nóng nước tắm; thiết bị làm nóng nước; thiết bị lọc nước uống; 

thiết bị và máy móc để làm sạch nước; hệ thống và thiết bị làm mềm nước; bộ thu năng 
lượng mặt trời. 

 
 

(210) 4-2013-04927 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; A1.5.3; 26.2.7 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu khí Toàn 
Cầu Việt Nam   (VN) 
75 Đức Giang, phường Đức Giang, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu bôi trơn động cơ).  

 
 

(210) 4-2013-04928 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Haru  (VN) 
Số 132, đường Trần Quang Khải, phường 
Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn 

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp, xe đạp điện.  
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(210) 4-2013-04929 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.22; A5.5.20; 26.1.6; 8.1.18 
(591) Trắng, nâu đỏ, nâu tím đậm, nâu tím 

nhạt, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm FUNY  
(VN) 
Cụm 5, khu công nghiệp Đồng Hoà, 
phường Đồng Hoà, quận Kiến An, thành 
phố Hải Phòng 

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh, đá viên lạnh cà phê ăn được. 
 
 

(210) 4-2013-04930 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thuận Phú  (VN) 
22/61 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho ngành y; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; các chất ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04931 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thuận Phú  (VN) 
22/61 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 

(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc chữa bệnh cho người, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho ngành y, thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; các chất ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2013-04932 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xanh, đen. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phần mực in 
và hóa chất Sài Gòn  (VN) 
784 Hồng Bàng, phường 1, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 02: Mực in.  
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(210) 4-2013-04933 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; A26.11.8; 26.11.3 
(591) Xanh, đỏ, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ in 
Minh Anh  (VN) 
288, đường Giải Phóng, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 
 

(210) 4-2013-04935 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A3.11.3; A5.3.15; 2.9.1; 2.9.14; A2.9.15
(591) Xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Trần Văn Thanh - cơ sở khám 
chữa bệnh bằng y học cổ 
truyền Thiên Hoà Đường  (VN) 
Số 170, đường Lý Thường Kiệt, ấp 1, thị 
trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc 
Trăng 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông nam dược.  
 
 

(210) 4-2013-04936 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, trắng, đỏ thẫm. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Phúc An  (VN) 
Số 1B/12 đường Hưng Phú, phường 8, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao thác thủ công: kìm cắt biểu bì. 
 
 

(210) 4-2013-04937 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Phúc An  (VN) 
Số 1B/12 đường Hưng Phú, phường 8, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công: kìm cắt biểu bì. 
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(210) 4-2013-04938 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Phúc An  (VN) 
Số 1B/12 đường Hưng Phú, phường 8, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công: kìm cắt biểu bì. 
 
 

(210) 4-2013-04939 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.9.1; A3.9.24; A5.5.21; 5.5.16 
(591) đỏ, xám, đồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sự kiện và 
truyền thông Hãy Cười Lên  
(VN) 
5A khu 500 căn, phường Mỹ Phú, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2013-04940 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.9.1; A3.9.24; A5.5.21; 5.5.16 
(591) Hồng, xám, nhũ vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sự kiện và 
truyền thông Hãy Cười Lên  
(VN) 
5A khu 500 căn, phường Mỹ Phú, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2013-04941 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A11.3.3; 16.3.17 (540) 

  

(731) Nguyễn Duy Biểu  (VN) 
Khu Ba Đình, thị trấn Nam Ban, huyện 
Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán cà phê thô, cà phê bột, cà phê thương phẩm.  
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(210) 4-2013-04943 (220) 19.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; 1.15.5; 26.1.1; 26.4.7 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CityGas   (VN) 
Khu công nghiệp Gò Dầu, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 04: Sản phẩm khí đốt hóa lỏng (gas).  
 
 

(210) 4-2013-04944 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 25.1.6 
(591) Trắng, xám, xanh, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất thương
mại dịch vụ Trân Cát  (VN) 
945/58/10 Lê Đức Thọ, phường 16, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 05: Sữa bột (cho trẻ sơ sinh). 
 

Nhóm 35: Mua bán: sữa bột, sữa, kem. 
 
 

(210) 4-2013-04947 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xanh lá cây, cam. 
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

trực tuyến Vifami  (VN) 
Phòng 1703, toà 18T2, đường Lê Văn 
Lương, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 

(511)   Nhóm 21: Cối đá (dùng cho mục đích gia dụng); chày đá (dùng cho mục đích gia dụng); 
cối xay gia dụng, không dùng điện.  

 
 

(210) 4-2013-04951 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 26.13.1; 4.5.5 
(591) Đỏ, đỏ mận, xanh, tím, cam, vàng, trắng, đen
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-04952 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.11; A5.7.22; A2.5.24; A26.11.8 
(591) Đen, đỏ, vàng, trắng, xanh, vàng đậm. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 

(210) 4-2013-04953 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.9.1; A1.1.10; A1.1.5; A26.11.12; 
26.1.2; A19.13.21 

(591) Xanh tím than, đỏ, trắng, vàng cam, đen.
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE   (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04955 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần Siro Hà Nội  
(VN) 
Cụm 10, thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh 
Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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1237 

(210) 4-2013-04956 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.23; 15.1.13 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư sản xuất và thương 
mại Đức Việt   (VN) 
P9 H2 tập thể Nguyễn Công Trứ, phường 
Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt cây công nghiệp, quạt treo công nghiệp, quạt thông gió công nghiệp, quạt 
sàn công nghiệp, quạt đảo trần công nghiệp, quạt ly tâm công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2013-04957 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
Galatex Việt Nam  (VN) 
Số 8, xóm Chùa, thôn Đức Diễn, xã Phú 
Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 19: Bột bả tường.  
 
 

(210) 4-2013-04958 (220) 19.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 25.5.25; 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
Galatex Việt Nam  (VN) 
Số 8, xóm Chùa, thôn Đức Diễn, xã Phú 
Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng; sơn chống bẩn; sơn lót; sơn diệt khuẩn; chế phẩm kết dính dùng 

cho sơn; sơn chịu lửa (không bao gồm sơn cách điện, sơn cách nhiệt). 
 
 

(210) 4-2013-04959 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Viết Phương  (VN) 
19/5C5 ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, 
huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2013-04962 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.12; A1.1.2 
(731) DC SHOES, INC.   (US) 

15202 Graham Street, Huntington Beach, 
California 92649, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi vải buộc dây để đi cắm trại hay thể dục; túi kiểu dáng thể thao; túi 
thể thao đa năng; túi cho thể dục; túi đeo lưng và túi mÒ gà (có dây đai đeo quanh bụng). 

 
 

(210) 4-2013-04963 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) WUHAN AIMIN PHARMACEUTICAL 
CO., LTD.   (CN) 
No. 10 Chuangye Avenue, Gedian 
Economic Development Zone, Ezhou 
City, Hubei Province, China  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; chế phẩm dược; chất ăn kiêng thích hợp cho mục đích y 
tế; thuốc dành cho thú y; chế phẩm diệt trừ động vật gây hại; tã lót [tã trẻ em]. 

 
 

(210) 4-2013-04964 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) AMGEN INC.   (US) 
One Amgen Center Drive, Thousand 
Oaks, California 91320-1799, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04965 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.5.2; 3.13.21 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây, đỏ, cam, đen. 
(731) Công ty TNHH Vĩnh Phát Hưng  

(VN) 
Đường số 1, lô LA3, khu công nghiệp 
Xuyên á, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu bọ, côn trùng.  
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(210) 4-2013-04966 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.3; A19.7.16 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng. 
(731) Nguyễn Thanh Duyên  (VN) 

Thôn An Khoái, xã Tứ Cường, huyện 
Thanh Miện, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 30: Men rượu. 
 
 

(210) 4-2013-04967 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Nguyễn Thị Bích Hà  (VN) 
Số 9, ngõ Tràng An, phố Triệu Việt 
Vương, phường Bùi Thị Xuân, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2013-04968 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ, xanh lá, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH FAS Việt Nam (VN)
P401, nhà C, khu chợ đầu mối Đền Lừ, 
phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 30: Các sản phẩm làm từ ngũ cốc, bột ngũ cốc và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, 
bánh các loại.  

 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải, dịch vụ du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ, dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2013-04969 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất điện tử 
Triển Thăng  (VN) 
445A Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; 
ống nói (micro); bộ trộn âm (micxer). 

 
 

(210) 4-2013-04971 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty cổ phẩn dược phẩm 

Việt Hà   (VN) 
04 lô A Trường Sơn, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-04972 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(300) 2012/79981 20.09.2012 TR 

(531) 24.1.1 
(731) BANDA BRACELETS (H.K.) LTD  

(HK) 
Yip Fung Ind. Bldg., 9/F, Blk. B1 & B3, 
28-36 Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, 
N.T., Hong Kong 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức (bao gồm cả đồ mỹ ký); vàng; đồ kim hoàn; các loại đá quý và đồ 

trang sức được làm từ các vật liệu kể trên; ghim cài ca vát và tượng thuộc nhóm này; đồng 
hồ và các thiết bị đo thời gian (bao gồm thiết bị bấm giờ và các bộ phận của chúng); dây 
đeo đồng hồ; bộ máy (bộ phận chuyển động) của đồng hồ. 

 
 

(210) 4-2013-04973 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.5.3; A1.1.10 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu khí toàn 
cầu Việt Nam   (VN) 
75 Đức Giang, phường Đức Giang, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu bôi trơn động cơ).  
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(210) 4-2013-04974 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng, đen. 
(731) Công ty TNHH PROSPERITY  (VN)

Số 1/7 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; hương liệu cà phê; chế phẩm dinh dưỡng sử dụng như 
chất thay thế cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê. 

 
 

(210) 4-2013-04975 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; A1.1.5; 26.4.2 
(591) Trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH PROSPERITY  (VN)

Số 1/7 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; hương liệu cà phê; chế phẩm dinh dưỡng sử dụng như 
chất thay thế cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê.   

 
 

(210) 4-2013-04976 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) GREENLAM ASIA PACIFIC PTE LTD  
(SG) 
11 Sungei Kadut Crescent, Singapore 
728683  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 

(511)   Nhóm 19: Vật liệu lớp phi kim loại dùng trong xây dựng và công trình, vách ngăn, các bề 
mặt và tường, các tấm ván ép (phi kim loại); sợi thủy tinh ép (phi kim loại); tấm bảng điện 
ép (phi kim loại); các dải vật liệu ép (phi kim loại); gỗ ép (phi kim loại), lớp gỗ mặt (phi 
kim loại); vật liệu ép đã đúc (phi kim loại); tất cả thuộc nhóm 19. 

 
 

(210) 4-2013-04977 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 26.1.1 
(591) Vàng, xanh dương, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Kiên Nông Giang  (VN) 
Số 10/4 Phạm Ngọc Thạch, phường Vĩnh 
Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật, cụ thể như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc 
diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  

 
 

(210) 4-2013-04978 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Đỗ Ngọc 

Đương  (VN) 
Số 209/16 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 
Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ: nhà hàng ăn uống; khách sạn. 

 
 

(210) 4-2013-04979 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.1; A14.1.15 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, trắng. 
(731) Hộ kinh doanh Minh Châu  

(VN) 
Lô 01 chợ Vĩnh Thanh 2, phường Vĩnh 
Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 
 

(210) 4-2013-04980 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xám. 
(731) Hộ kinh doanh Lê Văn Trường  

(VN) 
Khu vực 1, thị trấn Thứ Mười Một, 
huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Vỏ xuồng; vỏ ghe; vỏ tàu; vỏ thuyền làm bằng nhựa composite.  
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(210) 4-2013-04981 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) NHC MEDIA CO., LTD.   (KR) 
#310, Digital Empire, 685, Beoman-ro, 
Geumcheon-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 

(ACTIP IP LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê cho trẻ em; nhà hàng ăn uống; cho thuê 
chỗ ở tạm thời; cung cấp tiện nghi cho việc cắm trại; dịch vụ trông trẻ ban ngày [nhà trẻ]. 

 
 

(210) 4-2013-04982 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) NHC MEDIA CO., LTD.   (KR) 
#310, Digital Empire, 685, Beoman-ro, 
Geumcheon-gu, Seoul, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán cà phê cho trẻ em; nhà hàng ăn uống; cho thuê 
chỗ ở tạm thời; cung cấp tiện nghi cho việc cắm trại; dịch vụ trông trẻ ban ngày [nhà trẻ]. 

 
 

(210) 4-2013-04984 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Nguyễn Ngọc Anh   (VN) 
3B Đặng Thái Thân, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
quán ăn nhanh; dịch vụ quầy rượu.  

 
 

(210) 4-2013-04988 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại thời trang may 
mặc ANNA Trần   (VN) 
256/29 Pasteur, phường 8, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: vải, len, sợi, chỉ, hàng may sẵn, giày dép; tổ chức giới thiệu và xúc 
tiến thương mại.  

 

Nhóm 40: May đo trang phục.  
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(210) 4-2013-04989 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) JNC CORPORATION   (JP) 
2-1, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 24: Nỉ và vải không dệt.  
 
 

(210) 4-2013-04990 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) JNC CORPORATION   (JP) 
2-1, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 

(511)   Nhóm 24: Nỉ và vải không dệt. 
 
 

(210) 4-2013-04993 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 25.1.25 
(591) Vàng, da cam, xanh dương, đỏ, tím. 
(731) BRF - BRASIL FOODS S.A   (BR) 

Rua Jorge Tzachel, 475 city of ItajaÝ, State
of Santa Catarina, CEP: 88301-600, Brazil

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho vật nuôi trong nhà.  
 
 

(210) 4-2013-04994 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.15.7; A26.11.9; 26.4.2; 24.1.1; 
25.1.6; 3.3.1 

(591) Vàng, vàng đồng, đỏ, trắng, xanh dương, đen
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên dịch vụ công 
nghiệp và thuốc lá Bình 
Dương   (VN) 
Số 609 Lê Hồng Phong, khu phố 3, 
phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá. 
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(210) 4-2013-04995 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 8.1.18; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, vàng nâu, nâu, 

hồng. 
(731) Phan Văn Nhựt  (VN) 

Số 883 khu vực Thới Hòa 2, phường Thới 
Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh để ăn; bánh ngọt; bánh; kẹo; sô cô la.  
 

Nhóm 35: Mua bán: kem lạnh, bánh kẹo.  
 
 

(210) 4-2013-04996 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vina Pharma  (VN) 
50/8 Trương Phước Phan, khu phố 1, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-04998 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển, đỏ, trắng. 
(731) CROCODILE INTERNATIONAL PTE 

LTD   (SG) 
Crocodile House #07-00 No. 3 Ubi 
Avenue 3 Singapore 408857  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 18: Bộ đồ du lịch (đồ da/giả da); túi đựng hành lý; vali du lịch; túi đeo vai; túi xách 

tay; túi xách học sinh; túi thể thao (không có đồ ở trong); túi đựng giầy (không có đồ ở 
trong); túi vải buộc dây để đựng đồ cắm trại hoặc đồ thể dục; cặp đựng giấy tờ, tài liệu; 
cặp da; vali; bao để móc chìa khóa; móc chìa khóa bằng da; ví tiền; túi cầm tay cho phụ 
nữ; túi nhỏ bằng da dùng để bao gói; «; « che nắng.  
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(210) 4-2013-04999 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A3.1.24; 3.1.6; 26.1.2 
(591) Đen, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải Con Mèo  
(VN) 
324/8 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 39: Vận tải hàng hóa, vận tải hành khách, lưu giữ hàng hóa, bốc xếp hàng hóa. 
 
 

(210) 4-2013-05000 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.3.1; 7.15.5 
(591) Trắng, nâu, vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Lệ My  (VN) 
96/6/15 Lê Thị Riêng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2013-05002 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) UNICITY PROPERTIES, INC.   (US) 
1201 N. 800 E., Orem, Utah 84097, USA

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung vitamin và khoáng chất; thực phẩm chức năng; thực phẩm chức 
năng dạng chất xơ.  

 
 

(210) 4-2013-05003 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) MONOTARO CO., LTD.   (JP) 
3F., GLP Amagasaki, 231-2, 
Nishimukojimacho, Amagasaki-shi, 
Hyogo 660-0857 JAPAN  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 

(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy sạch gỉ kim loại; chế phẩm đánh bóng (furbishing preparations); 
chế phẩm để nghiền nhỏ, tán nhỏ; corunđum (chất mài); giấy nhám (giấy ráp); vải nhám, 
vải ráp; chế phẩm đánh bóng (polishing preparations); chế phẩm tẩy sơn, tẩy thuốc màu, 
tẩy thuốc vẽ; xà phòng. 

 

Nhóm 06: Khay đỡ để tải hàng hóa bằng kim loại dùng cho việc chất và bốc dỡ hàng hoá; 
đinh; nêm điều chỉnh bằng kim loại; khóa lò xo; đinh khuy bằng kim loại; núm bơm mỡ 
vào máy; đinh vít bằng kim loại; chốt [đồ ngũ kim]; đai ốc bằng kim loại; cái móc [đồ 
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ngũ kim]; bu lông bằng kim loại; đinh tán bằng kim loại; vòng đệm bằng kim loại; bánh 
xe nhỏ ở chân giường bằng kim loại; vật liệu gia cường bằng kim loại cho ống dẫn; chi 
tiết bằng kim loại cho đồ gỗ; vật dụng chặn giữ bằng kim loại; chìa khoá; ổ khoá móc; đồ 
chứa đựng bằng kim loại [dùng để lưu kho, vận chuyển]; hộp đựng dụng cụ bằng kim loại 
[hộp rỗng]; lò xo [đồ ngũ kim]; van bằng kim loại [không phải là bộ phận của máy]; ống 
bao nối bằng kim loại; vòng kẹp bằng kim loại [vòng đai để kết nối]; dây chão bằng kim 
loại; lưới thép. 

 

Nhóm 07: Máy gia công kim loại; thiết bị cuộn cơ khí; tời kéo; đai truyền cho băng tải; 
băng tải [máy móc]; kích đỡ [máy móc]; đai máy nâng; bạc đạn đĩa; ổ bi; tay quay [bộ 
phận của máy móc]; trục quay; giá đỡ ổ trục cho máy móc; trục cho máy; cơ cấu nối ghép 
không dùng cho xe cộ mặt đất; vòng bơm mỡ [bộ phận của máy mócl; bánh răng truyền 
động không dùng cho xe cộ mặt đất; hộp số không dùng cho xe cộ mặt đất; khớp ly hợp 
không dùng cho xe cộ mặt đất; pít tông cho xi lanh; bộ chuyển hướng không dùng cho xe 
cộ mặt đất; ròng rọc [bộ phận của máy móc]; đai dính cho ròng rọc; bánh đà của máy; đai 
truyền cho máy móc; bộ bánh răng truyền động dùng cho khung cửi dệt; xích truyền động 
không dùng cho xe cộ mặt đất; cơ cấu truyền động, không dùng cho xe cộ mặt đất; bộ 
truyền động cho máy móc; lò xo [bộ phận của máy]; má phanh không dùng cho xe cộ; 
van xả hơi; van [bộ phận của máy]; bộ điều chỉnh áp suất [bộ phận của máy]; nắp van [bộ 
phận của máy móc]; van xả. 

 

Nhóm 08: Dụng cụ có lưỡi sắc [công cụ cầm tay]; dụng cụ bào; dùi; dụng cụ đột, dập 
[công cụ cầm tay]; kìm bấm, tỉa, cắt móng; giũa với bề mặt là bột nhám; rìu nhỏ; cưa 
[dụng cụ cầm tay]; đục; mũi khoan tâm [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ để bắt, chỉnh đinh ốc 
[dụng cụ cầm tay]; bàn ren [dụng cụ cầm tay]; mũi kim cương cắt kính [bộ phận phụ của 
dụng cụ cầm tay]; dụng cụ khoan; lưỡi cắt [dụng cụ cầm tay]; dụng cụ cắt ống; khoan tay 
[dụng cụ cầm tay]; dao nhíp; dụng cụ doa; dao phạt; dao cắt, xén gọt; cưa soi; dụng cụ 
cầm tay, thao tác thủ công; nhíp. 

 

Nhóm 09: Vật dụng nút lỗ tai cho thợ lặn; mũ bảo hiểm; thiết bị đo khoảng cách; bộ dò; 
thiết bị đo, bằng điện; pin điện; pin quang điện; pin mặt trời; thiết bị sạc cho pin điện; 
nam châm; găng tay bảo hộ phòng chống tai nạn; mặt nạ phòng độc để lọc không khí; mặt 
nạ chống khí độc; mặt nạ dùng khi hàn; mặt nạ phòng độc [không dùng cho hô hấp nhân 
tạo]; kính đeo mắt; ống nhòm; dây đẫn điện. 

 

Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; đèn; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi 
ốt phát quang [LED]; đèn chùm; đèn pin [đèn để soi sáng]; đèn ô tô [chiếu sáng]; đèn 
chiếu sáng; đèn trần; bóng đèn. 

 

Nhóm 12: Xe đẩy bằng tay; xe cút kít; toa xe chở hàng; xe thô sơ do súc vật kéo; xe đẩy 
hai bánh; xe đạp 3 bánh để chở hàng. 

 

Nhóm 16: Hồ dán bằng tinh bột cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; chất dính [keo 
dán] cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói; 
túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; tờ giấy [văn phòng phẩm]; vật phẩm bằng bìa cứng; giấy 
cho thiết bị ghi; văn phòng phẩm; bút lông dùng cho hoạ sỹ. 

 

Nhóm 17: Băng dính không dùng cho mục đích y tế, văn phòng hoặc gia dụng; van bằng 
cao su ấn độ hoặc sợi đã lưu hoá; đệm lót; chất cách điện, cách nhiệt; găng tay cách điện, 
cách nhiệt; chất cách ly cho ống dẫn điện; phớt cách điện, cách nhiệt; vòng đệm bằng cao 
su hoặc bằng sợi lưu hoá; dây bằng cao su; bao [phong bì, túi nhỏ] bằng cao su để bao 
gói. 
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Nhóm 20: Tấm nâng chuyển hàng, không bằng kim loại; đồ chứa đựng không bằng kim 
loại [để lưu kho, vận chuyển]; hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo; đồ đạc trong nhà. 

 
Nhóm 21: Găng tay lao động bằng vải; găng tay làm vườn; găng tay dùng để chế biến 
thực phẩm; găng tay dùng cho mục đích gia dụng; dụng cụ vắt đùng cho cây lau sàn; dụng 
cụ cho mục đích gia dụng; cái kẹp phơi quần áo; ván để giặt; chậu giặt; giàn treo quần áo 
[hong khô]. 

 
Nhóm 22: Đai, không bằng kim loại để bốc dỡ vật nặng; dây bện; cáp không bằng kim 
loại; dây chão, không bằng kim loại; dây đai, không bằng kim loại để buộc hoặc quấn; 
dây đai bằng sợi gai đầu. 

 
Nhóm 25: Giày; dép; dép đi trong nhà; giầy ống ngắn; tấm che mắt khi ngủ; tạp dề [trang 
phục]; găng tay [trang phục]; chế phục; mũ lưỡi trai [đồ đội đầu]. 

 
 

(210) 4-2013-05004 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.15; 26.1.1; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và dịch vụ Sinh 
Thái Xanh  (VN) 
Số 11, ngõ 15, phố Vương Thừa Vũ, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Cá không còn sống; động vật giáp xác, không còn sống; thịt; gia cầm không 

còn sống; rau đã được bảo quản.  
 

Nhóm 31: Rau củ quả tươi; cá còn sống; động vật còn sống.  
 
 

(210) 4-2013-05005 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A2.3.16; 2.3.8; 26.1.1; A2.3.17 
(591) Tím, cam. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất và dịch vụ Sao Nam  
(VN) 
Số 10, Nguyễn Chính, Tân Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc da mặt và cơ thể; dầu gội đầu; xà phòng; nước hoa; phấn 

trang điểm.  
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(210) 4-2013-05006 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.3.1 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất và dịch vụ Sao Nam  
(VN) 
Số 10, Nguyễn Chính, Tân Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc da mặt và cơ thể; dầu gội đầu; xà phòng; nước hoa; phấn 

trang điểm.  
 
 

(210) 4-2013-05007 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất và dịch vụ Sao Nam  
(VN) 
Số 10, Nguyễn Chính, Tân Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm chăm sóc da mặt và cơ thể; sữa tắm; dầu gội đầu.  
 
 

(210) 4-2013-05008 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.5.6; A2.5.23 
(591) Hồng đậm, xanh dương, xanh lục, cam, 

hồng nhạt, tím, đen, nâu, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất và dịch vụ Sao Nam  
(VN) 
Số 10, Nguyễn Chính, Tân Mai, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; núm vú giả cho trẻ em bú bình; núm vú giả cho trẻ em 

ngậm.  
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(210) 4-2013-05009 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Hoàng Long « 
tô  (VN) 
Số 1173, quốc lộ 80, ấp Phước Hòa, xã 
Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 01: Khí ôxy công nghiệp (khí hóa lỏng).  
 
 

(210) 4-2013-05010 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh, đen. 
(731) Công ty cổ phẩn dược phẩm 44  

(VN) 
Số 42, ngõ 19, Trần Quang Diệu, ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng.   
 
 

(210) 4-2013-05011 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh, đen. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 44  

(VN) 
Số 42, ngõ 19, Trần Quang Diệu, ¤ Chợ 
Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng. 
 
 

(210) 4-2013-05012 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) SHAN DONG SHOFINE SEED 
TECHNOLOGY CO., LTD   (CN) 
Jiajin Road No. 1 Jiaxiang County Shan 
Dong Province, P.R. China 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Đậu tươi; cây trồng; quả tươi; rau tươi; hạt [hạt giống]; thức ăn cho gia súc; 
cây; động vật sống; sợi nấm để nhân giống; hạt giống thực vật. 

 
 

(210) 4-2013-05013 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.13.25; 1.15.5; 3.7.17; A26.11.12 
(731) SHAN DONG SHOFINE SEED 

TECHNOLOGY CO., LTD    (CN) 
Jiajin Road No. 1 Jiaxiang County Shan 
Dong Province, P.R. China 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 31: Đậu tươi; cây trồng; quả tươi; rau tươi; hạt [hạt giống]; thức ăn cho gia súc; 
cây; động vật sông; sợi nấm để nhân giống; hạt giống thực vật.  

 
 

(210) 4-2013-05014 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) SHAKEY'S INTERNATIONAL 
LIMITED   (HK) 
17/F, Yen Sheng Building, 64 Hoi Yuen 
Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở 
sôcôla; đồ uống trên cơ sở trà; bánh mỳ; bánh ngọt; cà phê; bột nhồi; bánh pizza; mì 
spaghetti (mì ống kiểu ý); trà ướp lạnh; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]. 

 
 

(210) 4-2013-05017 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.11 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

VTC Công Nghệ và Nội Dung Số  
(VN) 
Tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, 
phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính; phần cứng máy tính; phần mềm máy tính cho những 
mạng và ứng dụng điện toán đám mây. 

 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh và quản trị kinh doanh liên quan đến các hoạt động của 
các ứng dụng và mạng máy tính đám mây; quản lý kinh doanh trung tâm cơ sở dữ liệư, 
dịch vụ quản lý kinh doanh và quản trị kinh doanh hỗ trợ việc sử dụng mạng máy tính 
toàn cầu; quản lý cơ sở dữ liệu. 
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Nhóm 37: Lắp dặt và bảo trì liên quan đến máy tính, mạng máy tính, hệ thống viễn thông 
và thiết bị xử lý dữ liệu; lắp đặt và bảo trì các ứng dụng và mạng điện toán đám mây. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp truy cập đến hệ điều hành và các ứng dụng máy tính đã được 
lưu trữ thông qua internet; chuyển tải, truyền, lưu trữ điện tử và truyền điện tử theo dòng 
liên tục các dữ liệu, văn bản, hình ảnh, phần mềm, tập tin, siêu văn bản, các trang web, 
thông tin, tài liệu, âm nhạc, tác phẩm nghe nhìn thông qua một mạng truyền thông toàn 
cầu hoặc mạng điện toán đám mây. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp môi trường máy tính điện toán đám mây 
và áo có thể truy cập được qua lnternet nhằm mục đích lưu trữ) quản lý và cộng tác cùng 
sáng tạo các tập tin và dữ liệu điện tử trực tuyến; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực mạng điện 
toán đám mây và các ứng dụng; cung cấp phần mềm điều hành trực tuyến không tải về 
được để truy cập và sử dụng mạng điện toán đám mây; tư vấn chuyển giao công nghệ 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin, dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực dịch vụ an ninh internet 
và mạng. 

 
 

(210) 4-2013-05018 (220) 19.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.4.2; A26.4.24 
(591) Nâu trắng, xanh. 
(731) Nguyễn Thị Tú Oanh  (VN) 

Số 91 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Các loại mỹ phẩm: kem làm trắng da; dầu dưỡng tóc; mặt nạ làm đẹp; chế 
phẩm tẩy trang; dầu gội đầu. 

 
Nhóm 35: Mua bán; xuất nhập khẩu các loại hóa mỹ phẩm: kem làm trắng da, dầu dưỡng 
tóc, măt nạ làm đẹp, chế phẩm tẩy trang, dầu gội đầu, phấn trang điểm, son môi dùng cho 
lĩnh vực làrn đẹp. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; xoa bóp; dịch vụ tắm hơi, dịch vụ xăm hình, dịch vụ 
chăm sóc sắc đẹp, dịch vụ chăm sóc da. 

 
 

(210) 4-2013-05019 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng, cam. 

(540) 

  

(731) Huỳnh Thị Hương Giang  (VN) 
K4 thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, 
tỉnh Khánh Hòa 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào. 
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(210) 4-2013-05020 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
GNP  (VN) 
128/21 Thiên Phước, phường 9, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-05021 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.17.11; A25.7.21; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Vàng đồng, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ điện & xây 
dựng Thuận Tiến  (VN) 
160/11 Nguyễn Duy Dương, phường 3, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Bảng điều khiển (điện); thiết bị điện để điều khiển từ xa thao tác công nghiệp; 
máy tính (ghi) tiền mặt. 

 

Nhóm 11: Thiết bị và trang bị làm lạnh; quầy lạnh trưng bày; thiết bị và máy làm lạnh; 
thiết và dụng cụ để nấu nướng; thiết bị & trang bị thông gió (điều hòa không khí); thiết bị 
điều hòa không khí. 

 
 

(210) 4-2013-05022 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xanh dương, vàng đồng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ điện & xây 
dựng Thuận Tiến  (VN) 
160/11 Nguyễn Duy Dương, phường 3, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Bảng điều khiển (điện); thiết bị điện để điều khiển từ xa thao tác công nghiệp; 
máy tính (ghi) tiền mặt.   

 

Nhóm 11: Thiết bị và trang bị làm lạnh; quầy lạnh trưng bày; thiết bị và máy làm lạnh; 
thiết và dụng cụ để nấu nướng; thiết bị & trang bị thông gió (điều hòa không khí); thiết bị 
điều hòa không khí. 

 
 

(210) 4-2013-05023 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xanh dương, vàng đồng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ điện & xây 
dựng Thuận Tiến  (VN) 
160/11 Nguyễn Duy Dương, phường 3, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 09: Bảng điều khiển (điện); thiết bị điện để điều khiển từ xa thao tác công nghệp; 
máy tính (ghi) tiền mặt. 

 

Nhóm 11: Thiết bị và trang bị làm lạnh; quầy lạnh trưng bày; thiết bị và máy làm lạnh; 
thiết và dụng cụ để nấu nướng; thiết bị & trang bị thông gió (điều hòa không khí); thiết bị 
điều hòa không khí. 

 
 

(210) 4-2013-05025 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ, đen. (540) 

  

(731) Công ty TNHH hình khối VI NA  
(VN) 
P.201, 123 Lê Lợi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; máy pha cà phê dùng điện; dụng cụ nấu nướng 
dùng điện; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); tủ lạnh; hệ thống và thiết bị làm lạnh. 

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; chế phẩm ngũ cốc; sôcôla; cà phê; bánh kẹo; sôcôla 
nhuyễn dạng sệt. 

 

Nhóm 32: Bia, đồ uống không cồn, nước uống có ga, bia mạch nha; xi rô dùng cho đồ uống. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt và sủa chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp 
đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh. 

 

Nhóm 41: Đào tạo thực hành; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; khóa đào tạo từ xa; huấn luyện. 
 
 

(210) 4-2013-05026 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Trắng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hình khối VI NA  
(VN) 
P.102, 123 Lê Lợi, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; máy pha cà phê dùng điện; dụng cụ nấu nướng 
dùng điện; lò vi sóng (thiết bị nấu nướng); tủ lạnh; hệ thống và thiết bị làm lạnh.  

 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; chế phẩm ngũ cốc; sôcôla; cà phê; bánh kẹo; sôcôla 
nhuyễn dạng sệt.  

 

Nhóm 32: Bia, đồ uống không cồn; nước uống có ga; bia mạch nha; xi rô dùng cho đồ uống.  
 

Nhóm 37: Chi tiết: lắp đặt và sủa chữa thiết bị điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy 
móc; lắp đặt và sửa chữa các thiết bị làm lạnh.  

 
Nhóm 41: Đào tạo thực hành; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy; khóa đào tạo từ xa; huấn luyện. 
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(210) 4-2013-05027 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Cường  (VN)
91 Nguyễn Thái Học, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 07: Động cơ nổ (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ). 
 
 

(210) 4-2013-05028 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.1; 25.1.25; 24.9.1 
(731) Hoàng Đức Minh   (VN) 

Lô 13 dãy M4 TT6, Bắc Linh Đàm, 
phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt các loại: bánh ga tô, bánh kem các loại; bánh mỳ; bánh qui.  
 
 

(210) 4-2013-05030 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 26.3.1; 26.13.25; A26.11.12; 
26.7.25; A25.7.21; A8.5.4; 3.7.14; 
A3.7.24 

(591) Xanh lá non, xanh dương, đỏ, đen, trắng, 
nâu. 

(540) 

  

(731) Tổng công ty Khánh Việt 
(KHATOCO)   (VN) 
84 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa   

 

(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm thịt đà điểu cấp đông; các sản phẩm thịt đà điểu tươi.  
 
 

(210) 4-2013-05031 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) NIPPON STEEL & SUMIKIN METAL 
PRODUCTS CO., LTD.  (JP) 
17-12 Kiba 2-chome, Koto-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại dùng cho xây dựng hoặc công trình.  
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(210) 4-2013-05032 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.1; 26.7.25; 26.5.1; 7.3.11; 26.15.15 
(591) Xanh tím, xanh nước biển, vàng, ghi 

xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Kim 
Phát   (VN) 
Số 53 phố Dịch Vọng, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản: sàn giao dịch bất động sản; đánh giá bất động sản; quản lý bất 

động sản; tư vấn bất động sản. 
 
 

(210) 4-2013-05033 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Lê Thị 
Minh Hương  (VN) 
Số 493 Lê Văn Sỹ, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ thể thao như vợt tennis, vợt cầu lông, quần áo thể thao, giầy 

thể thao, mũ thể thao, bóng thể thao các loại.  
 
 

(210) 4-2013-05034 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Trần Văn Kha  (VN) 
Số 24 ngõ 83, Đào Tấn, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 

(210) 4-2013-05036 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Vàng cam. (540) 

 

(731) Công ty TNHH BeLife Quốc Tế  
(VN) 
Số 71C, ngõ 8, Cầu Bươu, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị và máy để làm sạch nước; bộ thu năng lượng mặt trời; thiết bị để làm 

sạch nước uống.  
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(210) 4-2013-05037 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Bình Vinh Sài Gòn  (VN) 
6/1/56 quốc lộ 1A, khu phố 1, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Rau câu, thạch dừa, thạch.  
 

Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt, bánh qui, bánh nướng, bánh hấp, kem lạnh.  
 
 

(210) 4-2013-05038 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.17.11 
(591) Đen, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại kỹ nghệ Đá Hoa 
Cương VIETSTONE  (VN) 
37 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, đá granite, đá cẩm thạch.  
 
 

(210) 4-2013-05039 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) ABBOTT PRODUCTS OPERATIONS 
AG   (CH) 
Hegenheimermattweg 127, 4123 
Allschwil, Switzerland  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dược.  
 
 

(210) 4-2013-05045 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.17.17; 24.17.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Thành Nguyễn  (VN) 
55/16/3/15 đuờng Tây Lân, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2013-05047 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 24.15.1 
(591) Đen, cam. 
(731) U TURN TAX REFUND L.L.C  (AE) 

P.O Box 506797, Suites - 704 & 705, 
Liberty House, DIFC, Dubai, United 
Arab Emirates 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 

CONSULT LTD.,LLC.) 
 

(511)   Nhóm 35: Kế toán; tư vấn nghiệp vụ thương mại; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ cố vấn 
điều hành kinh doanh; lập bản khai thuế; thông tin kinh doanh. 

 
 

(210) 4-2013-05048 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thuận Phú  (VN) 
22/61 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc chữa bệnh cho người, thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho ngành y; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; các chất ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-05049 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Thuận Phú   (VN) 
22/61 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc chữa bệnh cho người; thuốc đông y; thực phẩm dinh dưỡng 
dùng cho ngành y; thực phẩm chức năng dùng cho ngành y; các chất ăn kiêng dùng cho 
mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-05050 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Trắng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất phụ 
liệu may Gia Phát  (VN) 
35/14 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
1259 

(511)   Nhóm 26: Dây khoá kéo (dùng cho may mặc). 
 
 

(210) 4-2013-05051 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm và 

thương mại Thành Công   (VN) 
Km 6 + 200, quốc lộ 38, Hạp Lĩnh, thành 
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 10: Que thử thai; thiết bị và dụng cụ y tế.  
 
 

(210) 4-2013-05052 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 16.1.4; A16.1.5 
(591) Vàng, trắng, xanh lam, xanh nước biển. 
(731) Công ty TNHH cung cấp giải 

pháp dịch vụ Giá Trị Gia Tăng  
(VN) 
Số 124 đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 

danh (VIFALAW) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ thu, truyền, tái tạo, giải mã, xử lý tín hiệu truyền hình; bộ tích hợp truyền 

thông đa phương tiện; máy thu tín hiệu truyền hình; bộ thiết bị đầu cuối giải trí đa phương 
tiện. 

 
 

(210) 4-2013-05053 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) CHINA SHAOXING YELLOW RICE 

WINE GROUP CO., LTD.   (CN) 
Beihai Bridge, Shaoxing, Zhejiang, 
China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; rượu mạnh [đồ uống]; rượu sakê; rượu vang; chiết xuất trái cây có 

cồn; rượu uýt ki; rượu giúp tiêu hóa [rượu mùi và rượu mạnh]; đồ uống có cồn, trừ bia. 
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(210) 4-2013-05054 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và thiết bị y tế Minh 
Thành  (VN) 
Tập thể công ty đá ốp lát & vật liệu xây 
dựng, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-05056 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
công nghệ Hồng Phát  (VN) 
P.308, tòa nhà H10, KĐT Mới Việt 
Hưng, phường Giang Biên, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Lò đốt rác thải y tế.  

 
 

(210) 4-2013-05057 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại & 
công nghệ Hồng Phát   (VN) 
P.308, tòa Nhà H10, KĐT Mới Việt 
Hưng, phường Giang Biên, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Lò đốt rác thải y tế. 

 
 

(210) 4-2013-05058 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại & 
công nghệ Hồng Phát   (VN) 
P.308, tòa nhà H10, KĐT Mới Việt 
Hưng, phường Giang Biên, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Lò đốt rác thải y tế. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-05059 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại & 
công nghệ Hồng Phát   (VN) 
P.308, tòa nhà H10, KĐT Mới Việt 
Hưng, phường Giang Biên, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Lò đốt rác thải y tế. 
 
 

(210) 4-2013-05061 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Nature 
Việt Nam   (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2013-05062 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Nature 
Việt Nam    (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2013-05063 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Nature 
Việt Nam    (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
1262 

(210) 4-2013-05064 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Nature 
Việt Nam    (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2013-05065 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Nature 
Việt Nam    (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2013-05066 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược Nature 
Việt Nam   (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2013-05067 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 
Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, xà phòng.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-05068 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 
Lô D5A Tân Kiên- Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-05069 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhân Sinh   (VN) 
DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-05070 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhân Sinh    (VN) 
DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-05071 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhân Sinh    (VN) 
DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-05072 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhân Sinh  (VN) 
DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-05073 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Nhân Sinh    (VN) 
DB29 Bàu Cát 6, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-05074 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hà Tây   (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-05075 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Bùi Thế Hạnh   (VN) 
Số 433 chung cư Ehome KP6, phường 
Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng, nước ép trái cây, nước uống đóng chai.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-05077 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh. 
(731) Phòng chẩn trị y học cổ 

truyền tư nhân Thầy Ba Nhỏ  
(VN) 
608/31 Trần Hưng Đạo, phường Bình 
Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 44: Khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. 
 
 

(210) 4-2013-05078 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.1.14; 3.1.16; 26.4.2 
(591) Trắng, đen, nâu, nâu đậm. 
(731) TEDDY HOUSE CO., LTD.   (TH) 

1189 Moo 4 Soi Darn-samrong 22, 
Sukhumvit Road, Samrong Nua, Muang, 
Samutprakan 10270, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP COM.,LTD)
 

(511)   Nhóm 28: Búp bê, quần áo cho búp bê, nhà của búp bê, vợt, gấu bông, đồ chơi, đồ chơi 
bằng nhung, phụ kiện cho búp bê, đồ trang sức cho búp bê (được sử dụng như đồ chơi), đồ 
đạc đồ chơi, xe cộ đồ chơi, quần áo cho gấu bông, xe cộ dùng cho gấu bông, đồ chơi có 
hình gấu bông, phụ kiện cho gấu bông, vật dụng được bán thành bộ dùng để làm búp bê 
và gấu bông, vật dụng được bán thành bộ dùng để làm quần áo cho búp bê và gấu bông. 

 

(210) 4-2013-05079 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) SAMSUNG C & T CORPORATION  
(KR) 
1321-20, Seocho Dong, Seocho-Gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 04: Năng lượng điện.  
 

Nhóm 12: Xe đạp chạy bằng điện; xe scutơ chạy điện (xe cộ); xe mô tô hai bánh (xe cộ); 
xe ô tô con chạy điện; động cơ chạy điện dùng cho xe ô tô con; động cơ chạy điện dùng 
cho phương tiện giao thông trên bộ. 
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(210) 4-2013-05081 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-
si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; dụng cụ [bộ phận của máy]; động cơ điện và động cơ (không 

dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); chổi chạy bằng điện (bộ phận của máy); máy 
cắt cỏ chạy bằng điện; tua vít máy chạy điện dùng cho máy móc; máy hàn điện; khoan 
điện; búa điện; khoan tay điện; máy xúc.  

 
Nhóm 09: Pin điện; sạc đa năng; pin quang điện (pin quang vontaic); pin nhiên liệu; pin 
dùng cho điện thoại di động; bình ắc quy điện; pin mặt trời; điện thoại di động; máy nghe 
nhạc MP3; máy tính cá nhân siêu di động; máy ảnh; máy quay video xách tay có kèm 
theo bộ phận ghi hình; máy tính bảng. 

 
 

(210) 4-2013-05082 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Tiến 

Việt  (VN) 
Số 23B, tổ 71, phường Thổ Quan, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng xe đạp cụ thể như: yên xe đạp, tay lái, cọc lái, bàn đạp.  

 
 

(210) 4-2013-05083 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.1; 26.4.2 
(591) Xanh đen, trắng, da cam. 
(731) Công ty cổ phần Sao Tháng 

Tám Việt Nam   (VN) 
Tầng 2, tòa nhà CK Plaza, số 19-21 Đinh 
Tiên Hoàng, phường Hàng Bạc, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện (hội thảo, hội nghị); sản xuất chuơng trình truyền hình. 
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(210) 4-2013-05084 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 18.3.21; 18.3.23; 18.3.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ Thành 
Quốc Việt   (VN) 
Số 171 Nguyễn Hoàng, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 02: Hộp mực in đã có mực dùng cho máy photocopy, cho máy fax và cho máy in.  

 
 

(210) 4-2013-05085 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Cơ sở Quốc Tuấn   (VN) 
Số 161 Thanh Thủy, phường Thanh Bình, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 29: Hải sản chế biến như: cá bò tẩm, cá thu tẩm, mực tẩm. 

 
 

(210) 4-2013-05086 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 24.9.1; 26.4.1 
(591) Xanh dương đậm, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Đào Quốc Dũng  (VN) 
Số 169/10C, khu phố 6, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ len; sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ bằng bông; sợi cao 

su dùng cho ngành dệt. 
 
 

(210) 4-2013-05087 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.21; 5.5.19; A5.5.20; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Đào Quốc Dũng   (VN) 
Số 169/10C, khu phố 6, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ len; sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ bằng bông; sợi cao 

su dùng cho ngành dệt. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-05088 (220) 20.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.4.1 
(591) Xanh nhạt, trắng, ghi. 

(540) 

  

(731) Đào Quốc Dũng  (VN) 
Số 169/10C, khu phố 6, phường Đông Hưng
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ len; sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ bằng bông; sợi cao 
su dùng cho ngành dệt. 

 
 

(210) 4-2013-05089 (220) 20.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) A17.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh nhạt, đen, trắng. 

(540) 

  

(731) Đào Quốc Dũng   (VN) 
Số 169/10C, khu phố 6, phường Đông Hưng
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ len; sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ bằng bông; sợi cao 
su dùng cho ngành dệt.  

 
 

(210) 4-2013-05090 (220) 20.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) A5.11.13; 26.4.1 
(591) Xanh, trắng. 

(540) 

  

(731) Đào Quốc Dũng   (VN) 
Số 169/10C, khu phố 6, phường Đông Hưng
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 23: Sợi và chỉ len; sợi và chỉ thêu; sợi và chỉ để khâu; sợi và chỉ bằng bông; sợi cao 
su dùng cho ngành dệt. 

 
 

(210) 4-2013-05091 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
thương mại Lưỡng Hiệp  (VN) 
206/7A Lê Văn Thọ, tổ 11, khu phố 11, 
phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh gồm: điện thoại di động, 
tai nghe; vật mang dữ liệu từ tính: thẻ nhớ; thiết bị dùng để truyền dẫn, biến đổi, tích, điều 
chỉnh năng lượng điện: pin điện thoại, sạc điện thoại. 

 

Nhóm 35: Mua bán: điện thoại di động, tai nghe, thẻ nhớ, pin điện thoại, sạc điện thoại 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-05092 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) ASIATIC AGRICULTURAL 
INDUSTRIES PTE. LTD   (SG) 
150 Gul Circle, Singapore 629607  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2013-05093 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) ASIATIC AGRICULTURAL 
INDUSTRIES PTE. LTD   (SG) 
150 Gul Circle, Singapore 629607   

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2013-05094 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) ASIATIC AGRICULTURAL 
INDUSTRIES PTE. LTD   (SG) 
150 Gul Circle, Singapore 629607   

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 
 
 

(210) 4-2013-05095 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) ASIATIC AGRICULTURAL 
INDUSTRIES PTE. LTD   (SG) 
150 Gul Circle, Singapore 629607    

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-05096 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) ASIATIC AGRICULTURAL 
INDUSTRIES PTE. LTD   (SG) 
150 Gul Circle, Singapore 629607    

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 
 
 

(210) 4-2013-05097 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) ASIATIC AGRICULTURAL 
INDUSTRIES PTE. LTD   (SG) 
150 Gul Circle, Singapore 629607    

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 
 
 

(210) 4-2013-05098 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) ASIATIC AGRICULTURAL 
INDUSTRIES PTE. LTD   (SG) 
150 Gul Circle, Singapore 629607    

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu. 
 
 

(210) 4-2013-05101 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.5.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh nước biển, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH Long Hải  (VN) 

Cụm công nghiệp khu 2, phường Cẩm 
Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 

(511)   Nhóm 29: Thạch rau câu.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-05102 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) CITIGROUP INC.   (US) 
399 Park Avenue, New York, New York 
10043, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, cụ thể là dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ 

cho vay và cấp vốn cho mục đích thương mại và tiêu dùng; dịch vụ môi giới bất động sản 
và thế chấp; quản lý, lập kế hoạch và tư vấn về tín thác, tài sản và ủy thác; dịch vụ tư vấn 
đầu tư, tư vấn đầu tư quỹ và tư vấn đầu tư chứng khoán; dịch vụ môi giới và mua bán 
chứng khoán cho người khác; dịch vụ hỗ trợ giao dịch tài chính an toàn, cụ thể là chuyển 
vốn bằng điện tử, giao dịch tiền mặt bằng điện tử, giao dịch thẻ tín dụng bằng điện tử, 
thanh toán hóa đơn bằng điện tử, và ghi nợ bằng điện tử; và dịch vụ bảo hiểm, cụ thể là 
hợp đồng bảo hiểm và môi giới hợp đồng bảo hiểm tài sản, bảo hiểm thương tật, bảo hiểm 
nhân thọ và hợp đồng đóng phí bảo hiểm thường niên; cung cấp thông tin và tin tức tương 
tác trực tuyến về ngành công nghiệp tài chính và ngân hàng qua mạng máy tính toàn cầu. 

 
 

(210) 4-2013-05103 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 7.1.1; A25.1.10; 5.13.6 
(591) Nâu đỏ, đỏ, nâu nhạt, xám. 
(731) Công ty TNHH Sen Việt  (VN) 

93AB Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc 
Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; quán rượu 

nhỏ; nhà hàng ăn uống tự phụ vụ; dịch vụ khách sạn.  
 
 

(210) 4-2013-05105 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Ngô 
Mẫn  (VN) 
12 đường 18, phường 4, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa: hệ thống điện dân dụng và công nghiệp, hệ thống xử 

lý nước thải, xử lý khí thải; hệ thống kiểm soát quá trình sản xuất; lắp đặt máy móc và lắp 
đặt các thiết bị phụ tùng thay thế cho các công trình xây dựng, công nghiệp và nông 
nghiệp. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-05106 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.7.10; 3.9.1; 26.1.1 
(591) Đỏ đô nhạt, vàng, vàng nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tổng hợp An 
Phó Sang  (VN) 
Số 09 đường Lê Văn Hưng, phường 
Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định  

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến, vi (vây) cá mập, bào ngư, hải sâm, hải mã (tất cả các sản phẩm trên đã 

qua chế biến). 
 

Nhóm 35: Mua bán tổ yến khô; trưng bày sản phẩm, quản lý qúa trình đặt hàng.  
 

Nhóm 40: Gia công chế biến tổ yến, vi cá khô. 
 
 

(210) 4-2013-05107 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH tổng hợp An 
Phó Sang  (VN) 
Số 09 đường Lê Văn Hưng, phường 
Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định  

 
(511)   Nhóm 40: Gia công chế biến tổ yến, vi cá khô. 

 
 

(210) 4-2013-05109 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.13; A5.7.23 
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; hỗ trợ quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; cho thuê máy và 

thiết bị văn phòng; sắp xếp và tiến hành các hội chợ thương mại, triển lãm thương mại và 
triển lãm phục vụ cho mục đích thương mại và quảng cáo trong lĩnh vực máy vi tính, phần 
mềm máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, điện thoại di động, và thiết bị điện tử 
tiêu dùng; xúc tiến bán hàng cho người khác; cung cấp thông tin kinh doanh; phổ biến các 
thông báo quảng cáo; dịch vụ giới thiệu về sản phẩm trên phương tiện thông tin đại 
chúng, cho mục đích bán lẻ; tư vấn quản lý và tổ chức kinh doanh; dịch vụ người mẫu 
phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; cung cấp thông tin, tư vấn và cố vấn 
liên quan đến các dịch vụ trên.   

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-05110 (220) 23.08.2011 
(641) 4-2011-17457 (441) 27.05.2013 

(531) A25.1.10; 25.1.9; 25.1.25; 5.7.1 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Trung Nguyên  (VN) 
82-84 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hoà tan. 
 
 

(210) 4-2013-05111 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Hà Đồng Tâm   (VN)
71 đường Tân Chánh Hiệp, tổ 47, khu 
phố 10, phường Tân Chánh Hiệp, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  
 
 

(210) 4-2013-05112 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Hà Đồng Tâm  (VN) 
71 đường Tân Chánh Hiệp, tổ 47, khu 
phố 10, phường Tân Chánh Hiệp, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
 
 

(210) 4-2013-05114 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A26.1.24 
(731) PALAMA-LAPA COMPANY 

LIMITED  (TH) 
657/120-121 Charansanitwong 41, 
Arunamarin, Bangkoknoi, Bangkok 
10700 Thailand. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-05115 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 7.1.24; 7.3.11 
(731) Đào Anh Tuấn  (VN) 

21 Nguyễn Khắc Nhu, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống do nhà hàng tự chế biến.  
 
 

(210) 4-2013-05116 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh dương, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch
vụ xây dựng Vạn Cát  (VN) 
135/25 Hoà Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm nóng nước: máy nước nóng năng lượng mặt trời; thiết bị tích nhiệt: 
bình bảo ôn. 

 
 

(210) 4-2013-05117 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại dịch
vụ xây dựng Vạn Cát  (VN) 
135/25 Hoà Hưng, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm nóng nước: máy nước nóng năng lượng mặt trời; thiết bị tích nhiệt: 
bình bảo ôn. 

 
 

(210) 4-2013-05118 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Hồng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ & truyền 
thông Phụ Nữ 8  (VN) 
Số 11, đường 2D, khu dân cư Nam Hùng 
Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, tổ chức triển lãm, hội chợ thương mại; mua bán hàng may mặc, 
giày dép, hàng da, giả da, thực phẩm, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, chè, 
đường, sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột và 
tinh bột, đồ uống, thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và các vật phẩm vệ sinh.  

 
Nhóm 39: Đặt chỗ các chuyến đi, dịch vụ hướng dẫn khách du lịch, vận chuyển hành 
khách, tham quan (du lịch).  

 
Nhóm 41: Dàn dựng băng hình, dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình. 

 
 

(210) 4-2013-05119 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Hồng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ & truyền 
thông Phụ Nữ 8    (VN) 
Số 11, đường 2D, khu dân cư Nam Hùng 
Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, tổ chức triển lãm, hội chợ thương mại; mua bán hàng may mặc, 

giày dép, hàng da, giả da, thực phẩm, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, chè, 
đường, sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột và 
tinh bột, đồ uống, thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và các vật phẩm vệ sinh.  

 
Nhóm 39: Đặt chỗ các chuyến đi, dịch vụ hướng dẫn khách du lịch, vận chuyển hành 
khách, tham quan (du lịch).   

 
Nhóm 41: Dàn dựng băng hình, dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình. 

 
 

(210) 4-2013-05120 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Dương Ngọc Hoàn   (VN) 

Tổ dân phố Thắng Lợi, phường Dương 
Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lào. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-05123 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.9; 26.3.1 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Thiên Long  (VN) 
Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công 
nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 16: Bút viết (đồ dùng văn phòng); bút bi; bút máy; bút chì; bút dạ quang; bút xóa.  
 
 

(210) 4-2013-05124 (220) 20.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A3.7.24; 3.7.3; 26.1.2 
(591) Vàng, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giống gia cầm 
Phùng Dầu Sơn  (VN) 
Thôn Dầu Sơn, xã Suối Tân, huyện Cam 
Lâm, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 31: Gia cầm để làm giống, gia cầm để cung cấp giống; trứng gà đã được thụ tinh 
dùng để ấp; gia cầm sống; động vật sống. 

 
 

(210) 4-2013-05126 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ, xám. (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ Phúc Đảo  
(VN) 
166 - 168 Bạch Đằng, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động do nhà hàng thực hiện. 
 
 

(210) 4-2013-05127 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 1.5.1 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xuất nhập khẩu bao bì Hồng 
HÀ  (VN) 
205 BC Bến Vân Đồn, phường 05, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 16: Bao bì giấy; bao bì bằng giấy hoặc bằng nhựa để bao gói; giấy.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-05128 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sản phẩm Tự 
nhiên Việt Nam  (VN) 
Số 7 ngõ 419 Nguyễn Khang, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong y tế; thức ăn cho người bệnh, 

người ăn kiêng; thuốc thú y, được dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2013-05129 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.13.25; 22.1.15 
(591) Xanh, cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang Ninh 
Hiệp   (VN) 
A104, toà nhà C1-C2, lô C1, đường Man 
Thiện, phường Hiệp Phú, quận 9, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo. 
 
 

(210) 4-2013-05130 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Triệu Phú Dương  (VN) 
60/1 Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tivi, đầu đọc đĩa, loa, amply, micro, đầu lọc mixer.  

 
 

(210) 4-2013-05131 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.5; A26.11.12 (540) 

  

(731) Trần Nam Sơn  (VN) 
Số 10, ngõ 162/28 đường Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện; dich vụ quán ăn tự 

phục vụ; dịch vụ nhà hàng.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-05132 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.1; 26.1.1 (540) 

  

(731) Trần Nam Sơn  (VN) 
Số 10, ngõ 162/28 đường Khương Đình, 
phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ nhà hàng.  

 
 

(210) 4-2013-05133 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.15.15; 26.13.25 
(591) Xanh đậm, nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hệ thống xây 
dựng Châu Âu   (VN) 
Thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Khung kim loại dùng cho xây dựng; lớp phủ tường bằng kim loại; lớp phủ bằng 
kim loại dùng trong xây dựng và nhà ở; vật liệu xây dựng bằng kim loại; khung cửa sổ 
bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; tấm kim loại dùng cho xây 
dựng; mái che khe nối bằng kim loại cho các công trình xây dựng; máng xối bằng kim 
loại vật liệu xây dựng chịu lửa bằng kim loại; vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại.  

 

Nhóm 19: Kính tấm; dùng cho xây dựng; kính ngăn cách; cửa sổ bằng kính màu; kính cửa 
sổ cho xây dựng; kính an toàn.  

 
 

(210) 4-2013-05134 (220) 21.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 19.7.1; 25.1.15; 24.9.1; 24.1.1; 3.7.17 
(591) Đen, trắng, xanh lam, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Rượu Thủ Đô  
(VN) 
Số 104, ngõ 215 đường Tô Hiệu, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 
 

(210) 4-2013-05135 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần đầu tư An 
Phúc   (VN) 
Số 10, ngõ 126, đường Hoàng Văn Thái, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Dịch vụ Sở hữu trí tuệ 
KENFOX (KENFOX IP SERVICE CO.,LTD.)



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; chế phẩm để làm sạch; chế phẩm để giặt; chất tẩy rửa 
không dùng cho các hoạt động sản xuất và không dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dùng 
để đánh bóng.  

 
 

(210) 4-2013-05136 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dầu khí toàn 
cầu Việt Nam   (VN) 
75 Đức Giang, phường Đức Giang, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu bôi trơn động cơ). 
 
 

(210) 4-2013-05137 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dầu khí toàn 
cầu Việt Nam   (VN) 
75 Đức Giang, phường Đức Giang, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn (dầu bôi trơn động cơ). 
 

(210) 4-2013-05138 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Tím, đen, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ sản xuất 
Song Anh  (VN) 
752/18 Lạc Long Quân, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhãm 18: VÝ da, va li, «. 
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, tất đi chân của nữ, dây lưng bằng da (dùng cho quần áo).  
 

Nhóm 35: Mua bán ví da, dây lưng, va li, ô, quần áo, giày dép, tất đi chân của nữ. 
 
 

(210) 4-2013-05139 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) NGK SPARK PLUG CO., LTD.   (JP) 
14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, 
Nagoya City, 467-8525 Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(511)   Nhóm 07: Máy và máy công cụ như chìa vặn khí nén (bộ phận của máy), chìa vặn kiểu 
bánh cóc (bộ phận của máy), chìa vặn chạy điện, tuốc-nơ-vít chạy điện (chìa vặn), máy 
khoan chạy điện, mũi khoan (bộ phận của máy), dao khoét (máy móc), máy mài, búa (bộ 
phận của máy), búa tróc (bộ phận của máy), máy băm dùng dòng khí nén, máy cưa xoi 
(máy móc), máy đập dùng điện năng, máy đầm, máy nâng xích, máy phun cát, máy đóng 
cọc (máy móc), tời và ròng rọc xích; máy công cụ và dụng cụ cắt đi kèm (không phải loại 
thao tác bằng tay); dụng cụ cắt bằng gốm và khuôn cắt bằng gốm (không phải loại thao 
tác bằng tay); dụng cụ cắt bằng hơp kim cứng (không phải loại thao tác bằng tay); dụng 
cụ cắt bằng gốm-kim loại (không phải loại thao tác bằng tay); dụng cụ cắt kim loại mũi 
kim cương (không phải loại thao tác bằng tay); máy phay khía ren (máy móc); máy phay 
(máy móc); mũi hợp kim cứng để khoan (bộ phận của máy); dụng cụ cắt kim loại chịu 
mài mòn (không phải loại thao tác bằng tay). 

 
 

(210) 4-2013-05140 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 4.3.3; 1.5.1 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ son. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Bá Tuấn  (VN) 
Xóm 4, xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, 
tỉnh Ninh Bình 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 

 
 

(210) 4-2013-05141 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Đỏ son, vàng, xanh. 

(540) 

 

(731) Nguyễn Bá Tuấn  (VN) 
Xóm 4, xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, 
tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu (đồ uống có cồn). 

 
 

(210) 4-2013-05142 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Cửa hàng kính thuốc - đồng 
hồ - máy tính Toàn Chín  (VN) 
Số 88, tổ 25, phường Tân Quang, thành 
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán gọng kính, mắt kính, đồng hồ, máy tính các loại.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-05143 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
Việt Thái  (VN) 
Lô C5-1, C5-2, khu CN Hòa Xá, xã Lộc 
Hòa, thành phố Nam Định   

 
(511)   Nhóm 12: Xe đạp điện. 

 
 

(210) 4-2013-05144 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
Việt Thái  (VN) 
Lô C5-1, C5-2, khu CN Hòa Xá, xã Lộc 
Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn. 

 
 

(210) 4-2013-05145 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần liên doanh 
Việt - Thái  (VN) 
Lô C5-1, C5-2, khu CN Hòa Xá, xã Lộc 
Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 
Định  

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy điện. 

 
 

(210) 4-2013-05146 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A5.3.13; A5.1.16; A5.1.5 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh nõn chuối, 

trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
kinh doanh Yến Linh  (VN) 
Số 35, phố Nguyễn Tư Giãn, phường 
Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón các loại. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-05147 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) THE COCA-COLA COMPANY   (US) 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 
30313, USA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP 
COM.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia; đồ uống, cụ thể là nước uống, nước uống có hương liệu, nước khoáng (đồ 

uống) và nước uống có ga; đồ uống không chứa cồn, cụ thể là nước ngọt, nước uống tăng 
lực (không dùng cho mục đích y tế) và nước uống dùng trong thể thao (không dùng cho 
mục đích y tế); nước uống hoa quả; nước ép hoa quả; si-rô, chất cô đặc, bột và các chế 
phẩm dùng làm đồ uống, bao gồm nước uống có hương liệu, nước khoáng, nước có ga, 
nước ngọt, nước uống tăng lực (không dùng cho mục đích y tế), nước uống dùng trong thể 
thao (không dùng cho mục đích y tế), nước uống hoa quả và nước ép hoa quả; nước uống 
rau quả và nước ép rau quả. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí.  

 
 

(210) 4-2013-05148 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.4.2 
(591) Xanh da trời, xanh nước biển, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ và giải 
trí Thái Sơn Việt Nam  (VN) 
Thôn Cẩm Lý, xã An Lâm, huyện Nam 
Sách, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 

dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2013-05149 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Nguyễn Lê Hoàn  (VN) 
Xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào; các sản phẩm thực phẩm tôm, cua, cá, mực đã qua chế biến hoặc bảo 

quản. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo đặc sản.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-05150 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.1; 25.7.25; A26.1.24 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tửu Xưa  (VN) 
1371/1A1 đường An Phú Đông 10, 
phường An Phú Đông, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 

(210) 4-2013-05151 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Nguyễn Hoàng Hải  (VN) 
Tổ 1, ấp 10, xã Lộc Thiện, huyện Lộc 
Ninh, tỉnh Bình Phước  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-05153 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.5.2; A2.5.23 
(591) Đỏ, cam, trắng, đen. 
(731) DAINIPPON SUMITOMO PHARMA 

CO., LTD.   (JP) 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược chất tác động tới cơ quan tiêu hóa, dùng cho người và động vật.  

 
 

(210) 4-2013-05154 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.5.2; A2.5.23 
(591) Đỏ, cam, trắng, đen. 
(731) DAINIPPON SUMITOMO PHARMA 

CO., LTD.    (JP) 
6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược chất tác động tới cơ quan tiêu hóa, dùng cho người và động vật.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
1284 

(210) 4-2013-05155 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.2.7; A5.3.13; A5.3.14; 25.1.6 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây 

nhạt, vàng. 
(731) Công ty cổ phần sữa Việt Nam 

(VINAMILK)   (VN) 
10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa đặc; sữa tươi; sữa bột; sữa chua; pho mai; sữa đậu nành.  
 

Nhóm 32: Nước ép hoa quả; nước uống (đóng chai, đóng lon, đóng hộp); nước giải khát 
có ga và không ga; bia.  

 
 

(210) 4-2013-05156 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) S & B FOODS INC.   (JP) 

18-6, Nihonbashi, Kabuto-cho, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Hỗn hợp cà ri ăn liền; bữa ăn đã chế biến và đóng gói sẵn bao gồm chủ yếu 

thịt, cá, rau và nước sốt cà ri.  
 

Nhóm 30: Gia vị làm từ cải wa-sa-bi nghiền nhuyễn; mù tạt; tỏi đã chế biến để sử dụng 
làm gia vị; gừng đã chế biến để sử dụng làm gia vị; gia vị; gia vị ớt; gia vị hỗn hợp. 

 
 

(210) 4-2013-05157 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) PRIME PHARMACEUTICALS LTD.  

(IN) 
5, Sukh Shanti, 65 Nutan Laxmi Society, 
N.S. Road No. 8, Vile Parle (W), 
Mumbai - 400 049, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, chế phẩm dược dùng cho người.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-05160 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A2.3.16; 2.3.25 
(591) Trắng, nâu đỏ, nâu, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ đầu tư du lịch Miền 
Nam  (VN) 
158 Nguyễn Văn Thủ, phường Đakao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; ví đựng tiền; vali; túi du lịch; túi thể thao; ba lô.  
 

Nhóm 25: Quần áo thời trang các loại; giày dép thời trang các loại; thắt lưng (trang phục); 
mũ; khăn choàng vai. 

 
 

(210) 4-2013-05161 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.2 
(591) Vàng, trắng, nâu đỏ. 

(540) 

  

(731) Võ Văn Thành  (VN) 
68 Trần Văn Ơn, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm nhuộm tóc; dầu gội đầu; chế phẩm uốn tóc; chế phẩm duỗi tóc. 

 
 

(210) 4-2013-05162 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  (VN) 
124A Nguyễn Văn Tiên, khu phố 9, Tân 
Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực; mua bán thực phẩm; mua bán gạo; mua bán đồ uống các 
loại. 

 
 

(210) 4-2013-05163 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) KOLON I'NETWORKS.CORP.   (KR) 
Kolon Tower, Annex 1-22, Byeolyang-
Dong, Kwacheon City, Kyonggi-Do 427-
040, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-05164 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) KOLON I'NETWORKS.CORP.    (KR) 
Kolon Tower, Annex 1-22, Byeolyang-
Dong, Kwacheon City, Kyonggi-Do 427-
040, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-05165 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) KOLON I'NETWORKS.CORP.    (KR) 
Kolon Tower, Annex 1-22, Byeolyang-
Dong, Kwacheon City, Kyonggi-Do 427-
040, Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-05166 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.15; 26.1.2; A26.11.8 
(591) Xanh dương, xanh dương sẫm, trắng, đỏ.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
và thương mại Tân Hoàn 
Thành  (VN) 
A27B/13 ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (để uống).  

 
 

(210) 4-2013-05167 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.15; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dầu khí Gia 
Đình  (VN) 
D1 đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 04: Khí hóa lỏng (ga) dùng trong dân dụng và công nghiệp.  
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(210) 4-2013-05168 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần ARMEPHACO  
(VN) 
Số 118, phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-05169 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần ARMEPHACO  
(VN) 
Số 118, phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-05170 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần ARMEPHACO  
(VN) 
Số 118, phố Vũ Xuân Thiều, phường Phúc
Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-05171 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-05172 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược vật tư 
y tế Thành Vinh   (VN) 
Phòng 212 Nơ 20, khu đô thị Pháp Vân - 
Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-05173 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Kim 
Long   (VN) 
Lô số 2, khu A, tập thể Liên Cơ quan - 
Từ Liêm, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-05174 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-05175 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1; 25.5.25 
(591) Xanh, đỏ, vàng. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần trung Tâm 
Hàn Việt  (VN) 
Số 41/9 , đường K3, Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội 
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(511)   Nhóm 07: Băng tải; bàn thao tác (bộ phận của máy móc). 
 

Nhóm 20: Giá để đồ; kệ để đồ (đồ đạc) 
 
 

(210) 4-2013-05181 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty TNHH Plantation 

Grown Timber Việt Nam   (VN) 
Số 9, đường 10, khu công nghiệp Sóng 
Thần, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn, ghế, tủ, kệ, giường, giá sách.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nội thất làm bằng gỗ: bàn, ghế, tủ, kệ, giường, giá sách, thanh, tấm 
gỗ dùng lát sàn, ốp trần. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội ngoại thất.  

 
 

(210) 4-2013-05183 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.1.25; 1.15.23; A25.3.15 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế CTT Việt Nam  (VN) 
M2-4 khu B tập thể Đại học Mỏ - Địa 
chất, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2013-05184 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.1 
(591) Hồng đậm. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
và thương mại Đại Phương  
(VN) 
Thôn Ngọc Mạch, xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Các chất tẩy rửa như: bột giặt, nước rửa tay, nước rửa nhà vệ sinh, nước rửa 

chén, nước lau sàn nhà.  
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(210) 4-2013-05185 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
và thương mại Đại Phương (VN)
Thôn Ngọc Mạch, xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Các chất tẩy rửa như: bột giặt, nước rửa tay, nước rửa nhà vệ sinh, nước rửa 

chén, nước lau sàn nhà.  
 
 

(210) 4-2013-05186 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 26.7.5 
(591) Xanh lá cây đậm, trắng, đỏ, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 
và thương mại Đại Phương (VN)
Thôn Ngọc Mạch, xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Các chất tẩy rửa như: bột giặt, nước rửa tay, nước rửa nhà vệ sinh, nước rửa 

chén, nước lau sàn nhà.  
 
 

(210) 4-2013-05188 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) GMO CLOUD PTE. LTD.   (SG) 
#16-09 The Corporate Office, Singapore 
068906 

(540) 

   (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ cho thuê không gian lưu trữ (hosting) trang web trên máy tính chủ.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ đăng ký tên miền (dịch vụ pháp lý).  
 
 

(210) 4-2013-05190 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 25.5.1; 5.7.1 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) MING TIEN COFFEE LANGUAGE 

CO., LTD   (TW) 
No.21, Jui An St., Fengyuan Dist., 
Taichung City 420, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hột (cà phê); ca cao bột; trà (chè); đồ uống trên cơ sở cà phê; 
sôcôla; đường (đường ăn); mật ong.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; cơ sở lưu trú tạm thời (khách san, nhà trọ); dịch vụ khách 
sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống đo nhà hàng thực hiện; dịch vụ 
cung cấp thực phẩm hoặc thức ăn mang về (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp cà 
phê cho văn phòng và nhà hàng (do quán cà phê thực hiện).  

 
 

(210) 4-2013-05191 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.13.1; A5.5.21; A5.5.20; A3.13.24 
(731) ROBOTTIE CO., LTD.   (TH) 

90/32-34, Village No.18, Suksawat Rd., 
Bangpeung  Subdistrict, Phra Pradaeng 
District, Samut Prakan Province, Thailand 

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 25: áo nịt ngực; quần áo lót nam; quần áo lót nữ; quần áo bơi, quần áo thể thao; 
quần áo ngủ. 

 
 

(210) 4-2013-05192 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH chế biến cà phê 
Việt Trung  (VN) 
Số 17 đường Phù Đổng, phường Tân An, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê hòa tan.  
 
 

(210) 4-2013-05193 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Nguyễn Ngọc Anh   (VN) 
3B Đặng Thái Thân, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ 
quán ăn nhanh; dịch vụ quầy bar.  
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(210) 4-2013-05194 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.15.21 
(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED  

(KY) 
P.O. Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, Grand 
Cayman, CAYMAN ISLANDS  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm, tạp chí xuất bản định kỳ, xuất bản phẩm dạng in, sách hướng dẫn 

dạng in, sách chỉ dẫn dạng in báo/tạp chí dạng in, vật phẩm bằng giấy; đồ dùng giảng dạy 
và hướng dẫn [trừ thiết bị giảng dạy]; sách, tạp chí, tập sách nhỏ để quảng cáo, sách 
mỏng; áp phích quảng cáo, lịch, giấy dính (văn phòng phẩm), sổ ghi nhớ, bưu thiếp bằng 
giá, tập  anbum ảnh, bản khắc ảnh, ảnh dạng in, tranh in, sổ nhật ký cá nhân, văn phòng 
phẩm, đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc, sổ ghi chép, sổ ghi kế hoạch, tập giấy viết, sổ danh 
bạ/danh mục, bản thông báo, catalô, thẻ quà tặng, tài liệu quảng cáo tấn phẩm dạng in], 
tài liệu quảng bá dạng in, bản tin, tập san. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ marketing và xúc tiến thương mại; dịch vụ cửa 
hàng bán lẻ trực tuyến chuyên cung cấp phương tiện kỹ thuật số; dịch vụ cửa hàng bán lẻ 
sách trực tuyến; quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; tập hợp các loại hàng hóa vì lợi 
ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa nêu trên từ ca-ta-lô bán hàng 
chung thông qua thư đặt hàng hoặc qua các phương tiện truyền thông điện tử; tập hợp các 
loại hàng hóa vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các hàng hóa nêu trên từ 
trang web bán hàng chung trên In-tơ-net hoặc tại một cửa hàng bán lẻ; tư vấn, thông tin và 
tham vấn liên quan tới các dịch vụ nêu trên, tất cả các dịch vụ nêu trên cũng được cung 
cấp, trực tuyến từ một cơ sở dữ liệu máy vi tính hoặc thông qua mạng thông tin toàn cầu, 
tất cả thuộc nhóm 35. 

 
Nhóm 41: Cung cấp thông tin giải trí và tin tức giải trí trực tuyến liên quan đến phim ảnh, 
chương trình tivi, âm nhạc, thể thao, đi lại, các sự kiện đương thời và các nhân vật nổi 
tiếng thông qua mạng máy tính; cung cấp thông tin và tin tức trực tuyến liên quan tới giáo 
dục; dịch vụ đào tạo, dịch vụ giải trí và thông tin giải trí được cung cấp thông qua các 
phương tiện mạng víễn thông hoặc thông qua mạng liên lạc toàn cầu hoặc trên một nền 
điện thoại di dộng hoặc các thiết bị liên lạc điện tử không dây; dịch vụ cung cấp blog trực 
tuyến (nhật bảo hoặc nhật ký đăng tải trực tuyến); cung cấp dịch vụ giải trí mang đặc 
trưng là các chương trình âm nhạc, truyền hình, vi-đê-ô, hình ảnh động, các chương trình 
tin tức, thể thao, trò chơi, sự kiện văn hóa và các chương trình giải trí liên quan thông qua 
trang web và cơ sở dữ líệu; dịch vụ trò chơi trực tuyến (từ một mạng máy vi tính); dịch vụ 
cung cấp trò chơi trên ln-tơ-nét (không tải xuống được); dịch vụ nhạc số (không tải xuống 
được) cung cấp từ các trang web mp3 trên mạng in-tơ-net; dịch vụ nhạc số (không tải 
xuống được) cung cấp từ mạng in-tơ-net; cung cấp trực tuyến xuất bản phẩm điện tử 
(không tải xuống được); xuất bản sách điện tử và nhật báo trực tuyến. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời một phần mềm giao 
diện máy tinh không tải xuống được để lập nên dịch vụ cá nhân hóa thông tin trực tuyến; 
thiết kế, cập nhật, bảo trì phần mềm máy tính; bảo trì (tạo lập và bảo trì) các trang web 
cho người khác; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ địa chỉ trang tin điện tử]; 
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thiết kế trang web và các ứng dụng phần mềm trên mạng máy tính toàn cầu, mạng máy 
tính cục bộ và mạng nội bộ hoặc trên một nền điện thoại di động hoặc các thiết bị liên lạc 
điện tử không dây; thiết kế đồ họa và phát triển ứng dụng phần mềm đa phương tiện; cung 
cấp thông tin và tin tức trực tuyến liên quan tới các dịch vụ khoa học và công nghệ, 
nghiên cứu và thiết kế liên quan; cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; dịch vụ máy 
tính bao gồm việc tạo dựng một cộng đồng ảo cho người sử dụng đã đăng ký được sắp xếp 
vào các nhóm và các sự kiện được tham gia thảo luận và tham gia vào mạng xã hội, mạng 
kinh doanh và mạng cộng đồng; dịch vụ máy tính cung cấp tạm thời phần mềm máy tính 
không tải xuống được cho việc sử dụng mạng xã hội tạo dựng một cộng đồng ảo và truyền 
dẫn âm thanh, vi-đê-ô, dữ liệu, ảnh chụp, văn bản, hình ảnh; cho thuê một trang tin điện 
tử cho việc đăng lên, chia sẻ, theo dõi và đăng tải hình ảnh, ảnh kỹ thuật số, phim, vi-đê-
«, nhật báo trực tuyến, cụ thể là nhật ký trực tuyến (weblog) về các lĩnh vực quan tâm 
chung, và các tài liệu giải trí đa phương tiện có liên quan thông qua một mạng máy tính 
toàn cầu; dịch vụ cung cấp ứng dụng (ASP) về phần mềm, cụ thể là để cho phép sử dụng 
tạm thời phần mềm cho phép việc đưa lên, tải xuống, sắp xếp theo dòng, đăng tải, hiển 
thị, viết nhật ký cá nhân, dẫn liên kết chia sẻ hoặc cung cấp bằng cách khác các phương 
tiện hoặc thông tin điện tử thông qua một mạng liên lạc toàn cầu. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ kết nối xã hội trực tuyến; li-xăng phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2013-05195 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) NAN LIU ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
No.88, bii shiow rd., Qiaotou dist., 
Kaohsiung city 825, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Gạc phẫu thuật; băng chỉnh hình; áo choàng dùng trong phẫu thuật; khăn phủ 

dùng trong phẫu thuật; gạc thấm dùng trong phẫu thuật; khăn trải vô trùng dùng trong 
phẫu thuật. 

 
 

(210) 4-2013-05196 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) NAN LIU ENTERPRISE CO., LTD.  

(TW) 
No.88, bii shiow rd., Qiaotou dist., 
Kaohsiung city 825, Taiwan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 24: Vải tơ nhân tạo; vải không dệt; vải dệt từ chất liệu đàn hồi; khăn vải để tẩy 

trang; vải lau kính [khăn lau]; vải flanen dùng để vệ sinh. 
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(210) 4-2013-05197 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.7; A5.3.15 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ xuất nhập khẩu Kiến 
Đạt  (VN) 
60/10 tổ 77, khu phố 11, đường số 35, 
phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh; mua bán đồ dùng gia đình như (bàn ghế, giường tủ, 
đèn trang trí), mua bán vật liệu thiết bị lắp đặt trong xây dựng như (máy trộn hồ, máy cắt 
gạch) máy đóng cột), mua bán nhựa tổng hợp, mua bán hóa chất. 

 
 

(210) 4-2013-05198 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ. 
(731) Quách Nghiệp Nghĩa  (VN) 

190 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 6, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 
 

(210) 4-2013-05199 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai Việt

Nam (BMVN INTERNATIONAL LLC) 
 

(511)   Nhóm 03: Vật liệu mài mòn, chế phẩm làm thơm không khí, chế phẩm chống tĩnh điện 
dùng cho mục đích gia dụng, chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không 
dùng cho mục đích y tế (bao gồm chất tẩy rửa dùng cho nhà bếp, chất tẩy rửa dùng cho 
mục đích gia dụng, chế phẩm làm sạch đường ống chất thải, chất tẩy rửa chén bát, chất 
tẩy rửa dùng trong giặt là), chất tẩy trắng dùng trong giặt là, nước men (nước hồ) dùng 
trong giặt giũ, chế phẩm dùng cho mục đích giặt là, chế phẩm để ngâm giặt, hồ bột để 
giặt là, nước hoa, dầu thơm, chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà (nền nhà), giấy 
đánh bóng, chế phẩm đánh bóng, xà phòng, chất làm mềm vải dùng để giặt, chế phẩm tẩy 
vết bẩn (vết màu, dấu vết), chế phẩm để vệ sinh thân thể, chế phẩm dùng để giặt, để tẩy rửa. 
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(210) 4-2013-05200 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Vật liệu mài mòn, chế phẩm làm thơm không khí, chế phẩm chống tĩnh điện 

dùng cho mục đích gia dụng, chất tẩy rửa không dùng trong hoạt động sản xuất và không 
dùng cho mục đích y tế (bao gồm chất tẩy rửa dùng cho nhà bếp, chất tẩy rửa dùng cho 
mục đích gia dụng, chế phẩm làm sạch đường ống chất thải, chất tẩy rửa chén bát, chất 
tẩy rửa dùng trong giặt là), chất tẩy trắng dùng trong giặt là, nước men (nước hồ) dùng 
trong giặt giũ, chế phẩm dùng cho mục đích giặt là, chế phẩm để ngâm giặt, hồ bột để 
giặt là, nước hoa, dầu thơm, chế phẩm làm bóng đồ đạc (đồ gỗ) và sàn nhà (nền nhà), giấy 
đánh bóng, chế phẩm đánh bóng, xà phòng, chất làm mềm vải dùng để giặt, chế phẩm tẩy 
vết bẩn (vết màu, dấu vết), chế phẩm để vệ sinh thân thể, chế phẩm dùng để giặt, để tẩy 
rửa.  

 
 

(210) 4-2013-05201 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) L'OREAL, SociÐtÐ Anonyme  (FR)
14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Son môi, son làm bóng môi, son dưỡng môi.  

 
 

(210) 4-2013-05204 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 21.1.11; 21.1.13; 26.13.1; 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng, cam, ghi xám, nâu, trắng, đen.
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Liên Hiệp Thành   (VN) 
62 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 28: Cờ tướng dùng để chơi.  
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(210) 4-2013-05205 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.15.21; A26.11.12; 24.15.1; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, tím, vàng, ghi xám, trắng, 

đen, đỏ. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Liên Hiệp Thành   (VN) 
62 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 28: Vợt cầu lông dùng để chơi.  

 
 

(210) 4-2013-05206 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 26.4.2; 21.1.9 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, cam, vàng, 

trắng, đỏ.  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Liên Hiệp Thành   (VN) 
62 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 28: Cờ domino dùng để chơi.  

 
 

(210) 4-2013-05207 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại xuất nhập khẩu 
Liên Hiệp Thành   (VN) 
62 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; dụng cụ thể dục thể thao; các loại cờ và bàn cờ; cầu đá; cầu lông; vợt 

dùng để chơi cầu lông và bóng bàn. 
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(210) 4-2013-05208 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.23; 26.1.6 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng
(731) Công ty TNHH Hoàng Sơn Việt  

(VN) 
137 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn.  
 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 
 

(210) 4-2013-05210 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A11.3.3; 25.12.1; 26.1.1 
(591) Xanh, da cam, vàng, trắng, đỏ, đỏ đậm, 

đỏ nhạt, đen. 
(731) MOLLY'S BEER INTERNATIONAL 

LIMITED   (VG) 
OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
chính nhà hàng thực hiện; quán ăn tự phục vụ, quán cà phê tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2013-05211 (220) 21.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần hệ thống 
ATOMI  (VN) 
Số 281, tổ 1, Cầu Diễn, Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 

(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn). 
 
 

(210) 4-2013-05212 (220) 21.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 7.1.6; A7.1.12; 26.1.2; A5.5.21 
(591) Trắng, vàng, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hùng  (VN) 
Số 402/31 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán sách; mua bán sách cũ; mua bán tạp chí; mua bán báo.  
 
 

(210) 4-2013-05213 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12 (540) 

  

(731) Lê Văn Hữu  (VN) 
Đội 5, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm (dùng cho phòng ngủ), nệm, gối ngủ (không dùng trong ngành y), mành 

che cửa bên trong nhà bằng vải dệt.  
 

Nhóm 24: Chăn, khăn phủ giường tấm trải phủ giường vỏ gối, vỏ đệm, vỏ nệm.  
 
 

(210) 4-2013-05214 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.3; 26.4.9 (540) 

 

(731) Hoàng Quốc Thắng  (VN) 
Số 55 ngõ Thái Hà, phuờng Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Sách; sách học ngoại ngữ; ấn phẩm (dạng giấy) xuất bản định kỳ.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo.  
 
 

(210) 4-2013-05215 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Trần Văn Tong  (VN) 
411 Trần Phú, phường 7, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-05218 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Bắc Đức NOGER  
(VN) 
Số 19, ngách 36, ngõ 203, đường Kim 
Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2013-05219 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.3 
(591) Đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phước Toàn 
Hưng  (VN) 
Lô số 36 đường số 11, khu công nghiệp 
Tân Đức, xã Hựu Thạnh, huyện Đức 
Hoà, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng giấy.  
 
 

(210) 4-2013-05220 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 19.7.1; A20.1.3 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ tin học Nét Vàng  
(VN) 
172 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Mực in dùng cho: máy in, máy in vi tính, máy in ảnh, máy fax, máy photocopy; 

vỏ hộp mực, hộp mực đã có mực.  
 
 

(210) 4-2013-05221 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A2.3.24; 1.15.11; A9.3.9; 13.3.23; 
1.15.23; 5.5.3 

(591) Vàng, cam, xanh lá cây, đen, đỏ, trắng, 
hồng, xanh da trời, xanh dương, xanh 
lam, xám, nâu nhạt. 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
đầu tư Việt Xanh  (VN) 
24 đường 76, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IP CORP.) 

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt. 
 

Nhóm 35: Mua bán bột giặt.  
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(210) 4-2013-05223 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.9; 26.13.25; 26.4.4 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt kim Phú 
Vĩnh Hưng  (VN) 
Đoàn Kết, La Phù, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Bao gồm quần áo, tất dệt kim, giầy dép, thắt lưng (trang phục).  
 
 

(210) 4-2013-05224 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.9 
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt kim Phú 
Vĩnh Hưng   (VN) 
Đoàn Kết, La Phù, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Bao gồm quần áo, tất dệt kim, giầy dép, thắt lưng (trang phục).  
 
 

(210) 4-2013-05225 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt kim Phú 
Vĩnh Hưng   (VN) 
Đoàn Kết, La Phù, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Bao gồm quần áo, tất dệt kim, giầy dép, thắt lưng (trang phục).  
 
 

(210) 4-2013-05228 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) AMPHI PTE LTD   (SG) 
1 North Bridge Road # 19-04/05, High 
Street Center, Singapore 179094 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-05229 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xanh cô ban. (540) 

 

(731) Công ty TNHH Giải Pháp E2E  
(VN) 
Số 11-13-15 Trần Xuân Soạn, phường 
Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 
kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh. 

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và 
răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương.  

 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 39: Vận tải.  
 

Nhóm 41: Đào tạo. 
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng.  

 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  
 
 

(210) 4-2013-05230 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh cô ban, xanh lá cây, tím, đỏ, da cam

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải Pháp E2E  
(VN) 
Số 11-13-15 Trần Xuân Soạn, phường 
Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 
kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh.   

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và 
răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương.   

 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 39: Vận tải.  
 

Nhóm 41: Đào tạo.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng.  

 

Nhóm 44: Dụng cụ y tế.  
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(210) 4-2013-05231 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh cô ban, xanh lá, đỏ, tím, da cam. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Giải Pháp E2E  
(VN) 
Số 11-13-15 Trần Xuân Soạn, phường 
Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 05: Các chế phẩm dược, thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chất ăn 
kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh.   

 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và 
răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương.   

 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm.  
 

Nhóm 39: Vận tải.  
 

Nhóm 41: Đào tạo.  
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng.  

 

Nhóm 44: Dụng cụ y tế.  
 
 

(210) 4-2013-05232 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.23; A5.3.13; 1.15.15; 8.7.5 
(591) Trắng, vàng, xanh. 

(540) 

  

(731) Trịnh Như Thắng  (VN) 
Số 6, ngõ 210, ngách 210/9 đường Ngọc 
Hồi, tổ 8, khu Quốc Bảo, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 29: Đậu phụ, dầu ăn, tào phí.  
 
 

(210) 4-2013-05233 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(300) 40-2012-0066730 26.10.2012 KR 

(731) GOLDENBLUE CO., LTD.   (KR) 
#89-2, Nonggonggil, Jeonggwan-myeon, 
Gijang-gun, Busan, Korea  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu uýt ki; rượu bupju, (rượu gạo truyền thống của Hàn quốc); rượu soju 
(rượu Hàn Quốc được chưng cất hoặc pha loãng); rượu gạo; rượu Yag-ju (rượu gạo đã tinh 
chế); rượu sakê; rượu Tag-ju (rượu gạo chưa tinh chế); rượu gạo pha trộn; rượu hoa quả 
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sủi tăm; rượu rum; rượu mơ Nhật Bản; rượu vôtca; rượu arac; rượu có chứa nước ép hoa 
quả; rượu gin; rượu cốc-tai; rượu vang; rượu cao lương Trung Quốc; rượu bổ có hương vị; 
rượu ngũ gia bì (rượu Trung Quốc). 

 
 

(210) 4-2013-05234 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) JANSSEN R&D IRELAND   (IE) 
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, 
County Cork, Ireland  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2013-05235 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) JANSSEN R&D IRELAND   (IE) 
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, 
County Cork, Ireland  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2013-05236 (220) 22.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 7.11.1; 5.7.3 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hoàng Văn 
Thuận  (VN) 
Thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện 
Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang 

 

(511)   Nhóm 30: Mỳ chũ. 
 
 

(210) 4-2013-05237 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A3.7.24; 3.7.7; 5.7.3; 26.1.1; A1.1.12; 
A1.1.2 

(591) Nâu vàng, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất & 
thương mại Lạc Long Quân  
(VN) 
Tổ 19, phường Tích Lương, thành phố 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2013-05239 (220) 22.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 26.5.1; 25.5.3 
(591) Đen, trắng, đỏ sẫm, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần TECH – VINA (VN)
Phòng 811, nhà N3A, đường Lê Văn 
Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Hương liệu (tinh dầu); tinh dầu hồi; tinh dầu ete; tinh dầu; tecpen (tinh dầu); 
dầu dùng cho nước hoa và nước thơm; tinh dầu chanh. 

 
 

(210) 4-2013-05240 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại - dịch vụ - chế 
biến thực phẩm Đức Linh  (VN) 
1C/22/1 ấp 1 Vĩnh Lộc, xã Phạm Văn 
Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 29: Da cá chiên; da heo chiên. 
 
 

(210) 4-2013-05241 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH tín nhiệm Đông 
Anh  (VN) 
Thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại.  
 

Nhóm 21: Xoong nồi không dùng điện; máy và thiết bị vận hành bằng tay (không dùng 
điện) loại nhỏ dùng để băm, thái, ép dùng cho mục đích gia dụng.  

 
 

(210) 4-2013-05242 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH tín nhiệm Đông 
Anh  (VN) 
Thôn Lộc Hà, xã Mai Lâm, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Sản phẩm nước hoa, mỹ phẩm  
 

Nhóm 14: Đồ trang sức, kim hoàn, đá quý, đồng hồ.  
 

Nhóm 18: Vali, túi xách.  
 

Nhóm 25: Quần áo, mũ đội đầu.  
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(210) 4-2013-05243 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 15.7.1; 26.4.3; A26.3.5; 26.5.1 
(591) Xanh dương, tím, nâu, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tân Thái Bình CRM  (VN) 
21/13 đường 17, khu phố 3, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Máy rang cà phê; máy pha cà phê dùng điện; máy lọc cà phê dùng điện; bình 
pha cà phê dùng điện. 

 
 

(210) 4-2013-05244 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại và đào tạo dạy 
nghề thẩm mỹ VIDICO   (VN) 
Số 52 Trần Quang Diệu, phường 14, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-05245 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A17.5.7 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Ban 
Mai  (VN) 
100/19 Kênh Hiệp Tân, phường Tân Thới 
Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và vật liệu để lau dọn xô, thùng, dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay, 
vải để lau sàn nhà, giẻ lau bằng vải để làm sạch sàn nhà, bông thải dùng để làm sạch, 
bông vụn dùng để lau dọn. 

 
 

(210) 4-2013-05247 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.15.21; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 
(731) Võ Duy Thiện  (VN) 

Thôn Đồng Vinh, xã Hành Nhân, huyện 
Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà (chè); ca cao.  
 
 

(210) 4-2013-05250 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

BLUE EXCHANGE   (VN) 
267 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (dùng trong trang phục).  
 
 

(210) 4-2013-05251 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

BLUE EXCHANGE   (VN) 
267 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (dùng trong trang phục).  

 
 

(210) 4-2013-05252 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

BLUE EXCHANGE   (VN) 
267 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (dùng trong trang phục).  
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(210) 4-2013-05253 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xanh dương. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

BLUE EXCHANGE   (VN) 
267 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (dùng trong trang phục).  
 
 

(210) 4-2013-05254 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xám. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

BLUE EXCHANGE   (VN) 
267 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (dùng trong trang phục).  
 
 

(210) 4-2013-05255 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty liên doanh MEYER - 
BPC  (VN) 
6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-05256 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(300) 011309622 31.10.2012 EM 

(731) FMTM DISTRIBUTION LTD.   (GB) 
3A and 3B, Isle of Man Freeport, 
Ballasalla IM9 2AP, ISLE OF MAN, 
United Kingdom  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồ trang sức; bộ phận chuyển động của đồng hồ; khóa cài 
dây đồng hồ đeo tay; núm điều chỉnh đồng hồ; khuy măng sét; vòng đeo chìa khóa bằng 
kim loại quý; hộp đựng đồng hồ (trưng bày); hộp đựng đồ trang sức; hộp (chuyên dụng) 
đựng đồng hồ và đồ trang sức dùng cho việc vận chuyển. 

 
 

(210) 4-2013-05257 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần công nghệ Y 
Dược Hà Nội  (VN) 
Số 37 nhà A, ngõ 109 Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2013-05258 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần công nghệ Y 
Dược Hà Nội   (VN) 
Số 37 nhà A, ngõ 109 Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2013-05262 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) GOUSHI KAISHA KATOUKICHIBEE 
SHOUTEN   (JP) 
1-11, Yoshiecho, Sabae-shi, Fukui-ken, 
916-0001, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu Nhật Bản (đồ uống có cồn); rượu tây (đồ uống có cồn); đồ uống hoa quả 
có cồn; rượu Trung Quốc (đồ uống có cồn); rượu có hương vị (đồ uống có cồn).  

 
 

(210) 4-2013-05263 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) EX HACIENDA LOS CAMICHINES, 
S.A. DE C.V.   (MX) 
Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia 
Chapala, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 
45601, Mexico  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn; rượu tê-ki-la (rượu có cồn của Mê-hi-cô); rượu mùi tê-ki-la; 
rượu cốc tai có cồn.  

 

(210) 4-2013-05264 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.15; 26.2.7 
(591) Trắng, xanh đen. 
(731) Công ty TNHH nhựa Vinh Lợi  

(VN) 
G8/32 tỉnh lộ 10, ấp 7, xã Lê Minh 
Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 21: Bình đựng nước; thùng đựng đá; ca đựng đá; chai (lọ); hộp đựng kẹo; thùng rác.  
 
 

(210) 4-2013-05265 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.5 
(591) Xanh dương, trắng. 
(731) Công ty TNHH BIOGAS Quang 

Đại   (VN) 
Số 1, ngõ 134, Giải Phóng, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 20: Bể tạo, chứa khí sinh học bằng vật liệu nhựa composite; bồn chứa, ủ khí biogas 
không bằng kim loại. 

 

Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống hầm biogas; diệt và kiểm 
soát sinh vật gây hại (không dùng trong nông nghiệp); dịch vụ vệ sinh môi trường. 

 
 

(210) 4-2013-05266 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 4.5.15 
(591) đỏ, trắng. 
(731) Trần Thị Thục   (VN) 

Số 470 phố Minh Khai, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép.  
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(210) 4-2013-05267 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thái Việt Trực 
Tiếp   (VN) 
101/3 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 

 
 

(210) 4-2013-05268 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Cơ sở sản xuất Cao Văn  (VN) 
29/9B Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn.  

 
 

(210) 4-2013-05269 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Hợp tác xã thương mại dịch 
vụ Yến Sào TX Gò Công  (VN) 
Số 16 đường Trương Định, khu phố 1, 
phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào (tổ chim yến đã chế biến); yến sào đã qua sơ chế và đóng hộp (dùng 

làm món ăn).  
 

Nhóm 32: Nước yến; nước giải khát không cồn.  
 

Nhóm 35: Mua bán: yến sào (thực phẩm), yến sào thô (nguyên tố), yến sào tinh chế (đã 
làm sạch), nước yến, các loại sản phẩm làm từ yến sào. 

 
 

(210) 4-2013-05271 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.2.7 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH tư vấn giáo dục 

và dịch thuật quốc tế Đức 
Anh  (VN) 
Số 96 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 41: Tư vấn du học; đào tạo ngoại ngữ, tin học.  
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(210) 4-2013-05272 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.2.7 
(591) Đỏ, xanh. 
(731) Công ty TNHH tư vấn giáo dục 

và dịch thuật quốc tế Đức 
Anh  (VN) 
Số 96 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 41: Tư vấn du học; đào tạo ngoại ngữ, tin học.  
 
 

(210) 4-2013-05273 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đen, đỏ thẫm. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển CKC  (VN) 
Số 34a, đường Nguyễn Văn Cừ, phường 
Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

(511)  Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực; mua bán thiết bị viễn thông.  
 

Nhóm 37: Thi công công trình quảng cáo. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
 

Nhóm 42: Thiết kế công trình quảng cáo.  
 
 

(210) 4-2013-05274 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Đức Nghiệm  (VN) 
Chợ Me, xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, 
tỉnh Thái Bình 

 

(511)   Nhóm 11: Vòi hoa sen (thiết bị trong nhà tắm); bồn rửa mặt la-va-bô (dụng cụ thiết bị 
trong nhà vệ sinh); bồn tắm (thiết bị trong nhà tắm); bệ xí nhà vệ sinh; đường ống dẫn 
nước trong nhà vệ sinh, nhà tắm.  

 
 

(210) 4-2013-05275 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, xanh, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SENSY Việt Nam  
(VN) 
Số 40 Trần Phú, thị trấn Thường Tín, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 20: Đệm mút; đệm lò xo; đệm bông; gối.  
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải gường; vỏ gối.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo đệm mút, đệm lò xo, đệm bông, gối, 
chăn, ga trải gường, vỏ gối. 

 
 

(210) 4-2013-05276 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
ANDA Việt Nam  (VN) 
62C Trần Quốc Toản, phường Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-05277 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.4; 26.1.1; 25.5.25; 24.15.1 
(731) Công ty cổ phần ASEM VINA  

(VN) 
Lô số 6, km 10, quốc lộ 392, xã Nhân 
Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, xà phòng, chất tẩy rửa, dung dịch rửa vệ 
sinh cá nhân không chứa thuốc.  

 
 

(210) 4-2013-05278 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.5.25; 24.15.1; 26.1.1; 26.1.4 
(731) Công ty cổ phần ASEM VINA  

(VN) 
Lô số 6, km 10, quốc lộ 392, xã Nhân 
Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 
phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
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(210) 4-2013-05280 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.1.5; A5.1.12; A1.1.10 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Phước Thịnh  
(VN) 
Khối Tân Mỹ, phường Cẩm An, thành 
phố Hội An, tỉnh Quảng Nam   

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn bao gồm dịch vụ cung cấp chỗ ở tạm 
thời; dịch vụ nhà nghỉ; dịch vụ cho thuê phòng họp; cho thuê lều trại.  

 
 

(210) 4-2013-05281 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần CIS  (VN) 
Số nhà D4/D6 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, 
đĩa ghi; đĩa compact, DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; cơ cấu cho thiết bị 
vận hành bằng đồng xu; máy tính tiền, máy tính, thiết bị xử lý dữ liệu và máy điện toán; 
phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2013-05282 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Nhân Vy Cường  (VN) 
Số 18, đường số 9, cư xá Bình Thới, phường
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-05283 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
Nhân Vy Cường   (VN) 
Số 18, đường số 9, cư xá Bình Thới, phường
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-05284 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần PYMEPHARCO  
(VN) 
166 - 170 Nguyễn Huệ, thành phố Tuy 
Hoà, tỉnh Phú Yên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-05285 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) SANOFI  (FR) 
54, rue La BoÐtie, 75008 Paris, France  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-05286 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược ATM  
(VN) 
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2013-05287 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A15.9.11 
(731) NAMYANG KITCHEN FLOWER CO., 

LTD.   (KR) 
394-6, Gamjeong-dong, Gimpo-Si, 
Gyeonggi-Do, 415-010, Rep of Korea  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 21: ấm đun nước, không dùng diện; ấm không dùng điện; chảo để rán, không dùng 
điện, nồi áp suất (nồi hấp), không dùng điện; nồi nấu cơm dùng gaz; nồi nấu và vạc để 
nấu không dùng điện; chảo bằng đất nung; chảo bằng thủy tinh cách nhiệt; hộp đựng bữa 
ăn trưa; bộ đồ ăn (ngoại trừ dao/dĩa và thìa); đĩa; đồ đựng thực phẩm dùng cho gia dụng; 
đồ đựng kim chi dùng cho gia dụng; thớt dùng trong nhà bếp; xô; bình cách điện; thùng 
rác; hộp xà phòng; nồi và chảo mang đi được dùng cho cắm trại; giẻ lau sàn. 
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Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ âm đun nước dùng điện, dịch vụ cửa hàng bán lẻ ấm 
không dùng điện; dịch vụ trung gian thương mại trong l?nh vực ấm đun nước dùng điện, 
dịch vụ trung gian thương mại trong lĩnh vực ấm không dùng điện; dịch vụ sắp xếp bán 
hàng ấm đun nước dùng điện, dịch vụ sắp xếp bán hàng ấm không dùng điện; dịch vụ cửa 
hàng bán buôn ấm đun nước dùng điện, dịch vụ cửa hàng bán buôn nồi hấp (nồi áp suất 
dùng điện), dịch vụ cửa hàng bán buôn vỉ nướng dùng gaz, dịch vụ cửa hàng bán buôn lò, 
dịch vụ cửa hàng bán buôn bếp có lò nướng dùng gaz, dịch vụ cửa hàng bán buôn ấm 
không dùng điện, dịch vụ cửa hàng bán buôn ấm đun nước không dùng điện, dịch vụ của 
hàng bán buôn đĩa, dịch vụ cửa hàng bán buôn đồ đựng thực phẩm, dịch vụ cửa hàng bán 
buôn xô, dịch vụ cửa hàng bán buôn thùng rác, dịch vụ cửa hàng bán buôn hộp đựng xà 
phòng, dịch vụ cửa hàng bán buôn nồi và chảo mang ới được dùng cho cắm trại. 

 
 

(210) 4-2013-05290 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) ACCOLADE WINES LIMITED   (GB) 
Accolade House, The Guildway, Old 
Portsmouth Road, Guildford, Surrey, 
GU3 1LR, United Kingdom 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn trừ bia; rượu; đồ uống hỗn hợp có cồn; đồ uống khai vị; rượu 

sâm banh; nước táo lên men; rượu vang; rượu pooctô; rượu vang đỏ; rượu mạnh (đồ 
uống); rượu vang không có ga; rượu vang hãm ga; rượu vang trắng; rượu vang. 

 
 

(210) 4-2013-05291 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 4.5.12; 8.1.6 
(591) Xanh lơ, đỏ, đen, xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH sản xuất bánh 

Mỳ Thanh Bình  (VN) 
Số 185 Tuy Lý Vương, phường 12, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ, bánh ngọt, bánh quy, kẹo.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh mỳ, bánh ngọt.  
 
 

(210) 4-2013-05292 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xanh lơ. (540) 

  

(731) Cuộc sống NU (NULIFE)  (VN) 
73 Hoàng Văn Thái, phường Tân Phú, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da mặt.  
 
 

(210) 4-2013-05293 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ phân 
phối Đông Dương  (VN) 
236 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống. 

 
 

(210) 4-2013-05294 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh, đen, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ phân 
phối Đông Dương   (VN) 
236 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống. 

 
 

(210) 4-2013-05296 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phần mềm 
CODESPOT  (VN) 
249 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế web; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính, dịch vụ cài đặt phần 

mềm máy tính; lập chương trình máy tính.  
 
 

(210) 4-2013-05297 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phần mềm 
CODESPOT  (VN) 
249 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế web; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần 

mềm máy tính; lập chương trình máy tính.  
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(210) 4-2013-05298 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phần mềm 
CODESPOT   (VN) 
249 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế web; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần 

mềm máy tính; lập chương trình máy tính. 
 
 

(210) 4-2013-05299 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phần mềm 
CODESPOT   (VN) 
249 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế web; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần 

mềm máy tính; lập chương trình máy tính.  
 
 

(210) 4-2013-05300 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Vàng, xanh dương, đỏ, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vĩnh Thiên 
Trường  (VN) 
108 Trần Quang Cơ, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt; xà phòng; chất tẩy rửa; chất tẩy trắng; chất tẩy vết bẩn.  

 
 

(210) 4-2013-05301 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.9; 25.12.1; A5.5.21; A5.5.20; 
25.1.25 

(591) Trắng, xanh dương, xanh rêu, cam, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vĩnh Thiên 
Trường  (VN) 
108 Trần Quang Cơ, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, cà vạt, thắt lưng quần áo (dây nịch), quần áo lót. 
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(210) 4-2013-05302 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.9.16; 3.9.1; 3.9.15; A6.3.2; A5.1.8 
(591) Xanh da trời, đỏ, vàng, trắng, xám, xanh 

lá cây, xanh nước biển. 
(731) Quán ốc Dũng Thắm  (VN) 

ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, huyện Trảng 
Bàng, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2013-05303 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Một   (VN) 
Tổ 4, ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, 
huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng. 
 
 

(210) 4-2013-05306 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy dùng trong giặt là, chất tẩy vết bẩn đùng trong giặt là; chất làm mềm 

vải, chế phẩm tẩy trắng, tất cả dùng trong giặt là.  
 
 

(210) 4-2013-05307 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION   (US) 
10201 West Pico Boulevard, Los 
Angeles, California 90035, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 

Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 

 

(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền và phát sóng truyền hình; dịch vụ phát thanh; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc qua đài 
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phát thanh (rađiô) hoặc truyền hình; truyền tin và ảnh có sự hỗ trợ của máy vi tính; truyền 
hình cáp; truyền các chương trình truyền hình hoặc phát thanh; phát các chương trình 
truyền hình hoặc phát thanh; phát chương trình truyền hình trên internet; tư vấn và cung 
cấp thông tin cho các dịch vụ kể trên. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ sản xuất và phân phối các chương trình truyền hình, phim diện ảnh và 
các chương trình giải trí nghe nhìn; dich vụ giải trí có bản chất là lên chương trình truyền 
hình; cung cấp thông tin trực tuyến trong lĩnh vực giải trí trên truyền hình, phim điện ảnh 
và viđêô thông qua mạng Internet; cung cấp dịch vụ giải trí trên truyền hình, phim điện 
ảnh và viđêô thông qua các thiết bị liên lạc không dây; dịch vụ giải trí có bản chất là 
viđêô và hình ảnh không tải xuống được có nội dung là các buổi biểu diễn và chương trình 
giải trí trên truyền hình được truyền qua mạng Internet và mạng liên lạc không dây; dịch 
vụ giải trí, cụ thể là: cung cấp các trò chơi trực tuyến trên máy vi tính; nhật ký trực tuyến, 
cụ thể là, blog (trang nhật ký cá nhân) có nội dung về thông tin và các ý kiến cá nhân; tổ 
chức các sự kiện giải trí và văn hóa; dịch vụ giải trí có bản chất là các trận đấu, cuộc thi 
và trò chơi; dịch vụ công viên vui chơi giải trí và công viên giải trí theo chủ đề; dịch vụ 
giải trí có bản chất là các buổi biểu diễn âm nhạc, hài kịch, kịch trực tiếp; dịch vụ giải trí; 
giải trí trên truyền hình; thông tin giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; cung cấp 
ấn phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; tư vấn và cung cấp thông tin cho các 
dịch vụ kể trên. 

 
 

(210) 4-2013-05308 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty cổ phần đường Biên 

Hòa   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 

 
 

(210) 4-2013-05309 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần đường Biên 
Hòa    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 
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(210) 4-2013-05310 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.7.25; A25.7.6 
(591) Vàng đồng, đỏ. 
(731) Cơ sở Thắng Phát   (VN) 

H167/1 tổ 52, khu 5, phường Hiệp Thành, 
thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Kẹo đậu phộng xốp bọc đường; kẹo đậu phộng xốp bọc đường hương cà phê; 
kẹo đậu phộng bọc đường hương dừa; kẹo đậu phộng xốp bọc đường hương khoai môn; 
kẹo đậu xốp mè đen. 

 
 

(210) 4-2013-05311 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 
Phúc  (VN) 
155A Trần Hưng Đạo, phường An Phú, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, các chế phẩm dược, thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y 
tế), thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng cho ngành y). 

 
 

(210) 4-2013-05312 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thủy 

sản Kim Hương   (VN) 
Số 157, tổ 10, ấp Vĩnh Thành A, xã Vĩnh 
Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 
Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 29: Mực sơ chế, đông lạnh và bảo quản, mực khô; thủy sản sơ chế, đông lạnh và 
bảo quản, mực chế biến. 

 
 

(210) 4-2013-05313 (220) 22.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 3.1.8; A3.1.24; 4.3.7 
(591) Vàng đồng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Passion Group  
(VN) 
G5, khu dân cư khóm 3, phường 1, thị xã 
Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp  
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(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày, dép, váy. 
 
 

(210) 4-2013-05315 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.7.25; 25.7.25; 26.1.6; A1.1.10; 26.4.9
(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty phân bón Việt Nhật  

(VN) 
Khu công nghiệp Gò Dầu, Long Thành, 
Đồng Nai 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 01: Phân bón NPK các loại dùng trong nông nghiệp, phân bón NPK TE các loại 
dùng trong nông nghiệp; phân bón dùng trong nông nghiệp; hoá chất dùng trong nông 
nghiệp. trừ chất diệt nấm, chất diệt cô dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng.  

 
 

(210) 4-2013-05316 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) THE UNION MOSAIC INDUSTRY 
PUBLIC COMPANY LIMITED   (TH) 
65 Chamnan Phenjati Business Center 
Building, 29th Floor, Rama 9 Road, 
Huaykwang, Huaykwang, Bangkok 
10320 Thailand  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED) 

 

(511)   Nhóm 19: Ngói không bằng kim loại; gạch vuông lát nền không bằng kim loại dùng cho 
xây dựng; tấm lát sàn không bằng kim loại; gạch vuông ốp tường không bằng kim loại 
dùng cho xây dựng; vật liệu khảm ghép phi kim loại dùng trong xây dựng. 

 
 

(210) 4-2013-05317 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 7.1.6; A7.1.12; 26.1.2 
(591) Bạc, nâu. 

(540) 

  

(731) Chi hội mỹ nghệ kim hoàn đá 
quý chạm bạc Đồng Xâm  (VN) 
Thôn Nam Hòa, xã Hồng Thái, huyện 
Kiến Xương, tỉnh Thái Bình  

 

(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức bằng bạc, vàng, đồng; đồ trang trí làm từ vàng, bạc, đồng; sản 
phẩm thủ công mỹ nghệ dùng cho mục đích trang trí làm từ chất liệu vàng, bạc, đồng, đồ 
nghệ thuật làm bằng vàng, bạc, đồng. 

 

Nhóm 35: Mua và bán vàng bạc đá quý, đồ trang sức, đồ thủ công mỹ nghệ từ bạc và đồng. 
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(210) 4-2013-05318 (220) 22.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.1.25 
(591) Đen, trắng, xanh, đỏ. 
(731) Đỗ Bích Thủy  (VN) 

Số 22, tổ 8, phường Thanh Nhàn, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 24: Vải; đồ bằng vải dùng cho giường, chăn, vỏ gối; vở nệm, rèm cửa.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón, thắt lưng (quần áo), cavát, khăn quàng cổ.  
 

Nhóm 35: Bán buôn bán lẻ các loại quần áo, giày, dép và mũ nón, thắt lưng (quần áo), 
cavát, khăn quàng cổ, hàng thời trang, vải, phụ kiện may mặc, đại lý mua, đại lý bán các 
mặt hàng quần áo, giày dép và mũ nón thắt lưng (quần áo), cavát, khăn quàng cổ, hàng 
thời trang, vải, phụ kiện may mặc. 

 
 

(210) 4-2013-05322 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần bia Thanh 
Hóa   (VN) 
152 đường Quang Trung, phường Ngọc 
Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa  

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 
 

(210) 4-2013-05323 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần bia Thanh 
Hoá  (VN) 
152 đường Quang Trung, phường Ngọc 
Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa  

 

(511)   Nhóm 32: Bia. 
 
 

(210) 4-2013-05324 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Hải   (VN) 
Tổ 56, phường Khuê Trung, quận Cẩm 
Lệ, thành phố Đà Nẵng 
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(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống hoa quả 
có cồn; chiết xuất trái cây có cồn; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia.  

 

(210) 4-2013-05325 (220) 25.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Vàng, trắng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Tiến Hải    (VN) 
Tổ 56, phường Khuê Trung, quận Cẩm 
Lệ, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn (trừ bia); đồ uống được chưng cất; đồ uống hoa quả 
có cồn; chiết xuất trái cây có cồn; đồ uống có cồn được pha trộn sẵn, không trên cơ sở bia.  

 
 

(210) 4-2013-05327 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 (540) 

  

(731) Tổng công ty Thuốc lá Việt 
Nam  (VN) 
Tầng 4,5,6,7  tòa nhà Central Office 
Building (Phú Điền), 83A Lý Thường 
Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá: xì gà. 
 
 

(210) 4-2013-05328 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 25.1.25 
(591) Nhũ vàng, đỏ tươi. 

(540) 

  

(731) Tổng công ty Thuốc lá Việt 
Nam   (VN) 
Tầng 4,5,6,7 tòa nhà Central Office 
Building (Phú Điền), 83A Lý Thường 
Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; xì gà. 
 
 

(210) 4-2013-05329 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hòa  (VN) 
Thôn 1, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm, 
tỉnh Lâm Đồng  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; bồn cầu (bệ 
xí); vòi hoa sen;  bồn rửa mặt (lavabo); bồn tắm.  
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(210) 4-2013-05330 (220) 25.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 25.1.6; 8.1.18 
(591) Cam, vàng, xanh ngọc, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm Thanh Xuân   (VN) 
152 Hồng Hà, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Kem lạnh. 
 
 

(210) 4-2013-05331 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.3; 25.1.6; A21.1.4; 21.1.9; 2.9.1; 
26.1.6; 21.1.25 

(591) Đen, ghi, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
giải trí á Châu  (VN) 
Số 7 ngõ 757 đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; cung cấp các tiện 
nghi sử dụng trong sòng bạc.  

 
 

(210) 4-2013-05332 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.15.15; 26.15.11 
(591) Ghi. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
giải trí á Châu  (VN) 
Số 7 ngõ 757 đường Nguyễn Văn Linh, 
phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ giải trí; cung cấp các tiện 
nghi sử dụng trong sòng bạc.  

 
 

(210) 4-2013-05333 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần Sơn ¤ Tô Hà 

Nội  (VN) 
Số 421 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh 
Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 

(SMARTLAW LEGAL SERVICE CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 
 

(210) 4-2013-05334 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 25.1.25 
(591) Đỏ nhạt. 
(731) Nguyễn Tiến Dũng  (VN) 

Thôn Thọ Môn, xã Đình Bảng, huyện Từ 
Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 

tư (INTRACO LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ: xe đạp, xe máy, xe ô tô, xe điện, xe tải. 

 
 

(210) 4-2013-05336 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH giày Hồng Phúc  
(VN) 
Phường Biên Giang, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 

 
 

(210) 4-2013-05337 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt kim Phú 
Vĩnh Hưng  (VN) 
Đoàn Kết, xã La Phù, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, tất dệt kim, giầy dép, thắt lưng (trang phục).  

 
 

(210) 4-2013-05338 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt kim Phú 
Vĩnh Hưng  (VN) 
Đoàn Kết, xã La Phù, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, tất dệt kim, giầy dép, thắt lưng (trang phục).  
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(210) 4-2013-05339 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Lê Ngọc Thanh  (VN) 
38 Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 

 
 

(210) 4-2013-05340 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.3.1; A2.3.2 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Việt 
Xinh  (VN) 
9 Lê Đại Hành, phường 4, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-05341 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trương Thị Nội  
(VN) 
416/6/14 Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 

 
 

(210) 4-2013-05343 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.1.25 
(731) JAMEMOST ENTERPRISE CO., LTD  

(TW) 
1st FL, No 1-2, Lane 56, Chung Cheng 
Road, Hsin Chuang Dist, New Taipei 
City, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 16: Tranh ảnh (có khung hoặc không khung); ảnh chụp; album (an-bom); bìa sách; 

bản vẽ; hình vẽ.  
 

Nhóm 20: Khung tranh ảnh; tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ; giá đỡ khung tranh ảnh.  
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(210) 4-2013-05344 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.6; A25.3.15 
(731) JAMEMOST ENTERPRISE CO., LTD  

(TW) 
1st FL, No 1-2, Lane 56, Chung Cheng 
Road, Hsin Chuang Dist, New Taipei 
City, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 16: Tranh ảnh (có khung hoặc không khung); ảnh chụp; album (an-bom); bìa sách; 
bản vẽ; hình vẽ.  

 

Nhóm 20: Khung tranh ảnh; tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ; giá đỡ khung tranh ảnh.  
 
 

(210) 4-2013-05345 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.15; A5.11.13; 26.1.2 
(591) Trắng, đen, xám đậm, xám nhạt, xanh lá 

non, xanh lá đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải trí Làng 
Phố  (VN) 
Số 9 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 41:  Sản xuất âm nhạc; dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị, sắp xếp và 
tiến hành hội nghị; dịch vụ biên tập băng hình, dàn dựng băng hình; tổ chức triển lãm cho 
mục đích văn hoá hoặc giáo dục; dịch vụ tổ chức trình diễn; lập kế hoạch cho buổi tiệc 
[giải trí]); dàn dựng buổi biêu diễn, sản xuất buổi biểu diễn; dịch vụ sản xuất phim trừ 
phim quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2013-05346 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.15; A26.11.12; A5.3.13; A5.11.13 
(591) Trắng, đen, xám đậm, xám nhạt, xanh lá 

non, xanh lá đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải trí Làng 
Phố   (VN) 
Số 9 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 41:  Sản xuất âm nhạc; dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị, sắp xếp và 
tiến hành hội nghị; dịch vụ biên tập băng hình, dàn dựng băng hình; tổ chức triển lãm cho 
mục đích văn hoá hoặc giáo dục; dịch vụ tổ chức trình diễn; lập kế hoạch cho buổi tiệc 
[giải trí]); dàn dựng buổi biêu diễn, sản xuất buổi biểu diễn; dịch vụ sản xuất phim trừ 
phim quảng cáo. 
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(210) 4-2013-05347 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; A5.3.15; A5.3.13; A26.11.12 
(591) Trắng, đen, xám đậm, xám nhạt, xanh lá 

non, xanh lá đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải trí Làng 
Phố   (VN) 
Số 9 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất âm nhạc; dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị, sắp xếp và 

tiến hành hội nghị; dịch vụ biên tập băng hình, dàn dựng băng hình; tổ chức triển lãm cho 
mục đích văn hoá hoặc giáo dục; dịch vụ tổ chức trình diễn; lập kế hoạch cho buổi tiệc 
[giải trí]); dàn dựng buổi biêu diễn, sản xuất buổi biểu diễn; dịch vụ sản xuất phim trừ 
phim quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2013-05348 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; A5.3.13; A5.11.13; A5.3.15 
(591) Trắng, đen, xám đậm, xám nhạt, xanh lá 

non, xanh lá đậm, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải trí Làng 
Phố   (VN) 
Số 9 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 41: Sản xuất âm nhạc; dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội nghị, sắp xếp và 

tiến hành hội nghị; dịch vụ biên tập băng hình, dàn dựng băng hình; tổ chức triển lãm cho 
mục đích văn hoá hoặc giáo dục; dịch vụ tổ chức trình diễn; lập kế hoạch cho buổi tiệc 
[giải trí]); dàn dựng buổi biêu diễn, sản xuất buổi biểu diễn; dịch vụ sản xuất phim trừ 
phim quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2013-05350 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 26.3.23; 26.7.25; 26.4.4 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, xanh dương, xanh 

lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ cơ khí 
Thành Lợi  (VN) 
112/23 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị phu xịt (máy móc). 
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(210) 4-2013-05351 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.15.1; 26.1.2; 7.3.2 
(591) Đỏ yên chi, xanh dương, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cửa Thế Giới (VN)
D11/55F ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại, cửa kéo bằng kim loại, cửa nhôm (thuộc nhóm này).  
 
 

(210) 4-2013-05352 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.15.3; A26.11.12; 1.15.23; A26.11.8; 
A1.1.10; A26.4.6; 26.4.7 

(591) Đen, xám đậm, xám nhạt, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ ăn uống 668  (VN) 
¤ 12, lô 6, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp các suất ăn sẵn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ du lịch.  

 
 

(210) 4-2013-05353 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 1.15.23; A26.11.8; 
A25.7.21 

(591) Đen, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ ăn uống 668  (VN) 
¤ 12, lô 6, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, xúc tiến thương mại; tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục 
đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp các suất ăn sẵn, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ 
nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ du lịch.  

 
 

(210) 4-2013-05354 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH mũ bảo hiểm 
Hoàng Ngân  (VN) 
Số 4, lô 5 khu tập thể công nhân Dư 
Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, 
thành phố Hải Phòng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  
 
 

(210) 4-2013-05355 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Vàng, đỏ, xanh nước biển. 
(731) Nguyễn Trọng Riến  (VN) 

Số nhà 54, đường Nguyễn Du, phường 
Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Thuốc đông dược, trà (chè) thảo dược dùng cho y tế. 
 
 

(210) 4-2013-05356 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A11.1.18; A26.4.24 
(591) Nâu, vàng, trắng, đen. 
(731) Phạm Lê Tuấn Nghĩa  (VN) 

12/12 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2013-05357 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.4.24; A11.1.18 
(591) Nâu, vàng, trắng, đen. 
(731) Phạm Lê Tuấn Nghĩa   (VN) 

12/12 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2013-05358 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hoa Dương  (VN) 
Số 1A, đường Nguyễn Huệ, Nguyễn 
Trãi, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, 
tỉnh Hải Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 
 

(210) 4-2013-05359 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Cam. (540) 

  

(731) Phạm Văn Sơn  (VN) 
C4, khu dân cư Thới An, phường Thới 
An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy cưa xích; máy cắt cỏ; máy bơm nước.  
 

Nhóm 08: Bình phun thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay), dao phát cỏ (dụng cụ cầm tay).  
 
 

(210) 4-2013-05360 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) đỏ (540) 

  

(731) Phạm Văn Sơn  (VN) 
C4 KDC Thới An, phường Thới An, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy cưa xích; máy cắt cỏ; máy phun thuốc trừ sâu; máy bơm nước; 
máy phát đlện; máy cày (tất cả không bao gồm bộ tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ và, 
mô tơ). 

 
 

(210) 4-2013-05367 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 26.4.3 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thành Công   (VN) 
Số 548B, quốc lộ 80, ấp An Hòa , xã Tân 
Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng 
Tháp  

 

(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 
 

(210) 4-2013-05370 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) LAEMTHONG FOOD INDUSTRIES 
CO., LTD.   (TH) 
42/2 Group 2 Petchkaseam Road, 
Omyai, Sampran, Nakornpathom 73160 
Thailand  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy gạo giòn.  
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(210) 4-2013-05371 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) LAEMTHONG FOOD INDUSTRIES 
CO., LTD.    (TH) 
42/2 Group 2 Petchkaseam Road, 
Omyai, Sampran, Nakornpathom 73160 
Thailand   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh quy xốp; bánh xốp.  
 
 

(210) 4-2013-05372 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) LAEMTHONG FOOD INDUSTRIES 
CO., LTD.    (TH) 
42/2 Group 2 Petchkaseam Road, 
Omyai, Sampran, Nakornpathom 73160 
Thailand   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh quy; bánh quy xốp; bánh xốp.  
 
 

(210) 4-2013-05375 (220) 25.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.22; A26.11.12; 26.11.3; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Việt Tín Hưng  (VN) 
328 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 11: Quạt máy. 
 
 

(210) 4-2013-05376 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A3.7.24; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng sậm, xanh dương. 
(731) Phòng chẩn trị đông y Tuệ 

Sanh Đường   (VN) 
Khu phố 5, phường Long Thủy, thị xã 
Phước Long, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Rượu thuốc.  
 

Nhóm 44: Khám chữa bệnh bằng phương pháp đông y. 
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(210) 4-2013-05378 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty cổ phần nhựa Tín Kim  

(VN) 
C2.7 đường §3, khu công nghiệp Đồng 
An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Thanh nhựa dùng trong xây dựng; nẹp viền cửa bằng nhựa; nẹp viền chân tường 

bằng nhựa; nẹp nhựa trang trí dùng trong xây dựng.  
 
 

(210) 4-2013-05379 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty cổ phần nhựa Tín Kim  

(VN) 
C2.7 đường §3, khu công nghiệp Đồng 
An 2, phường Hòa Phú, thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Thanh nhựa dùng trong xây dựng; nẹp viền cửa bằng nhựa; nẹp viền chân tường 

bằng nhựa; nẹp nhựa trang trí dùng trong xây dựng.  
 
 

(210) 4-2013-05380 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Kim Cương Xanh  
(VN) 
9 xóm Vôi, phường 14, quận 5, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống cà phê có sữa, đồ uống trên cơ sở cà phê; 

thực phẩm giàu tinh bột; món ăn điểm tâm.   
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; 
dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; nhà hàng ăn uống tự phục vụ.  
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(210) 4-2013-05381 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thành Thiên 
Lộc  (VN) 
Tổ 3, đường Hùng Vương, khu phố 1, thị 
trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang  

 

(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 
 
 

(210) 4-2013-05386 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.7.23; 26.4.2; 2.7.12 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Công ty TNHH phòng khám Gia 

đình Hà Nội  (VN) 
298I Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 44: Phòng khám đa khoa. 
 
 

(210) 4-2013-05388 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.9.1; A9.7.22; 20.7.1; 24.1.1 
(591) Vàng, đỏ, xanh da trời, xanh da trời đậm, 

xanh tím than, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần giáo dục và 

đào tạo VICTORIA  (VN) 
Số 10A/B (số mới: số 18 ngõ 105), khu 
Tập thể Tổng Cục II, đường Xuân La, xã 
Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo; dịch vụ tư vấn du học.  
 
 

(210) 4-2013-05389 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.5.1; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và kinh doanh bất động 
sản Thiên Phú Hưng  (VN) 
Số 6/1, khu phố 1A, phường An Phú, thị 
xã Thuận An, tỉnh Bình Dương  
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(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản.  
 
 

(210) 4-2013-05390 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 26.3.23 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Đa 
Liên Kết  (VN) 
47 A Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động.  
 
 

(210) 4-2013-05391 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; 25.5.2 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Nhật Đức  (VN) 
80/35 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho y tế.  
 
 

(210) 4-2013-05392 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.2; A1.1.12; 24.11.15 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm Như 
Thủy   (VN) 
Số 5 Tuệ Tĩnh, phường Ngô Thì Nhậm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
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(210) 4-2013-05393 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.2; A1.1.12; A1.1.2; 24.11.15 
(591) Xanh dương. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm Như 
Thủy    (VN) 
 Số 5 Tuệ Tĩnh, phường Ngô Thì Nhậm, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm, kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, 
điện não, nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế; đệm chống loét, mua bán giường 
hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt  xà 
phòng, nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, 
cà phê, cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước 
uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2013-05394 (220) 25.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.9; 26.4.1; 26.3.23; 25.5.2 
(591) Xanh sẫm, xanh da trời, xanh lá cây, 

đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ   (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 

(210) 4-2013-05396 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Kim 
Long   (VN) 
Lô số 2 - khu A Tập thể Liên Cơ quan - 
Từ Liêm, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-05397 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Thiên Khánh   (VN) 
Lô D5A Tân Kiên-Bình Lợi, khu công 
nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-05398 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Việt - Thái   (VN) 
450/4A Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-05399 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại ME DI 
P.R.O.D.U.C.T.S   (VN) 
Xóm Kho, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-05404 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A11.3.4; 26.4.3; 25.1.25; 25.7.25 
(591) Đen, trắng, vàng, da cam, đỏ, nâu, xanh 

lá đậm. 
(731) P.T. SARI INCOFOOD 

CORPORATION   (ID) 
Desa Tanjung Morawa-B, Kabupaten 
Deli Serdang, Sumatera Utara, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
1338 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, ca cao, ngũ cốc, trà, sô cô la, bánh quy, kẹo đựng trong các loại bao bì 
có liên quan tới các sản phẩm kể trên.  

 
 

(210) 4-2013-05405 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) MERKUR GAMING GMBH   (DE) 
Borsigstrabe 26, 32312 Lubbecke, 
Germany 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; hoạt 
động thể thao và văn hóa; cho thuê máy giật xèng tự động và máy giải trí dành cho sòng 
bạc; tổ chức và điều hành trò chơi, đánh bạc; điều hành dịch vụ xổ số; dịch vụ trò chơi 
trên Internet, bao gồm trò chơi trực tuyến và trò chơi ứng dụng dùng cho điện thoại thông 
minh; dịch vụ trò chơi trực tuyến (trên mạng máy tính); cung cấp nội dung giải trí và hoặc 
giáo dục đối với ứng dụng dành cho thiết bị di động và máy tính, điều hành trò giải câu đố 
qua ứng dụng của điện thoại thông minh; cung cấp các trang thiết bị sử dụng cho sòng bạc 
(đánh bạc), đại lý cá cược; điều hành cơ sở trò chơi, khu sòng bài và sàn cá cược điện tử 
và hoặc Internet trực tuyến; dịch vụ đánh bạc sử dụng Internet. 

 
 

(210) 4-2013-05407 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) GALIEN PHARMA  (FR) 
Z.A Les Hauts de Lafourcade 32201 
Gimont Cedex - France 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2013-05408 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) GALIEN PHARMA   (FR) 
Z.A Les Hauts de Lafourcade 32201 
Gimont Cedex - France 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2013-05409 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) GALIEN PHARMA   (FR) 
Z.A Les Hauts de Lafourcade 32201 
Gimont Cedex - France 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2013-05410 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 25.7.20 
(591) Xanh dương, trắng, đỏ. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Vĩnh Đức Long An   (VN) 
ấp 1, xã Bình Tâm, thành phố Tân An, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn lót dùng trong xây dựng.  
 
 

(210) 4-2013-05411 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 5.7.1; 26.1.1; A11.3.3
(591) Xanh, nâu, vàng cam, trắng, đen. 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Phúc 

Minh   (VN) 
R4 - 46 khu phố Hưng phước 4, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè: ca cao. chất thay thế cà phê. bánh; kẹo.  
 
 

(210) 4-2013-05412 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Đỏ, đen. 
(731) Phạm Ngọc Đông  (VN) 

Số nhà 302, tổ 4, phường Trung Thành, 
thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 09: Pin, linh kiện và phụ kiện dùng cho máy điện thoại di dộng và thiết bị di động 

khác. 
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(210) 4-2013-05413 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Trắng, da cam, xanh lam. 
(731) Phạm Ngọc Đông   (VN) 

Số nhà 302, tổ 4, phường Trung Thành, 
thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 
Nguyên 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 09: Pin, linh kiện và phụ kiện dùng cho máy điện thoại di dộng và thiết bị di động 

khác. 
 
 

(210) 4-2013-05414 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) NEW ERA INDUSTRIES   (XX) 
Plot No.: 333, Shokeen Commercial 
Complex, I.G.N.O.U. Road, Neb Sarai, 
New Delhi- 110068  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 19: Ngói đất sét nung, gạch đất nung, gạch lát bằng gốm.  

 
 

(210) 4-2013-05415 (220) 25.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; A3.4.4; 26.1.6; 26.4.3; 25.1.25 
(731) TRUCKQUIP SDN BHD   (MY) 

No. 62 - 68, Jalan Ipoh, 51200 Kuala 
Lumpur, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 12: Động cơ cho xe cộ, phụ tùng vâ bộ phận của chủng dùng cho xe cộ thuộc nhóm 12.  

 
 

(210) 4-2013-05416 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) NAVJACK CO., LTD.   (TW) 
No. 13, Lane 306, Sec. 2, Tailin Road, 
Taishan Dist., New Taipei City 243, 
Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Hộp (túi) đựng điện thoại di động; bao điện thoại cầm tay; hộp (túi) đựng bảo 

vệ cho máy nghe nhạc cầm tay, cụ thể là máy nghe nhạc MP3; hộp (túi) đựng bảo vệ dành 
riêng cho máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân (PDA); vỏ bọc và bao đựng cho điện thoại cầm 
tay và máy nghe nhìn đa phương tiện cầm tay. 
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(210) 4-2013-05417 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.1; 26.1.4; 2.9.1 
(731) BLISSFUL CENTANY 

INTERNATIONAL LIMITED   (MU) 
3rd Floor Raffles Tower, Cybercity, 
Ebene, Mauritius 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm làm từ sữa; đồ uống có sữa (sữa là chủ yếu); sữa uống liền; 

sữa uống lên men; sữa tinh khiết; sữa chua; sữa đậu nành; sữa đóng hộp; pho mát.  
 
 

(210) 4-2013-05418 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần Sữa Quốc Tế  
(VN) 
Km 29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 
 

(210) 4-2013-05419 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần Sữa Quốc Tế  
(VN) 
Km 29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  
 
 

(210) 4-2013-05420 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây. 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Mai Ngọc  
(VN) 
421A Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành 
phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, nước hoa, sữa tắm.  
 
 

(210) 4-2013-05421 (220) 25.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Xanh dương, xanh dương đậm, xám. 
(731) TREK BICYCLE CORPORATION  

(US) 
801 West Madison Street, P.O.Box 183 
Waterloo, Wisconsin 53594, U.S.A  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức các chuyến du lịch bao gồm các hoạt động như: đi bộ đường dài, thả 

bè trên sông, xem cá voi biểu diễn, đi xuồng kayak và đi xe đạp; tổ chức các chuyến du 
lịch văn hóa, cụ thể là: tổ chức các chuyến đi tham quan cho người khác.  

 
 

(210) 4-2013-05431 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Đinh Thị Huyền  (VN) 
Ngõ 176, phố Khâm Thiên, phường Thổ 
Quan, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, đồ phụ kiện như: cặp tóc, chun buộc tóc, bờm; đồ kim hoàn (nhẫn, 

dây chuyền, lắc tay); dây lưng, ví da, quần áo, giầy dép, túi xách.  
 
 

(210) 4-2013-05432 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 26.15.15; 1.7.6; 26.4.2 
(591) Vàng, xanh ghi, xanh lá cây, cam. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
thiết bị y tế Thanh Trì   (VN) 
Xóm 7A, thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, 
huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); chế phẩm vệ sinh 

(dùng cho mục đích y tế); chất khử mùi (dùng cho mục đích y tế); thuốc hút không có 
chất thuốc lá (dùng cho mục đích y tế); thuốc thú y. 

 
Nhóm 10: Bao cao su.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ khám và chữa bệnh; dịch vụ thụ tinh nhân tạo; dịch vụ tư 
vấn dược phẩm và y tế; dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.  
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(210) 4-2013-05433 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Vàng, đen (540) 

 

(731) Công ty TNHH Công nghệ Phần 
mềm Hoàng Tâm  (VN) 
Số 10 ngõ 81 Lạc Long Quân, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm trò chơi điện tử, chương trình hoạt động của hệ 
thống máy vi tính.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cập nhật tư liệu quảng cáo; dịch vụ soạn thảo 
những bài quảng cáo; phổ biến thông báo quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh; 
quảng cáo bằng truyền hình; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, để bán lẻ; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; dịch vụ quảng cáo 
trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính.  

 

Nhóm 38:   Phát chương trình truyền hình; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền tin 
và ảnh cỏ hỗ trợ của máy vi tính; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ thư 
điện tử; dịch vụ nhắn tin (các phương tiện liên lạc điện tử); truyền thư tín và hình ảnh 
bằng máy vi tính; phát thanh radio; cung cấp đường trruyền internet; ứng dụng internet 
trong viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động.  

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin về giải trí; dàn dựng (biên tập) băng video; chương 
trình giải trí; phát thanh; sản xuất phim [trừ phim quảng cáo]; thông tin về giáo dục đào 
tạo; thông tin về giải trí tiêu khiển; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng máy tinh.  

 

Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế 
và phát triển phần cứng máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy 
tính; cập nhật phần mềm di động.  

 
 

(210) 4-2013-05434 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Vàng, đen. (540) 

  

(731) Công ty TNHH Công nghệ Phần 
mềm Hoàng Tâm  (VN) 
Số 10 ngõ 81 Lạc Long Quân, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 

(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính [ghi sẵn]; phần mềm trò chơi điện tử, chương trình hoạt động của hệ 
thống máy vi tính.  

 

Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; cập nhật tư liệu quảng cáo; dịch vụ soạn thảo 
những bài quảng cáo; phổ biến thông báo quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh; 
quảng cáo bằng truyền hình; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, để bán lẻ; biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; dịch vụ quảng cáo 
trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính.    
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Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; truyền tin và 
ảnh cỏ hỗ trợ của máy vi tính; thông tin liên lạc bằng điện thoại di động; dịch vụ thư điện 
tử; dịch vụ nhắn tin (các phương tiện liên lạc điện tử); truyền thư tín và hình ảnh bằng 
máy vi tính; phát thanh radio; cung cấp đường trruyền internet; ứng dụng internet trong 
viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại di động.   

 

Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin về giải trí; dàn dựng (biên tập) băng video; chương 
trình giải trí; phát thanh; sản xuất phim [không bao gồm phim quảng cáo]; thông tin về 
giáo dục đào tạo; thông tin về giải trí tiêu khiển; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ 
mạng máy tinh.   

 

Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong thiết kế 
và phát triển phần cứng máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy 
tính; cập nhật phần mềm di động.  

 
 

(210) 4-2013-05435 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-05436 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần hóa - dược 
phẩm MEKOPHAR  (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-05437 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần hóa - dược 
phẩm MEKOPHAR  (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-05438 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty cổ phần hóa - dược 

phẩm MEKOPHAR  (VN) 
297/5 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-05439 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và các chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2013-05447 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) JANSSEN R&D IRELAND   (IE) 
Eastgate Village, Eastgate, Little Island, 
County Cork, Ireland  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2013-05448 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) DOW AGROSCIENCES LLC.   (US) 
9330 Zionsville Road, Indianapolis, 
Indiana 46268, United States of America 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất trừ động vật có hại; chế phẩm diệt trừ sâu bọ gây hại; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc trừ sâu. 
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(210) 4-2013-05450 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trương Thị Nội  
(VN) 
416/6/14 Lạc Long Quân, phường 05, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
 
 

(210) 4-2013-05452 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Công ty TNHH Kim Mã  (VN) 
442 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán bao bì giấy.  
 

Nhóm 39: Vận tải hàng hóa.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 
 
 

(210) 4-2013-05453 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Mạnh Huy Phát   (VN) 
155 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2013-05454 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hải  (VN) 
Xóm Rừng Vần, xã La Bằng, huyện Đại 
Từ, tỉnh Thái Nguyên 

 

(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 
 

(210) 4-2013-05457 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hải  (VN) 
Số nhà 35B Đồng Nhân A, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 
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(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; thuốc đánh răng; xà phòng; chế 
phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm; chất khử mùi dùng cho cá nhân. 

 
Nhóm 05: Các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng, thuốc thú y; chế phẩm vệ sinh dùng 
cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho em bé; cao dán, vật 
liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật 
có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ.  

 
Nhóm 10:  Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và 
răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương; đồ đạc bằng gỗ đặc biệt dùng cho 
y tế; các loại dụng cụ vệ sinh bằng cao su; băng chỉnh hình.  

 
Nhóm 41: Giáo dục trong lĩnh vực y dược; đào tạo trong lĩnh vực y dược.  

 
Nhóm 42:  Các dịch vụ khoa họe và công nghệ và nghiên cứu trong y dược; các dịch vụ 
nghiên cứu và phân tích công nghiệp dược; các dịch vụ thực hiện các đánh giá, ước tính, 
nghiên cứu và báo cáo trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ y dược; các dịch vụ 
nghiên cứu khoa học cho mục đích y dược.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; Các dịch vụ phân tích y tế liên quan đến điều trị ở 
người; tư vấn về sử dụng thuốc.  

 
 

(210) 4-2013-05458 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Hải   (VN) 
Số nhà 35B Đồng Nhân A, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; thuốc đánh răng; xà phòng; chế 

phẩm vệ sinh dùng để làm sạch và trang điểm; chất khử mùi dùng cho cá nhân.  
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng, thuốc thú y; chế phẩm vệ sinh dùng 
cho mục đích y tế; chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho em bé; cao dán, vật 
liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa; chất tẩy uế; chất diệt động vật 
có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ.   

 
Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, y tế, nha khoa và thú y, chân, tay giả, mắt và 
răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu khâu vết thương; đồ đạc bằng gỗ đặc biệt dùng cho 
y tế; các loại dụng cụ vệ sinh bằng cao su; băng chỉnh hình.   

 
Nhóm 41: Giáo dục trong lĩnh vực y dược; đào tạo trong lĩnh vực y dược.   

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa họe và công nghệ và nghiên cứu trong y dược; các dịch vụ 
nghiên cứu và phân tích công nghiệp dược; các dịch vụ thực hiện các đánh giá, ước tính, 
nghiên cứu và báo cáo trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ y dược; các dịch vụ 
nghiên cứu khoa học cho mục đích y dược.    
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Nhóm 44: Dịch vụ y tế; dịch vụ thú y; Các dịch vụ phân tích y tế liên quan đến điều trị ở 
người; tư vấn về sử dụng thuốc.  

 
 

(210) 4-2013-05459 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh da trời đậm, xanh da trời 

nhạt, tím. 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Đại Dương  (VN) 
Số 199 đường Nguyễn Lương Bằng, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH Quốc tế Thiên Việt 
(VIETSKY INT' LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ gửi tiền tiết kiệm do ngân hàng 

thực hiện; dịch vụ quản lý tài chính; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ môi giới vay tiền. 
 
 

(210) 4-2013-05471 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 26.2.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại ĐAN 
Việt Nam  (VN) 
Số 71 Nguyễn Lương Bằng, phường 
Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Đèn led, đèn huỳnh quang, đèn gắn trên trơn nhà, đèn treo, đèn trùm. 

 
 

(210) 4-2013-05472 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 26.2.7; 26.13.1; 1.7.6 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng. 
(731) Phạm Thị Hà  (VN) 

Khu 3, phường Hải Hòa, thành phố 
Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; giấy viết; giấy bao gói.  
 

Nhóm 29: Hạt đã qua chế biến: hạt điều; hạt lạc; hạt hướng dương; hạnh nhân xay; đậu đã 
được bảo quản.  
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(210) 4-2013-05475 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và thiết bị y tế Minh 
Thành  (VN) 
Tập thể Công ty đá ốp lát & vật liệu xây 
dựng, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2013-05476 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và thiết bị y tế Minh 
Thành  (VN) 
Tập thể Công ty đá ốp lát & vật liệu xây 
dựng, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2013-05477 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và thiết bị y tế Minh 
Thành  (VN) 
Tập thể Công ty đá ốp lát & vật liệu xây 
dựng, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2013-05478 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hoa 
Linh  (VN) 
B19, D6, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước ép trái cây.  
 
 

(210) 4-2013-05479 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Việt Phát   (VN)
762 quốc lộ 1A, tổ 6, khu phố 5, phường 
Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay, ví đựng tiền, túi cầm tay cho phụ nữ, ba lô, túi xách tay học sinh.  
 

Nhóm 25: Giày cao cổ, giày ống, dép, giày thể thao.  
 

Nhóm 35: Mua bán giày, dép, vali, túi du lịch, túi xách tay.  
 
 

(210) 4-2013-05483 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.21; 5.5.1 
(731) CHINA TOBACCO HUNAN 

INDUSTRIAL CO., LTD    (CN) 
No. 188, section 3, Wanjiali middle road, 
Changsha, Hunan, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá nhai; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không 

dùng cho mục đích y tế; xì gà; thuốc lá điếu; điều xì gà nhỏ hở hai đâu; cỏ để hút; thuốc 
lá bột để hít; hộp đựng thuốc lá để hít; đầu ngậm điếu thuốc lá điếu, tẩu hút thuốc lá; 
dụng cụ cắt đầu xì gà; đót thuốc lá điếu, không làm bằng kim loại quý, thiết bị bỏ túi để 
cuốn thuốc lá; đầu tẩu dùng cho đót hút thuốc lá; đầu tẩu dùng cho đót hút xì gà; đầu lọc 
cho thuốc lá điếu; đầu lọc cho xì gà; vật dụng thông điếu [dùng cho tẩu thuốc lái; giá để 
tẩu dùng cho tẩu hút thuốc lá; bình đựng thuốc lá, không làm bằng kim loại quý; diêm; 
hộp diêm, không làm bằng kim loại quý; gạt tàn, không làm bằng kim loại quý, dùng cho 
người hút thuốc; đá lửa; đầu lọc thuốc lá dạng sợi bó; giấy cuốn thuốc lá; hộp đựng thuốc 
lá điếu, không làm bằng kim loại quý; hộp đựng xì gà, không làm bằng kim loại quý; giấy 
hút nước dùng cho tẩu thuốc lá; túi đựng thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc.  

 
 

(210) 4-2013-05484 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) CHINA TOBACCO HUNAN 
INDUSTRIAL CO., LTD    (CN) 
No. 188, section 3, Wanjiali middle road, 
Changsha, Hunan, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
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(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá nhai; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không 
dùng cho mục đích y tế; xì gà; thuốc lá điếu; điều xì gà nhỏ hở hai đâu; cỏ để hút; thuốc 
lá bột để hít; hộp đựng thuốc lá để hít; đầu ngậm điếu thuốc lá điếu, tẩu hút thuốc lá; 
dụng cụ cắt đầu xì gà; đót thuốc lá điếu, không làm bằng kim loại quý, thiết bị bỏ túi để 
cuốn thuốc lá; đầu tẩu dùng cho đót hút thuốc lá; đầu tẩu dùng cho đót hút xì gà; đầu lọc 
cho thuốc lá điếu; đầu lọc cho xì gà; vật dụng thông điếu [dùng cho tẩu thuốc lái; giá để 
tẩu dùng cho tẩu hút thuốc lá; bình đựng thuốc lá, không làm bằng kim loại quý; diêm; 
hộp diêm, không làm bằng kim loại quý; gạt tàn, không làm bằng kim loại quý, dùng cho 
người hút thuốc; đá lửa; đầu lọc thuốc lá dạng sợi bó; giấy cuốn thuốc lá; hộp đựng thuốc 
lá điếu, không làm bằng kim loại quý; hộp đựng xì gà, không làm bằng kim loại quý; giấy 
hút nước dùng cho tẩu thuốc lá; túi đựng thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc.  

 
 

(210) 4-2013-05485 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) CHINA TOBACCO HUNAN 

INDUSTRIAL CO., LTD   (CN) 
No. 188, section 3, Wanjiali middle road, 
Changsha, Hunan, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá nhai; thuốc lá điếu chứa chất thay thế lá thuốc lá, không 

dùng cho mục đích y tế; xì gà; thuốc lá điếu; điều xì gà nhỏ hở hai đâu; cỏ để hút; thuốc 
lá bột để hít; hộp đựng thuốc lá để hít; đầu ngậm điếu thuốc lá điếu, tẩu hút thuốc lá; 
dụng cụ cắt đầu xì gà; đót thuốc lá điếu, không làm bằng kim loại quý, thiết bị bỏ túi để 
cuốn thuốc lá; đầu tẩu dùng cho đót hút thuốc lá; đầu tẩu dùng cho đót hút xì gà; đầu lọc 
cho thuốc lá điếu; đầu lọc cho xì gà; vật dụng thông điếu [dùng cho tẩu thuốc lái; giá để 
tẩu dùng cho tẩu hút thuốc lá; bình đựng thuốc lá, không làm bằng kim loại quý; diêm; 
hộp diêm, không làm bằng kim loại quý; gạt tàn, không làm bằng kim loại quý, dùng cho 
người hút thuốc; đá lửa; đầu lọc thuốc lá dạng sợi bó; giấy cuốn thuốc lá; hộp đựng thuốc 
lá điếu, không làm bằng kim loại quý; hộp đựng xì gà, không làm bằng kim loại quý; giấy 
hút nước dùng cho tẩu thuốc lá; túi đựng thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc.  

 
 

(210) 4-2013-05489 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 
G/7, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-05490 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Quang Anh   (VN) 
68 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-05491 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó    (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-05492 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Phong Phó    (VN) 
30-32 Phong Phú, phường 12, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2013-05493 (220) 26.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A1.1.10; A1.1.5; A26.11.8; 
25.5.25; A25.7.21; 24.15.1; 26.4.3 

(591) Đỏ, đỏ nhạt, vàng, ghi, xanh sẫm, xanh 
dương, đen, trắng. 

(731) Công ty cổ phần ASEM VINA  (VN)
Lô số 6, km 10, quốc lộ 392, xã Nhân 
Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2013-05494 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.1; A5.11.2; A5.11.5; A5.3.15 
(591) Đỏ, vàng, xanh sẫm, xanh nước biển, 

xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần ASEM VINA  

(VN) 
Lô số 6, km 10, quốc lộ 392, xã Nhân 
Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, mặt nạ làm trắng da, nước 
súc miệng không có thuốc.  

 
 

(210) 4-2013-05495 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.23; A25.7.6; A25.7.7; 26.4.2; 
26.1.1; 25.5.25 

(591) Đỏ, da cam, vàng, vàng nhạt, ghi, trắng. 
(731) Công ty cổ phần ASEM VINA  

(VN) 
Lô số 6, km 10, quốc lộ 392, xã Nhân 
Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, mặt nạ làm trắng da, nước 
súc miệng không có thuốc.  

 
 

(210) 4-2013-05496 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Dược Đức   (VN) 
Số 17 lô 13, KĐT Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-05497 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Dược Đức   (VN) 
Số 17 lô 13, KĐT Đền Lừ 1, phường 
Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-05498 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-05499 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.15.1; A24.15.7 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

công nghệ EPOSI   (VN) 
Số 6, phố Trung Hòa, phường Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp các trò chơi điện tử trực tuyến từ mạng lưới máy tính; dịch vụ 

cung cấp các thông tin trực tuyến về các trò chơi điện tử trên máy tính.  
 
 

(210) 4-2013-05503 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ, trắng. (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 

(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện, bình đun nước dùng điện, quạt điện, nồi 
áp suất dùng điện (nồi hầm), bếp nấu dùng điện (bếp lẩu). 
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Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo rán không dùng điện (nhôm hoặc inôc), bộ nồi nấu 
không dùng điện (nhôm hoặc inôc). 

 
 

(210) 4-2013-05507 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 32: Bia; nước ga và các loại đồ uống không có cồn; nước uống chiết xuất từ rau quả 
(không có cồn) và đồ uống từ nước ép hoa quả (không có cồn); xi-rô và các chế phẩm 
khác dùng để làm đồ uống (không có cồn).  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu các loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
bia, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, nước uống chiết xuất từ rau quả (không có 
cồn) và đồ uống từ nước ép hoa quả (không có cồn), xi-rô và các chế phẩm khác dùng để 
làm đồ uống (không có cồn), đồ uống có cồn (trừ bia), rượu các loại.  

 
 

(210) 4-2013-05508 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 32: Bia; nước ga và các loại đồ uống không có cồn; nước uống chiết xuất từ rau quả 
(không có cồn) và đồ uống từ nước ép hoa quả (không có cồn); Xi-rô và các chế phẩm 
khác dùng để làm đồ uống (không có cồn).  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia), rượu các loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
bia, nước ga và các loại đồ uống không có cồn, nước uống chiết xuất từ rau quả (không có 
cồn) và đồ uống từ nước ép hoa quả (không có cồn), xi-rô và các chế phẩm khác dùng để 
làm đồ uống (không có cồn), đồ uống có cồn (trừ bia), rượu các loại.  
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(210) 4-2013-05509 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2013-05510 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Sao Thái 
Dương   (VN) 
92 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành 
phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2013-05511 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ, trắng. (540) 

 

(731) Công ty TNHH KENMEC Việt 
Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng lạnh dùng điện. 
 
 

(210) 4-2013-05512 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.7.4; 26.1.1; 3.7.17 
(591) Trắng, vàng, nâu đỏ. 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Du Lịch Việt  (VN) 
175 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành; dich vụ cho thuê xe du lịch; dịch vụ thông tin 
về việc đặt chỗ trước để du lịch; dịch vụ đăng kí trước và đặt chỗ trước để du lịch.  
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(210) 4-2013-05513 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhựa Huyền 
Anh  (VN) 
Số 18, lô N, ngõ 151, đường Hồng Hà, 
phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội   

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  
 

Nhóm 20: Các sản phẩm nhựa: bàn; ghế; tủ đựng quần áo; kệ đựng hồ sơ; thùng; hộp; giá 
đỡ hàng; giá để bát đĩa.  

 

Nhóm 21: Đồ nhựa gia dụng gồm: xô, bô, chậu, rổ, rá, ca, cốc, chén, bát, đĩa, ly, bình 
hoa, bình uống nước, thùng rác.  

 

Nhóm 35: Kinh doanh, xuất nhập khẩu mũ bảo hiểm, bàn, ghế, tủ đựng quần áo, kệ đựng 
hồ sơ, thùng nhựa, giá đỡ hàng, giá để bát đĩa và đồ gia dụng: xô, bô, chậu, rổ, rá, cốc, 
chén, bát, đĩa, ly, bình hoa, bình uống nước, thùng rác. 

 
 

(210) 4-2013-05514 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Ivy   (VN) 
156B Mậu Thân, phường An Phú, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-05515 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sircoffee   (VN) 
257 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Sản phẩm cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, chè, ca cao.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại cà phê, chè, ca cao.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2013-05516 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công Ty TNHH Sircoffee   (VN) 
257 Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 30: Sản phẩm cà phê hạt, cà phê bột, cà phê hòa tan, chè, ca cao.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại cà phê, chè, ca cao.  
 

Nhóm 43: Quán cà phê, giải khát; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2013-05518 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.6; A3.6.3 
(731) Y.S.P. INDUSTRIES (M) SDN. BHD.  

(MY) 
No. 18, jalan wan kadir, Taman tun dr. 
Ismail, 60000 Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược và thú y; thực phẩm ăn kiêng và chất ăn kiêng phù hợp cho 
mục đích y tế; chất bổ sung ăn kiêng cho động vật; chất tẩy uế; chế phẩm diệt trừ sâu bọ 
gây hại; chất diệt nấm; thuốc diệt cỏ dùng cho mục đích thú y.  

 
 

(210) 4-2013-05522 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 
CO., INC.   (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị nha khoa; thiết 
bị và dụng cụ thú y; chân tay giả; mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu để khâu 
vết thương; tấm đệm có chứa chất gel làm mát dùng để hút và và tỏa nhiệt nóng đột ngột 
trên cơ thể người (dùng cho mục đích y tế); đệm sưởi nóng dùng điện cho mục đích y tế; 
túi đá chườm cho mục đích y tế; thiết bị sưởi ấm dùng điện dùng cho mục đích y tế; tấm 
đệm khí hoạt tính dùng để sưởi ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu (dùng điện, 
dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2013-05523 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 
CO., INC.   (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị nha khoa; thiết 
bị và dụng cụ thú y; chân tay giả; mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu để khâu 
vết thương; tấm đệm có chứa chất gel làm mát dùng để hút và và tỏa nhiệt nóng đột ngột 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
1359 

trên cơ thể người (dùng cho mục đích y tế); đệm sưởi nóng dùng điện cho mục đích y tế; 
túi đá chườm cho mục đích y tế; thiết bị sưởi ấm dùng điện dùng cho mục đích y tế; tấm 
đệm khí hoạt tính dùng để sưởi ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu (dùng điện 
dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2013-05524 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 25.1.6; A26.3.5; 26.3.1 
(591) Trắng, xanh dương đậm, xanh dương 

nhạt, xanh lá cây, đen đậm, đen nhạt. 
(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL 

CO., INC.   (JP) 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, 
Saga 841-0017 Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị nha khoa; thiết 

bị và dụng cụ thú y; chân tay giả; mắt và răng giả; dụng cụ chỉnh hình; vật liệu để khâu 
vết hương; tấm đệm có chứa chất gel làm mát dùng để hút và và tỏa nhiệt nóng đột ngột 
trên cơ thể người (dùng cho mục đích y tế); đệm sưởi nóng dùng điện cho mục đích y tế, 
túi đá chườm cho mục đích y tế; thiết bị sưởi ấm dùng điện dung cho mục đích y tế; tấm 
đệm khi hoạt tính đùng để sưởi ấm vùng lưng và cải thiện việc lưu thông máu (dùng điện, 
dùng cho mục đích y tế).  

 
 

(210) 4-2013-05525 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, xanh da trời nhạt, 
(731) SUC. CARLOS SCHNECK S.A.   (UY) 

Aparicio Saravia, 4301, Montevideo, 
Uruguay  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt; lòng; gan; nội tạng gia súc dùng làm thực phẩm; thịt băm.  

 
 

(210) 4-2013-05527 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) MESHTEC INTERNATIONAL CO., 
LTD    (TH) 
168 Moo 3 Chiang Mai - Lampang Rd., 
T.Saraphi, A.Saraphi, Chiang Mai 50140, 
Thailand  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 
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(511)   Nhóm 06: Tấm chắn bằng kim loại cho cửa ra vào và cửa sổ, tấm chắn dạng lưới bằng kim 
loại, cụ thể là tấm chắn an toàn và tấm chắn chống côn trùng cho cửa sổ và cửa ra vào; 
tấm chắn dạng lưới làm bằng kim loại để giữ an toàn cho cửa ra vào và cửa sổ.  

 
 

(210) 4-2013-05529 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; A5.5.21; A26.11.12; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, xanh tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Newstar   (VN) 
Số 5, phố Núi Hạm, phường Hồng Hà, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; khăn (trang phục); mũ; cavat.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm gồm: quần áo; khăn (trang phục); mũ; cavat; đồ 
đi chân. 

 

Nhóm 40: Dịch vụ may đo; dịch vụ gia công quần áo; khăn (trang phục); mũ; cavat; đồ đi 
chân.  

 
 

(210) 4-2013-05530 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.3; A25.3.3; A26.11.7 
(591) Ghi xám, xanh coban, trắng. 
(731) Công ty TNHH Hòa Hiệp Phát  

(VN) 
Tổ 11, ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ xây dựng công 
trình giao thông và thủy lợi.  

 
 

(210) 4-2013-05531 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.5.3; A26.4.24 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh nước biển, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại CHICKUN (VN)   (VN)
455 đường 30/4, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt, bánh, kẹo. 
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(210) 4-2013-05532 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Long Hiệp   (VN) 
Lô B1, khu công nghiệp Suối Dầu, huyện 
Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho tôm; thức ăn chăn nuôi dùng cho gia súc, gia cầm và thủy hải sản.  

 
 

(210) 4-2013-05533 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty TNHH Long Hiệp    (VN) 

Lô B1, khu công nghiệp Suối Dầu, huyện 
Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho tôm; thức ăn chăn nuôi dùng cho gia súc, gia cầm và thủy hải sản.  

 
 

(210) 4-2013-05534 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.3.9; A1.1.10; A1.1.2; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Bạch Quả   (VN) 
54-56 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  

 
 

(210) 4-2013-05535 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.3.9; A5.5.20; 26.1.1; 25.1.25 
(591) Đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH Bạch Quả    (VN) 

54-56 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
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(210) 4-2013-05536 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.3.9; A25.7.21; A5.5.20; 26.15.15; 
26.15.11 

(591) Đen, đỏ, da cam, vàng, xanh lá cây, xanh 
nước biển, hồng, tím. 

(731) Công ty TNHH Bạch Quả    (VN) 
54-56 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 
 

(210) 4-2013-05537 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.7.1; 3.7.16; 3.1.1; A3.1.22 
(731) GLOBRANDS HOLDING CO. 

LIMITED   (AE) 
P.O.Box 114429, Registration 
No.147194, Jebel Ali Free Zone 
Authority, Dubai, United Arab Emirates. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 03: Nước thơm dùng sau khi cạo râu; mỹ phẩm chống đổ mồ hôi; chất khử mùi 
(mỹ phẩm); xà phòng chống đổ mồ hôi; chất chống đổ mồ hôi (chế phẩm vệ sinh thân 
thể); dầu thơm (không dùng cho mục đích y tế); muối để tắm không dùng cho mục đích y 
tế; sữa làm sạch (mỹ phẩm); mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; nước thơm cô-lô-nhơ; tinh dầu; 
chất chiết xuất của hoa (nước hoa); kem bôi mặt (mỹ phẩm); chất chống đổ mồ hôi cho 
chân và xà phòng rửa chân; thuốc màu để nhuộm tóc; mỹ phẩm dưỡng tóc; nước xức tóc; 
kem và gel tạo kiểu tóc; thuốc nhuộm tóc; son đưỡng môi; nước thơm dùng cho mục đích 
mỹ phẩm; xà phòng có chứa thuốc; chế phẩm chăm sóc móng tay móng chân; dầu dưỡng 
tóc; nước hoa; dầu thơm dùng để bôi trước khi cạo râu; chế phẩm làm sạch răng giả; nước 
thơm; dầu gội đầu và dưỡng tóc; chế phẩm dùng khi cạo râu; xà phòng dùng khi cạo râu; 
dầu thơm dùng khi cạo râu; xà phòng; phấn rôm; nước thơm để xức sau khi tắm; chế 
phẩm để vệ sinh thân thể; sữa tắm; dầu thơm dùng khi tắm; mỹ phẩm dưỡng thể dạng xịt; 
dầu thơm đưỡng thể; dầu thơm dưỡng ẩm.  

 
 

(210) 4-2013-05540 (220) 26.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 2.9.10 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng. 
(731) Lương Thị Nghĩa Vân  (VN) 

Số 20, ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 

CONSULTANCY CORP.) 
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(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chữa răng dịch vụ chăm sóc y tế; dịch vụ nha khoa; bệnh viện. 
 
 

(210) 4-2013-05544 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.1.5; 26.2.7 
(591) Xanh lá cây, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH NLP Việt Nam  
(VN) 
L14-08B, lầu 14, toà nhà Vincom Center, 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 
 
 

(210) 4-2013-05550 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần TMS Du Học  
(VN) 
Tầng 3, tòa nhà VIMECO, Lô E9, đường 
Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất khẩu lao động; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tư vấn về thuyên 

chuyển nhân sự; văn phòng giới thiệu việc làm; kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân 
sự.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ huấn luyện nhân sự điều hành cao cấp; dịch vụ đào tạo và phát triển 
nhân sự; dịch vụ về đào tạo về đời sống công việc lành mạnh, dịch vụ đào tạo về việc 
kiểm soát căng thẳng trong công việc. 

 
 

(210) 4-2013-05551 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần TMS Du Học  
(VN) 
Tầng 3, tòa nhà VIMECO, Lô E9, đường 
Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xuất khẩu lao động; tư vấn quản lý nhân sự; dịch vụ tư vấn về thuyên 
chuyển nhân sự; văn phòng giới thiệu việc làm; kiểm tra tâm lý cho việc tuyển chọn nhân 
sự.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ huấn luyện nhân sự điều hành cao cấp; dịch vụ đào tạo và phát triển 
nhân sự; dịch vụ về đào tạo về đời sống công việc lành mạnh, dịch vụ đào tạo về việc 
kiểm soát căng thẳng trong công việc. 
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(210) 4-2013-05552 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.2.7; 26.2.3; 1.15.23; 26.13.25 
(731) SHOWA CORPORATION CO., LTD.  

(JP) 
5-4, Fujimi-cho, Itabashi-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 06: Các bộ phận hỗ trợ gá lắp bằng kim loại cho ống dẫn; vòng đai kim loại để kết 

nối ống dẫn; vòng đỡ bằng kim loại dùng cho ống dẫn; thép góc; đầu nối bằng kim loại 
cho ren xoáy của đinh vít hoặc bu lông; ống bọc ngoài bằng kim loại cho công trình và 
xây dựng; ống dẫn bằng kim loại cho hệ thống thông gió và điều hòa không khí. 

 
 

(210) 4-2013-05553 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.9; A5.5.20; 26.4.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất hàng 

tiêu dùng Bình Tiên  (VN) 
22 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Túi máy tính xách tay (laptop), túi điện thoại, tất cả được thiết kế đặc biệt dùng 

cho máy tính xách tay hoặc điện thoại. 
 

Nhóm 18: Túi xách, vali, ví nhỏ đựng tiền, túi xách nữ, túi du lịch, ba lô, cặp da, ví đựng 
danh thiếp, cặp xách học sinh, túi thể thao, túi đựng đồ trang điểm (không có đồ bên 
trong); túi đựng nữ trang (không có đồ bên trong), ví xách tay đi tiệc: có thể đựng tiền và 
giấy tờ, túi nhỏ quai chéo, túi đi chợ. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2013-05554 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất hàng 

tiêu dùng Bình Tiên  (VN) 
22 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Túi máy tính xách tay (laptop), túi điện thoại, tất cả được thiết kế đặc biệt dùng 

cho máy tính xách tay hoặc điện thoại.  
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Nhóm 18: Túi xách, vali, ví nhỏ đựng tiền, túi xách nữ, túi du lịch, ba lô, cặp da, ví đựng 
danh thiếp, cặp xách học sinh, túi thể thao, túi đựng đồ trang điểm (không có đồ bên 
trong); túi đựng nữ trang (không có đồ bên trong), ví xách tay đi tiệc: có thể đựng tiền và 
giấy tờ, túi nhỏ quai chéo, túi đi chợ.   

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2013-05555 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.9.1; A11.3.7; 26.1.1 
(591) Cam, vàng, xanh lá cây đậm, xanh 

dương, trắng. 
(731) Nguyễn Thị Hà  (VN) 

09 Phan Chu Trinh, phường Xương 
Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn; dịch vụ cung cấp thức ăn, cụ thể là món bánh canh (do nhà 

hàng thực hiện).  
 
 

(210) 4-2013-05556 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.1.4 
(591) Đỏ, vàng, trắng, đen, xanh lá cây. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phú Nông 
(Phú Nông jont Stock 
Company)   (VN) 
Km 18, quốc lộ 10, xã Ân Hoà, huyện 
Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2013-05557 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.15; 1.15.15; 5.5.16 
(591) Vàng cam. 

(540) 

  

(731) Công ty luật TNHH Li An  (VN) 
Lầu 4, phòng 4/1, tòa nhà Lộc Lê, 454 
Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý (các vụ được cung cấp bởi các luật sư cho các cá nhân tập thể, 

tổ chức và doanh nghiệp).  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
1366 

(210) 4-2013-05558 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.5.1; A5.3.15; 4.5.2; 4.5.3; 20.7.1; 
A5.1.16 

(591) Cam, xanh dương, xanh lá, tím, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Tri Linh  (VN) 
728-730 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức hoạt động thể thao văn hoá. 

 
 

(210) 4-2013-05559 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) JANSSEN R&D IRELAND   (IE) 
Eastgate Villnge, Eastgate, Little Island, 
County Cork, Ireland 

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2013-05570 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất - thương mại mỹ 
phẩm Đức Vinh   (VN) 
21 đường 13, khu dân cư Hương Lộ 5, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; sữa tắm; kem (mỹ phẩm) bôi da; dầu gội đầu; kem 

(mỹ phẩm) ngừa mụn-nám; sữa rửa mặt. 
 
 

(210) 4-2013-05571 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Bảo Trinh   (VN) 
248 đường Công Nghệ Mới, ấp 1, xã 
Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem tắm trắng da; kem (mỹ 

phẩm) chống nhăn da; kem rửa mặt; kem (mỹ phẩm) ngừa mụn. 
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(210) 4-2013-05572 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
FADA Việt Nam  (VN) 
694/27 quốc lộ 1A, khu phố 3B, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; sữa tắm; kem (mỹ phẩm) bôi da; dầu gội đầu; kem 
(mỹ phẩm) dưỡng trắng da; sữa rửa mặt. 

 
 

(210) 4-2013-05573 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
FADA Việt Nam  (VN) 
694/27 quốc lộ 1A, khu phố 3B, phường 
Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; sữa tắm; kem (mỹ phẩm) bôi da; dầu gội đầu; kem 
(mỹ phẩm) dưỡng trắng da; sữa rửa mặt. 

 
 

(210) 4-2013-05574 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.17.11; 1.5.1; 3.9.15; 3.9.18 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển và thương mại Hoàng 
Lộc  (VN) 
Số 33 Quang Trung, phường Quảng Yên, 
thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 29: Sản phẩm từ cá, tôm, mực, sò hến (không còn sống) như là: chả cá, chả mực, 
tôm khô.  

 
 

(210) 4-2013-05575 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.21; A26.4.24 
(731) Trịnh Huy Hùng  (VN) 

Khu 5, thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, 
tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 43: Quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2013-05576 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.9.1; A3.9.4; 26.1.1 
(591) Xanh nước biển. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị điện 
nước Hà Thành  (VN) 
Số 84 A2 khu đt Đại Kim Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 17: ống mềm phi kim loại, ống nhựa mềm các loại và phụ tùng nối ống của chúng 
(tê, cút, chếch, măng xông, van); gioăng cao su và vòng đệm dùng cho phụ tùng nối và để 
nối ống.  

 
Nhóm 19: ống nhựa cứng các loại và các phụ tùng nối ống của chúng (tê, cút, măng 
xông). 

 
Nhóm 35: Mua bán hàng hóa ngành nhựa bao gồm các loại sản phẩm ống nhựa sử dụng 
trong ngành cấp thoát nước và phụ tùng nối ống của chúng (tê, cút, chếch, măng xông, 
van, vòi).  

 
 

(210) 4-2013-05577 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phần mềm 
Phù Đổng  (VN) 
Số 29, phố Quốc Tử Giám, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy tính, đĩa máy tính; chương trình trò chơi máy tính; thiết bị bộ nhớ máy vi 

tính, chương trình máy vi tính (phần mềm máy vi tính có thể tải xuống được); phần mềm 
máy vi tính ghi sẵn. 

 
Nhóm 16: Sách, tranh ảnh, ấn phẩm, xuất bản phẩm dạng in, mô hình mẫu của kiến trúc 
sư; đồ dùng văn phòng trừ đồ đạc bằng gỗ. 

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sôcôla, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở cà 
phê, đồ uống trên cơ sở trà; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); kem lạnh. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); thông tin giáo dục; hướng dẫn nghề 
nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục); tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); dịch 
vụ về giáo dục giảng dạy. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính, cập nhật phần mềm máy tính, tư vấn phần 
mềm máy tính, phân tích hệ thống máy tính, tạo lập và duy trì trang web cho người khác, 
thiết kế trang trí nội thất.  
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(210) 4-2013-05578 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.15; A5.5.20; A19.13.21; A25.3.3; 
25.5.1 

(591) Trắng, xanh lá, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiên phương 
Việt Nam  (VN) 
Số 5, ngõ 21, phố Đại Từ, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm vitamin; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong ngành y; thuốc bổ; 
thuốc bổ thần kinh; thảo mộc y tế; chế phẩm sinh học dùng cho ngành y.  

 
 

(210) 4-2013-05579 (220) 27.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 24.13.1; 26.1.2; 2.9.14; 2.9.18 
(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển, xám, trắng. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thượng Châu  (VN) 
Xóm 6, xã Diễn Châu, huyện Diễn Châu, 
tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 35: Văn phòng tuyển dụng lao động, tư vấn việc làm, nghiên cứu thị trường việc 
làm, tuyển nhân viên, tư vấn quản lý nhân sự. 

 
 

(210) 4-2013-05590 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Phùng Thế Hưng  (VN) 
Phòng 905- CT6, tổ 65, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu, dược phẩm, thuốc chữa bệnh cho người, thực 
phẩm chức năng, máy móc và thiết bị y tế. 

 
 

(210) 4-2013-05591 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; A26.1.24 
(591) Đen, vàng. 
(731) Doanh nghiệp tư nhân nhà 

hàng Masayan   (VN) 
14B Ngô Văn Năm, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2013-05592 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Lê Văn Mẫu   (VN) 
255, đường Thống Nhất (nối dài), 
phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 
Rịa- Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2013-05593 (220) 27.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 4.3.3; 25.1.25; 26.1.1 
(591) Đen, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Trịnh Dương  (VN) 
16/59 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống giải khát.  
 
 

(210) 4-2013-05595 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.5.16; 25.1.25; 5.13.25 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng. 
(731) Công ty TNHH Thương mại và 

dịch vụ Sen   (VN) 
Số 614, đường Lạc Long Quân, phường 
Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang  
 

Nhóm 41: Tổ chức các chương trình biểu diễn âm nhạc, thời trang, các chương trình vui 
chơi, giải trí.   

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời.  
 
 

(210) 4-2013-05596 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 25.1.25 
(591) Xanh lá cây, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Sen   (VN) 
Số 614, đường Lạc Long Quân, phường 
Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang.  
 

Nhóm 41: Tổ chức các chương trình biểu diễn âm nhạc, thời trang, các chương trình vui 
chơi, giải trí. 

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời.  
 
 

(210) 4-2013-05597 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.8 
(591) Ghi sáng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Gia Dụng Cao 
Cấp Việt Nhật  (VN) 
Số 10 ngõ 53 Linh Lang, Cống Vị, Ba 
Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán bếp điện; mua bán máy xay trái cây, thực phẩm đa năng.  

 
 

(210) 4-2013-05599 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần dinh dưỡng 

quốc tế CNC   (VN) 
Thôn Dưỡng Thái Trung, xã Phúc Thành 
A, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, gà, lợn, tôm, cá, thức ăn cho 
chim cảnh, cá cảnh; buôn bán con giống như gà, lợn, trâu, bò, cá giống, tôm giống, chim 
cảnh, cây cảnh; buôn bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao, sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia, rượu. 

 
 

(210) 4-2013-05610 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2 
(731) IBIDEN CO., LTD. (JP)   (JP) 

2-1, Kanda-cho, Ogaki, Gifu 503-8604, 
Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 09: Bảng mạch in; bảng mạch in để lắp đặt vật liệu bán dẫn.  
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(210) 4-2013-05611 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) TROPICANA PRODUCTS, LNC.   (US) 
1001 13th Avenue E, Bradenton, Florida 
34208, United States of America  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước ép trái cây và đồ uống nước ép trái cây (không có cồn).  
 
 

(210) 4-2013-05613 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xanh đen. (540) 

  

(731) Công ty TNHH I Sáu Mươi Tám  
(VN) 
Lầu 3, số 8A Phùng Khắc Khoan, 
phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo, quản lý 
kinh doanh khách sạn, dịch vụ quảng cáo, đại lý quảng cáo, nghiên cứu thị trường, thăm 
dò dư luận.  

 
 

(210) 4-2013-05614 (220) 27.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1 (540) 

  

(731) Dương Thụy Anh Minh  (VN) 
101/21 Duy Tân, phường 15, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 03: Tinh dầu, hương liệu (tinh dầu), nước hoa, mỹ phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán tinh dầu, hương liệu, nước hoa, mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-05615 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  
(VN) 
Lô B1-10 đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2013-05616 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  
(VN) 
Lô B1-10 đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, huyện 
Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-05617 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 6.1.2; 3.7.10; 3.7.16 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương

mại dich vụ ý Chí Mới   (VN) 
72/63 Huỳnh Văn Nghệ, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 

(511)   Nhóm 29: Yến sào; tổ chim yến.  
 
 

(210) 4-2013-05618 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH nệm ưu Việt  (VN)
C5/6D quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 20: Nệm mút lò xo; nệm mút xốp; gối; bàn ghế sa lông. 
 
 

(210) 4-2013-05619 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.5.1; 26.3.1; 1.3.1; 3.7.4; 3.7.12; 
A3.7.24 

(591) Xanh lá cây, xanh dương, ghi xám, nâu, 
vàng, đỏ, trắng, đen. 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Hương Kiến Thành  
(VN) 
186/1A Bình Thới, phường 14, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 16: Tập vở học sinh. 
 
 

(210) 4-2013-05630 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.1.1; 24.9.1; 26.4.4; A24.1.9; 25.5.2; 
25.7.25 

(591) Trắng, đen đậm, đen nhạt. 
(731) SAN MIGUEL BREWING 

LNTERNATIONAL LIMITED   (HK) 
Codan Services Limited, Romaseo Place, 
Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands c/o 9/F Citimark 
Building 28 Yuen Shun Circuit, Sha Tin, 
NT China (Hong Kong)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 

(511)   Nhóm 32: Bia và đồ uống trên cơ sở mạch nha không chứa cồn.  
 
 

(210) 4-2013-05631 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.4; 25.5.2; 26.11.3; 25.7.25 
(591) Trắng, đen đậm, đen nhạt 
(731) SAN MIGUEL BREWING 

LNTERNATIONAL LIMITED    (HK) 
Codan Services Limited, Romaseo Place, 
Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands c/o 9/F Citimark 
Building 28 Yuen Shun Circuit, Sha Tin, 
NT China (Hong Kong)   

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 

(511)   Nhóm 32: Bia và đồ uống trên cơ sở mạch nha không chứa cồn.  
 
 

(210) 4-2013-05632 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.9.1; 24.1.1; A24.1.9; 26.4.4; 25.5.2 
(591) Trắng, đen đậm, đen nhạt. 
(731) SAN MIGUEL BREWING 

LNTERNATIONAL LIMITED    (HK) 
Codan Services Limited, Romaseo Place, 
Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands c/o 9/F Citimark 
Building 28 Yuen Shun Circuit, Sha Tin, 
NT China (Hong Kong)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 32: Bia và đồ uống trên cơ sở mạch nha không chứa cồn.  
 
 

(210) 4-2013-05633 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.3; 5.3.20; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX-DV-TM Tân 
Phú Nông  (VN) 
Số 1 Hồ Xuân Hương, phường 9, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón vô cơ, phân bón tổng hợp, phân bón vi sinh hữu cơ, phân 

bón lá, các chất cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất.  
 
 

(210) 4-2013-05634 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.9.14; 3.7.17; 26.1.2 
(591) Xanh, nâu nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH SX-DV-TM Tân 
Phú Nông  (VN) 
Số 1 Hồ Xuân Hương, phường 9, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón vô cơ, phân bón tổng hợp, phân bón vi sinh hữu cơ, phân 

bón lá các chất cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất.  
 
 

(210) 4-2013-05635 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cội Nguồn - Phú Quốc  (VN) 
149 Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị trấn 
Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang 

 
(511)   Nhóm 14: Ngọc trai. 
 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ về bảo tàng (giới thiệu, trưng bày các hiện vật bảo tàng); dàn 
dựng và tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa, giải trí, giáo dục; dịch vụ phòng trưng 
bày nghệ thuật; vườn bách thú; công viên vui chơi giải trí.  
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(210) 4-2013-05636 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.17.11; 1.5.1; 3.7.11; A1.1.10; 25.5.2; 
A25.3.3 

(591) Đỏ, xanh nước biển, vàng, trắng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ vận tải 
Sài Gòn  (VN) 
C18, khu phố 3, xa lộ Hà Nội, phường 
Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 
COMPANY LIMITED) 

 
(511)   Nhóm 39:  Vận tải hành khách công cộng bằng taxi; vận chuyển khách du lịch; vận tải 

hàng hóa bằng container; cho thuê xe; đại lý bán vé máy bay. 
 
 

(210) 4-2013-05637 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Đỏ, xanh nước biển, vàng. 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại dịch vụ vận tải 
Sài Gòn  (VN) 
C18, khu phố 3, xa lộ Hà Nội, phường 
Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH BABYLON (BABYLON 

COMPANY LIMITED) 
 
(511)   Nhóm 39: Vận tải hành khách công cộng bằng taxi; vận chuyển khách du lịch; vận tải 

hàng hóa bằng container; cho thuê xe; đại ly bán vé máy bay. 
 
 

(210) 4-2013-05639 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.9.1; 26.1.1; 20.5.7 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) Bệnh Viện Đa Khoa Đông Anh  

(VN) 
Tổ 1, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện đa khoa. 
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(210) 4-2013-05650 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Đo, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-05651 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Đo, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-05652 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Đo, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-05653 (220) 27.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Đo, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-05654 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH KENMEC Việt 
Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc 
Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng lạnh dùng điện.  

 
 

(210) 4-2013-05655 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ, trắng (540) 

  

(731) Công ty TNHH KENMEC Việt 
Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc 
Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng lạnh dùng điện.  

 
 

(210) 4-2013-05656 (220) 23.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH HAPPY COOK  
(VN) 
Khu công Nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng 
Nai 

 
(511)   Nhóm 11: Dụng cụ nấu nướng dùng điện (nồi cơm điện, bếp điện, lò viba, ấm đun nước, 

nồi áp suất), quạt điện, máy lọc nước (loại dùng trong gia đình), bếp ga.  
 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp (nồi, chảo, camen, thau), thùng đựng đá, thùng ướp lạnh, bình 
cách nhiệt, bình thủy (không chạy điện). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thực phẩm và đồ uống, chỗ ở tạm thời.  

 
 

(210) 4-2013-05657 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; A5.5.22; A24.3.2 
(731) ROS OREFICE MARINE NICOLE 

EDITH   (FR) 
134 avenue de Flandres, Residence Les 
clairieres, 59290 Wasquenhal, France  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
1379 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, giầy dép, mũ nón, ấn phầm, vật liệu dành cho họa 
sỹ, ảnh chụp bưu thiếp. sổ tay, tranh, văn phòng phẩm, đồ nội thất, gương. khung ảnh: sản 
phẩm thủ công mỹ nghệ làm bằng các chất liệu gỗ, mây, tre, sậy, cói liễu, sừng, gốm, sứ, 
xương, ngà voi, hổ phách. xà cừ như đồ trang trí cho đồ đạc và đồ đạc văn phòng, hàng 
dệt bao gồm tấm phủ ghế và tấm phủ gường ngủ, dịch vụ trưng bày hàng hóa 
(demonstration of goods), tô chức triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
dịch vụ tìm kiếm nhà tài trợ; xúc tiến thương mại, quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2013-05658 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Trần Văn Giáp  (VN) 
Khối 11, phường Hà Huy Tập, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán rượu (quán bar).  
 
 

(210) 4-2013-05659 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.1; 26.15.9; 26.15.11; A16.1.5 
(591) Xanh nước biển, đỏ, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
Truyền thanh - Truyền hình 
Hà Nội   (VN) 
Số 30 Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 35: Quảng cáo quản lý kinh doanh bao gồm: quản lý kinh doanh lmh vực quảng 
cáo trên các phương tiện truyền thông, quản lý kinh doanh lĩnh vực thương mại điện tử; 
quản lý giao dịch bao gồm quản lý giao dịch kinh doanh lĩnh vực quảng cáo trên các 
phương tiện truyền thông, quản lý giao dịch kinh doanh lĩnh vực thương mại điện tử; hoạt 
động văn phòng bao gồm sao chụp tài liệu, biên tập số liệu thống kê, xử lý văn bản.  

 

Nhóm 38: Viễn thông: dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh, truyền hình.  
 
 

(210) 4-2013-05670 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 5.7.1 
(591) Đỏ, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Mạch Gia Kim  
(VN) 
1A, đường 2A, khu phố 5, phường Hiệp 
Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2013-05671 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; A1.1.2; A26.11.12; 26.1.2; 
26.1.4 

(591) Trắng, đỏ, xanh dương. 

(540) 

  

(731) Trung tâm công nghệ thông 
tin Quận 1   (VN) 
Số 14 Nguyễn Thái Bình, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 37: Cài đặt, bảo trì và sửa chữa phần cứng máy tính; lắp đặt, bảo trì và sửa chữa hạ 

tầng mạng máy tính. 
 

Nhóm 42: Khôi phục dữ liệu máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; phát 
triển phần mềm máy tính; thử nghiệm phần mềm máy tính; thiết kế trang web (website); 
cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin. 

 
 

(210) 4-2013-05672 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A5.5.20; A1.1.12; 
A25.7.2 

(591) Xanh dương. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - xuất 
nhập khẩu ánh Lửa Việt  (VN) 
Số 581 tổ 1, khóm Vĩnh Tây, phường 
Núi Sam, Thị xã Châu Đốc, tỉnh An 
Giang 

 
(511)   Nhóm 04: Than (nguyên liệu) các loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán than các loại. 
 
 

(210) 4-2013-05674 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Xanh dương. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch Phú Bảo  (VN) 
Lầu 8, lô B, số 08 Nguyễn Huệ, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Mặt nạ sử dụng cho nhân viên y tế; găng tay cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2013-05675 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.15; 5.3.11 
(731) Công ty cổ phần đầu tư FISCO  

(VN) 
Số 27 tập thể 18/4 ngõ 1, đường Phạm 
Hùng, phường Dịch Vọng Hậu, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 

Co.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Hương Nhang 
 

Nhóm 04: Nến thắp sáng. 
 
 

(210) 4-2013-05676 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Bắc Đức NOGER  
(VN) 
Số 19, ngách 36, ngõ 203, đường Kim 
Ngưu, phường Thanh Lương, quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 

(210) 4-2013-05678 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) TAIWAN EVERBRIGHT CO., LTD.  

(TW) 
8F., No.3, Aly. 6, Ln. 235, Baoqiao Rd., 
Xindian Dist., New Taipei City, Taiwan  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 11: Đèn khử trùng để làm sạch không khí; đèn tia cực tím, không dùng cho mục 

đích y tế; lọc cà phê dùng điện; thiết bị làm nóng nước dùng điện; bình nước nóng cho 
nhà tắm; vòi hoa sen; thiết bị tích nhiệt; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sưởi ấm, chạy điện; thiết 
bị gia nhiệt; thiết bị đun nước; thiết bị và máy làm đá lạnh; thiết bị làm lạnh chất lỏng, hệ 
thống lọc khí; thiết bị khử muối; thiết bị làm sạch nước, thiết bị lọc nước; hệ thống thiết bị 
làm sạch chất thải; bộ lọc [phụ tùng của trang thiết bị công nghiệp hoặc gia dụng]; bộ lọc 
nước uống; máy móc thiết bị làm sạch nước; hệ thống và thiết bị làm mềm nước; thiết bị 
lọc dùng cho bể nuôi loài thuỷ sinh; thiết bị khử trùng bằng clo dùng cho bể bơi; thiết bị 
xử lý chất thải; vòi phun nước; cây nước nóng lạnh.  
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(210) 4-2013-05679 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) TAIWAN EVERBRIGHT CO., LTD.  

(TW) 
8F.. No.3, Aly. 6, Ln. 235, Baoqiao Rd., 
Xindian Dist., New Taipei City, Taiwan  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 11: Đèn khử trùng để làm sạch không khí; đèn tia cực tím, không dùng cho mục 

đích y tế; lọc cà phê dùng điện; thiết bị làm nóng nước dùng điện; bình nước nóng cho 
nhà tắm; vòi hoa sen; thiết bị tích nhiệt; thiết bị sưởi ấm; thiết bị sưởi ấm, chạy điện; thiết 
bị gia nhiệt; thiết bị đun nước; thiết bị và máy làm đá lạnh; thiết bị làm lạnh chất lỏng; hệ 
thống lọc khí; thiết bị khử muối; thiết bị làm sạch nước; thiết bị lọc nước; hệ thống thiết bị 
làm sạch chất thải; bộ lọc [phụ tùng của trang thiết bị công nghiệp hoặc gia dụng]; bộ lọc 
nước uống; máy móc thiết bị làm sạch nước; hệ thống và thiết bị làm mềm nước; thiết bị 
lọc dùng cho bể nuôi loài thuỷ sinh; thiết bị khử trùng bằng clo dùng cho bể bơi; thiết bị 
xử lý chất thải, vòi phun nước; cây nước nóng lạnh. 

 
 

(210) 4-2013-05690 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Melia   (VN) 
Số 56, hẻm 2, ngách 62, ngõ 254 đường 
Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-05691 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Melia    (VN) 
Số 56, hẻm 2, ngách 62, ngõ 254 đường 
Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-05692 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần Trường Sơn  (VN)
Đội 2 Sở Thượng, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt rầy nâu, thuốc trừ dịch cho thực vật, 
thuốc trừ vi khuẩn gây hại cây trông, thuốc trừ động vật gây hại.  

 
 

(210) 4-2013-05693 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần Trường Sơn  (VN)
Đội 2 Sở Thượng, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt rầy nâu, thuốc trừ dịch cho thực vật, 
thuốc trừ vi khuẩn gây hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  

 
 

(210) 4-2013-05694 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.5.1; A17.2.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại JEWELRY 
Hoàng Long   (VN) 
09 đường 34, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Luật Sư Của Bạn 

(YOUR LAWYER LAW FIRM) 
 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, nữ trang. 
 
 

(210) 4-2013-05695 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A17.2.2; 26.4.1 
(591) Xanh, đỏ, vàng. 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại JEWELRY 
Hoàng Long    (VN) 
09 đường 34, phường 10, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH Luật Sư Của Bạn 
(YOUR LAWYER LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc, đá quý, nữ trang. 
 
 

(210) 4-2013-05696 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A25.1.10; 25.1.25; 22.5.10; A22.5.12; 
18.3.21 

(591) Đỏ, trắng, xanh đậm, xanh nhạt. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hoàng Lịch  (VN) 
Phòng 501, khu B2, chung cư Vicoland, 
phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 05: Dầu gió. 

 
 

(210) 4-2013-05697 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MAXIS   (VN) 
Số 8A, ngõ 141/108 phố Giáp Nhị, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe máy.  

 
 

(210) 4-2013-05698 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH MAXIS  (VN) 
Số 8A, ngõ 141/108 phố Giáp Nhị, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe cộ.  

 
 

(210) 4-2013-05699 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH MAXIS   (VN) 
Số 8A, ngõ 141/108 phố Giáp Nhị, 
phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe cộ.  
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(210) 4-2013-05710 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A3.4.4 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Tân Tiến Phát   (VN) 
Đội 7B, xóm Me Táo, xã Dương Liễu, 
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 32: Các loại đồ uống không chứa cồn thuộc nhóm này như: nước uống tăng lực; 

nước khoáng; nước có ga; nước ép hoa quả; bia.  
 
 

(210) 4-2013-05711 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 6.1.2; 6.1.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh da trời, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Ricoh Việt Nam   (VN) 
Phòng 3, lầu 19, tòa nhà A&B, 76 Lê 
Lai, phường Bến Thành, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 02: Mực dùng cho máy photocopy, máy in, máy fax.  
 

Nhóm 09: Máy văn phòng cụ thể là máy photocopy, máy in, máy fax, máy scan và phụ 
tùng của chúng.  

 
 

(210) 4-2013-05712 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) INNOPOLIS BIOSCIENCES PTE LTD  

(SG) 
159 Kampong Ampat #05-01 KA Place 
Singapore 368328  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 01: Vi chất dinh dưỡng, enzim và axit amin dùng để nuôi trồng và gây giống sinh 

vật trong môi trường nước. 
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(210) 4-2013-05716 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.1.25; 2.9.1 
(731) Công ty Liên doanh TNHH khu 

du lịch Veranda   (VN) 
Đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị 
trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 

CONSULT LTD. LLC.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng lưu niệm; quản lý kinh doanh khách sạn; tiếp thị; dịch vụ mua 

sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; thông tin thương mại và 
tư vấn tiêu dùng; trưng bày sản phẩm.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển khách du lịch; sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; sắp xếp 
các chuyến du lịch; cho thuê tàu thuyền; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn 
khách du lịch.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ thể thao vui chơi giải trí dưới nước, cụ thể là: canô lướt sóng; lặn biển; 
du thuyền; dù lượn; cho thuê các thiết bị thể thao; tổ chức và điều khiển hội nghị.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; đặt chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2013-05717 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty Liên doanh TNHH khu 
du lịch Veranda   (VN) 
Đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, thị 
trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 

CONSULT LTD.,LLC.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng lưu niệm; quản lý kinh doanh khách sạn; tiếp thị; dịch vụ mua 

sắm cho người khác [mua hàng hóa và dịch vụ cho người khác]; thông tin thương mại và 
tư vấn tiêu dùng; trưng bày sản phẩm.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển khách du lịch; sắp xếp các cuộc đi chơi trên biển; sắp xếp 
các chuyến du lịch; cho thuê tàu thuyền; đặt chỗ cho các chuyến đi; dịch vụ hướng dẫn 
khách du lịch. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ thể thao vui chơi giải trí dưới nước, cụ thể là: canô lướt sóng; lặn biển; 
du thuyền; dù lượn; cho thuê các thiết bị thể thao; tổ chức và điều khiển hội nghị.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; đặt chỗ lưu trú tạm thời; dịch vụ khách sạn; đặt chỗ khách sạn.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
1387 

(210) 4-2013-05718 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A25.7.21; 25.5.25; 26.1.1; 24.15.21 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đỏ, trắng, xanh 

tím than tím nhạt. 
(731) Công ty TNHH khách sạn 

thương mại Hà Hiển   (VN) 
145-147 Lý Tự Trọng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch trong nước và quốc tế.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2013-05719 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A25.7.21; 25.5.25; 26.1.1; 24.15.21 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, đỏ, trắng, xanh 

tím than, tím nhạt. 
(731) Công ty TNHH khách sạn 

thương mại Hà Hiển   (VN) 
145-147 Lý Tự Trọng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 

(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch trong nước và quốc tế.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2013-05732 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH du lịch nghỉ 
dưỡng sinh thái Mai Châu  (VN)
Nhà ông Hà Văn Sêm, xóm Nà Thia, xã 
Nà Phòn, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa 
Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 39: Du lịch nội địa; du lịch quốc tế; tổ chức du lịch bằng tàu thủy; cho thuê tàu 
thuyền; tổ chức du lịch trên biển; hướng dẫn khách du lịch.  

 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ quầy rượu (bar); dịch vụ quán cà 
phê; quán cà phê tự phục vụ; cho thuê phòng họp. 
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(210) 4-2013-05733 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.13.25; 25.1.25; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Đỏ, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ và sản 
xuất Hòa Mỹ   (VN) 
224/20 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót. 
 
 

(210) 4-2013-05734 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.9.1; 25.1.25 
(591) Xanh lơ nhạt, đen. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ và sản 
xuất Hòa Mỹ   (VN) 
224/20 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót. 
 
 

(210) 4-2013-05735 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.13.1; 26.4.2 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ và sản 
xuất Hòa Mỹ   (VN) 
224/20 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót.  
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(210) 4-2013-05736 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.6; A26.11.7; 26.11.3
(591) Xanh đen, xanh dương, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ và sản 
xuất Hòa Mỹ   (VN) 
224/20 Lý Thường Kiệt, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo lót. 
 
 

(210) 4-2013-05737 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Nâu, nâu đậm, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thái Dương Vũ  (VN)
972/29A Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 29: Dầu dừa dùng cho thực phẩm chức năng (không dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2013-05738 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp  (VN) 
Số 480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-05739 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Liên 
Hợp   (VN) 
Số 480C Nguyễn Thị Thập, phường Tân 
Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
BELCOLAW (BELCOLAW IP CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-05748 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) COVET SHOES PTE LTD   (SG) 
Blk 13 Kaki Bukit Road 1#04-07 Eunos 
Technolink Singapore 415928  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; túi làm bằng vật liệu giả da; túi làm bằng da thuộc.  
 

Nhóm 25: Giày; dép đi trong nhà; dép; đồ đi ở chân; miếng nệm gót chân; đồ đi ở chân; 
cho phụ nữ. 

 
 

(210) 4-2013-05749 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) KAWAI MUSICAL INSTRUMENTS 
MANUFACTURING CO., LTD.,   (JP) 
No. 200, Terajima-cho, Naka-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giảng dạy liên quan đến nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ, thể 

thao hoặc hiểu biết chung về các lĩnh vực này; sắp xếp, điều hành và tổ chức hội thảo; 
cung cấp xuất bản phẩm điện tử; dịch vụ thư viện tài liệu tham khảo về văn học và các bản 
ghi chép tài liệu; xuất bản sách; lập kế hoạch hoặc sắp xếp chiếu phim, chương trình, vở 
kịch hoặc buổi biểu diễn âm nhạc; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; điều khiển hoặc 
trình diễn các vở kịch; trình diễn các buổi biểu diễn âm nhạc; sản xuất phim video trong 
lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giải trí hoặc thể thao [không cho các chương trình phim 
truyện, radio hoặc tivi và không để quảng cáo]; cung cấp dịch vụ phòng thu âm hoặc quay 
video; cung cấp tiện nghi thể thao; cung cấp các tiện nghi cho việc đào tạo về phim ảnh, 
buổi biểu diễn, vở kịch, âm nhạc hoặc giáo dục; cho thuê dụng cụ âm nhạc; cho thuê 
sách; cho thuê băng ghi âm hoặc băng ghi âm có từ tính; cho thuê băng ghi hình ảnh có từ 
tính; dịch vụ phiên dịch viên; dịch vụ dịch thuật.  

 
 

(210) 4-2013-05750 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.7.25 
(731) KAWAI MUSICAL INSTRUMENTS 

MANUFACTURING CO., LTD.,    (JP) 
No. 200, Terajima-cho, Naka-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giảng dạy liên quan đến nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ, thể 

thao hoặc hiểu biết chung về các lĩnh vực này; sắp xếp, điều hành và tổ chức hội thảo; 
cung cấp xuất bản phẩm điện tử; dịch vụ thư viện tài liệu tham khảo về văn học và các bản 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
1391 

ghi chép tài liệu; xuất bản sách; lập kế hoạch hoặc sắp xếp chiếu phim, chương trình, vở 
kịch hoặc buổi biểu diễn âm nhạc; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; điều khiển hoặc 
trình diễn các vở kịch; trình diễn các buổi biểu diễn âm nhạc; sản xuất phim video trong 
lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giải trí hoặc thể thao [không cho các chương trình phim 
truyện, radio hoặc tivi và không để quảng cáo]; cung cấp dịch vụ phòng thu âm hoặc quay 
video; cung cấp tiện nghi thể thao; cung cấp các tiện nghi cho việc đào tạo về phim ảnh, 
buổi biểu diễn, vở kịch, âm nhạc hoặc giáo dục; cho thuê dụng cụ âm nhạc; cho thuê 
sách; cho thuê băng ghi âm hoặc băng ghi âm có từ tính; cho thuê băng ghi hình ảnh có từ 
tính; dịch vụ phiên dịch viên; dịch vụ dịch thuật.  

 
 

(210) 4-2013-05751 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) KAWAI MUSICAL INSTRUMENTS 
MANUFACTURING CO., LTD.,    (JP) 
No. 200, Terajima-cho, Naka-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giảng dạy liên quan đến nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ, thể 

thao hoặc hiểu biết chung về các lĩnh vực này; sắp xếp, điều hành và tổ chức hội thảo; 
cung cấp xuất bản phẩm điện tử; dịch vụ thư viện tài liệu tham khảo về văn học và các bản 
ghi chép tài liệu; xuất bản sách; lập kế hoạch hoặc sắp xếp chiếu phim, chương trình, vở 
kịch hoặc buổi biểu diễn âm nhạc; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; điều khiển hoặc 
trình diễn các vở kịch; trình diễn các buổi biểu diễn âm nhạc; sản xuất phim video trong 
lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giải trí hoặc thể thao [không cho các chương trình phim 
truyện, radio hoặc tivi và không để quảng cáo]; cung cấp dịch vụ phòng thu âm hoặc quay 
video; cung cấp tiện nghi thể thao; cung cấp các tiện nghi cho việc đào tạo về phim ảnh, 
buổi biểu diễn, vở kịch, âm nhạc hoặc giáo dục; cho thuê dụng cụ âm nhạc; cho thuê 
sách; cho thuê băng ghi âm hoặc băng ghi âm có từ tính; cho thuê băng ghi hình ảnh có từ 
tính; dịch vụ phiên dịch viên; dịch vụ dịch thuật.  

 
 

(210) 4-2013-05752 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) KAWAI MUSICAL INSTRUMENTS 
MANUFACTURING CO., LTD.,    (JP) 
No. 200, Terajima-cho, Naka-ku, 
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giảng dạy liên quan đến nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ, thể 

thao hoặc hiểu biết chung về các lĩnh vực này; sắp xếp, điều hành và tổ chức hội thảo; 
cung cấp xuất bản phẩm điện tử; dịch vụ thư viện tài liệu tham khảo về văn học và các bản 
ghi chép tài liệu; xuất bản sách; lập kế hoạch hoặc sắp xếp chiếu phim, chương trình, vở 
kịch hoặc buổi biểu diễn âm nhạc; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; điều khiển hoặc 
trình diễn các vở kịch; trình diễn các buổi biểu diễn âm nhạc; sản xuất phim video trong 
lĩnh vực giáo dục, văn hóa, giải trí hoặc thể thao [không cho các chương trình phim 
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truyện, radio hoặc tivi và không để quảng cáo]; cung cấp dịch vụ phòng thu âm hoặc quay 
video; cung cấp tiện nghi thể thao; cung cấp các tiện nghi cho việc đào tạo về phim ảnh, 
buổi biểu diễn, vở kịch, âm nhạc hoặc giáo dục; cho thuê dụng cụ âm nhạc; cho thuê 
sách; cho thuê băng ghi âm hoặc băng ghi âm có từ tính; cho thuê băng ghi hình ảnh có từ 
tính; dịch vụ phiên dịch viên; dịch vụ dịch thuật.  

 
 

(210) 4-2013-05755 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Đỗ Thị Minh Chuyên   (VN) 
182 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán giải khát.  

 
 

(210) 4-2013-05756 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.3.1 
(591) Đen, trắng, tím, xanh cửu long, vàng 

kem, da cam. 
(731) Hộ kinh doanh Trần Thị Kim 

Ngân   (VN) 
Số 43 đường Tôn Thất Thiệp, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ.  

 
 

(210) 4-2013-05758 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 4.3.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, da cam, xanh cửu long, trắng. 
(731) Công ty TNHH thiết bị giáo 

dục và đồ chơi Thăng Long 
S.T.D   (VN) 
76 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc bằng gỗ hoặc bằng kim loại như: bàn, ghế, kệ, giá để đồ.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi cho trẻ em (bao gồm cả đồ chơi trong nhà và đồ chơi ngoài trời).  
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(210) 4-2013-05759 (220) 28.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và dịch vụ Biển Đông  (VN)
Thôn Vĩnh Khang, xã Vân Nam, huyện 
Phúc Thọ, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 30: Kem ăn. 
 
 

(210) 4-2013-05767 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) PHARMEVO (PRIVATE) LIMITED  (PK)
402, Business Avenue, Block-6, 
P.E.C.H.S, Shahrah-e-Faisal, Karachi - 
75400, Pakistan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-05768 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đen, vàng da cam. 
(731) AICHIKIKAI TECHNO SYSTEM CO., 

LTD.   (JP) 
1-10 Minami-ichiban-cho, Atsuta-ku, 
Nagoya, Aichi 456-0055, Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 07: Xe (rô bốt di động) dẫn hướng tự động; bộ phụ tùng của xe (rô bốt di động) 
dẫn hướng tự động; thân xe (rô bốt di động) dẫn hướng tự động; hộp thiết bị điều khiển 
cho xe (rô bốt di động) dẫn hướng tự động; móc kéo cho xe (rô bốt di động) dẫn hướng tự 
động; thanh chắn va đập cho xe (rô bốt di động) dẫn hướng tự động; ăng ten cho xe (rô 
bốt di động) dẫn hướng tự động; động cơ điện cho xe (rô bốt di động) dẫn hướng tự động; 
hộp số cho xe (rô bốt di động) dẫn hướng tự động; khung cho động cơ dẫn động của xe 
(rô bốt di động) dẫn hướng tự động, bánh xe cho xe (rô bốt di động) dẫn hướng tự động; 
trục bánh xe cho xe (rô bốt di động) dẫn hướng tự động.  

 
 

(210) 4-2013-05770 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.1; A26.11.12; 1.15.23; 18.3.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH nhựa Huyền 
Anh  (VN) 
Số 18, Lô N, ngõ 151, đường Hồng Hà, 
phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu mũ bảo hiểm, bàn, ghế, tủ đựng quần áo, kệ đựng hồ 
sơ, thùng nhựa, giả đỡ hàng, giá để bát đĩa và đồ gia dụng: xô, bô, chậu, rổ, rá, cốc, chén, 
bát, đĩa ly, bình hoa, bình uống nước, thùng rác.  

 
 

(210) 4-2013-05771 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quan Nhân  
(VN) 
Tầng 9, 389-391 Trường Chinh, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý và kinh doanh bất động sản (trung tâm thương mại, siêu thị, văn 

phòng, cao ốc, toà nhà). 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn, dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực 
hiện). 

 
 

(210) 4-2013-05773 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Trung tâm nghiên cứu công 
nghệ thông tin và tự động 
hóa (CRlAT)   (VN) 
Nhà N1, trường Đại học Giao thông vận 
tải, phường Láng Thượng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát hành trình phương tiện giao thông dùng điện; thiết bị giám 

sát, dùng điện; thiết bị liên lạc.  
 
 

(210) 4-2013-05775 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ xuất nhập khẩu Vạn 
Sơn  (VN) 
205/11/17 Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hạt điều, hạt sen, hạt bí, hạt hạnh nhân, hạt hướng dương đã qua chế 

biến; trái cây sấy.   
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(210) 4-2013-05776 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ thương mại Nguyệt Thắng  
(VN) 
Xóm Soi, xã Đông Cao, huyện Phổ Yên, 
tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-05777 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ thương mại Nguyệt Thắng  
(VN) 
Xóm Soi, xã Đông Cao, huyện Phổ Yên, 
tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-05778 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 
vụ thương mại Nguyệt Thắng  
(VN) 
Xóm Soi, xã Đông Cao, huyện Phổ Yên, 
tỉnh Thái Nguyên  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-05779 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.9.1; 3.7.17; 24.13.1; 26.11.3 
(591) Xanh da trời, đỏ. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Nam Chung  (VN) 
193 Buôn Jù, xã Eatu, thành phố Buôn 
Ma Thuột, tỉnh Đak Lak  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế. 
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(210) 4-2013-05782 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế CTT Việt Nam  (VN) 
M2 - 4 khu B tập thể Đại học Mỏ- địa 
chất, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2013-05787 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 26.3.23; 25.1.25 
(731) WUXI HUATONG COPPER CO., LTD.  

(CN) 
Industrial Park, Huishan Economic 
Development Zone, Wuxi City, Jiangsu 
Province, People's Republic Of China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường dạng thô hoặc bán thành phẩm; ống thép; đường ống bằng kim 

loại; vÉt liệu gia cường bằng kim loại cho ống dẫn; đồng dạng thô hoặc bán thành phẩm; 
ống dẫn bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2013-05788 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) IAI CORPORATION   (JP) 
577-1, Obane, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, 
Shizuoka, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh dùng cho máy móc; động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất; người máy 

[máy móc]; cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; cáp điều khiển của 
máy, động cơ điện và động cơ.  

 
 

(210) 4-2013-05789 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) IAI CORPORATION   (JP) 
577-1, Obane, Shimizu-ku, Shizuoka-shi, 
Shizuoka, Japan    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 07: Xi lanh dùng cho máy móc; động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất; người máy 
[máy móc]; cơ cấu điều khiển cho máy, động cơ điện và động cơ; cáp điều khiển của 
máy, động cơ điện và động cơ.  

 

(210) 4-2013-05790 (220) 20.10.2011 
(641) 4-2011-22211 (441) 27.05.2013 

(531) 25.1.25; 26.1.1; 4.1.2; 4.1.3 
(591) Vàng thổ, xanh lá cây, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ khách sạn Tân Hoàng 
Minh   (VN) 
96 Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ quản lý tòa nhà; cho thuê bất động sản; hãng bất động sản; quản lý bất 

động sản.  
 

Nhóm 37: Giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; khai thác mỏ; dịch vụ xây 
dựng dân dụng; xây dựng các công trình công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2013-05791 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2013-05792 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.   

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2013-05794 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Vũ Hồng Hà    (VN) 
Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, kem dưỡng da (mỹ phẩm), dầu gội đầu, sữa tắm (mỹ 
phẩm), xà phòng.  

 
 

(210) 4-2013-05795 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Vũ Hồng Hà    (VN) 
Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ dùng trong giải phẫu, y tế, nha khoa và thú y; chân, tay, 
mắt và răng giả; que thử thai; bao cao su; bơm kim tiêm dùng một lần.  

 
 

(210) 4-2013-05796 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Vũ Hồng Hà    (VN) 
Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa, sữa đậu nành, dầu ăn thực vật, cá đã chế biến, thịt 
đã chế biến.  

 
 

(210) 4-2013-05797 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Vũ Hồng Hà    (VN) 
Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.,LTD.)

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê, chè (trà), ca cao, bánh, kẹo, gạo.  
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(210) 4-2013-05798 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Vũ Hồng Hà    (VN) 
Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết, nước khoáng (đồ uống), nước giải khát trái cây, đồ uống 
không có cồn.  

 
 

(210) 4-2013-05799 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Vũ Hồng Hà    (VN) 
Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc 
Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 
trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng 
dán y tế, vật tư y tế như: vật tư y tế tiêu hao như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim, điện não, 
nội soi và siêu âm; mua bán điện cự dán y tế, đệm chống loét; mua bán giường hỗ trợ 
bệnh nhân liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, 
nước rửa chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, 
cacao sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh 
khiết, bia.  

 
 

(210) 4-2013-05800 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.9.1; 26.1.2; 25.7.17; 25.12.1 
(591) Đỏ, xám đen, trắng, vàng, tím, cam, 

hồng, xanh dương, xanh lá. 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên thương mại in 
bao bì Hoàng Phát Đạt   (VN) 
65 Lô T, cư xá Phú Lâm D, Lý Chiêu 
Hoàng, phường 10, quận 6, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm. 
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(210) 4-2013-05802 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) ARMON LIMITED   (CH) 
ITM SA, 17 Rue du Cendrier, 1211 
Geneva, Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 
Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 

 

(511)   Nhóm 12: Xe đẩy trẻ em có mui gấp; xe đẩy trẻ em dạng ghế bành (có thể xếp lại); xe 
nôi; tấm che cho xe đẩy trẻ em có mui gấp, xe đẩy trẻ em dạng ghế bành (có thể xếp lại) 
và xe nôi; ghế cho trẻ sơ sinh và trẻ em đặt trên ô tô, không phải là bộ phận của ô tô; các 
bộ phận và phụ kiện cho các sản phẩm nêu trên.  

 
 

(210) 4-2013-05803 (220) 29.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.8; 26.5.1; 26.1.1; A26.4.6 
(591) Trắng, đen, đỏ, vàng, xám trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung Nguyên  (VN) 
82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hoà tan và cà phê hạt. 
 
 

(210) 4-2013-05804 (220) 29.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.8; 18.1.5; A11.3.3; 24.15.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
Trung Nguyên  (VN) 
82-84, Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Cà phê bột; cà phê hòa tan và cà phê hạt.  
 
 

(210) 4-2013-05807 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 4.3.3; 26.13.1; 1.15.5 
(591) Đỏ, vàng, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH giải trí Long 
Đình  (VN) 
Số 8, ngõ 39 phố Hào Nam, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 
phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.  

 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông tin, truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch 
vụ truyền thông tin liên lạc bàng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm); thông 
tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến điện thoại hoặc các phương tiện liên 
lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình ảnh bằng may vi tính.  

 

Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trô chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách.   

 

Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; 
cung cấp công cụ tìm kiếm trên internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn địa 
điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp phương 
tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của khách 
hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu và các 
liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp một 
website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 

 
 

(210) 4-2013-05810 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần VIET 
TRONIMEX  (VN) 
74-76 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 09: Tivi màn hình CRT; tivi màn hình phẳng: màn hình LCD tivi; màn hình LED 
tivi; đầu đọc đĩa DVD, EVD.  

 

Nhóm 11: Đèn sạc; đèn chiếu sáng; đèn dây tóc; đèn điện tử (LED)(mục đích chiếu sáng).  
 
 

(210) 4-2013-05811 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần thế giới nội 
thất Kiến An  (VN) 
Số 959, đường Đê La Thành, phường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 07: Máy rửa bát đĩa; máy xay thịt dùng điện cho mục đích gia dụng; máy xay sinh 
tố; máy ép trái cây đùng điện cho mục đích gia dụng; máy hút bụi dùng điện. 
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Nhóm 11: Bếp ga (gas); bếp từ; bếp điện; bếp hồng ngoại; máy làm sạch không khí; thiết 
bị khử mùi không khí (máy hút mùi); máy sấy bát; tủ sấy bát công nghiệp; tủ sấy khăn; tủ 
làm lạnh; tủ cơm (dùng điện để giữ nóng, lạnh); máy khử độc hoa quả (dùng điện); máy 
lọc nước; lò vi sóng; lò nướng; bình nước nóng; nồi áp suất; quạt điện; quạt trần; quạt cắt 
gió; quạt công nghiệp [tất cả các sản phẩm nây đều dùng điện]; chậu rửa bát; vòi rửa bát. 

 
 

(210) 4-2013-05812 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A26.4.24 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ thời trang Duy 
Nguyễn  (VN) 
Số 246 đường Nghi Tàm, phường Yên 
Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 40: May quần áo; nhuộm quần áo; in trên lụa; cắt vải; nhuộm vải.  
 

Nhóm 42: Thiết kế quần áo.  
 
 

(210) 4-2013-05813 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.7.19; A3.7.24; 3.7.1 
(731) PT ALASMAS BERKAT UTAMA   (ID) 

Bumimas Raya No. 15, Kawasan lndustri 
Cikupa Mas, Talaga-Cikupa, Tangerang, 
Indonesia  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 

(511)   Nhóm 09: Đồ đi chân có tác dụng bảo vệ, đồ đi chân có tác dụng bảo hộ, ủng bảo hộ và 
giày bảo hố, đô đi chân bảo hộ phòng chống taì nạn, bức xạ và lửa, bao gồm ủng và giày 
bảo hộ phòng chống tại nạn dùng trong công nghiệp, ủng và giày bảo hộ phòng chống tai 
nạn trong công trường. 

 

Nhóm 25: Giày, dép quai hậu và dép lê.  
 
 

(210) 4-2013-05814 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-05815 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-05816 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-05817 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2013-05818 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2013-05819 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần VN Pharma  
(VN) 
666/10/3 đường 3/2, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-05820 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2013-05822 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược ATM  
(VN) 
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2013-05823 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty cổ phần dược ATM  
(VN) 
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2013-05824 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.2.9; A3.2.25; 5.5.19; A5.1.16 
(591) Đen, trắng, xanh, hồng cam, vàng. 
(731) Công ty cổ phần thuơng mại 

và duợc phẩm An Bình   (VN) 
Số 4, ngách 21, ngõ 4, phố Phương Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẳm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2013-05828 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.13.1; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 
(591) Xanh dương nhạt, đen. 
(731) Công ty TNHH Quốc tế Cao 

Nguyên Xanh   (VN) 
363 Hồ Văn Tắng, ấp Cây Da, xã Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực (đồ uống không cồn); nước uống vitamin (không dùng cho mục 

đích y tế); nước có ga (đồ uống); đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô (dùng cho đồ 
uống).  

 
 

(210) 4-2013-05829 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.1.8; A2.1.23 
(591) Xanh dương nhạt, đen. 
(731) Công ty TNHH Quốc tế Cao 

Nguyên Xanh   (VN) 
363 Hồ Văn Tắng, ấp Cây Da, xã Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực (đồ uống không cồn); nước uống vitamin (không dùng cho mục 

đích y tế); nước có ga (đồ uống); đồ uống trái cây và nước ép trái cây; xi rô (dùng cho đồ 
uống).  
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(210) 4-2013-05830 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 2.1.8; A2.1.23 
(591) Xanh dương nhạt, đen. 
(731) Công ty TNHH quốc tế Cao 

Nguyên Xanh   (VN) 
363 Hồ Văn Tắng, ấp Cây Da, xã Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực (đồ uống không cồn); nước uống vitamin (không dùng cho mục 

đích y tế); nước có ga (đồ uống); đồ uống trái cây (không cồn) và nước ép trái cây; xi rô 
(dùng cho đồ uống).  

 
 

(210) 4-2013-05831 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.13.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, đen.
(731) Công ty TNHH quốc tế Cao 

Nguyên Xanh   (VN) 
363 Hồ Văn Tắng, ấp Cây Da, xã Tân 
Phú Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước tăng lực (đồ uống không cồn); nước uống vitamin (không dùng cho mục 

đích y tế); nước có ga (đồ uống); đồ uống trái cây (không cồn) và nước ép trái cây ; xi rô 
(dùng cho đồ uống).  

 
 

(210) 4-2013-05832 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 18.3.21; A3.9.24; 3.9.1; 24.9.1 
(591) Vàng, xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại dịch vụ Lê Gia 
Phát  (VN) 
18 Phan Bôi, phường An Hải Bắc, quận 
Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống 
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(210) 4-2013-05836 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A5.3.15; 26.1.1; A5.1.16 
(591) Đỏ, vàng nhạt, xanh lá cây. 
(731) Công ty dịch vụ phát triển 

chè Sơn La   (VN) 
Tiểu khu 4, thị trấn Hát Lót, huyện Mai 
Sơn, tỉnh Sơn La  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhãm 30: ChÌ(trµ).  
 
 

(210) 4-2013-05837 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.5.1; 26.1.1; A5.5.22 
(591) Hồng, vàng, đỏ, trắng, xa da trời, xanh lá 

cây. 
(731) Cơ sở sản xuất, kinh doanh 

bánh ngọt Hồng Nhung   (VN) 
Số nhà 136, đường Tô Hiệu, tiểu khu 4, 
thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, 
tỉnh Sơn La  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh mứt kẹo.  
 
 

(210) 4-2013-05838 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 15.1.22; 26.1.1; 26.4.2; A26.4.6 
(591) Xanh lá cây, trắng, đỏ, đen. 
(731) Hợp tác xã cơ khí nông 

nghiệp và dịch vụ Tiểu thủ 
Công nghiệp Thanh niên   (VN) 
Bản Chiềng Tè, thị trấn ít Ong Mường 
La, Sơn La  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy cày. 
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(210) 4-2013-05839 (220) 29.03.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) A11.3.2; A2.3.24; 2.7.14 
(591) Kem, đỏ đun, xanh rêu. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Bắc Sơn  (VN) 
Số nhà 57 phiêng Ban 3, thị trấn Bắc 
Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 33: Rượu vang táo mèo.  
 
 

(210) 4-2013-05844 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.  (US)
1700 East St. Andrew Place, P.O.Box 
25162, Santa Ana, California 92705-
4933 USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm nhãn khoa và thuốc nhỏ mắt.  
 
 

(210) 4-2013-05845 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.  (US)
1700 East St. Andrew Place, P.O.Box 
25/62, Santa Ana, California 92705-4933 
USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 
sự (TRAN H.N & ASS.) 

 

(511)   Nhóm 05: Chế phẩm bảo quản kháng khuẩn dùng cho dược phẩm nhãn khoa, dung dịch 
bảo đưỡng kính sát tròng dùng để khử trùng (khử khuẩn), tẩy sạch, dưỡng ẩm dùng khi 
đeo làm giảm độ khô của mắt khi đeo kính, làm chất đệm, ngâm tăng độ ngậm nước cho 
kính, bảo quản và/hoặc tẩy xả kính sát tròng.  

 
 

(210) 4-2013-05846 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12; 26.2.7 
(591) Cam. đen, trắng. 
(731) Trần Thiên Trà  (VN) 

Căn hộ D. 604. chung cư EHome 2, khu 
dân cư Nam Long, đường Đỗ Xuân Hợp, 
phường phước Long B, quận 9, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán hóa chất mua bán hóa chất công nghiệp dùng cho các ngành cao su 
nhựa: ngành sơn mực in, ngành dầu nhờn, ngành mỹ phẩm và ngành thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-05849 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Thái Thị   (VN) 
25/3 Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, thành 
phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 11: Bếp gas, máy hút khói (để thông gió).  
 
 

(210) 4-2013-05850 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.3.1; 26.3.2; 26.4.3; 26.7.25 
(591) Đỏ, đen, trắng. 
(731) Hộ Kinh doanh Lâm Thúc 

Trinh   (VN) 
Số 67 đường Bà Triệu. phường 3, thành 
phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán giầy dép, mua bán dây nịt, mua bán bóp ví.  
 
 

(210) 4-2013-05851 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A11.3.7; A11.1.6 
(591) Đen, vàng, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Cầm   (VN) 
Số 129, đường Trần Hưng Đạo, khóm 1, 
phường 1, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 

 

(511)   Nhóm 43: Cửa hàng dịch vụ ăn uống (bán phở).  
 
 

(210) 4-2013-05852 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.7.6; A3.7.24 
(591) Nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm F 
& D Quốc Tế   (VN) 
Số 373 đường Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp suất cơm văn phòng do nhà hàng 
thực hiện.  

 
 

(210) 4-2013-05853 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.7.2; 2.7.23; A1.1.10; 2.7.16 
(731) Đoàn Ngọc Nam  (VN) 

Nhà số 1, ngách 15/38, phường Phương 
Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ câu lạc bộ khiêu vũ.  
 
 

(210) 4-2013-05855 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.5.16; 7.1.6; A1.1.10; 26.1.1 (540) 

  

(731) Huỳnh Văn Bé  (VN) 
Số 501 Nguyễn Huệ, khóm Tân Đông B, 
thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, 
tỉnh Đồng Tháp  

 

(511)   Nhóm 30: Muối sấy. 
 
 

(210) 4-2013-05856 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Dược phẩm Minh 
TÊn   (VN) 
487 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-05857 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Dược phẩm Minh 
TÊn   (VN) 
487 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2013-05858 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Dược phẩm Minh 
TÊn    (VN) 
487 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2013-05859 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH Giai Cảnh   (VN) 
295 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông y; dầu gió; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y 

tế; trà giảm béo dùng cho mục đích y tế.  
 

(210) 4-2013-05860 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.5.19; 25.7.25; 5.13.25 
(591) Đen, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
nhựa Duy Tân  (VN) 
298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Tủ nhựa; ghế nhựa; bàn nhựa; kệ nhựa; két nhựa; khay đỡ hàng (pallet) bằng 

nhựa. 
 
 

(210) 4-2013-05870 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.25; 2.1.8; 4.5.4 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh nước biển, vàng 

nghệ 
(731) MARVEL CHARACTERS, INC.   (US) 

1600 Rosecrans Avenue, Manhattan 
Beach, California 90266, United States 
of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế Ban mai 
Việt Nam (BMVN INTERNATIONAL 
LLC) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng thơm, xà phòng dạng lỏng, xà phòng tạo bọt, tất cả đều được dùng 
cho tay, mặt và cơ thể; chất gien (gel) để tắm vòi hoa sen, chất gien (gel) để tắm; chế 
phẩm tạo bong bóng khi tắm; nước hoa; nước hoa côlôn; mỹ phẩm; chất khử mùi dùng 
cho cá nhân; dầu gội đầu; dầu xả tóc, chất xịt tóc, chất gien (gel) vuốt tóc, keo bọt dùng 
cho tóc; phấn bột mịn; thuốc dánh răng; kem thoa da khi cạo râu; nước thơm xức da sau 
khi cạo râu; dầu dưỡng môi không chứa thuốc. 

 
Nhóm 09: Đĩa DVD, đĩa CD, băng viđêô, và đĩa la-de đã ghi sẵn chứa nội dung là âm 
nhạc và/hoặc chương trình hay phim điện ảnh hay phim hoạt hình hành động thực (được 
dựng lên từ các câu chuyện); kính râm; hộp đựng băng trò chơi viđêô; đĩa ghi trò chơi 
viđêô; phần mềm trò chơi viđêô (được ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình 
trò chơi viđêô tương tác (được ghi sẵn hay có thể tải xuống được); chương trình trò chơi 
trên máy vi tính đa phương tiện tương tác (được ghi sẵn hay có thể tải xuống được); phần 
mềm máy tính (được ghi sẵn hay có thể tải xuống được) có ghi trô chơi viđêô tương tác 
ứng dụng công nghệ thực tế ảo; chương trình trò chơi trên máy vi tính (được ghi sẵn hay 
có thể tải xuống được); phần mềm trò chơi trên máy vi tính (được ghi sẵn hay có thể tải 
xuống được); đĩa ghi trò chơi trên máy vi tính; mũ bảo hiểm cho người đi xe đạp.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý (dạng thô hoặc chế tác một phần) và các hợp kim của kim loại 
quý và các sản phẩm làm bằng kim loại quý hay được mạ kim loai quý, không nằm trong 
các nhóm khác, bao gồm vòng đeo tay, vòng đeo cổ, hoa tai, ghim cài trang trí và trâm cài 
(ghim cài áo); nữ trang, đá quý; đồng hồ và đồng hồ đeo tay.  

 
Nhóm 16: ấn phẩm in và các sản phẩm bằng giấy, cụ thể là sách và tạp chí đăng truyện 
tranh và các câu chuyện có minh họa; sách trẻ em, sách hoạt động cho trẻ em (gồm các 
bài tập dạng trò chơi), sách tô màu, sách dán hình có nhãn dính; nhãn dính có hình [văn 
phòng phẩm]; nhãn đính có hình hay thông điệp (thường dán ở hãm xung ô tô); áp phích 
quảng cáo; thiệp giao dịch; quyển anbum đựng thiệp giao dịch; đồ dùng mỹ thuật, cụ thể 
là bút màu, bút đánh dấu, bút chì màu, bộ dụng cụ vẽ mỹ thuật và làm thủ công, bút lông 
để vẽ, tấm giấy hay áp phích đã in sẵn dùng để tô màu hay vẽ; bảng đen để viết hay vẽ; 
phấn và bảng viết phấn dùng cho gia đình; đề can và nhãn dính được khi có tác dụng 
nhiệt; đồ dùng học tập, cụ thể là bút, bút chì, tẩy, hộp bút chì, cái gọt bút chì, thước vẽ, 
cái dập ghim cho giấy, cái chặn giấy, sổ ghi chép, bìa gập đựng tài hệu (kẹp tài liệu bên 
trong), cái kẹp tài liệu sau khi đã đóng lỗ (bằng vòng khuyên tròn), tập ghi chú đóng gáy 
xoắn, cái bọc sách và cái đóng đấu trang sách; cái treo nắm đấm cửa bằng giấy (có hình 
hoặc thông điệp); văn phòng phẩm, giấy viết, phong bì, tấm bìa viết ghi chú, thiếp chúc 
mừng, bưu thiếp, tập giấy viết ghi chú, tập giấy viết lời nhắn; sổ nhật biên ghi lịch công 
tác (ghi chú theo ngày); lịch; mẫu vẽ in sẵn dùng cho việc may trang phục; các sản phẩm 
bằng giấy dùng cho các bữa tiệc cụ thể là giấy gói quà, khăn giấy lót dưới bát đĩa hay cốc 
tách, giấy kếp, thiếp mời bằng giấy in sẵn, đồ trang trí bánh ngọt bằng giấy, khăn ăn bằng 
giấy, tấm lót đĩa bàn ăn bằng giấy, vật trang trí bằng giấy để giữa bàn, và khăn trải bàn 
bằng gíấy.  

 
Nhóm 18: Túi da, túi xách tay và ví bằng da, ví dẹt gấp lại được, túi xách tay, ví, ví đựng 
chìa khóa [đồ da], túi đựng đồ khi tập thể dục, túi (cặp) đi học, túi đựng sách, túi (giỏ) đi 
chợ, ba lô, túi đeo sau lưng, túi đựng giày dép đùng khi đi du hch, túi đựng hành lý và 
hành lý xách tay khi lên các phương tiện vận chuyển, túi thể thao, tứi vải buộc dây mang 
đồ đi cắm trại hay tập thể dục, túi to đựng đồ đeo lên cổ tay, túi nhỏ đeo quanh eo, túi đeo 
hông, ô che.    
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Nhóm 24: Ga trải giường (chăn trải giường) (bằng vải dệt), vỏ gối, vải phủ gối, diềm xếp 
nếp che bụi (bằng vải dệt, dùng để che bụi cho giường, bàn), chăn lông vịt, vỏ chăn lông 
vịt, chăn, chăn bông, rèm làm bằng vải dệt hay chất dẻo, tấm đặt ở phần trên của rèm để 
che phần que (móc) luồn rèm (bằng vải dệt); khăn tắm (bằng vải dệt), khăn lau mặt (bằng 
vải dệt); khăn đi biển (bằng vải dệt); rèm che khi tắm làm bằng vải dệt hay chất dẻo; khăn 
trải bàn (không làm bằng giấy), khăn (bằng vảì để lau đồ trang điểm và khăn ăn bằng vải 
dệt); cờ (không làm bằng giấy), cờ đuôi nheo (không làm bằng giấy); khăn tay (bằng vải 
dệt); màn (trướng) treo tường (bằng vải dệt). 

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là, áo phông, áo bằng sợi bông, áo sơ mi, quần soóc, quần 
bằng sợi bông, quần, quần áo mặc bên ngoài quần áo thường khi làm việc hay quần yếm, 
áo gi-lê, áo jắckét, áo choàng, quần áo mưa (mặc khi đi mưa), quần áo lót, quần áo ngủ, 
áo thụng dài khoác ngoài, quần áo bơi; mũ, mũ lưỡi trai, mũ chỉ có lưỡi trai hở phần trên 
đầu, khăn quàng cổ, băng đeo tay [dùng cho trang phục] , cà vạt hay nơ đeo cổ, bít tất, 
giày dép, giày bốt, giấy đế mềm, giày dép đi biển, dép xăng-đan, găng tay [dùng cho 
trang phục] , dây đeo quần hay tất, thắt lưng [dùng cho trang phục], bộ trang phục lễ hội 
Halloween và trang phục hóa trang; mũ giấy đội trong buổi tiệc. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi là hình các nhân vật hành động và các phụ kiện kèm theo, đồ chơi 
hành động vận hành cơ khí; bộ đồ chơi dùng với hình các nhân vật hành động, đồ chơi 
hành động chạy pin; xe cộ đồ chơi điều khiển bằng sóng vô tuyến; xe cộ dồ chơi; bộ đồ 
chơi dùng để chơi đánh trận hay các hoạt động phiêu lưu mạo hiểm giả vờ; đồ chơi bọc 
vải nhung lông; đồ chơi là hình điêu khắc làm bằng vật liệu mềm; búp bê; phụ kiện dùng 
cho búp bê; búp bê có nhồi hạt đỗ khô (vỏ đỗ) bên trong; đồ chơi hình động vật được nhồi 
(bông); đồ chơi làm bằng vật liệu dẻo có các bộ phận uốn nắn được; con rối; bóng bay để 
chơi; đồ chơi phun nước; đồ chơi có thể thổi phồng lên; trò chơi có đích (mục tiêu) để 
ngắm bắn (phi tiêu); bộ cờ để chơi; trò chơi có bàn để chơi (như cờ); trò chơi với các quân 
bài; bài lá để chơi; trò chơi lắp (ghép) hình; diều; yôyô (đồ chơi với con lắc và dây); đĩa 
bay [đồ chơi]; bàn chơi dùng cho các trò chơi với bàn chuyên biệt (như cờ, bi-a, chơi bàí); 
đồ chơi dạng vũ khí; đồng hồ đồ chơi; trò chơi nhập vai (người chơí đóng vai các nhân vật 
tưởng tượng trong trò chơi); bộ mô hình đồ chơi được lâm thủ công; bộ thiết bị cầm tay để 
chơi trò chơi viđêô; trò chơi viđêô vận hành khi bỏ xu vào đó; máy chơi trò chơi có mái 
vòm và màn hình gắn liền trên đó (trò chơi điện tử); trò chơi đánh bóng (pinhall - người 
chơi điều khiển các cần gạt để quả bóng không rơi xuống lỗ và ghi điểm); trò chơi đánh 
bóng dạng pinhall với nhiều hình thức chơi; bóng cao su để chơi trò chơi, bóng cao su để 
chơi; bể bơi có thể bơm căng [đồ chơi]; pa-tanh; pa-tanh có các bánh lăn nằm trên một 
đường thẳng; ván trượt có bánh xe; tấm đệm khuỷu tay đùng cho môn điền kinh hay trong 
thể thao (đồ dùng thể thao); miếng đệm đầu gối dùng cho môn điền kinh hay trong thể 
thao (đồ dùng thể thao); dây nhảy để chơi nhảy dây; ván trượt tuyết; xe trượt tuyết dùng 
cho mục đích giải trí; vây giả - bộ phận gắn vào đuôi ván lướt sóng để ổn định hướng; 
chân nhái dùng khi bơi; ván lướt sóng; ván nổi đùng khi bơi để giải trí; đồ trang trí cây 
thông Nôen [không phải là bánh kẹo hay vật phát (thắp) sáng].  

 
Nhóm 29: Thịt, cá [không còn sống], gia câm [không còn sống] và thú săn [không còn 
sống]; chất chiết ra từ thịt; trái cây và ran củ được bảo quản, làm khô và nấu sẵn; món ăn 
nhanh được làm chủ yếu từ trái cây, rau củ hay thịt; thạch (nước quả nấu đông); mút quả 
ướt; trứng, sữa và các sản phẩm làm từ bơ sữa (ngoài sữa); dầu ăn và mỡ ăn; trái cây được 
bảo quản (mút ướt); dưa góp làm từ trái cây hay rau củ; thực phẩm được làm giàu bởi 
vitamin chủ yếu được làm từ trái cây, rau củ.  
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Nhóm 30: Các sản phẩm bánh kẹo, kẹo, kẹo dạng thanh, sôcôla, thanh sôcôla, bánh rán, 
bánh nướng xốp, bánh ngọt loại nhỏ ăn nhanh, bánh nướng nhỏ, bánh quy dẹt, bánh ngọt, 
bánh bích quy, bánh ngũ cốc ăn sáng, bánh ngũ cốc chứa nhiều năng lượng (lương khô), 
kẹo cao su nhai (không chứa thuốc), kẹo cao su thổi (không chứa thuốc), kem lạnh, kem 
lạnh đạng que, bánh xăng-đuých nhân kem lạnh, bánh kẹo có (nhân) kem lạnh, cà phê, 
chè (trà), cacao, đường, gạo, bột mỳ và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, bánh mỳ, bánh làm 
từ bột nhão; đá lạnh, mật ong; gia vị; ngũ cốc để ăn, đồ ăn nhanh có trái cây bọc đường 
(được làm chủ yếu từ ngũ cốc), đồ ăn nhanh được làm từ bột ngô được rán hay nướng 
(dạng miếng nhỏ), bỏng ngô, bánh làm từ bột gạo, bánh xăng-đuých; bánh trứng đông 
lạnh, sữa chua đông lạnh [dạng kem].  

 
Nhóm 32: Đồ uống [không cồn] bao gồm bía, nước khoáng, nước có ga, nước ngọt, đồ 
uống có cacbonat (có ga), các đồ uống không cồn khác (không bao gồm các loạì trên), đồ 
uống trái cây [không cồn], đồ uống được làm từ nước trái cây ép pha với nước hay nước 
xô-đa (fruit punch), nước trái cây ép làm đồ uống, xirô để pha đồ uống, các chế phẩm 
khác dùng để pha đồ uống.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ xuất bản điện tử, cụ thể là, xuất bản sách có truyện tranh, tạp chí có 
truyện tranh và tiểu thuyết có đồ họa dưới dạng ấn phẩm kỹ thuật số có nội dung là các 
câu truyện và các nhân vật phiêu lưu hư cấu; xuất bản và cho thuê phim điện ảnh; xuất 
bản chương trình truyền hình và truyền thanh; xuất bản và cho thuê bản ghi âm và viđêô; 
dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản xuất đa phương tiện các buổi biểu díễn (show) giải trí và 
chương trình giải trí tương tác để phân phối qua truyền hình, mạng cáp, vệ tinh, phương 
tiện nghe nhìn, đầu máy, đĩa máy vi tính và các phương tiện kỹ thuật số; dịch vụ giải trí, 
cụ thể là, sản xuất chương trình đa phương tiện, tin tức, và thông tin giải trí được truyền 
qua mạng thông tin liên lạc và mạng máy tính; dịch vụ giải trí mà bản chất là cung cấp 
(không phải là bán hay vận chuyển) các chương trình dài nhiều kỳ có nội dung là phim 
hoạt hình và/hoặc việc phiêu lưu mạo hiểm hành động thực (được dựng lên từ các câu 
chuyện) được truyền qua thiết bị thông tin liên lạc không dây, cụ thể là điện thoại, máy vi 
tính dạng bảng, máy vi tính, và các thiết bị cầm tay không dây; dịch vụ giải trí trong lĩnh 
vực phim và truyền hình, cụ thể là, tạo, sản xuất các hình ảnh được tạo ra bằng máy vi 
tính dùng cho phim điện ảnh, phim điện ảnh hoạt hình, viđêô, viđêô hoạt hình, chương 
trình truyền hình; dịch vụ sản xuất phim hoạt họa; cung cấp dịch vụ hoạt họa sử dụng hiệu 
ứng nghe nhìn đặc biệt cho phim điện ảnh và truyền hình dùng cho phim, viđêô và truyền 
hình; dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản xuất hàng loạt chương trình truyền hình đang tiếp diễn 
có nội dung là phim hoạt hình và/hoặc việc phiêu lưu mạo hiểm hành động thực (được 
dựng lên từ các câu chuyện); lập chương trình truyền hình có nội dung là trình chiếu phim 
và băng viđêô; dịch vụ rạp chiếu phim, cụ thể là, trình chiếu phim và băng viđêô trong 
rạp; dịch vụ giải trí, cụ thể là, các buổi trình diễn trực tiếp trong rạp có nội dung là các 
nhân vật mặc trang phục; cung cấp (không phải mua bán) phần mềm trò chơi trên máy vi 
tính tương tác trực tuyến không tải được về qua mạng điện tử có thể được người sử dụng 
mạng truy cập trong toàn bộ mạng; cung cấp trò chơi trên máy vi tính trực tuyến; cung 
cấp thông tin trong lĩnh vực giải trí liên quan đến sách có tranh truyện, phim điện ảnh, 
chương trình truyền hình có hoạt hình và trò chơi viđêô qua các trang web; cung cấp tin 
tức và thông tin trong lĩnh vực giải trí liên quan đến sách có tranh truyện, phim điện ảnh, 
chương trình truyên hình có hoạt hình và các trò chơi viđêô qua một mạng điện tử; dịch 
vụ công viên giải trí và công viên giải trí theo chủ đề; dịch vụ giáo dục, cụ thể là phát 
triển, sắp xếp và tiến hành các hội thảo chuyên đề về giáo dục và các chương trình giáo 
dục trong lĩnh vực sách có tranh truyện.   

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 

 

 
1415 

(210) 4-2013-05872 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A17.2.2 
(591) Xanh dương, vàng. 

(540) 

  

(731) Trần Tuấn Anh   (VN) 
37/2 đường 23/10, phường Phương Sơn, 
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  

 

(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, khách sạn, nhà nghỉ.  
 
 

(210) 4-2013-05873 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Xây Dựng - Tư 
Vấn - Thương Mại - Dịch Vụ Tấn 
Điền  (VN) 
544 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản, mua bán và cho thuê nhà ở, nhà xưởng, nghĩa trang; cho 
thuê văn phòng; tư vấn tài chính; dịch vụ chuyển quyền sử dụng đất. 

 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp; san lấp mặt bằng. 
 
 

(210) 4-2013-05874 (220) 29.03.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.5.25; 26.13.1; 26.1.1; 26.1.6; 2.9.10 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Mỹ Nguyên  (VN) 
580/32 Âu Cơ, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng, xà bông (xà phòng), dầu gội.  
 
 

(210) 4-2013-05875 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 3.9.13 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, đỏ 

cam, trắng ngà, xanh ngọc. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Trần Văn 
Tuynh  (VN) 
404 tổ 6 ấp Tân Đông, thị trấn óc Eo, 
huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 29: Khô bong bóng cá các loại được sơ chế bảo quản dùng cho thực phẩm. 
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(210) 4-2013-05876 (220) 01.04.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 17.1.17; 17.1.1; 16.3.13 
(591) Xanh da trời, vàng cam. 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Minh Sang  (VN)
95 Nguyễn Huệ B , P. Mỹ Long, thành 
phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán đồng hồ các loại; mắt kính các loại. 
 
 

(210) 4-2013-05877 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ Đạt 
Khang  (VN) 
29 Hoa Lan, phường 2, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 09: Máy ví tính để bàn.  
 
 

(210) 4-2013-05878 (220) 08.02.2012 
(641) 4-2012-01674 (441) 27.05.2013 

(531) A5.5.20; 25.1.25 
(591) Vàng đồng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tư vấn HaNa  
(VN) 
Số nhà B4 Tràng Hào, ngõ 218 đường 
Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn về ngành nghề kinh doanh, địa điểm thực hiện các dự án, địa 
điểm đặt trụ sở cho các doanh nghiệp. 

 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công công trình xây dựng nhà xưởng, công trình dân dụng và công 
trình công nghiệp khác, trang trí nội, ngoại thất, lắp đặt hệ thống điện nước, điều hòa, lò 
sưởi, hoàn thiện các công trình xây dựng nhà xưởng, công trình dân dụng và công trình 
công nghiệp khác. 

 
 

(210) 4-2013-05879 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ. (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu quốc tế SH-TC  (VN) 
Phố Nguyễn Giáo, phường Đồng 
Nguyên, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh 

 

(511)   Nhóm 12: Má phanh ô tô, xe máy. 
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(210) 4-2013-05890 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.15.15 
(591) Xanh, vàng, ghi. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần khai thác 
dầu khí Hà Nội  (VN) 
Số nhà 2, ngõ 34, đường Nguyên Hồng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chất lỏng/ dịch hãm dung cho phanh/ bộ hãm thuỷ. 
 

Nhóm 04: Dầu cho động cơ (nhiên liệu); chất bôi trơn (dầu nhờn); dầu công nghiệp và mỡ 
công nghiệp (trừ các loại dầu và mỡ ăn được và tinh dầu). 

 
Nhóm 35: Mua bán dầu nhiên liệu, dầu xăng, dầu công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2013-05891 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.13.1; 24.17.5 
(591) Vàng, đỏ. 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cực Nam   (VN) 
131 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 

dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2013-05892 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nam Cường Saigon    (VN) 
131 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 

dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2013-05893 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cực Nam    (VN) 
131 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 
dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2013-05894 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cực Nam    (VN) 
131 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 

dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2013-05895 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nam Cường Saigon.  (VN) 
131 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 

dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2013-05896 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cực Nam    (VN) 
131 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 

dùng trong ngành y.  
 
 

(210) 4-2013-05897 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cực Nam    (VN) 
131 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 

dùng trong ngành y.  
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(210) 4-2013-05898 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cực Nam    (VN) 
131 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 
dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2013-05899 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cực Nam    (VN) 
131 Hùng Vương, phường 4, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; thực phẩm bổ dưỡng 
dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2013-05910 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.3.1; 25.12.1; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty luật hợp danh Nhựt 

Quang   (VN) 
Phòng F31, số 40 Bà Huyện Thanh Quan, 
phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 45: Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; tư vấn về pháp luật; thực hiện 
các dịch vụ pháp lý liên quan đến pháp luật theo quy định của pháp luật. 

 
 

(210) 4-2013-05911 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.7.8; A3.7.24; A3.9.24 
(591) Xanh dương, đen, trắng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất thương 

mại và dịch vụ Hoa Sáng   (VN)
83/4 đường Liên Khu 10-11, khu phô 11, 
phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 

(511)   Nhóm 17: Băng keo dán dùng trong công nghiệp.  
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(210) 4-2013-05912 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.7.19; 3.7.1; A3.7.24 
(731) ANGEL YEAST CO., LTD.  (CN) 

No. 24, Zhongnan Road, Yichang, Hubei 
443003, P.R. CHINA  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hoá học để bảo quản thực phẩm; hoá chất dùng trong quá trình lên 

men rượu vang; men sữa dùng cho mục đích hoá học; chất làm ngọt nhân tạo [chế phẩm 
hoá học]; enzym dùng trong công nghiệp; men dùng cho mục đích hoá học. 

 
 

(210) 4-2013-05913 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) UNITED LABORATORIES, INC  (PH) 
66 United Street, Mandaluyong City, 
Metro Manila Philippines 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm: các chế phẩm dược; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); 

thực phẩm bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y); thực phẩm bổ sung dinh dưỡng 
dùng cho người bị bệnh cao huyết áp; chất ăn kiêng dùng trong ngành y. 

 
 

(210) 4-2013-05914 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; 25.1.25 
(591) Ghi xám, đỏ, trắng, đen. 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

phân phối Những Người Bạn  
(VN) 
402 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xe và phụ tùng của chúng, mua bán nông - lâm sản nguyên liệu, mua 

bán vải, hàng may sẵn như: thảm, đệm, chăn, rèm, màn, ga trải giường, gối và hàng dệt 
khác, giày dép, mua bán kim loại, quặng kim loại và phế thải của chúng, mua bán lương 
thực thực phẩm, mua bán đồ dùng gia đình như: vali, cặp, túi, ví, đèn và bộ đèn điện, 
giường, tủ, bàn ghế, hàng da và giả da, mua bán dụng cụ y tế, mua bán nước hoa, hàng mỹ 
phẩm và chế phẩm vệ sinh, mua bán hàng gốm sứ, hàng thủy tinh, mua bán sách, báo, tạp 
chí, văn phòng phẩm, mua bán dụng cụ thể dục thể thao, mua bán máy móc thiết bị và 
phụ tùng máy khai thác khoáng sản, xây dựng; mua bán máy phát điện, động cơ điện, dây 
điện và thiết bị dùng trong mạch điện, mua bán máy móc thiết bị ngành đệt, may, da giày, 
máy móc thiết bị y tế, mua bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong ngành xây dựng như: 
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tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, mua bán xi măng, gạch ngói, đá cát sỏi, kính xây dựng, sơn, 
vécni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, mua bán phân bón, chất dẻo dạng nguyên sinh, mua 
bán cao su, tơ, sợi dệt, quảng cáo thương mại; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. 

 
 

(210) 4-2013-05915 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Nhất Vỹ  (VN) 
165/3 khu phố 3, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (sơn các loại thuộc nhóm này). 
 
 

(210) 4-2013-05916 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Nhất Vỹ    (VN) 
165/3 khu phố 3, phường Đông Hưng 
Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 02: Sơn (sơn các loại thuộc nhóm này). 
 
 

(210) 4-2013-05917 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Huy Hoàng Vi 
Na  (VN) 
15/18/57 Nguyễn Ngọc Lộc, phường14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 
 
 

(210) 4-2013-05918 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.2; 5.9.24; 5.7.24; 
5.7.21; 25.1.15; 5.3.20 

(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, vàng, xanh dương 
đậm, trắng, tím. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bạn Nhà 
Nông  (VN) 
D56 Khu nhà liên kế, phường Bửu Long, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2013-05919 (220) 01.04.2013 
 (441) 27.05.2013 

(531) 3.9.1; 25.1.15; 5.7.21; 5.3.20 
(591) Đỏ, hồng đậm, xanh lá cây đậm, vàng, 

xanh dương đậm, trắng, nâu. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bạn Nhà 
Nông  (VN) 
D56 Khu nhà liên kế, phường Bửu Long, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2013-05930 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2 
(591) Vàng, đỏ, trắng. 
(731) DIHON PHARMACEUTICAL GROUP 

CO., LTD    (CN) 
No. 45 Keyi Road, Kunming New & 
High-Tech Industrial Development Zone, 
Yunnan, China  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-05931 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) FORWARD INTERNATIONAL LTD.  
(TW) 
FL.5, 112 Tun Hua North Road, Taipei, 
Taiwan. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ nấm; thuốc diệt cỏ dại; thuốc diệt động vật có hại; 
thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt ốc bươu vàng. 

 
 

(210) 4-2013-05932 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ranbaxy Việt Nam  (VN) 
149/8 Nguyễn Duy Cung, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2013-05933 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Ranbaxy Việt Nam   (VN) 
149/8 Nguyễn Duy Cung, phường 12, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2013-05934 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) 1. Bùi Đức Huy  (VN) 
Số 11, tổ 17, phường Tân Thịnh, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
2. Nguyễn Văn Nghiệp  (VN) 
Số nhà 191, đường Thống Nhất, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  

 
 

(210) 4-2013-05935 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Dương Thị Thủy   (VN) 
Xóm 11, xã Phúc Hà, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu các loại như: rượu vốtca, rượu gạo, rượu ngô nếp, rượu vang, rượu hoa 

quả.  
 
 

(210) 4-2013-05936 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ẩm thực Sức 
Khỏe Việt  (VN) 
Tổ 10, khu 3, phường Bãi Cháy, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu các loại như: rượu vốtca, rượu uýtky, rượu branđi, rượu vang, rượu hoa 

quả, rượu gạo. 
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(210) 4-2013-05937 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 1.17.11; 1.15.15; A1.1.10; 3.7.17 
(591) Xanh lá cây, vàng. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ẩm thực Sức 
Khỏe Việt   (VN) 
Tổ 10, khu 3, phường Bãi Cháy, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  

 

(511)   Nhóm 30: Chè, chè thanh nhiệt, chè xanh, bánh gạo, nước nêm từ dấm bỗng, gạo. 
 
 

(210) 4-2013-05938 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại xuất nhập khẩu 
Hồng Hưng  (VN) 
294 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 07: Máy ngành nhựa (máy ép phôi nhựa; máy thổi túi nilon); máy sản xuất tăm 
đũa; máy đóng gói thuốc; máy đóng gói; máy hàn.  

 

Nhóm 35: Mua bán: máy lạnh, thiết bị máy lạnh, thiết bị máy làm mát, tủ đông, thiết bị tủ 
đông, tú lạnh, cáp viễn thông, máy giặt, máy bơm nước, máy chế biến thực phẩm, máy 
đánh bột - cuộn bột - cán bột - chia bột, tủ sấy, nồi nấu cơm, tủ rửa bát, mua bán kim loại 
và quặng kim loại, bàn ghế inox, tủ, quầy, kệ.  

 
 

(210) 4-2013-05939 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) EURODRUG LABORATORIES B.V  
(NL) 
Laan Copes van Cattenburch 74, 2585 
GD The Hague, The Netherlands 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Tư vấn Quốc tế 
(INDOCHINE COUNSEL) 

 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2013-05950 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 3.2.1; A5.1.16; A5.1.5 
(731) BEER CHANG COMPANY LIMITED  

(TH) 
15 Moo 14, Vibhavadi Rangsit Road, 
Chomphon Sub-District, Chatuchak 
District, Bangkok 10900, Thailand 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
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(511)   Nhóm 25: áo khoác ngoài; quần áo thể thao; quần áo mặc nhà; quần áo lót; quần áo lót 
phụ nữ; trang phục dệt kim; giầy dép là một phần của trang phục; đồ đội đầu; áo sơ mi; 
giầy cao cổ; quần áo lót mặc bên trong; áo choàng ngoài; bộ áo liền quần; vật bảo vệ cổ 
áo và cổ áo; mũ che tai (trang phục); giầy cao cổ và giầy để đá bóng; nẹp kim loại dùng 
cho giầy cao cổ và giầy; quần soóc; áo phông ngắn tay; bít tất ngắn cổ; áo len dài tay; mũ 
lưỡi trai đội đầu; mũ; khăn quàng cổ; áo vét; áo khoác ngoài của phụ nữ mặc khi trang 
điểm hoặc sau khi tắm; bộ đồ ngủ; dép xăng- đan; dép đi trong nhà; giầy, dép; quần lót 
ống rộng của nam giới; trang phục và giầy dép dùng ở bãi biển; giầy cao cổ cho trẻ em; 
bộ áo yếm của trẻ em; quần dài của trẻ em và bộ áo liền quần khi ngủ của trẻ em; dây đeo 
quần; bộ thắt lưng và mũ bê rê (trang phục); cổ tay áo; quần và áo ấm rộng (mặc để tập 
luyện thể thao, làm thường phục ); cà vạt; tạp dề; áo choàng mặc sau khi tắm; mũ tắm và 
bộ quần áo tắm; quần tắm; găng tay (trang phục) và găng tay hở ngón; dải băng buộc đầu; 
áo chui đầu và quần áo đan; quần ống bó; lớp lót may sẵn (bộ phận của quần áo); khăn 
choàng (trang phục); váy; áo gilê; áo chẽn không tay; quần áo không thấm nước; và thắt 
lưng (trang phục).  

 

Nhóm 32: Bia; bia tươi; bia gừng; bia mạch nha; nước uống sô đa; nước uống; nước ép trái 
cây (đồ uống); nước uống tăng lực; nước giải khát và đồ uống đẳng trương cung cấp muối 
và khoáng cho cơ thể. 

 
 

(210) 4-2013-05951 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) BEER CHANG COMPANY LIMITED  
(TH) 
15 Moo 14, Vibhavadi Rangsit Road, 
Chomphon Sub-District, Chatuchak 
District, Bangkok 10900, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 

 

(511)   Nhóm 25: áo khoác ngoài; quần áo thể thao; quần áo mặc nhà; quần áo lót; quần áo lót 
phụ nữ; trang phục dệt kim; giầy dép là một phần của trang phục; đồ đội đầu; áo sơ mi; 
giầy cao cổ; quần áo lót mặc bên trong; áo choàng ngoài; bộ áo liền quần; vật bảo vệ cổ 
áo và cổ áo; mũ che tai (trang phục); giầy cao cổ và giầy để đá bóng; nẹp kim loại dùng 
cho giầy cao cổ và giầy; quần soóc; áo phông ngắn tay; bít tất ngắn cổ; áo len dài tay; mũ 
lưỡi trai đội đầu; mũ; khăn quàng cổ; áo vét; áo khoác ngoài của phụ nữ mặc khi trang 
điểm hoặc sau khi tắm; bộ đồ ngủ; dép xăng- đan; dép đi trong nhà; giầy, dép; quần lót 
ống rộng của nam giới; trang phục và giầy dép dùng ở bãi biển; giầy cao cổ cho trẻ em; 
bộ áo yếm của trẻ em; quần dài của trẻ em và bộ áo liền quần khi ngủ của trẻ em; dây đeo 
quần; bộ thắt lưng và mũ bê rê (trang phục); cổ tay áo; quần và áo ấm rộng (mặc để tập 
luyện thể thao, làm thường phục ); cà vạt; tạp dề; áo choàng mặc sau khi tắm; mũ tắm và 
bộ quần áo tắm; quần tắm; găng tay (trang phục) và găng tay hở ngón; dải băng buộc đầu; 
áo chui đầu và quần áo đan; quần ống bó; lớp lót may sẵn (bộ phận của quần áo); khăn 
choàng (trang phục); váy; áo gilê; áo chẽn không tay; quần áo không thấm nước; và thắt 
lưng (trang phục).  

 

Nhóm 32: Bia; bia tươi; bia gừng; bia mạch nha; nước uống sô đa; nước uống; nước ép trái 
cây (đồ uống); nước uống tăng lực; nước giải khát và đồ uống đẳng trương cung cấp muối 
và khoáng cho cơ thể. 
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(210) 4-2013-05952 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.13.25; 25.1.25; 3.7.17 
(731) BEER CHANG COMPANY LIMITED  

(TH) 
15 Moo 14, Vibhavadi Rangsit Road, 
Chomphon Sub-District, Chatuchak 
District, Bangkok 10900, Thailand   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
 
(511)   Nhóm 25: áo khoác ngoài; quần áo thể thao; quần áo mặc nhà; quần áo lót; quần áo lót 

phụ nữ; trang phục dệt kim; giầy dép là một phần của trang phục; đồ đội đầu; áo sơ mi; 
giầy cao cổ; quần áo lót mặc bên trong; áo choàng ngoài; bộ áo liền quần; vật bảo vệ cổ 
áo và cổ áo; mũ che tai (trang phục); giầy cao cổ và giầy để đá bóng; nẹp kim loại dùng 
cho giầy cao cổ và giầy; quần soóc; áo phông ngắn tay; bít tất ngắn cổ; áo len dài tay; mũ 
lưỡi trai đội đầu; mũ; khăn quàng cổ; áo vét; áo khoác ngoài của phụ nữ mặc khi trang 
điểm hoặc sau khi tắm; bộ đồ ngủ; dép xăng- đan; dép đi trong nhà; giầy, dép; quần lót 
ống rộng của nam giới; trang phục và giầy dép dùng ở bãi biển; giầy cao cổ cho trẻ em; 
bộ áo yếm của trẻ em; quần dài của trẻ em và bộ áo liền quần khi ngủ của trẻ em; dây đeo 
quần; bộ thắt lưng và mũ bê rê (trang phục); cổ tay áo; quần và áo ấm rộng (mặc để tập 
luyện thể thao, làm thường phục ); cà vạt; tạp dề; áo choàng mặc sau khi tắm; mũ tắm và 
bộ quần áo tắm; quần tắm; găng tay (trang phục) và găng tay hở ngón; dải băng buộc đầu; 
áo chui đầu và quần áo đan; quần ống bó; lớp lót may sẵn (bộ phận của quần áo); khăn 
choàng; váy; áo gilê; áo chẽn không tay; quần áo không thấm nước; và thắt lưng (trang 
phục).  

 
Nhóm 33: Rượu brandi (rượu mạnh); rượu gin; rượu rum; rượu uýt ki; rượu mạnh; rượu 
cất; rượu chưng cất làm từ gạo và đường; đồ uống có cồn (ngoại trừ bia); đồ uống sẵn 
được pha từ rượu mạnh với các loại đồ uống khác. 

 
 

(210) 4-2013-05953 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.7.25; 10.3.10; A10.3.11 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm. 
(731) Nguyễn Hải Sơn   (VN) 

P22 B-E1, Phương Mai, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm (gồm thịt, hải sản, trái cây, rau củ, thực phẩm 

chế biến, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm bơ sữa, bánh mì, gia vị, nước giải khát, nước 
ngọt, rượu, bánh snack, bánh tráng; mua bán hàng điện gia dụng (gồm quạt điện, quạt 
máy, bàn ủi, bàn là, đèn điện, đèn sạc, máy xay sinh tố, máy ép trái cây); mua bán hàng 
may mặc; mua bán hóa mỹ phẩm; mua bán hàng trang trí nội thất (gồm bàn ghế giường, 
tủ, kệ); mua bán đồ dùng trong nhà (gồm nồi cơm điện, bếp ga, chảo chống dính, bộ nồi 
nấu ăn, ấm nước). 
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(210) 4-2013-05954 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

  
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất và thương mại Liên 
Hợp  (VN) 
236/9A Bình Long, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 07: Van áp lực (bộ phận của máy); nồi hơi của động cơ hơi nước; van xả hơi; nắp 

van (bộ phận của máy); van (bộ phận của máy). 
 
 

(210) 4-2013-05955 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 14.3.20; A14.1.3; 26.15.3 
(731) SHIN-YAIN INDUSTRIAL CO., LTD.  

(TW) 
No.15, Lane 231, Gaomei Rd., Qingshui 
Dist., Taichung City 436, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Dụng cụ cầm tay vận hành bằng máy; máy gia công kim loại; dụng cụ dùng để 

cắt là bộ phận của máy; dụng cụ dùng để tiện [bộ phận của máy]; dụng cụ khoan sử dụng 
cùng với máy móc; dao eắt phay là bộ phận của máy; đầu mũi khoan [ bộ phận của máy] ; 
mâm cặp ba chấu [bộ phận của máy] ; ống kẹp là bộ phận của máy; dụng cụ [bộ phận của 
máy]; mâm kẹp lưỡi cắt [bộ phận của máy] ; mâm cặp dụng cụ dùng cho máy móc ; mỏ 
cặp [bộ phận của máy] ; vòng kẹp nam châm dùng cho máy công cụ; máy làm lạnh dạng 
phun sương dùng cho máy gia công kim loại.  

 
 

(210) 4-2013-05956 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 24.13.1; A5.3.15; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh. 
(731) Công ty TNHH VIMARK   (VN) 

Lô D7, khu công nghiệp Đình Trám, 
huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia cầm; thức ăn cho động vật; cám trộn làm 

thức ăn cho động vật.  
 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 302 tập a (05.2013) 
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(210) 4-2013-05957 (220) 01.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thú Y Toàn cầu  
(VN) 
Ngõ 2, Ba La, phường Phú La, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

 

(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y.  
 

Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán thuốc thú y, thủy sản, thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản; 
xuất nhập khẩu thuốc thú y, thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, cho thuê xe ô tô, vận tải hàng hóa đường bộ; dịch 
vụ lữ hành nội địa, dịch vụ du lịch.  

 
 

(210) 4-2013-05958 (220) 02.04.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 
Food Paradise   (VN) 
Lầu 19, tòa nhà Inchochina Park Tower, 
số 04 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), dịch vụ do 
các cá nhân boặc các cơ sở thực hiện nhằm mục đích cung cấp thực phẩm và đồ uống để 
tiêu dùng và các dịch vụ cung cấp chỗ ăn ở trong khách sạn, nhà trọ hoặc các cơ sở khác 
cung cấp chỗ ở tạm thời.  

 
 

(210) 4-2013-05959 (220) 02.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 2.1.8; 4.5.2; 4.5.1; A5.1.16; 24.1.1; 
26.4.2 

(591) Cam, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 
Food Paradise   (VN) 
Lầu 19, tòa nhà Inchochina Park Tower, 
số 04 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện), dịch vụ do 
các cá nhân hoặc các cơ sở thực hiện nhằm mục đích cung cấp thực phẩm và đồ uống để 
tiêu dùng và các dịch vụ cung cấp chỗ ăn ở trong khách sạn, nhà trọ hoặc các cơ sở khác 
cung cấp chỗ ở tạm thời. 
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(210) 4-2013-05970 (220) 02.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH đầu tư và phát 
triển xây dựng Minh Huyền  
(VN) 
Số 10, ngách 41/36, phố Đông Tác, 
phường Kim Liên, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)  Nhóm 02: Sơn các loại trong phạm vi nhóm này (không bao gồm sơn cách nhiệt, cách điện).  
 
 

(210) 4-2013-05971 (220) 02.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ, xanh dương. 
(731) Công ty TNHH MTV dịch vụ 

thương mại điện gia dụng Đại 
Thắng.  (VN) 
Số 34 Lộc Vinh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 

(511)   Nhóm 11: Quạt điện; quạt hơi nước; ấm điện; bóng đèn điện; nôi cơm điện; bếp ga (gas).  
 
 

(210) 4-2013-05972 (220) 02.04.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cà Phê Việt  (VN) 
105 Nguyễn Văn Trổi, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê giải khát.  
 
 

(210) 4-2013-05973 (220) 02.04.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Cà Phê Việt   (VN) 
105 Nguyễn Văn Trổi, phường 12, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cà phê giải khát.  
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(210) 4-2013-05974 (220) 02.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.1.10; 1.17.11; A1.5.3; 5.7.3 
(591) Xanh, vàng, đỏ. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thực phẩm Hải 
Lâm  (VN) 
34 đường 11, phường 11, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 30: Bánh mì. 
 
 

(210) 4-2013-05975 (220) 02.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ. (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
thương mại và sản xuất Đại 
Phong  (VN) 
1F/13A Bình Giã, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, chế phẩm phân bón, chế phẩm vi sinh không dùng cho mục đích y 
học và thú y.  

 

Nhóm 05: Chế phẩm để diệt ấu trùng, thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2013-05976 (220) 02.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Đỏ (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
thương mại và sản xuất Đại 
Phong   (VN) 
1F/13A Bình Giã, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 

(511)   Nhóm 01: Phân bón, chế phẩm phân bón, chế phẩm vi sinh không dùng cho mục đích y 
học và thú y.  

 

Nhóm 05: Chế phẩm để diệt ấu trùng, thuốc trừ sâu.   
 
 

(210) 4-2013-05977 (220) 02.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(591) Xanh dương, đỏ. (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
thương mại và sản xuất Đại 
Phong   (VN) 
1F/13A Bình Giã, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   
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(511)   Nhóm 01: Phân bón, chế phẩm phân bón, chế phẩm vi sinh không dùng cho mục đích y 
học và thú y, hóc môn kích thích quá trình chín của quả. 

 
 

(210) 4-2013-05978 (220) 02.04.2013 
  (441) 27.05.2013 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
xây dựng Đa Lộc  (VN) 
281/2/28 Bình Lợi, phường 13, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân hữu cơ vi sinh, phân hữu cơ khoáng; men vi sinh xử lý mùi, xử lý nước.  
 

Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng; nhà vệ sinh công cộng (có thể di chuyển được).  
 

Nhóm 21: Thùng đựng rác.  
 
 

(210) 4-2013-05990 (220) 02.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 5.7.13; A5.7.23 
(591) Xanh, đen, đỏ, trắng, vàng. 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ xây dựng 
Đại Hồng Phúc    (VN) 
Phòng A 1201, lầu 6, tòa nhà lndochina 
Park Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, 
phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn các loại (trừ sơn cách nhiệt, sơn cách điện).   
 

Nhóm 35: Mua bán: sơn các loại, hóa chất, máy móc, thiết bị điện.  
 
 

(210) 4-2013-05991 (220) 02.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Việt Hương  (VN) 
217 Phan Văn Hân, phường 17, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 29: Giò lụa (chả lụa). 
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(210) 4-2013-05992 (220) 02.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A1.5.3 
(591) Đỏ, đen, xanh. 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và xuất nhập khẩu Makxim 
Việt Nam  (VN) 
Số 28D lô 12 khu đô thị Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm; bơm (bộ phận của máy móc, máy hoặc động cơ); bơm chân không 

(máy móc); bơm dùng cho hệ thống cấp nhiệt. 
 

Nhóm 09: Máy sinh khí ozon (thiết bị tạo ozon).  
 

Nhóm 11: Thiết bị lọc nước; bộ lọc nước uống; thiết bị và máy móc để làm sạch nước; hệ 
thống và thiết bị làm mềm nước; hệ thống cung cấp nước; thiết bị tiệt trùng nước.  

 
 

(210) 4-2013-05993 (220) 02.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Đỏ, xanh lam, trắng, xám. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH 195 Long Xuyên  
(VN) 
199 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng như: sắt, thép, xi-măng, gạch lát tường, gạch lát 
nền; mua bán đồ trang trí nội thất như: bồn cầu vệ sinh, bồn rữa mặt, vòi nước, vòi sen, 
bồn tắm, tủ, bàn, ghế. 

 
 

(210) 4-2013-05994 (220) 02.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A17.2.2 
(591) Xanh ngọc, vàng, đỏ, trắng hồng. 

(540) 

  

(731) Hé kinh doanh vµng-®¸ quÝ 
Tuyết Ngân  (VN) 
73 - 75 Lê Minh Ngươn, phường Mỹ 
Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

 

(511)   Nhóm 35: Mua bán kim loại quí như: vàng, bạc, bạch kim; mua bán đá quí như: kim 
cương, rubi, sa phia, cẩm thạch. 
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(210) 4-2013-05997 (220) 02.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 7.1.6; 18.3.21; 18.3.23 
(591) Trắng, đen, xanh, vàng cam. 
(731) Công ty TNHH dược Super 

France  (VN) 
Số 51 đường Phố Hiến, phường Hồng 
Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; dược phẩm; dược 

thảo; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y. 
 
 

(210) 4-2013-05998 (220) 02.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 7.1.6; 18.3.21; 18.3.23 
(591) Trắng, đen, xanh, vàng cam. 
(731) Công ty TNHH dược Super 

France   (VN) 
Số 51 đường Phố Hiến, phường Hồng 
Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; dược phẩm; dược 

thảo; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y (các 
sản phẩm đều được chế biến từ chè dung). 

 
 

(210) 4-2013-05999 (220) 02.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.2; 7.1.6; 18.3.21; 18.3.23 
(591) Trắng, đen, xanh, vàng cam. 
(731) Công ty TNHH dược Super 

France   (VN) 
Số 51 đường Phố Hiến, phường Hồng 
Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng 
Yên   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho con người; thuốc uống dùng trong ngành y; dược phẩm; dược 

thảo; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y; chất ăn kiêng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2013-06475 (220) 08.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 25.7.20; 26.4.4; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, đen, 

vàng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

VICO   (VN) 
Số 94 đường 208, xã An Đồng, huyện 
An Dương, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 

(511)   Nhóm 03: Bột giặt. 
 
 

(210) 4-2013-06893 (220) 12.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh lá cây, trắng. 
(731) Cơ sở Hứa Thị Xuyên  (VN) 

Bản Làng Dưới, xã Xuân Lương, huyện 
Yên Thế, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 30: Trà sạch.  
 
 

(210) 4-2013-06894 (220) 12.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) 26.4.2; 26.4.4; A1.5.3; 26.3.23 
(591) Vàng, xanh da trời, đỏ, trắng. 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Vũ Thịnh  (VN) 
Thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh 
Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 

(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà, bàn, ghế, tủ. 
 
 

(210) 4-2013-07638 (220) 22.04.2013 
  (441) 27.05.2013 

(531) A26.11.12 
(591) Đen, đỏ, đen nhạt. 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Q-Mobile  (VN)
Số 20 phố Lê Đức Thọ, xã Mỹ Đình, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 

(511)   Nhóm 09: Điện thoại; điện thoại đi động; máy vi tính. 
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PHẦN V 
 

Yêu cầu thẩm định nội dung 
 

 
Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 
 

(21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2010-00362 25710 25.04.2011 04.04.2013     A44B 18/00 
1-2010-02701 26404 27.06.2011 01.04.2013     B65H 3/52 
1-2010-02703 27011 25.08.2011 05.04.2013     B63B 21/00 
1-2010-02784 25825 25.04.2011 22.04.2013     F01M 1/06 
1-2010-02851 26115 25.05.2011 24.04.2013     B62J 37/00 
1-2010-02863 26412 27.06.2011 27.03.2013     B60Q 1/04 
1-2010-02944 27014 25.08.2011 29.03.2013     G11B 5/84 
1-2010-03179 26445 27.06.2011 28.03.2013     B24D 13/10 
1-2011-00645 27371 25.09.2011 10.04.2013     C01G 9/02 
1-2011-01105 31694 25.12.2012 24.04.2013     H01F 6/06 
1-2011-01476 28209 26.12.2011 22.04.2013     G01N 23/225 
1-2011-01781 30850 25.09.2012 22.04.2013     H04N 13/00 
1-2011-02037 28797 27.02.2012 24.04.2013     B29C 45/44 
1-2011-03202 29998 25.06.2012 16.04.2013     F24F 13/24 
1-2011-03409 29471 25.04.2012 23.04.2013     A61K 9/08 
1-2012-00094 30600 27.08.2012 26.03.2013     A61K 8/368 
1-2012-00282 31202 25.10.2012 02.04.2013     F16H 21/36 
1-2012-00706 31494 26.11.2012 24.04.2013     B60R 13/10 
1-2012-00827 30711 27.08.2012 02.04.2013     C07D 401/04 
1-2012-00880 30967 25.09.2012 23.04.2013     A61K 39/395 
1-2012-00925 32111 25.01.2013 27.03.2013     A61K 31/56 
1-2012-00940 30269 25.06.2012 27.03.2013     F02F 5/00 
1-2012-00957 30723 27.08.2012 08.04.2013     C07D 209/46 
1-2012-00984 32113 25.01.2013 09.04.2013     C07D 487/04 
1-2012-00999 30732 27.08.2012 09.04.2013     A61F 13/496 
1-2012-01002 32114 25.01.2013 26.03.2013     C12N 1/21 
1-2012-01003 30488 25.07.2012 04.04.2013     C09K 8/584 
1-2012-01004 30489 25.07.2012 04.04.2013     C09K 8/584 
1-2012-01011 30490 25.07.2012 04.04.2013     C09K 8/584 
1-2012-01013 32115 25.01.2013 26.03.2013     A01N 43/38 
1-2012-01014 30982 25.09.2012 10.04.2013     A61K 31/7076 
1-2012-01022 30984 25.09.2012 11.04.2013     A61F 13/15 
1-2012-01076 30499 25.07.2012 22.04.2013     B01F 5/00 
1-2012-01093 31512 26.11.2012 16.04.2013     C07K 16/24 
1-2012-01114 30995 25.09.2012 17.04.2013     C12N 15/74 
1-2012-01117 30741 27.08.2012 09.04.2013     F21V 9/02 
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1-2012-01145 31259 25.10.2012 27.03.2013     A61K 9/14 
1-2012-01148 31003 25.09.2012 05.04.2013     C12P 7/26 
1-2012-01156 31004 25.09.2012 09.04.2013     A61F 13/15 
1-2012-01157 31005 25.09.2012 11.04.2013     C07D 487/04 
1-2012-01160 30508 25.07.2012 22.04.2013     C07D 231/14 
1-2012-01170 31766 25.12.2012 08.04.2013     C07D 271/06 
1-2012-01175 31262 25.10.2012 28.03.2013     H04W 88/02 
1-2012-01178 30747 27.08.2012 26.03.2013     C07D 239/47 
1-2012-01185 31009 25.09.2012 18.04.2013     A61F 13/496 
1-2012-01189 31012 25.09.2012 16.04.2013     C08L 33/08 
1-2012-01196 32472 25.02.2013 03.04.2013     G01N 33/44 
1-2012-01206 32122 25.01.2013 28.03.2013     A61K 9/20 
1-2012-01210 31015 25.09.2012 22.04.2013     A61K 39/395 
1-2012-01218 30758 27.08.2012 01.04.2013     C07D 403/04 
1-2012-01224 30760 27.08.2012 26.03.2013     C07K 16/28 
1-2012-01246 31266 25.10.2012 29.03.2013     C07D 487/04 
1-2012-01247 31531 26.11.2012 03.04.2013     C07D 207/16 
1-2012-01248 31774 25.12.2012 24.04.2013     C12N 15/63 
1-2012-01249 30765 27.08.2012 29.03.2013     A61K 47/00 
1-2012-01251 32903 25.03.2013 22.04.2013     B01J 8/06 
1-2012-01256 30515 25.07.2012 29.03.2013     E04C 5/01 
1-2012-01267 31024 25.09.2012 27.03.2013     F03B 9/00 
1-2012-01269 30298 25.06.2012 09.04.2013     B65B 35/26 
1-2012-01273 31269 25.10.2012 03.04.2013     H01L 29/786 
1-2012-01295 31027 25.09.2012 18.04.2013     C01B 25/165 
1-2012-01300 32479 25.02.2013 18.04.2013     C01G 23/047 
1-2012-01304 31272 25.10.2012 18.04.2013     D04H 1/48 
1-2012-01319 31273 25.10.2012 29.03.2013     C02F 1/48 
1-2012-01327 31274 25.10.2012 02.04.2013     B65G 65/23 
1-2012-01332 31031 25.09.2012 16.04.2013     C12P 21/08 
1-2012-01347 31278 25.10.2012 16.04.2013     H01L 29/786 
1-2012-01348 30778 27.08.2012 29.03.2013     A01N 43/90 
1-2012-01357 30781 27.08.2012 29.03.2013     F27D 3/00 
1-2012-01358 31781 25.12.2012 29.03.2013     A61K 31/7115 
1-2012-01359 32482 25.02.2013 29.03.2013     C07H 21/00 
1-2012-01368 30784 27.08.2012 25.03.2013     C07D 405/10 
1-2012-01377 31784 25.12.2012 22.04.2013     B01J 8/00 
1-2012-01380 31281 25.10.2012 01.04.2013     E03B 1/00 
1-2012-01397 30523 25.07.2012 22.04.2013     A61K 31/4196 
1-2012-01402 32131 25.01.2013 16.04.2013     C07D 401/12 
1-2012-01424 31041 25.09.2012 24.04.2013     E03C 1/298 
1-2012-01425 31284 25.10.2012 23.04.2013     C07D 223/16 
1-2012-01430 32132 25.01.2013 23.04.2013     H01B 1/02 
1-2012-01438 31043 25.09.2012 17.04.2013     G01M 3/04 
1-2012-01454 31563 26.11.2012 15.04.2013     C07D 311/22 
1-2012-01461 31048 25.09.2012 23.04.2013     A61K 39/395 
1-2012-01468 31796 25.12.2012 15.04.2013     F21S 2/00 
1-2012-01470 30798 27.08.2012 10.04.2013     C08G 69/26 
1-2012-01471 30799 27.08.2012 10.04.2013     C08G 69/28 
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1-2012-01473 30800 27.08.2012 17.04.2013     A61K 31/497 

1-2012-01482 32910 25.03.2013 16.04.2013     A23B 4/16 
1-2012-01490 30804 27.08.2012 26.03.2013     B42B 5/00 
1-2012-01496 31566 26.11.2012 16.04.2013     C07D 231/40 
1-2012-01500 32137 25.01.2013 03.04.2013     C02F 11/02 
1-2012-01538 30809 27.08.2012 23.04.2013     C07D 221/10 
1-2012-01555 31066 25.09.2012 17.04.2013     E21B 17/01 
1-2012-01559 31067 25.09.2012 27.03.2013     C07D 413/14 
1-2012-01567 31576 26.11.2012 10.04.2013     C07D 471/04 
1-2012-01574 32491 25.02.2013 27.03.2013     A23G 4/08 
1-2012-01591 30813 27.08.2012 16.04.2013     A61K 31/728 
1-2012-01601 31817 25.12.2012 17.04.2013     C03C 19/00 
1-2012-01611 31296 25.10.2012 28.03.2013     H01L 33/00 
1-2012-01614 30815 27.08.2012 22.04.2013     A61M 15/00 
1-2012-01615 30816 27.08.2012 22.04.2013     A61M 15/00 
1-2012-01658 31826 25.12.2012 23.04.2013     B65D 1/28 
1-2012-01684 32147 25.01.2013 10.04.2013     C07D 401/14 
1-2012-01685 31833 25.12.2012 10.04.2013     B65D 41/26 
1-2012-01702 31097 25.09.2012 25.03.2013     C22B 1/16 
1-2012-01720 32499 25.02.2013 23.04.2013     C07D 417/12 
1-2012-01746 31108 25.09.2012 11.04.2013     C07K 16/28 
1-2012-01747 31586 26.11.2012 10.04.2013     A46B 15/00 
1-2012-01762 31846 25.12.2012 23.04.2013     C25D 5/26 
1-2012-01798 32507 25.02.2013 24.04.2013     C01B 33/037 
1-2012-01800 32509 25.02.2013 23.04.2013     B01J 20/32 
1-2012-01840 31127 25.09.2012 26.03.2013     C11D 17/00 
1-2012-01857 31330 25.10.2012 16.04.2013     C07D 471/04 
1-2012-01858 32166 25.01.2013 04.04.2013     B23K 3/08 
1-2012-01881 31132 25.09.2012 17.04.2013     C01B 25/231 
1-2012-01886 30832 27.08.2012 24.04.2013     A61K 8/86 
1-2012-01889 32169 25.01.2013 28.03.2013     A61F 13/15 
1-2012-01944 31864 25.12.2012 22.04.2013     B29C 47/40 
1-2012-01994 31356 25.10.2012 24.04.2013     D04C 5/06 
1-2012-02005 31358 25.10.2012 08.04.2013     F16L 21/6 
1-2012-02019 31877 25.12.2012 10.04.2013     E03C 1/05 
1-2012-02048 31149 25.09.2012 17.04.2013     A01N 25/10 
1-2012-02134 32931 25.03.2013 05.04.2013     C04B 22/14 
1-2012-02160 31629 26.11.2012 10.04.2013     C07D 471/04 
1-2012-02164 32205 25.01.2013 02.04.2013     C02F 1/44 
1-2012-02168 31631 26.11.2012 16.04.2013     H04J 99/00 
1-2012-02171 31894 25.12.2012 18.04.2013     D06P 1/16 
1-2012-02172 31895 25.12.2012 05.04.2013     D06P 1/16 
1-2012-02256 32217 25.01.2013 26.03.2013     C07D 471/04 
1-2012-02309 32563 25.02.2013 10.04.2013     B01D 9/04 
1-2012-02407 31663 26.11.2012 04.04.2013     B32B 27/10 
1-2012-02408 31931 25.12.2012 28.03.2013     C02F 11/12 
1-2012-02416 32581 25.02.2013 01.04.2013     C09C 1/00 
1-2012-02420 31664 26.11.2012 05.04.2013     D06L 1/00 
1-2012-02434 31938 25.12.2012 23.04.2013     F27B 1/10 
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1-2012-02456 31670 26.11.2012 24.04.2013     C03C 27/12 
1-2012-02457 31671 26.11.2012 22.04.2013     B32B 37/00 
1-2012-02467 32251 25.01.2013 25.03.2013     C11D 1/62 
1-2012-02519 31956 25.12.2012 18.04.2013     H01T 13/04 
1-2012-02526 31957 25.12.2012 24.04.2013     A61K 8/37 
1-2012-02737 32002 25.12.2012 24.04.2013     C10M 169/04 
1-2012-02758 32634 25.02.2013 01.04.2013     C09C 1/48 
1-2012-02849 32654 25.02.2013 17.04.2013     C02F 1/52 
1-2012-02861 32657 25.02.2013 01.04.2013     F23C 15/00 
1-2012-03264 32384 25.01.2013 24.04.2013     B29C 61/06 
1-2012-03270 32726 25.02.2013 27.03.2013     B65D 77/06 
1-2012-03344 32749 25.02.2013 03.04.2013     B32B 38/04 
1-2012-03361 33053 25.03.2013 26.03.2013     F25J 3/00 
1-2012-03697 33097 25.03.2013 24.04.2013     B03D 1/02 
1-2013-00025 33151 25.03.2013 08.04.2013     H05B 37/02 
2-2010-00297 2011  25.07.2012 08.04.2013     A61F 7/00 
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Phần vI 
  

 sửa đổi đơn  
 

a – Ghi nhận sửa đổi đơn sáng chế 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3283/ TB-SHTT, ngày 12/04/2013  
(210)  Số đơn: 1-2012-01891  (220) Ngày nộp đơn 02/07/2012 

Mục sửa đổi:  Địa chỉ chủ đơn đồng thời là tác giả sáng chế Nguyễn Đức Quyền   
            Địa chỉ mới là:  
Phòng 304 nhà Z10, ngõ 1, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
 Thành phố Hà Nội. 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3493/ TB-SHTT, ngày 24/04/2013  
(210)  Số đơn: 1-2011-02693  (220) Ngày nộp đơn 10/10/2011 

Mục sửa đổi:  Tên của chủ đơn   
Tên chủ đơn mới là: 

SULVARIS INC. (CA) 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3493/ TB-SHTT, ngày 24/04/2013  
(210)  Số đơn: 1-2011-02833  (220) Ngày nộp đơn 21/10/2011 

Mục sửa đổi:  Tên của chủ đơn  
Tên chủ đơn mới là: 

SULVARIS INC. (CA) 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3525/ TB-SHTT, ngày 24/04/2013  
(210)  Số đơn: 1-2010-00821  (220) Ngày nộp đơn 02/04/2010 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp   
Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO., LTD) 

Phòng 308-310, tầng 3  tháp Hà Nội, số 49 Hai Bà Trưng,  quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3526/ TB-SHTT, ngày 25/04/2013  
(210)  Số đơn: 1-2007-00460  (220) Ngày nộp đơn 28/02/2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp   
Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
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Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
Số 343, phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3567/ TB-SHTT, ngày 25/04/2013  
(210)  Số đơn: 1-2007-00238  (220) Ngày nộp đơn 01/02/2007 

Mục sửa đổi:  Đại diện sở hữu công nghiệp  
Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
Số 10, ngõ 34 đường Âu Cơ, phường Quảng An,  quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. 

 

 
b – Ghi nhận sửa đổi đơn giải pháp hữu ích 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3281/ TB-SHTT, ngày 12/04/2013  
(210)  Số đơn: 2-2010-00132  (220) Ngày nộp đơn 07/06/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện sở hữu công nghiệp  
Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội. 
 

 
c – Ghi nhận sửa đổi đơn kiểu dáng công nghiệp 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3282/ TB-SHTT, ngày 12/04/2013  
(210)  Số đơn: 3-2012-00876  (220) Ngày nộp đơn 02/07/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp Nguyễn Đức 
Quyền  
Địa chỉ chủ đơn đồng thời là tác giả kiểu dáng công nghiệp Nguyễn Đức Quyền mới là: 

Phòng 304 nhà Z10, ngõ 1, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, 
 Thành phố Hà Nội. 
 

 
d – Ghi nhận sửa đổi đơn nhãn hiệu  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3174/ TB-SHTT, ngày 10/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2010-15922  (220) Ngày nộp đơn 27/07/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn  
Địa chỉ chủ đơn mới là: 
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Tầng 16, toà nhà văn phòng Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, 
Quận Cầu giấy, thành phố Hà Nội. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3302/ TB-SHTT, ngày 12/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-22504  (220) Ngày nộp đơn 25/10/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn  
Địa chỉ chủ đơn mới là: 

265 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3487/ TB-SHTT, ngày 24/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2010-09316  (220) Ngày nộp đơn 04/05/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn  
Địa chỉ chủ đơn mới là: 

289 Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2104/ SHTT-NH2, ngày 18/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2010-25082  (220) Ngày nộp đơn 29/11/2010 

Mục sửa đổi : Tên người nộp đơn  
Tên người nộp đơn mới là: 
 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc Mỹ Nhàn. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2105/ SHTT-NH2, ngày 18/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-08288  (220) Ngày nộp đơn 26/04/2012 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn  
Địa chỉ người nộp đơn mới là: 
  P. O. Box 16373, Beverly Hills, California 90209, U.S.A 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2106/ SHTT-NH2, ngày 31/01/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-08289  (220) Ngày nộp đơn 26/04/2012 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn  
Địa chỉ người nộp đơn mới là: 
  P. O. Box 16373, Beverly Hills, California 90209, U.S.A 

___________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2107/ SHTT-NH2, ngày 18/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-12383  (220) Ngày nộp đơn 21/06/2011 
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Mục sửa đổi : Đại diện Sở hữu công nghiệp   
Đại diện Sở hữu công mới là: 

Văn phòng luật sư Phạm và liên danh 
Số 8 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2108/ SHTT-NH2, ngày 31/01/2013  
(210)  Số đơn: 4-2010-26163  (220) Ngày nộp đơn 10/12/2010 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn  
Địa chỉ người nộp đơn mới là: 

 308, Masan-Ri, Hoengseong-Eup, Hoengseong-Eup, 
Hoengseong-Gun, Gangwon-Do, Republic of Korea. 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2109/ SHTT-NH2, ngày 18/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-17524  (220) Ngày nộp đơn 23/08/2011 

Mục sửa đổi : Mẫu nhãn hiệu   
Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2622/ SHTT-NH2, ngày 26/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2010-20283  (220) Ngày nộp đơn 28/09/2010 

Mục sửa đổi Tách đơn  
- Tách nhóm 37, 42 sang đơn 4-2012-20826 
- Giữ nhóm 35 ở đơn 4-2010-20283 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2814/ SHTT-NH2, ngày 19/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-14526  (220) Ngày nộp đơn 04/07/2012 

Mục sửa đổi : Đại diện Sở hữu công nghiệp   
Đại diện Sở hữu công nghiệp mới là: 
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“Công ty cổ phần Tư vấn S & B 
Phòng 208 nhà B, Khách sạn Thể thao, phố Nguỵ Như  Kon Tum, phường Nhân Chính 

Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội” 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2818/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-27480  (220) Ngày nộp đơn 05/12/2012 

Mục sửa đổi : Mẫu nhãn hiệu  
 Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2819/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-12382  (220) Ngày nộp đơn 21/06/2011 
Mục sửa đổi : Đại diện Sở hữu  công nghiệp  

Đại diện Sở hữu  công nghiệp mới là: 
 Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

Số 8 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2820/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-15968  (220) Ngày nộp đơn 23/07/2012 
Mục sửa đổi:  Đại diện Sở hữu  công nghiệp  
Đại diện Sở hữu  công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 

194 Trần Não, khu phố 2, phường Bình An, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2822/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-20787  (220) Ngày nộp đơn 18/09/2012 

Mục sửa đổi : Mô tả nhãn hiệu  
Mô tả nhãn hiệu mới là: 
Mầu sắc : đen và trắng. 
Mô tả : Chữ L’usine (từ ghép không có nghĩa) 
 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2823/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-25520  (220) Ngày nộp đơn 13/11/2012 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn  
Địa chỉ người nộp đơn mới là: 
Lô số 6, đường Song Hành, khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2824/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-24023  (220) Ngày nộp đơn 10/11/2011 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn  
Địa chỉ người nộp đơn mới là: 
Số 7, ngõ 180 Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2825/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-14180  (220) Ngày nộp đơn 12/07/2011 

Mục sửa đổi : Tên người nộp đơn  
Tên người nộp đơn mới là:  
 Công ty TNHH gia sư Nhân Trí  

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2826/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-19369  (220) Ngày nộp đơn 16/09/2011 

Mục sửa đổi : Địa chỉ  người nộp đơn  
Địa chỉ  người nộp đơn mới là: 
276/46/22, tổ 96, khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2862/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-19182  (220) Ngày nộp đơn 14/09/2011 

Mục sửa đổi : Mẫu nhãn hiệu  
Mẫu nhãn hiệu mới là: 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3034/ SHTT-NH2, ngày 04/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-13922  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2011 
Mục sửa đổi:  Đại diện Sở hữu công nghiệp  
Đại diện Sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật  TNHH  Ambys  Hà Nội 
Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3036/ SHTT-NH2, ngày 04/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-13924  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2011 
Mục sửa đổi:  Đại diện Sở hữu công nghiệp  

Đại diện Sở hữu công nghiệp mới là: 
 Công ty Luật  TNHH  Ambys  Hà Nội 

Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố hà Nội. 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2704/ TB-SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-07278  (220) Ngày nộp đơn 16/04/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn  
Địa chỉ người nộp đơn mới là: 

 Thôn Tư  Sản, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2705/ TB-SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-07279  (220) Ngày nộp đơn 16/04/2012 
  Mục sửa đổi: Địa chỉ của người nộp đơn  
  Địa chỉ của người nộp đơn mới là: 

 Thôn Tư  Sản, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2706/ TB-SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-23250  (220) Ngày nộp đơn 02/11/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  
Địa chỉ người nộp đơn mới là: 
Lầu 12, Rosana Tower, 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
 Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.’ 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2707/TB-SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-23251  (220) Ngày nộp đơn 02/11/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  
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Địa chỉ người nộp đơn mới là: 
“Lầu 12, Rosana Tower, 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
 Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.” 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2708/ TB-SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-27195  (220) Ngày nộp đơn 20/12/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  
Địa chỉ người nộp đơn mới là: 

Lầu 12, Rosana Tower, 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2709/ TB-SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-11451  (220) Ngày nộp đơn 31/05/2012 

Mục sửa đổi: Tên  của người nộp đơn  
Tên  của người nộp đơn mới là: 

Tổng Công ty Dược Việt Nam 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2710/ TB-SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-20791  (220) Ngày nộp đơn 05/10/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn  
Địa chỉ người nộp đơn mới là: 
Thôn Liễn Hạ, xã Đại Xuân, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh  

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2711/ TB-SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2008-26336  (220) Ngày nộp đơn 10/12/2008 

Mục sửa đổi: Huỷ bỏ đại diện Sở hữu công nghiệp  
Huỷ bỏ đại diện Sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số:2712/ TB-SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-24093  (220) Ngày nộp đơn 11/11/2011 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp   
Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2713/TB-SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-20130  (220) Ngày nộp đơn 27/09/2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu  
Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2714/ TB- SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-27977  (220) Ngày nộp đơn 12/07/2011 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hoá  
Danh mục hàng hoá mới là: 

Xoá các sản phẩm: quần áo lót, quần áo trẻ em, quần áo dành cho đàn ông và quần áo dành cho 
phụ nữ trong nhóm 25 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2715/ TB- SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-26718  (220) Ngày nộp đơn 14/12/2011 

Mục sửa đổi 1: Danh mục hàng hoá  
Danh mục hàng hoá mới là: 
Loại bỏ sản phẩm:  xà phòng, xà phòng có dược chất 
Mục sửa đổi 2: Giới hạn sản phẩm:  chế phẩm làm sạch 
Giới hạn sản phẩm là: 
 Chế phẩm làm sạch da (mỹ phẩm) 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2716/ TB- SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-26299  (220) Ngày nộp đơn 09/12/ 2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ  của chủ đơn  
Địa chỉ của chủ đơn mới là: 
Số 2, ngõ 58 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2717/ TB- SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2010-26497  (220) Ngày nộp đơn 16/12/2010 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hoá   
Danh mục hàng hoá mới là: 

Nhóm 35: Mua bán lâm sản, cụ thể là gỗ; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ gồm bình 
phong, tranh tượng, đôn cảnh, đồ gỗ lưu niệm ( gạt tàn, các con vật bằng gỗ), đồng hồ. 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2718/ SHTT-NH2, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-09556  (220) Ngày nộp đơn 11/05/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm   
Danh mục sản phẩm mới là: 

Chế phẩm dược dùng cho người, không bao gồm chế phẩm dược ở dạng kem và thuốc mỡ, chế 
phẩm dược dùng cho các ứng dụng tại chỗ hoặc chế phẩm cho mục đích thẩm mỹ.  
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2719/ TB- SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-09558  (220) Ngày nộp đơn 11/05/2012 

Mục sửa đổi:  Danh mục hàng  hoá   
Danh mục hàng  hoá mới là: 

Chế  phẩm dược dùng cho người, không bao gồm chế phẩm dược ở dạng kem và thuốc mỡ, chế 
phẩm dược dùng cho các ứng dụng tại chỗ hoặc chế phẩm cho mục đích thẩm mỹ. 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2722/ TB- SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-05515  (220) Ngày nộp đơn 29/03/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn   
Địa chỉ của chủ đơn mới là:   

304 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2723/ TB- SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2010-18114  (220) Ngày nộp đơn 26/08/2010 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ của chủ đơn    
Tên và địa chỉ chủ đơn mới là:  

Công ty cổ phần Phước Lộc Thành BBS 
299 F6, KDC Sông Giồng, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2724/ TB- SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-20270  (220) Ngày nộp đơn 28/09/2011 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp   
Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP Limited) 
Số nhà 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội 

Điện thoại : 0435690868 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2725/ TB- SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-03392  (220) Ngày nộp đơn 01/03/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn   
Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Cao ốc HDTC, Tầng 7, số 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành,  
Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2726/ TB- SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2008-25931  (220) Ngày nộp đơn 05/12/2008 

Mục sửa đổi: Tên & Địa chỉ  của công ty  
Công ty cổ phần MEKONG FOOD 

ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. 
Tên & Địa chỉ  công ty mới là: 

Công ty Sở hữu trí tuệ Ngôi  Sao chuyên ngiệp và Liên danh 
140/4 Nguyễn Tri Phương, phường 9, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. 

______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2727/ TB- SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-15391  (220) Ngày nộp đơn 27/07/2011 

Mục sửa đổi: Huỷ đại diện sở hữu công nghiệp  
Huỷ đại diện sở hữu công nghiệp là:  

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật  
B20/10 Lương Định Của, phường Bình An, Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2728/ TB- SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2006-05813  (220) Ngày nộp đơn 14/04/2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ  chủ đơn   
Địa chỉ chủ đơn mới là: 

393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2729/ TB- SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-17934  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2011 

Mục sửa đổi: Danh Mục sản phẩm  
Danh Mục sản phẩm mới là: 

 Tách các nhóm 42, 44 sang đơn mới 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2730/ TB- SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-25419  (220) Ngày nộp đơn 12/11/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn   
:Địa chỉ  chủ đơn  mới là:  

 Dufourstrsse 101, 8008 Zurich, Switzerland 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2731/ TB- SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-26334  (220) Ngày nộp đơn 22/11/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn   
            Địa chỉ  chủ đơn mới là:   

3880 North Mission Road, Los Anggeles, California 90031, USA. 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2732/ TB- SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2010-20897  (220) Ngày nộp đơn 05/10/2010 

Mục sửa đổi: Tên của chủ đơn   
Tên  chủ đơn  mới là: 

Công ty cổ phần tập đoàn Hương Sen. 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2733/ TB- SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-02255  (220) Ngày nộp đơn 16/02/2012 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp   
Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp  mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ BELCOLAW 
Số 57/12 Lê Đức Thọ, phường 7, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. 

_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2734/ TB- SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-27433  (220) Ngày nộp đơn 21/12/2011 

Mục sửa đổi: địa chỉ  của chủ đơn  

:địa chỉ  của chủ đơn mới là: 
Số 9, Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2735/ TB- SHTT, ngày 28/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2010-22275  (220) Ngày nộp đơn 22/10/2010 

Mục sửa đổi: địa chỉ chủ đơn  

địa chỉ chủ đơn mới là:   
Dệt Len Hằng Quỳnh 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2765/ TB- SHTT, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-11836  (220) Ngày nộp đơn 05/06/2012 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu 
Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2766/ TB- SHTT, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-26414  (220) Ngày nộp đơn 09/12/2011 

Mục sửa đổi 1: Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp 
             Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH tư vấn ALIATLEGAL 
Tầng 19, Vincom center, 72 Lê Thánh Tông, phường Bến Nghé, 

Quận, thành phố Hồ Chí Minh” 
            Mục sửa đổi 2: Tên chủ đơn 
            Tên chủ đơn mới là: 

“ Công ty sản xuất kinh doanh tổng hợp Đông ¸ - TNHH 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2767/ TB- SHTT, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-26413  (220) Ngày nộp đơn 09/12/2011 

Mục sửa đổi 1: Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp 
             Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 

 Công ty TNHH tư vấn ALIATLEGAL 
Tầng 19, Vincom center, 72 Lê Thánh Tông, phường Bến Nghé, 
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Quận, thành phố Hồ Chí Minh 
            Mục sửa đổi 2: Tên chủ đơn 
            Tên chủ đơn mới là: 

 Công ty sản xuất kinh doanh tổng hợp Đông ¸ - TNHH 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2768/ TB- SHTT, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-23275  (220) Ngày nộp đơn 03/11/2011 

Mục sửa đổi: địa chỉ chủ đơn  

địa chỉ chủ đơn mới là:  
 Lầu 12, Rosana, Tower, 60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 

Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2769/ TB- SHTT, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-21973  (220) Ngày nộp đơn 18/10/2011 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp 
Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp mới là:  

Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1875/ TB- SHTT, ngày 11/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-01372  (220) Ngày nộp đơn 01/02/2012 

Mục sửa đổi : Mẫu nhãn hiệu  
Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 
_______________________ 

 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3794/ TB- SHTT, ngày 02/05/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-15569  (220) Ngày nộp đơn 29/07/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện chủ đơn  
Đại diện chủ đơn là: 

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
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Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3796/ TB- SHTT, ngày 02/05/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-15568  (220) Ngày nộp đơn 29/07/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện  của chủ đơn  
Đại diện  của chủ đơn là: 

Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 
Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa,  

Thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3798/ TB- SHTT, ngày 02/05/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-14577  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2011 

Mục sửa đổi: Tên  của chủ đơn  
Tên  của chủ đơn mới là: 

Công ty TNHH dập kim loại Ngân Quang (VN) 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3799/ TB- SHTT, ngày 02/05/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-23275  (220) Ngày nộp đơn 03/11/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  
Địa chỉ chủ đơn mới là: 

44A đường 38, khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3800/ TB- SHTT, ngày 02/05/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-25997  (220) Ngày nộp đơn 06/12/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ  của chủ đơn  
Địa chỉ  của chủ đơn mới là: 

7F đường số 18, khu phố 23, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3801/ TB- SHTT, ngày 02/05/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-14462  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện chủ đơn  
Đại diện chủ đơn là: 
Công ty Luật TNHH Ambys  Hà Nội (VN) 
Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3801/ TB- SHTT, ngày 02/05/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-14463  (220) Ngày nộp đơn 15/07/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện chủ đơn  
Đại diện chủ đơn là: 
Công ty Luật TNHH Ambys  Hà Nội (VN) 
Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2836/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2010-23386  (220) Ngày nộp đơn 05/11/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện chủ đơn  
Đại diện chủ đơn là: 
Công ty  TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện (IPACO) 
Số 75/69A (tổ 80A), đường Hoàng Văn Thái, Phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2838/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2010-20828  (220) Ngày nộp đơn 04/10/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện chủ đơn  
Đại diện chủ đơn là: 

Công ty  cổ phần tư vấn đầu tư và phát triển Quang Minh 
P1202 toà nhà Công Nghệ Thông Tin, 185 Giảng võ, phường Cát Linh, Thành phố 

 Hà Nội. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2839/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-05785  (220) Ngày nộp đơn 31/03/2011 

Mục sửa đổi: Tách đơn: 
Tách đơn như sau: 

- Nhóm 01, 09, 11 tách sang đơn  4-2012-29161 

- Nhóm 06 giữ ở đơn 4-2011-05785 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2840/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-01588   (220) Ngày nộp đơn 06/02/2012 

Mục sửa đổi: Tên & địa chỉ chủ đơn  
Tên & địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần thực phẩm BI LI LUX 
N7, KP4, phường Tân Phong, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2840/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-02267  (220) Ngày nộp đơn 16/02/2012 

Mục sửa đổi: Tên & địa chỉ chủ đơn  
Tên & địa chỉ  chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần thực phẩm BI LI LUX 
N7, KP4, phường Tân Phong, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 

_______________________ 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2840/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-04362  (220) Ngày nộp đơn 13/03/2012 

Mục sửa đổi: Tên & địa chỉ  chủ đơn  
Tên & địa chỉ  chủ đơn mới là:  

Công ty cổ phần thực phẩm BI LI LUX 
N7, KP4, phường Tân Phong, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2840/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-12804  (220) Ngày nộp đơn 14/06/2012 

Mục sửa đổi: Tên & địa chỉ chủ đơn  
Tên & địa chỉ chủ đơn mới là: 

Công ty cổ phần thực phẩm BI LI LUX 
N7, KP4, phường Tân Phong, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2841/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-05681  (220) Ngày nộp đơn 27/03/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  
Địa chỉ chủ đơn mới là: 

“Tầng 6, lô D2/D2 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.” 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2841/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-05682  (220) Ngày nộp đơn 27/03/2012 

 
Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  
Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Tầng 6, lô D2/D2 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2841/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-05683  (220) Ngày nộp đơn 27/03/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  
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            Địa chỉ chủ đơn mới là: 
Tầng 6, lô D2/D2 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2844/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-12160  (220) Ngày nộp đơn 07/06/2012 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn  
Tên chủ đơn mới là: 

MARK STYLER Co., LTD 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2845/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-16960  (220) Ngày nộp đơn 02/08/2012 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn  
Tên chủ đơn mới là: 

 MARK STYLER Co., LTD 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2846/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-02700  (220) Ngày nộp đơn 22/02/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn  
Địa chỉ  chủ đơn mới là: 

 6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2847/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2010-25029  (220) Ngày nộp đơn 29/11/2010 

Mục sửa đổi: Đại  diện sở hữu công nghiệp  
Đại diện sở hữu công nghiệp mới là: 
Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO., LTD) 

Tầng 8, toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội. 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2848/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-06226  (220) Ngày nộp đơn 206/04/2011 

Mục sửa đổi: Tách đơn   
Tách đơn mới như sau: 

-Tách nhóm 25, 39, 41, 43 sang đơn 4-2013-03307 
-Nhóm 35, 36, 42 giữ ở đơn 4-2011-06226 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2849/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-18741  (220) Ngày nộp đơn 23/08/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ  chủ đơn  
Địa chỉ  chủ đơn mới là: 

 58 Hàng Điếu, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2850/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-02925  (220) Ngày nộp đơn 24/02/2011 

Mục sửa đổi: Tách đơn   
Tách đơn như sau: 

-Tách nhóm 07, 11 sang đơn 4-2013-03623 
-Nhóm 09,  giữ ở đơn 4-2011-02925 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3360/ TB-SHTT, ngày 16/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-02192  (220) Ngày nộp đơn 15/02/2012 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   
Địa chỉ chủ đơn mới là: 

Khu Tây thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2928/ TB-SHTT, ngày 02/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-22750  (220) Ngày nộp đơn 27/10/2011 

Mục sửa đổi: Tên của người nộp đơn   
Tên người nộp đơn mới là: 

 Công ty TNHH công nghệ ITIM 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2930/ TB-SHTT, ngày 02/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-23077  (220) Ngày nộp đơn 01/11/2011 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN   
Tổ chức đại diện SHCN  mới là: 

 Công ty cổ phần SHTT  Bross và Cộng sự (BROSS & PARTNERS) 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2931/ TB-SHTT, ngày 02/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-20271  (220) Ngày nộp đơn 28/09/2011 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện SHCN   
Tổ chức đại diện SHCN  mới là: 

Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP (ACTIP IP Limiter) 
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Số nhà 85, tầng 7, đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2932/ TB-SHTT, ngày 02/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-28058  (220) Ngày nộp đơn 29/12/2011 

Mục sửa đổi: Huỷ bỏ quyền  đại diện SHCN   
Huỷ bỏ quyền  đại diện SHCN  đối với: 

Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2933/ TB-SHTT, ngày 02/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2009-18997  (220) Ngày nộp đơn 08/09/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn   
Địa chỉ của chủ đơn  mới là: 
Số 202 đường Hồ Tùng Mậu, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2934/ TB-SHTT, ngày 02/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2010-27155  (220) Ngày nộp đơn 23/12/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ  chủ đơn   
Địa chỉ  chủ đơn  mới là:  
 Số 19, ngõ 317, đường Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 

 Thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2937/ TB-SHTT, ngày 02/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2008-23619  (220) Ngày nộp đơn 04/11/2008 

Mục sửa đổi: Địa chỉ  chủ đơn   
:Địa chỉ  chủ đơn mới là: 

Toà nhà Viễn Đông, số 36 phố Hoàng Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa 
Thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2938/ TB-SHTT, ngày 02/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-00536  (220) Ngày nộp đơn 10/01/2012 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu   
Mẫu nhãn hiệu  mới là: 
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_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2939/ TB-SHTT, ngày 02/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-00357  (220) Ngày nộp đơn 10/01/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn   
Địa chỉ của chủ đơn mới là: 

 ¤ đất C3, đường Lê Văn Lương, khu đô thị Trung Hoà- Nhân Chính, phường Nhân Chính, 
Quận Thanh Xuân,Thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2940/ TB-SHTT, ngày 02/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-27036              (220) Ngày nộp đơn 16/12/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn   

: Địa chỉ  chủ đơn mới là: 
“ No. 676, Taiping Road, Taiping City, Taichung Hsien, TAIWAN.” 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2941/ TB-SHTT, ngày 02/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-26233  (220) Ngày nộp đơn 21/11/2012 

Mục sửa đổi: Tên của chủ đơn:  
Tên chủ đơn  mới là: 

Công ty cổ phần dược – vật tư y tế Thanh Hoá 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2942/ TB-SHTT, ngày 02/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-26232  (220) Ngày nộp đơn 21/11/2012 

Mục sửa đổi: Tên  chủ đơn: 
Tên  chủ đơn  mới là:  

 Công ty cổ phần dược – vật tư y tế Thanh Hoá 
_______________________ 
 

Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2943/ TB-SHTT, ngày 02/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-05617  (220) Ngày nộp đơn 26/03/2012 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   
Tên  chủ đơn  mới là: 

 Arrow Syndicate Public Company Limted 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2944/ TB-SHTT, ngày 02/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-29534  (220) Ngày nộp đơn 28/12/2012 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   
Tên  chủ đơn  mới là: 

Công ty TNHH dược phẩm Tín Kiến Lợi 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2945/ TB-SHTT, ngày 02/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2013-00098  (220) Ngày nộp đơn 03/01/2013 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn   
Tên  chủ đơn  mới là: 

 Công ty TNHH SGP 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2948/ TB-SHTT, ngày 02/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2009-05574  (220) Ngày nộp đơn 27/03/2009 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu   
 Mẫu nhãn hiệu  mới là: 
 

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2949/ TB-SHTT, ngày 02/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-26579  (220) Ngày nộp đơn 13/12/2011 

Mục sửa đổi 1:  Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp   
Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp mới là:  

 Công ty Luật TNHH Quốc tế Ban Mai Việt Nam 
Phòng 4410, tầng 44, Keangnam Palace A, đường Phạm Hùng, xã Mễ Trì, 

Huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
Mục sửa đổi 2: Mẫu nhãn hiệu  
Mẫu nhãn hiệu mới là: 
 

 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2950/ TB-SHTT, ngày 02/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-12295  (220) Ngày nộp đơn 08/06/2012 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp   
Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp  mới là: 

“ Công ty Luật TNHH Quốc tế Ban Mai Việt Nam (BMVN  International LLC) 
Phòng 1002, tầng 10, Indochina Plaza Hanoi, 241 phố Xuân Thuỷ,  

Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.” 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2951/ TB-SHTT, ngày 02/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2009-20817  (220) Ngày nộp đơn 29/09/2009 

Mục sửa đổi 1:  Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp  được sửa thành :  
Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp  mới là: 

“ Công ty TNHH InvestPro và Cộng sự 
29 Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hà Nội.” 

            Mục sửa đổi 2: Tên chủ đơn  
             Tên chủ đơn mới là: 

“ Công ty cổ phần Hoá dầu Dầu khí VIDAMO.” 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2952/ TB-SHTT, ngày 02/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-26578  (220) Ngày nộp đơn 13/12/2011 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu  
Nội dung mới: Mẫu nhãn hiệu mới là: 

 

 
 

_______________________ 

 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2953/ TB-SHTT, ngày 02/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-12399  (220) Ngày nộp đơn 11/06/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ  chủ đơn   
Tên và địa chỉ  chủ đơn mới là: 

“ Công ty cổ phần thực phẩm BI LI LUS 
N7, KP4, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.” 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2954/ TB-SHTT, ngày 02/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2012-04559  (220) Ngày nộp đơn 15/03/2012 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ  chủ đơn   
Tên và địa chỉ  chủ đơn  mới là: 

“ Công ty cổ phần thực phẩm BI LI LUS 
N7, KP4, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai.” 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2998/ TB-SHTT, ngày 02/04/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-26578  (220) Ngày nộp đơn 13/12/2011 

Mục sửa đổi: Tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp   
Tổ chức đại diện mới là 

 Công ty Luật TNHH Quốc tế Ban Mai Việt Nam 
Phòng 4410, tầng 44, Keangnam Palace A, đường Phạm Hùng, xã Mễ Trì, 

Huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 3940/ TB-SHTT, ngày 06/05/2013  
(210)  Số đơn: 4-2011-05926  (220) Ngày nộp đơn 01/04/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ của chủ đơn   
Địa chỉ  chủ đơn mới là: 

Số 19, tập thể Viện thẩm định công nghệ, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội 
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Phần VII 
 

chuyển giao đơn 
 

a – Ghi nhận chuyển giao đơn sáng chế  
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1480/ TB-SHTT, ngày 27/02/2013 
(210)  Số đơn: 1-2006-00468  (220) Ngày nộp đơn: 24/03/2006 

Bên chuyển giao:           
                                              LAFARGE PLATRES  (FR) 

500, rue Marcel Demonque, Zone du Pole technologique Agropare, F- 84915 
Avignon  Cedex 09, France 

Bên  nhận chuyển giao :  
                               LAFARGE GYPSUM INTERNATIONAL  (FR) 
           5 Boulevard Louis Loucheur, 92210 Saint Cloud, France 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1480/ TB-SHTT, ngày 27/02/2013 
(210)  Số đơn: 1-2008-02262  (220) Ngày nộp đơn: 15/09/2008 

Bên chuyển giao:           
                                               LAFARGE PLATRES  (FR) 

500, rue Marcel  Demonque, Zone du Pole technologique Agropare, F- 84915 
Avignon  Cedex 09, France 

Bên  nhận chuyển giao :  
                               LAFARGE GYPSUM INTERNATIONAL  (FR) 
           5 Boulevard Louis Loucheur, 92210 Saint Cloud, France 

________________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1481/ TB-SHTT, ngày 27/02/2013 
(210)  Số đơn: 1-2006-00468  (220) Ngày nộp đơn: 24/03/2006 

Bên chuyển giao:           
                                        LAFARGE PLATRES INTERNATIONAL (FR) 

                       5 Boulevard Louis Loucheur, 92210 Saint Cloud, France 
Bên  nhận chuyển giao :  

                               BORAL GYPSUM  ASIA SDN BHD (MY) 
         Lot 606, Off Jalan SS 13/1K Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan Malaysia 47500 
________________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1481/ TB-SHTT, ngày 27/02/2013 
(210)  Số đơn: 1-2008-02262  (220) Ngày nộp đơn: 15/09/2008 
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Bên chuyển giao:           
                                        LAFARGE PLATRES INTERNATIONAL (FR) 

                       5 Boulevard Louis Loucheur, 92210 Saint Cloud, France 
Bên  nhận chuyển giao :  

                               BORAL GYPSUM  ASIA SDN BHD (MY) 
         Lot 606, Off Jalan SS 13/1K Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan Malaysia 47500 
___________________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2870/ TB-SHTT, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 1-2010-01319  (220) Ngày nộp đơn: 25/05/2010 

Bên chuyển giao:      
Fuji  Seal International, Inc. (JP) 

Bên  nhận chuyển giao :  
Uni-Charm Corporation  (JP) 

182 Shimobun, kinsei-Cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
___________________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2871/ TB-SHTT, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 1-2010-02825  (220) Ngày nộp đơn: 22/10/2010 

Bên chuyển giao:      
Kureha Engineering co., LTD.  (JP) 

135, Ochiai, Nishiki- Machi, Iwaki- Shi, Fubushima-Ken, 974-8232 JAPAN 
Bên  nhận chuyển giao :  

OGISO KENTIKU CO., LTD. (JP) 
24-53, Nagese-Cho, Tajimi-Shi, Gifu-Ken 507-0017  Japan 

 
___________________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2872/ TB-SHTT, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 1-2011-01997  (220) Ngày nộp đơn: 28/07/2011 

Bên chuyển giao:      
OTSUKA AMERICA PHARMACEUTICAL, INC. (US) 

Bên  nhận chuyển giao :  
Otsuka Pharmaceutical  Factory, INC. (JP) 

115, Aza Kuguhara Tateiwa, Muyacho, Naruto-shi, Tokushima 772-8601, Japan 
___________________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2869/ TB-SHTT, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 1-2008-02597  (220) Ngày nộp đơn: 23/10/2008 

Bên chuyển giao:           
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LNS S.A  (CH) 
2534 ORvin, Switzerland 

Bên nhận chuyển giao : 
LNS Managemen SA (CH) 
Route de Frinvillier, 2534 Orvin, Switzerland 
___________________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3568/ TB-SHTT, ngày 25/04/2013 
(210)  Số đơn: 1-2007-00238  (220) Ngày nộp đơn: 01/02/2007 

Bên chuyển giao:  
FEXCO (IE) 

Fexco Financial Services Centre, Iveragh  Road, Killorglin, County Kerry, Ireland 
Bên  nhận chuyển giao :  

FEXCO Merchant Servies  (IE) 

FEXCO Fexco Financial Services Centre, Iveragh  Road, Killorglin, County Kerry, 
Ireland 

 

 
b – Ghi nhận chuyển giao đơn nhãn hiệu 

 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1242/ SHTT-NH2, ngày 07/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-14269  (220) Ngày nộp đơn: 29/06/2012 

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần  hàng tiêu dùng MA SAN 

Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao :  

Công ty cổ phần VINACAFÉ Biên Hoà 
Khu công nghiệp Biên Hoà 1, tỉnh Đồng Nai. 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1243/ SHTT-NH2, ngày 07/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-14462  (220) Ngày nộp đơn: 03/07/2012 

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần  hàng tiêu dùng MA SAN 

Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao :  

Công ty cổ phần VINACAFÉ Biên Hoà 
Khu công nghiệp Biên Hoà 1, tỉnh Đồng Nai. 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1244/ SHTT-NH2, ngày 07/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-16261  (220) Ngày nộp đơn: 25/07/2012 

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần  hàng tiêu dùng MA SAN 

Tầng 12, toà nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn,  
Phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao :  

Công ty cổ phần VINACAFÉ Biên Hoà 
Khu công nghiệp Biên Hoà 1, tỉnh Đồng Nai. 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1422/ SHTT-NH2, ngày 26/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2011-15261  (220) Ngày nộp đơn: 26/07/2011 

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH xuất nhập khẩu Nguồn Sống Việt (VN) 

237 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh,  
TP. Hồ Chí Minh. 

Bên  nhận chuyển giao :  

Công ty ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Nguồn Sống Việt  
237 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh,  

TP. Hồ Chí Minh. 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1423/ SHTT-NH2, ngày 26/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-27404  (220) Ngày nộp đơn: 05/12/2012 

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần dược phẩm Lộc Link 

Số 96, Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  

Công ty TNHH dược phẩm Tân Đức Minh 
Số 10, ngõ 266 Đội Cấn, phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1424/ SHTT-NH2, ngày 26/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-23606  (220) Ngày nộp đơn: 22/10/2012 

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên Tân Tiến 

Thôn Đông, xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP. Hải Phòng 
Bên  nhận chuyển giao :  



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 302 Tập A (05.2013) 

 

 
1467 

Công ty TNHH thương mại vận tải Tiến Lương 
Thôn  Kinh Giao 1, xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP. Hải Phòng. 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1425/ SHTT-NH2, ngày 26/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-17042  (220) Ngày nộp đơn: 03/08/2012 

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần giải pháp tiết kiệm H & D 

94/2B đường Nguuyễn Văn Quá, KP2, phường Đông Hưng Thuận,  
Quận 12, TP. Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty cổ phần DEALCARD 

Villa 3, số 2 Bis  Nguuyễn Thị Minh Khai, phường Đakao, 
 Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1426/ SHTT-NH2, ngày 26/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2011-11027  (220) Ngày nộp đơn: 03/06/2011 

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH công nghiệp năng lương Đông Dương 

Lô 12A-B, khu công nghiệp Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp,  
Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Gia Việt 

Số 6, đường 65, phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1427/ SHTT-NH2, ngày 26/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2011-12285  (220) Ngày nộp đơn: 20/06/2011 

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH công nghiệp năng lương Đông Dương 

Lô 12A-B, khu công nghiệp Bắc Chu Lai, xã Tam Hiệp,  
Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 

Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Gia Việt 

Số 6, đường 65, phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1428/ SHTT-NH2, ngày 26/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-12929  (220) Ngày nộp đơn: 15/06/2012 
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Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần tổng công ty Vĩnh Phú (VITRAC) 

Số 10, đường 2A, khu công nghiệp Biên Hoà2, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 
Bên  nhận chuyển giao :  

Công ty TNHH thương mại  máy xây dựng Vĩnh Phú 
Số 990, xa lộ Hà Nội, khu phố 2, phường Bình Đa, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 1432/ SHTT-NH2, ngày 26/02/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-05203  (220) Ngày nộp đơn: 21/03/2012 

Bên chuyển giao:  
Lê Thị Kim Châu 

482 đường số 7, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  

Công ty TNHH  thép Duy Thành 
791 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2804/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 4-2011-24021  (220) Ngày nộp đơn: 10/11/2011 

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH đào tạo và phát triển giáo dục Hà Dương 

Số 1, ngõ 117 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  

LI ZHENGGANG 
3002#C No.9 Langqinxin Street, Nanhuadong road, Guangzhou city, Guangdong province, 

People’s Republic of China 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2805/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 4-2010-20520  (220) Ngày nộp đơn: 29/09/2010 

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT 

408 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  

Báo điện tử tin nhanh Việt Nam- VnExpress 
Tầng 4 – toà nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái thịnh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. 

 
_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2806/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-02943  (220) Ngày nộp đơn: 24/02/2012 

Bên chuyển giao:  
Ngân Hàng thương mại cổ phần Đại Dương 

Số 199, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
Bên  nhận chuyển giao :  

Công ty TNHH tập đoàn Thiên Thanh 
90 đường số 3 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh. 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2807/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-17869  (220) Ngày nộp đơn: 14/08/2012 

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH nhà hàng Bốn Phương 

113 Vườn Chuối, phường 4, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  

Nguyễn Trí Phương 
332/128 C Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2808/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-17364  (220) Ngày nộp đơn: 07/08/2012 

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần dược Hậu Giang 

288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An Hoà, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
Bên  nhận chuyển giao :  

MEGA LIFESCIENCES LIMITED 
384 Soi 6, Pattana 3 Roadm, Bangpoo Industrial Estate, Samutprakan 10280, Thailand. 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2809/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-25107  (220) Ngày nộp đơn: 08/11/2012 

Bên chuyển giao:  
Nguyễn Trường Giang 

Số 569 Giải Phóng, quận  Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  

Công ty TNHH Kim Loại Mầu Việt Nam,  
Số 569 Giải Phóng, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2810/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 4-2011-24082  (220) Ngày nộp đơn: 11/11/2011 

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH dược NANO 

Số 11, tổ 101, Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  

Công ty cổ phần thương mại dược NANO 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, quận Thanh xuân, Thành phố Hà Nội. 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2811/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 4-2011-23828  (220) Ngày nộp đơn: 09/11/2011 

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH dược NANO 

Số 11, tổ 101, Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  

Công ty cổ phần thương mại dược NANO 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, quận Thanh xuân, Thành phố Hà Nội. 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2812/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 4-2010-23783  (220) Ngày nộp đơn: 10/11/2010 

Bên chuyển giao:  
BD Baggies Ltd. 

24 Farney Pandymount – Dublin 4, Ireland 
Bên  nhận chuyển giao :  

G. & G .S.r.l. 
Via C.A.Pizardi 50 – 40138 Bologna (Italy) 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2815/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-14526  (220) Ngày nộp đơn: 04/07/2012 

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Kim Dương 

Xóm 12, thôn Trù, xã Cổ Nhuế, Huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  

Vũ Ngọc Cường 
Số nhà 077, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai. 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2863/ SHTT-NH2, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 4-2011-19182  (220) Ngày nộp đơn: 14/09/2011 

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Hiệp Nhân Phát 

Số 523B, đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 
Bên  nhận chuyển giao :  

Công ty TNHH một thành viên Hồ Huy Kiên Giang 
Số 523B, đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2995/ SHTT-NH2, ngày 02/004/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-12295  (220) Ngày nộp đơn: 08/06/2012 

Bên chuyển giao:  
UNILEVER N.V. (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
Bên  nhận chuyển giao :  

PANTRESSE, INC. 
2525 Armitage Avenue, Melrose Park Illinois 60160, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2996/ SHTT-NH2, ngày 02/04/2013 
(210)  Số đơn: 4-2011-26579  (220) Ngày nộp đơn: 13/12/2011 

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH xây dựng thương mại Gia Phú Định (VN) 

Số 135/17/60 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  

KoninklÞke Boon Edam International B.V. 
Ambachtstraat 4, 1135 GG Edam, The Netherlands. 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2997/ SHTT-NH2, ngày 02/04/2013 
(210)  Số đơn: 4-2009-20817  (220) Ngày nộp đơn: 29/09/2009 

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần Hoá dầu Dầu khí VIDAMO (VN) 

Số 201 Điện Biên Phủ,, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
18 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2999/ SHTT-NH2, ngày 02/04/2013 
(210)  Số đơn: 4-2011-26578  (220) Ngày nộp đơn: 13/12/2011 

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH xây dựng thương mại Gia Phú Định (VN) 

Số 135/17/60 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  

Building Materials Investment Corporation 
2600 Singleton Boulevard, Dallas, Texas 75212, USA. 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3035/ SHTT-NH2, ngày 04/04/2013 
(210)  Số đơn: 4-2011-13922  (220) Ngày nộp đơn: 08/07/2011 

Bên chuyển giao:  
Dyson Limited 

Tetbury Hill, malmesbury, Wiltshire SN 16 ORP, United Kingdom 
Bên  nhận chuyển giao :  

Dyson Research Limited 
Tetbury Hill, malmesbury, Wiltshire SN 16 ORP, United Kingdom 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3037/ SHTT-NH2, ngày 04/04/2013 
(210)  Số đơn: 4-2011-13924  (220) Ngày nộp đơn: 08/07/2011 

Bên chuyển giao:  
Dyson Limited 

Tetbury Hill, malmesbury, Wiltshire SN 16 ORP, United Kingdom 
Bên  nhận chuyển giao :  

Dyson Research Limited 
Tetbury Hill, malmesbury, Wiltshire SN 16 ORP, United Kingdom 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3173/ TB-SHTT, ngày 10/04/2013 
(210)  Số đơn: 4-2011-03422  (220) Ngày nộp đơn: 03/03/2011 

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH đầu tư thương mại Việt Nhật (VN) 

533 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  

Vũ Tiến Hồng Phúc 
400/5 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3173/ TB-SHTT, ngày 10/04/2013 
(210)  Số đơn: 4-2011-03423  (220) Ngày nộp đơn: 03/03/2011 

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH đầu tư thương mại Việt Nhật (VN) 

533 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  

Vũ Tiến Hồng Phúc 
400/5 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3173/ TB-SHTT, ngày 10/04/2013 
(210)  Số đơn: 4-2011-03424  (220) Ngày nộp đơn: 03/03/2011 

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH đầu tư thương mại Việt Nhật (VN) 

533 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  

Vũ Tiến Hồng Phúc 
400/5 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3173/ TB-SHTT, ngày 10/04/2013 
(210)  Số đơn: 4-2011-03426  (220) Ngày nộp đơn: 03/03/2011 

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH đầu tư thương mại Việt Nhật (VN) 

533 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  

Vũ Tiến Hồng Phúc 
400/5 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3173/ TB-SHTT, ngày 10/04/2013 
(210)  Số đơn: 4-2011-03427  (220) Ngày nộp đơn: 03/03/2011 

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH đầu tư thương mại Việt Nhật (VN) 

533 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  

Vũ Tiến Hồng Phúc 
400/5 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2748/ TB-SHTT, ngày 29/01/2013 
(210)  Số đơn: 4-2009-11872  (220) Ngày nộp đơn: 12/06/2009 

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần Thông Đức  (VN) 

Số 1, Phan Chu Trinh, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 
Bên  nhận chuyển giao :  

Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức 
13-15-17, Trương Định, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2749/ TB-SHTT, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-20993  (220) Ngày nộp đơn: 21/09/2012 

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH  xuất nhập khẩu may mặc Trung Kiên (VN) 

143A Vườn Lài, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  

Công ty cổ phần đầu tư phát triển thương mại Nam Thái 
368/10B đường TTH 21, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2752/ TB-SHTT, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 4-2009-27612  (220) Ngày nộp đơn: 18/12/2009 

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH  Một thành viên thời trang Cao (VN) 

170E Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  

Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận 
170E Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2753/ TB-SHTT, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-06859  (220) Ngày nộp đơn: 10/04/2012 

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH  xuất nhập khẩu Nguồn  Sống Việt (VN) 

237 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, ấp 4, xã Bình Hưng, 
 Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Nguồn  Sống Việt (VN) 

237 đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, ấp 4, xã Bình Hưng, 
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 Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2754/ TB-SHTT, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 4-2011-14990  (220) Ngày nộp đơn: 21/07/2011 

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần MEKONG FOOD (VN) 

ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang 
Bên  nhận chuyển giao :  

Công ty TNHH một thành viên SX TM DV phân bón Hoàng Thiện 
Số 132 Phan Bội Châu, Khóm Bình Thới 1, phường Bình Khánh,  

Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2755/ TB-SHTT, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 4-2010-24557  (220) Ngày nộp đơn: 22/11/2010 

Bên chuyển giao:  
Hộ kinh doanh kẹo vừng lạc Sơn Lâm (VN) 

Số 27 ngõ 71 phố Tân ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  

Hộ kinh doanh bánh, mứt , kẹo Sơn Lâm 
Số 84A, ngõ 264 đường Ngọc Thuỵ, phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2756/ TB-SHTT, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-26771  (220) Ngày nộp đơn: 27/11/2012 

Bên chuyển giao:  
Hoàng Văn Thức (VN) 

Số 35B, ngõ 236/49 phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  

Trịnh Thị Uyên 
P505 nhà C1B ngõ 1, phố Hoàng Ngọc Phách, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2757/ TB-SHTT, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 4-2009-16959  (220) Ngày nộp đơn: 12/08/2009 

Bên chuyển giao:  
Enprani Co., Ltd. (KR) 

1006-2, Bangbae-dong, Seocho-ku, Seoul, Republic of  Korea 
Bên  nhận chuyển giao :  
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CJ O SHOPPING CO., LTD. 

2724, Bangbae-dong, Seocho-gu, Seoul, Republic of  Korea 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2758/ TB-SHTT, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-08891  (220) Ngày nộp đơn: 03/05/2012 

Bên chuyển giao:  
Amorepacific Corporation (KR) 

181, 2-ka,Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, Republic of  Korea 
Bên  nhận chuyển giao :  

Annick Goutal 
14 Rue de Castiglione 75001 Paris France 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2759/ TB-SHTT, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-17695  (220) Ngày nộp đơn: 10/08/2012 

Bên chuyển giao:  
Vũ Hồng Hà (VN) 

Phòng 1020-CT4B/X2 khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, 
 Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

Bên  nhận chuyển giao :  
Lê Trung Nam 

Căn hộ 217, Lô M chung cư Bàu Cát 2, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2760/ TB-SHTT, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-23216  (220) Ngày nộp đơn: 17/10/2012 

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần kiến trúc & xây dựng ART HOME (VN) 

Số 10 Phan Phù Tiên, phường Cát Linh, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
Bên  nhận chuyển giao :  

Nguyễn Trung Thành 
P308 nhà A7, số 2 Bùi Ngọc Dương, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2763/ TB-SHTT, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-14355  (220) Ngày nộp đơn: 02/07/2012 

Bên chuyển giao:  
Cơ sở chăm sóc sắc đẹp Phước ỏi Hương (VN) 
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528 Cửa Đại, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 
Bên  nhận chuyển giao :  

Lê Thị Hồng 
540 Cửa Đại, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2764/ TB-SHTT, ngày 29/03/2013 
(210)  Số đơn: 4-2010-12711  (220) Ngày nộp đơn: 11/06/2010 

Bên chuyển giao:  
Hộ kinh doanh Trân Trân  (VN) 

29/26 Nguyễn Hới, khu phố 6, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 
Bên  nhận chuyển giao :  

Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Trân Ken 

123 ấp Phụng Hiệp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3795/ TB-SHTT, ngày 02/05/2013 
(210)  Số đơn: 4-2011-15569  (220) Ngày nộp đơn: 29/07/2011 

Bên chuyển giao:  
Chlitina International Trading Corporation  (TW) 

10F.,No. 105, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11073, Tawan 
Bên  nhận chuyển giao :  

Chlitina Intelligence Limited (VG) 
OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 3797/ TB-SHTT, ngày 02/05/2013 
(210)  Số đơn: 4-2011-15568  (220) Ngày nộp đơn: 29/07/2011 

Bên chuyển giao:  
Chlitina International Trading Corporation  (TW) 

10F., No. 105, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11073, Tawan 
Bên  nhận chuyển giao :  

Chlitina Intelligence Limited (VG) 
OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10730/SHTT-NH2, ngày 28/12/2012 
(210)  Số đơn: 4-2012-14706  (220) Ngày nộp đơn: 06/07/2012 

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Đồng Tháp 
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59/4 quốc lộ 80, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp 
Bên  nhận chuyển giao :  

D.V. INTERNATIONAL 
Rm1635, Beverley Commercial Centre, 87-105 Chatham Rd., Tsim Sha Tsui,  

Kowloon, HongKong 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 10726/SHTT-NH2, ngày 28/12/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-25124  (220) Ngày nộp đơn: 19/11/2009 

Bên chuyển giao:  
Illinois Tool Works Inc 

3600 West Lake Avenue, Glenview, Illinois 60026, U. S. A. 
Bên  nhận chuyển giao :  

S.C.johnson & Son, Inc. 
1525 Howe Street, Racine, WI 53403, U.S.A. 

_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 875/SHTT-NH2, ngày 31/01/2013 
(210)  Số đơn: 4-2011-14661  (220) Ngày nộp đơn: 19/07/2011 

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Thiên Phúc 

Tầng 2, số 46, ngõ 81 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, 
 Thành phố Hà Nội. 

Bên  nhận chuyển giao :  
1. Công ty TNHH sản xuất và thương mại dịch vụ Thiên Phúc 

Tầng 2, số 46, ngõ 81 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, 
 Thành phố Hà Nội. 

                      2. Nguyễn Văn Thiện 
Tầng 2, số 46, ngõ 81 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, 

 Thành phố Hà Nội. 
_______________________ 
 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 876/SHTT-NH2, ngày 31/01/2013 
(210)  Số đơn: 4-2012-24247  (220) Ngày nộp đơn: 29/10/2012 

Bên chuyển giao:  
Nguyễn Thị Thu 

Tổ dân phố 9, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 
Bên  nhận chuyển giao :  

Công ty TNHH MEDICO Việt Nam 
Căn hộ số 3, tầng 3, chung cư 3D, khu 3, phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 877/SHTT-NH2, ngày 31/01/2013 
(210)  Số đơn: 4-2011-21003  (220) Ngày nộp đơn: 07/10/2011 

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH sản xuất thương mại  KIM FA 

Số 52C cư xá Cửu Long, đường Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, 
 TP. Hồ Chí Minh 

Bên  nhận chuyển giao :  
Công ty TNHH thương mại dịch vụ Ba Sáu Năm 

176/172 Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 878/SHTT-NH2, ngày 31/01/2013 
(210)  Số đơn: 4-2009-23986  (220) Ngày nộp đơn: 05/11/2009 

Bên chuyển giao:  
Uỷ ban nhân dân xã Thạnh Hưng 

ấp  Thạnh Trung, xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. 
Bên  nhận chuyển giao :  

 
Hội Nông dân xã Thạnh Hưng 

ấp  Thạnh Trung, xã Thạnh Hưng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang. 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 879/SHTT-NH2, ngày 31/01/2013 
(210)  Số đơn: 4-2011-20123  (220) Ngày nộp đơn: 27/09/2011 

Bên chuyển giao:  
Công ty cổ phần dược Mê Kông 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. 
Bên  nhận chuyển giao :  

Công ty TNHH dược phẩm DO HA 
Số 30, tập thể Trần Phú, ngõ 105, đường Nguyễn Phong Sắc, tổ 16, phường Dịch Vọng Hậu, 

 quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 
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